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Tài liệu này được chuẩn bị trên cơ sở kết quả thực hiện Đề tài cấp Nhà nước, mã số KC.08.23 và được chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước ngày 22 tháng 12 năm 2005 tại Hà Nội


Danh sách cơ quan và cá nhân
tham gia thực hiện đề tài


I. Các cơ quan tham gia nghiên cứu


1. Ban Nghiên cứu phát triển vùng, Viện Chiến lược phát triển;;


2. Ban Nghiên cứu phát triển hạ tầng, Viện Chiến lược phát triển;


3. Ban Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực và các vấn đề xã hội, Viện Chiến lược phát triển;


4. Ban Nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụ;


5. Khoa Địa lý, trường Đại học khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội;


6. Khoa Quản lý kinh tế đô thị và môi trường, trường Đại học Kinh tế quốc dân;


7. Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


8. Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


9. Vụ Tổng hợp Tổng Cục Thống kê;


10. Viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


11. Viện Địa lý, Viện Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia;


12. Viện Nghiên cứu kinh tế Bộ Thương mại


13. Sở Khoa học và công nghệ, Sở Địa chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum;


14. Sở Khoa học và công nghệ, Sở Địa chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai;


15. Sở Khoa học và công nghệ, Sở Địa chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Lăk;


16. Sở Khoa học và công nghệ, Sở Địa chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông;


17. Sở Khoa học và công nghệ, Sở Địa chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng.


II. Những người tham gia nghiên cứu

1. TS. Nguyễn Văn Phú, Phó Trưởng ban, Viện Chiến lược phát triển (CLPT);


2. TS. Nguyễn Bá Ân, Phó Viện trưởng Viện CLPT;


3. TS. Nguyễn Văn Thành, Trưởng ban, Ban Dân số nguồn nhân lực;


4. ThS. Nguyễn Văn Chinh, Phó Viện trưởng Viện QHTKNN;


5. TS. Đào Trọng Thanh- Phó Vụ trưởng-Vụ Quốc phòng an ninh;


6. GS.TS. Nguyễn Cao Huần-Đại học KHTN, Đại học Quốc gia Hà Nội;


7. TS. Cao Ngọc Lân-Phó giám đốc Trung tâm thông tin-đào tạo và tư vấn phát triển;


8. TS. Lê Văn Nắp-Phó trưởng ban Ban Tổng hợp Viện Chiến lược phát triển;


9. ThS. Hoàng Thị Vân Anh, Nghiên cứu viên Viện kinh tế Thương mại;


10. KS. Nguyễn Bá Khoáng, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổng hợp TCTK;


11. KS. Hoàng Phẩm- Chuyên viên cao cấp Vụ kinh tế địa phương và lãnh thổ- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


12. ThS. Nguyễn Việt Hồng, Chuyên viên Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị-Bộ Kế hoạch và Đầu tư;


13. CN. Trần Thị Nội, Nghiên cứu viên chính Viện CLPT;


14. CN. Đinh Công Tôn, Nghiên cứu viên chính Viện CLPT;


15. CN. Nguyễn Văn Huy, nghiên cứu viên Viện CLPT;


16. CN. Trần Hà Nguyên, nghiên cứu viên Viện CLPT;


17. CN. Nguyễn Thị Hoàng Điệp, nghiên cứu viên, Viện CLPT;


18. TS. Lê Thanh Bình, Viện CLPT;


19. CN. Trần Đình Hàn;


20. TS. Trần Hồng Quang, Phó Trưởng ban,Viện CLPT;


21. KS. Nguyễn Văn Quyết, Viện CLPT;


22. ThS. Nguyễn Thị Xuân Hương, Viện CLPT;


23. CN. Trần Thị Minh Sơn, Viện CLPT;


24. CN. Nguyễn Thị Hoàng Điệp, Viện CLPT;


25. KTS. Lê Anh Đức, Viện CLPT;


26. KS. Huỳnh Tú Hân;


27. ThS. Trần Văn Thành, Viện Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia.


Bài tóm tắt


Thực hiện mục tiêu nghiên cứu là đề xuất hệ thống các chính sách và giải pháp tổng thể có căn cứ khoa học cho phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững vùng Tây Nguyên trong tình hình mới, bằng tiếp cận nghiên cứu tổng thể và gắn kết các vấn đề tự nhiên, môi trường - kinh tế – xã hội – an ninh, quốc phòng, các phương pháp nghiên cứu tổng quan, thực địa, nội nghiệp và các phương pháp khác để giải quyết hai nhiệm vụ nghiên cứu chính là (1) Phân tích, đánh giá những vấn đề cấp bách đặt ra đối với vùng Tây Nguyên trong sử dụng tài nguyên và phát triển kinh tế- xã hội, (2) Đề xuất các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên.


Đề tài đã chỉ ra 6 vấn đề cấp bách đặt ra trong phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường. Đó là: (1). Vấn đề dân số, dân tộc và các vấn đề xã hội ; (2). Sử dụng đất và quan hệ đất đai; (3). Thiếu nước để phát triển sản xuất; (4). Rừng ở Tây Nguyên đang bị suy giảm về diện tích và trữ lượng; (5). Phát triển kinh tế xã hội ; (6). Chất lượng môi trường


Đề xuất 11 nhóm giải pháp tổng thể và chính sách để ổn định và phát triển kinh tế -xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân tộc vùng Tây Nguyên. Đó là: (1) Nhóm giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế ; (2) Giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng của vùng; (3) Tổ chức lãnh thổ kinh tế xã hội vùng; (4) Chính sách và giải pháp phát phát triển nguồn nhân lực; (5) Chính sách, giải pháp phát triển khoa học-công nghệ; (6) Chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường; (7) Củng cố hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ quốc phòng an ninh; (8) Chính sách và giải pháp về tài chính và đầu tư; (9) Tăng cường sự phối hợp, hợp tác liên vùng; (10) Giải pháp về quy hoạch và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch; (11) Kiến nghị bổ sung một số chính sách phát triển trên một số lĩnh vực và (12) Đề nghị Bộ Khoa học và công nghệ cần tiếp tục chỉ đạo tập trung xây dựng một ch​ương trình nghiên cứu dài hạn trọng điểm của Nhà n​ước về hệ thống những giải pháp cơ bản, toàn diện và lâu dài cho  phát triển bền vững vùng Tây Nguyên.
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I. Sự cần thiết của việc nghiên cứu


Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX chỉ rõ:"Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước cả về kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh, có lợi thế để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp sản xuất hàng hoá lớn kết hợp với công nghiệp chế biến, phát triển công nghiệp năng lượng và công nghiệp khai thác khoáng sản. Xây dựng Tây Nguyên giàu về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng, an ninh, tiến tới thành vùng kinh tế động lực". Bộ Chính trị có Nghị quyết 10/ NQ/TW ngày 18/1/2002 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010; Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 168/2001/QĐ- TTg ngày 30/10/2001 về định hướng dài hạn và kế hoạch 5 năm 2001-2005 của vùng Tây Nguyên. Dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ X cũng nhấn mạnh "cần tập trung mọi nỗ lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn chặt với các đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Tây Nguyên"TP
PT


Quán triệt những chủ trương của Đảng và Chính phủ về xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Tây Nguyên trong tình hình mới, phương hướng tới phải xây dựng Tây Nguyên trở thành vùng giàu về kinh tế, rút ngắn khoảng cách về chênh lệch phát triển của vùng so với trung bình cả nước, đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên ngày càng được cải thiện và nâng cao, bền vững về môi trường sinh thái và ổn định về an ninh quốc phòng. Giải quyết những vấn đề đó đòi hỏi phải nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổng thể có cơ sở khoa học và thực tiễn nhất định để phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên là rất quan trọng và mang tính cấp thiết. 

Trước những nhiệm vụ cấp bách đặt ra như trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo việc nghiên cứu và giao cho Viện Chiến lược phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì triển khai nghiên cứu đề tài:"Nghiên cứu các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên trong tình hình mới"(mã số KC.08.23). Đây là một đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước"Bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai"(KC.08).


Đề tài đã tập hợp đông đảo các chuyên gia chuyên ngành, các nhà khoa học của Viện Chiến lược phát triển, Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Viện Quy hoạch Thiết kế nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Viện Địa lý thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Khoa Địa lý,  Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, trường Đại học kinh tế quốc dân, cùng một số Vụ, Viện khác có liên quan của các Bộ ngành cùng tiến hành điều tra khảo sát, nghiên cứu đề xuất ra các giải pháp đồng bộ, tổng thể để phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên theo hướng phát triển bền vững.


II. Một số thông tin chung của đề tài


1. Tên đề tài:"Nghiên cứu các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên trong tình hình mới".


2. Cơ quan chủ trì: Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư


3. Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Ngọc Phong


4. Thư ký đề tài: TS. Nguyễn Văn Phú


III. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu


1. Mục tiêu 


Đề xuất hệ thống chính sách, giải pháp tổng thể có căn cứ khoa học cho phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững Tây Nguyên.


2. Nhiệm vụ


(1) Phân tích, đánh giá những vấn đề cấp bách đặt ra đối với vùng Tây Nguyên trong sử dụng tài nguyên và phát triển kinh tế- xã hội.


(2) Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên.


IV. Tình hình hoạt động của đề tài


1. Công tác khảo sát thực địa, chuẩn bị tài liệu, hội thảo, công bố kết quả nghiên cứu


1.1. Về khảo sát thực địa


Trong 3 năm tổ chức triển khai nghiên cứu, đề tài đã tổ chức 4 cuộc điều tra khảo sát với 20 lượt cán bộ tham gia trong thời gian là 45 ngày đêm; trao đổi và làm việc với nhiều huyện và nhiều xã bản tại những vùng đặc biệt khó khăn ở Tây Nguyên.


1.2. Về thu thập tài liệu


Trong 3 năm đề tài đã tiến hành thu thập tài liệu, dữ liệu. Cụ thể là:


- Thu thập và nghiên cứu các công trình nghiên cứu có liên quan tới vùng trước đây như:


+ Chương trình điều tra tổng hợp vùng Tây Nguyên (1976-1980) gọi tắt là chương trình Tây Nguyên I do Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) chủ trì; Chương trình Xây dựng cơ sở khoa học cho quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên (1984-1988) gọi tắt là Chương trình 48C do Viện Khoa học Việt Nam (nay là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) chủ trì. 


+ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên thời kỳ 1996-2010 (1994-1995) và các Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng thời kỳ 1996-2010 và Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng thời kỳ 2001-2010; Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội các huyện, thị xã, các cửa khẩu đất liền như Đức Cơ, Bờ Y, Đăk Per do Viện Chiến lược phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và phối hợp với các tỉnh thực hiện. 


+ Thu thập, hệ thống hoá các số liệu, tư liệu huyện và ngành của các tỉnh trong vùng; Hệ thống các số liệu về kinh tế, xã hội theo vùng và theo tỉnh trong vùng Tây Nguyên.
 


1.3. Về Hội thảo. Đề tài đã tổ chức 3 phiên hội thảo lớn về các vấn đề cơ bản của đề tài như: Các vấn đề cấp bách đặt ra đối với vùng Tây Nguyên; bàn về giải pháp tổng thể phát triển vùng; các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng an ninh, quốc phòng. Ngoài ra là hàng loạt các hội thảo nhỏ với các chuyên đề nghiên cứu của đề tài.


1.4. Về công bố kết quả. Đề tài đã đăng tải 4 bài trên các tạp chí: 1 bài trên Tạp chí Cộng sản; 3 bài trên các Tạp chí chuyên ngành Kinh tế Dự báo, Kinh tế phát triển.


1. Tây Nguyên - Những vấn đề đặt ra trên con đường phát triển. Hoàng Ngọc Phong. Tạp chí kinh tế và Dự báo. Số 7/2003. ISSN 0866.7120


2.  Một số vấn đề chuyển dịch cơ cấu cây trồng chủ yếu ở Tây Nguyên. Hoàng Ngọc Phong. Tạp chí kinh tế và Dự báo. Số 10/2003. ISSN 0866.7120


3. Phát triển kinh tế -xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên. Hoàng Ngọc Phong. Tạp chí Cộng sản. Số 12/2003. ISSN 0866.7226


4. Hợp tác trong tam giác phát triển - Giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên trong tình hình mới. Hoàng Ngọc Phong. Tạp chí kinh tế và Dự báo. Số 9/2005. ISSN 0866.7120


Ngoài ra còn có một số bài báo đăng tải trên các kỷ yếu hội thảo khoa học của đề tài và Chương trình.


2. Nghiên cứu triển khai


Với mục tiêu và nhiệm vụ triển khai nghiên cứu, đề tài đã xây dựng được 8 báo cáo theo Bảng 1 và 2 của Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo Hợp đồng số 23/2003/HĐ ĐTCB-KC-08. Danh mục 37 báo cáo chuyên đề theo các hợp phần nghiên cứu như sau:


1. Đề cương tổng quát thuyết minh nghiên cứu của đề tài. Ban Chủ nhiệm đề tài;


2. Hệ thống hóa các số liệu, tư liệu về tư nhiên và tài nguyên, dân cư và kinh tế xã hội. Chủ nhiệm chuyên đề: KS. Nguyễn Bá Khoáng;


3. Nghiên cứu phân tích thực địa, bổ sung và xây dựng cơ sở khoa học về tư nhiên, tài nguyên và kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên. Chủ nhiệm chuyên đề: Ths. Trần Văn Thành;


4. Nghiên cứu phân tích về phát triển dân số, ảnh hưởng của đặc điểm dân cư, phân bố dân cư đến phát triển vùng. Chủ nhiệm chuyên đề: TS. Nguyễn Văn Thành;


5. Phân tích tình hình thực hiện, kết quả của các chương trình phát triển kinh tế xã hội dưới tác động của các chính sách ở Tây Nguyên. Chủ nhiệm chuyên đề: KS. Hoàng Phẩm;


6. Phân tích thực trạng sử dụng lãnh thổ vào phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên thời kỳ 1996-2004. Chủ nhiệm chuyên đề: Th.s Nguyễn Văn Chinh;


7. Nghiên cứu các vấn đề sử dụng khai thác lãnh thổ với vấn đề bảo vệ môi trường. Chủ nhiệm chuyên đề: TS. Nguyễn Văn Phú;


8. Nghiên cứu các vấn đề về hiện trạng môi trường vùng Tây Nguyên. Chủ nhiệm chuyên đề: PGS.TS. Nguyễn Cao Huần;


9. Những vấn đề cấp bách đối với phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên. Chủ nhiệm chuyên đề: KS. Trần Thị Nội;


10. Một số vấn đề lý luận về tăng trưởng và phát triển kinh tế với vấn đề môi trường, an ninh quốc phòng. Tác động của Tiểu vùng Mê Công, khoa học và công nghệ, diễn biến môi trường đối với vùng Tây Nguyên. Chủ nhiệm chuyên đề: KS. Trần Thị Nội;


11. Các quan điểm và phương pháp luận của việc hình thành các chính sách và giải pháp phát triển. Tác động của chiến lược phát triển và thị trường các nước đến phát triển vùng. Chủ nhiệm chuyên đề: CN. Trần Hà Nguyên;


12. Các giải pháp tổng thể về chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng và vấn đề phát triển xã hội, bảo vệ môi trường. Chủ nhiệm chuyên đề: TS. Nguyễn Bá Ân;


13. Giải pháp phát triển ngành nông lâm nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. Chủ nhiệm chuyên đề: CVC Nguyễn Trọng Bình;


14. Giải pháp phát triển ngành công nghiệp theo công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với bảo vệ môi trường. Chủ nhiệm chuyên đề: TS. Lê Văn Nắp;


15. Giải pháp phát triển khu vực kinh tế dịch vụ. Chủ nhiệm chuyên đề: TS. Lưu Đức Hải;


16. Giải pháp phát triển các lĩnh vực xã hội gắn với cải tạo và bảo vệ môi trường. Chủ nhiệm chuyên đề: TS. Nguyễn Văn Thành;


17. Giải pháp phát triển và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng. Chủ nhiệm chuyên đề: TS. Nguyễn Quang Vinh;


18. Vấn đề sử dụng lãnh thổ và tổ chức lãnh thổ vùng. Chủ nhiệm chuyên đề: TS. Nguyễn Văn Phú;


19. Nghiên cứu các chính sách và giải pháp tài chính nhằm phát triển KT-XH bền vững và bảo vệ môi trường. Chủ nhiệm chuyên đề: KS. Hoàng Thị Thị Điệp;


20. Nghiên cứu các chính sách và giải pháp về an ninh quốc phòng với phát triển KT-XH bền vững và bảo vệ môi trường. Chủ nhiệm chuyên đề: Th.s Lê Văn Thanh;


21.Các vấn đề tổng quan phát triển vùng với xây dựng hệ thống chính trị vùng Tây Nguyên. Chủ nhiệm chuyên đề: TS. Trần Hồng Quang;


22. Nghiên cứu các giải pháp phát triển mạng lưới giao thông, cấp điện, cấp nước vùng Tây Nguyên. Chủ nhiệm chuyên đề: Ths. Lê Anh Đức;


23. Nghiên cứu các giải pháp về cải tiến định hướng phát triển cơ cấu kinh tế, ngành và lĩnh vực vùng Tây Nguyên Chủ nhiệm chuyên đề: KS. Đinh Công Tôn;


24. Nghiên cứu các giải pháp Tổ chức lãnh thổ đô thị vùng Tây Nguyên. Chủ nhiệm chuyên đề: KS. Nguyễn Lê Vinh;


25. Nghiên cứu các giải pháp về hợp tác quốc tế và hợp tác liên vùng của vùng Tây Nguyên. Chủ nhiệm chuyên đề: Trần Thị Sơn;


26. Nghiên cứu các giải pháp về xây dựng hệ thống chính trị và các chính sách phát triển Tây Nguyên. Chủ nhiệm chuyên đề: KS. Nguyễn Tiến Huy;


27. Xây dựng dữ liệu, xử lý và tổ chức quản lý dữ liệu nghiên cứu của đề tài. Chủ nhiệm chuyên đề: KS. Phạm Đình Hàn;


28. Hệ thống các bản đồ về vùng Tây Nguyên:


29. Bản đồ hành chính Tây Nguyên. Tỷ lệ 1/300.000 thu nhỏ từ bản đồ 1/100.000;


30. Bản đồ hình thể tự nhiên Tây Nguyên. Tỷ lệ 1/300.000 thu nhỏ từ bản đồ 1/100.000;


31. Bản đồ phân bố các thảm thực vật, vườn quốc gia và các khu bảo tồn vùng Tây Nguyên. Tỷ lệ 1/300.000 thu nhỏ từ bản đồ 1/100.000;


32. Sơ đồ một số đặc điểm tự nhiên vùng Tây Nguyên. Tỷ lệ 1/300.000 thu nhỏ từ bản đồ 1/100.000;


33. Sơ đồ hiện trạng một số dạng tài nguyên vùng Tây Nguyên. Tỷ lệ 1/300.000 thu nhỏ từ bản đồ 1/100.000;


34. Sơ đồ định hướng phân bố dân cư và lao động vùng Tây Nguyên. Tỷ lệ 1/300.000 thu nhỏ từ bản đồ 1/100.000;


35. Sơ đồ định hướng phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên. Tỷ lệ 1/300.000 thu nhỏ từ bản đồ 1/100.000;


36. Sơ đồ định hướng phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên. Tỷ lệ 1/300.000 thu nhỏ từ bản đồ 1/100.000;


37. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt đề tài.


3. Đào tạo cán bộ


- Thông qua các hoạt động của đề tài góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học trẻ của Viện và Trung tâm kinh tế Miền Nam về phương pháp tiếp cận, nội dung nghiên cứu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội nói chung và các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên nói riêng.


- Bổ sung các giáo trình về địa lý kinh tế, tài nguyên, môi trường, xã hội nhân văn và những nghiên cứu về các dân tộc ở vùng Tây Nguyên thông qua các kết quả nghiên cứu và điều tra bổ sung.


- Trang bị thêm về hiểu biết thực tiễn cho một số cán bộ nghiên cứu tham gia đề tài.


- Nâng cao trình độ tổ chức phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ. Đề tài đã tập hợp được đông đảo các nhà khoa học ở Trung ương và địa phương tham gia. 


4. Kinh phí 


Kinh phí hàng năm được duyệt theo các nội dung công việc được ghi trong các hợp đồng năm, sau đó được phân chia và chuyển cho các tập thể khoa học và các cá nhân tham gia thực hiện đề tài (thông qua các hợp đồng thuê khoán chuyên môn). 


Đề tài đã thực hiện tốt các quy định về tài chính của Nhà nước và tuân thủ theo kế hoạch dự trù kinh phí được duyệt từng năm.


5. Đánh giá chung


Kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, là sản phẩm lao động khoa học của nhiều cán bộ, nhiều chuyên gia khoa học của các chuyên ngành. So với mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và sản phẩm khoa học được giao thực hiện trong 3 năm 2003-2005 có thể đánh giá tổng quát như sau: 


- Đề tài đã thu thập, hệ thống hoá được các tài liệu khoa học, các kết quả nghiên cứu và kiểm định thực tế qua các đợt khảo sát về hiện trạng phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên từ năm 1990 đến nay. Đây là hệ thống tư liệu, số liệu rất quý góp phần tạo những căn cứ, cơ sở khoa học của việc xây dựng hoạch định các chính sách phát triển KT-XH vùng Tây Nguyên.


- Đề tài nghiên cứu, phát hiện những vấn đề cấp bách nhất đặt ra đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên, thực trạng phát triển kinh tế- xã hội vùng dưới tác động của Quyết định 656/TTg và Quyết định 168/TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng như Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Tây Nguyên trong tình hình mới. Đây thực sự là một công việc cực kỳ phức tạp khó khăn và đòi hỏi phải mất rất nhiều thời gian, công sức, kinh phí của toàn thể cán bộ nghiên cứu tham gia đề tài. Chính vì vậy, đã có một số đóng góp thiết thực cho việc khuyến cáo với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc chỉ đạo, điều hành quy hoạch và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên.


- Đề tài đã đề xuất hệ thống các nhóm giải pháp tổng thể nhằm góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc đặt ra trong phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên trong tình hình mới.


- Đề tài đã xây dựng được hệ thống các bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1/100.000 về vùng Tây Nguyên.


V. Phương pháp nghiên cứu


Đề tài đã sử dụng tổng hợp đan xen giữa các phư​ơng pháp nghiên cứu trong phòng, phư​ơng pháp nghiên cứu ngoài thực địa với các ph​ương pháp bản đồ và các phương pháp hiện đại khác. Cụ thể:


a) Nghiên cứu tổng quan 


- Sử dụng phương pháp thống kê, thu thập xử lý tài liệu, tư liệu để thu thập các tài liệu tại các cơ quan trung ương và địa phương có liên quan đến vùng Tây Nguyên. 


Để nghiên cứu, đề tài đã dùng các phương pháp thống kê, thu thập xử lý tài liệu, tư liệu để thu thập các tài liệu và các chương trình, công trình đã công bố có liên quan đến vùng; thu thập và phân tích các số liệu về các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, chỉ tiêu kinh tế ngành, các chỉ tiêu về xã hội, về môi trường để xác định những vấn đề cấp bách và cơ sở dự báo, xác định các giải pháp phát triển vùng trong tình hình mới. 


- Sử dụng phương pháp phân tích hệ thống, so sánh và phân tích tổng hợp để nghiên cứu tổng quan kết quả nghiên cứu của các tác giả có liên quan đến đề tài để rút ra vấn đề chung có thể áp dụng cho đề tài.


Đề tài sử dụng các phương pháp này để phân tích sự tương quan giữa vùng Tây Nguyên và các vùng khác, xác định tỷ lệ lãnh thổ của các tỉnh trong vùng; từ đó có cơ sở để nghiên cứu xác định các giải pháp về tổ chức lãnh thổ vùng Tây Nguyên trong tình hình mới.  


b) Nghiên cứu thực địa


- Sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát ngoài thực địa đánh giá hiện trạng tự nhiên, kinh tế – xã hội và môi trường, hiệu quả đầu tư và tác động của các chủ trương, chính sách… Đặc biệt chú ý điều tra khảo sát kỹ tại các khu vực và điểm “nóng” ở Tây Nguyên.


Đề tài xác định, trong bối cảnh thực tiễn của vùng có nhiều sự đổi thay... ; do đó đề tài đã tổ chức nhiều đợt khảo sát, thực địa đến các xã, huyện và các tỉnh trong vùng. Chính bằng các phương pháp này đề tài luôn cập nhật được nhiều thông tin mới về thực tiễn phát triển của vùng. Trên cơ sở đó đề xuất được những giải pháp sát với thực tiễn và đặc thù của vùng Tây Nguyên. 


c) Nghiên cứu nội nghiệp 


Sử dụng phương pháp thống kê, phân tích hệ thống, bản đồ, dự báo… để tổng hợp, phân tích các số liệu và tài liệu đã điều tra thu thập được. Nghiên cứu tìm nguyên nhân của hiện tượng để từ đó đề xuất giải pháp tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên trong tình hình mới.

VI. Hiệu quả kinh tế xã hội của đề tài


a) Về mặt khoa học


Đây là đề tài nghiên cứu về phương pháp luận xây dựng giải pháp tổng thể phát triển kinh tế – xã hội cho một vùng có vị trí địa lý và kinh tế – xã hội đặc biệt quan trọng là Tây Nguyên.


Nếu như Chương trình Tây Nguyên 1 và 2 trước đây chỉ đề cập riêng rẽ các vấn đề về tự nhiên (Tây Nguyên 1) và nhấn mạnh tới các vấn đề kinh tế xã hội (Tây Nguyên 2) thì đề tài này đã nâng cao hơn một bước là chú trọng tới toàn bộ các vấn đề tự nhiên - tài nguyên - môi trường - kinh tế - xã hội và cả vấn đề quốc phòng- an ninh. 


b) Về mặt thực tiễn


Đề tài đã tổng kết và hệ thống hoá được các chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với vùng Tây Nguyên trong những năm qua cũng như đánh giá tác động và hiệu quả của các chính sách đó để làm cơ sở đề xuất các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế – xã hội phù hợp. Trong quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều kết quả nghiên cứu của đề tài được chuyển giao vào thực tiễn như:


- Đóng góp thiết thực xây dựng, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2001-2010 và tầm nhìn 2020 của các địa phương ở Tây Nguyên.


- Đóng góp nhiều cơ sở lý luận khoa học xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của các ngành và các địa phương trong vùng nhất là các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư.


- Những kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần trực tiếp vào việc tổng kết, đánh giá các mặt được của việc thực hiện Quyết định 168/2001/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 về định hướng dài hạn và kế hoạch 5 năm 2001-2005 của vùng Tây Nguyên. Nghị quyết 10- NQ/TW ngày 18/1/2002 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010.


- Các giải pháp đề xuất của đề tài đã, đang được các cơ quan chuyên môn ở Trung ương và các tỉnh trong vùng tham khảo và sử dụng để xác định những mục tiêu chủ yếu, đề xuất các phương hướng lớn về phát triển ngành, vùng, tỉnh trong 10-15 năm. 


- Một số kiến nghị khoa học về chính sách, cơ chế đã được các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương xem xét điều chỉnh trong quá trình tổ chức chỉ đạo xây dựng phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên theo hướng phát triển bền vững.


-  Đề tài đã đóng góp lớn vào việc xác định các lợi thế, hạn chế và đưa ra những định hướng cơ bản về hợp tác phát triển giữa các tỉnh trong Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới 3 nước Việt Nam- Lào và Campuchia. (Báo cáo Quy hoạch này đã được Thủ tướng Chính phủ 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia phê duyệt tại cuộc giặp 3 bên vào tháng 11 năm 2004, tại thủ đô Viêng Chăn).


- Thông qua nghiên cứu đề tài này, vị thế của cơ quan chủ trì đề tài và Chủ nhiệm đề tài được nâng lên, thông qua sự tín nhiệm của các tỉnh Tây Nguyên trong định chính sách phát triển và tư vấn về quy hoạch đối với Viện và Chủ nhiệm đề tài. Quan hệ trong cung cấp thông tin và tư vấn giữa cơ quan chủ trì đề tài với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên càng chặt chẽ hơn...


c) Về mặt kinh tế


Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên.


d) Về mặt xã hội


+ Xác định được một số vấn đề cấp bách đặt ra đối với vùng Tây Nguyên để phát triển bền vững. Đó là:


1. Vấn đề dân số, dân tộc và các vấn đề xã hội;


2. Sử dụng đất và quan hệ đất đai;


3. Thiếu nước để phát triển sản xuất;

4. Rừng ở Tây Nguyên đang bị suy giảm về diện tích và trữ lượng;


5. Phát triển kinh tế xã hội;


6. Chất lượng môi trường;

 + Đưa ra được các giải pháp tổng thể và chính sách để ổn định và phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân tộc vùng Tây Nguyên. Có thể tổng hợp các giải pháp đã đề xuất trong đề tài thành các nhóm sau:


1. Nhóm giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế;


2. Giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng của vùng;

3. Tổ chức lãnh thổ kinh tế xã hội vùng;

4. Chính sách và giải pháp phát phát triển nguồn nhân lực;

5. Chính sách và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ 


6. Chính sách và giải pháp về bảo vệ môi trường;


7. Củng cố hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ quốc phòng an ninh;


8. Chính sách và giải pháp về tài chính và đầu tư;


9. Tăng cường sự phối hợp, hợp tác liên vùng;


10. Giải pháp về quy hoạch, tăng cường quản lý Nhà nước về quy hoạch;


11. Kiến nghị bổ sung một số chính sách phát triển trên một số lĩnh vực;


Trong 3 năm (2003-2005) được sự chỉ đạo, quản lý chặt chẽ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban chủ nhiệm chương trình KC-08, dưới sự chủ trì của Viện Chiến lược phát triển, đề tài đã thu được nhiều kết quả có giá trị về mặt khoa học và thực tiễn.


Nhân dịp này, tập thể tham gia thực hiện đề tài xin chân thành cám ơn cơ quan chủ trì đề tài, các cơ quan chức năng ở Trung ương và 5 tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng) đã tạo điều kiện thuận lợi cho đề tài triển khai đúng kế hoạch và tiến độ đặt ra. Xin cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình và sự giúp đỡ vô tư của lãnh đạo Viện Chiến lược phát triển và các Viện chuyên ngành, các chuyên gia, các nhà khoa học đã góp phần tích cực vào sự thành công của đề tài.


Báo cáo tổng hợp của đề tài được đúc rút từ các báo cáo chuyên đề về các lĩnh vực nghiên cứu lý luận, thực tiễn, khoa học kỹ thuật, tổ chức quản lý sản xuất, các chính sách phát triển và những kết quả thu được từ những đợt khảo sát thực tế, các ý kiến của các nhà khoa học... Báo cáo tổng kết khoa học của đề tài được cấu trúc thành các chương mục chính sau:


- Mở đầu


- Phần thứ nhất: Thực trạng phát triển và những vấn đề cấp bách đối với vùng Tây Nguyên trong sử dụng tài nguyên và phát triển kinh tế - xã hội.


- Phần thứ hai: Các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên trong tình hình mới. 


- Kết luận


Bản đồ 1. Bản đồ hành chính vùng Tây Nguyên

Phần thứ nhất


Thực trạng phát triển và những vấn đề cấp bách


đối với vùng Tây Nguyên trong sử dụng tài nguyên


và phát triển kinh tế - xã hội


Chương I


Khái quát đặc điểm tự nhiên và tài nguyên, kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên


1.1. Những đặc điểm về tự nhiên và tài nguyên


1.1.1. Vị trí địa lí


Vùng Tây Nguyên nằm về phía Tây và Tây Nam nước ta, gồm 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng, với diện tích tự nhiên 54.475 kmP2P, dân số năm 2004 là 4.67 triệu người (trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm khoảng 31%), chiếm 16,3% về diện tích và 5,6% về dân số so với cả nước.  


Về mặt tự nhiên, Tây Nguyên nằm ở phía Tây dãy Trường Sơn, là khu vực đầu nguồn của 4 hệ thống sông lớn là Sêsan và Srêpok, sông Ba, thượng nguồn sông Đồng Nai, nơi có vùng đất ba dan rộng lớn nhất ở Việt Nam. Vị trí này có ý nghĩa bức chắn “mái nhà” rất quan trọng đối với vùng đồng bằng Duyên hải Trung và Nam Trung bộ, Đông Nam Bộ, là bộ phận gắn kết chặt chẽ với Nam Lào, đông bắc Campuchia. Việc khai thác sử dụng và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn rất phong phú, đa dạng của Tây Nguyên không thể chỉ xét tới mối quan hệ nội vùng, mà còn phải đặc biệt coi trọng mối liên hệ tác động qua lại với các vùng lân cận cả trong nước và ngoài nước.


Về kinh tế, xã hội. Phía đông và đông nam của Tây Nguyên là vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ với đặc trưng cơ bản là vùng kinh tế phát triển với hệ thống đô thị và cảng biển. Thông qua hệ thống các trục giao thông liên vùng Đông - Tây và Bắc - Nam nối liền Duyên hải với Tây Nguyên như quốc lộ 14, 19, 20, 24, 25, 26, 27...Đó cũng là những hành lang trao đổi hàng hóa “núi - biển”. Các vùng Duyên hải và Đông Nam Bộ là nơi cung cấp lương thực, hải sản, các sản phẩm công nghiệp, cung cấp lao động và khoa học kỹ thuật cho Tây Nguyên. Tây Nguyên là vùng có điều kiện và truyền thống sản xuất thuận lợi các cây công nghiệp nhiệt đới có giá trị hàng hóa cung cấp cho Duyên hải và cả nước.


Mặt khác, Tây Nguyên nằm xa nhiều vùng đã phát triển như Đông Nam Bộ, Đồng bằng Sông Hồng, chi phí vận tải hàng hoá từ Tây Nguyên đi ra phía Bắc và từ các tỉnh phía Bắc về Tây Nguyên cao hơn nhiều vùng khác làm giảm sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, nhất là các đầu tư nước ngoài. 


Phía Tây của Tây Nguyên là các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Căm-pu- chia. Việc giao lưu và quan hệ kinh tế, xã hội, chính trị với các quốc gia này và các quốc gia khác trong khu vực như Thái Lan, My-an-ma...theo các hành lang Đông -Tây nối liền từ các cảng biển và đô thị lớn của Duyên hải qua Tây Nguyên theo các cửa khẩu biên giới đất liền như Bờ Y (Kon Tum), Đức Cơ (Gia Lai), Đăk Per và Bu Pơ Răng (Đăk Nông) và đường hàng không. Yếu tố này cho thấy Tây Nguyên gần như là đầu mối trong quan hệ liên vùng giữa các quốc gia phía Tây nước ta với Duyên hải Việt Nam. Đó cũng nói lên vị trí quan trọng của Tây Nguyên trong phát triển kinh tế liên vùng ở Tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Căm Pu Chia.


Tây Nguyên là vùng phân bố chủ yếu của nhiều tộc người thuộc ngữ hệ Nam á với nhóm ngôn ngữ Môn - Khơme (Ba Na, Xơđăng,...) và ngữ hệ Nam Đảo với các nhóm ngôn ngữ Gia Rai, £ đê... Đông nhất trong số các tộc người này là người Gia rai, £ đê, Bana, Mơnông,... Tây Nguyên còn tiếp nhận số lượng khá lớn dân cư từ các vùng khác đến khai thác kinh tế, chủ yếu là người Kinh từ Đồng bằng sông Hồng và vùng Bắc Trung Bộ. ở đây đã xuất hiện một số dân tộc ít người của miền núi trung du Bắc Bộ di cư vào từ những năm 90 của thế kỷ này. Một số còn sống du canh du cư, phát nương, làm rẫy, gây ra những tổn thất cho nguồn tài nguyên rừng của vùng. Cộng đồng dân cư Tây Nguyên với nhiều dân tộc mà mỗi dân tộc lại có những bản sắc văn hóa, tâm lý tiêu dùng, truyền thống nghề nghiệp khác nhau đã tạo ra một sự đa dạng về văn hóa song cũng đặt ra nhiều vấn đề trong phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất và quản lý lãnh thổ ở vùng.


Về an ninh, quốc phòng. Ngoài vị trí phòng hộ đầu nguồn, giảm thiểu thiên tai và bảo vệ môi trường sinh thái đối với vùng và cả đồng bằng ven biển phía Đông, Tây Nguyên là một trong “4 Tây" (Tây Bắc, Tây Bắc Trung bộ, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ), có khoảng 135 km biên giới với Lào, 378 km biên giới với Căm Pu Chia, có tầm khống chế lớn về quốc phòng và an ninh. Xét theo hướng Đông - Tây, Tây Nguyên là vùng có vị trí trung gian giữa các lãnh thổ giáp biên với Lào,  Căm Pu Chia và vùng đồng bằng ven biển phía Đông của Việt Nam, có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, quốc phòng và an ninh không những của vùng mà cả quốc gia. Những vấn đề đó đã được thấy rõ qua những thành công của vùng trong thời gian qua về củng cố đảm bảo an ninh quốc phòng, giành dân bảo vệ biên giới, hỗ trợ đắc lực cho việc chống lại các âm mưu diễn biến hòa bình, kích động đồng bào dân tộc chống phá cách mạng của các thế lực phản động ở vùng biên giới, ổn định chính trị khu vực, góp phần vào ổn định phát triển của quốc gia. 


1.1.2. Địa hình


Tây Nguyên có địa hình đa dạng, bao gồm nhiều cao nguyên xếp tầng. Diện tích núi cao trên 800m có khoảng 2,9 triệu ha, chiếm 53% diện tích tự nhiên (đỉnh Ngọc Linh ở phía Bắc cao 2.598m, Chư Yeng Xin ở phía Nam cao 2.406m). Các cao nguyên ở độ cao 300 - 800m khoảng 2,2 triệu ha bằng 36,5%. Đồng bằng thung lũng có diện tích khoảng 57 vạn ha, chiếm 10,5%... Thuận lợi là có thể phát triển đa dạng sản phẩm hàng hoá, nhưng khó khăn là do địa hình phức tạp làm trở ngại cho giao lưu kinh tế (nhất là khi đường sá chưa phát triển).


Địa hình chia cắt phức tạp, có tính phân bậc rõ ràng, các bậc cao nằm về phía Đông, bậc thấp nhất ở phía Tây. Tây Nguyên có nhiều địa hình khác nhau, nhưng có thể khái quát thành 3 dạng địa hình chính sau đây:


Địa hình cao nguyên với các bậc địa hình sau:


- Bậc địa hình ở độ cao từ 100-300m, chủ yếu gồm các khu vực như Cheo Reo- Phú Túc, Easoup và một số khu vực dọc biên giới Việt Nam - Cămpuchia.


- Bậc địa hình ở độ cao từ 300-500m, chủ yếu gồm các khu vực dọc sông ĐăkPôkô, xung quanh thị xã KonTum, An Khê và thung lũng Lăk.


- Bậc địa hình ở độ cao từ 500-800m, bao gồm cao nguyên Pleiku, một trong hai cao nguyên rộng nhất ở Tây Nguyên, được phủ bởi lớp bazan có bề mặt khá bằng, nghiêng dần về phía Nam có độ cao 400m, còn phía Bắc và Đông Bắc từ 750-800m. Cao nguyên Buôn Ma Thuột cũng là một cao nguyên bazan rộng lớn, chạy dài từ Bắc xuống Nam trên 90km, từ Đông sang Tây khoảng 70km. Cao nguyên Lang Biang và Di Linh thuộc tỉnh Lâm Đồng là hai cao nguyên đất đỏ, có khí hậu ôn hoà quanh năm.


Dạng địa hình cao nguyên thuận lợi cho việc phát triển nông lâm nghiệp với quy mô lớn. Những vùng cây công nghiệp lâu năm, (cà phê, cao su, chè...) hiện nay chủ yếu được phát triển ở khu vực này. Khả năng mở rộng đất nông lâm nghiệp còn khá lớn. Tài nguyên bôxít tập trung chủ yếu ở khu vực địa hình cao nguyên. Khó khăn lớn ở đây là thiếu nước mùa khô, mực nước ngầm sâu.


Bản đồ 2. Bản đồ hình thể tự nhiên vùng Tây Nguyên

		





Địa hình núi. Ngọc Linh là dãy núi đồ sộ nhất ở Bắc Tây Nguyên, kéo dài từ Bắc - Tây Bắc xuống Nam- Đông Nam gần 200km. Phía Bắc có đỉnh Ngọc Linh cao nhất (2598m), phía Tây có đỉnh Ngọc Lum Heo (2023m). Sông Pôkô ngăn cách đỉnh này với dãy Ngọc Bin San (1939m). Nối tiếp về phía Nam. Đông Nam là dãy Ngọc Krinh (2066m). Dãy này bị các sông Đăk Acoi và Đăk xẻ dọc, sông Đăk Bla và Đăk Pơné cắt ngang. Phía Nam Đăk Bla, dãy Ngọc Krinh tiếp tục với Kon Kakinh (1748m), Kon Borôa (1532m), Kon Xa Krông, Kon Boo Kmiên (1551m), Chư Rpan (1504m). Giữa Kon Xa Krông (1330m) và Chư Rpan địa hình thấp nhất tại đèo Mang Giang (830m), nơi quốc lộ 19 từ Quy Nhơn đi Pleiku vượt qua. Phía Tây dãy Ngọc Krinh còn là núi Ngọc Boc (1757m) ở phía Bắc Kon Plông. Phía Tây dãy Ngọc Krinh có núi Chư Hereng (1152m). Dãy Ngọc Linh được tạo thành bởi các đá granit, đá phiến mica. Một số khối như Kône Krông được tạo thành bởi riôlit.


Dãy núi An Khê chạy dài 175km từ phía Nam sông Trà Khúc đến tận thung lũng sông Ba, có chiều rộng từ 30-40km. Đây là một dẫy núi khá đồ sộ, tạo nên ranh giới tự nhiên giữa Đông và Tây Trường Sơn.


Dãy Chư Dju rộng 30km, chạy dài 100km từ phía Nam cao nguyên Pleiku đến phía Bắc khối núi Vọng Phu. Dãy Vọng Phu được cấu tạo từ đá granit theo phương Đông Bắc - Tây Nam dài 60km, rộng 30km, cao nhất là đỉnh Vọng Phu (2051m), hạ thấp dần về phía Đông Bắc đến đèo Cả chỉ còn cao 700m. Dãy Tây Khánh Hoà (nằm ở phía Nam dãy Vọng Phu) tạo nên ranh giới giữa sườn Đông Tây Nguyên, Krông Păk và cao nguyên Đà Lạt. Ngoài ra còn có các dãy ChưYaSin, dãy Đan Sơna-Ta Đung nằm ở phía Tây Bắc cao nguyên Đà Lạt.


Địa hình thung lũng chiếm diện tích không lớn. Cánh đồng An Khê là một kiểu thung lũng giữa núi bị san bằng và mở rộng. Thung lũng Sa Thầy, bình nguyên Easoup là một đồng bằng bóc mòn. Vùng trũng Cheo Reo- Phú Túc, vùng trũng Krông Pach- Lăk ở phía Nam cao nguyên Buôn Ma Thuột vốn là thung lũng bóc mòn với nhiều núi sót đã biến thành một cánh đồng tích tụ với đầm lầy và hồ Lăk rộng trên 800ha được tạo nên do lớp bazan Đệ tứ lấp mất dòng chảy của Krông Ana. Vùng có địa hình thung lũng chủ yếu phát triển cây lương thực, thực phẩm cũng là vùng có tiềm năng phát triển nuôi cá nước ngọt.
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Đất bị xói mòn rửa trôi
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Trượt lở đất đá do hoạt động địa chất


1.1.3. Tài nguyên khí hậu


Khí hậu Tây Nguyên được hình thành dưới tác động của bức xạ mặt trời, hoàn lưu khí quyển và hoàn cảnh địa lý. ở đây vị trí địa lý và độ cao có vai trò quan trọng nhất trong sự tác động qua lại với điều kiện bức xạ và hoàn lưu khí quyển mà hệ quả của nó là sự hình thành một kiểu khí hậu có thể coi là đặc sắc của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở nước ta - khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên.


Chế độ bức xạ mặt trời của vùng khí hậu cao nguyên nhiệt đới gió mùa gần xích đạo với tổng lượng bức xạ năm lớn (120 - 140 kcal /cmP2P), chênh lệch giữa các tháng nhỏ (biên độ năm khoảng 7 kcal/cmP2P), cực đại vào mùa xuân (tháng III, tháng IV), cực tiểu vào mùa thu (tháng IX). Cán cân bức xạ có giá trị lớn nhất vào mùa xuân - thời kỳ khô nhất trong năm - nên hầu như toàn bộ lượng nhiệt do mặt trời cung cấp trong thời kỳ này được dùng để đốt nóng mặt đất và lớp không khí bên trên nên mùa xuân mùa xuân cũng là thời kỳ nóng nhất trong năm.


Chế độ hoàn lưu khí quyển vừa mang đặc điểm chung của đới hoàn lưu tín phong và hoàn lưu gió mùa trong đó mùa hạ hoàn toàn phụ thuộc vào các hệ thống nhiệt đới (tín phong và gió mùa xích đạo), mùa đông lại chi phối bởi cả hệ thống nhiệt đới (tín phong) và hệ thống cực đới (gió mùa cực đới).


Sự biến đổi mùa của các yếu tố khí hậu và thời tiết do gió mùa gây ra là hệ quả quan trọng nhất của hoàn lưu khí quyển đối với khí hậu Tây Nguyên. Khí hậu có sự lệch pha về biến trình nhiệt, mưa - ẩm và nhiều đặc trưng khí hậu khác giữa vùng đông và tây Trường Sơn. Ngoài sự phân hoá khí hậu giữa phía đông và phía tây Trường Sơn còn có sự phân hoá khí hậu theo độ cao địa lý, thể hiện đặc trưng trung bình của các yếu tố bức xạ, nhiệt, mưa ...


Những đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa ở Tây Nguyên là:


- Tổng lượng bức xạ thực tế và bức xạ hấp thu vào loại lớn nhất toàn quốc. Cực đại của bức xạ tổng cộng xuất hiện vào mùa xuân, cực tiểu vào mùa thu. Tuy nhiên, cán cân bức xạ vào loại trung bình (nhỏ hơn Nam Bộ và Duyên hải Nam Trung bộ nhưng lớn hơn các tỉnh ở Bắc Bộ).


- Nền nhiệt độ tương đối cao, nhiệt độ trung bình năm ở độ cao 800 - 1000m vào khoảng 19 - 21PoPC và tổng nhiệt độ năm 7000 - 8000PoPC, thời kỳ có nhiệt độ trung bình trên 20PoPC kéo dài khoảng 8 - 9 tháng.


Biên độ năm của nhiệt độ nhỏ (3 - 5PoPC), nhưng biên độ ngày của nhiệt độ thuộc loại lớn nhất nước ta (9 - 11PoPC). Nhiệt độ thấp nhất hàng năm phần lớn đều dưới 15PoPC ở những vùng dưới 500m, dưới 10PoPC ở những vùng trên 800m và dưới 5PoPC ở những vùng trên 1.500m. Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối trong thời gian quan sát ở phần lớn các vùng là 4 - 6PoPC, ở những vùng trên 1500m có thể xuống dưới 0PoPC.


Khí hậu phân dị theo mùa: mùa khô và mùa mưa.  Mùa mưa, phần lớn diện tích có lượng mưa năm trên 2.000mm nhưng chênh lệch rất lớn giữa nơi mưa nhiều nhất (trên 3.600mm/năm) và nơi mưa ít nhất (dưới 1200mm/năm). Lượng mưa tập trung vào mùa mưa (chiếm 80 - 90% lượng mưa năm) trong đó lượng mưa 3 tháng liên tục lớn nhất chiếm 45 - 60% lượng mưa năm. Mùa khô lượng mưa chỉ chiếm khoảng 10-20%.


Tóm lại,  Tây Nguyên có nhiều thuận lợi để phát triển một tập đoàn cây trồng, vật nuôi nhiệt đới và một số cây con có nguồn gốc ôn đới, lợi thế phát triển du lịch cảnh quan sinh thái và nghỉ dưỡng.


Khó khăn của Tây Nguyên là có một mùa khô kéo dài, có gió địa hình mạnh, nhiều vùng thiếu nước nghiêm trọng. Đây là hạn chế lớn đối với sản xuất và đời sống của dân cư trong vùng. Những nơi chưa có công trình thuỷ lợi, chưa đủ năng lượng để khai thác nước ngầm thì sản xuất không ổn định và khó hình thành các vùng sản xuất chuyên  môn hoá có hiệu quả.


1.1.4. Tài nguyên nước 


Nguồn nước ở Tây Nguyên có nước mặt và nước ngầm.


Nước mặt: Tây Nguyên có 4 hệ thống sông lớn là Sê San, Serepok (đổ về sông Mê Kông), sông Ba (đổ về Tuy Hoà, Phú Yên) và sông Đồng Nai (đổ về Đồng Nai). Ngoài ra còn có một hệ thống sông suối nhỏ đổ xuống vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Các hệ thống sông này đã cung cấp cho Tây Nguyên một lượng nước là 53,7 KmP3P/năm. Trung bình hàng năm là 972000 mP3P/kmP2P.


- Sông Sesan và Srêpok. Tổng lượng nước hàng năm của 2 sông Sesan và Serepok là 30,3 kmP3P, trong đó sông Sesan chiếm 1/3. Độ sâu dòng chảy bình quân toàn lưu vực là 987mm ứng với mô dun dòng chảy là 31,3 lít/s/kmP2P. Sự phân bố dòng chảy trên lưu vực không đều. Thượng nguồn Sesan có mô dun dòng chảy đạt 35-40 lit/s/kmP2P, thượng nguồn Krông Buk nhỏ hơn 20 lít/s/kmP2P. 


Hệ thống thượng Sesan khống chế toàn bộ phạm vi tỉnh Kon Tum. Diện tích lưu vực (F) 11.440 kmP2P, thuộc Bắc đến Tây Bắc của Tây Nguyên. Nhánh chính và dòng tính đến biên giới với Cămpuchia dài 320 km, trong đó:


+ Nhánh Đăkbla ở hữu ngạn với F lưu vực = 3.507 kmP2P

+ Nhánh Sa Thày ở  tả ngạn với F lưu vực   = 1.552 kmP2P

Hệ thống sông Serepok có F lưu vực = 17.840 kmP2P thuộc Tây đến giáp Đông Nam Tây Nguyên, khống chế phần lớn tỉnh Đăk Lăk. Dòng chính thượng Serepok có F lưu vực = 11.172 kmP2P, có 2 nhánh lớn là:


+ Nhánh Krông Ana với F lưu vực   = 3.925 kmP2


+ Nhánh Krông Nô với F lưu vực   = 3.895 kmP2P

Ba nhánh lớn khác của Serepok ở phía Bắc là:


+ Nhánh Ia Drăng có F lưu vực = 920 kmP2P

+ Nhánh Ia H’lốp có F lưu vực  = 1.700 kmP2P

+ Nhánh Ia H'leo có F lưu vực     = 4.720 kmP2P

- Hệ thống sông Ba: có F lưu vực = 11.410 kmP2 Pthuộc Đông Bắc đến Đông của Tây Nguyên, khống chế đại bộ phận lãnh thổ tỉnh Gia Lai. Nhánh chính và dòng chính từ nguồn đến giáp giới tỉnh Phú Yên dài 304 km, có 3 nhánh chính đều nằm ở hữu ngạn là:


+ Nhánh Ya Yun dài 177 km có diện tích lưu vực = 2847 kmP2P

+ Nhánh Krông H’măng dài 100 km có diện tích lưu vực =1975 kmP2P

+ Nhánh sông Hinh dài 74 km có diện tích lưu vực = 439 kmP2


- Hệ thống thượng nguồn sông Đồng Nai chiếm gần hết diện tích phần Nam Tây Nguyên. Dòng chính thượng Đồng Nai trên đất Tây Nguyên nằm trong lãnh thổ tỉnh Lâm Đồng có nhánh Đa Nhim dài 130 km với diện tích lưu vực là 2010 kmP2P và nhánh lớn đáng kể là Đa Đơn dài 90 km với diện tích lưu vực là 1225 kmP2P. Các nhánh lớn khác là của hệ thống thượng nguồn sông Đồng Nai là:


+ Nhánh Đatẻ có diện tích lưu vực = 470 kmP2P ở Tây Nam Lâm Đồng


+ Nhanh Đa Hoàn có F lưu vực 965 kmP2P nằm giữa Đà Tẻ và Đa Ngà


+ Nhánh Đa Ngà có F lưu vực = 968 kmP2P nằm ở phía nam Lâm Đồng. 


Trung bình hàng năm các lưu vực Tây Nguyên đón nhận một lượng mưa khá lớn (gần 2000mm), trong khi đó trung bình hàng năm sông suối Tây Nguyên chuyển ra khỏi lãnh thổ này trên 40 tỷ mP3P nước trong năm ít nước, lượng nước chuyển đi cũng khoảng 30 tỷ. Dòng chảy năm nhìn chung ít biến động, do đó trong khai thác nguồn dòng chảy cục bộ, trong trường hợp cần mở rộng diện tích canh tác hoặc số lượng dùng nước có thể sử dụng các lưu lượng ứng với tần suất bảo đảm. Khả năng bốc hơi của các lưu vực Tây Nguyên rất lớn: lượng bốc hơi từ các lưu vực còn kém nhiều so với khả năng bốc hơi thực tế vì trong thời gian khô hạn kéo dài lượng nước trong đất không đủ cung cấp cho bốc hơi.


Có thể nhận thấy nước mặt vùng Tây Nguyên có sự biến động về mặt hình thái, cân bằng, vì thế tất cả hoạt động trên mặt lưu vực nhằm làm thay đổi cân bằng nước, thay đổi những tác động của dòng chảy thường xuyên trên mặt lưu vực đều có thể kéo theo những sự thay đổi khác.


Bốn hệ thống sông lớn kể trên gần như phân phối đều trên 5 tỉnh của vùng với  mạng lưới các sông nhánh và suối. Về mặt lý thuyết thì lượng nước này đủ thoả mãn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đây là điểm thuận lợi cho việc cấp nước cho các ngành sản xuất trên địa bàn cũng như phát triển năng lượng của vùng. Các hệ thống sông của Tây Nguyên là thượng nguồn nên có ảnh hưởng trực tiếp đến các vùng hạ lưu, nơi phân bố nhiều cơ sở kinh tế quan trọng như hạ lưu sông Ba, hạ lưu sông Đồng Nai, hạ lưu sông Sài Gòn nên việc sử dụng và bảo vệ các lưu vực trên địa bàn Tây Nguyên hết sức quan trọng cả về số lượng, chất lượng nguồn nước và bảo vệ môi trường.


Vấn đề phân phối dòng chảy trong năm. Tây Nguyên có 2 mùa cạn và mùa lũ, xuất hiện chậm hơn mùa khô và mùa mưa trong khu vực một tháng. Các sông suối có lưu vực nằm trong vùng ảnh hưởng khí hậu Tây Trường Sơn có mùa lũ bắt đầu từ tháng VI-XI và mùa cạn từ tháng XII đến tháng V năm sau. Các sông suối có lưu vực nằm trong vùng ảnh hưởng của khí hậu Đông Trường Sơn có mùa lũ bắt đầu từ tháng VII-XII và mùa cạn bắt đầu từ tháng I-VI. Do sự chênh lệch rất lớn giữa lượng mưa mùa mưa và lượng mưa mùa khô dẫn đến sự chênh lệch lượng nước trên các sông suối giữa hai mùa rất lớn, hàng ngàn lần. Trong mùa lũ các sông đều đầy nước, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất, đời sống và sinh hoạt của nhân dân trong vùng; ngược lại trong mùa cạn các sông suối đều còn rất ít nước, nhiều sông suối nhỏ thường cạn gây ra tình trạng khô hạn trong vùng. 


Từ các đặc trưng về dòng chảy và nguồn nước mặt cần lưu ý các đặc điểm trong quá trình khai thác và sử dụng nguồn nước mặt nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững về môi trường sinh thái như sau:  


- Do đất có độ thẩm thấu rất lớn, và địa hình lượn sóng cho nên các công trình thuỷ lợi ở Tây Nguyên đầu tư thường đắt và mất nhiều nước so với các vùng khác.


- Lũ thường lên nhanh, cường suất lớn đặc biệt là trên các sông suối nhỏ. Vấn đề giải quyết lũ và ngập lụt do ảnh hưởng của các tổ hợp lũ trên các hệ thống sông, có các nhánh lớn nằm ở hai khu vực khí hậu Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn, đã gây ra lũ lớn và thời gian ngập lũ khá dài như ở bồn địa trũng vùng Lăk, Buôn Trấp nơi hợp lưu giữa 2 sông Krông Ana và Krông Knô trên hệ thống thượng Sêrêpok hoặc vùng trũng Đà Tẻ- Cát Tiên trên hệ thống sông Đồng Nai. 


-Trong mùa cạn, dòng chảy trên các suối nhỏ, sông nhỏ hầu như không còn. Việc bố trí sản xuất cây trồng vật nuôi cần phải gắn với việc xây dựng các công trình thuỷ lợi giữ nước, tận dụng nước trời kết hợp với xây dụng các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ, sử dụng nước cơ bản của các sông suối là cần thiết và hợp lý.


Bảng 1. Tiềm năng nước mặt vùng Tây Nguyên tính trung bình theo lưu vực sông


		Lưu vực


(diện tích lưu vực, kmP2P)

		Tổng lượng mưa trung bình năm,10P6PmP3P/năm

		Tổng lượng dòng mặt trung bình năm, 10P6PmP3P/năm

		Tổng lượng dòng ngầm, 10P6PmP3P/năm



		Tổng tiềm năng toàn lưu vực sông Tây Nguyên

		84.814,98

		49.176,00

		6.607,48



		Trong đó: 

		

		

		



		S. Sê Xan (11.620,00)

		22.368,50

		12.422,60

		2.235,33



		S. Srªpok (18.480,00)

		32.635,68

		14.919,30

		2.071,09



		S. Ba (10.970,00)

		17.277,75

		8.026,04

		819,62



		S. Đồng Nai (10.938,00)

		21.010,48

		10.841,06

		1.622,41





Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học của Chương trình KC.08, tháng 3/2005 


Bảng 2. Tiềm năng nước mặt vùng Tây Nguyên tính theo đơn vị hành chính


		Tỉnh, huyện

		Tổng lượng mưa trung bình năm, 10P6PmP3P/năm

		Tổng lượng dòng mặt trung bình năm, 10P6PmP3P/năm

		Tổng lượng dòng ngầm, 10P6PmP3P/năm



		1. Tỉnh Kon Tum

		14.322,98

		11.109,00

		1.549,68



		TX Kon Tum

		644,00

		483,00

		46,28



		§¨k Glei

		2.340,20

		2.214,00

		324,00



		Đăk Tô

		2.488,00

		1.736,00

		267,40



		Đăk Hà

		1.176,00

		923,00

		137,10



		Kon Plong

		2.880,78

		2.295,00

		402,90



		Ngọc Hồi

		1.473,00

		1.182,00

		128,60



		Sa Thầy

		3.361,00

		2.276,00

		243,40



		2. Tỉnh Gia Lai

		22.164,00

		11.888,00

		949,60



		Tp Pleiku

		465,00

		264,00

		15,40



		An Khê

		841,00

		541,00

		36,00



		Kbang

		1.776,00

		1.288,00

		173,10



		Mang Yang

		2.520,00

		1.628,00

		97,70



		Đăk Đoa

		

		

		



		Chư Păh

		1.708,00

		891,00

		99,40



		Ia Grai

		1.948,00

		990,00

		80,60



		Chư Prông

		3.532,00

		1.334,00

		91,30



		Chư Sê

		2.115,00

		1.044,00

		75,40



		Ayun Pa

		2.058,00

		1.097,00

		72,00



		Kr«ng Pa

		1.835,00

		1.120,00

		89,10



		Kron Chro

		1.869,00

		1.010,00

		78,90



		Đức Cơ

		1.479,00

		681,00

		37,70



		3. Tỉnh §¨k L¨k  

		12929,00

		6163,00

		647,60



		TP BMT

		407,00

		239,00

		24,00



		Ea Hleo

		1.856,00

		896,00

		61,70



		Ea Sóp

		2.196,00

		1.201,00

		121,70



		Krông Năng

		829,00

		395,00

		29,10



		Kr«ng Buk

		834,00

		384,00

		25,70



		Buôn Đôn

		1.932,00

		940,00

		118,30



		Cư Mgra

		1.071,00

		567,00

		63,40



		Ea Kar

		1638,00

		699,00

		78,90



		M’§r¨k

		2.166,00

		842,00

		125,10



		Kr«ng Pak

		1.043,00

		446,00

		53,10



		Cư Jút

		1.261,00

		647,00

		70,30



		4. Tỉnh Đăk Nông

		18933,00

		9836,00

		1114,60



		Kr«ng Ana

		1.028,00

		609,00

		70,30



		Krông Bông

		1.890,00

		937,00

		116,60



		§¨k Mil

		1.750,00

		1.208,00

		101,10



		Krông Nô

		1.490,00

		1.203,00

		108,00



		L¨k

		1.941,00

		1.076,00

		150.90



		§¨k R’lÊp

		3.856,00

		1.826,00

		178.30



		Đăk Nông

		4.674,00

		2.244,00

		265,70



		5. Tỉnh Lâm Đồng

		16.466,00

		10.180,00

		2.346,00



		Tp Đà Lạt

		559,00

		324,00

		78,90



		Bảo Lộc

		491,00

		370,00

		29,10



		Lạc Dương

		2.341,00

		1.194,00

		282,90



		Đơn Dương

		729,00

		450,00

		118,30



		Đức Trọng

		1.101,00

		672,00

		154,30



		Lâm Hà

		2.203,00

		1.703,00

		317,10



		Bảo Lâm

		3.600,00

		1.786,00

		168,00



		Di Linh

		1.767,00

		1.676,00

		202,30



		Đa Huoai

		1.263,00

		717,00

		53,10



		Đa Tẻh

		1.326,00

		706,00

		53,10



		Cát Tiên

		1.086,00

		582,00

		39,40



		Tiềm năng nước toàn Tây Nguyên

		84.814,98

		49.176,00

		6.607,48





Nguồn: Kỷ yếu Hội thảo khoa học của Chương trình KC.08, tháng 3/2005 


Tiềm năng thủy điện. Tây Nguyên có nguồn thuỷ năng lớn với trữ năng lý thuyết là 57 tỷ kw (21% toàn quốc) và trữ năng kinh tế là 17 tỷ kw (30% toàn quốc), đến nay khai thác được chưa nhiều. Tiềm năng thuỷ điện nhỏ ước khoảng 1,5 tỷ KWh.


Bảng 3. Dự báo khả năng phát triển các công trình thuỷ điện


		Tên lưu vực

		Công suất


(MW)

		Điện năng


(Tỷ KWh)

		Mật độ


(MWh/kmP2P)

		Tỷ trọng trong tổng tiềm năng toàn quốc (%)



		Sông Sê san

		1.485

		7,99

		7.000

		11,3



		Sông Srepok

		496

		2,63

		143

		3,72



		Sông Ba

		402

		2,07

		150

		2,92



		Toàn vùng

		2.383

		12,69

		280

		17,94





Nguồn: Sơ đồ phát triển năng lượng -  Viện Năng lượng


- Nước ngầm:


Nước ngầm phân bố ở độ sâu 50-150m, vì vậy nếu khai thác cần đầu tư sẽ tốn kém. Hiện nay tình trạng thảm rừng đang bị xâm hại, là nguy cơ trực tiếp đến sự suy giảm nguồn nước ngầm.


Tài nguyên nước của vùng mất cân đối nghiêm trọng về mùa khô. Các hồ tự nhiên, nhân tạo, các kho nước rộng lớn tạo ra sự bốc hơi mặt nước, lượng nước sử dụng không được hoàn lại và bị mất một khối lượng lớn, ước tính trên 20% lượng nước dùng. Đặc biệt trong mùa cạn, ở những nơi mất rừng, các con suối khô cạn, mực nước ngầm tụt sâu, thiếu nước trở nên nghiêm trọng. Vì vậy việc bảo vệ và tái tạo thảm thực vật rừng, là hết sức cần thiết để bảo vệ và bổ sung nguồn nước ngầm lâu dài cho sản xuất và đời sống của vùng.


[image: image3.jpg]





Sông suối cạn kiệt trong mùa khô hạn
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và hồ đầy nước về mùa mưa


Bản đồ 3. Sơ đồ một số đặc điểm tự nhiên của các cảnh quan vùng Tây Nguyên

1.1.5. Thổ nhưỡng và tài nguyên đất


1.1.5.1. Phân loại và cơ cấu quỹ đất


Tây Nguyên có 14 nhóm đất chính, lớn nhất là đất xám 2,87 triệu ha (52,8%) và đất đỏ bazan 1,36 triệu ha (25%). Đất đỏ bazan là loại đất màu mỡ thích hợp với nhiều loại cây trồng có giá trị cao như cà phê, cao su, điều, dâu tằm, rau hoa quả... Diện tích các loại đất tốt, thích hợp cho phát triển cây công nghiệp dài ngày và cây ăn quả khoảng 730.000 ha, tập trung chủ yếu ở các cao nguyên Buôn Ma Thuột, ĐăkNông, Pleiku, Kon Hà Nừng, Di Linh, Đức Trọng.

Đất phù sa sông suối ở các vùng trũng giữa núi phù hợp với cây lương thực, thực phẩm, ở một số nơi có khả năng phát triển thành các vùng chuyên canh cây lương thực.


Bảng 4. Các loại đất chính vùng Tây Nguyên


		TT

		Các loại đất

		Diện tích,


(nghìn ha)

		Cơ cấu


(%)



		

		Tổng diện tích đất

		5.447,5

		100,00



		I

		Nhóm đất cát

		87,9

		1,60



		II

		Nhóm đất phù sa

		77,1

		1,42



		III

		Nhóm đất glây

		96,0

		1,76



		IV

		Nhóm đất mới biến đổi

		72,8

		1,34



		V

		Nhóm đất đen

		97,0

		1,78



		VI

		Nhóm đất nâu vùng khô hạn

		307,0

		5,64



		VII

		Nhóm đất có tầng đá ong

		1,2

		0,02



		VIII

		Nhóm đất đỏ ba zan

		1.362,0

		25,00



		IX

		Nhóm đất xám

		2.876,6

		52,80



		X

		Đất nâu thẫm

		100,6

		1,85



		XI

		Nhóm đất có tầng sét chặt, cơ giới phân dị

		73,3

		1,35



		XII

		Nhóm đất mùn Alit trên núi cao

		7,7

		0,14



		XIII

		Nhóm đất xói mòn trơ sỏi đá

		208,3

		3,80



		XIV

		Nhóm đất nứt nẻ

		6,6

		0,12



		

		Ao hồ sông suối

		72,7

		1,36





  Nguồn: Đề tài nhánh của đề tài 


1.1.5.2. Hiện trạng sử dụng đất Tây Nguyên


Theo kết quả tổng kiểm kê đất đai năm 2004, hiện trạng sử dụng đất đai của vùng như sau:


Bảng 5. Hiện trạng sử dụng đất vùng Tây Nguyên, năm 2004


		Chỉ tiêu

		Diện tích


(ha)

		Cơ cấu sử dụng (%)



		Tổng diện tích tự nhiên

		5.447.450

		100,00



		- Diện tích đất đang sử dụng

		4.397.239

		80,72



		Trong đó:
+ Đất nông nghiệp

		1.233.699

		22,65



		
+ Đất lâm nghiệp có rừng

		2.993.257

		54,95



		
+ Đất chuyên dùng

		137.065

		2,52



		
+ Đất ở đô thị

		6.483

		0,12



		
+ Đất ở nông thôn

		26.375

		0,48



		- Diện tích đất chưa sử dụng và sông núi đá

		1.050.211

		19,28



		Trong đó: 
+ Đất đồi núi

		879.777

		





Nguồn: Niên giám Thống kê các tỉnh. Xử lý của đề tài KC.08.23

Đất nông nghiệp.  
Bình quân diện tích đất nông nghiệp trên một nhân khẩu 0,30 ha, lớn gấp 2,5 lần mức bình quân của cả nước, là vùng có mức bình quân đất nông nghiệp lớn nhất trong toàn quốc. Do sự chi phối của nền kinh tế thị trường ở một số địa phương trong vùng đã có sự phát triển sản xuất nông nghiệp mất cân đối, đổ xô vào trồng cây công nghiệp lâu năm (cà phê) làm cho diện tích cà phê tăng vọt dẫn đến việc lấn chiếm, phá huỷ rừng tự nhiên, gây mất cân bằng sinh thái. Đến nay diện tích trồng cây lâu năm chiếm tỷ lệ cao nhất so với các loại hình sử dụng đất nông nghiệp khác (52,92%), tập trung ở Đăk Lăk, Lâm Đồng; thứ hai là đất trồng cây hàng năm (41,16%). Các loại đất còn lại có diện tích không đáng kể. 


Bảng 6. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp


		Chỉ tiêu

		Diện tích (ha)

		Cơ cấu sử dụng (%)



		Tổng diện tích

		1.233.699

		100,00



		- Đất trồng cây hàng năm

		507.852

		41,16



		
Trong đó: Đất lúa, lúa màu

		126.492

		



		- Đất vườn tạp

		66.134

		5,36



		- Đất trồng cây lâu năm

		652.855

		52,92



		- Đất cỏ dùng vào chăn nuôi

		3.978

		0,32



		- Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản

		2.880

		0,24





Nguồn: Niên giám Thống kê các tỉnh. Xử lý của đề tài KC.08.23

Đất lâm nghiệp có rừng. Chiếm tỷ lệ lớn nhất trong cơ cấu sử dụng đất đai ở Tây Nguyên (54,95% diện tích tự nhiên) và đứng thứ 2 về diện tích sau vùng Trung du và Miền núi phía Bắc. Trong tổng số 2.993.357 ha đất lâm nghiệp có rừng, hầu hết là rừng tự nhiên (2.917.851 ha chiếm 97,48%). Phần còn lại là đất rừng trồng, chiếm 2,52% diện tích đất lâm nghiệp. Tây Nguyên là địa bàn còn diện tích rừng rất lớn trong cả nước (>1/4 diện tích rừng toàn quốc) mang những dấu ấn nguyên sinh về cả các  loại động vật và thực vật quý hiếm đối với việc bảo tồn các nguồn gen và duy trì phát triển môi trường cảnh quan du lịch của nước ta. So với các vùng khác trong cả nước, đây là vùng còn tỷ lệ che phủ rừng lớn nhất (54,95%). Thực hiện Chương trình trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc, diện tích đất rừng trồng đã phần nào được cải thiện. Ngược lại do nhiều nguyên nhân khác nhau, rừng tự nhiên đã ngày càng giảm sút cả về số lượng và chất lượng.


Đất chuyên dùng. Diện tích đất hiện có 137.065 ha, bằng 2,52% diện tích đất tự nhiên, trong đó đất đường giao thông 72.851 ha. Tuy nhiên cơ sở hạ tầng về giao thông còn kém phát triển đặc biệt là hệ thống giao thông nội vùng, tỷ lệ đường đất cao, đi lại khó khăn trong mùa mưa.


Đất thuỷ lợi có diện tích 32.615 ha để xây dựng các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện tầm cỡ quốc gia như hồ thuỷ điện Yaly, Biển Hồ, hồ thuỷ điện Plei Krông, hồ Ayun Hạ… đảm bảo cung cấp điện năng cho công nghiệp, sinh hoạt và nước tưới cho hàng vạn ha đất lúa nước và cây công nghiệp lâu năm.


Đất quốc phòng an ninh và đất xây dựng chiếm một tỷ lệ đáng kể (6,53 và 6,24% so với tổng diện tích đất chuyên dùng).


Như vậy chỉ 4 loại đất xây dựng, giao thông, thuỷ lợi và quốc phòng an ninh đã có diện tích 122.966 ha, chiếm 89,71% và sẽ tiếp tục tăng nhanh trong giai đoạn 10 – 15 năm tới.


Đất đô thị. Toàn vùng có 146.971 ha đất đô thị, chiếm 2,70% diện tích tự nhiên của vùng và 14,84% quỹ đất đô thị cả nước. Cơ cấu sử dụng đất theo các mục đích khác nhau so với tổng diện tích đất đô thị hiện nay của vùng là:


- Đất nông nghiệp
66.680 ha (45,49%).


- Đất lâm nghiệp có rừng 
39.189 ha (26,66%).

- Đất chuyên dùng 
13.630 ha (9,27%).

- Đất ở đô thị
6.843 ha (4,66%).

Bình quân diện tích đất ở trên đầu người dân đô thị là 61mP2P. Mức bình quân này là cao nhất ở Gia Lai 95mP2P, thấp nhất ở Lâm Đồng 47mP2P.


Đất khu dân cư nông thôn.
Diện tích đất khu dân cư nông thôn của vùng 230.825 ha, chiếm 4,24% tổng diện tích tự nhiên cả vùng. Đối với Tây Nguyên, ranh giới khu dân cư nông thôn chưa được phân định rõ ràng, đặc biệt trong điều kiện dân di cư tự do vẫn tiếp tục đổ vào Tây Nguyên và một bộ phận dân bản còn sống du canh du cư.


Đất ở nông thôn trong toàn vùng 26.375 ha, đáp ứng nhu cầu cho 3.120.000 người dân sống ở nông thôn.


Đất chưa sử dụng sông suối, núi đất của vùng có 1.050.111 ha (chiếm 19,28% tổng diện tích tự nhiên). Nếu trừ diện tích sông, suối (67.257 ha) còn lại 982.954 ha (chiếm 18,04% tổng quỹ đất cả vùng), có thể khai thác đưa vào sử dụng trong phát triển nông, lâm nghiệp và các mục đích khác. Cụ thể là:


- Đất bằng chưa sử dụng
 63.046 ha (6,42%)


- Đất đồi núi chưa sử dụng
 879.777 ha (89,5%)


- Đất có mặt nước chưa sử dụng                        4.979 ha


- Đất chưa sử dụng khác
30.197 ha (3,07%)


- Núi đá không có rừng cây
4.855 ha (0,49%)


1.1.5.3. Biến động đất đai vùng Tây Nguyên từ năm 1990 đến năm 2003


Biến động đất nông nghiệp. Giai đoạn 1990-2003, mặc dù đã sử dụng một phần diện tích đất nông nghiệp vào các mục đích xây dựng các công trình công nghiệp, thuỷ lợi, giao thông, nhà ở và các công trình văn hoá phúc lợi khác, song diện tích đất nông nghiệp của vùng vẫn liên tục tăng trong cả thời kỳ là 788.708 ha, bình quân một năm tăng gần 78.871 ha.


Trong đất nông nghiệp, đất cây hàng năm tăng 258.422 ha, đồng thời đã kéo theo diện tích đất lúa, lúa màu tăng bình quân năm 452 ha. Diện tích đất lúa, lúa màu tăng lên chủ yếu ở đất ruộng 1 vụ (5.654 ha), ruộng 3 vụ tăng 55 ha.


Đất trồng cây lâu năm tăng mạnh với diện tích tương đối lớn, bình quân một năm tăng 49.694 ha (cả thời kỳ tăng 496.940 ha, tăng gấp 3,19 lần so với năm 1990). Diện tích tăng chủ yếu là đất trồng cây công nghiệp lâu năm (492.253 ha). chiếm tới 99% tổng diện tích tăng lên của đất trồng cây lâu năm.


Nguồn tăng của đất nông nghiệp phần lớn do khai hoang đất đồi núi chưa sử dụng. Ngoài ra trong cả thời kỳ, do dân di cư đã khai phá làm giảm đáng kể diện tích đất lâm nghiệp để làm nương rẫy.


Biến động đất lâm nghiệp có rừng. Nhờ thực hiện các chương trình, dự án, việc giao khoán đất, khoán rừng được đẩy mạnh đã góp phần bảo vệ rừng tự nhiên, khoanh nuôi tái sinh phục hồi rừng, tăng thêm diện tích trồng rừng mới. Mặc dù vậy, diện tích đất lâm nghiệp có rừng của toàn vùng trong 10 năm qua vẫn liên tục giảm xuống, nguyên nhân là do điều chỉnh lại địa giới hành chính, khai phá ồ ạt để trồng các loại cây lâu năm, chuyển thành đất canh tác nương rẫy... không theo kế hoạch của luồng di dân cả nước vào Tây Nguyên cũng như một phần bị chuyển thành đất trống đồi trọc bởi hiện tượng khai thác, chặt phá rừng và các vụ cháy rừng.


Tổng quỹ đất lâm  nghiệp có rừng trong cả thời kỳ giảm 343.357 ha (tỷ lệ giảm 10,29%), bình quân năm giảm 34.335 ha. Diện tích đất lâm nghiệp có rừng giảm chủ yếu ở đất rừng tự nhiên (giảm 390.262 ha), trong khi đó diện tích rừng trồng lại liên tục tăng lên nhờ các chương trình, dự án trồng rừng như Chương trình 5 triệu ha rừng. Trong 10 năm, diện tích rừng trồng đã tăng 46.884 ha (tăng 164%), khắc phục được phần nào tình trạng giảm sút đất lâm nghiệp có rừng.


Biến động đất chuyên dùng. Trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhu cầu dành một phần quỹ đất cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, các khu công nghiệp và đô thị... ngày càng tăng. Vì vậy, trong hơn 10 năm, diện tích đất chuyên dùng của vùng Tây Nguyên tăng 192,30% so với năm 1990, tương đương với 90.174 ha.


Diện tích đất chuyên dùng tăng chủ yếu sử dụng vào mục đích giao thông (tăng 62.080); sử dụng vào mục đích thuỷ lợi tăng 28.055 ha; sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh tăng 8.951 ha; đất xây dựng tăng lên 2.753 ha. Riêng đất chuyên dùng khác biến động giảm (giảm 17.753, tỷ lệ giảm 72,87%). Các loại đất còn lại có diện tích biến động không lớn.


Biến động đất ở. Diện tích đất ở năm 2003 so với năm 1990 của vùng giảm 19.619 ha chủ yếu do thống kê. Năm 1990 chưa tách dược đất vườn tạp ra khỏi đất ở, chỉ mới thống kê đất ở chung cho cả đất ở đô thị và đất ở nông thôn. Năm 1995 nhiều địa phương còn thống kê một số diện tích đất vườn vào trong diện tích đất ở. Năm 2003 đất vườn đã tách ra khỏi đất ở thành vườn tạp 66.134 ha, nên diện tích đất ở đã bị giảm xuống.


Biến động đất chưa sử dụng và sông suối, núi đá. Đất chưa sử dụng của vùng Tây Nguyên thời kỳ1990-2003 được khai thác bình quân mỗi năm trên 62 nghìn ha. Diện tích giảm lớn nhất ở đất đồi núi chưa sử dụng (giảm 571.456 ha, tỷ lệ giảm 39,38%) một phần để đưa vào sản xuất nông nghiệp, phần còn lại chủ yếu để trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi núi trọc và khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên.


Với xem xét đánh giá sự biến động của quỹ đất về thực trạng cũng như tiềm năng to lớn cho phép Tây Nguyên có đủ điều kiện xây dựng một vùng kinh tế phát triển toàn diện. Tuy vậy, trong điều kiện địa hình cao, chia cắt mạnh, mưa lớn và tập trung, thảm thực vật tự nhiên bị phá huỷ nghiêm trọng do nạn khai thác đất, phá rừng bừa bãi, nền sản xuất quảng canh với  phương thức du canh còn phổ biến nên đất ít được bảo vệ, bồi dưỡng và cải tạo, quá trình xói mòn thoái hoá xảy ra mạnh mẽ, cân bằng sinh thái và cân bằng dinh dưỡng trong hệ thống đất đang bị phá vỡ. Bởi vậy, công tác bảo vệ, cải tạo sử dụng đất cần phải quan tâm để bảo vệ tiềm năng của Tây Nguyên. Trước hết, phải có kế hoạch khai thác, trồng rừng và bảo vệ chặt chẽ. Chuyển dần phương thức du canh du cư, đốt nương làm rẫy sang sản xuất định canh, định cư và thâm canh. Ngoài ra cần áp dụng các biện pháp chống xói mòn có hiệu quả như canh tác theo băng, đắp bờ, cắt đứt dòng chảy, canh tác theo đường đồng mức.  


1.1.6. Tài nguyên sinh vật


1.1.6.1. Tài nguyên thực vật. Tây Nguyên rất phong phú về chủng loại, giàu có về khối lượng. Về cây trồng có nhiều loại đặc sản có giá trị kinh tế như các loại cây công nghiệp dài và ngắn ngày, các cây ăn quả, cây dược liệu, rau cao cấp và cây cảnh. Trên vùng đã thống kê được hơn 300 loài, trong đó hơn 3/4 là nhập nội, có nguồn gốc từ các vùng khí hậu khác nhau trên thế giới. Đặc biệt, các cây đặc sản phát triển trên vùng núi cao từ 1300-1500m là một trong những tiềm năng nông nghiệp lớn của Tây Nguyên.


Thực vật rừng của Tây Nguyên có rất nhiều loài. Đến nay đã biết trên 3000 loài thực vật bậc cao, trong đó có hơn 600 loài cây gỗ lớn có chiều cao từ 12m trở lên. ở đây còn có nhiều loại đặc hữu thuộc loại quý của của thế giới như thông nước (Glyptostrobas), thông 5 lá (Pinus dalatensis). Ngoài ra, đã phát hiện được 2 loài thực vật mới của hệ thực vật Việt Nam ở Vườn quốc gia Yook Đôn là cây Quao xẻ tua và gạo lông đen.


Tây Nguyên còn có 300-400 loài cây thuốc, trong đó hầu hết là có các loài thuốc quý như sâm bổ chính, thiên niên động, sa nhân, địa liên, thiên niên kiện, hà thủ ô trắng, bách bộ, hoài sơn và một số ít phân bố với dạng hẹp như mã tiền vàng đắng, sơn trà và sâm ngọc linh. Một số cây thuốc được trồng ở Tây Nguyên như ý dĩ, actisô, xuyên khung, canhkina, gừng, nghệ, dương quy, bạch chỉ, tô mộc, bạch truật, hoàng bá, đỗ trọng, hoa hoè... Tây Nguyên cũng có khả năng phát triển các loại thực vật làm hương liệu như bạc hà, sả, hương nhu...


1.1.6.2. Tài nguyên động vật của Tây Nguyên hết sức phong phú.  Nhiều loài không những có giá trị kinh tế cao phục vụ cho xuất khẩu và du lịch mà còn có ý nghĩa lớn cả về mặt khoa học. Tuy nhiên, thế mạnh này chưa được khai thác đầy đủ. Cho đến nay ở Tây Nguyên có 525 loài động vật có xương sống trên cạn, trong đó 102 loài thú, 323 loài chim và 91 loài bò sát, ếch nhái và 70 loài cá nước ngọt. Đặc biệt ở Tây Nguyên có một số loài động vật hoang dại, có 32 loài quý hiếm có tên trong danh sách đỏ và 17 loài được Hiệp hội bảo vệ thiên nhiên quốc tế IUCN xếp vào danh sách các loài động vật quý hiếm của thế giới cần được bảo vệ nghiêm ngặt như bò tót, bò ben teng, hươu vàng, công, trĩ sao, gà tiền mặt đỏ và nhiều loài thú khác 


Tài nguyên sinh vật của Tây Nguyên đa dạng và phong phú. Có thể nói. đây là kho chứa nhiều nguồn gen quý hiếm của thiên nhiên vùng nhiệt đới nước ta. Tây Nguyên cũng là một trong những vùng có tính đa dạng sinh học rất cao ở Việt Nam, có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn nguồn gien tự nhiên ở vùng Đông Nam á. Do sự khai thác không hợp lý, đến nay tài nguyên sinh vật của vùng bị giảm sút nhiều. Có những loài quý hiếm hầu như đã bị tuyệt chủng hoặc phải di chuyển đến các vùng khác ngoài biên giới nước ta. Đầu tư bảo vệ, giữ gìn, phát triển tài nguyên sinh vật là một trong những hướng đầu tư cần phải được ưu tiên.


Tây Nguyên có nhiều khu bảo tồn thiên nhiên. Khu bảo tồn thiên nhiên Chư Yang Sin được thành lập năm 1985 với diện tích tự nhiên trên 59000 ha. Năm 1992 vườn quốc gia Yok Đôn cũng được thành lập. Đây là vườn quốc gia có diện tích lớn nhất cả nước, có chức năng bảo tồn nguyên vẹn nguồn gene động thực vật của hệ sinh thái rừng nhiệt đới Tây Nguyên. Từ khi thành lập đến nay vườn quốc gia YokĐôn được đánh giá là đã góp phần làm tốt chức năng bảo tồn đa dạng sinh học, phát hiện, bảo vệ có hiệu quả nhiều loài động, thực vật quý hiếm; đã trở thành hiện trường nghiên cứu khoa học trong nước và hợp tác quốc tế; tạo ra nguồn lợi đáng kể từ du lịch và nghỉ dưỡng cho tỉnh.


Các khu bảo tồn khác có khu bảo tồn EASO được thành lập từ năm 1999, khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng được thành lập năm 2002 và cũng năm 2002 Chính phủ đã cấp phép nâng cấp khu bảo tồn thiên nhiên Chư Yang Sin thành vườn quốc gia và cho phép vườn quốc gia YokĐôn được mở rộng diện tích lên gấp đôi từ 57345 ha lên 115545 ha. Như vậy, đến nay tổng diện tích tự nhiên thuộc 2 vườn quốc gia và 2 khu bảo tồn thiên nhiên ở Đăk Lăk là 228345 ha, chiếm 5% diện tích tự nhiên và 15% về diện tích có rừng so với toàn tỉnh (chưa kể 12 khu rừng đặc dụng khác).


1.1.6.3. Tài nguyên rừng


Diện tích đất lâm nghiệp khoảng hơn 4,0 triệu ha, trong đó diện tích còn rừng năm 2003 là 2,99 triệu ha, chiếm khoảng 36% diện tích rừng cả nước, tỷ lệ che phủ từ rừng và cây công nghiệp so diện tích tự nhiên vào khoảng 57,5%; trữ lượng gỗ cây đứng 286 triệu mP3P với 4 loại rừng chính: rừng lá rộng thường xanh, rừng lá rộng rụng lá mùa khô, rừng thông và rừng tre nứa. So với sau năm 1975 đã giảm gần 1 triệu ha và khoảng 100 triệu mP3P gỗ.


Điều đáng quan tâm là tuy tỷ lệ che phủ của rừng còn khá cao so với các vùng khác trong cả nước, song chất lượng rừng đã suy giảm. Tỷ lệ rừng gỗ loại giầu có 10,4%, loại trung bình 22,7%, còn lại 67% thuộc loại nghèo kiệt. Việc tàn phá rừng ở Tây Nguyên là nghiêm trọng. Diện tích đất trống, đồi núi trọc hiện có tới khoảng  hơn 1,5 triệu ha (bao gồm cả đất nông nghiệp còn hoang trống). Tuy nhiên do bị tác động của yếu tố di dân tự do rất mạnh trong 10 năm qua, do quản lý rừng chưa tốt nên diện tích rừng tăng không đáng kể. Diện tích rừng bị suy giảm nhiều nên môi trường sinh thái Tây Nguyên đang ở tình trạng diễn biến xấu, làm tăng thêm tính khốc liệt của mùa khô kéo dài, gió địa hình mạnh và mức độ bốc thoát hơi nước càng lớn, thiên tai do mưa lũ có xu hướng càng tăng.
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Cỏ lau trên cao nguyên Mađrắc
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Khai thác rừng  ở khu vực Đắc Nông
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Rừng cháy ở Gia Lai năm 2004


[image: image8.jpg]





Rừng trồng cây phân tán


1.1.7. Khoáng sản


Khoáng sản có ý nghĩa lớn đối với cả nước là quặng Bôxít, trữ lượng quặng nguyên 3,05 tỷ tấn vào loại lớn trên thế giới, hàm lượng quặng loại I (Al​​B2BOB3B từ 40 - 45%) chiếm 20%; quặng loại III (Al​​B2BOB3B từ 30 - 35%) chiếm 55%. Nhìn chung hàm lượng Al​​B2BOB3 Bthấp phải làm giàu qua tuyển rửa để đạt tiêu chuẩn công nghiệp (Al​​B2BOB3B từ 45 - 50%). Dự báo quặng tinh đạt 1,5 tỷ tấn. 


Bôxít phân bố ở Gia Lai, Đăk Nông, Lâm Đồng. Gia Lai đã xác định được 1 mỏ và 4 điểm quặng, quy mô lớn là mỏ Kon Hà Nừng có trữ lượng 210 triệu tấn, cấp  C1+C2+P; . Đăk Nông có  8 mỏ quy mô lớn là mỏ 1/5 với trữ lượng 335 triệu tấn, cấp B+C1+C2; mỏ Đăk Song 372 triệu tấn cấp C2+P; mỏ Bắc Gia Nghĩa 401 triệu tấn cấp C2+P; mỏ Nhân Cơ 359 triệu tấn cấp C2+P; mỏ Đạo Nghĩa 180,5 triệu tấn C2+P và các điểm quặng khác ở Bân Ydla, Chư Blê và Krolayi. Lâm Đồng có 4 mỏ và 4 điểm quặng với tổng trữ lượng là 1.234,5 triệu tấn cấp C1+C2. Trong đó có các mỏ lớn như Tân Rai: 736 triệu tấn, hiện đang được làm dự án chuẩn bị khai thác; mỏ Bảo Lộc 378 triệu tấn; mỏ Gia Bắc 112 triệu tấn.


Vàng sa khoáng có trữ lượng khoảng 8,82 tấn, phân bố chủ yếu ở Kon Tum, Gia Lai, Đăk Nông, Đăk Lăk. Kon Tum có 15 điểm quặng trong đó có 12 điểm quặng gốc phân bố ở núi Reng, Đăkkit, Ngọc Kon Ron, Kon Tong Gang, Đăk Do Nay, Đăkla, Pleikron, ĐăkCan, Đăk Sir, hàm lượng vàng thay đổi từ 1-6 g/tấn. Gia Lai có 8 mỏ nhỏ và 16 điểm quặng (có 2 điểm là vàng sa khoáng), các mỏ nhỏ là An Trung, HàLe, Ia Kren, Brang Lao, Ke Tu, Hà Reo, Ia Meur, Oa Rsai với ở mức điều tra sơ bộ tổng trữ lượng dự báo khoảng 16.280 kg cấp P1 + P2 và 14.830 kg bạc cấp P. Hàm lượng vàng giao động khoảng 1,1 đến 20 gam/tấn. Đăk Lăk và Đăk Nông có 17 điểm quặng ở mức điều tra sơ bộ, hàm lượng vàng giao động khoảng 1-2 gam/tấn, cá biệt có chỗ tìm thấy 28,8 gam/tấn ( điểm Đăk Minh). đó là các điểm vàng gốc ở Xliêng Đông, Đăk Mong, Đa Ro Đo, Krông Pách, Bắc Gman, Chư Ksong, Eaprin, hạ lưu Đăk Minh, EaĐák, Chư nung, Chu Nhê, Krông H’năng, Chư Mu lanh và Đăk Đaut.


Ngoài ra còn có các khoáng kim loại màu khác như thiếc 20.000 - 30.000 tấn; sắt 447 triệu tấn; 


Các khoáng phi kim loại khác có đá vôi 239 triệu tấn; cao lanh để sản xuất sứ gốm 94,7 triệu tấn; đá xây dựng 3 tỷ tấn; Fenpát sứ gốm 0,7 triệu tấn; la-te-rít 100 triệu tấn; ben-tô-nit 34,6 triệu tấn; dia-tô-mit 15,5 triệu tấn. Ngoài ra còn có đá quý, than bùn, than nâu,...Hiện nay tình trạng khai thác khoáng sản còn bừa bãi và thiếu quy hoạch. Phân bố các khoáng sản phi kim loại ở 5 tỉnh Tây Nguyên như sau:


Bản đồ 4. Bản đồ phân bố các thảm thực vật,vườn quốc gia và các khu bảo tồn vùng Tây Nguyên

 Tỉnh Kon Tum có đá ốp lá với  mỏ Diêm Bình 120 triệu mP3P cấp P, Tân Phú 300 triệu mP3P; Sa Bình và La Khương; cát, cuội, sỏi xây dựng có 5 mỏ gồm Krông, Phương Quý, ĐăkBla, Đăk Cấm, Sa Thầy; Sét gạch ngó có các mỏ Đăk Tô, Diêm Bình, Đăkrông, Vinh Quang, Đăkcấm, trữ lượng 26,5 triệu mP3P cấp B + C1 + C2; Caolin: Gồm 1 mỏ và 8 điểm quặng. Mỏ Caolin ĐăkCấm đã được thăm dò với trữ lượng 11,38 triệu tấn cấp B + C1 + C2. Điatomit: Gồm 2 mỏ Vinh Quang trữ lượng 1,7 triệu mP3P cấp P và Phương Quý. Nước khoáng nóng gồm 8 điểm là Đăk Rinh, Ngọc em, Rang Ria, Đăkro man, Xã Hiếu, Kon du, Kon Brai, Ca Din, lưu lượng từ 0,4-0,5 lít giây.


Tỉnh Gia Lai có: Đá hoa ốp lát gồm 6 mỏ nhỏ và vừa là Đăk Lo, Kon Roi, Tây Nam Kan Nắc, Nam Công Lơ Hem, Pleirinh (mỏ nhỏ) và Chư Sê (mỏ vừa, trữ lượng khoảng 31,5 triệu tấn cấp P). Đá granit ốp lát: gồm 8 mỏ nhỏ và vừa là Kon Gô, Plei Trốc, Đèo Ca Tung, Tây An Khê, Chư Đrang, Chư Bo Điang (Mỏ nhỏ), Hà Tam (mỏ vừa, trữ lượng 5 triệu mP3 Pcấp P), Chư Sê (mỏ lớn, trữ lượng 240 triệu mP3P).  Đá bazan ốp lát: Phân bố rộng lớn dọc theo hai bên quốc lộ 14, gồm 1 mỏ vừa  ở Chư Hrông và 9 mỏ nhỏ ở Đồi Pháo Binh, Plei Pongo, Hàm Rông, Plei Ia Na, Chư Sê, Ia Pét, An Phú, Hà Bong và Ia Dan. Puzơlan dùng làm phụ gia cho xi măng, thấy ở Kan Nắc (mỏ lớn) và 3 nhỏ ở Chi A, chi Tơ la, De Thông. Cát, cuội, sỏi xây dựng : có 15 mỏ gồm 10 mỏ cát và 5 mỏ cuội sỏi phân bố dọc sông Ba và các chi nhánh của nó. Kaolin: Gồm 1 mỏ nhỏ Chư Sê, có trữ lượng 775 nghìn mP3P cấp C2 + P1 và 4 điểm quặng là Công Lăk, Thắng Đức, BuonBnê, Eaketan. Sét làm gạch ngói: Gồm 2 mỏ lớn là A chư Thái, Ban Mamak, 3 mỏ vừa là Cầu An, Chư Pảh, Cà Te và 20 mỏ nhỏ. Tổng trữ lượng đã xác định là 61,587 triệu mP3P cấp B + C1 + C2. Ben tô nit: gồm 1 mỏ lớn ở Cheo Reo trữ lượng 27 triệu mP3P cấp P và 2 mỏ nhỏ ở MaThung trữ lượng  5 triệu mP3P và ở KrongNăng.


Tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông có đá cácbonnát: Gồm 1 mỏ nhỏ đá hoa Iabích, 1 mỏ đá vôi lớn ở Chư Minh 29,1 triệu tấn cấp B + C1 + C2, 2 mỏ nhỏ đá vôi Đak Klan và M Tha, 1 mỏ nhỏ đá vôi đôlômit Buôn Mếch và 1 mỏ nhỏ vôi sét Iamen. Đá ốp lát: gồm 1 mỏ lớn đá granit Buôn Ia Riêng 20 triệu mP3P cấp P; 6 mỏ đá bazan trong đó có 1 mỏ đá lớn ở Ea Đrăng trữ lượng 10 triệu mP3 Pcấp P; 1 mỏ vừa ở KrongBuk trữ lượng 3 triệu mP3P và 3 mỏ nhỏ khác. Felspat và kaolin: có 1 mỏ lớn fenspat ở Ia Kbo trữ lượng 2 triệu tấn cấp P, 1 mỏ Kaolin ở Eaknốp trữ lượng khoảng 3 triệu tấn và 1 điểm quặng caolin khác. Sét làm gạch ngói: có 9 mỏ gồm 2 mỏ lớn ở Buôn Tsuke và Đăk Mong tổng trữ lượng khoảng 33,8 triệu mP3P cấp P; 1 mỏ vừa trữ lượng 1,9 triệu mP3P cấp C2+ P và 6 mỏ nhỏ khác. Nước khoáng nóng: ở Đăk Nông, trữ lượng khoảng 20 triệu lít/năm.


Tỉnh Lâm Đồng có Caolin: Gồm 11 mỏ nhỏ và điểm quặng, trong đó đáng chú ý là các mỏ ở Trại  Mát trữ lượng 55,7 triệu tấn c2+ p1+ p2, trong đó kaolin chịu lửa là 32,2 triệu tấn, kaolin gốm sứ là 23,5 triệu tấn, kaolin Pren 36.400 tấn cấp P. Sét chịu lửa  gồm 2 mỏ nhỏ là mỏ Suối Vàng 36 triệu mP3P và mỏ Bảo Lộc 80 triệu mP3P. Bentonit: có 1 mỏ lớn ở Tam Bố trữ lượng 4,24 triệu tấn cấp C1+C2. Điatomit : có 3 mỏ ở Da Le, Nam Sơn và Đại Lào, trong đó mỏ Đại Lào có tổng trữ lượng khoảng 63,9 triệu tấn cấp C1+ C2. Đá ốp lát: Gồm 7 mỏ trữ lượng 184 triệu mP3P, trong đó có mỏ granit Đèo Phú Mỹ trữ lượng 100 triệu mP3P, mỏ điorit ở Đèo Chuối 80 triệu mP3P; mỏ Đại Lào 11,5 triệu mP3P. Nước khoáng nóng: Tìm thấy 4 ở Dục Di Dang, Dtư, Phú Hội, Tân Châu, lưu lượng 0,14 - 4 lít /giây.


Tóm lại Tây Nguyên không những có vị trí rất quan trọng về quốc phòng an ninh mà còn là vùng có các điều kiện rất thuận lợi cho phát triển kinh tế, nhất là phát triển cây công nghiệp dài ngày, chăn nuôi đại gia súc, phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến nông lâm sản và phát triển, thuỷ điện.


1.2. Dân số và nguồn nhân lực


1.2.1. Dân số và gia tăng dân số


1.2.1.1. Quy mô dân số

Tây Nguyên là vùng đất mới, một lãnh thổ mà trong một thời gian dài chỉ có những nhóm dân bản địa sinh sống, được khai thác mạnh trong vài thập kỷ qua. Người Việt (Kinh) có mặt ở Tây Nguyên mới được hơn 200 năm, ban đầu tập trung ở An Khê, Krông Pa, rồi đến vùng Lâm Đồng trồng rau. Những ấp trồng rau đầu tiên được xuất hiện ở Lâm Đồng. Từ đó, cùng với quá trình di dân có tổ chức và di dân tự do, dân số Tây Nguyên đã tăng lên nhiều. Nhất là từ sau năm 1975 khi Nhà nước thực hiện chủ trương điều động dân số, lao động đến phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh-quốc phòng cho Tây Nguyên; đồng thời, cũng có hàng vạn người tự di cư đến Tây Nguyên mỗi năm trong những năm 90 của thế kỷ trước. Do đó, Tây Nguyên trở thành vùng có tốc độ tăng dân số cao nhất ở n​ước ta kể từ năm 1976 đến nay. 


Theo số liệu thống kê lịch sử và qua các kết quả điều tra dân số cho ta thấy: năm 1956, dân số Tây Nguyên mới có 530 nghìn người, đến năm 1979, dân số đã tăng gấp 3 lần sau 23 năm và đạt quy mô 1,5 triệu dân; sau 10 năm, vào năm 1989 đã tăng thêm 1 triệu người, đạt 2,49 triệu dân. Năm 1999 dân số toàn vùng có 4,06 triệu ngư​ời, tăng 1,63 lần sau 10 năm (bình quân 5,1%/năm). Năm 2004 có 4,67 triệu ngư​ời, tăng 3,75 lần sau khoảng gần 30 năm, làm cho mật độ dân số cũng tăng từ 21 ng​ười/kmP2P năm 1976 lên đến 85 ngư​ời/kmP2P năm 2004 (tăng gấp 4 lần so với năm 1976). Tốc độ tăng dân số của Tây Nguyên luôn cao gấp từ 1,5-2,5 lần so với tốc độ tăng dân số cả n​ước. Vì vậy, tỷ trọng dân số của vùng trong tổng dân số cả nư​ớc tăng nhanh, từ 2,6% năm 1976 lên 5,6% năm 2004 (tăng gấp 2,2 lần). 


1.2.1.2. Dân số Tây Nguyên tăng nhanh do gia tăng cơ học và gia tăng tự nhiên 


Trong 30 năm qua, di cư​ là nguồn chính tạo nên tốc độ tăng dân số cao ở Tây Nguyên. Tuy nhiên, vai trò của di cư​ trong việc tăng dân số Tây Nguyên đã giảm dần trong thời gian gần đây. 


		Về tình hình di cư đến Tây Nguyên trong những năm 1970-90 của thế kỷ 20. Trong thời kỳ 1976-1995 toàn vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận 685 ngàn người nhập cư từ ngoài vùng đến và có 319 ngàn người di chuyển nội vùng, chiếm 50,4% tổng số dân nhập cư từ ngoài vùng và 9,64% tổng số dân di cư nội vùng trong cả nước. 


Riêng tỉnh Đăk Lăk từ 1975-1995 đã tiếp nhận 88.280 hộ với 485.414 nhân khẩu di cư đến, chiếm trên 70% tổng số dân đến Tây Nguyên, trong đó có 52.305 hộ với 310.633 nhân khẩu (64%) là di cư theo kế hoạch và 35.975 hộ với 174.781 nhân khẩu (36%) là di cư tự do.


Trong 5 năm 1991-1995 đã tiếp nhận 48.251 hộ với 221.938 nhân khẩu (bằng 48,5% tổng số dân nhập cư đến Tây Nguyên trong hơn 20 năm qua) trong đó di cư tự do là 86,4% số hộ và 87,8% số nhân khẩu. Đến Đăk Lăk là 13.422 hộ với 64.786 nhân khẩu và đến Lâm Đồng là 34.829 hộ với 160.172 nhân khẩu. 


Theo tài liệu điều tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Cơ cấu dân tộc của dân di cư tự do đến Tây Nguyên bao gồm dân tộc Tày (28,5%), Nùng (25,9%), Kinh (15%) và còn lại là các dân tộc khác. Cơ cấu trình độ học vấn: Có trên 60% từ cấp II trở lên, trong đó cấp III trở lên là trên 10 % ở Đắc Lăk và 18% ở Lâm Đồng. Cơ cấu nghề nghiệp của các hộ di cư với 95% là thuần nông.


Dân di cư tự do đến Tây Nguyên chủ yếu làm sản xuất nông nghiệp trong đó 80% là trồng cây lương thực. Diện tích đất đai bình quân của một hộ di cư là 8.540,8m2 trong đó đất được cấp là 4,6%, đất mua là 47% và đất tự khai phá là 44,2%. Cao nhất là dân tộc H'mông 16.392m2 với 95,2% là tự khai phá, dân tộc Dao là 15.329 mP2P với 86% là tự khai phá và 13,8% là đất mua, dân tộc Tày 11.320 mP2P Nùng 10.884mP2P với 47-55% là đất tự khai phá, trên 40% là đất mua... Bình quân thu nhập mỗi hộ thuần nông chỉ đạt dưới 75 ngàn đồng/người/tháng. Số hộ có thu nhập trên 100.000 đ/người /tháng trở lên chỉ chiếm trên 10% tổng số hộ điều tra nhưng nhìn chung có cao hơn so với ở đầu đi. Chỉ có 15% tổng số trẻ em trong độ tuổi đi học được đi học...





Nguồn đề tài nhánh của KC.08.23: Dân cư và nguồn lao động Tây Nguyên


Theo tính toán, trong tổng mức gia tăng dân số Tây Nguyên, tỷ trọng của di cư​ chiếm 54% trong thời kỳ 1976-1980, khoảng 52-55% thời kỳ 1981-1990, 58-60% trong thời kỳ 1991-2000 và giảm xuống còn khoảng 33-35 % thời kỳ 2001-2003. Trong thành phần dân di cư đến Tây Nguyên có đại diện của hầu hết các tỉnh trên cả nư​ớc, song phần lớn là những ngư​ời di cư​ từ các tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung bộ, Bắc Trung bộ, Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi Bắc Bộ.


Di cư đến Tây Nguyên nói chung và di cư tự do đến Tây Nguyên nói riêng có tác động lớn đến việc khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường của vùng. Bởi vì, di cư đến Tây Nguyên chủ yếu là theo mục tiêu khai thác tài nguyên, mà trước hết là tài nguyên đất để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Để có đất nông nghiệp thì phải phá rừng để làm ruộng lúa nước, phá rừng để trồng sắn, phá rừng trồng cà phê, trồng cao su, trồng dâu tằm... Vì vậy, càng nhiều người di cư đến Tây Nguyên thì diện tích rừng bị phá để chuyển sang làm đất nông nghiệp càng lớn. Di cư tự do đến Tây Nguyên đã có tác động xấu hơn đối với môi trường.


Sinh đẻ là nguồn gia tăng dân số đáng kể của vùng. Tỷ lệ sinh của dân số Tây Nguyên luôn ở mức cao nhất cả nư​ớc, mặc dù đã giảm, song với tốc độ chậm hơn so với cả nư​ớc và các vùng khác. Đến nay (năm 2003-2004), tỷ lệ sinh của dân số Tây Nguyên vẫn còn ở mức 23,3%o (gấp 1,33 lần mức trung bình cả nư​ớc và cao nhất trong số 8 vùng của cả nước), tỷ lệ tăng tự nhiên là 17,9%o (cao gấp 1,53 lần mức trung bình cả nước và cũng cao nhất trong số 8 vùng). Tổng tỷ suất sinh (số con trung bình của 1 phụ nữ trong tuổi sinh đẻ) của vùng Tây Nguyên là 3,1 con, cao gấp 1,5 lần so với mức trung bình cả nước (2,1 con). Số con mong muốn trung bình của 1 phụ nữ cũng ở mức cao, là 2,9 con so với mức trung bình của cả nước là 2,4 con. 


Một trong những nguyên nhân làm cho tỷ lệ sinh của dân số Tây Nguyên cao là mức độ đáp ứng nhu cầu về kế hoạch hoá gia đình rất thấp. Tỷ trọng người chưa được đáp ứng nhu cầu này của vùng là 12,3%, cao hơn 3 lần so với mức trung bình của cả nước (4,8%). 
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Làng định canh định cư của đồng bao dân tộc


[image: image10.jpg]





Trồng cây công nghiệp ngắn ngày ở ĐăkLăk


1.2.1.3. Quá trình phát triển dân số với việc khai thác tài nguyên, tăng trưởng kinh tế và đói nghèo


Dân số tăng nhanh tạo ra những nguồn lực lớn để khai thác tài nguyên và phát triển kinh tế của vùng (hình thành và mở rộng các vùng chuyên canh lớn về cây cao su, cà phê, điều, bông, rừng nguyên liệu giấy sợi, xây dựng nhiều công trình quan trọng như​ thuỷ điện Yaly, Đrayhlinh...), song cũng có tác động tiêu cực đến môi trư​ờng, đe doạ sự phát triển bền vững, điển hình là rừng bị tàn phá, diện tích rừng giảm sút, nguồn nước ngày càng khan hiếm và cạn kiệt. Độ che phủ rừng của vùng giảm nhanh, từ 65-67% năm 1976 còn khoảng 50-55% vào khoảng cuối những năm 1980 và nâng lên khoảng 54,95% năm 2003). Các nguồn nư​ớc ngầm đang giảm và có nguy cơ cạn kiệt, đòi hỏi phải có những giải pháp giữ nước và tạo nguồn nước để đáp ứng nhu cầu của dân số tăng nhanh... 


Dân số tăng quá nhanh, trong khi tăng trư​ởng kinh tế của vùng lại thư​ờng thấp hơn mức trung bình của cả nư​ớc, nên khoảng cách chênh lệch giữa Tây Nguyên và cả n​ước về kinh tế thể hiện bằng GDP bình quân đầu người ngày càng tụt hậu so với cả nước. Tốc độ tăng trưởng GDP của Tây Nguyên có cao hơn so với tốc độ chung của cả nước song quy mô nhỏ nên GDP bình quân đầu ngư​ời của vùng so với mức trung bình của cả nước ngày doãng ra, từ 71,9% năm 1995 xuống chỉ còn 67,5% năm 2000 và năm 2004 đã nhích lên 70%. 


Bảng 7. Biến động GDP bình quân đầu ngư​ời của Tây Nguyên và cả nư​ớc


Đơn vị: 1000 đồng, giá hiện hành


		

		1995

		2000

		2004



		- GDP bình quân đầu ngư​​ời

		

		

		



		
+ Cả nư​​ớc

		3.179

		5.720

		7.540



		
+ Tây Nguyên

		2.285

		3.860

		5.300



		- % GDP bình quân đầu người


  của Tây Nguyên so cả nước

		71,9

		67,5

		70,0





 Nguồn: Niên giám thống kê, 2004- Tổng cục Thống kê


Một hậu quả dễ nhận thấy của dân số tăng nhanh là tỷ lệ nghèo ở Tây Nguyên còn cao và giảm chậm hơn so với cả nước. Theo chuẩn nghèo quốc gia hiện hành, tỷ lệ nghèo của Tây Nguyên năm 2004 là 17,4%, cao thứ hai trong số 8 vùng (chỉ sau vùng Tây Bắc) và cao gấp 1,6 lần mức trung bình của cả nước. So với năm 2000, tỷ lệ nghèo của Tây Nguyên giảm được 24,2% (năm 2000 là 24,9%), trong khi đó cả nước giảm được 35%. Đây là một trong những thách thức, nguy cơ đe doạ sự phát triển bền vững của vùng.


Biến động GDP bình quân đầu người của Tây Nguyên và cả nước
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1.2.2. Các dân tộc ở Tây Nguyên 


1.2.2.1. Phân bố các dân tộc


Tây Nguyên là vùng có nhiều dân tộc sinh sống. Tỷ lệ dân là người dân tộc tại chỗ vào thời Pháp thuộc chiếm tới 95% dân số, đến năm 1979, tỷ lệ này còn 50%. Đến năm 2004, nơi đây có 47 thành phần dân tộc khác nhau, bao gồm hai bộ phận: mới đến và tại chỗ. Bộ phận dân số mới đến Tây Nguyên chủ yếu là do chủ trương đưa dân lên xây dựng kinh tế mới (diễn ra từ năm 1976 đến năm 1991, với số dân kinh tế mới được đưa lên Tây Nguyên là 575.000 người) và quá trình di dân tự do (từ sau giải phóng đến năm 1997, dân số di dân tự do vào Tây Nguyên khoảng 403.000 người). Nếu như vào năm 1979, số dân mới đến Tây Nguyên chỉ chiếm 59,67% dân số toàn vùng thì đến năm 1999, tỷ lệ này đã là 74,0%, cụ thể là: người Kinh chiếm 66,77%, các dân tộc miền núi phía Bắc như Tày, Nùng, Dao, Thái, Hmông... thuộc các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Sơn La, Hà Giang... chiếm 6,35%, các dân tộc khác 0,88% dân số toàn vùng. Bộ phận dân số tại chỗ ở Tây Nguyên, có 1.061.523 người, chiếm 26% tổng dân số vùng, thuộc hai nhóm ngôn ngữ: Môn-Khơme và Maliao-Polynexia.


Bảng 8. Dân số, thành phần các dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên


		TT

		Dân tộc

		Dân số (người)

		Nhóm ngôn ngữ



		

		

		Lâm Đồng

		Gia Lai

		§¨k L¨k và §¨k Nông

		Kon Tum

		Tổng số

		



		1

		Ba na

		157

		117.546

		275

		37.519

		155.497

		Môn- Khơme



		2

		Xơ đăng

		6

		593

		5.672

		78.741

		85.012

		



		3

		Gié triêng

		2

		55

		69

		25.463

		25.589

		



		4

		Br©u

		0

		0

		0

		298

		289

		



		5

		Rơ măm

		0

		0

		0

		338

		338

		



		6

		Mn«ng

		9.702

		55

		61.131

		2

		70.890

		



		7

		Mạ

		25.319

		5

		5.449

		0

		30.773

		



		8

		Cơ ho

		112.926

		41

		100

		5

		113.072

		



		9

		Gia rai

		55

		286.952

		12.014

		15.887

		314.908

		Malaio- Polyne-xia



		10

		£ đê

		104

		298

		249.096

		45

		249.543

		



		11

		Chu ru

		14.585

		16

		7

		0

		14.608

		



		12

		Raglai

		980

		46

		57

		7

		1.090

		



		

		Tổng số

		163.736

		404.607

		337.870

		158.305

		1.061.523

		2





Nguồn: Tổng điều tra dân số. Tổng cục Thống kê 4/1999


thành phần các dân tộc tại chỗ ở Tây Nguyên
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Theo số liệu Tổng điều tra dân số năm 1999, thành phần dân tộc và dân số trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên như sau:


- Tỉnh Kon Tum với 36 dân tộc và là tỉnh có số dân và số thành phần tộc người ít nhất trên địa bàn Tây Nguyên. Các tộc người được xem là bản địa như Gia Rai, Ba Na, Xơ Đăng, Hrê, Gié Triêng, Brâu, Rơ Măm... Ngoài ra là các dân tộc ít người ở miền núi phía Bắc như Mường, Tày, Thái, Nùng, Sán Chay và Trường Sơn.


- Tỉnh Gia Lai có 30 tộc người (nếu chỉ tính các tộc người có 50 người trở lên thì chỉ có 19 tộc người). Đông nhất là người Kinh, thứ nhì là tộc người Gia Lai, thứ ba là tộc người Ba Na. Tiếp đến là các tộc người Xơ Đăng, £®ª. Các tộc người miền núi phía Bắc có Tày, Nùng, Mường, Thái. Các tộc người thiểu số khác từ các tỉnh phía Nam đến như người Hoa, Khmer, Hrê.


- Đăk Lăk có 28% và Đăk Nông có 34,5% dân số là người dân tộc ít người. ở hai tỉnh này, ngoại trừ người Kinh có số đông nhất, các tộc người được xem là bản địa trong tỉnh như £®ª, Mnông, Mạ, Gia Rai, Xơ Đăng, Ba Na, Raglai, Giẻ Triêng... Sau người Kinh, đông nhất trong nhóm trên là £®ª, Mnông, Mạ, Gia Rai, Xơ Đăng. Một số tộc người các tỉnh miền núi phía Bắc cư trú tại địa phương có dân số tương đương và thậm chí nhiều hơn một số tộc người bản địa như Nùng, Tày, Thái, Dao, Mường, Mnông. Nhiều tộc người trong nhóm ngôn ngữ Tày-Thái, Môn-Khmer, Tạng-Mianma, Ka-Đai, Việt-Mường cũng có mặt trên địa bàn tỉnh.


- Tỉnh Lâm Đồng: Sau người Kinh có số dân đông nhất, các tộc người bản địa có số dân cao là Cơ ho, Mạ, Chu ru, Mnông. Số tộc người còn lại là từ các tỉnh miền núi phía Bắc và một số địa phương khác đến Tây Nguyên có số dân ít hơn như Nùng, Tày, Hoa, Thổ...


Bảng 9. Thành phần tộc người và dân số trên địa bàn Tây Nguyên 


		STT

		Tên tỉnh

		Số thành phần tộc người

		Dân số năm 2003



		1

		Kon Tum

		35

		357,4



		2

		Gia Lai

		39

		1.075,2



		3

		§¨k L¨k

		43

		1.657,0



		4

		Đăk Nông

		

		361,1



		5

		Lâm Đồng

		40

		1.120,1



		Cộng

		4.570,8





Nguồn: Tổng kết qua điều tra dân số 1/4/1999, Niên giám thống kê các tỉnh


1.2.2.2. Đặc điểm kinh tế- xã hội, văn hoá truyền thống của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên 

Trên địa bàn Tây Nguyên có các mối quan hệ tộc người như sau:


a) Quan hệ giữa người Kinh và các dân tộc tại chỗ trên địa bàn. Cuối thế kỷ XIX một số người Kinh mới có mặt tại địa bàn Tây Nguyên với tư cách là những người đến sinh cơ lập nghiệp. Quá trình đấu tranh vũ trang chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp trên địa bàn Tây Nguyên giành độc lập tự do cho dân tộc cuối thế kỷ XIX đã làm cho người Kinh và các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên hiểu biết và ngày càng gắn bó với nhau. Có thể nói đó là thời mốc lịch sử mở ra mối quan hệ Kinh- Thượng tại miền Trung đất nước, tạo những tiền đề để Tây Nguyên và con người Tây Nguyên hòa nhập vào dòng thác cách mạng kháng chiến chồng Mỹ và xây dựng đất nước sau này.


Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ và xây dựng đất nước đã làm cho diện mạo văn hóa, lịch sử, kinh tế các tỉnh Tây Nguyên có nhiều biến đổi mạnh mẽ. Việc tăng dân số cơ học ở Tây Nguyên trong hàng chục năm qua đã làm cho bức tranh dân số Tây Nguyên thay đổi, tạo ra những mối quan hệ mới giữa các dân tộc, đặc biệt là qua thời kỳ sau Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương năm 1954 và thời kỳ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng năm 1975. Đó là mối quan hệ đặc biệt giữa người Kinh với các dân tộc ở Tây Nguyên trên các phương diện: truyền thống đấu tranh cách mạng, văn hóa, kinh tế, xã hội...


Truyền thống đấu tranh cách mạng: Cộng đồng người Kinh trong kháng chiến chồng Pháp và chống Mỹ cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay có mối quan hệ chính trị, xã hội sâu sắc với các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên. Người Kinh tuyên truyền tổ chức, vận động và đưa đồng bào các dân tộc thiểu số đến với cách mạng, đến với sự nghiệp giải phóng đất nước, giải phóng tộc người, xây dựng cuộc sống không có áp bức bóc lột, tự do, độc lập cùng phát triển trong hòa bình hôm nay. Nhân dân các tộc người ở Tây Nguyên dưới sự tuyên truyền giác ngộ và hướng dẫn của các đảng viên người Kinh và người dân tộc tại chỗ đã phát huy truyền thống yêu nước tạo nên nguồn sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn làm nên thành công của cuộc kháng chiến toàn dân tộc. Những tấm gương, ngọn cờ tiêu biểu cho lòng yêu nước của đồng bào Tây Nguyên như Nơ Trang Lương (dân tộc Mnông), anh hùng Núp (dân tộc Ba Na)... và nhiều anh hùng người dân tộc thiểu số khác nhau nữa là biểu trưng cho tình đoàn kết yêu nước, mối quan hệ đồng bào, quan hệ tộc người tốt đẹp Kinh-Thượng. Sự tác động của cách mạng đã làm cho bộ mặt đời sống của đồng bào các tộc người Tây Nguyên ngày một giảm bớt khó khăn, số hộ, số tộc người có mức sống đảm bảo ngày càng được gia tăng thông qua các chương trình, dự án đầu tư của Chính phủ và đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.
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Làm nhà rông (nhà văn hóa) của đồng bào dân tộc Gia Rai
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Lễ hội cúng Giàng của người BaNa
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Đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên (Lễ hội đâm trâu)
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Đua voi tại Bản Đôn ĐăkLăk


Về văn hóa xã hội: Văn hóa các tộc người thiểu số Tây Nguyên và văn hóa của người Kinh có sự giao thoa mạnh mẽ trên nhiều bình diện: ngôn ngữ, trang phục, kiến trúc, lối sống... Đồng thời đó cũng là quá trình các tộc người Tây Nguyên và người Kinh có sự hiểu biết lẫn nhau ngày càng sâu sắc hơn... Tuy nhiên hiện nay vấn đề bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các tộc người ở Tây Nguyên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần được nghiên cứu. Sự tiếp xúc với văn hóa của người Kinh và văn hóa quốc tế thông qua người Kinh hoặc trực tiếp trong nhiều thập kỷ qua đã làm cho nhiều giá trị văn hoá cổ truyền của các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên bị mai một và có nguy cơ bị mất đi bản sắc của mình. Thông qua người Kinh các giá trị vật chất của nền văn minh công nghiệp và lối sống mới đã và đang từng bước làm cho giá trị văn hoá truyền thống của các tộc người ở Tây Nguyên đứng trước"thách đố"không nhỏ trong sự tồn tại và phát triển của mình... Sự quan hệ văn hoá Kinh- Thượng dã góp phần nâng cao dân trí cho đồng bào các tộc người thiểu số và thế hệ trẻ, tạo nên tiền đề ban đầu trong việc tham gia vào xây dựng nền văn hoá mới Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và tạo nên “sức đề kháng” với những giá trị văn hoá ngoại lai không tốt tác động vào khu vực.


Về kinh tế- xã hội: Cộng đồng người Kinh mới di chuyển đến Tây Nguyên từ sau năm 1975 theo chủ trương, chính sách phát triển kinh tế- xã hội, phân bố lại dân cư đảm bảo sự phát triển bền vững, giữ vững an ninh quốc phòng... của Đảng và Nhà nước đã làm cho bộ mặt kinh tế - xã hội của các dân tộc ở Tây Nguyên có nhiều biến đổi tiến bộ. Hoạt động kinh tế là một tác động mạnh trong quan hệ “Kinh-Thượng”. Kinh tế là nguyên nhân sâu xa và trực tiếp làm cho mối quan hệ Kinh-Thượng biến đổi. Sự quan hệ tộc người và biến đổi đó biểu hiện trên các khía cạnh sau:


- Sự có mặt của người Kinh với 66,76% ở Tây Nguyên hiện nay (tỉnh Lâm Đồng, người Kinh chiếm 77,09%; Đăk Lăk chiếm 72%; Đăk Nông 65,5%; Gia Lai chiếm 54,67%; Kon Tum chiếm 46,36%) cho thấy bức tranh dân số và phân bố tộc người trên địa bàn các tỉnh có nhiều thay đổi. 


- Tình hình đất đai biến động lớn và diễn ra phức tạp khi dân tại chỗ ngày càng ít hơn so với dân từ nơi khác đến.


- Mức thu nhập và mức sống khác nhau gây nên tâm lý"không thoải mái"giữa các tộc người.


- Việc chuyển giao khoa học, công nghệ của người Kinh cho các dân tộc người thiểu số trong lao động sản xuất, hoạt động kinh tế, nâng cao trí thức hoạt động kinh tế và hiệu quả lao động của các tộc người thiểu số trong khu vực.


- Từng bước đã và đang làm cho các tộc người thiểu số Tây Nguyên làm quen với kinh tế thị trường. Nhiều người đã vượt qua thiếu đói, tiến lên đủ ăn, một số hộ đã trở nên giàu có...


b) Quan hệ giữa các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên 


Ngoại trừ người Kinh, các tộc người thiểu số trên địa bàn có thể phân thành các nhóm sau:


- Nhóm tộc người thiểu số sinh sống lâu đời tại các tỉnh Tây Nguyên: như Ba Na, Xơ Đăng, Gié Triêng, Brâu. Rơ măm (nhóm Môn Khơ me), Gia Rai (nhóm ngôn ngữ Nam Đảo) ở Kon Tum; Mnông (nhóm Môn Khmer), £ đê (nhóm Nam Đảo) ở Đăk Lăk, Raglai, Chu Ru (nhóm Nam Đảo), Cơ ho, Mạ (nhóm Môn Khmer) ở Lâm Đồng; Gia Rai (nhóm Nam Đảo), Ba Na (nhóm Môn Khmer) ở tỉnh Gia Lai.


- Nhóm tộc người thiểu số là các dân tộc người khu vực Trường Sơn như Bru- Vân Kiều, miền Tây Khánh Hoà như Chăm Hroi, Đông Nam bộ như Xtiêng và Tây Nam Bộ như Khmer.


- Nhóm tộc người thiểu số miền Bắc di cư vào Tây Nguyên sau Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 và sau năm 1975 như: Tày, Nùng, Thái, Hoa, Mông, Dao, Sám Chay, Mường, Thổ, Lào, Chứt, Phù lá, Pà Thẻn, Khơ mó, Si la, Mảng, Hà Nhì, Pu péo, Cống, L"LÔ.


Đến nay trên địa bàn Tây Nguyên có 47 dân tộc sinh sống, bao gồm các dân tộc tại chỗ và từ các địa phương khác trong nước di chuyển đến với nhiều lý do khác nhau. Các dân tộc sống xen kẽ lẫn nhau trên các huyện, thị xã, thành phố trong vùng. Vốn là dân cư sinh sống bằng kinh tế nông nghiệp trồng trọt nên mấy chục năm qua bên cạnh sự tăng nhanh về quy mô dân số và đa dạng thành phần tộc người trên địa bàn Tây Nguyên đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết trong quan hệ về sử dụng đất đai trên địa bàn.


Vấn đề quan hệ tộc người ở Tây Nguyên còn biểu hiện ở sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dân tộc. Đây là vấn đề vừa mang tính lịch sử vừa mang tính thời sự và liên quan đến chính sách, chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống mới văn hoá dân tộc hiện đại trên địa bàn. Đa số các tộc người sinh sống lâu đời trên địa bàn Tây Nguyên trước và sau năm 1975 đến nay đã và đang hoà nhập từng bước vào nền kinh tế thị trường, kinh tế nông nghiệp đòi hỏi một trình độ cao. Trong điều kiện đó một số tộc người từ nơi khác di chuyển đến Tây Nguyên lại có khả năng học vấn cao trên nhiều phương diện có khả năng đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước trên địa bàn. Tình hình đó đặt ra không ít bài toán khó trong cơ cấu đội ngũ theo hướng vừa hài hoà trong thành phần tộc người vừa đáp ứng đòi hỏi khách quan của các quy luật phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nếu không nhận thức và giải quyết tốt vấn đề này thì đây cũng là"mầm mống"của những quan hệ tộc người không tốt xảy ra.


1.2.3. Phân bố dân cư


1.2.3.1. Phân bố dân cư theo tỉnh


Dân cư Tây Nguyên phân bố không đều theo tỉnh và biến đổi theo thời gian. Trong giai đoạn 2000 -2004, mật độ dân số Tây Nguyên đã tăng dần từ 77 người/kmP2P năm 2000 lên 85 người/kmP2P năm 2004P Pthì tương ứng ở Đăk Lăk từ 118 người/kmP2P tăng lên 129 người/kmP2P, Lâm Đồng từ 106 người/kmP2P tăng lên 116 người kmP2P; thấp nhất phải kể đến tỉnh Kon Tum và Đăk Nông.


Bảng 10. Mật độ dân số toàn vùng và theo tỉnh


Đơn vị: người/kmP2P

		TT

		Theo vùng, tỉnh

		2000

		2003

		2004



		

		Toàn vùng Tây Nguyên

		77,6

		83,9

		85,5



		1

		Tỉnh Kon Tum

		33,8

		37,2

		38,0



		2

		Tỉnh Gia Lai

		65,6

		69,4

		70,7



		3

		Tỉnh §¨k L¨k

		118,2

		126,6

		129



		4

		Tỉnh Đăk Nông

		46,7

		55,4

		56,5



		5

		Tỉnh Lâm Đồng

		105,9

		114,7

		116,6





 Nguồn: Tư liệu kinh tế- xã hội 64 tỉnh, thành phố. TCTK.NXB Thống kê, 2005.

1.2.3.2. Phân bố dân cư theo đô thị và nông thôn

Đến năm 2004, 72,5% dân số Tây Nguyên sống ở khu vực nông thôn, chỉ có 27,5% sống ở khu vực đô thị (mứctrung bình của cả nước là 25,8%). 


Bảng 11. Biến đổi phân bố dân cư thành thị - nông thôn


		

		1995

		2000

		2004



		Tổng số

		3.384,8

		4.236,7

		4657



		 Trong đó:

		

		

		



		- Thành thị, số người 

		820,50

		1.135,00

		1.281,00



		
 % so tổng số

		24,20

		26,80

		27,50



		
 % so thời điểm trước

		

		138,33

		110,84



		- Nông thôn, số người

		2.564,30

		3.101,70

		3.376,00



		
 % so tổng số

		75,80

		73,20

		72,50



		
% so thời điểm trước

		

		120,95

		106,78





Nguồn: Tư liệu kinh tế- xã hội 64 tỉnh, thành phố. TCTK.NXB Thống kê, 2005.


Mạng lưới đô thị của vùng có 2 cấp vị khác nhau. Đó là: những đô thị có quy mô khá lớn được tiếp tục phát triển từ các đô thị có từ trước năm 1975 như thành phố Buôn Ma Thuột, Đà Lạt, Pleiku, các thị xã Kon Tum, Bảo Lộc, Gia Nghĩa, An Khê... Những đô thị này đều là trung tâm hành chính của tỉnh (hoặc huyện) với các ngành dịch vụ và công nghiệp phát triển, đang trở thành những động lực phát triển kinh tế-xã hội của vùng;


Những đô thị mới được hình thành sau năm 1975 là các thị trấn (hoặc thị tứ) là trung tâm huyện lỵ được hình thành trên cơ sở dân nhập cư và phát triển lên thành trung tâm hành chính của huyện, đồng thời cũng là trung tâm sản xuất-dịch vụ của huyện (hoặc tiểu vùng). Một số trung tâm đô thị này có khả năng phát triển mạnh với ngành công nghiệp chế biến, sản xuất thuỷ điện và khai khoáng giữ vai trò chủ đạo sẽ trở thành những đô thị hạt nhân tạo vùng và lan toả sự tác động đến các vùng nông thôn xung quanh.


Dân cư nông thôn của vùng phân bố theo 3 loại điểm dân cư chủ yếu sau:


Điểm dân cư truyền thống của đồng bào các dân tộc tại chỗ (gọi là buôn), phân bố ở những vùng xa đường giao thông, kết cấu hạ tầng kém phát triển. Tại những điểm dân cư này, đồng bào sinh sống với những phong tục, tập quán truyền thống, lối sống, phương thức làm ăn đặc thù của dân tộc mình, đồng thời có tiếp thu những nét văn hoá mới và của các dân tộc khác. Những điểm dân cư này đã có những biến đổi tiến bộ khá sâu sắc, thay vào nhà dài truyền thống là những ngôi nhà tách hộ có vườn và giếng nước, nhà Rông truyền thống được xây dựng mới khang trang hơn làm nơi hội họp và sinh hoạt chung của cả buôn, nhiều nhà có điện sử dụng và có đồ dùng lâu bền đắt tiền như TV, tủ lạnh, xe máy.... Những điểm dân cư truyền thống của đồng bào các dân tộc tại chỗ đang có những thay đổi tiến bộ, từng bước hoà nhập với cuộc sống mới hiện đại và hoà đồng cùng với các dân tộc khác cùng sinh sống trên địa bàn;


Điểm dân cư của đồng bào nhập cư xây dựng vùng kinh tế mới chủ yếu là nơi của  người Kinh vùng đồng bằng đến sinh sống với những loại hình mang tính đại diện và đặc thù của nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng ven biển Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. 


Điểm dân cư hỗn hợp là những điểm dân cư, nơi sinh sống xen kẽ giữa đồng bào dân tộc Kinh nhập cư xây dựng vùng kinh tế mới và đồng bào dân tộc tại chỗ. Tại những điểm dân cư này, đồng bào các dân tộc có điều kiện thuận lợi để giao lưu, hợp tác, học hỏi và hỗ trợ lẫn nhau để cùng tiến bộ, cùng xây dựng cuộc sống mới. Một thực tế đã và đang diễn ra là tại những điểm dân cư loại này, đồng bào các dân tộc thiểu số có điều kiện thuận lợi hơn và có cuộc sống được cải thiện nhanh hơn so với các điểm dân cư thuần là dân tộc tại chỗ.  


Đặc điểm phân bố dân cư Tây Nguyên có tác động rất lớn đến việc khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Tuy nhiên, việc quy hoạch phân bố dân cư còn chưa được quan tâm đầy đủ cả đối với khu vực đô thị và nông thôn. Việc lập và triển khai thực hiện quy hoạch phân bố dân cư Tây Nguyên phải tính đến những đặc điểm vừa kể trên.


1.2.4. Nguồn nhân lực 


1.2.4.1. Về số lượng


Dân số Tây Nguyên có cơ cấu trẻ hơn so với cả nư​ớc và các vùng phát triển khác. Tỷ trọng trẻ em 0-14 tuổi trong tổng dân số của vùng đã giảm từ khoảng 46-48% năm 1989 xuống còn 40,6% năm 1999 (tính vào thời điểm Tổng điều tra dân số), song còn cao hơn đáng kể so với mức trung bình của cả nư​ớc (33,2%), của vùng Đồng bằng Sông Hồng (30,3%) và Đông Nam Bộ (29,0%). Cơ cấu dân số trẻ tạo sức ép lớn đối với đầu t​ư phát triển giáo dục-đào tạo và tạo việc làm cho thế hệ trẻ, đồng thời cũng là nguồn tăng nhanh dân số trong tư​ơng lai. 


Lực lượng lao động của vùng năm 2004 có 2.221,7 ngàn người, chiếm 5,35% tổng lực lượng lao động của cả nước, 41,4% dân số toàn vùng. 


Bảng 12. Biến đổi lực lượng lao động của vùng thời kỳ 1996-2004


Đơn vị: 1000 ng​ười, %


		

		1996

		2000

		2004



		Tổng số

		1165,80

		1430,20

		2211,70



		% so cả nước

		3,31

		3,70

		5,35



		 Trong đó:

		

		

		



		1. Thành thị

		224,60

		322,70

		604,50



		% so tổng số

		19,27

		22,60

		27,33



		2. Nông thôn

		941,20

		1107,50

		1607,20



		% so tổng số

		80,73

		77,40

		72,67



		 Theo các tỉnh

		

		

		



		
1. Kon Tum

		130,60

		147,40

		169,90



		
2. Gia Lai

		405,40

		474,80

		540,80



		
3. §¨k L¨k

		629,90

		677,00

		798,70



		
4. Đăk Nông

		-

		131,00

		161,20



		
5. Lâm Đồng

		418,00

		490,70

		541,10





Nguồn: Thực trạng lao động- việc làm ở Việt Nam 1996-2004. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-NXB Thống kê-2004


Biến đổi lực lượng lao động thành thị – nông thôn của vùng
thời kỳ 1996 - 2004
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Nguồn nhân lực của vùng tăng nhanh đã góp phần tích cực vào việc khai thác tài nguyên phục vụ phát triển KT-XH và đảm bảo an ninh-quốc phòng. Từ năm 2000 đến nay, mặc dù tốc độ dân số trong tuổi lao động đã giảm đáng kể so với thời kỳ tr​ước đó, song vẫn cao hơn tốc độ trung bình của cả nư​ớc và là một trong số vùng có tốc độ tăng lao động cao nhất nhất. Điều đáng lưu ý là tốc độ tăng lao động làm việc trong nền kinh tế luôn thấp hơn tốc độ tăng dân số trong tuổi lao động, vì có một bộ phận đáng kể số người trong tuổi lao động đã chuyển sang những trạng thái hoạt động khác nhau​ đi học, làm nội trợ trong gia đình... Đồng thời, số lư​ợng nguồn nhân lực tăng nhanh cũng đồng nghĩa với việc c​ường độ khai thác các nguồn tài nguyên của vùng (đất, rừng, nguồn nước, khoảng sản...) diễn ra nhanh hơn, quy mô và phạm vi lớn hơn, tất yếu dẫn đến những mất cân bằng về sinh thái, ảnh hư​ởng tiêu cực đến sự phát triển bền vững của vùng. 


1.2.4.2. Chất l​ượng nguồn nhân lực


Trình độ học vấn. 


So với cả nước và các vùng phát triển, trình độ học vấn của nguồn nhân lực Tây Nguyên còn thấp kém. Tỷ lệ dân số từ 10 tuổi trở lên biết chữ đã tăng trong thời gian qua, năm 2004 là 86%, thấp hơn khá nhiều so với mức trung bình cả nước (92,1%) và của vùng cao nhất (vùng ĐBSH là 95,8%). Tỷ lệ người chưa biết chữ và chưa tốt nghiệp tiểu học cao, tỷ lệ người tốt nghiệp từ cấp trung học cơ sở trở lên, đặc biệt là cấp trung học phổ thông thở lên thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của cả nước và các vùng phát triển (Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ). 


Bảng 13. Cơ cấu dân số từ 15 tuổi trở lên hoạt động kinh tế
phân theo trình độ học vấn năm 2004 (%)


		Chỉ tiêu

		Tổng số

		Chưa biết chữ

		Chư​​a tốt nghiệp THCS

		Tốt nghiệp tiểu học

		Tốt nghiệp THCS

		Tốt nghiệp THPT



		Tây Nguyên

		100,00

		11,64

		16,66

		32,28

		24,67

		14,76



		 Trong đó:

		

		

		

		

		

		



		     - Thành thị

		100,00

		1,30

		6,80

		26,90

		32,06

		32,95



		     - Nông thôn

		100,00

		15,17

		20,34

		34,34

		22,22

		7,94



		Cả nư​ớc

		100,00

		4,35

		15,80

		31,14

		30,17

		18,27



		ĐB Sông Hồng

		100,00

		0,67

		5,39

		19,22

		49,04

		25,67



		Đông Nam Bộ

		100,00

		2,81

		15,73

		36,20

		22,11

		23,16





Nguồn: Điều tra LĐ-VL 2004


Tình trạng trên cho thấy, để nâng cao trình độ học vấn của nguồn nhân lực, cần đồng thời phát triển mạnh hệ thống giáo dục phổ thông chính quy để thu hút những người trong tuổi đi học phổ thông và mở rộng màng lư​ới giáo dục th​ường xuyên để bổ túc kiến thức và nâng cao trình độ học vấn cho những ng​ười lớn tuổi đã bỏ học hoặc không có điều kiện học tập trước kia. Việc mở rộng hệ thống các trường dân tộc nội trú dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số cần được thực hiện nhanh và rộng hơn nữa.


 Trình độ chuyên môn-nghiệp vụ

 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nguồn nhân lực còn thấp, thể hiện ở chỗ tỷ lệ ngư​ời không có chuyên môn kỹ thuật rất cao (86,3%) và tỷ trọng ng​ười có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao (đại học-cao đẳng trở lên) rất thấp. Tỷ lệ công nhân kỹ thuật có bằng thấp (chỉ có 1,83%) đang là hạn chế lớn trong việc chuyển giao và tiếp thu công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế xã hội của vùng.


Bảng 14. Cơ cấu dân số từ 15 tuổi trở lên hoạt động kinh tế
(lực l​ượng lao động) theo trình độ chuyên môn - kỹ thuật năm 2004 (%)


		Vùng

		Tổng số

		Không có CMKT

		Sơ cấp/có chứng chỉ nghề

		CNKT không bằng

		CNKT có bằng

		THCN

		Cao đẳng, đại học và trên đại học



		Tây Nguyên

		100,00

		86,27

		1,25

		3,17

		1,83

		4,30

		3,18



		 Trong đó:

		

		

		

		

		

		

		



		- Thành thị

		100,00

		65,21

		8,11

		3,79

		4,14

		9,83

		8,93



		- Nông thôn

		100,00

		92,72

		1,68

		1,33

		0,76

		2,51

		1,00



		Cả nư​​ớc

		100,00

		79,01

		6,63

		2,60

		3,26

		4,07

		4,44



		ĐB Sông Hồng

		100,00

		72,01

		10,13

		2,51

		3,31

		5,35

		6,69



		Đông Nam Bộ

		100,00

		67,03

		10,07

		5,01

		7,52

		3,55

		6,82





Nguồn: Thực trạng lao động- việc làm ở Việt Nam 1996-2004. Bộ Lao động- Thương binh và xã hội- NXB Thống kê- 2004

Tình trạng thể lực

Tuổi thọ bình quân thấp, chỉ có 68,9 tuổi, trong khi mức trung bình của cả nước là 71,3 tuổi, vùng cao nhất là Đông Nam Bộ lên đến 74 tuổi. Thể lực của ng​ười lớn được đo bằng chỉ số cơ thể (BMI) có đặc điểm là so với mức trung bình của cả nư​ớc, đối với nam: tỷ lệ ngư​ời gầy cao hơn (là 59,19% của vùng so với 55,95% của cả nước) còn đối với nữ thì tỷ lệ gầy của vùng thấp hơn (32,13% của vùng so với 34,0% của cả n​ước).


- Tỷ lệ người mắc bệnh, ngư​ời ốm không làm đư​ợc việc hàng ngày trung bình một tháng là 53,84%, cao hơn mức trung bình của cả nước (47,29%) và số ngày nghỉ ốm trung bình là 2,66 ngày, t​ương đương với cả n​ước (2,6 ngày). Đáng chú ý là tỷ lệ ng​ười mắc bệnh sốt rét trong vùng rất cao, chiếm đến 24% tổng số ngư​ời mắc bệnh này của cả n​ước và tỷ lệ chết do mắc bệnh sốt rét cũng cao nhất nước (gần 1.000 người/100.000 dân, so với mức trung bình của cả n​ước là 600 người).


- Tỷ lệ suy dinh d​ưỡng trẻ em (SDDTE) d​ưới 5 tuổi còn cao, năm 2004 tỷ lệ suy dinh dưỡng theo cân nặng là 34,4% (mức trung bình cả nư​ớc là 28,4%), theo chiều cao là 40,4% (mức trung bình của cả nư​ớc là 32,0%); đều cao nhất trong số 8 vùng của cả n​ước sẽ ảnh hư​ởng xấu đến chất lư​ợng NNL trong tư​ơng lai. 


- Tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân (dư​ới 2.500 gram) còn ở mức khá cao, là 8,45%, so với tỷ lệ trung bình của cả nư​ớc là 7,27%.


- Tỷ lệ chết của trẻ sơ sinh còn ở mức cao, là 29%o, chỉ thấp hơn vùng Tây Bắc, tương đương với vùng Đông Bắc (31%o) và cao gấp gần 1,4 lần mức trung bình của cả nước (cả nước là 21%o).


- Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ 6 loại vac xin là 92%, thấp nhất trong số 8 vùng của cả nước.


Về việc làm và cơ cấu lao động


Dân số từ 15 tuổi trở lên của vùng hoạt động kinh tế năm 2004 có 2,221 triệu người, trong đó số người có đủ việc làm là 1,984 triệu chiếm 87,6%, số người thiếu việc là có 239,8 ngàn người, chiếm 10,6% tổng số và số người thất nghiệp là 40 ngàn người, chiếm 1,8% tổng số. Tỷ lệ người có đủ việc làm của vùng thấp hơn tỷ lệ chung của cả nước (91%). Do đó, việc tiếp tục có các dòng di cư với quy mô lớn lên Tây Nguyên chắc chắn sẽ tạo thêm không ít khó khăn cho nhân dân trong việc giải quyết việc làm, ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển bền vững của vùng. 


- Về cơ cấu lao động. Cơ cấu lao động của vùng với tỷ trọng lao động khu vực nông-lâm-ngư nghiệp cao (78,37%, cả nước là 66,8%), khu vực công nghiệp-xây dựng rất thấp (chỉ có gần 5,5%, tỷ lệ này của cả nước là 12,5%). Cơ cấu lao động chuyển dịch chậm và còn lạc hậu so với mức trung bình cả nước.


Bảng 15. Cơ cấu lao động của vùng thời kỳ 1995-2004 (%)


		

		1995

		2000

		2004



		Vùng Tây Nguyên

		

		

		



		Tổng số trong nền kinh tế

		100,00

		100,00

		100,00



		Trong đó:

		

		

		



		1. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

		82,31

		79,69

		78,37



		2. Công nghiệp-Xây dựng

		5,26

		5,44

		5,49



		3. Dịch vụ

		12,43

		14,88

		16,14



		Cả nước

		

		

		



		Tổng số trong nền kinh tế

		100,00

		100,00

		100,00



		Trong đó:

		

		

		



		1. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

		71,25

		68,24

		66,85



		2. Công nghiệp-Xây dựng

		11,37

		12,11

		12,44



		3. Dịch vụ

		17,38

		19,65

		20,71





Nguồn: Thực trạng lao động- việc làm ở Việt Nam 1996-2003. Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội và  Niên giám Thống kê 2004 


+ Năng suất lao động thấp và tăng chậm. Do nhiều nguyên nhân, trong đó có cơ cấu kinh tế lạc hậu, trình độ công nghệ và chuyên môn kỹ thuật (CMKT) của lao động thấp.


Năng suất lao động của vùng thời kỳ 1995 – 2004
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Năng suất lao động của vùng thấp (chỉ bằng 47,5% mức trung bình của cả nước) và tăng với tốc độ thấp hơn của cả nước nên chênh lệch về năng suất lao động (NSLĐ) giữa vùng và mức trung bình cả nước liên tục ngày càng giảm (từ gần 71% năm 1995 giảm còn 48,6% năm 2004).


Bảng 16. Năng suất lao động của vùng thời kỳ 1995-2004


		

		1995

		2000

		2001

		2002

		2004



		Mức NSLĐ (1000 đồng)

		4.455

		6.107

		5.928

		6.189

		8.160



		 % so mức TB cả nước

		70,92

		56,47

		50,76

		47,51

		48,60





Chương II


 Thực trạng khai thác và sử dụng lãnh thổ


với vấn đề môi trường dưới tác động của các chính sách


2.1. Các chính sách phát triển và đầu tư cho vùng Tây Nguyên thời gian qua


2.1.1. Chính sách phát triển đối với vùng Tây Nguyên


Chính sách và chủ trương phát triển có vai trò to lớn trong việc phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên. Thực hiện Nghị quyết số 10 - NQ/TW của Bộ Chính trị, Nhà nước đã có hàng loạt các chủ trương, chính sách để phát triển kinh tế -xã hội các tỉnh Tây Nguyên như: Quyết định 168/2001/QĐ-TTg ngày 30/10/2001 về định hướng dài hạn, kế hoạch 5 năm 2001-2005 và những giải pháp cơ bản phát triển kinh tế -xã hội vùng Tây Nguyên; Quyết định 132/2002/QĐ-TTg ngày 8/10/2002 về giải quyết đất sản xuất, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ; Quyết định 154/2002/QĐ-TTg ngày 12/11/2002 về chính sách cho các hộ đồng bào DTTS tại chỗ và hộ thuộc diện chính sách có khó khăn về nhà ở được mua nhà trả chậm.; Quyết định 253/2003/QĐ-TTg ngày 5/3/2003 phê duyệt đề án về"Một số giải pháp củng cố, kiện toàn chính quyền cơ sở Tây Nguyên giai đoạn 2001-2010"; Quyết định 245/2003/QĐ-TTg ngày 18/11/2003 về ghi nợ lệ phí trước bạ nhà ở, đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc chương trình 135 và hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở Tây Nguyên.


Thực hiện các chủ trương, chính sách trên, Nhà nước đã tăng cường nguồn lực bao gồm vốn đầu tư, nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên nhằm rút ngắn khoảng cách về chênh lệch so với các vùng khác. Đầu tư toàn xã hội hàng năm trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên tăng lên đáng kể so với những năm trước. Trong thời kỳ 1996-2000 vốn đầu tư xã hội (VĐTXH) khoảng 24.000 tỷ đồng, thời kỳ 2001-2005 theo quyết định 168/2001/QĐ-TTg tổng số VĐTXH toàn vùng được xác định là 35.500 tỷ đồng, trong đó vốn NSNN là 12.000 tỷ đòng. Qua 4 năm thực hiện, dự kiến đạt gần 26.000 tỷ đồng (năm 2001: 5.200 tỷ đồng; 2002: 5.520 tỷ đồng; năm 2003: 6.730 tỷ đồng; năm 2004 ước đạt gần 9.000 tỷ đồng), bằng 74,2% tổng mức VĐTXH; bình quân cả thời kỳ 1996-2004 đạt 5.527 tỷ đồng/nămTP
PT


Qua 4 năm (2001-2004), ngân sách trung ương đã bố trí tổng kinh phí để hỗ trợ thực hiện các chính sách riêng của các tỉnh Tây Nguyên là 706,69 tỷ đồng, trong đó thực hiện Quyết định 168/2001/QĐ-TTg là 476,58 tỷ đồng, Quyết định 132/2002/QĐ-TTg là 170 tỷ đồng, Quyết định 253/2003/QĐ-TTg là 60,11 tỷ đồngTP
PT. Chính phủ cũng ưu tiên nguồn vốn ODA trong vùng cho 5 dự án (dự án cấp nước cho Buôn Mê Thuột; cấp nước cho Đà Lạt, Pleiku, Kon Tum; dự án thủy lợi; dự án cải cách hành chính; dự án hỗ trợ xã nghèo) với số tiền là 445 tỷ đồng.


Nhờ có sự hỗ trợ to lớn của Chính phủ nên nhiều công trình kết cấu hạ tầng quan trọng như thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, các chương trình mục tiêu quốc gia như xoa đói giảm nghèo, định canh định cư đã và đang được thực hiện có kết quả, tạo nên sự thay đổi lớn về diện mạo kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên.


Từ năm 2004, theo quy định của Luật NSNN, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định 139/2003/QĐ-TTg ngày 11/7/2003 ban hành định mức phân bổ ngân sách năm 2004, theo đó dự toán chi cho các tỉnh miền núi, vùng cao nói chung đã được quan tâm hơn nhất là các tỉnh Tây Nguyên. Đây là vùng có số chi tăng lớn so với cả nước. Tổng dự toán chi ngân sách Chính phủ giao cho các tỉnh Tây Nguyên trong năm 2004 là 4.141,556 tỷ đồng, ước thực hiện là 4.466,94 tỷ đồng, tăng 7,8% so với năm 2003TP
PT.


+ Về nguồn vốn tín dụng: Nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo &PTNT) đã hỗ trợ tích cực cho phát triển sản xuất nông nghiệp trong vùng. Dư nợ cho vay hàng năm luôn tăng cao hơn so với năm trước: năm 2000 là 4.055 tỷ đồng (tăng 52% so với năm 2000), năm 2002 là 5.082 tỷ đồng (tăng 12,4% so với 2001), năm 2003 là 6.539 tỷ (tăng 29,5% so với 2002), chỉ trong 6 tháng đầu năm 2004 dư nợ cho vay là 8.593 tỷ đồng (tăng 8,8% so với năm 2003) TP
PT.


Nguồn vốn của tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) cũng góp phần tích cực phát triển kinh tế, giảm tỷ lệ đói nghèo trong vùng. Trong năm 2002, nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) phân bổ cho các tỉnh Tây Nguyên khoảng 320 tỷ đồng, dư nợ cho vay các hộ nghèo là 290,57 tỷ đồng TP
PT. Chỉ tính trong 2 năm 2001-2002, nguồn vốn tín dụng cho các hộ nghèo vay ưu đãi để phát triển sản xuất đối với 3 tỉnh Đăk Lăk, Kon Tum, Gia Lai là 116,3 tỷ đồng; dư nợ cho vay đến cuối năm 2002 là 237,98 tỷ đồng. Trong 3 năm 2001-2003, thực hiện các chương trình môi trường quốc gia, xóa đói giảm nghèo và việc làm, Chính phủ đã hỗ trợ cho 3 tỉnh trên số vốn là 165,4 tỷ đồngTP
PT.


+ Về chính sách thuế: Đối với thuế sử dụng đất nông nghiệp, Nhà nước cũng có những chính sách ưu đãi như: từ năm 2003-2010 toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của các hộ nông dân, xã viên HTX, HTX nông nghiệp, toàn bộ diện tích đất của hộ nghèo, hộ sản xuất nông nghiệp ở các xã đặc biệt khó khăn được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; nếu diện tích đất vượt hạn mức và đất các hộ ngoài đối tượng trên được giảm 50%.


Thực hiện các chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi để thúc đẩy phát triển thương mại miền núi, vùng đồng bào dân tộc (Nghị định 20/1998/NĐ-CP ngày 31/3/1998; Nghị định 02/2002/NĐ-CP bổ sung NĐ trên), các doanh nghiệp kinh doanh trên địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc (khu vực III), địa bàn có khó khăn (danh mục B) hoặc đặc biệt khó khăn (danh mục C) được miễn, giảm thuế thu nhập theo mức và thời hạn qui định theo từng khu vực và địa bàn. Thời gian miễn là 4 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giam 50% thuế thu nhập trong 7 năm tiếp theo; nếu sử dụng số lao động bình quân năm trên 20 người thì được giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 2 năm nữa. Theo danh mục địa bàn ưu đãi theo Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNDN sửa đổi thì Tây Nguyên có 22 huyện thuộc danh mục B và 24 huyện thuộc danh mục C được hưởng chính sách ưu đãi về thuế TNDN từ 1/1/2004.


Ngoài ra Nhà nước cũng có chính sách ưu đãi về thuế sử dụng đất đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh được Nhà nước giao đất để thực hiện các dự án đầu tư (DAĐT) trên địa bàn khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn nhằm khuyến khích đầu tư trong nước như: được miễn nộp thuế sử dụng đất với thời hạn 7 năm nếu thuộc địa bàn miền núi, thậm chí 10 năm nếu thuộc vùng núi cao. Nếu cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện DAĐT được giao đất thực hiện DAĐT vừa thuộc địa bàn khó khăn, vừa đáp ứng các điều kiện ưu đãi khác thì được miễn thuế TNDN với thời hạn 11 năm đối với DAĐT thuộc ngành nghề khuyến khích đầu tư, hoặc 15 năm nếu trên địa bàn đặc biệt khó khăn.


Đối với thuế xuất, nhập khẩu Nhà nước cũng thực hiện cơ chế miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị mà trong nước chưa sản xuất được đối với các doanh nghiệp thực hiện DAĐT thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư hoặc ở địa bàn đặc biệt khó khăn. Đối với hàng hóa xuất khẩu tiểu ngạch nếu đáp ứng đủ các điều kiện cũng được hoàn thuế GTGT đầu vào.


Chính sách thuế ưu đãi đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tăng cường khả năng tự tích lũy, thực hiện tái sản xuất mở rộng, nâng cao hiệu quả và tăng cường khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn.


Tóm lại, việc thực thi các chính sách và giải pháp tài chính trong thời gian qua đã có đóng góp tích cực vào phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, phát triển văn hóa - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng ở các Tỉnh Tây Nguyên.


2.1.2. Cơ cấu đầu tư đã có sự chuyển dịch theo hướng tập trung hơn cho các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội


Nguồn vốn đầu tư phát triển vùng Tây Nguyên trong 15 năm qua được đa dạng hóa, phù hợp với việc xóa bỏ cơ chế bao cấp trong đầu tư, huy động nhiều nguồn vốn khác nhau cho đầu tư phát triển, năng lực sản xuất và kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội của vùng tăng lên đáng kể, góp phần thúc đẩy dịch chuyển cơ cấu kinh tế trong thời gian qua. 


 a) Đầu tư trong nước đã tập trung đầu tư thâm canh các loại cây công nghiệp xuất khẩu và các loại cây có nhu cầu thị trường như bông, dâu tằm, cây dược liệu, cây ăn quả, rừng nguyên liệu giấy và các loại cây đặc sản... Mở rộng diện tích ngô, các loại cây công nghiệp ngắn ngày, phát triển chăn nuôi; bảo vệ khoảng 3 triệu ha rừng; khoanh nuôi tái sinh và trồng mới khoảng 50 vạn ha, đưa diện tích rừng lên khoảng 4 triệu ha.


Tập trung phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản. Đầu tư một số dự án quan trọng như thủy điện, khai thác bốc xít, phân NPK; hình thành một số khu công nghiệp tập trung. Xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ, hoàn thành cơ bản hệ thống cấp nước ở các thành phố, thị xã. Phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông.


Đầu tư các tuyến đường chính trong khu vực, các tuyến giao thông sang Lào Campuchia, các tuyến tỉnh lộ; tiếp tục xây dựng đường giao thông đến trung tâm xã. Xây dựng các trung tâm thương mại, các chợ nông thôn, chợ biên giới tại các cửa khẩu với Lào và Campuchia. Xây dựng các trung tâm du lịch. Tiếp tục xây dựng hệ thống trường học, xóa lớp học ca 3, kiên cố hóa các trường phổ thông.


Tỷ trọng vốn đầu tư tăng dần theo các năm: thời kỳ 1991-1995 là 4,4%; 1996-2000 là 4,9%; 2001-2005 ước khoảng 5,3%, tỷ trọng bình quân chung cả thời kỳ 1991-2005 là khoảng 5%.


Bảng 17. Vốn đầu tư thực hiện theo vùng (nghìn tỷ đồng, giá năm 2000)


		

		1991-1995

		1996-2000

		2001-2005

		1991-2005



		Tổng số

		361,5

		555

		960,9

		1.877,4



		- Vùng TDMN phía Bắc

		26,2

		42,3

		79,4

		147,9



		Tỷ trọng (%)

		7,3

		7,6

		8,3

		7,9



		- Vùng Đồng bằng sông Hồng

		97,3

		141,6

		235

		473,9



		Tỷ trọng (%)

		26,9

		25,5

		24,5

		25,2



		- Vùng Bắc Trung Bộ

		31,6

		42,6

		76,9

		151,1



		Tỷ trọng (%)

		8,7

		7,7

		8,0

		8,0



		- Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

		43,1

		64,2

		119,4

		226,7



		Tỷ trọng (%)

		11,9

		11,6

		12,4

		12,1



		- Vùng Tây Nguyên

		16,0

		26,9

		50,7

		93,7



		Tỷ trọng (%)

		4,4

		4,9

		5,3

		5,0



		- Vùng Đông Nam Bộ

		102,4

		152,2

		253,6

		511,2



		Tỷ trọng (%)

		28,3

		28,0

		26,4

		27,2



		- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

		44,9

		82,2

		145,8

		272,8



		Tỷ trọng (%)

		12,4

		14,8

		15,2

		14,5





Nguồn: Đề án chuyển dịch cơ cấu đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tháng 4-2005
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b) Về hợp tác đầu tư nước ngoài: Đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp giấy phép từ 1998-2004 có 85 dự án, (chiếm 1,6% số dự án của cả nước) với tổng vốn đăng ký 945 triệu USD (chiếm 2,2% vốn đăng ký cả nước), trong đó vốn pháp định 168,8 triệu USD, chiếm17,86% vốn đăng ký của vùng. Trong số 85 dự án có 72 dự án đầu tư vào Lâm Đồng, 5 dự án ở Gia Lai, 1 dự án ở Kon Tum, còn lại 7 dự án ở Đăk Lăk và Đăk Nông.


Bảng 18. FDI vào các vùng lãnh thổ tính đến 22/9/2004


		Chỉ tiêu

		Cả nước

		Vùng Tây Nguyên

		Kon Tum

		Gia Lai

		§¨k L¨k và §¨k Nông

		Lâm Đồng



		1. Số dự án

		5.394

		85

		1

		5

		7

		72



		2. Tổng vốn đăng ký


    (triệu USD)

		42.974,9

		945

		4,4

		31,1

		24,8

		884,7



		- % so vùng

		-

		100,00

		0,46

		3,29

		2,62

		93,63



		3. Vốn pháp định


    (triệu USD)

		20.065,7

		168,8

		2,2

		21,5

		11,6

		133,5



		- % so vùng

		-

		100,00

		1,30

		12,74

		6,87

		79,09





Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2004


Cơ cấu các dự án đầu tư chủ yếu trên 3 lĩnh vực: nông lâm nghiệp, khách sạn- du lịch và công nghiệp nhe với tỷ trọng tương ứng là 78%, 10% và 6%. Cơ cấu vốn đầu tư chủ yếu ở 3 lĩnh vực khách sạn- du lịch, nông lâm nghiệp và công nghiệp nhẹ với tỷ trọng tương ứng là 83%, 14% và 2%. Trong đó ngành du lịch chỉ có 1 dự án khu nghỉ mát Đà Lạt Dankia với tổng vốn đầu tư 706 triệu USD, giai đoạn 1 dự kiến triển khai 18,6 triệu USD, hiện nay chưa triển khai.


Sản phẩm của các doanh nghiệp FDI trên địa bàn là: chế biến tinh bột sắn, cà phê, mía đường. 

Khu vực FDI ngày càng có những đóng góp quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế đất nước nói chung và của mỗi vùng nói riêng, trong đó có Tây Nguyên. Việc thu hút đầu tư nước ngoài vào Tây Nguyên có tác động tích cực tới cơ cấu đầu tư ngày càng chuyển biến theo chiều hướng tích cực, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước của vùng. Bên cạnh việc bổ sung nguồn vốn, tạo việc làm, góp phần tăng trưởng kinh tế, một trong những đặc điểm quan trọng của dòng vốn FDI là đã góp phần chuyển giao công nghệ và kỹ năng quản lý tiên tiến, do vậy, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá và dịch vụ, mở rộng thị trường xuất khẩu, hướng tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng theo hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá.

2.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội vùng 


2.2.1. Tăng trưởng kinh tế


Mức tăng GDP bình quân năm của thời kỳ 1996-2000 đạt 12,5%, bằng 1,78 lần so với mức trung bình của cả nước; trong đó mức trung bình của nông lâm nghiệp 12%, vượt xa mục tiêu quy hoạch (6-7%); của dịch vụ 9% mới bằng 53% so với mục tiêu quy hoạch (15-17%). Năm 2004, GDP của toàn vùng gấp 2,5 lần so với năm 1990; mức tăng GDP bình quân thời kỳ 2001-2004 đạt 7,7%. Tỷ trọng nông lâm nghiệp trong GDP từ 66,7% năm 1990 đã giảm xuống còn 59,7% năm 2000 và 52,1% năm 2004. 


Bảng 19. Tăng trưởng kinh tế vùng Tây Nguyên


		Chỉ tiêu

		Thời kỳ 1996-2000

		Thời kỳ 2001-2004



		Tăng trưởng GDP

		12,50

		7,70



		Trong đó:
+ Nông lâm nghiệp

		12,00

		5,60



		
+ Công nghiệp-xây dựng

		14,00

		12,96



		
+ Dịch vụ

		9,00

		12,45





Nguồn: Vụ Tổng hợp, Tổng cục Thống kê, 2004


Tăng trưởng kinh tế vùng Tây Nguyên
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Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh, năm 1990 đạt 124 triệu USD, đến năm 2004 đạt trên 400 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu bình quân đầu người năm 2004 đạt khoảng gần 100 USD/người (của cả nước là 150 USD/người). Mức GDP bình quân đầu người tăng đáng kể, từ 80 USD năm 1991 lên hơn 270 USD vào năm 2000 và 337 USD năm 2004, dự kiến năm 2005 khoảng 382,5USD.


- Cơ cấu kinh tế tuy có chiều hướng chuyển sang sản xuất hàng hoá nhưng còn chậm và thiếu vững chắc


Bảng 20. Động thái cơ cấu GDP, đơn vị: %


		Cơ cấu GDP

		Tây Nguyên

		Cả nước



		

		1990

		2000

		2005

		1990

		2000

		2005



		Tổng số

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0



		- Công nghiệp, xây dựng

		11,7

		12,8

		16,0

		22,7

		36,1

		40,5



		- Nông lâm ngư nghiệp

		66,7

		59,7

		52,1

		38,7

		30,0

		27,0



		- Dịch vụ

		21,6

		27,5

		31,9

		38,6

		33,9

		32,5





Nguồn: Niên giám thống kê-TCTK và xử lý của nhóm nghiên cứu đề tài


Trong cơ cấu kinh tế đã hình thành được một số sản phẩm quan trọng. Tuy nhiên, phần lớn các sản phẩm đó lại có sức cạnh tranh kém trên thị trường quốc tế. Đồng thời Tây Nguyên cũng chưa có sản phẩm công nghiệp nào đáng kể.


2.2.2. Chuyển dịch cơ cấu trong các ngành và lĩnh vực


2.2.2.1. Sản xuất nông nghiệp


Sản xuất nông nghiệp có chuyển biến mạnh, hình thành những vùng sản xuất tập trung cây công nghiệp cà phê, cao su, mía, chè, dâu tằm, điều, bông,...tạo tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế hàng hoá quy mô lớn gắn với công nghiệp chế biến; cải thiện đời sống cho bộ phận đông đảo dân cư là nông dân. 


Năm 2000 diện tích cây lương thực có hạt đạt 263,5 nghìn ha, sản lượng đạt 917 nghìn tấn, gấp 1,4 lần so với năm 1990. Đến năm 2004, diện tích tăng lên 377,1 nghìn ha và sản lượng là 1433,5 nghìn tấn. 


Các cây công nghiệp dài ngày được phát triển trở thành những cây trồng chủ yếu của vùng. Đó là các cây cà phê, hồ tiêu, chè, cao su, điều, bông...Cà phê của Tây Nguyên so với cả nước chiếm khoảng 84,6% về diện tích và 90% về sản lượng. Diện tích cà phê đã tăng từ 81.737 ha năm 1990 lên 356.548 ha năm 1999, và năm 2000 đạt 789 nghìn ha, năm 2003 là 477,6 nghìn ha, năm 2004 còn khoảng 446,06 nghìn ha. Sản lượng cà phê từ 48.260 tấn năm 1991 lên 384.535 tấn năm 1999; 672,8 nghìn tấn năm 2000 và trên 7000 nghìn tấn năm 2004. Do sự phát triển ồ ạt vượt quá 2 lần so với mục tiêu quy hoạch nên có tình trạng nhiều nơi đã phát triển cà phê tự phát làm xâm hại đến môi trường sinh thái, gặp phải khó khăn về nguồn nước tưới, cà phê bị hạn đã chết hàng vạn ha. Từ năm 2001-2003 thị trường cà phê có biến động phức tạp, có lúc không thuận, đặc biệt là giá cả nên sản xuất cà phê ở Tây Nguyên gặp nhiều khó khăn. Đến nay, giá cà phê đang đi dần vào ổn định nên sản xuất cà phê đỡ khó khăn hơn.


Diện tích cao su có 95,8 nghìn ha gấp 3,2 lần; diện tích chè gấp 1,55 lần, diện tích mía gấp 5,3 lần. Sản lượng mủ cao su từ 8.000 tấn/năm 1991 lên 23.100 tấn/năm 2004. Cây cao su đang gặp phải khó khăn chủ yếu vì thị trường hẹp và giá xuất khẩu thấp, ít có dấu hiệu tăng lên.


Diện tích chè trong hơn 10 năm qua đã tăng từ 13.834 ha năm 1990 lên 26.600 ha năm 2004. Sản lượng búp tươi tăng từ 40.322 tấn năm 1991 lên 143,5 nghìn tấn năm 2003, chiếm khoảng 30% sản lượng chè cả nước.


Cây dâu tằm, năm 1990 có 5.499 ha, năm 1995 có 9.915 ha, đến năm 2000 còn khoảng 4 nghìn ha và đạt 300 tấn tơ. Năm 2004 tăng lên 9,2 nghìn ha và 64 nghìn tấn


Cây bông, diện tích tăng nhanh trong mấy năm gần đây. Năm 1990 toàn vùng mới có 12 ha thì đến năm 2004 đã tăng lên 16.068 ha, sản lượng đạt 18.000 tấn, chiếm 56% về diện tích và 70% về sản lượng cả nước. 


Cây điều, diện tích đã tăng từ 3.870 ha năm 1990 lên 21 nghìn ha năm 2000 (gấp 5,56 lần) và 37,4 nghìn ha năm 2004, sản lượng từ 1800 tấn lên 7.000 tấn (gần 4 lần) và 13,3 nghìn tấn.


Cây hồ tiêu, diện tích tăng từ 1.230 ha năm 1990 lên 12 nghìn ha năm 2004 và sản phẩm tăng từ 1.000 tấn lên 17 nghìn tấn.


Cây ăn quả, rau và hoa, sản xuất tăng nhanh, khối lượng sản phẩm xuất khẩu còn thấp (mới được khoảng 12-15% sản lượng). 


Tây Nguyên có thế mạnh về phát triển chăn nuôi đại gia súc. Đàn trâu, bò, lợn có tốc độ tăng bình quân từ 4,5 đến 5%/năm. Năm 2004 toàn vùng có 551 nghìn con bò, trong đó có 6 nghìn bò sữa; 73,7 nghìn con trâu; thế mạnh về chăn nuôi bò thịt và bò sữa chưa được phát huy có hiệu quả. 


- Tây Nguyên có diện tích các ao hồ tự nhiên có khả năng nuôi trồng thuỷ sản là 34.162 ha với các hồ lớn như hồ Lăk (750 ha), hồ Tây (400ha) ở huyện Đăk Mil, Đăk Nông, hồ thuỷ điện Đa Nhim ở huyện Đơn Dương, hồ Suối Vàng tỉnh Lâm Đồng. Hồ thuỷ điện Yaly 6500 ha ở Kon Tum và nhiều ao hồ khác và khả năng phát triển nuôi cá ở các ao hồ do dân tự đào. Tuy nhiên, những năm qua mới chỉ có 10230 ha được khai thác để nuôi trồng thuỷ sản, chiếm 29,3% diện tích mặt nước có khả năng nuôi trồng thuỷ sản với sản lượng là 6273 tấn. 


- Phát triển trang trại. Năm 2004, Tây Nguyên có 5.977 trang trại, trong đó Đăk Lăk 3.986 và Gia Lai 1.439 trang trại. Quy mô của trang trại tương đối lớn, trung bình 5,1 ha đất nông nghiệp, có trang trại 50- 60 ha. Giá trị sản phẩm của một trang trại đạt tới 100- 200 triệu đồng, bình quân 146 triệu đồng/trang trại (Đăk Lăk) và 80 triệu đồng/trang trại (Gia Lai). Các trang trại đã hội nhập và sản xuất hàng hoá nhưng hiện tại đang gặp khó khăn về vốn và tiêu thụ sản phẩm.

2.2.2.2. Sản xuất lâm nghiệp và định canh định cư


Lâm nghiệp có bước chuyển hướng quan trọng từ khai thác gỗ rừng tự nhiên là chính sang trồng mới, khoanh nuôi, giao khoán, bảo vệ rừng, kết hợp với khai thác lâm sản có mức độ. Diện tích đất có rừng năm 2004 là 2,99 triệu ha, đạt tỷ lệ che phủ khoảng 54%. Giao khoán rừng được 1,547 triệu ha, trong đó khoảng 922 nghìn ha do các lâm trường quốc doanh quản lý và khoảng 625 nghìn ha rừng do hộ gia đình và các tổ chức kinh tế khác đảm nhiệm. Khoanh nuôi tái sinh 26.300 ha, trồng mới khoảng 1 vạn ha.


Các chính sách khoán quản rừng, chương trình 327, chương trình trồng 5 triệu ha rừng, chương trình định canh định cư, chương trình phát triển các xã đặc biệt khó khăn,... đã tạo điều kiện cho lâm nghiệp có những chuyển biến quan trọng.


Từ 1993 đến 1998, thực hiện chương trình 327, diện tích rừng của Tây Nguyên đã giao khoán được 1,547 triệu ha, trong đó khoảng 922 nghìn ha do các lâm trường quốc doanh quản lý và 550- 600 nghìn ha rừng do hộ gia đình và các tổ chức kinh tế khác đảm nhiệm. 


Từ năm 1999, thực hiện chương trình 5 triệu ha rừng, trồng 2.400 ha rừng, chăm sóc 8.000 ha, khoán quản bảo vệ 200.000 ha, khoanh nuôi tái sinh và trồng bổ sung 14.000 ha. Chính sách đóng cửa rừng, cấm xuất khẩu gỗ nguyên liệu và bán thành phẩm thực sự đã có hiệu lực, làm giảm lượng đáng kể gỗ khai thác hàng năm từ 80 vạn mP3P gỗ vào những năm 90-91 xuống còn 12,4 vạn mP3P năm 2000 -2004.


 Các chính sách thực hiện định canh định cư. Những chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ như Nghị quyết 22/TW về phát triển kinh tế- xã hội miền núi, Quyết định 72/CP của Chính phủ, Quyết định 327TTg, Chỉ thị 556 điều chỉnh chương trình 327, Chỉ thị 393/TTg, Quyết định 656/TTg và 184/TTg về định canh định cư và phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên ...đã có tác động và đem lại nhiều kết quả trong công tác định canh định cư vùng Tây Nguyên. 


Trong thời kỳ 1995-2000, đặc biệt từ năm 2001 đến nay, trên vùng đã hoàn thành cơ bản công tác định canh định cư ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng cũ, vùng biên giới cho 60 ngàn hộ, 30 vạn người. Các địa phương đã quy hoạch, xây dựng 80 dự án định canh định cư, 22 dự án ổn định đời sống cho dân di cư tự do, 10 dự án tiếp nhận dân kinh tế mới. Theo báo cáo của các tỉnh Tây Nguyên đã định canh định cư được 141.435 hộ với 790.126 nhân khẩu, trong đó đã ổn định đời sống cho khoảng 70% số hộ, số hộ còn khó khăn chiếm khoảng 30%; Số đang được thực hiện dự án là 82.580 hộ với 438.591 nhân khẩu; hiện vẫn còn 75.463 hộ với 428.906 khẩu chưa có dự án định canh định cư.


2.2.2.3. Sản xuất công nghiệp 


Ngành công nghiệp tuy chưa phát triển mạnh nhưng đã có nhiều thay đổi cả về quy mô và chất lượng sản xuất, đã xuất hiện một số ngành công nghiệp mới góp phần làm thay đổi bộ mặt của Tây Nguyên, nổi bật là công nghiệp thuỷ điện, chế biến nông lâm sản, may,... Hơn 15 năm qua trên địa bàn Tây Nguyên đã phát triển thêm được 43 xí nghiệp công nghiệp quốc doanh gồm; 4 nhà máy đường với tổng công suất 4.000 tấn mía/ngày (mới phát huy được khoảng 45% công suất); 5 nhà máy chế biến cao su với tổng công suất 23.500 tấn (mới phát huy được 61% công suất); 9 nhà máy chế biến cà phê hạt với tổng công suất 12,3 vạn tấn, phát huy khoảng 80% công suất, là loại công nghiệp phát huy công suất cao nhất ở Tây Nguyên hiện nay; 3 nhà máy chế biến chè quốc doanh lớn ở Lâm Đồng và Gia Lai với tổng công suất 75 ngàn tấn (mới phát huy được khoảng 67% công suất); Các nhà máy ươm tơ, dệt lụa với công suất 795 tấn tơ và 2 triệu mét lụa, sản xuất được 350 tấn tơ và dệt 240 ngàn mét lụa; 14 xí nghiệp chế biến gỗ của quốc doanh, với tổng công suất là 64.640 mP3P sản phẩm/năm (mới phát huy 33,6% công suất); 2 nhà máy xi măng có tổng công suất 97.000 tấn; Nhà máy thuỷ điện Yali công suất 720 MW hoàn thành trong năm 2001, hiện đang xây dựng nhà máy thủy điện Sesan 3...


Theo thống kê, đến hết năm 2004 vùng Tây Nguyên có 21.731 cơ sở sản xuất công nghiệp (tăng so với năm 1995 là 6.591 cơ sở), chiếm 3,17% số cơ sở sản xuất công nghiệp của cả nước, trong đó có 21.715 cơ sở sản xuất công nghiệp trong nước, 16 cơ sở sản xuất công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 56 cơ sở công nghiệp Nhà nước.


Bảng 21. Số cơ sở sản xuất công nghiệp vùng Tây Nguyên thời kỳ 1995- 2004


Đơn vị: cơ sở


		Hạng mục

		Toàn vùng

		Kon Tum

		Gia Lai

		§¨k L¨k + §¨k Nông

		Lâm Đồng



		

		1995

		2004

		1995

		2004

		1995

		2004

		1995

		2004

		1995

		2004



		Tổng số

		15.140

		21.731

		1.279

		1.946

		3.098

		6.050

		4.691

		7.292

		6.072

		6.443



		- Số cơ sở CN khu vực kinh tế trong nước

		15.133

		21.715

		1.279

		1.946

		3.097

		6.048

		4.691

		7.291

		6.066

		6.430



		- Số cơ sở CN khu vực đầu tư nước ngoài

		7

		16

		-

		-

		1

		2

		-

		2

		6

		13



		- Số doanh nghiệp công nghiệp nhà nước

		63

		56

		6

		8

		17

		9

		17

		16

		23

		23



		 Tr.đó: Do TW quản lý

		12

		19

		0

		1

		4

		2

		6

		6

		8

		10



		 Địa phương quản lý

		15.121

		21.696

		1.279

		1.945

		3.093

		6.046

		4.691

		7.285

		6.058

		6.420





Nguồn: Tổng cục Thống kê, năm 2004


Các cơ sở sản xuất công nghiệp ở vùng Tây Nguyên chủ yếu là công nghiệp vừa và nhỏ do địa phương quản lý. Số cơ sở công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu là chế biến nông lâm sản với quy mô vừa và nhỏ, số vốn không lớn.


Nhịp độ phát triển công nghiệp bình quân năm thời kỳ 1990 - 1995 đạt 16%, thời kỳ 1996-2000 khoảng 14,9% và thời kỳ 2001-2005 dự kiến đạt khoảng 14%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng năm 2004 là 2.485 tỷ đồng (tính theo giá cố định năm 1994), bằng 1,2% giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước, tăng 1,8 lần so với năm 1995. Đây là vùng có giá trị sản xuất công nghiệp thấp nhất của nước ta. Giá trị sản xuất công nghiệp của khu vực kinh tế trong nước chiếm 95,2% giá trị sản xuất công nghiệp; giá trị sản xuất công nghiệp địa phương chiếm khoảng 84% giá trị sản xuất công nghiệp của vùng. Như vậy giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Tây Nguyên chủ yếu là giá trị sản xuất ngành công nghiệp trong nước và là của địa phương.


Bảng 22. Giá trị sản xuất công nghiệp vùng Tây Nguyên thời kỳ 1995- 2004 


Đơn vị: tỷ đồng


		Tỉnh

		Tổng số

		Giá trị công nghiệp


Trung ương

		Giá trị công nghiệp


địa phương



		

		1995

		2004

		1995

		2004

		1995

		2004



		Toàn vùng

		1.414,2

		2.485,2

		419,5

		628,0

		994,7

		1857,2



		Kon Tum

		152,1

		202,8

		52,6

		40,7

		99,5

		162,1



		Gia Lai

		287,9

		467,2

		78,2

		101,2

		209,7

		366,0



		§¨k L¨k

		359,9

		815,0

		85,9

		219,7

		274,0

		595,3



		Lâm Đồng

		614,3

		1.000,2

		202,8

		266,4

		411,5

		733,8





Nguồn: Tổng cục Thống kê 2000, 2004 và xử lý của nhóm chuyên gia.


Đến năm 2004, trong cơ cấu công nghiệp vùng: công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản đạt 26,5%; công nghiệp thực phẩm đạt 24,4% và sản xuất vật liệu xây dựng đạt 13,41%; ngành cơ khí đạt 14,7% chủ yếu phục vụ cho sửa chữ và sản xuất nông cụ phục vụ cho sản xuất nông lâm nghiệp, tiêu dùng trong vùng. Công nghiệp chế biến nông lâm sản thực phẩm có chiều hướng phát triển khá chủ yếu có thị trường và do mùa màng nông nghiệp bội thu như chế biến cà phê, cao su, tơ tằm, đường và sắn... Song việc đáng quan tâm là phải nghiên cứu mở rộng và nâng cao giá trị chế biến sản phẩm để có giá trị cao.


Bảng 23. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp của vùng Tây Nguyên


Đơn vị: %


		

		Tốc độ tăng bình quân của thời kỳ 


1991 - 1995

		Tốc độ tăng bình quân của thời kỳ


1996 - 2000

		DK Tốc độ tăng b/quân của 


thời kỳ


2001 - 2005



		Toàn ngành công nghiệp

		16,1

		14,9

		14,0



		Phân ra: 

		

		

		



		
- QD trung ương

		32,5

		6,1

		7,2



		
- QD địa phương

		3,6

		10,6

		9,1



		
- Ngoài quốc doanh

		19,0

		8,6

		11,0



		
- Khu vực ĐTNN

		...

		72,0

		51,0





Nguồn: Vụ Tổng hợp, Tổng cục Thống kê, 2004


Do chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần, tỷ lệ công nghiệp ngoài quốc doanh tăng từ 50,24% năm 1990 lên 57% năm 1995 và khoảng 60% năm 2005. Từ năm 1995 đến nay có thêm một số xí nghiệp công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và chiếm khoảng 10,5%.


Bảng 24. Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế 


Đơn vị: %


		

		1990

		1995

		2002

		2005



		Giá trị sản xuất công nghiệp

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0



		- Công nghiệp QD trung ương

		5,6

		8,7

		6,9

		7,2



		- Công nghiệp QD địa phương

		44,2

		26,3

		24,2

		23,5



		- Công nghiệp ngoài quốc doanh

		50,2

		57,2

		58,4

		60,1



		- Khu vực có vốn ĐTNN

		...

		7,8

		10,5

		11,2





Nguồn: Vụ Tổng hợp, Tổng cục Thống kê, 2004


Nhìn chung, xu thế phát triển các ngành công nghiệp vùng Tây Nguyên đã đi theo hướng khai thác lợi thế của vùng: vị trí địa lý, tiềm năng nguồn nhân lực và tài nguyên. Tuy nhiên, công nghiệp vùng Tây Nguyên còn gặp nhiều khó khăn phức tạp, tính cạnh tranh yếu, thiếu năng động, quy trình công nghệ của các nhà máy xí nghiệp phần lớn còn lạc hậu.


2.2.2.4- Khu vực các ngành dịch vụ


Thời kỳ 1996- 2004, giá trị ngành dịch vụ tăng bình quân hàng năm 8,0%, tổng mức bán lẻ hàng hoá dịch vụ tăng 10,5%. Khu vực kinh tế dịch vụ với các hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, du lịch và dịch vụ sản xuất, tiêu dùng được phát triển.


- Trong lĩnh vực thương mại, thành phần kinh tế Nhà nước chi phối bán buôn những hàng hóa, vật tư chiến lược phục vụ nền kinh tế và đời sống như: sắt thép, xi măng, xăng dầu, phân bón,... đáp ứng một phần nhu cầu xã hội và góp phần ổn định thị trường. Công tác cung cấp hàng hóa cho dân cư đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người được đáp ứng tốt. 


- Kim ngạch xuất khẩu đạt 382,2 triệu USD năm 2004, trong đó xuất khẩu trực tiếp chiếm 98,3%. Trong cơ cấu hàng xuất khẩu, mặt hàng xuất khẩu đã qua chế biến, hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp có tỷ trọng lớn nhất và tăng đều qua các năm; hàng nông sản có trị giá xuất khẩu đứng thứ hai, số lượng tăng nhanh nhưng trị giá xuất khẩu không ổn định. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là cà phê nhân, dệt, may mặc, tơ, chè, thiếc,...


Bảng 25. Một số chỉ tiêu về xuất, nhập khẩu của vùng Tây Nguyên


		Chỉ tiêu

		Đơn vị

		Tây Nguyên



		

		

		2000

		2004



		1. Tổng giá trị XNK

		1000 $

		413.370,8

		382.191,9



		- Xuất khẩu

		"

		355.355,8

		320.453,9



		Tỷ lệ

		%

		85,97

		83,85



		- Nhập khẩu

		1000 $

		58.015

		61.738



		Tỷ lệ

		%

		14,03

		16,15



		2. Giá trị XNK/người

		1000 $

		0,098

		0,083





Nguồn: Vụ Tổng hợp, Tổng cục Thống kê, 2004


Tổng giá trị nhập khẩu đạt 61,7 triệu USD năm 2004. Trong cơ cấu hàng nhập khẩu, hàng máy móc, thiết bị: 50%; phân bón: 40%; nguyên vật liệu: 10%. Thị trường nhập khẩu phần lớn cũng là thị trường mà tỉnh xuất khẩu hàng hóa.


- Lĩnh vực du lịch


Tây Nguyên có tiềm năng lớn về du lịch nhờ các nét đặc thù của cảnh quan tự nhiên Tây Nguyên và các truyền thống văn hoá dân tộc lâu đời, tạo nên một sắc thái độc đáo.


Trước hết, Tây Nguyên có các khu bảo tồn thiên nhiên, còn giữ lại các nét đặc thù của các thảm thực vật nhiệt đới nguyên sinh, trong đó còn tồn tại nhiều loại động vật quý hiếm như trâu rừng, bò xám, bò benteng, bò tót, voi, hươu cà toong, hương vàng, hổ, chó rừng, voọc, công, gà lôi, gấu, sóc bay, cầy hương, bò tót, voi, nai, bò rừng, cá sấu, khỉ... Đó là những đối tượng có thể tham quan du lịch.


Tây Nguyên còn là nơi có các phong cảnh tự nhiên hấp dẫn với các thác nước trên các sông Krông Ana: Đray Sáp, Trinh Nữ, Đray Hlinh (Đăk Lắk), tháp Cam ly (Lâm Đồng), hồ nước tự nhiên và nhân tạo như Lắk (Đăk Lắk), Biển Hồ (Gia Lai), hồ Than thở (Đà Lạt, Lâm Đồng). Đặc biệt vùng Đà Lạt có khí hậu đặc thù mát mẻ quanh năm, rất thuận lợi cho việc phát triển du lịch và nghỉ dưỡng.


Tây Nguyên còn phát hiện nhiều nguồn nước khoáng như Kon Du, Ngọc Tụ... (Gia Lai, Kon Tum), Đắc Min (Đăk Lắk). Đây là những nơi có khả năng xây dựng các khu nghỉ dưỡng, chữa bệnh.
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Vườn du lịch
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Hồ Than thở, Đà Lạt
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Thác Trinh Nữ - điểm du lịch hấp dẫn tại Đắc Lắc


Khó khăn của ngành du lịch là vị trí các điểm du lịch phân tán, cự ly giữa các điểm du lịch hấp dẫn trong vùng phải đi mất nhiều giờ, điều này gây nên sự mệt mỏi cho du khách, đặc biệt là trong cá tháng nắng nóng, mùa khô kéo dài, đất đai trở nên khô nẻ, cảnh quan ở nhiều vùng đơn điệu, ít hấp dẫn.


Về thu hút khách du lịch


Trong những năm qua, du lịch Tây Nguyên đã có những bước phát triển khá, góp phần đáng kể vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế-xã hội của vùng. Nhịp độ tăng trưởng bình quân năm về khách du lịch tăng khoảng 12% và năm 2004 đạt khoảng 1,4 triệu khách, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 10%.


Khách du lịch quốc tế đến 5 tỉnh chủ yếu là đi đường bộ, một số ít đi đường hàng không qua sân bay Plâyku, Buôn Ma Thuột, Liên Khương. Mục đích chủ yếu là khách đi tham quan kết hợp nghiên cứu khoa học, lễ hội ở Tây Nguyên. Khách du lịch quốc tế thường đi nghỉ rất ngắn ngày. Ngày khách lưu trú trung bình hiện tại có xu hướng giảm đi (trung bình khoảng 2- 3 ngày).


Khách du lịch nội địa năm 2004 tăng gần 10,3 lần so với năm 1992. Chủ yếu là khách đến Lâm Đồng, Đăk Lắk, Gia Lai, đi theo tuyến du lịch tham quan Tây Nguyên.


Bảng 26. Hiện trạng khách du lịch đến Tây Nguyên


Đơn vị: người


		TT

		Tỉnh,


Thành phố

		Hạng mục

		1992

		1993

		2002

		2004



		1

		§¨k L¾k


và Đăk Nông

		Khách quốc tế


Khách nội địa

		190


35.260

		1.735


52.301

		7.230


153.482

		7.121


169.213



		2

		Gia Lai

		Khách quốc tế


Khách nội địa

		50


40.950

		622


18.039

		12.900


50.000

		10.750


56.000



		3

		Kon Tum

		Khách quốc tế


Khách nội địa

		-


-

		90


360

		3.500


17.800

		1.800


19.700



		4

		Lâm Đồng

		Khách quốc tế


Khách nội địa

		9.360


59.718

		16.176


32.752

		126.500


860.000

		122.536


1155.207



		

		Toàn vùng

		Khách quốc tế


Khách nội địa

		9.840


135.928

		18.623


103.452

		150.130


1.081.280

		142.207


1.400.120





Nguồn: Vụ Tổng hợp Tổng cục Thống kê, 2004


Doanh thu xã hội từ du lịch tăng bình quân khoảng 14%/năm. Doanh thu từ du lịch của vùng năm 1990 đạt trên 37 tỷ đồng tăng lên 550,7 tỷ đồng năm 2004. Năm 2003 so với các vùng lân cận doanh thu từ du lịch của các tỉnh vùng Tây Nguyên đứng vào hàng cuối cùng và chỉ chiếm 21% trên số doanh thu của cả vùng Nam Trung Bộ.


Những năm trước đây, các tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông, Gia Lai, Kon Tum, bằng nguồn vốn của địa phương đã đầu tư xây dựng một số khách sạn với đủ tiêu chuẩn để đón khách quốc tế như khách sạn Tây Nguyên, khách sạn Thắng Lợi (Buôn Ma Thuột), khách sạn Plâycu (Gia Lai) được nâng cấp, khách sạn Đắk Bla (Kon Tum). Lâm Đồng là tỉnh có điều kiện khí hậu thuận lợi cho phát triển du lịch, trong những năm qua đã có nhiều dự án đầu tư xây dựng khách sạn lớn ở trong tỉnh như khách sạn Palace, .... Ngoài hệ thống khách sạn liên doanh với nước ngoài, tỉnh và các thành phần kinh tế trong tỉnh đã đầu tư xây dựng, nâng cấp nhiều nhà nghỉ và khách sạn.


Tính đến năm 2004, vùng Tây Nguyên có 5.660 phòng khách sạn, nhà nghỉ (Đăk Lắk 1.320 phòng, Gia Lai 720 phòng, Kon Tum 370 phòng, Lâm Đồng 3.250 phòng), trong đó có 1.447 phòng quốc tế (Đắk Lắc 250 phòng, Gia Lai 175 phòng, Kon Tum 82 phòng, Lâm Đồng 920 phòng).


Bảng 27. Hiện trạng cơ sở lưu trú của các tỉnh Tây Nguyên


Đơn vị: phòng


		TT

		Tỉnh

		Năm 1992

		Năm 1993

		Năm 2004



		

		

		Tổng số phòng

		Phòng quốc tế

		Tổng số phòng

		Phòng quốc tế

		Tổng số phòng

		Phòng quốc tế



		1

		§¾kL¾k,


Đắk Nông

		53

		20

		78

		20

		1.320

		250



		2

		Gia Lai

		161

		7

		248

		14

		720

		175



		3

		Kon Tum

		30

		-

		30

		-

		370

		82



		4

		Lâm Đồng

		662

		152

		545

		160

		3.250

		920



		

		Toàn vùng

		906

		179

		901

		194

		5.660

		1.447





Nguồn: Viện nghiên cứu phát triển du lịch, năm 2004


Ngành du lịch Tây Nguyên tuy đã có phát triển nhưng còn nhỏ bé về quy mô, số lượng khách và doanh thu. Cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành còn thiếu và lạc hậu, chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác du lịch nhìn chung còn thấp: trình độ ngoại ngữ kém, kỹ thuật yếu, nhiều cán bộ, công nhân viên trong ngành du lịch chưa được qua các lớp đào tạo về nghiệp vụ du lịch, chưa thực sự thích ứng được với cơ chế thị trường về phong cách và kiến thích kinh doanh. 


2.2.3. Thực trạng phát triển các lĩnh vực xã hội


2.2.3.1. Giáo dục và đào tạo 


Phát triển giáo dục-đào tạo, nâng cao dân trí và trình độ chuyên môn kỹ thuật cho người lao động Tây Nguyên có ỹ nghĩa quyết định trực tiếp đến phát triển bền vững của vùng. Bởi vì, điều này không chỉ tạo ra nền tảng trí tuệ, kỹ năng lao động, mà còn là quá trình nâng cao nhận thức, giáo dục kiến thức và biện pháp để mọi người dân tham gia tích cực vào việc khai thác tài nguyên một cách có ý thức, hiệu quả, bảo vệ môi trường một cách tự giác và qua đó đảm bảo phát triển vùng bền vững.


Mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông từ bậc mầm non đến trung học phổ thông phát triển khá rộng khắp, thu hút ngày càng nhiều trẻ em, đặc biệt là trẻ em các dân tộc thiểu số đến trường, tỷ lệ nhập học tăng liên tục và đạt mức khá cao. Các trường dân tộc nội trú được thành lập ở cấp tỉnh, huyện thu hút số lượng khá lớn học sinh các dân tộc thiểu số. Đến năm 2004, toàn vùng có 1670 trường phổ thông, trong đó 945 trường tiểu học, 472 THCS, 68 trường THPT, 136 trường PTCS, 49 trường trung học, số học sinh phổ thông với 1,2 triệu học sinh, 47,1 nghìn giáo viên. Tính bình quân trên 1 vạn dân vào năm 2000 có 3638 học sinh và 154 giáo viên, năm 2004 là 4250 học sinh và 176 giáo viên.


Đào tạo đại học-cao đẳng được hình thành và phát triển. Trong vùng có hai trường đại học với quy mô khá lớn là Đại học Tây Nguyên có chức năng như một Đại học vùng và Đại học Đà Lạt. Đồng thời, trên địa bàn các tỉnh trong vùng còn có 4 trường cao đẳng (chủ yếu là cao đẳng sư phạm) và 12 trường trung học chuyên nghiệp với 7.836 học sinh. Tổng số sinh viên đại học cao đẳng năm 2004 có 24.485 người, với 55 sinh viên trên 10.000 dân (trung bình cả nước là 114 sinh viên/10.000 dân). Những cơ sở đào tạo này là nơi đào tạo cán bộ chuyên môn chủ yếu thuộc các ngành nghề phục vụ nhu cầu đời sống, dân sinh, trực tiếp tác động vào quá trình phát triển nguồn nhân lực và phát triển KT-XH trong vùng: sư phạm, nông-lâm nghiệp, y học... 


Đào tạo nghề bước đầu được hình thành và phát triển, song còn nhiều hạn chế do màng lưới cơ sở đào tạo còn mỏng, trang bị kỹ thuật cho việc đào tạo thiếu và lạc hậu, thiếu nhiều ngành nghề đào tạo và chất lượng đào tạo còn chưa cao. 


Cùng với nhiều tiến bộ đáng kể về phát triển giáo dục-đào tạo, song vẫn còn tồn tại nhiều bất cập là nguy cơ đe doạ đến sự phát triển bền vững về KT-XH, phát triển nguồn nhân lực của vùng nói chung và lĩnh vực giáo dục-đào tạo nói riêng:


- Tỷ lệ nhập học thấp. Tỷ lệ nhập học ở cấp mẫu giáo chỉ đạt 33%, bằng 2/3 mức trung bình của cả nước (khoảng 46,4%). Đặc biệt, tỷ lệ đi học mẫu giáo của trẻ em các dân tộc thiểu số rất thấp, làm hạn chế khả năng tiếp thu kiến thức và khiến các cháu gặp rất nhiều khó khăn khi bắt đầu vào học lớp 1 là nguyên nhân tỷ lệ bỏ học cao và ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng học tập của những năm học tiếp theo. Tỷ lệ nhập học của các cấp học phổ thông nhìn chung thấp nhiều so với mức trung bình cả nước (tỷ lệ nhập học đúng tuổi của cấp tiểu học là 82,3%, thấp nhất so với các vùng, của cấp THCS là 43,7%, thấp nhất so với các vùng, của cấp trung học phổ thông là 78%, cũng thấp nhất so với các vùng);


- Tỷ lệ lưu ban và bỏ học cao (ở cấp tiểu học tỷ lệ lưu ban là 5,86%, tỷ lệ bỏ học là 7,0-8,0%; ở cấp Tiểu học cơ sở tỷ lệ lưu ban là 3,19%, tỷ lệ bỏ học là 11,0-12,0%, ở cấp trung học phổ thông tỷ lệ lưu ban là 9,0-10,0%- đều ở mức cao nhất nhì trong số các vùng) đang và sẽ ảnh hướng xấu đến chất lượng nguồn nhân lực của vùng. Trong vùng vẫn còn tới 43,55% số trẻ em trong độ tuổi 11 chưa tốt nghiệp cấp tiểu học; mới chỉ có 57,97% trẻ em trong độ tuổi 11-17 đang đi học các cấp THCS và THPT, vẫn còn tới 42,03% trong nhóm tuổi này ở ngoài nhà trường.  

- Khả năng tiếp cận đến giáo dục thấp: Chỉ có 70% số xã có trường THCS. Tình trạng thiếu lớp học rất trầm trọng. Cấp tiểu học có 1,9 lớp/1phòng học, cấp THCS có 2,5 lớp/1 phòng học, tức là tình trạng học 3 ca còn rất phổ biến. Do nhiều xã chưa có trường THCS, mặc dù mỗi xã đều có trường tiểu học, song do diện tích rộng, dân cư phân tán, nên khoảng cách từ nhà đến trường lớn (3 Km) gây khó khăn cho trẻ em trong việc đến trường, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ nhập học thấp, tỷ lệ bỏ học cao. 


- Chất lượng cơ sở vật chất-kỹ thuật của trường, lớp học thấp (có đến 25% số phòng học của các trường tiểu học và 52% số phòng học của các trường ghép tiểu học+THCS thuộc loại chất lượng kém, tỷ lệ trường có phòng thí nghiệm, thư viện rất thấp...), thiếu giáo viên khá trầm trọng (ở cấp tiểu học có gần 1 giáo viên/lớp học trong khi định mức là 1,25; ở cấp THCS chỉ có 1,29 giáo viên/lớp, trong khi định mức là 1,75 giáo viên/lớp), tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn thấp (cấp tiểu học là 35,7%, cấp THCS là 78,5%, các trường ghép là 54,2%) vừa gây khó khăn cho việc thu hút trẻ em đến trường, nâng cao trình độ học vấn, vừa hạn chế việc nâng cao chất lượng giáo dục. Kết quả là chênh lệch về trình độ học vấn của dân số Tây Nguyên với các vùng khác, đặc biệt là về chất lượng ngày càng lớn. Đồng thời, chênh lệch về trình độ học vấn và đào tạo giữa dân tộc Kinh và các dân tộc thiểu số trong vùng có nguy cơ ngày càng doãng ra, làm cho giáo dục-đào tạo chưa thực sự hỗ trợ một cách có hiệu quả trong việc xoá đói-giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số trong vùng. 


- Mạng lưới trường phổ thông dân tộc nội trú dành cho trẻ em đồng bào các dân tộc thiểu số được xây dựng đến cấp huyện, song quy mô nhỏ bé nên chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của các cháu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm cho tỷ lệ đi học của trẻ em giảm nhanh ở các lứa tuổi và bậc học cao hơn (trung học cơ sở trở lên). 


Như vậy, chất lượng trường, lớp học còn thấp kém, việc tiếp cận giáo dục-đào tạo của nhân dân còn nhiều khó khăn do thiếu cơ sở và khoảng cách từ nhà đến trường lớn, chất lượng thấp và sự hạn chế về trình độ học vấn của đồng bào các dân tộc đang là những trở ngại lớn đối với phát triển KT-XH trong vùng.


2.2.3.2. Phát triển y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân


Đối với vùng Tây Nguyên, phát triển sự nghiệp y tế-chăm sóc sức khoẻ nhân dân đảm bảo phát triển bền vững không chỉ thể hiện trong việc tăng cường thể lực cho người dân, mà quan trọng hơn đó là sự biểu hiện, phản ánh sự quan tâm và chính sách chăm sóc sức khoẻ của Nhà nước đối với người dân trong vùng. Chính vì vậy, trong 30 năm qua, Nhà nước đã rất quan tâm và chú trọng đầu tư xây dựng màng lưới cơ sở y tế và thực hiện nhiều chương trình mục tiêu về chăm sóc sức khoẻ nhân dân vùng Tây Nguyên. 


Màng lưới cơ sở y tế trong vùng được hình thành khá đồng bộ từ bệnh viện tỉnh, huyện cho đến các phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã/phường và các cơ sở y tế tư nhân. Màng lưới các cơ sở y tế phát triển tương đối rộng khắp. Tính đến năm 2004, toàn vùng có 692 cơ sở y tế từ tuyến tỉnh đến xã, bao gồm:


Toàn vùng có 16 cơ sở y tế cấp tỉnh với 2.565 giường bệnh, trong đó có 8 bệnh viện với 2.390 giường bệnh; 2 khu điều trị phong với 60 giường bệnh; 4 khu điều dưỡng với 150 giường bệnh và 2 cơ sở y tế khác với 35 giường bệnh. Tổng số giường bệnh/vạn dân là 19,3 giường, với 3,75 bác sĩ, đến năm 2004 là 17,94 giường và 4,3 bác sĩ.


Tuyến cơ sở với 670 cơ sở y tế tuyến cơ sở với 5.424 giường bệnh, trong đó có 49 bệnh viện huyện với 2.595 giường; 37 Phòng khám đa khoa khu vực với 400 giường; 1 Nhà hộ sinh khu vực với 30 giường và 583 Trạm y tế xã/phường với 2.399 giường bệnh. Toàn vùng vẫn còn 41 xã chưa có Trạm y tế xã, trong đó Gia Lai 26 xã, Đăk Lăk và Đăk Nông 10 xã và Lâm Đồng 5 xã.


Mặc dù nhiều xã có bác sỹ, song nhìn chung tỷ lệ này còn thấp: Tỷ lệ xã có bác sỹ là 52,7% (cả nước là 65,4%); tỷ lệ xã có y sỹ sản khoa hoặc nữ hộ sinh là 94,7% (cả nước là 93,1%). Tính trung bình trong vùng 1 trạm y tế xã phục vụ 7.482 dân, thấp hơn so với trung bình của cả nước (1 trạm phục vụ 7.745 dân) và 1 giường bệnh phục vụ 557 người, trong khi đó mức trung bình của cả nước là 447 người. 


Ngoài ra, còn có hệ thống y tế thôn bản và các phòng khám tư nhân. Số thôn, bản có nhân viên y tế hoạt động là 5.905, chiếm 87,7% tổng số thôn bản của vùng với tổng số nhân viên y tế thôn bản là 5.925 người. Như vậy, cho đến nay vẫn còn 726 thôn bản chưa có nhân viên y tế hoạt động. Thực trạng trang thiết bị ngành y tế vùng Tây Nguyên còn yếu kém, thu hẹp khả năng cung cấp và hạn chế chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho nhân dân trong vùng, nhất là các dịch vụ y tế tiến tiến, hiện đại chất lượng cao.


Cùng với chủ trương tập trung đầu tư xây dựng các cơ sở y tế trong vùng, Nhà nước đang thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người dân vùng Tây Nguyên trong việc khám chữa bệnh như cấp thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc thiểu số, cấp Thẻ BHYT cho người nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số, thực hiện các Chương trình mục tiêu về y tế về phòng chống bệnh sốt rét, bệnh phong, bệnh bướu cổ, suy dinh dưỡng trẻ em... Việc giáo dục, phố biến các kiến thức về sức khoẻ và phòng, chống bệnh tật, nhất là những bệnh điển hình, phổ biến trong vùng được đẩy mạnh thường xuyên.


Nhìn chung, nhờ các chính sách của nhà nước và sự tiến bộ về nhận thức, sự tham gia tích cực của người dân trong vùng vào các chương trình sức khoẻ, nhiều bệnh tật được đẩy lùi, tình trạng thể lực của nhân dân được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, Tây Nguyên hiện vẫn là vùng chứa đựng khá nhiều nguy cơ tiềm ẩn làm tổn hại đến sức khoẻ và thể lực của nhân dân trong vùng còn nhiều bất cập. 


Trong vùng còn có một số đặc điểm nổi bật về tình trạng bệnh tật của dân cư là: các bệnh lây nhiễm mang tính xã hội như bệnh sốt rét, lao, phong, HIV/AIDS, các bệnh truyền nhiễm, thiếu các chất vi lượng (70% thiếu sắt)... còn khá phổ biến và có nguy cơ tái diễn, lan rộng. Bệnh sốt rét hiện vẫn còn là bệnh phổ biến ở trong vùng đe doạ tình trạng thể lực và tính mạng của người dân. Tỷ lệ người mắc bệnh sốt rét tính trên 100.000 dân của Tây Nguyên là 869 người, còn mức trung bình của cả nước chỉ có 203 người. Số người mắc sốt rét của vùng chiếm đến 24,2% tổng số người mắc bệnh sốt rét của cả nước năm 2004. 


Do ít chú trọng đến tình trạng sức khoẻ phụ nữ nói chung và phụ nữ có thai nói riêng, cùng với màng lưới cơ sở y tế chất lượng thấp, nên tình trạng thai biến sản khoa còn phổ biến và chiếm tỷ lệ cao. Số người bị tai biến sản khoa năm 2004 của vùng chiếm đến 7,8% của cả nước (trong khi đó tỷ trong phụ nữ của vùng so cả nước chỉ vào khoảng 5,5%). Như vậy, tỷ lệ tai biến sản khoa của vùng cao gấp 1,5 lần mức trung bình của cả nước. Tỷ lệ nhiễm HIV trong vùng đang có xu hướng tăng nhanh, đặc biệt là ở Đăk Lăk (theo Điều tra y tế quốc gia), tỷ lệ người mại dâm ở Đăk Lăk nhiễm HIV/AIDS cao gấp 4 lần ở TP Hồ Chí Minh, trong khi đó thì nhận thức của đồng bào về các con đường truyền bệnh và tầm quan trọng của việc phòng chống lại thấp hơn nhiều so với người Kinh. 


Tiếp cận các dịch vụ y tế của nhân dân, đặc biệt là của bộ phận đồng bào các dân tộc thiểu số, những người ở các vùng sâu, vùng xa còn khó khăn. Ngoài việc bị hạn chế bởi khả năng chi trả thấp, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế không cao và mặc dù đã được Nhà nước hỗ trợ bằng các chính sách ưu đãi đối với người nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, song các nhóm dân cư này vẫn rất khó khăn do khoảng cách từ nơi ở đến các cơ sở y tế (đặc biệt là cơ sở y tế trình độ cao như bệnh viện tỉnh) rất lớn. Khoảng cách trung bình đến. Phòng khám đa khoa khu vực là 15 Km; đến bệnh viện huyện là 13 Km và đến bệnh viện tỉnh là 65 Km. 


Chất lượng các dịch vụ y tế còn thấp kém, đặc biệt là ở tuyến cơ sở, nơi người dân Tây Nguyên có khả năng tiếp cận dịch vụ y tế dễ dàng, thuận tiện nhất, thể hiện ở những đặc điểm sau: 46% trạm y tế xã không đủ điều kiện về vệ sinh (cả nước là13%); 52,7% Trạm y tế xã có bác sỹ (cả nước là 65,4%); 13% trạm y tế xã thiếu nhân viên y tế; 18% trạm y tế xã không có cán bộ y tế đủ trình độ chuyên môn (cả nước là 28%); 77,3% trạm y tế xã thiếu và thuốc men không tốt (cả nước là 34,4%). Cơ sở hạ tầng của vùng kém phát triển và lạc hậu (chỉ có 76,2% số xã, 58,4 % số thôn có điện và 86,7% số thôn có đường ô tô) cũng là những trở ngại lớn đối với người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế. 


2.2.3.3. Văn hoá- thông tin, phát thanh, truyền hình, bảo tồn, bảo tàng


Văn hoá truyền thống Tây Nguyên là văn hoá mang tính cộng đồng tiền giai cấp của nông dân cao nguyên, văn hoá mang tính chất bản địa, văn hoá mang tính chất sinh hoạt lễ thức, văn hoá mang tính truyền miệng và sử dụng vật liệu không bền. Đây là những đặc điểm văn hoá truyền thống chính của vùng Tây Nguyên, song qua nghiên cứu thấy rằng tuy toàn bộ Tây Nguyên mang tính thống nhất cao nhưng không phải là một vùng đồng nhất mà nó có tính chất và các sắc thái địa phương như sắc thái Bắc, Trung, Nam Tây Nguyên. Văn hoá Tây Nguyên đa dạng, phong phú và phát triển không đồng đều vì đó là nền văn hoá của các dân tộc bản địa và các dân tộc di cư tới từ các miền khác nhau của cả nước. Sự chênh lệch và khác biệt giữa cư dân sống gần đô thị và dọc trục giao thông với cư dân sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, giữa đô thị và nông thôn.


Văn hoá, đặc biệt là văn hoá cổ truyền của các dân tộc bản địa Tây Nguyên rất phong phú đa dạng (trên 40 dân tộc khác nhau) nhiều nét văn hoá khá nguyên thuỷ và thô sơ chưa chịu ảnh hưởng của các nền văn minh khác, vì vậy cần phải bảo tồn và phát huy vốn văn hoá đặc sắc này trong sự nghiệp chung của cả vùng, cũng như sự phát triển của mỗi dân tộc.


Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của vùng hiện nay rất mỏng. Toàn vùng chỉ có 6 đơn vị nghệ thuật, 2 rạp hát, 34 đơn vị chiếu bóng, 16 rạp chiếu bóng, trong vùng có tỉnh Kon Tum không có đơn vị nghệ thuật nào.


Đến nay, tỷ lệ hộ được nghe phát thanh và xem truyền hình là 70% và 60%. Tuy nhiên, cơ sở vật chất cho các lĩnh vực hoạt động này còn thiếu, lạc hậu, đang đặt ra cấp thiết đối với các tỉnh; việc đẩy mạnh xã hội hoá một số hoạt động của lĩnh vực văn hoá, thông tin, thể dục thể thao theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP của Chính phủ ở vùng này còn gặp nhiều khó khăn.


Tất cả các đài phát thanh truyền hình ở Tây Nguyên đều phát chương trình địa phương hàng ngày (Riêng đài Kon Tum mới có 5 chương trình/tuần) và tiếp sóng các chương trình VTV1, VTV3 của đài truyền hình Việt Nam. Ngoài ra các đài đều có phát thanh truyền hình bằng tiếng dân tộc, cụ thể là:


- Đài Đăk Lăk, tiếng £®ª 15 phút/ chương trình tối thứ 2,4,6


- Đài Lâm Đồng tiếng K’ho 15 phút/ngày. Riêng ngày chủ nhật phát 30 phút gồm tin tức và ca nhạc.


- Đài Gia Lai, tiếng Gia Rai và Bana ( mỗi chương trình 15 phút).


- Đài Kon Tum tiếng Stiªng 15 phót/ch­¬ng tr×nh/tuÇn.


Bảng 28. Diện phủ sóng truyền hình tính theo % dân số năm 2004


		Tỉnh

		Dân số

		Phủ sóng (%)

		Diện được
phủ sóng



		Gia Lai

		988.970

		63

		623.501



		Kon Tum

		314.092

		65

		204.159



		§¨k L¨k và §¨k Nông

		1.896.331

		62

		1.175.725



		Lâm Đồng

		998.970

		65

		648.842





Nguồn: Vụ Tổng hợp, Tổng cục Thống kê, 2004


2.2.3.4. Mức sống dân cư, xoá đói giảm nghèo


Mức sống dân cư và tình trạng đói nghèo tác động trực tiếp đến quá trình phát triển bền vững của vùng Tây Nguyên.


Về thu nhập dân cư. Do kinh tế liên tục tăng trưởng và những chính sách hỗ trợ của Nhà nước, mức sống của nhân dân Tây Nguyên liên tục được cải thiện, thể hiện ở mức thu nhập bình quân đầu người ở cả khu vực đô thị và nông thôn đều tăng.


Theo kết quả điều tra mức sống, thu nhập bình quân đầu người/tháng của vùng năm 2003 là gần 244 ngàn đồng/người, chỉ bằng 0,46 lần mức bình quân của cả nước. Tuy nhiên, lại giảm đáng kể cả về so với thời gian trước năm 1999 và so với mức trung bình của cả nước (khi đó thu nhập bình quân đầu người của Tây Nguyên đều cao hơn mức trung bình cả nước và tăng nhanh do được hưởng lợi từ giá cà phê ở mức cao và sản lượng cà phê tăng nhanh) và trở lại xấp xỉ mức thu nhập của năm 1995. 


Bảng 29. Thu nhập và chênh lệch về thu nhập bình quân đầu người/tháng
của vùng Tây Nguyên so với mức trung bình cả nước (theo giá thực tế)


		

		Thu nhËp/ng­êi


(1000 ®)

		Chênh lệch của vùng so cả nước (lần)



		

		1995

		1999

		2004

		1995

		1999

		2004



		Cả nước

		206,1

		295,0

		356,1

		1,00

		1,00

		1,00



		Tây Nguyên

		241,1

		344,7

		244,0

		1,17

		1,17

		0,46





Nguồn: Niên giám Thống kê 2004. NXB Thống kê. Hà Nội, 2005  


Thu nhập bình quân đầu người/tháng
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Thu nhập của dân cư trong vùng chủ yếu là từ các hoạt động tự làm nông nghiệp, tự làm CN-XD-DV (mà chủ yếu là kinh tế hộ gia đình), nên có những biểu hiện kém ổn định (do tác động của nhiều yếu tố, trong đó thị trường đóng vai trò quan trọng nhất với thể hiện rõ nhất là sự tăng giảm khó lường của giá cà phê- nguồn thu nhập quan trọng nhất của dân cư trong vùng) và chứng tỏ thị trường sức lao động trong vùng chưa phát triển. 


Chênh lệch về thu nhập giữa nhóm dân cư có thu nhập cao nhất và nhóm dân cư có mức thu nhập thấp nhất ngày càng doãng ra, mặc dù còn thấp so với cả nước và các vùng phát triển khác. Chênh lệch về thu nhập giữa 20% dân số có thu nhập cao nhất và 20% dân số có thu nhập thấp nhất là 6,75 lần, còn của cả nước là 8,14 lần, của vùng Đông Nam Bộ là 8,73 lần. Nếu ngoại suy theo xu thế của các vùng phát triển, thì cùng với quá trình tăng thu nhập, khoảng cách chênh lệch về thu nhập, khoảng cách giàu-nghèo mà trong đó chủ yếu là sự chênh lệch về thu nhập giữa các dân tộc ở vùng sẽ ngày càng lớn là điều cần phải được khuyến cáo trước nhằm có giải pháp ngăn ngừa để đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững.


Bảng 30. Cơ cấu thu nhập của dân cư theo nguồn năm 2004 


Đơn vị: %


		

		Tổng 


số

		Trong đó:



		

		

		Tiền lương, tiền công

		Tự làm nông, lâm, thuỷ sản

		Tự làm CN-XD-DV

		Các nguồn khác



		Cả nước

		100,00

		32,63

		28,44

		22,79

		16,16



		Tây Nguyên

		100,00

		25,26

		49,26

		16,13

		9,34



		Đông Nam Bộ

		100,00

		45,38

		11,64

		25,54

		17,43



		ĐB Sông Cửu Long

		100,00

		24,75

		37,32

		24,25

		13,67





Nguồn: Niên giám Thống kê 2004. NXB Thống kê. Hà Nội, 2004 


Cơ cấu thu nhập của dân cư theo nguồn năm 2004
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Thu nhập bình quân đầu người của vùng luôn cao hơn GDP bình quân đầu người (so với GDP bình quân đầu người, thu nhập bình quân đầu người cao gấp 1,27 lần năm 1995, 1,3 lần năm 1999 và 1,02 lần năm 2004). Đó là do kết quả của các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với Tây Nguyên. 


Bảng 31. Tỷ lệ phần trăm của thu nhập bình quân đầu người so với
GDP bình quân đầu người của cả nước và Tây Nguyên thời kỳ 1995-2004 (%)


		

		1995

		1999

		2004



		 Cả nước

		85,82

		76,91

		68,30



		- Tây Nguyên

		126,60

		130,02

		102,06



		- Đông Nam Bộ

		61,98

		55,02

		45,05





Tỷ lệ % của thu nhập bình quân đầu người


so với GDP bình quân đầu người
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Mức sống vật chất của người dân Tây Nguyên được cải thiện, song còn thấp hơn so với mức trung bình của cả nước và vùng phát triển. Tổng mức tiêu dùng chung bình quân đầu người/tháng của vùng là gần 202 ngàn đồng, bằng 75,4% mức trung bình của cả nước và chỉ bằng 48% của vùng Đông Nam Bộ. Các mức tiêu dùng về lương thực-thực phẩm, tài sản và đồ dùng lâu bền, tiện nghi sinh hoạt hàng ngày đều thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của cả nước và vùng phát triển;


Bảng 32. Mức tiêu dùng và điều kiện sinh hoạt của người dân Tây Nguyên


		

		Tây Nguyên

		Mức trung bình của cả nước

		Vùng Đông Nam Bộ



		1. Mức tiêu dùng cho đời sống / người / tháng (1.000đ)

		201,83

		268,35

		447,59



		
- Chi cho ăn, uống

		118,26

		151,96

		235,65



		
- Chi không phải ăn uống

		83,57

		116,38

		211,93



		2. Tỷ lệ hộ có đồ dùng lâu bền (%)

		93,67

		96,86

		98,47



		3. Giá trị đồ dùng lâu bền BQ/hộ (Tr.đ)

		7,542

		9,041

		16,079



		4. Tỷ lệ hộ có nhà kiên cố (%)

		8,74

		17,18

		16,12



		5. Tỷ lệ hộ có nhà tạm (%)

		28,21

		24,56

		22,58



		6. Tỷ lệ hộ được dùng nước máy (%)

		9,87

		13,66

		31,26



		7. Tỷ lệ hộ không có hố xí (%)

		61,05

		30,07

		25,21



		8. Tỷ lệ hộ dùng điện thắp sáng (%)

		70,22

		86,49

		92,10



		9. Tỷ lệ hộ có máy tính (%)

		1,38

		2,58

		8,70



		10. Tỷ lệ hộ có máy tính kết nối internet so với tổng số hộ có máy tính (%)

		11,40

		19,06

		23,12





Nguồn: Niên giám Thống kê 2004. NXB Thống kê. Hà Nội, 2005 


Như vậy, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Tây Nguyên mặc dù được tiếp cận, hội nhập, hòa đồng với xu thế phát triển chung của cả nước, song nhìn chung vẫn còn thấp so với cả nước và nhất là các vùng phát triển. Việc tiếp tục cải thiện và nâng cao mức sống cho nhân dân, mà trước hết là đồng bào các dân tộc thiểu số phải dựa trên cơ sở đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của vùng và đồng thời phải thực hiện những chính sách điều tiết ngân sách cho các tỉnh trong vùng, thực hiện hỗ trợ về phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp các dịch vụ về giáo dục, y tế, phát triển văn hoá truyền thống... để người dân thực sự được thụ hưởng các thành quả phát triển và chính sách ưu đãi của Nhà nước.


 Về tình trạng nghèo đói. Một trong những thách thức đe doạ đến tính bền vững của phát triển ở Tây Nguyên là tỷ lệ nghèo đói còn cao và chỉ giảm rất chậm. 


Theo điều tra mức sống (ĐTMS) năm 2004, tỷ lệ nghèo chung theo phương pháp tính của Tổng cục thống kê (phương pháp chuẩn quốc tế) ở Tây Nguyên là 51,8%, cao thứ hai, chỉ sau vùng Tây Bắc (là 68,7%) và cao gấp 1,8 lần tỷ lệ nghèo chung của cả nước. 


Bảng 33. Tỷ lệ nghèo năm 2004 của Tây Nguyên và các vùng (%)


		

		Tỷ lệ nghèo chung

		Tỷ lệ nghèo lương thực


- thực phẩm



		Tây Nguyên

		51,80

		17,59



		Cả nước

		28,90

		9,96



		
- Thành thị

		6,60

		3,61



		
- Nông thôn

		35,70

		11,99



		Các vùng

		

		



		1. Đồng bằng Sông Hồng

		22,60

		6,80



		2. Đông Bắc

		38,0

		14,14



		3. Tây Bắc

		68,70

		26,66



		4. Bắc Trung Bộ

		44,40

		18,51



		5. Duyên hải Nam Trung Bộ

		25,20

		9,95



		6. Đông Nam Bộ

		10,70

		2,22



		7. ĐB Sông Cửu long

		23,20

		7,57





Nguồn: Số liệu về các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Bộ KH & ĐT. Hà Nội, 2005 


Tỷ lệ nghèo năm 2004 của Tây Nguyên và các vùng trong cả nước
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Tỷ lệ nghèo đói của vùng đã giảm từ 70% năm 1992 xuống 52,4% năm 1997 và 51,8% năm 2004. So với năm 1997, tỷ lệ nghèo đói của vùng chỉ giảm được 0,8 điểm % (từ 52,4% xuống 51,8%), trong khi đó của cả nước giảm được 8,47 điểm % (từ 37,37% xuống 28,9%),vùng Duyên hải Nam Trung bộ giảm được 10 điểm % (từ 35,21% xuống 25,2%, ĐB Sông Hồng giảm được 6,1 điểm % (từ 28,66% xuống 22,6%) và ĐB Sông Cửu Long giảm được 13,2 điểm % (từ 36,92% xuống 23,2%).


Cùng với việc tỷ lệ nghèo đói còn cao và giảm rất chậm, mặc dù Nhà nước thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người nghèo ở Tây Nguyên, song mức độ thụ hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người nghèo rất thấp. Trong tổng số hộ nghèo của vùng, tỷ lệ hộ nghèo được hưởng các chế độ ưu đãi của Chính phủ chỉ là 13,94%, chỉ bằng 1/2 tỷ lệ chung của cả nước (mức trung bình cả nước là 29,3%, còn vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có mức cao nhất là 48,8%); tỷ lệ hộ nghèo được vay vốn ở Tây Nguyên là 22,8%, trong khi đó tỷ lệ chung của cả nước là 32,5% và vùng Bắc Trung Bộ đạt mức cao nhất là 43,1%. Đó không chỉ là những nguyên nhân của tình trạng tỷ lệ nghèo ở Tây Nguyên giảm chậm, mà còn là những biểu hiện của sự bất bình đẳng, là nguy cơ đe doạ mục tiêu phát triển bền vững của vùng.


2.3. Kết cấu hạ tầng


2.3.1. Giao thông vận tải


Mạng lưới giao thông vận tải vùng Tây Nguyên là một bộ phận của hệ thống mạng lưới vận tải chung trong cả nước, hoà nhập vào mạng giao thông quốc tế sang Lào và Campuchia. Mạng lưới giao thông vận tải vùng này chủ yếu là giao thông đường bộ và hàng không. Đến năm 2004 vùng Tây Nguyên đã có 1978 km đường quốc lộ, 1520 km đường tỉnh lộ, 4120 km đường huyện lộ và 5326 km đường giao thông nông thôn. Mật độ đường 0,4 km/1 kmP2Pso với trung bình của cả nước còn thấp. Các tuyến đường giao thông huyết mạch đã được cải tạo, 10 tuyến quốc lộ đều đã được khôi phục, nâng cấp; các sân bay được cải tạo, kéo dài đường băng... đảm bảo cho Tây Nguyên giao lưu thuận lợi hơn với vùng Đông Nam bộ, Duyên hải Nam Trung bộ và với cả Lào, Campuchia. Mạng lưới đường tỉnh lộ, huyện lộ và giao thông nông thôn được cải thiện đáng kể, tuy nhiên còn 7 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã. Đã có 122 xã có bưu cục, bình quân khoảng 34 nghìn dân có 1 bưu cục với bán kính phục vụ khoảng 21 km. Toàn vùng có trên 400 xã có điện thoại tới trung tâm xã (chiếm 67% tổng số xã).


Các Quốc lộ chính là:


- Quốc lộ 14 chạy từ đèo Lò Xo (Kon Tum) đến Kiến Đức (Đăk Nông) dài 545 km qua Kon Tum: 162km, qua Gia Lai: 111km, qua Đăk Lăk và Đak Nông: 273km. Đây là tuyến đường dọc chạy xuyên suốt các tỉnh Tây Nguyên, là tuyến đường xương sống của vùng. 


- Quốc lộ 24 từ Thạch Trụ (Quảng Ngãi) đi Kon Tum dài 164 km qua tỉnh Kon Tum 99 km.


- Quốc lộ 40 từ Đăktô đi Plâyku sang Lào qua Tây Nguyên 20,5 km.


- Quốc lộ 19 từ cầu Bà Di (Bình Định) đi Plâyku- Đăk Tô sang Lào chạy qua Gia Lai 168 km. Đây là một trong những chuyến đường ngang quan trọng của vùng Tây Nguyên, nối vùng Tây Nguyên với cảng Quy Nhơn, chất lượng đường tương đối tốt.


- Quốc lộ 25 từ Tuy Hoà (Phú Yên) đi Mỹ Thạch (Gia Lai) dài 183 km qua địa phận Gia Lai 111 km.


- Quốc lộ 26 dài 151 km từ Ninh Hoà (Khánh Hoà) đi Buôn Ma Thuột qua tỉnh Đăk Lăk 119 km.


- Quốc lộ 27 từ Buôn Ma Thuột đi Phan Rang chạy qua tỉnh Đăk Lăk 84 km


- Quốc lộ 28 dài 178 km từ Long Thạch (Bình Thuận) đi Đăk Nông qua Đăk Lăk 


- Quốc lộ 20 dài 200 km từ ngã ba Dầu dây lên thành phố Đà Lạt


Tình trạng mặt đường các tuyến quốc lộ: Đường láng nhựa: 1.210,5 km chiếm 79,9%; đường đá dăm: 39,5 km chiếm 2,6%; đường cấp phối: 113,2 km chiếm 7,5%; đường đất: 151,8 km chiếm 10,0%. Cầu trên quốc lộ gồm 257 chiếc với chiều dài 7.530 m trong đó cầu vĩnh cửu 235 chiếc với chiều dài 7.120 m, cầu bán vĩnh cửu 22 chiếc với chiều dài 410 m. Cống: cống trên các tuyến quốc lộ ở Tây Nguyên có 1.185 chiếc với chiều dài 18.045 m, trong đó cống vĩnh cửu 907 chiếc, dài 14.372 m, còn lại là cống tạm 305 chiếc với chiều dài 3.674 m


Đường tỉnh: chiều dài tỉnh lộ của 3 tỉnh là 1.392 km, trong đó Kon Tum 3 đường với chiều dài 176 km, Gia Lai có 12 đường với chiều dài 583 km, Đăk Lăk có 10 tuyến với chiều dài 633 km. Tình trạng mặt đường: đường rải nhựa: 81,7 km chiếm 5,8%, đường đá dăm 26 km chiếm 1,8% đường cấp phối 485 km chiếm 34,8%, đường đất 799 km chiếm 57,6%. Trên toàn tuyến tỉnh lộ của các tỉnh Tây Nguyên có 92 cầu với chiều dài 1.481 m, trong đó cầu vĩnh cửu 54 chiếc với chiều dài 955 m, còn lại cầu bán vĩnh cửu 38 chiếc với chiều dài 526 m. Số lượng cống trên tỉnh lộ là 1.071 cái với chiều dài 7.024 m, trong đó cống tạm còn 869 chiếc với chiều dài 8.508 m chiếm 51%.


Đường huyện, xã, thôn: vùng Tây Nguyên có 6.507 đường huyện và 14.780 km đường xã thôn, phần lớn đường huyện, xã, thôn là đường đất, ở trung tâm huyện chỉ có 2- 3 km đường rải nhựa. Tỷ lệ đường huyện, thị và đường tỉnh chỉ có 5% rải nhựa còn lại là đường cấp phối, đá dăm và đường đất chiếm tới 85%. Đường xã hoàn toàn là đường đất nối thôn xã bản làng phục vụ giao thông nông thôn. Nhưng chỉ có khoảng 80% đường xã được thông suốt bốn mùa. Mật độ chung đường tính tới huyện là 0,15 km/kmP2P, bằng 78% so với mức cả nước (0,2 km/kmP2P) là tương đối cao so với các vùng miền khác. Còn mật độ tỷ lệ đường bộ so với dân số như sau: 3 km/1000 dân trong khi đó cả nước là 0,78 km/1000 dân.


Sân bay: Khu vực Tây Nguyên có 3 sân bay đã khai thác và nhu cầu 3 sân bay này sẽ được nâng lên do có nhiều công trình xây dựng và tốc độ phát triẻn kinh tế nhanh tại vùng này. Gia Lai có sân bay Plâyku thuộc loại cấp IV và trực thuộc cụm cảng miền Trung diện tích nhà ga 350mP2P có một đường băng dài 1.828 m với năng lực hàng năm 0,5 triệu hành khách/năm. Hàng năm đã vận chuyển 21.000 -23.000 lượt khách, bình quân 58 hành khách/ngày. Đăk Lăk có sân bay Buôn Ma Thuột thuộc loại cấp III và trực thuộc cụm cảng hàng không phía Nam. Diện tích nhà ga 1.150 mP2P, có một đường băng dài 1.800 m. Từ sân bay này cũng có các tuyến bay đi các thành phố trong nước như đi Hà Nội có 3- 5 chuyến trong tuần. Tuy mới được sữa chữa lại nhưng ở đây vẫn đang sử dụng loại máy bay cỡ nhỏ 50- 60 khách/chuyến. Lâm Đồng có sân bay Liên Khương thuộc cấp III, từ sân bay có các chuyến bay đi TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. 


Giao thông thuỷ ở khu vực Tây Nguyên không được thuận lợi như ở các vùng núi phía Bắc. Thực tế ở đây chưa khai thác giao thông đường thuỷ. Sông ở Tây Nguyên được chảy về hai phía, phía Đông có các sông như sông Côn, sông Ba, các sông như Srepok, Sa Thày đều chảy về phía Tây. Những sông suối ngắn có độ dốc lớn, nước chảy xiết về mùa mưa và khô kiệt về mùa khô nên khó có thể phục vụ giao thông. Diện tích hồ tại khu vực gần 130 kmP2P, có những hồ lớn như hồ Đa Nhim (3.700 ha), nhưng vẫn chưa có nhu cầu vận tải thuỷ trong các hồ này vì dân thưa, hàng hoá phát triển chưa nhiều, nên nhu cầu vận tải thủy chưa đặt ra cấp thiết.
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Chuẩn bị cho công trường xây dựng đường
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Taluy bị sạt lở trong mùa mưa


2.3.2. Hệ thống cấp điện


Đến năm 1993 hệ thống năng lượng điện lực Tây Nguyên vẫn là một hệ thống độc lập với các nhà máy phát thuỷ điện và diezel tại chỗ, cung cấp điện cho từng khu vực sản xuất và sinh hoạt chủ yếu ở các thị xã và thị trấn huyện. Năm 2004, bình quân điện đầu người ở Tây Nguyên là 30,5 kwh/người/năm, thấp so với toàn quốc là 110,4 kwh/người/năm.


Đến năm 2004, hệ thống điện Tây Nguyên được cải thiện một bước quan trọng do đã nối với lưới điện quốc gia sau khi hoàn thành đường dây 500 kV Bắc- Nam thông qua trạm biến áp 500 kV/220 kV Plâyku (450 MVA) đặt tại Plâyku là một trong 4 trạm 500 kV của đường dây siêu cao Bắc- Nam. Hệ thống lưới điện chuyên tải 220 kV và 110 kV tới được hầu hết các huyện vùng xa và vùng cao ở Tây Nguyên, 100% số huyện của vùng Tây Nguyên đã có điện, trong số 479 xã của toàn vùng thì có 385 xã có điện, chiếm tỷ trọng 76,2%, các xã còn lại chưa có điện là các xã ở vùng cao, vùng xa.


Tây Nguyên được cấp điện bởi hai nguồn: nguồn điện từ lưới điện quốc gia và nguồn điện tại chỗ. Nguồn điện quốc gia: được lấy từ trạm 500 kV/220 kV Plâyku (450 MVA) và cung cấp điện cho các tỉnh trong vùng như sau:


Tỉnh Gia Lai: được cấp bởi trạm biến áp nguồn 220 kV/110 kV Plâyku (1x 125MVA) và trạm 110kV/35kV/10kV, biển Hồ (1 x 25 MVA).


Tỉnh Kon Tum: được cấp bởi trạm 110kV/35kV/10kV Kon Tum (1 x 25 MVA) qua đường dây 110kV Pleiku- Kon Tum (AC-185) dài 30km.


Tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông: được cấp bởi trạm 110kV/35kV/10kV Buôn Ma Thuột qua đường dây 220 kV Plâyku- Krôngbuk dài 145 km (hiện tại vận hành 110 kV), và 110kV Krôngbuk- Buôn Ma Thuột (AC-185) dài 40 km.


Tỉnh Lâm Đồng: được cấp bởi nguồn thuỷ điện (Suối Vàng và Lộc Phát) và điezel tại chỗ (Bảo Lộc, Càn Rang, Di Linh) tổng số 7,8 MW. Lưới điện 113km- 35 kV; 71,3km- 31,5kV; 135,5- 15kV; 24,7km- 10kV; 19,6km- 8,6kV; 113,4km- 6,6kV; 415km- 0,2- 0,4kV. Trạm biến thế điện tổng cộng 454 trạm, 628MBT, 69.878kVA, trong đó trạm nâng thế là 6 trạm, 13 MBT, 7.900 kVA, trạm trung gia có 9 trạm, 11 MBT, 17- 525 kVA, trạm phân phối 439 trạm, 604 MBT, 44.453 kVA.


Tổng công suất đặt của các trạm thuỷ điện nhỏ ở Tây Nguyên khoảng 22.000MW, trong đó phải kể đến nhà máy thuỷ điện Đrâylinh (Đăk Lăk) có công suất đặt Pđ = 12 MW, với 3 tổ máy (3 x 4 MW), sản lượng điện dự tính là 91 triệu kWh. Tuy nhiên, thực tế chỉ đạt được sản lượng là 37,5 triệu kWh do phụ thuộc vào mùa mưa, khô. Một số trạm thuỷ điện cỡ nhỏ vận hành không ổn định do máy móc thiết bị không đồng bộ.


Số lượng, loại, công suất phát điện thực tế của các nguồn điện tại chỗ ở Tây Nguyên được thống kê trong bảng dưới đây, chỉ tính các máy phát điện có công suất P>50kW chưa kể đến các máy phát điện cỡ nhỏ do các tổ hợp hoặc cá thể, gia đình sử dụng.


Bảng 34. Nguồn điện tại chỗ ở Tây Nguyên


		

		Tổng số

		§iezel

		Thuỷ điện



		

		Số tổ máy

		Tổng P® (kW)

		Tổng P® (kW)

		Số tổ máy

		Tổng P® (kW)

		Tổng P® (kW)

		Số tổ máy

		Tổng P® (kW)

		Tổng P® (kW)



		- §¨k L¨k + §¨k Nông

		43

		25.120

		20.540

		20

		10.450

		6.270

		23

		14.670

		14.270



		(§r©y-linh)

		(3)

		12.000

		

		

		

		

		(3)

		12.000

		



		- Gia Lai

		82

		20.365

		16.300

		71

		17.795

		14.130

		11

		2.570

		2.170



		- Kon Tum

		23

		4.870

		3.025

		20

		4.045

		2.445

		3

		825

		580



		- Lâm Đồng

		35

		7.865

		

		20

		4.165

		3.000

		15

		3.700

		3.700



		Tổng

		183

		58.220

		39.865

		131

		36.455

		25.845

		52

		21.765

		20.720





Nguồn: Viện Năng lượng, 2004


Tăng trưởng điện năng trung bình trong giai đoạn 1995- 2004 ở Tây Nguyên đạt 28,2%- do địa bàn Tây Nguyên đã nhận điện lưới quốc gia. Tiêu thụ điện ở Tây Nguyên chủ yếu cho ánh sáng sinh hoạt ở các thành phố, thị xã, thị trấn huyện, chiếm tới 60,4% tổng điện năng tiêu thụ trong vùng. Bình quân điện thương phẩm trên đầu người vùng Tây Nguyên vẫn rất thấp, do hệ thống lưới điện phân phối và phụ tải còn hạn chế.


2.3.3. Bưu chính- viễn thông


Trong những năm qua, dịch vụ bưu chính- phát hành báo chí đã đảm nhận chuyển đưa thư, báo, bưu phẩm, bưu kiện đến từng khách hàng. Ngành đã trang bị cho các đơn vị phương tiện vận tải, vận chuyển bưu chính chủ động hành trình ở các tuyến đường thư chuyển ngành. Các tuyến ôtô được chuyên ngành hoá 100% trên mạng đường thư cấp I (mạng liên tỉnh). Mạng đường thư cấp II và cấp III (mạng nội tỉnh và đi các huyện, huyện đi xã) sử dụng cả phương tiên vận chuyển của ngành và phương tiện xã hội (công cộng).


Mạng thông tin bưu chính- phát hành báo chí phát hành báo chí ở Tây Nguyên vẫn duy trì các hoạt động truyền thống. Việc đưa vào các dịch vụ mới như điện hoa, chuyển phát nhanh... phục vụ khách hàng còn chậm và chưa được đầu tư thích đáng để đáp ứng nhu cầu xã hội.


Về mạng bưu cục: phát triển chưa cân đối, chưa đồng bộ, một số bưu cục đầu tư xây dựng mới nhưng trang thiết bị và phương thức kinh doanh phục vụ chưa tương xứng, nên hiệu quả kinh tế còn thấp.


Trang thiết bị khai thác bưu chính còn rất thô sơ, hầu hết lao động khai thác bưu chính bằng thủ công, năng suất thấp, dịch vụ chưa phong phú. Gần đây, ngoài các dịch vụ truyền thống như thư, bưu kiện, bưu phẩm ghi số, thư điện chuyển tiền, nhận đặt báo chí... tại các bưu cục trung tâm tỉnh (bưu cục I) và một số bưu cục huyện đã mở thêm các dịch vụ mới như điện hoa, phát thanh, Facximile, chi trả nhanh các yêu cầu nhận tiền. Các bưu cục loại I và 2/3 bưu cục loại II (bưu cục quận huyện) đã đưa máy vi tính vào các phòng giao dịch làm đổi mới thao tác nghiệp vụ, tận dụng tối đa việc giao nhận, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng và công tác quản lý ở bưu cục.


Máy điện thoại. Theo báo cáo của Bộ Bưu chính Viễn thông (BCVT), mạng BCVT Tây Nguyên phát triển nhanh, rộng, thông suốt từ tỉnh đến nông thôn với công nghệ, kỹ thuật số hiện đại, cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, nâng cao dân trí. Đến hết năm 2004 có 97% số xã có máy điện thoại (Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng đạt 100%, riêng Kon Tum, Đăk Nông đạt 80-82% số xã có điện thoại). Đến năm 2004, số máy bình quân/100 dân ở vùng Tây Nguyên có 4,2 máy/100 dân; ở Gia Lai 3,4 máy/100 dân; tỉnh Đăk Lăk 2,1 máy/100 dân; tỉnh Kon Tum 3,8 máy/100 dân; tỉnh Lâm Đồng 7,1 máy/100 dân. Cả 5 tỉnh Tây Nguyên đều lắp đặt tổng đài Starex. Đến năm 2004 tỉnh Gia Lai có 40 tổng đài; tỉnh Kon Tum có 10 tổng đài; tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông có 23 tổng đài; tỉnh Lâm Đồng có 50 tổng đài.


Mạng thông tin viễn thông vùng Tây Nguyên đã được chuyển đổi từ công nghệ cũ sang công nghệ truyền dẫn số và chuyển mạch số. Mạng thuê bao đã bước đầu được phát triển, đưa các dịch vụ đến gần người tiêu dùng. Mạng lưới điện thoại công cộng theo hình thức đại lý và các dịch vụ bưu chính viễn thông đã được chú ý phát triển.


Tuy vậy, mạng điện thoại nội hạt 5 tỉnh Tây Nguyên mới chỉ phát triển các hộ của thành phố, ở các huyện lỵ và khu vực nông thôn phát triển rất chậm. Hệ thống chuyển mạch tổng đài đã được chuyển đổi nhưng thiếu đồng bộ, chưa có địa điểm tối ưu để đặt tổng đài, dựa vào địa điểm cũ là chủ yếu. Mạng trung kế cho thuê bao chưa được quy hoạch để phát triển phù hợp. Công nghệ đổi mới, kỹ thuật hiện đại nhưng đội ngũ chưa đào tạo kịp. Chất lượng mạng lưới viễn thông cần được tiếp tục đầu tư, mở rộng. Mạng cáp nội hạt và mạng thuê bao chưa phát triển thích ứng với tổng đài.


2.3.4. Thủy lợi


Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Nhà nước đã chú ý đầu tư phát triển thuỷ lợi cho vùng Tây Nguyên. Cùng với sự đầu tư của các địa phương, các tỉnh vùng Tây Nguyên đã xây dựng được các hệ thống thuỷ lợi. Tính đến năm 2004 trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên đã có hơn 937 công trình thuỷ lợi lớn nhỏ, đảm bảo tưới cho khoảng 40 nghìn ha lúa đông xuân, khoảng 70 nghìn ha lúa mùa và khoảng 150 nghìn ha cà phê (trong đó 60 nghìn ha tưới bằng công trình, còn lại tưới bằng bơm khai thác nguồn nước ngầm). 



Bảng 35. Hệ thống các công trình thuỷ lợi chủ yếu vùng Tây Nguyên 


		

		Công trình thủy lợi


cơ bản


 (công trình)

		Công trình phụ thuộc (công trình)

		Diện tích được tưới (ha)

		Diện tích tiêu (ha)



		

		Tổng số

		Hồ chứa

		Trạm bơm

		

		

		



		Toàn vùng

		937

		 650

		101

		21

		150.479

		21



		Kon Tum

		39

		28

		1

		-

		14.431

		21



		Gia Lai

		145

		69

		21

		-

		49.400

		-



		§¨k L¨k và §¨k Nông

		606

		479

		68

		21

		51.960

		-



		Lâm Đồng

		115

		74

		11

		-

		34.958

		-





 Nguồn: Tổng cục Thống kê và Viện quy hoạch thiết kế Nông nghiệp, 2004


Các công trình cơ bản được xây dựng theo quy hoạch như: công trình Đăk Nuy, Đăk Kấm... ở tỉnh Kon Tum; công trình Biển Hồ, Ia Koêm, Ea soup... ở tỉnh Gia Lai; công trình Krông Buk hạ, Ea suop, Ia Kao, Buôn Trắc... ở tỉnh Đăk Lăk. Tuy vậy, diện tích tưới chủ động của các công trình thủy lợi đạt thấp, dưới 51% so với diện tích thiết kế ban đầu, chủ yếu do các nguyên nhân sau:


- Các công trình xây dựng thiếu đồng bộ, hoặc chất lượng chưa đảm bảo. Phần lớn các công tình đều có đầu mối hoàn chỉnh nhưng phần kênh mương còn dở dang.


- Việc xác định khu tưới, diện tích tưới chưa chuẩn dẫn đến việc xác định quy mô công trình thiếu chính xác và một phần khác do đặc thù của địa hình đồng rộng, dân cư thưa thớt, việc khai hoang, xây dựng đồng ruộng còn chậm, không đồng bộ với xây dựng công trình.


- Trình độ quản lý và khai thác công trình còn hạn chế, chưa chú trọng đến công tác duy tu, sửa chữa công trình theo định kỳ dẫn đến công trình xuống cấp theo thời gian. Hiệu quả phục vụ sản xuất: cho đến nay các công trình thuỷ lợi đã xây dựng ở Tây Nguyên, mặc dù còn hạn chế về năng lực tưới song diện tích phục vụ tưới cho nông nghiệp đã đạt được 150.479 ha và cũng là yếu tố đưa năng suất các loại cây trồng tăng lên rõ rệt. Nơi nào có công trình thuỷ lợi tưới năng suất sẽ cao hơn 1,5- 2 lần so với nơi không có công trình tưới.


Thuỷ lợi đã góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp trong vùng, đã tạo ra một khối lượng nông sản phong phú và đa dạng như: lúa, ngô, khoai, sắn, chè, điều, cao su, cà phê, dâu tằm... Hàng năm cho một khối lượng đáng kể, đảm bảo đời sống nhân dân trong vùng và đóng góp cho xuất khẩu.

2.4. Hiện trạng về môi trường


2.4.1. Môi trường đô thị ở Tây Nguyên


Môi trường đô thị ở Tây Nguyên có nhiều dấu hiệu ô nhiễm, suy thoái, đó là: vấn đề vệ sinh đô thị, cấp nước, vấn đề nước thải, rác thải do sinh hoạt chưa được xử lý, quan tâm thích đáng. Những tác nhân chính có ảnh hưởng đến môi trường trong các đô thị Tây Nguyên là sức ép của việc gia tăng và mức độ tập trung dân số, cơ sở hạ tầng xã hội, vấn đề sử dụng đất, nước, năng lượng, giao thông vận tải, hoạt động các ngành sản xuất: công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ...


« nhiễm không khí mang tính cục bộ và gia tăng cùng với mức độ tập trung dân số, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất. Trên các vùng phụ cận mức độ ô nhiễm không cao, tại một số điểm khảo sát có hiện tượng ô nhiễm, chỉ thể hiện trong phạm vi các cơ sở sản xuất, mức độ ô nhiễm phụ thuộc vào công nghệ và quy mô sản xuất. Các dấu hiệu cụ thể là:


+ « nhiễm bụi ở các đô thị, nhất là các đô thị tỉnh lỵ có sự biến động theo mùa và theo vị trí địa lý. Quan trắc vào mùa khô năm 2000- 2001 ở Buôn Ma Thuột cho thấy nồng độ bụi dao động khoảng 0,25- 0,78 mg/mP3P, vào mùa mưa tháng 6 mức độ biến động nồng độ bụi từ 0,18- 0,58 mg/mP3P. Vào mùa khô nồng độ bụi dao động từ 0,52- 0,78 mg/mP3P. Các điểm nút giao thông do các phương tiện tham gia giao thông lớn hơn so với các vùng khác nên nồng độ ô nhiễm bụi cao hơn. 


+ « nhiễm khí SOB2B: Nồng độ ô nhiễm khí SOB2 Btheo mùa tại các điểm đo ít biến động, nồng độ ô nhiễm dao động nằm trong khoảng từ 0,11- 0,24 mg/mP3P. Nguồn gốc ô nhiễm khí thải SOB2B chủ yếu là do các phương tiện tham gia giao thông phát thải ra, do tại đây khí thải của các khu sản xuất công nghiệp không có lượng thải của các cơ sở tiểu thủ công nghiệp ở mức độ thấp. 


+ « nhiễm khí NOB2B: Nồng độ ô nhiễm khí NOB2B vào mùa khô dao động trong khoảng từ 0,027- 0,104 mg/mP3P, vào mùa mưa là 0,017- 0,106 mg/mP3P. Nguyên nhân chính do khí thải của các phương tiện tham gia giao thông, 


+ « nhiễm khí CO: mức độ ô nhiễm khí thải CO dao động trong mùa mưa là 3,2- 5,8 mg/mP3P và dao động trong mùa khô là 3,0- 5,9 mg/mP3P so với mùa khô năm trước trung bình là 3,6 mg/mP3P. 


+ « nhiễm tiếng ồn: Mức độ ô nhiễm tiếng ồn dao động ở mức trung bình từ 60- 81 dBA.


Theo nghiên cứu tổng quan của nhóm nghiên cứu chuyên đề của đề tài KC.08.23 thuộc Khoa Địa lý Đại học Khoa học tự nhiên về môi trường vùng Tây Nguyên thì các vấn đề môi trường ở một số đô thị thuộc các tỉnh Đăk Lăk, Kon Tum và Lâm Đồng như sau: 


1) ở tỉnh Đăk Lăk


- Chất lượng nước sinh hoạt: Nguồn nước cấp chủ yếu cho thành phố Buôn Ma Thuột là Ea CôTam trong những năm gần đây do dân cư vùng lân cận sản xuất nông nghiệp không tôn trọng quy định bảo vệ hành lang và đổ thải vào lưu vực làm tăng hàm lượng các chất ô nhiễm. Đặc biệt tại một số công trình giếng khoan có biểu hiện dị thường ngoài tiêu chuẩn cấp nước về độ pH (Tổng kho A, Bệnh viện tỉnh, doanh trại quân đội Quân khu 5), « nhiễm Hg (bệnh viện tỉnh, hồ EATam). Các giếng nước khu vực Buôn Đôn hàm lượng Ca, Mg quá cao, hầu hết các giếng muốn sử dụng phải qua xử lý.


Nguồn nước cấp cho Buôn Ma Thuột (trạm bơm EaCôTam) có hàm lượng Fe về mùa mưa lên đến 0,75 mg/l và về mùa khô là 0,45 mg/l. Điều này cho thấy mùa mưa hệ thống nước cấp của thành phố có mức độ ô nhiễm cao hơn là do quá trình rửa trôi lưu chuyển dòng chảy gây ô nhiễm nguồn nước cấp. So với tiêu chuẩn cho phép thì nguồn nước cấp đã bị nhiễm sắt gần gấp 2 lần vào mùa mưa (tiêu chuẩn 0,3mg/l). Nồng độ ô nhiễm Hg dưới 0,2 (g/l, ô nhiễm As đo tại nguồn EaC"Tam là 0,2- 1,7 (g/l. Mức độ ô nhiễm các chất hữu cơ COD là 13 mg/l, mức độ ô nhiễm Faecal Colifom là 900 MNP/100 ml; tổng coliform về mùa mưa là 110 và về mùa khô là 2.300, nguyên nhân do vào mùa khô mực nước giảm hơn so với mùa mưa nên nồng độ ô nhiễm cao hơn. Trong những năm gần đây, do việc canh tác trong hành lang bảo vệ nguồn nước bị xâm lấn nên đã xảy ra hiện tượng ô nhiễm như trên. Nguồn gốc gây ô nhiễm các chất trên là do quá trình canh tác nông nghiệp có sử dụng phân bón của nhân đân trong vùng hành lang bảo vệ nguồn nước.


- Chất lượng nước thải: Tại các bệnh viện như bệnh viện tỉnh Đăk Lak đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải nhưng vận hành còn ở mức độ hạn chế. Một điều đáng quan tâm là khi nước thải đã được qua hệ thống xử lý, nhưng cơ sở hạ tầng còn yếu kém chưa có hệ thống thu gom, nguồn thải sau khi xử lý chưa được kiểm tra giám sát. Hiện nay các chất thải đang thải trực tiếp qua các giếng thấm trong khu vực. Tại các bệnh viện khác trong thành phố hệ thống xử lý nước thải chưa đạt tiêu chuẩn nhưng cũng đã xuống cấp chưa có kinh phí đầu tư xây dựng lại. Riêng ở các tuyến huyện chưa có hệ thống xử lý nước thải bệnh viện mà nước thải trực tiếp ra môi trường đất hoặc sông suối quanh khu vực.


- Chất lượng môi trường không khí: ô nhiễm không khí tập trung chủ yếu ở khu vực nội thành Buôn Ma Thuột, mang tính chất cục bộ. Mức độ ô nhiễm gia tăng cùng với mức độ tập trung dân số, xây dựng cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất. Trên các vùng phụ cận mức độ ô nhiễm không cao, tại một số điểm khảo sát có hiện tượng ô nhiễm, chỉ thể hiện trong phạm vi các cơ sở sản xuất, mức độ ô nhiễm phụ thuộc vào công nghệ và quy mô sản xuất.


2) ở tỉnh Kon Tum


Thị xã Kon Tum mới có doanh nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp công ích lo giải quyết việc thu gom, xử lý rác thải, xây dựng, bảo hành, sửa chữa cống thoát nước cho thị xã. Số liệu qua khảo sát tại thị xã Kon Tum cho thấy: bình quân từng ngày thu gom được 65- 100 tấn do 3 xe đi thu gom trên các tuyến đường và hiện tại chưa có nhà máy xử lý rác thải nên vẫn làm thủ công là vận chuyển ra xa thị xã để đổ và xử lý thô.


Theo kết quả điều tra, khảo sát tỷ lệ thu gom còn thấp hơn nhiều, ước tính hiện còn trên 40% rác thải sinh hoạt chưa thu gom. Hiện nay một số nơi trên địa bàn thị xã rác thải được đổ bừa bãi thành đống có thể đến 0,1 mP3P. Rác được xe chở rác mang ra bãi rác đổ thành đống trên mặt đất, không phân loại, không chôn lấp hoặc có biện pháp xử lý đạt đến mức không ô nhiễm môi trường. Hệ thống xử lý nước từ bải rác đã được đầu tư xây dựng. Song, vẫn chưa xử lý tốt và chưa có sự kiểm tra, quan trắc định kỳ. 


- Về rác thải, chưa có nhà máy nào xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Hiện tại nước thải sinh hoạt từ các đô thị được đưa chung vào hệ thống thoát nước mưa đổ vào sông suối mà chưa có biện pháp xử lý.


- Hiện trạng ô nhiễm tiếng ồn và ô nhiễm bụi. Tiếng ồn tại thị xã Kon Tum quan trắc năm 2001 cao nhất là 90- 105 dBA, so với tiếng ồn trung bình trên đường phố năm 1994 là 43- 68 dBA, năm 1998 là 70- 84 dBA. Nguyên nhân chủ yếu là do sự tăng quá nhanh số lượng các loại phương tiện tham gia giao thông đường bộ và sự gia tăng các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ.


3) ở tỉnh Lâm Đồng


Nhìn chung, chất lượng không khí khu vực dân cư, các chỉ thị đặc trưng cho ô nhiễm không khí như CO, SOB2B, NOB2B và THC đều dưới tiêu chuẩn cho phép. ¤ nhiễm không khí nổi cộm nhất tại các đô thị tỉnh Lâm Đồng là ô nhiễm bụi. Quan trắc tại khu vực dân cư dọc Quốc lộ 20 thấy rằng ô nhiễm bụi rất cao, có nơi nồng độ bụi vượt TCCP tới 2,5 lần.


2.4.2. Môi trường nông thôn ở Tây Nguyên


Những vấn đề nổi cộm liên quan đến môi trường nông nghiệp là sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật và vấn đề vệ sinh nông thôn, bao gồm sử dụng nước, xử lý chất thải người và gia súc; sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.


Quá trình sử dụng phân bón, thuốc BVTV không cân đối, quá liều lượng, cộng với phương thức canh tác không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trên đất dốc đã làm cho đất ngày càng nghèo kiệt, thoái hóa, ô nhiễm đất, xói mòn, rửa trôi diễn ra nghiêm trọng. 

Vấn đề vệ sinh nông thôn: Sử dụng nước, xử lý chất thải người và gia súc.


Qua kết quả điều tra nghiên cứu của Sở Khoa học và công nghệ Lâm Đồng năm 2002 thì: Hầu hết các nguồn nước tự nhiên tại Lâm Đồng đều có các thành phần chất tan, chất lơ lửng và vi sinh vật không đạt tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt. Trong khi đó, dân cư sống ở nông thôn lại sử dụng nước cho sinh hoạt từ các nguồn nước sông, hồ, giếng, nước mưa qua xử lý đơn giản. Nếu tính từ năm 1993 đến hết năm 2000 số người được hưởng nước sạch- VSMT trong toàn tỉnh là 168.000 người đạt 25,8%; Với 2.183 công trình, gồm các loại công trình cấp nước và VSMT, trong đó: giếng nước sinh hoạt 1.722 cái, bể chứa nước mưa 75 cái, giếng khoan máy 33 cái, công trình cấp nước tập trung 36 công trình, nhà vệ sinh 257 cái, chuồng trại chăn nuôi 90 cái, xử lý chất thải biogas 25 cái. Năm 2001- 2002, thêm 47.028 người được hưởng nước sạch- VSMT người. Năm 2004, tỷ lệ dân được dùng nước sạch đạt khoảng 65%.


* ¤ nhiễm môi trường do hoá chất dùng trong nông nghiệp. Hiện nay, thị trường thuốc BVTV đang có nhiều thay đổi, một số chủng loại thuốc đã không kiểm soát được. Chủng loại thuốc BVTV đang sử dụng rất đa dạng, nhiều nhất vẫn là nhóm hợp chất lân hữu cơ, clo hữu cơ thuộc nhóm độc từ I đến IV, sau đó là nhóm cacbamat, pyrethroid thuộc thế hệ IV. Thuốc trừ sâu bệnh, phần lớn thuộc nhóm có độ độc thấp, không có Hg và As. Tuy có nhiều chủng loại nhưng người nông dân, theo thói quen, do sợ rủi ro và do hiểu biết có hạn về mức độ độc hại của thuốc BVTV, nên chỉ dùng một số loại thuốc quen dùng, thường là những loại thuốc BVTV có độ độc cao đã bị cấm hoặc hạn chế sử dụng như Monitor, Wofatox..., và liều lượng thuốc BVTV được sử dụng tuỳ tiện mà họ cho là có lợi nhất.


Sự lạm dụng thuốc BVTV cùng với phân bón đã dẫn tới hiện tượng một lượng N, P, K, các chất hữu cơ dư thừa và dư lượng thuốc BVTV bị rửa trôi xuống mương, vào ao, hồ, sông và thâm nhập vào nguồn nước, làm ô nhiễm nguồn nước.


Việc bảo quản và sử dụng thuốc BVTV không tuân thủ theo các hướng dẫn và quy định về vệ sinh môi trường đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm cục bộ. Tình trạng phổ biến hiện nay, số hộ dùng xong vứt luôn vỏ bao bì, chai lọ tại ruộng, tại mương nước, gây ô nhiễm nguồn nước, thậm chí có hộ còn sử dụng lại bao bì vào mục đích khác của gia đình. Điều đó làm tăng nguy cơ nhiễm độc cho người và gia súc.


* Dư lượng thuốc BVTV trong nông sản và trong môi trường. Mặc dù chưa có số liệu phân tích bổ sung về dư lượng thuốc BVTV trong nông sản và trong môi trường, nhưng phân tích phương thức canh tác và tập quán sử dụng các hoá chất trong nông nghiệp, cho thấy dư lượng các chất như nitrat, thuốc trừ sâu, kim loại nặng, methamidophos, các vi sinh vật gây bệnh có trong nông sản, trong đất và nước là điều khó có thể tránh khỏi.


* ¤ nhiễm môi trường. Để đánh giá mức độ ô nhiễm do phân hoá học, đã tiến hành kiểm tra chất lượng nước ao ngoài đồng và giếng nước sinh hoạt một số vùng trồng cây công nghiệp. Kết quả cho thấy, các chỉ tiêu phân tích đều đạt TCCP, đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế quy định. Cho đến nay chưa có trường hợp nào bị ngộ độc do dùng nước thải sinh hoạt bị ô nhiễm phân hoá học. Hầu hết các dạng phân đạm, phân kali hóa học được nông dân sử dụng đều ở dạng dễ hoà tan. Những dạng phân này có nguy cơ gây ô nhiễm khi số lượng sử dụng gia tăng. Vì vậy, việc theo dõi kiểm tra về phân bón trong những năm tới lại càng cần thiết hơn. Nguyên nhân các vấn đề trên có thể là:


- Sau nhiều năm tiến hành nền nông nghiệp thâm canh, đất bị bóc lột mà không được hoàn bù nên độ phì của đất bị giảm sút, xuất hiện một số yếu tố hoá học hạn chế sự phát triển cây trồng, nhất là N. Phân hoá học làm tăng sinh khối và tăng năng suất, nhưng đồng thời cũng lấy đi các yếu tố độ phì khác, làm mất cân đối quá trình dinh dưỡng của đất.


- Nông dân có tập quán sử dụng phân hữu cơ và đã thu hoạch hầu như toàn bộ sinh khối do cây trồng tạo ra.


- Nông dân nghèo, giá phân hoá học đắt hơn giá nông sản nên một số nông dân không đủ vốn để mua nhiều phân hoá học.


Lượng hữu cơ trong đất và nitơ vẫn còn có chiều hướng sụt, P và nhất là K dễ tiêu giảm, điều đó nói lên lượng phân bón trả lại cho đất chưa cân bằng.
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BO KE HOACH VA DAU TU
VIEN CHIEN LUQC PHAT TRIEN

BAO CAO TONG KET KHOA HOC PR TAI

NGHIEN CUU CAC GIAI PHAP TONG THE
PHAT TRIEN KINH TE - XA HOI VA BAO VE MOI TRUONG
VUNG TAY NGUYEN TRONG TINH HINH MOt

CHU NHIEM DE TAIL: TS. HOANG NGOC PHONG

Ha Noi, thang 12 nam 2005

Ban thao viét xong thang 6 nam 2005
Tai liéu nay duoc chudn bi trén co sé két qua thuc hién Dé tai cap Nha
nuéc, ma s6 KC.08.23 va duoc chinh sira theo két luan cua Hoi dong nghiém
thu cap Nha nuéc ngay 22 thang 12 nam 2005 tai Ha Noi




DANH SACH CO QUAN VA CA NHAN
THAM GIA THUC HIEN PE TAI

I. CAC CO QUAN THAM GIA NGHIEN CUU
1. Ban Nghién citu phat trién viing, Vién Chién lugc phat trién;;
2. Ban Nghién cttu phat trién ha tdng, Vién Chién lugc phét trién;

3. Ban Nghién cttu phét trién nguén nhan luc va cdc van dé xa hoi, Vién
Chién lugc phat trién;

4. Ban Nghién citu phat trién cdc nganh dich vu;

5. Khoa bia ly, truong Pai hoc khoa hoc tu nhién thudc Pai hoc Quéc gia Ha
6. Khoa Quan ly kinh t&€ d6 thi va moi truong, truong Pai hoc Kinh t€ quéc

7. Vién nghién ctru Quan ly kinh t€ Trung uwong, B6 K& hoach va Pau tu;
8. Vu Kinh t€ dia phuong va lanh thé, Bo K& hoach va Dau tu;
9. Vu Téng hop Tong Cuc Thong keé;

10. Vién Quy hoach thiét k& nong nghiép, Bo Nong nghiép va Phat trién nong
thon;

11. Vién Dia ly, Vién Khoa hoc tu nhién va cong nghé qudc gia;
12. Vién Nghién cttu kinh t€ B6 Thuong mai

13. S& Khoa hoc va cong nghé, S6 Dia chinh, S6 K& hoach va Pau tu tinh
Kon Tum;

14. S& Khoa hoc va cong nghé, S& Dia chinh, S& K& hoach va Dau tu tinh Gia
Lai;

15. S& Khoa hoc va cong nghé, S& Dia chinh, S& K& hoach va Dau tu tinh
bak Lak;

16. S& Khoa hoc va cong nghé, S6 Dia chinh, S6 K& hoach va Pau tu tinh
bak Nong;

17. S& Khoa hoc va cong nghé, S& Dia chinh, S& K& hoach va Dau tu tinh
Lam Dong.



II. NHONG NGUOI THAM GIA NGHIEN CUU

1. TS. Nguyén Van Phd, Phé Trudng ban, Vién Chién lugc phat trién (CLPT);
. TS. Nguyén B4 An, Phé Vién trudng Vién CLPT;

. TS. Nguyén Van Thanh, Truéng ban, Ban Dan s6 nguon nhan luc;

. ThS. Nguyén Van Chinh, Phé Vién trudng Viéen QHTKNN;

. TS. Bao Trong Thanh- Phé Vu truéng-Vu Quoc phong an ninh;

. GS.TS. Nguyén Cao Huan-Pai hoc KHTN, Dai hoc Quoc gia Ha Noi;

I N S U SR

. TS. Cao Ngoc Lan-Ph6 gidam doc Trung tam thong tin-dao tao va tu van
phat trién;
8. TS. Lé Van Nip-Ph6 truéng ban Ban Téng hop Vién Chién lugc phat trién;
9. ThS. Hoang Thi Van Anh, Nghién cttu vién Vién kinh t€ Thuong mai;
10. KS. Nguyén B4 Khoang, Ph6 Vu trudng, Vu Tong hop TCTK;

11. KS. Hoang Pham- Chuyén vién cao cdp Vu kinh t€ dia phuong va lanh
thé- Bo K€ hoach va Dau tu;

12. ThS. Nguyén Viét Hong, Chuyén vién Vu Két cau ha tdng va do thi-Bo
K& hoach va Dau tu;

13. CN. Tran Thi Noi, Nghién ctu vién chinh Vién CLPT;

14. CN. binh Cong Ton, Nghién cttu vién chinh Vién CLPT;
15. CN. Nguyén Van Huy, nghién ctu vién Vién CLPT;

16. CN. Tran Ha Nguyén, nghién ctu vién Vién CLPT;

17. CN. Nguyén Thi Hoang Diép, nghién ciu vién, Vién CLPT;
18. TS. Lé Thanh Binh, Vién CLPT;

19. CN. Tran Pinh Han;

20. TS. Tran Hong Quang, Phé Trudng ban,Vién CLPT;

21. KS. Nguyén Van Quyét, Vién CLPT;

22. ThS. Nguyén Thi Xuan Huong, Vién CLPT;

23. CN. Tran Thi Minh Son, Vién CLPT;

24. CN. Nguyén Thi Hoang Diép, Vién CLPT;

25. KTS. Lé Anh Duc, Vién CLPT;

26. KS. Huynh Ta Han;

27. ThS. Tran Van Thanh, Vién Khoa hoc tu nhién va cong nghé qudc gia.
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BAI TOM TAT

Thuc hién muc tiéu nghién ctu 1a dé xuédt hé thong cdc chinh siach va giai
phdp tong thé ¢6 can cit khoa hoc cho phat trién kinh t€ — xa hoi va bao vé moi
truong nham phat trién bén viing ving Tay Nguyén trong tinh hinh mdi, bang ti€p
can nghién citu tong thé va gan két cac van dé tu nhién, moi trudng - kinh t€ — xa hoi
— an ninh, quoc phong, cdc phuong phdp nghién cttu tong quan, thuc dia, noi nghiép
va cac phuong phdp khac dé gidi quyét hai nhiém vu nghién ctu chinh 1a (1) Phan
tich, ddnh gia nhiing van dé cap bach dat ra d6i véi viing Tay Nguyén trong st dung
tai nguyén va phat trién kinh t€- xa hoi, (2) D€ xuat cdc giai phap tong thé phat trién
kinh té- xa hoi va bao vé moi truong vung Tay Nguyén.

D¢ tai da chi ra 6 van dé cdp bach dat ra trong phat trién kinh té- xa hoi va
bao vé moi trudong. D6 1a: (1). Van dé dan s6, dan toc va cac van dé xa hoi ; (2). St
dung dat va quan hé dat dai; (3). Thi€u nudc dé phat trién san xudt; (4). Rimg & Tay
Nguyén dang bi suy giam vé dién tich va trit luong; (5). Phat trién kinh t€ xa hoi ;
(6). Chat luong moi truong

Dé xuét 11 nhém giai phap tong thé va chinh sdch dé€ on dinh va phat trién
kinh t&€ -xa hoi, nang cao chat luong cudc song ctia dong bao cac dan toc vung Tay
Nguyén. D6 1a: (1) Nhém giai phap chuyén dich co ciu kinh t€ ; (2) Giai phap phat
trién két cau ha tang ctia ving; (3) T6 chic 1anh thé kinh t€ xa hoi viing; (4) Chinh
sdch va giai phdp phét phat trién nguén nhan luc; (5) Chinh sach, giai phdp phat
trién khoa hoc-cong nghé; (6) Chinh séach, giai phdp bao vé moi trudong; (7) Cing c6
hé thong chinh tri ving manh tir co s&, két hop phét trién kinh t€ vdi bao vé quoc
phong an ninh; (8) Chinh séch va giai phap vé tai chinh va dau tu; (9) Tang cudng su
phdi hop, hop tac lién vang; (10) Giai phdp vé quy hoach va ting cudng cong tac
quan ly Nha nudc vé quy hoach; (11) Kién nghi bo sung mot s6 chinh sdch phat
trién trén mot s6 Iinh vuc va (12) Dé nghi Bo Khoa hoc va cong nghé can tiép tuc
chi dao tap trung xay dung mot chuong trinh nghién ctu dai han trong diém ctia Nha
nuéc vé hé thong nhitng gidi phdp co ban, toan dién va lau dai cho phét trién bén
vilng vung Tay Nguyén.
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MO PAU

I. SU CAN THIET CUA VIEC NGHIEN CUU

Van kién Dai hoi Dang lan thi IX chi ro:"Tay Nguyén la dia ban chién luoc
quan trong cua ca nudc ca vé kinh té€-xa hoi va quoc phong-an ninh, c6 loi the dé
phat trién nong nghiép, l1am nghiép san xuat hang hod 16n két hop véi cong nghiep
ch€ bién, phat trién cong nghiép nang lugng va cong nghiép khai thdc khodng san.
Xay dung Tay Nguyén giau vé kinh t€, viing manh vé quéc phong, an ninh, tién tdi
thanh vung kinh t€ dong luc". Bo Chinh tri ¢c6 Nghi quyét 10/ NQ/TW ngay
18/1/2002 vé phét trién kinh t€ xa hoi va bao dam qudc phong, an ninh viing Tay
Nguyộn thoi ky 2001-2010; Thu tuộng Chinh pha cÂộ Quyột dinh 168/2001/QD- TTg
ngay 30/10/2001 vé dinh huéng dai han va k& hoach 5 nam 2001-2005 ctia ving Tay
Nguyén. Du thao van kién Dai hoi toan quoc lan tht X ciing nhan manh "can tap
trung moi nd luc phét trién kinh t&€ nhanh va bén vitng, gin chat vé6i cdc dam bao an

nl

ninh quoc phong vung Tay Nguyén

Quan triét nhitng chu truong cua Pang va Chinh pht vé xay dung va phat
trién kinh t€-xa hoi va dam bao an ninh quoc phong viing Tay Nguyén trong tinh
hinh méi, phuong huéng t6i phai xay dung Tay Nguyén trd thanh viing giau vé kinh
t&, rit ngan khoang céch vé chénh léch phat trién clia ving so vé6i trung binh ca
nude, doi séng vat chat va tinh than ctia cong dong cac dan toc Tay Nguyén ngay
cang dugc cai thién va nang cao, bén viing vé moi trudng sinh thai va 6n dinh vé an
ninh quéc phong. Giai quyét nhitng van dé d6 doi hdi phai nghién ctu dé xuat cac
gidi phdp tong thé c6 co s& khoa hoc va thuc tién nhat dinh dé phat trién kinh t€ xa
hoi ving Tay Nguyén la rat quan trong va mang tinh cap thiét.

Trudc nhitng nhiém vu cap bach dat ra nhu trén, BO Khoa hoc va Cong nghé
da chi dao viéc nghién ctu va giao cho Vién Chién lugc phat trién Bo K& hoach va
DPau tu 12 co quan chu tri trién khai nghién cttu dé tdi:"Nghién citu cdc gidi phdp
tong thé phat trién kinh té- xa hoi va bdo vé moi truong ving Tdy Nguyén trong tinh
hinh moi"(md so’ KC.08.23). Day 1a mot dé tai thuéc Chuong trinh khoa hoc va cong
nghé trong diém cdp Nha nuéc"Bao vé moi trudng va phong tranh thién tai"(KC.08).

Dé tai da tap hop dong dao cic chuyén gia chuyén nganh, cdc nha khoa hoc
cua Vién Chién luoc phét trién, Vién nghién cttu Quan ly kinh t€ Trung wong Bo K¢&
hoach va Dau tu; Vién Quy hoach Thiét k€ nong nghiép thuéc Bo Nong nghiép va
Phét trién nong thon; Vién Dia 1y thuoc Vién Khoa hoc va Cong nghé Viét Nam;

" Du thdo van kién trinh Dai hoi X ctia Pdng Cong sdn Viét Nam, trang 106



Khoa Dia ly, Pai hoc Khoa hoc tu nhién, Pai hoc Qudc gia Ha Noi, truong Pai hoc
kinh t&€ quoc dan, cuing mot s6 Vu, Vién khac c6 lién quan cua cac Bo nganh clung
ti€n hanh diéu tra khao sét, nghién cttu dé xuat ra cdc giai phdp dong bo, tong thé dé
phat trién kinh té€- xa hoi va bao vé moi trudng ving Tay Nguyén theo hudng phat
trién bén viing.

IL MOT SO THONG TIN CHUNG CUA PE TAI

1. Tén dé tai:"Nghién citu cdc giai phdp tong thé phat trién kinh t&€ xa hoi va
bao vé moi truong vung Tay Nguyén trong tinh hinh méi".

2. Co quan chu tri: Vién Chién lugc phat trién, Bo K& hoach va Dau tu

3. Chu nhiém dé tai: TS. Hoang Ngoc Phong

4. Thu ky dé tai: TS. Nguyén Van Phi

III. MUC TIEU VA NHIEM VU NGHIEN CUU

1. Muc tiéu

Dé xuat hé thong chinh sach, gii phéap tong thé c¢6 can cit khoa hoc cho phat
trién kinh t€- x4 hoi va bao vé moi trudng nham phat trién bén viing Tay Nguyén.

2. Nhiém vu

(1) Phan tich, ddnh gid nhiing van dé cap bach dat ra d6i vé6i ving Tay
Nguyén trong st dung tai nguyén va phét trién kinh té- xa hoi.

(2) Nghién cttu dé xuat cdc giai phdp tong thé phat trién kinh té- xa hoi va
bao vé moi truong vung Tay Nguyén.

IV. TINH HINH HOAT PONG CUA PE TAI

1. Cong tac khao sat thuc dia, chuan bi tai liéu, hoi thio, cong bo két qua
nghién ciu

1.1. Vé khdo sdt thuc dia

Trong 3 nam t6 chiic trién khai nghién ctu, dé tai da t6 chiic 4 cudc diéu tra
khao sit vdi 20 luot can bo tham gia trong thoi gian 12 45 ngay dém; trao d6i va lam
viéc vGi nhiéu huyén va nhiéu xa ban tai nhiing viing dic biét khé khan & Tay
Nguyén.

1.2. Vé thu thdp tai liéu

Trong 3 nam dé tai da tién hanh thu thap tai liéu, dit liéu. Cu thé la:

- Thu thap va nghién cttu cdc cong trinh nghién ctu c6 lién quan t6i vung
truGe day nhu:



+ Chuong trinh diéu tra tong hop ving Tay Nguyén (1976-1980) goi tat 1a
chuong trinh Tay Nguyén I do Vién Khoa hoc Viét Nam (nay 1a Vién Khoa hoc va
Cong nghé Viét Nam) chu tri; Chuong trinh Xay dung co s& khoa hoc cho quy
hoach phét trién kinh t€ xa hoi vung Tay Nguyén (1984-1988) goi tit 1a Chuong
trinh 48C do Vién Khoa hoc Viét Nam (nay 1a Vién Khoa hoc va Cong nghé Viét
Nam) chu tri.

+ Quy hoach tong thé phét trién kinh t€ xa hoi ving Tay Nguyén thoi ky
1996-2010 (1994-1995) va céc Quy hoach téng thé phat trién kinh t€ xa hoi cdc tinh
Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Lam Doéng thoi ky 1996-2010 va Ra soét, diéu chinh,
b6 sung Quy hoach tong thé phét trién kinh t€ xa hoi cac tinh Kon Tum, Gia Lai,
bak Lak, Lam Déng thoi ky 2001-2010; Quy hoach phét trién kinh t&€ xa hoi céc
huyén, thi xa, cdc clra khau dat lién nhu Pic Co, B Y, Dik Per do Vién Chién luoc
phat trién thuoc Bo K& hoach va Dau tu chu tri va phoi hgp véi cac tinh thuc hién.

+ Thu thap, hé thong hod cac so liéu, tu liéu huyén va nganh cua céc tinh
trong vung; Hé thong cac s6 liéu vé kinh t€, xa hoi theo viing va theo tinh trong
vung Tay Nguyén.

1.3. Vé Héi thdo. Dé tai da t6 chic 3 phién hoi thao 16n vé cac van dé co ban
cua dé tai nhu: Cac van dé cap bach dat ra d6i v6i ving Tay Nguyén; ban vé giai
phap tong thé phét trién viing; cdc van dé lién quan dén phat trién kinh t€ két hop véi
quoc phong an ninh, quoc phong. Ngoai ra 1a hang loat cac hoi thao nho véi cac
chuyén dé nghién cttu cta de tai.

1.4. Vé cong bo két qud. Dé tai da dang tai 4 bai trén céc tap chi: 1 bai trén
Tap chi Cong san; 3 bai trén cac Tap chi chuyén nganh Kinh t€ Du bao, Kinh t&€ phat
trién.

1. Tay Nguyén - Nhitng van dé dat ra trén con dudng phét trién. Hoang Ngoc
Phong. Tap chi kinh t€ va Du bdo. S6 7/2003. ISSN 0866.7120

2. Mot s6 van dé chuyén dich co cau cay trong chli yéu & Tay Nguyeén.
Hoang Ngoc Phong. Tap chi kinh t& va Du bao. S6 10/2003. ISSN 0866.7120

3. Phét trién kinh t€ -xa hoi va bao vé moi trudong ving Tay Nguyén. Hoang
Ngoc Phong. Tap chi Cong san. S6 12/2003. ISSN 0866.7226

4. Hop tdc trong tam gidc phdt trién - Giai phap quan trong dé phat trién kinh
t€ - xa hoi ving Tay Nguyén trong tinh hinh méi. Hoang Ngoc Phong. Tap chi kinh
t€ va Du bao. S6 9/2005. ISSN 0866.7120

Ngoai ra con ¢c6 mot s6 bai bao dang tai trén cac ky yéu hoi thao khoa hoc
cua dé tai va Chuong trinh.



2. Nghién citu trién khai

V6i muc tiéu va nhiém vu trién khai nghién citu, dé tai da xay dung duoc 8
bdo cdo theo Bang 1 va 2 ctia Phu luc 1 va Phu luc 2 kém theo Hop dong so
23/2003/HD DTCB-KC-08. Danh muc 37 bio cdo chuyén dé theo cic hgp phan
nghién cttu nhu sau:

1. Dé cuong tong quat thuyét minh nghién citu ctia dé tai. Ban Cha nhiém dé
tai;

2. Hé thong hoa céc so liéu, tu liéu vé tu nhién va tai nguyén, dan cu va kinh
t€ xa hoi. Chu nhiém chuyén dé: KS. Nguyén B4 Khoang;

3. Nghién ctu phan tich thuc dia, bé sung va xay dung co so khoa hoc vé tu
nhién, tai nguyén va kinh t€ xa hoi ving Tay Nguyén. Chu nhiém chuyén dé: Ths.
Tran Van Thanh;

4. Nghién citu phan tich vé phét trién dan so, anh hudng cta dic diém dan cu,
phan b6 dan cu dén phit trién vang. Chu nhiém chuyén dé: TS. Nguyén Vian Thanh;

5. Phan tich tinh hinh thuc hién, két qua cua cac chuong trinh phat trién kinh
t€ xa hoi dudi tdc dong clia cac chinh sach & Tay Nguyén. Chl nhiém chuyén dé:
KS. Hoang Pham;

6. Phan tich thuc trang st dung lanh tho vao phat trién kinh té- xa hoi viung
Tay Nguyén thoi ky 1996-2004. Chu nhiém chuyén dé: Th.s Nguyén Van Chinh;

7. Nghién citu cac van dé str dung khai thdc 1anh tho véi van dé bao vé moi
trudong. Chu nhiém chuyén dé: TS. Nguyén Van Phd;

8. Nghién citu cdc van dé veé hién trang moi truong viung Tay Nguyén. Cha
nhiém chuyén dé: PGS.TS. Nguyén Cao Huén;

9. Nhitng vdn dé cap bach doi vé6i phat trién kinh t€- xa hoi va bao vé moi
truong vung Tay Nguyén. Chu nhiém chuyén dé: KS. Tran Thi Noi;

10. Mot s van dé 1y luan vé tang trudng va phat trién kinh t€ v6i van dé moi
truong, an ninh qudc phong. Tdc dong cua Tiéu ving Mé Cong, khoa hoc va cong
nghé, dién bién moi trudng doi véi viing Tay Nguyén. Chi nhiém chuyén dé: KS.
Tran Thi Noi;

11. Céc quan diém va phuong phdp luan cta viéc hinh thanh cdc chinh séch
va giai phap phat trién. Tdc dong clia chién lugc phat trién va thi trudng cdc nudc
dén phat trién ving. Chu nhiém chuyén dé: CN. Tran Ha Nguyén;

12. C4c giai phap tong thé vé chuyén dich co ciu kinh t€ viing va van dé phat
trién x4 hoi, bio vé moi trudng. Chii nhiém chuyén dé: TS. Nguyén Ba An;



13. Giai phap phat trién nganh nong 1am nghiép theo huéng cong nghiép hoa,
hién dai hda nong nghiép va nong thon. Chi nhiém chuyén dé: CVC Nguyén Trong
Binh;

14. Giai phdp phat trién nganh cong nghiép theo cong nghiép héa, hién dai
hoéa gén vé6i bao vé moi truong. Chi nhiém chuyén dé: TS. Lé Van Nép;

15. Giai phap phat trién khu vuc kinh t€ dich vu. Cht nhiém chuyén dé: TS.
Luu Duic Hai;

16. Giai phép phat trién cdc linh vuc xa hoi gan vdi cai tao va bdo vé moi
truong. Chu nhiém chuyén dé: TS. Nguyén Van Thanh;

17. Giai phap phat trién va dau tu xay dung két cau ha tAng ving. Chu nhiém
chuyén deé: TS. Nguyén Quang Vinh;

18. Van dé sir dung lanh thé va t6 chic 1anh thé ving. Cha nhiém chuyén dé:
TS. Nguyén Van Phu;

19. Nghién cttu céc chinh sdch va gidi phép tai chinh nham phét trién KT-XH
bén viing va bao vé moi trudng. Chu nhiém chuyén dé: KS. Hoang Thi Thi Diép;

20. Nghién citu cdc chinh sdch va giai phdp vé an ninh quéc phong véi phat
trién KT-XH bén vitng va bao vé moi trudong. Chl nhiém chuyén dé: Th.s Lé Van
Thanh;

21.Cac van dé téng quan phat trién ving vé6i xay dung hé thong chinh tri
ving Tay Nguyén. Chu nhiém chuyén dé: TS. Tran Hong Quang;

22. Nghién ctu cdc gidi phdp phat trién mang luéi giao thong, cap dién, cip
nudc vung Tay Nguyén. Chu nhiém chuyén dé: Ths. Lé Anh Diic;

23. Nghién citu c4c giai phdp vé cai tién dinh huéng phat trién co ciu kinh té,
nganh va linh vuc ving Tay Nguyén Chi nhiém chuyén dé: KS. Dinh Cong Ton;

24. Nghién ctu cdc giai phap To chiic 1anh tho do thi ving Tay Nguyén. Cha
nhiém chuyén dé: KS. Nguyén Lé Vinh;

25. Nghién ciu céac giai phap vé hgp tic quoc t€ va hgp tic lién ving cua
ving Tay Nguyén. Chu nhiém chuyén dé: Tran Thi Son;

26. Nghién citu cdc giai phdp vé xay dung hé thong chinh tri va cic chinh
sach phét trién Tay Nguyén. Cha nhiém chuyén dé: KS. Nguyén Tién Huy;

27. Xay dung dit liéu, xir 1y va t6 chic quan ly dit liéu nghién citu clia dé tai.
Chu nhiém chuyén dé: KS. Pham Dinh Han;

28. Hé thong céc ban do vé viing Tay Nguyén:

29. Ban d6 hanh chinh Tay Nguyén. Ty 1¢ 1/300.000 thu nhé tir ban do6
1/100.000;



30. Ban dé hinh thé tu nhien Tay Nguyen. Ty Ié 1/300.000 thu nhd tir ban d6
1/100.000;

31. Ban d6 phan bo cac tham thuc vat, vuon quoc gia va cac khu bao ton
vung Tay Nguyén. Ty 1& 1/300.000 thu nho tit ban d6 1/100.000;

32. So d6 mot s6 dac diém tu nhién vang Tay Nguyén. Ty 1¢ 1/300.000 thu
nhd tir ban d6 1/100.000;

33. So d6 hién trang mot s6 dang tai nguyén vung Tay Nguyén. Ty 1&
1/300.000 thu nhé tir ban d6 1/100.000;

34. So d6 dinh huéng phan bs dan cu va lao dong ving Tay Nguyén. Ty 1é
1/300.000 thu nho tir ban d6 1/100.000;

35. So d6 dinh hudng phat trién kinh t€ xa hoi ving Tay Nguyén. Ty 1é
1/300.000 thu nhd tir ban d6 1/100.000;

36. So d6 dinh hudng phat trién kinh t€ xa hoi ving Tay Nguyén. Ty 1é
1/300.000 thu nhé tir ban d6 1/100.000;

37. Béo cdo tong hop, bdo cdo tém tat dé tai.
3. Pao tao can bo

- Thong qua cdc hoat dong cua dé tai gép phan dao tao, boi dudng doi ngii
can bo khoa hoc tré cta Vién va Trung tam kinh t€ Mién Nam vé phuong phap tiép
can, ndi dung nghién cttu quy hoach tong thé phat trién kinh t€ xa hoi néi chung va
cac giai phdp tong thé phat trién kinh té-xa hoi va bao vé moi truong ving Tay
Nguyén noi riéng.

- B6 sung céc gido trinh vé dia ly kinh t€, tai nguyén, moi trudng, xa hoi nhan
van va nhiing nghién ctu vé cic dan toc & ving Tay Nguyén thong qua cac két qua
nghién cttu va diéu tra bo sung.

- Trang bi thém vé hiéu biét thuc tién cho mot s6 cén bo nghién ctu tham gia
de tai.

- Nang cao trinh do t6 chitc phoi hop gitta cdc co quan nghién citu khoa hoc
va trién khai cong nghé. Dé tai da tap hop dugc dong dao céc nha khoa hoc & Trung
uwong va dia phuong tham gia.

4. Kinh phi

Kinh phi hang nam duogc duyét theo cic ndi dung cong viéc dugc ghi trong
céc hgp dong nam, sau d6 dugc phan chia va chuyén cho cdc tap thé khoa hoc va céc
cd nhan tham gia thuc hién dé tai (thong qua cdc hgp dong thué khoan chuyén mon).



Dé tai da thuc hién t6t cac quy dinh vé tai chinh cua Nha nude va tuan thu
theo k& hoach du tru kinh phi dugc duyét ting nam.

S. Panh gia chung

Két qua nghién citu khoa hoc cua dé tai 14 mot cong trinh nghién ctu khoa
hoc nghiém tic, 1 san phdm lao dong khoa hoc ctia nhiéu cdn bo, nhiéu chuyén gia
khoa hoc clia céc chuyén nganh. So v6i muc tiéu, ndi dung, nhiém vu va san phim
khoa hoc duoc giao thuc hién trong 3 nam 2003-2005 c¢6 thé danh gid téng quat nhu
sau:

- DÂ tai da thu thap, hộ thong hod duoc cộc tai liộu khoa hoc, cac két qua
nghién cttu va kiém dinh thuc t€ qua cac dot khao sat vé hién trang phat trién kinh
t€- xa hoi va bao vé moi truong vung Tay Nguyén tit nam 1990 dén nay. Day la hé
thong tu liéu, s6 liéu rat quy gép phan tao nhiing can ci, co s& khoa hoc clia viéc
xay dung hoach dinh cédc chinh sach phat trién KT-XH vung Tay Nguyén.

- D€ tai nghién cttu, phat hién nhiing van dé cap bach nhat dat ra doi véi phat
trién kinh t€ - x4 hoi ving Tay Nguyén, thuc trang phét trién kinh té- x4 hoi viing
dudi tdc dong cta Quyét dinh 656/TTg va Quyét dinh 168/TTg cua Thu tuéng Chinh
pht ciing nhu Nghi quyét 10 ctia Bo Chinh tri vé phat trién kinh t€- x4 hoi va dam
bao an ninh quoc phong viung Tay Nguyén trong tinh hinh méi. Pay thuc su 1a mot
cong viéc cuc ky phic tap khé khan va doi hoi phai mat rat nhi€u thoi gian, cong
stc, kinh phi cha toan thé cdn bo nghién citu tham gia dé tai. Chinh vi vdy, da cé
mot s6 dong gép thiét thuc cho viéc khuyén cdo voi cdc co quan qudn ly Nha nudc
trong viéc chi dao, diéu hanh quy hoach va cdc ké hoach phdt trién kinh té xa hoi
viung T'dy Nguyén.

- Dé tai da dé xudt hé thong cdc nhém giai phdp téng thé nhim gép phan giai
quyét nhitng van dé bic xic dat ra trong phét trién kinh té- xa hoi va bao vé moi
truong vung Tay Nguyén trong tinh hinh méi.

- D¢ tai da xay dung dugc hé thong cac ban d6 chuyeén de ty 1& 1/100.000 vé
vung Tay Nguyén.

V. PHUONG PHAP NGHIEN CUU

Dé tai da str dung tong hop dan xen giita cac phuong phap nghién citu trong
phong, phuong phdp nghién ctu ngoai thuc dia véi cdc phuong phdp ban do va cac
phuong phdp hién dai khac. Cu thé:

a) Nghién citu tong quan

- St dung phuong phép thong ké, thu thap xur 1y tai liéu, tu liéu dé thu thap
cac tai liéu tai cic co quan trung wong va dia phuong c6 lién quan dén vung Tay
Nguyén.



Dé nghién citu, dé tai da dung cac phuong phdp thong ké, thu thap xi 1y tai
liéu, tu liéu dé thu thap cdc tai liéu va cdc chuong trinh, cong trinh da cong bo c6
lién quan dén vung; thu thap va phan tich cdc s6 liéu vé cdc chi tiéu kinh t€ vi mo,
chi tiéu kinh t&€ nganh, céc chi tiéu vé xa hoi, vé moi trudng dé xac dinh nhitng van
dé cap bach va co s& du bdo, xdc dinh cdc giai phdp phét trién ving trong tinh hinh

Z,

moi.

- Sir dung phuong phdp phan tich hé thong, so sdnh va phan tich tong hop dé
nghién cttu tong quan két qua nghién cttu clia cc tic gia c6 lién quan dén dé tai dé
rit ra van dé chung c6 thé 4p dung cho dé tai.

Dé tai sir dung céc phuong phdp nay dé phan tich su tuong quan giita ving
Tay Nguyén va céc vung khdc, xéac dinh ty 1é 1anh tho cla cdc tinh trong ving; tir d6
¢6 co sG d€ nghién citu xdc dinh cdc gidi phdp vé t6 chic lanh thd ving Tay Nguyén
trong tinh hinh méi.

b) Nghién citu thuc dia

- Str dung phuong phép di€u tra, khao sit ngoai thuc dia danh gia hién trang
tu nhién, kinh t€ — xa hoi va moi truong, hiéu qua dau tu va tic dong cta cac chu
truong, chinh sach... Dac biét chi y diéu tra khao sat ky tai cac khu vuc va diém
“nong” & Tay Nguyén.

Dé tai x4c dinh, trong boi canh thuc tién cua viing c6 nhiéu su déi thay... ; do
do dé tai da t6 chic nhiéu dot khao sét, thuc dia dén cdc x4, huyén va cdc tinh trong
ving. Chinh bang céc phuong phdp nay dé tai luon cap nhat dugc nhiéu thong tin
mdi vé thuc tién phét trién ctia viing. Trén co sO d6 dé xuat duoc nhitng giai phdp sat
vGi thuc tién va dac thi cta ving Tay Nguyén.

¢) Nghién ctiu noi nghiép

Str dung phuong phép thong k&, phan tich hé thong, ban do, du bao... dé tong
hgp, phan tich cdc s6 liéu va tai liéu da diéu tra thu thap duoc. Nghién ciu tim
nguyén nhan cta hién tuong dé tir d6 dé xuat giai phdp téng thé phat trién kinh t€ —
xa hoi va bao vé moi truong vung Tay Nguyén trong tinh hinh méi.

VL HIEU QUA KINH TE XA HOI CUA PE TAI

a) Vé mdt khoa hoc

Day 1a dé tai nghién ctu vé phuong phdp luan xay dung gidi phdp tong thé
phat trién kinh t€ — x4 hoi cho mot viing ¢6 vi tri dia 1y va kinh t€ — xa hoi dac biét
quan trong la Tay Nguyén.

Néu nhu Chuong trinh Tay Nguyén 1 va 2 trude day chi dé cap riéng ré céc
van dé vé tu nhién (Tay Nguyén 1) va nhan manh tGi cac van dé kinh t€ xa hoi (Tay



Nguyén 2) thi dé tai nay da nang cao hon mot budc 1a chu trong tGi toan bo cac van
dé tu nhién - tai nguyén - moi truong - kinh t€ - xa hoi va ca van dé quoc phong- an
ninh.

b) Vé mdt thuc tién

Dé tai da tong két va hé thong hoa duoc céc chl truong chinh sich 16n cua
Pang va Nha nudc doi v6i ving Tay Nguyén trong nhitng nam qua cling nhu danh
gid tdc dong va hiéu qua cua cdc chinh sach d6 dé 1am co sO dé xuat cdc giai phdp
tong thé phat trién kinh t€ — xa hoi phi hgp. Trong qua trinh trién khai thuc hién da
c6 nhiéu két qua nghién ctiu cua dé tai dugc chuyén giao vao thuc tién nhu:

- Déng gbp thiét thuc xay dung, diéu chinh bo sung quy hoach phat trién KT-
XH giai doan 2001-2010 va tdm nhin 2020 ctia cac dia phuong & Tay Nguyén.

- Déng gbp nhiéu co s& 1y luan khoa hoc xay dung k& hoach ngin han va dai
han cua cac nganh va cac dia phuong trong ving nhat 1a cac chuong trinh, du an vu
tién dau tu.

- Nhitng két qua nghién ctu ciia dé tai da gép phan truc ti€p vao viéc tong
két, danh gia cac mat duoc cua viéc thuc hién Quyét dinh 168/2001/Qb-TTg ngay
30/10/2001 vé dinh huéng dai han va k& hoach 5 nam 2001-2005 cta viung Tay
Nguyén. Nghi quyét 10- NQ/TW ngay 18/1/2002 ctia Bo Chinh tri vé phét trién kinh
t€ xa hoi va bao dam quoc phong, an ninh vung Tay Nguyén thoi ky 2001-2010.

- Céc giai phdp dé xuat cua dé tai da, dang dugc céc co quan chuyén mon &
Trung uong va cic tinh trong ving tham khao va stt dung dé€ xdc dinh nhitng muc
tiéu cht yé€u, dé xuat cdc phuong huéng 16n vé phét trién nganh, vung, tinh trong 10-
15 nam.

- Mot s6 kién nghi khoa hoc vé chinh sach, co ché da dugc cac co quan Nha
nuéc & Trung wong va dia phuong xem xét diéu chinh trong qua trinh t6 chic chi
dao xay dung phat trién kinh t€- xa hoi viing Tay Nguyén theo huéng phét trién bén
ving.

- Dé tai da déng goép 16n vao viéc xdc dinh cdc 1gi thé, han ché va dua ra
nhitng dinh huéng co ban vé hgp tdc phat trién giita cdc tinh trong Quy hoach phat
trién kinh t&€ xa hoi khu vuc bién gi6i 3 nudc Viét Nam- Lao va Campuchia. (Bdo
cdo Quy hoach nay da dugc Thu tuéng Chinh phu 3 nudc Viét Nam, Lao va
Campuchia phé duyét tai cudc giap 3 bén vao thang 11 nam 2004, tai thu dé Viéng
Chan).

- Thong qua nghién ctiu dé tai nay, vi th€ cua co quan chu tri dé tai va Cha
nhiém dé tai duoc nang 1én, thong qua su tin nhiém cta cac tinh Tay Nguyén trong



dinh chinh sdch phat trién va tu van vé quy hoach d6i v6i Vién va Chu nhiém dé tai.
Quan hé trong cung cap thong tin va tu van giita co quan chu tri dé tai v6i Ban Chi
dao Tay Nguyén cang chat ch€ hon...

¢) Vé mdt kinh té

Két qua nghién ciu cua dé tai gép phan ddy manh va nang cao hiéu qua dau
tu cdc du 4n phat trién kinh t€ — xa hoi va bao vé moi trudong ving Tay Nguyeén.

d) Vé mdt xd hoi

+ Xdc dinh duoc mot s6 van dé cdp bach dat ra doi v6i ving Tay Nguyén dé
phat trién bén viing. D6 1a:

1. Vén dé dan so, dan toc va cdc van dé xa hoi;

2. Su dung dat va quan hé dat dai;

3. Thiéu nudc dé phat trién san xuat;

4. Rung & Tay Nguyén dang bi suy giam vé dién tich va trit lugng;
5. Phat trién kinh t€ xa hoi;

6. Chat luong moi truong;

+ Pua ra dugc céc giai phap tong thé va chinh siach dé on dinh va phat trién
kinh t& — xa hoi, nang cao chit luong cudc song ctia dong bao cac dan toc vung Tay
Nguyén. C6 thé téng hop cdc giai phdp da dé xuat trong dé tai thanh cdc nhém sau:

1. Nhém giai phdp chuyén dich co cdu kinh t&;

2. Giai phép phat trién két cau ha tdng clia ving;

3. To chiic 1anh tho kinh t€ xa hoi viing;

4. Chinh sach va giai phap phat phat trién nguén nhan luc;

5. Chinh s4ch va giai phdp phat trién khoa hoc va cong nghé

6. Chinh sach va giai phdp vé bao vé moi trudng;

7. Cing c6 hé thong chinh tri ving manh tir co s, két hop phét trién kinh t&€
vGi bao vé quoc phong an ninh;

8. Chinh sach va giai phdp vé tai chinh va dau tu;

9. Tang cuong su phoi hgp, hop tac lién vung;

10. Giai phap vé quy hoach, tang cuong quan 1y Nha nudc vé quy hoach;

11. Kién nghi b6 sung mot s6 chinh sach phat trién trén mot s6 linh vuc;
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Trong 3 nam (2003-2005) duoc su chi dao, quan 1y chat ché ctia Bo Khoa hoc
va Cong nghé, Ban chli nhiém chuong trinh KC-08, duéi su chu tri ctia Vién Chién
luoc phat trién, dé tai da thu dugc nhiéu két qua c6 gid tri vé mat khoa hoc va thuc

X

tién.

Nhan dip ndy, tap thé tham gia thuc hién dé tai xin chan thanh cdm on co
quan cht tri d¢ tai, cdc co quan chic nang ¢ Trung uong va 5 tinh Tay Nguyén (Kon
Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nong va Lam Dong) da tao diéu kién thuan 1oi cho dé
tai trién khai ding k& hoach va ti€n do dat ra. Xin cam on su cong tic nhiét tinh va
su gidp d& vo tu cta lanh dao Vién Chién lugc phét trién va cac Vién chuyén nganh,
céc chuyeén gia, cac nha khoa hoc da gép phan tich cuc vao su thanh cong cua dé tai.

Bdo cdo tong hop clia dé tai duoc dic rut tir cic bdo cdo chuyén dé vé cdc
linh vuc nghién ctu 1y luan, thuc tién, khoa hoc ky thuat, t6 chic quan 1y san xuét,
céc chinh sach phat trién va nhitng két qua thu dugc tir nhitng dot khao sat thuc t€,
cac y kién cua cdc nha khoa hoc... Bdo céo tong két khoa hoc cta dé tai duoc ciu
tric thanh cac chuong muc chinh sau:

- M¢& dau

- Phan thit nhat: Thuc trang phat trién va nhitng van dé cap bdch d6i véi ving
Tay Nguyén trong st dung tai nguyén va phat trién kinh t€ - xa hoi.

- Phan thit hai: Cac giai phép tong thé phat trién kinh té€- xa hoi va bao vé moi
truong vung Tay Nguyén trong tinh hinh méi.

- Két luan

11
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PHAN THU NHAT
THUC TRANG PHAT TRIEN VA NHUNG VAN PE CAP BACH
POI VOI VUNG TAY NGUYEN TRONG SUDUNG TAI NGUYEN
VA PHAT TRIEN KINH TE - XA HOI

CHUONG I
KHAI QUAT PAC PIEM TU NHIEN VA TAI NGUYEN, KINH TE XA HOI
VUNG TAY NGUYEN

1.1. Nhitng dac diém vé tu nhién va tai nguyén
1.1.1. Vitri dia li

Vung Tay Nguyén nam vé€ phia Tay va Tay Nam nudc ta, gom 5 tinh Kon
Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nong va Lam Dong, véi dién tich tu nhién 54.475 km?,
dan s6 nam 2004 12 4.67 triéu ngudi (trong d6 dong bao cdc dan toc thiéu s6 chiém
khoang 31%), chiém 16,3% vé dién tich va 5,6% vé dan s6 so véi ca nudc.

Vé mdt tu nhién, Tay Nguyén nam & phia Tay day Truong Son, 1a khu vuc
dau nguodn cta 4 hé thong song 16n 1a Sésan va Srépok, song Ba, thugng nguoén song
Pong Nai, noi c6 viing dat ba dan rong 16n nhat ¢ Viét Nam. Vi tri nay ¢6 y nghia
biic chdan “mdi nha” rat quan trong doi véi ving dong biang Duyén hai Trung va
Nam Trung bo, Dong Nam B0, 1a bo phan gin két chat ché v6i Nam Lao, dong bac
Campuchia. Viéc khai thac sir dung va bao vé cdc nguon tai nguyén thién nhién von
rit phong phi, da dang ctia Tay Nguyén khong thé chi xét t6i m6i quan hé noi ving,
ma con phai dac biét coi trong moi lién hé tic dong qua lai v6i cac vung lan can ca
trong nudc va ngoai nudc.

Vé kinh té, xd hoi. Phia dong va dong nam ctia Tay Nguyén la ving Duyén
hai Nam Trung Bo va Pong Nam Bo véi dic trung co ban 1a viing kinh t€ phat trién
v6i hé thong do thi va cang bién. Thong qua hé thong cdc truc giao thong lién ving
bong - Tay va Bic - Nam n6i lién Duyén hai véi Tay Nguyén nhu quoc 10 14, 19,
20, 24, 25, 26, 27...D6 ciing 1a nhitng hanh lang trao doi hang héa “niii - bién”. Cac
viing Duyén hai va Dong Nam Bo 12 noi cung cip luong thuc, hai san, cic san phdm
cong nghiép, cung cip lao dong va khoa hoc k¥ thuat cho Tay Nguyén. Tay Nguyén
1a viing ¢6 diéu kién va truyén thong san xuat thuan 1gi cdc cay cong nghiép nhiét
déi c6 gia tri hang héa cung cap cho Duyén hai va ca nudc.

Mait khdc, Tay Nguyén nim xa nhiéu ving da phét trién nhu Dong Nam Bo,
Doéng bing Song Hong, chi phi van tai hang ho4 tir Tay Nguyén di ra phia Bac va tir
céc tinh phia Bac vé Tay Nguyén cao hon nhiéu viing khac 1am giam su hap dan doi
VGi cac nha dau tu, nhat 1a cac dau tu nude ngoai.
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Phia Tay ctia Tay Nguyén Ia cdc tinh Nam Lao va Dong Bac Cam-pu- chia.
Viéc giao luu va quan hé kinh t€, xa hoi, chinh tri v4i cac quoc gia nay va cac quoc
gia khac trong khu vuc nhu Thai Lan, My-an-ma...theo cac hanh lang Dong -Tay noi
lién tir cdc cang bién va do thi 16n ctia Duyén hai qua Tay Nguyén theo céc cira khau
bién gidi dat lién nhu Bo Y (Kon Tum), Pic Co (Gia Lai), Diak Per va Bu Po Rang
(bak Nong) va duong hang khong. Yéu t6 nay cho thady Tay Nguyén gan nhu 1a dau
moi trong quan hé lién vung gilta cac quoc gia phia Tay nudc ta v6i Duyén hai Viét
Nam. D6 ciing néi 1én vi tri quan trong ctia Tay Nguyén trong phat trién kinh t€ lién
viing & Tam gidc phét trién Viét Nam - Lao - Cam Pu Chia.

Tay Nguyén la viing phan bg chi yéu cuia nhiéu toc ngudi thudc ngit hé Nam
A v6i nhém ngon ngit Mon - Khome (Ba Na, Xodang,...) va ngit hé Nam Dao véi
cdc nhém ngon ngit Gia Rai, E dé... Pong nhit trong s6 cic toc ngudi nay 13 ngudi
Gia rai, E dé, Bana, Monong,... Tay Nguyén con tiép nhan s6 luong khé 16n dan cu
tlr cdc vung khdc dén khai thac kinh t€, chl yéu 1a ngudi Kinh tir Dong bing song
Héng va viing Bic Trung Bo. O day da xuét hién mot s6 dan toc it ngudi cia mién
nui trung du Bac Bo di cu vao tir nhitng nam 90 cua thé ky nay. Mot s6 con song du
canh du cu, phdt nuong, 1am riy, gay ra nhiing t6n thit cho ngudn tai nguyén rimg
cta ving. Cong dong dan cu Tay Nguyộn vội nhi€u dan toc ma moi dan toc lai ¢
nhitng ban sic van hoéa, tam ly tiéu dung, truyén thong nghé nghiép khic nhau da
tao ra mot su da dang vé van hoa song ciing dit ra nhiéu van dé trong phét trién kinh
t€, tO chiic san xuét va quan 1y lanh thé & vung.

Vé an ninh, quéc phong. Ngoai vi tri phong ho dau ngudn, giam thi€u thién tai
va bdo vé moi trudng sinh thai d6i v6i viing va ca dong bang ven bién phia Dong,
Tay Nguyén 1a mot trong “4 Tay" (Tay Béc, Tay Bac Trung bo, Tay Nguyén va Tay
Nam B0), c6 khoang 135 km bién gi6i véi Lao, 378 km bién gidi véi Cam Pu Chia,
c6 tdm khong ché 16n vé qudc phong va an ninh. Xét theo hudéng Pong - Tay, Tay
Nguyén 12 viing ¢6 vi tri trung gian gifta cdc 1anh thé gidp bién v6i Lao, Cam Pu
Chia va ving déng béng ven bién phia Pong ctia Viét Nam, ¢6 vi tri chién lugc quan
trong vé€ chinh tri, quéc phong va an ninh khong nhiing cta ving ma ca qudc gia.
Nhiing van dé d6 da dugc thdy rdo qua nhiing thanh cong cua vung trong thoi gian
qua vé€ cung c6 dam bao an ninh quéc phong, gianh dan bao vé bién gidi, hé trg dac
luc cho viéc chong lai cac am muu dién bién hoa binh, kich dong dong bao dan toc
chong pha cdch mang cta cac thé luc phan dong & viing bién gi6i, 6n dinh chinh tri
khu vuc, gép phan vao 6n dinh phat trién ctia quoc gia.

1.1.2. Dia hinh

Tay Nguyén c6 dia hinh da dang, bao gébm nhiéu cao nguyén xép ting. Dién
tich nii cao trén 800m c6 khoang 2,9 triéu ha, chi€ém 53% dién tich tu nhién (dinh
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Ngoc Linh & phia Biac cao 2.598m, Chu Yeng Xin & phia Nam cao 2.406m). Cac cao
nguyén & do cao 300 - 800m khoang 2,2 triéu ha bang 36,5%. Dong bang thung liing
c6 dién tich khoang 57 van ha, chi€m 10,5%... Thuén 1oi 1a c6 thé phat trién da dang
san pham hang ho4, nhung khé khan 12 do dia hinh phic tap lam tré ngai cho giao
luu kinh t€ (nhat 12 khi dudng sd chua phat trién).

Dia hinh chia cat phic tap, ¢6 tinh phan bac rd rang, cdc bac cao nam vé phia
Dong, bac thap nhat & phia Tay. Tay Nguyén c6 nhiéu dia hinh khdc nhau, nhung c6
thé khai quat thanh 3 dang dia hinh chinh sau day:

Dia hinh cao nguyén véi cac bac dia hinh sau:

- Bac dia hinh & do6 cao tir 100-300m, cht yéu gom cac khu vuc nhu Cheo
Reo- Phi Tic, Easoup va mot s6 khu vuc doc bién gidi Viét Nam - Campuchia.

- Bac dia hinh & d6 cao tir 300-500m, chu yéu gom céac khu vuc doc song
bakPoko, xung quanh thi xa KonTum, An Khé va thung ling Lak.

- Bac dia hinh & do cao tir 500-800m, bao gom cao nguyén Pleiku, mot trong
hai cao nguyén rong nhit & Tay Nguyén, dugc phu bdi 16p bazan ¢6 bé mat kha
bing, nghiéng dan vé phia Nam c6 do cao 400m, con phia Bac va Dong Bac tir 750-
800m. Cao nguyén Budon Ma Thuot cling 1a mot cao nguyén bazan rong 16n, chay
dai tir Bac xuong Nam trén 90km, tir Dong sang Tay khoang 70km. Cao nguyén
Lang Biang va Di Linh thudc tinh Lam Dong la hai cao nguyén dat do, c6 khi hau
on hoa quanh nam.

Dang dia hinh cao nguyén thuan loi cho viéc phét trién nong 1am nghiép véi
quy mo 16n. Nhitng vung cay cong nghiép lau nam, (ca phé, cao su, che...) hién nay
chi yéu dugc phét trién & khu vuc ndy. Kha nang mé rong dat nong 1am nghiép con
kha 16n. Tai nguyén boxit tap trung chi yéu & khu vuc dia hinh cao nguyén. Kho
khan 16n & day 1a thi€u nuéc mua kho, muc nudc ngam sau.
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Dia hinh niii. Ngoc Linh 1a diy nii d6 so nhat & Bac Tay Nguyén, kéo dai tir
Bac - Tay Bac xuong Nam- Dong Nam gan 200km. Phia Bac c6 dinh Ngoc Linh cao
nhit (2598m), phia Tay c6 dinh Ngoc Lum Heo (2023m). Song Poko ngan céach
dinh nay véi day Ngoc Bin San (1939m). N6i ti€p vé phia Nam. Dong Nam 1a day
Ngoc Krinh (2066m). Day nay bi cac song Pak Acoi va Dak x¢é doc, song Dak Bla
va Dak Poné cit ngang. Phia Nam Dak Bla, didy Ngoc Krinh ti€p tuc véi Kon
Kakinh (1748m), Kon Boroa (1532m), Kon Xa Krong, Kon Boo Kmién (1551m),
Chu Rpan (1504m). Giita Kon Xa Krong (1330m) va Chu Rpan dia hinh thip nhat
tai deo Mang Giang (830m), noi quoc 10 19 tir Quy Nhon di Pleiku vuot qua. Phia
Tay diay Ngoc Krinh con 1a nii Ngoc Boc (1757m) & phia Bac Kon Plong. Phia Tay
day Ngoc Krinh ¢6 nti Chu Hereng (1152m). Day Ngoc Linh dugc tao thanh boi
cac da granit, da phi€n mica. Mot s6 khoi nhu Kone Krong dugc tao thanh bai ridlit.

Day nti An Khé chay dai 175km tir phia Nam song Tra Khiic dén tan thung
liing song Ba, c6 chiéu rong tir 30-40km. Pay 1a mot day nii kha d6 so, tao nén ranh
gi6i tu nhién gilta Pong va Tay Truong Son.

Day Chu Dju rong 30km, chay dai 100km tir phia Nam cao nguyén Pleiku
dén phia Bac khéi nii Vong Phu. Day Vong Phu dugc cau tao tir d4 granit theo
phuong Pong Bic - Tay Nam dai 60km, rong 30km, cao nhat 1a dinh Vong Phu
(2051m), ha thap dan vé phia Pong Bic dén deo Ca chi con cao 700m. Day Tay
Khénh Hoa (ndm & phia Nam dday Vong Phu) tao nén ranh giGi gitta sudn Dong Tay
Nguyén, Krong Pak va cao nguyén ba Lat. Ngoai ra con c6 cdc day ChuYaSin, day
Dan Sona-Ta Pung niam & phia Tay Bac cao nguyén Da Lat.

Dia hinh thung ling chi€m dién tich khong 16n. Canh dong An Khé la mot
kiéu thung liing giita nii bi san bing va md& rong. Thung liing Sa Thiy, binh nguyén
Easoup 1a mot dong bang béc mon. Ving triing Cheo Reo- Phid Tic, ving triing
Krong Pach- Lak & phia Nam cao nguyén Buon Ma Thudt von la thung liing béc
mon véi nhi€u ndi sét da bién thanh mot canh dong tich tu véi ddm lay va ho Lik
rong trén 800ha dugc tao nén do 16p bazan Dé tit 14p mat dong chay cua Krong Ana.
Vung c6 dia hinh thung liing chu yéu phét trién cay luong thuc, thuc phdm ciing 12
viing c6 tiém nang phat trién nuoi ca nudc ngot.
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bat bi x6i mon rira troi

Truot 16 dat da do hoat dong dia chat
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1.1.3. Tai nguyén khi hdu

Khi hau Tay Nguyén duoc hinh thanh duéi tic dong cua buc xa mat troi, hoan
luu khi quyén va hoan canh dia ly. 0 day vi tri dia ly va do cao c6 vai tro quan trong
nhat trong su tic dong qua lai véi diéu kién biic xa va hoan luu khi quyén ma hé qua
ctia n6 12 sy hinh thanh mot kiéu khi hau c6 thé coi 1a dic sac cua khi hau nhiét dé6i
gi6 mua & nudce ta - khi hau nhiét d6i gi6 mua cao nguyén.

Ché d6 biic xa mat troi cua vung khi hau cao nguyén nhiét d6i gié mua gan
xich dao véi tong lugng bitc xa nam 16n (120 - 140 kcal /cm?), chénh léch giita céc
thdng nho (bién do nam khoang 7 kcal/cm?), cuc dai vao mia xuan (thang III, thang
IV), cuc tiéu vao mua thu (thdng IX). Cadn can bic xa c6 gid tri 16n nhat vao mia
xuan - thoi ky kho nhét trong nam - nén hiau nhu toan bo lugng nhiét do mat troi
cung cap trong thoi ky nay dugc ding dé d6t nong mat dat va 16p khong khi bén trén
nén mua xuan mua xuan cling la thoi ky néng nhat trong nam.

Ch¢ do hoan luu khi quyén vira mang diac di€ém chung ctia d6i hoan luu tin
phong va hoan luu gié mua trong d6 mua ha hoan toan phu thuoc vao cac hé thong
nhiét d6i (tin phong va gié mua xich dao), mua dong lai chi phoi bdi ca hé thong
nhiét déi (tin phong) va hé thong cuc déi (gié mua cuc déi).

Su bién d6i mia cua cdc y€u t6 khi hau va thoi tiét do gié mua gay ra 1a hé
qua quan trong nhét ctia hoan luu khi quyén d6i vé6i khi hau Tay Nguyén. Khi hau
c6 su léch pha vé bién trinh nhiét, mua - 4m va nhiéu dic trung khi hau khac giita
vung dong va tay Truong Son. Ngoai su phan hod khi hau gitta phia dong va phia tay
Trudng Son con ¢6 su phan hoa khi hau theo do cao dia 1y, thé hién dic trung trung
binh cua cac yé€u to buc xa, nhiét, mua ...

Nhiing diac di€ém cta khi hau nhiét d6i gié mua & Tay Nguyén la:

- Tong lugng biic xa thuc t€ va bic xa hap thu vao loai 16n nhat toan quoc.
Cuc dai cua bic xa tong coOng xuat hién vao mua xuan, cuc tiéu vao mia thu. Tuy
nhién, can can bic xa vao loai trung binh (nhé hon Nam B9 va Duyén hai Nam
Trung bo nhung 16n hon céc tinh & Bac Bo).

- Nén nhiét do twong d6i cao, nhiét do trung binh nam & do cao 800 - 1000m
vao khoang 19 - 21°C va tong nhiét do nam 7000 - 8000°C, thoi ky ¢6 nhiét do trung
binh trén 20°C kéo dai khoang 8 - 9 thang.

Bién do nam cua nhiét do nho (3 - 5°C), nhung bién do ngay cua nhiét do
thudc loai 16n nhét nudc ta (9 - 11°C). Nhiét do thap nhit hang nam phan 16n déu
du6i 15°C & nhiing vung dudi 500m, dudi 10°C & nhitng vung trén 800m va dudi 5°C
6 nhiing vung trén 1.500m. Nhiét do thap nhat tuyét doi trong thoi gian quan sat &
phan 16n cdc viing 1a 4 - 6°C, & nhitng vang trén 1500m ¢6 thé xuong dudi 0°C.
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Khi hau phan di theo mua: mua kho va miia mua. Mua mua, phan 16n dién
tich c6 lugng mua nam trén 2.000mm nhung chénh léch rat 16n gitta noi mua nhiéu
nhat (trén 3.600mm/nam) va noi mua it nhat (dudi 1200mm/nam). Lugng mua tap
trung vao mua mua (chi€ém 80 - 90% lugng mua nam) trong d6 lugng mua 3 thiang
lién tuc 16n nhat chi€ém 45 - 60% luong mua nam. Mua kho lugng mua chi chi€ém
khoang 10-20%.

Tém lai, Tay Nguyén c6 nhiéu thuan lgi dé phat trién mot tap doan cay trong,
vat nuoi nhiét d6i va mot s6 cay con ¢6 ngudn goc on d6i, loi thé phat trién du lich
canh quan sinh thai va nghi dudng.

Kho khan cua Tay Nguyén la cé mot mua kho kéo dai, c6 gié dia hinh manh,
nhiéu viing thi€u nude nghiém trong. Pay 1a han ché 16n d6i véi san xuat va doi song
ctia dan cu trong vung. Nhitng noi chua cé cong trinh thuy 1oi, chua di nang lugng
dé€ khai thdc nuGc ngdm thi san xudt khong 6n dinh va khé hinh thanh cdc viing san
xudt chuyén mon hod c6 hiéu qua.

1.1.4. Tai nguyén nudc
Nguon nuéc & Tay Nguyén c6 nudc mat va nude ngam.

Nuéc mdt: Tay Nguyén c6 4 hé thong song 16n 1a Sé San, Serepok (d6 vé
song Mé Kong), song Ba (d6 vé Tuy Hoa, Pha Yén) va song Dong Nai (d6 vé Dong
Nai). Ngoai ra con ¢6 mot hé thong song sudi nho dé xudng ving Duyén hai Nam
Trung Bo. Cac hé thong song nay da cung cap cho Tay Nguyén mot luong nude 1a
53,7 Km*/nam. Trung binh hang nam 12 972000 m*/km?.

- Song Sesan va Srépok. Tong lugng nudc hang nam cta 2 song Sesan va
Serepok 1a 30,3 km?®, trong d6 song Sesan chi€m 1/3. Do sau dong chay binh quan
toan luu vuc 12 987mm tng v6i mo dun dong chay 1a 31,3 1it/s/km?®. Su phan b6 dong
chay trộn luu vuc khong dộu. Thuong nguộn Sesan ¢6 mo dun dong chay dat 35-40
lit/s/km?, thuong nguén Krong Buk nho hon 20 1it/s/km?.

Hé thong thuong Sesan khong ché€ toan bo pham vi tinh Kon Tum. Dién tich
luu vuc (F) 11.440 km?, thuoc Bac dén Tay Bac ctia Tay Nguyén. Nhanh chinh va
dong tinh dén bién gidi v6i Campuchia dai 320 km, trong d6:

+ Nhdnh Dakbla ¢ hitu ngan vé6i F luu vuc = 3.507 km?
+ Nhédnh Sa Thay & ta ngan v6i F luu vuc = 1.552 km?

H¢ thong song Serepok ¢6 F luu vuc = 17.840 km? thuoc Tay dén gidp Dong
Nam Tay Nguyén, khong ché€ phan 16n tinh Dak Lak. Dong chinh thuong Serepok c6
F Iuu vuc = 11.172 km?, ¢6 2 nhénh 16n 1a:

+ Nhdnh Krong Ana véi F luu vuc = 3.925 km?
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+ Nhdnh Krong No v6i F luu vuec = 3.895 km?
Ba nhanh 16n khac ctua Serepok & phia Bac Ia:
+ Nhénh Ia Drang ¢6 F luu vuc = 920 km?

+ Nhédnh Ia H’16p ¢6 F luu vuc = 1.700 km?

+ Nhédnh Ia H'leo ¢6 F luu vuc = 4.720 km?

- Hé thong song Ba: ¢6 F luu vuc = 11.410 km? thuoc Dong Bic dén Dong cua
Tay Nguyén, khong ché dai bo phan lanh thé tinh Gia Lai. Nhanh chinh va dong
chinh tir nguộn dộn gidp gidi tinh Phi Yộn dai 304 km, ¢6 3 nhộnh chinh dộu nam &
hitu ngan la:

+ Nhédnh Ya Yun dai 177 km ¢6 dién tich Iuu vuc = 2847 km?
+ Nhdnh Krong H’miang dai 100 km c6 dién tich luu vuc =1975 km?
+ Nhédnh song Hinh dai 74 km ¢6 dién tich luu vuc = 439 km?

- Hé thong thuong nguon séng Dong Nai chiém gan hét dién tich phan Nam
Tay Nguyén. Dong chinh thugng Dong Nai trén dat Tay Nguyén ndm trong lanh tho
tinh Lam Dộng ¢6 nhdnh Pa Nhim dai 130 km vội diộn tich luu vuc 12 2010 km? va
nhanh 16n ddng ké 1a Pa Pon dai 90 km vội diộn tich luu vuc 1a 1225 km?. C4c
nhanh 16n khac 1a ctia hộ thong thugng nguon song Pong Nai la:

+ Nhédnh Daté ¢6 dién tich lvu vuc = 470 km? & Tay Nam Lam Dong
+ Nhanh Da Hoan c6 F luu vuc 965 km? ndm giita Da Té va Da Nga
+ Nhdnh Da Nga ¢6 F Iuu vuc = 968 km? ndm & phia nam Lam Déng.

Trung binh hang nam cac luu vuc Tay Nguyén don nhan mot lugng mua kha
16n (gan 2000mm), trong khi d6 trung binh hang nam song su6i Tay Nguyén chuyén
ra khoi 1anh thé nay trén 40 ty m® nudc trong nam it nuée, lugng nudc chuyén di
cling khoang 30 ty. Dong chay nam nhin chung it bién dong, do d6 trong khai thac
nguon dong chay cuc bg, trong trudng hgp can md rong dién tich canh tac hoac s6
luong diing nudc co thé stt dung cac luu luong ing véi tan suat bao dam. Kha nang
bdc hoi cua cac luu vuc Tay Nguyén rat 16n: luong boc hoi tir cac luu vuc con kém
nhi€u so vé6i kha nang bdc hoi thuc t€ vi trong thoi gian kho han kéo dai luong nude
trong dat khong du cung cép cho bdc hoi.

C6 thé nhan thdy nuéc mat ving Tay Nguyén c6 su bién dong vé mat hinh
thdi, can bang, vi thé tit ca hoat dong trén mat luu vuc nham lam thay déi can bang
nudc, thay d6i nhitng tac dong ctia dong chay thudng xuyén trén mat luu vuc déu cé
thé kéo theo nhiing su thay doi khac.
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Bon hé thong song 16n ké trén gan nhu phan phdi déu trén 5 tinh cta viing véi
mang ludi cdc song nhdnh va su6i. V€ mat 1y thuyét thi luong nuéc nay dia thoa méan
nhu cdu phat trién kinh t€ - x4 hoi. Day 1a diém thuan 1oi cho viéc cdp nudc cho cdc
nganh san xuat trén dia ban ciing nhu phét trién nang lugng cua ving. Céac hé thong
song cua Tay Nguyén la thuong nguon nén cé anh hudng truc ti€p dén cac ving ha
luu, noi phan bé nhiéu co s kinh t€ quan trong nhu ha luu song Ba, ha luu song
Pong Nai, ha luu song Sai Gon nén viéc st dung va bao vé cac luu vuc trén dia ban
Tay Nguyén hét siic quan trong ca vé so luong, chat lugng nguén nudc va bao vé moi
truong.

Vén dé phan phoi dong chay trong nam. Tay Nguyén ¢6 2 miia can va mua 1,
xudat hién cham hon mua kho va mua mua trong khu vuc mot thang. Cac song suoi co
lutu vuc nam trong viing anh hudng khi hau Tay Truong Son ¢6 mua I bat dau tix
thang VI-XI va mua can tir thang XII dén thang V nam sau. Cac song sudi c6 luu vuc
nam trong viing anh hudng cta khi hau Pong Trudong Son c¢6 mua 1i bat dau tir thang
VII-XII va mua can bat dau tir thadng I-VI. Do su chénh léch rat 16n gita luong mua
mua mua va lugng mua mua kho dan dén su chénh léch lugng nudc trén cdac song
suoi giira hai mua rat 16n, hang ngan 1an. Trong mua li cdc song déu day nudc, gay
anh huong 16n dén san xuat, doi song va sinh hoat cia nhan dan trong vung; ngugc
lai trong muia can céc song sudi déu con rat it nudc, nhi€u song sudi nhd thudng can
gdy ra tinh trang kho han trong vung.

Tur céc dac trung vé dong chay va ngudn nudc mit can luu y cdc dac diém
trong qué trinh khai thac va s dung ngudn nuGc mat nham bao dam su phat trién
bén viing vé€ moi truong sinh thai nhu sau:

- Do dat ¢6 do tham thau rét 16n, va dia hinh lugn séng cho nén cdc cong trinh
thuy loi & Tay Nguyén diu tu thuong dat va mat nhiéu nude so véi cac ving khéc.

- L thuong 1én nhanh, cuong suat 16n dac biét 1a trén cac song sudi nho. Van
dé giai quyét 1t va ngap lut do anh hudng clia cc t6 hop lii trén cdc hé thong song,
¢6 cac nhanh 16n ndm & hai khu vuc khi hau Dong Trudng Son va Tay Trudng Son,
da gay ra lii 16n va thoi gian ngap li kha dai nhu & bon dia triing ving Lak, Buon
Trap noi hop luu gitta 2 song Krong Ana va Krong Kno trén hé thong thugng
Sérépok hoac vung triing Da Té- Cat Tién trén hé thong song Dong Nai.

-Trong mua can, dong chay trén cac sudi nhd, song nhd hau nhu khong con.
Viéc b6 tri san xudt cay trong vat nuoi can phai gan véi viéc xay dung céc cong trinh
thuy loi gitt nudc, tan dung nudc troi két hop véi xay dung cac cong trinh thuy 1gi
vilra va nho, st dung nudc co ban clia cic song sudi 1a can thiét va hop 1y.
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Bdng 1. Tiém ndng nuéc mdt ving Tdy Nguyén tinh trung binh theo luu vuc song

P Tong luong mua | Tong luong dong | Toéng lu’(_fng
(dién tich luu .Vll'C, km?) trung binh mat trung binh dong ngam,
' ' nam,10°m*nam | nam, 10°m*nam | 10°m*/nam
Téng tiém nang toan luu
84.814,98 49.176,00 6.607,48
vuc song Tay Nguyén
Trong do:
S. Sé Xan (11.620,00) 22.368,50 12.422,60 2.235,33
S. Srépok (18.480,00) 32.635,68 14.919,30 2.071,09
S. Ba (10.970,00) 17.277,75 8.026,04 819,62
S. Bong Nai (10.938,00) 21.010,48 10.841,06 1.622.41

Nguon: Ky yéu Hoi thdo khoa hoc ciia Chuong trinh KC.08, thang 3/2005

Bdng 2. Tiém ndng nudc mdt vang Tdy Nguyén tinh theo don vi hanh chinh

Tong luong mua | Téng luong dong | Tong luong dong
Tinh, huyén trung binh nam, | mat trung binh ngam,
10°m?*/nam nam, 10°m’*/nam 10°m?*/nam

1. Tinh Kon Tum 14.322,98 11.109,00 1.549,68
TX Kon Tum 644,00 483,00 46,28
bak Glei 2.340,20 2.214,00 324,00
bak To 2.488,00 1.736,00 267,40
bak Ha 1.176,00 923,00 137,10
Kon Plong 2.880,78 2.295,00 402,90
Ngoc Hoi 1.473,00 1.182,00 128,60
Sa Thay 3.361,00 2.276,00 243,40
2. Tinh Gia Lai 22.164,00 11.888,00 949,60
Tp Pleiku 465,00 264,00 15,40
An Khé 841,00 541,00 36,00
Kbang 1.776,00 1.288,00 173,10
Mang Yang 2.520,00 1.628,00 97,70
bak boa

Chu Pah 1.708,00 891,00 99,40
Ia Grai 1.948,00 990,00 80,60
Chu Prong 3.532,00 1.334,00 91,30
Chu Sé 2.115,00 1.044,00 75,40
Ayun Pa 2.058,00 1.097,00 72,00
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Tong luong mua | Téng luong dong | Tong luwong dong
Tinh, huyén trung binh nam, | mat trung binh ngam,
10°m’/nam nam, 10°m>*/nam 10°m*/nam
Krong Pa 1.835,00 1.120,00 89,10
Kron Chro 1.869,00 1.010,00 78,90
buc Co 1.479,00 681,00 37,70
3. Tinh Pak Lak 12929,00 6163,00 647,60
TP BMT 407,00 239,00 24,00
Ea Hleo 1.856,00 896,00 61,70
Ea Sup 2.196,00 1.201,00 121,70
Krong Nang 829,00 395,00 29,10
Krong Buk 834,00 384,00 25,70
Buo6n Don 1.932,00 940,00 118,30
Cu Mgra 1.071,00 567,00 63,40
Ea Kar 1638,00 699,00 78,90
M’brak 2.166,00 842,00 125,10
Krong Pak 1.043,00 446,00 53,10
Cu Jut 1.261,00 647,00 70,30
4. Tinh Pak Nong 18933,00 9836,00 1114,60
Krong Ana 1.028,00 609,00 70,30
Krong Bong 1.890,00 937,00 116,60
bak Mil 1.750,00 1.208,00 101,10
Krong No 1.490,00 1.203,00 108,00
Lak 1.941,00 1.076,00 150.90
bak R’1ap 3.856,00 1.826,00 178.30
bak Nong 4.674,00 2.244,00 265,70
5. Tinh Lam DPong 16.466,00 10.180,00 2.346,00
Tp ba Lat 559,00 324,00 78,90
Bao Loc 491,00 370,00 29,10
Lac Duong 2.341,00 1.194,00 282,90
bon Duong 729,00 450,00 118,30
buc Trong 1.101,00 672,00 154,30
Lam Ha 2.203,00 1.703,00 317,10
Béo Lam 3.600,00 1.786,00 168,00
Di Linh 1.767,00 1.676,00 202,30
Pa Huoai 1.263,00 717,00 53,10
ba Téh 1.326,00 706,00 53,10
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Tong luong mua

Tong luong dong

Tong luong dong

Tinh, huyén trung binh nam, | mat trung binh ngam,
10°m’/nam nam, 10°m>*/nam 10°m?*/nam
Cat Tién 1.086,00 582,00 39,40
Tiém nang nudc toan
84.814,98 49.176,00 6.607,48

Tay Nguyén

Nguon: Ky yéu Hoi thdo khoa hoc cia Chuong trinh KC.08, thdang 3/2005

Tiém nang thuy dién. Tay Nguyén c6 nguodn thuy nang 16n véi trit nang ly
thuyét 1a 57 ty kw (21% toan quoc) va trit nang kinh t€ 1a 17 ty kw (30% toan quoc),
dén nay khai thiac duoc chua nhiéu. Tiém nang thuy dién nho udc khoang 1,5 ty
KWh.

Bdng 3. Du bdo khd ndng phat trién cdc cong trinh thuy dién

Tentwuvge | COngsust | Piennang | Matdo | R
(MW) (Ty KWh) | (MWh/km?) toan quoc (%)
Song Sé san 1.485 7,99 7.000 11,3
Song Srepok 496 2,63 143 3,72
Song Ba 402 2,07 150 2,92
Toan vung 2.383 12,69 280 17,94

Nguon: So do phdt trién ndng luong - Vién Ndng luong

- Nudc ngam:

Nudc ngam phan b6 & do sau 50-150m, vi vay néu khai thac can dau tu s€ ton
kém. Hién nay tinh trang tham rirmg dang bi xam hai, 1a nguy co truc ti€p dén su suy
giam nguon nudc ngam.

Tai nguyén nudc cua ving mat can doi nghiém trong vé mua kho. Cac ho tu
nhién, nhan tao, ciac kho nudc rong 16n tao ra su boc hoi mat nude, lugng nude su
dung khong dugc hoan lai va bi mat mot khoi luong 16n, uée tinh trén 20% lugng
nudc dung. Pac biét trong mua can, & nhiing noi mat ring, cac con sudi kho can,
muc nudc ngam tut sau, thi€u nude trd nén nghiém trong. Vi vay viéc bao vé va tai
tao tham thuc vat rimg, 12 hét sitc cin thi€t dé bao vé va bé sung nguén nuéc ngam
lau dai cho san xuét va doi séng cua vung.
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Séng suoi can kiét trong mua kho han

va ho diy nudc vé miia mua
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1.1.5. Thé nhudong va tai nguyén dat
1.1.5.1. Phdn loai va co cdu quy ddt

Tay Nguyén c6é 14 nhém dat chinh, 16n nhat la dat xam 2,87 triéu ha (52,8%)
va dat do bazan 1,36 triéu ha (25%). Dat do bazan 1a loai dat mau m& thich hop véi
nhiéu loai cay trong c6 gid tri cao nhu ca phé, cao su, di€u, dau tam, rau hoa qua...
Dién tich cac loai dat tot, thich hop cho phat trién cay cong nghiép dai ngdy va cay
an qua khoang 730.000 ha, tap trung chlii yéu & cic cao nguyén Buon Ma Thudt,
bakNong, Pleiku, Kon Ha Nimg, Di Linh, Btc Trong.

bat phl sa song sudi & cac vung triing gitra nii phu hop véi cay luong thuc,
thuc phdm, & mot s6 noi ¢6 kha nang phat trién thanh cdc viang chuyén canh cay
luong thuc.

Bang 4. Cdc loai ddt chinh viing Tdy Nguyén

L Dién tich, Co cau
TT Cac loai dat
’ (nghin ha) (%)

Tong dién tich dat 5.447,5 100,00

I Nhom dét cat 87,9 1,60
I Nhém dat phu sa 77,1 1,42
IIT | Nhom dat glay 96,0 1,76
IV | Nhém dat méi bién ddi 72,8 1,34
\Y% Nhém dat den 97,0 1,78
VI Nhom dat nau vung kho han 307,0 5,64
VII | Nhém dét c6 tang da ong 1,2 0,02
VIII | Nhom dat do ba zan 1.362,0 25,00
IX | Nhém dat xam 2.876,6 52,80
X bat nau thAm 100,6 1,85
XI | Nhom dat c6 tang sét chat, co giGi phan di 73,3 1,35
XII | Nhém dat mun Alit trén nui cao 7,7 0,14
XII | Nhém dat x6i mon tro soi da 208.,3 3,80
XIV | Nhém dat nit né 6,6 0,12
Ao ho song sudi 72,7 1,36

Nguon: Dé tai nhdanh cua dé tai
1.1.5.2. Hién trang sur dung ddt Tdy Nguyén

Theo két qua téng kiém ké dat dai nam 2004, hién trang sir dung dat dai cla
vung nhu sau:
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Bdng 5. Hién trang su dung ddt vang Tdy Nguyén, nam 2004

L. Dién tich Co cau st dung
Chi tiéu
(ha) (%)
Téng dién tich tu nhién 5.447.450 100,00
- Dién tich dat dang st dung 4.397.239 80,72
Trong do: + Ddt nong nghiép 1.233.699 22,65
+ Bdt lam nghiép cé ring 2.993.257 54,95
+ Ddt chuyén diing 137.065 2,52
+ Ddt ¢ do thi 6.483 0,12
+ Ddt J nong thon 26.375 048
- Dién tich dat chua st dung va song nui da 1.050.211 19,28
Trong do: + Ddt doi niii 879.777

Nguon: Nién gidm Thong ké cdc tinh. Xu ly cia dé tai KC.08.23

Ddt nong nghiép. Binh quan dién tich dit nong nghiép trén mot nhan khiu
0,30 ha, 16n gap 2,5 lan miic binh quan cta ca nudc, la ving c¢6 mic binh quan dat
nong nghiép 16n nhat trong toan quoc. Do su chi phdi ciia nén Kinh t€ thi truong &
mot sd dia phuong trong ving da c6 su phat trién san xuat nong nghiép mat can doi,
dé x6 vao trong cay cong nghiép lau nam (ca phé) 1am cho dién tich ca phé tang vot
dan dén viéc 14n chi€ém, phd huy rimg tu nhién, gdy mat can bang sinh thai. Dén nay
dién tich trong cay lau nam chiém ty 1é cao nhat so véi cdc loai hinh st dung dat
nong nghiép khac (52,92%), tap trung ¢ Dak Lak, Lam Dong; thit hai 1a dat trong
cay hang nam (41,16%). Cac loai dat con lai c6 dién tich khong dang ké.

Bdng 6. Hién trang su dung ddt nong nghiép

Chi tiéu Dién tich (ha) Co cau suir dung (%)
Toéng dién tich 1.233.699 100,00
- Dat trong cay hang nam 507.852 41,16
Trong do: Pdt liia, lia mau 126.492
- bat vuon tap 66.134 5,36
- Dt trong cay 1au nam 652.855 52,92
- bat c6 dung vao chan nuoi 3.978 0,32
- bt ¢6 mat nudc nuoi trong thuy san 2.880 0,24

Nguon: Nién gidm Thong ké cdc tinh. Xu ly cua dé tai KC.08.23

Ddt ldm nghiép c6 rimg. Chiém ty 1€ 16n nhat trong co céu su dung dat dai &
Tay Nguyén (54,95% dién tich tu nhién) va ding thit 2 vé dién tich sau ving Trung
du va Mién nui phia Bic. Trong tong s6 2.993.357 ha dat 1am nghiép c6 rimg, hiu
hét 1a ring tu nhién (2.917.851 ha chiém 97,48%). Phan con lai la dat ring trong,
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chiém 2,52% dién tich dat 1am nghiép. Tay Nguyén la dia ban con dién tich rung rat
16n trong ca nudc (>1/4 dién tich ring toan quéc) mang nhitng dau an nguyén sinh
vé ca cac loai dong vat va thuc vat quy hi€ém d6i véi viéc bao ton cdc ngudn gen va
duy tri phat trién moi trudng canh quan du lich cua nudc ta. So véi cdc ving khac
trong ca nudc, day la ving con ty 1é che pha rimg 16n nhat (54,95%). Thuc hién
Chuong trinh trong rimg pht xanh dat trong doi ndi troc, dién tich dat ring trong da
phan nao duoc cai thién. Nguoc lai do nhiéu nguyén nhan khac nhau, rimg tu nhién
da ngay cang giam st ca vé s6 luong va chat luong.

Ddt chuyén ding. Dién tich dat hién c6 137.065 ha, bang 2,52% dién tich dat
tu nhién, trong dé dat dudng giao thong 72.851 ha. Tuy nhién co s& ha ting vé giao
thong con kém phat trién dac biét 1a hé thong giao thong noi viing, ty 1& duong dat
cao, di lai kho6 khan trong mua mua.

Dat thuy loi ¢6 diộn tich 32.615 ha dộ xay dung cộc cong trinh thuy loi, thuy
dién tdm cd quoc gia nhu ho thuy dién Yaly, Bién Ho, ho thuy dién Plei Krong, ho
Ayun Ha... dam bao cung cdp dién nang cho cong nghiép, sinh hoat va nudc tudi
cho hang van ha dat lda nudc va cay cong nghiép lau nam.

Dat quoc phong an ninh va dat xay dung chiém mot ty 1& dang ké (6,53 va
6,24% so vdi tong dién tich ddt chuyén ding).

Nhu vay chi 4 loai dat xay dung, giao thong, thuy loi va quéc phong an ninh
da co6 dién tich 122.966 ha, chi€ém 89,71% va s€ ti€p tuc tang nhanh trong giai doan
10 — 15 nam ta6i.

Ddt doé thi. Toan ving c6 146.971 ha dat do thi, chi€ém 2,70% dién tich tu
nhién cta vung va 14,84% quy dat do thi ca nudc. Co cau stir dung dat theo cac muc
dich khéc nhau so véi tong dién tich dat do thi hién nay ctia ving 1a:

- bat nong nghiép 66.680 ha (45,49%).
- bat 1am nghiép c6 rung 39.189 ha (26,66%).
- bat chuyén dung 13.630 ha (9,27%).
- bat ¢ do thi 6.843 ha (4,66%).

Binh quén dién tich dat ¢ trén dau ngudi dan do thi 12 61m?. Mic binh quan
nay 1a cao nhét & Gia Lai 95m?, thdp nhat & Lam Déng 47m?.

Ddt khu dan cu néng thon. Dién tich dit khu dan cu nong thon chia ving
230.825 ha, chi€ém 4,24% tong dién tich tu nhién ca vang. D6i v6i Tay Nguyén, ranh
giGi khu dan cu nong thon chua duge phan dinh rd rang, dac biét trong diéu kién dan
di cu tu do vén ti€p tuc d6 vao Tay Nguyén va mot bo phan dan ban con séng du
canh du cu.
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bit & nong thon trong toan vung 26.375 ha, dap tng nhu cau cho 3.120.000
nguoi dan song & nong thon.

Ddt chua su dung séng sudi, nii ddt cta vung c6 1.050.111 ha (chiém
19,28% téng dién tich tu nhién). Néu trir dién tich song, su6i (67.257 ha) con lai
982.954 ha (chiém 18,04% téng quy dat ca ving), c6 thé khai thac dua vao st dung
trong phat trién nong, 1am nghiép va cac muc dich khac. Cu thé 1a:

- Dat bang chua st dung 63.046 ha (6,42%)
- Dbét do6i ndi chua st dung 879.777 ha (89,5%)
- bat ¢6 mat nuée chua s dung 4.979 ha

- bat chua str dung khac 30.197 ha (3,07%)
- Nui d4 khong c6 rung cay 4.855 ha (0,49%)

1.1.5.3. Bién dong ddt dai viing Tdy Nguyén tir nam 1990 dén nam 2003

Bién dong ddt nong nghiép. Giai doan 1990-2003, mac du da sit dung mot
phan dién tich dat nong nghiép vao cac muc dich xay dung cac cong trinh cong
nghiép, thuy lgi, giao thong, nha & va ciac cong trinh van hoa phic lgi khac, song
dién tich dat nong nghiép cua vung van lién tuc tang trong ca thoi ky 1a 788.708 ha,
binh quan mot nam tang gan 78.871 ha.

Trong dit nong nghiép, dit cay hang nam tang 258.422 ha, dong thoi da kéo
theo dién tich dat lda, lda mau tang binh quan nam 452 ha. Dién tich dat lda, lda
mau tang 1én chu yéu & dat ruong 1 vu (5.654 ha), ruéng 3 vu tang 55 ha.

Dat trong cay lau nam tang manh véi dién tich tuong doi 16n, binh quan mot
nam tang 49.694 ha (ca thoi ky tang 496.940 ha, tang gip 3,19 lan so v6i nam
1990). Dién tich tang cht yéu la dat trong cay cong nghiép lau nam (492.253 ha).
chiém t6i 99% tong dién tich tang lén cua dat trong cay lau nam.

Nguon tang cua dat nong nghiép phan 16n do khai hoang dat doi nui chua st
dung. Ngoai ra trong cé thoi ky, do dan di cu da khai pha lam giam ddng ké dién
tich dat 1am nghiép dé 1am nuong riy.

Bién dong ddt lam nghiép cé rung. Nho thuc hién cdc chuong trinh, du an,
viéc giao khoan dat, khodn rimg dugc ddy manh da gép phan bao vé rimg tu nhién,
khoanh nuoi tai sinh phuc hoi riing, ting thém dién tich trong ring méi. Mac du
vay, dién tich dat 1am nghiép c6 riing cua toan vung trong 10 nam qua van lién tuc
gidm xu6ng, nguyén nhan 1a do diéu chinh lai dia giéi hanh chinh, khai phd 6 at dé
trong cdc loai cay lau nam, chuyén thanh dat canh tic nuong riy... khong theo ké&
hoach cua luéng di dan ca nuéc vao Tay Nguyén ciing nhu mot phan bi chuyén
thanh dat tréong doi troc boi hién tugng khai thac, chat pha rimg va cac vu chay rung.

31



Téng quy dat lam nghiép c6 rimg trong ca thoi ky giam 343.357 ha (ty 1é
giam 10,29%), binh quan nam giam 34.335 ha. Dién tich dat 1am nghiép c6 rung
giam chu yéu ¢ dat ring tu nhién (giam 390.262 ha), trong khi d6 dién tich rimg
trong lai lién tuc tang 1én nho cac chuong trinh, du an trong ring nhu Chuong trinh
5 triéu ha rung. Trong 10 nam, dién tich rimg trong da tang 46.884 ha (tang 164%),
khac phuc duoc phin nao tinh trang giam stt dt 1am nghiép c6 rimg.

Bién dong ddt chuyén ding. Trong qua trinh cong nghiép hod, hién dai hoa
dat nude, nhu cau danh mot phan quy dat cho viộc xay dung co s& ha tang kƠ thuột,
cac khu cong nghiép va do thi... ngay cang tang. Vi vay, trong hon 10 nam, dién tich
dat chuyén dung cua vung Tay Nguyén tang 192,30% so véi nam 1990, tuong
duong vé6i 90.174 ha.

Dién tich dat chuyén dung tang chu yéu st dung vao muc dich giao thong
(tang 62.080); st dung vao muc dich thuy lgi tang 28.055 ha; st dung vao muc dich
quoc phong, an ninh tang 8.951 ha; dat xay dung tang 1én 2.753 ha. Riéng dat
chuyén dung khac bién dong giam (giam 17.753, ty 1& giam 72,87%). Cac loai dat
con lai ¢6 dién tich bién dong khong 16n.

Bién dong ddt ¢. Dién tich dat & nam 2003 so v6i nam 1990 cua ving giam
19.619 ha chu yéu do thong ké. Nam 1990 chua tach dugc dat vuon tap ra khoi dat
0, chi méi thong ké dat & chung cho ca dat & do thi va dit & nong thon. Nam 1995
nhiéu dia phuong con thong ké mot s6 dién tich dat vuon vao trong dién tich dat 6.
Nam 2003 dat vuon da tach ra khoi dat ¢ thanh vuon tap 66.134 ha, nén dién tich dat
6 da bi giam xudng.

Bién dong ddt chua sit dung va séng suoi, niii dd. Dat chua s dung ctia ving
Tay Nguyén thoi ky1990-2003 dugc khai thac binh quan méi nam trén 62 nghin ha.
Dién tich giam I16n nhat & dat d6i ndi chua st dung (giam 571.456 ha, ty 1& giam
39,38%) mot phan dé dua vao san xudt nong nghiép, phan con lai cht yéu dé trong
ring, phu xanh dat trong d6i ndi troc va khoanh nuoi tai sinh rimg tu nhién.

Vé6i xem xét ddanh gid su bién dong clia quy dat vé thuc trang ciing nhu tiém
nang to 16n cho phép Tay Nguyén c6 du diéu kién xay dung mot viing kinh t€ phat
trién toan dién. Tuy vay, trong diéu kién dia hinh cao, chia cit manh, mua 16n va tap
trung, tham thuc vat tu nhién bi pha huy nghiém trong do nan khai thac dat, pha
ring bira bai, nén san xudt quang canh v6i phuong thitc du canh con pho bién nén
dat it dugc bao vé, boi dudng va cai tao, qua trinh x6i mon thodi hoa xay ra manh
mé, can bang sinh thai va can bang dinh dudng trong hé thong dat dang bi pha vo.
Boi vay, cong tac bao vé, cai tao st dung dat cin phai quan tAm dé€ bao vé tiém nang
ctia Tay Nguyén. Trudc hét, phai c6 k& hoach khai thac, trong ritng va bao vé chat
ché. Chuyén din phuong thitc du canh du cu, d6t nwong 1am rdy sang san xudt dinh
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canh, dinh cu va tham canh. Ngoai ra can dp dung cac bién phap chong x6i mon cé
hiéu qua nhu canh tic theo bang, dap bo, cat dit dong chdy, canh tic theo dudng
dong mic.

1.1.6. Tai nguyén sinh vdt

1.1.6.1. Tai nguyén thuc vdt. Tay Nguyén rat phong phi vé ching loai, giau
c6 vé khdi luong. Vé cay trong cộ nhiộu loai dic san ¢6 gid tri kinh t€ nhu cộdc loai
cay cong nghiép dai va ngan ngdy, cdc ciy dn qua, cay dugc liéu, rau cao cap va cay
canh. Trén vung da thong ké dugc hon 300 loai, trong d6 hon 3/4 1a nhap ndi, cé
nguon goc tir cac vung khi hau khac nhau trén thé€ gidi. Dac biét, cic cay dac san
phat trién trén ving ndi cao tr 1300-1500m 1a mot trong nhitng tiém nang nong
nghiép 16n cua Tay Nguyén.

Thuc vat rimg ctia Tay Nguyén c6 rat nhi€u loai. Dén nay da biét trén 3000
loai thuc vat bac cao, trong d6 ¢6 hon 600 loai cay gb 16n c6 chiéu cao tir 12m trd
len. O day con c6 nhiéu loai dic hitu thuoc loai quy ciia clia thé gidi nhu thong nudic
(Glyptostrobas), thong 5 14 (Pinus dalatensis). Ngoai ra, da phat hién dugc 2 loai
thuc vat mội cua hộ thuc vat Viột Nam ¢ Vuon qudc gia Yook Pon la cay Quao xé
tua va gao long den.

Tay Nguyén con c¢6 300-400 loai cay thudc, trong d6 hau hét la c6 cac loai
thu6c quy nhu sam b chinh, thién nién dong, sa nhan, dia lién, thién nién kién, ha
thu 6 trang, bach bo, hoai son va mot s6 it phan bo véi dang hep nhu ma tién vang
dang, son tra va sam ngoc linh. Mot s6 cay thudc duge trong & Tay Nguyén nhu y
di, actiso, xuyén khung, canhkina, giing, nghé, duong quy, bach chi, t6 moc, bach
truat, hoang bd, do trong, hoa hoe... Tay Nguyén ciing c6 kha niang phat trién céc
loai thuc vat lam huong liéu nhu bac ha, sa, huong nhu...

1.1.6.2. Tai nguyén dong vdt cia Tay Nguyén hét siic phong phid. Nhiéu loai
khong nhiting ¢6 gi4 tri kinh t€ cao phuc vu cho xuột khau va du lich ma con ¢6 §
nghia 16n ca vé mat khoa hoc. Tuy nhién, th€ manh nay chua dugc khai thac day du.
Cho dén nay & Tay Nguyén c6 525 loai dong vat c6 xuong song trén can, trong dé
102 loai thi, 323 loai chim va 91 loai bo sat, €ch nhai va 70 loai ca nudc ngot. Pac
biét & Tay Nguyén c6 mot so loai dong vat hoang dai, c6 32 loai quy hi€m cé tén
trong danh sach do va 17 loai dugc Hiép hoi bao vé thién nhién qudc t& ITUCN xé&p
vao danh sach cac loai dong vat quy hi€m cua thé gidi can duoc bao vé nghiém ngat
nhu bo tét, bd ben teng, huou vang, cong, tri sao, ga tién mat do va nhiéu loai thd
khéc

Tai nguyén sinh vat cia Tay Nguyén da dang va phong phi. C6 thé néi. day
1a kho chita nhiéu ngudn gen quy hiém cta thién nhién ving nhiét d6i nudc ta. Tay
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Nguyén ciing 1a mdt trong nhitng ving c6 tinh da dang sinh hoc rit cao ¢ Viét Nam,
c6 vai trd quan trong trong viéc bao tén nguén gien tu nhién & ving Pong Nam A.
Do su khai thac khong hop 1y, dén nay tai nguyén sinh vat cia ving bi giam stt
nhiéu. C6 nhiing loai quy hi€m hau nhu da bi tuyét ching hodc phai di chuyén dén
cac viing khac ngoai bién gidi nudc ta. Dau tu bao vé, giit gin, phat trién tai nguyén
sinh vat 1a mot trong nhitng huéng dau tu can phai dugc uu tién.

Tay Nguyén ¢6 nhiéu khu bao tén thién nhién. Khu bao t6n thién nhién Chu
Yang Sin dugc thanh 1ap nam 1985 véi dién tich tu nhién trén 59000 ha. Nam 1992
vuon qudc gia Yok Pon cling dugce thanh 1ap. Pay la vaon quoc gia cé dién tich 16n
nhat ca nudc, ¢6 chic nang bao ton nguyén ven nguon gene dong thuc vat ctia hé
sinh thai rung nhiét d6i Tay Nguyén. Tu khi thanh lap dén nay vuon quoc gia
YokDPon dugc danh gid 1a da gép phan lam t6t chitc nang bao ton da dang sinh hoc,
phat hién, bao vé c6 hiéu qua nhiéu loai dong, thuc vat quy hiém; da trd thanh hién
truong nghién ctu khoa hoc trong nudc va hop tac qudc t€; tao ra nguédn loi dang ké
tir du lich va nghi dudng cho tinh.

Céc khu bao ton khéac c6 khu bao ton EASO dugc thanh 1ap tir nam 1999, khu
bao ton thién nhién Ta Pung dugc thanh 1ap nam 2002 va ciing nam 2002 Chinh pht
da cap phép nang cap khu bao ton thién nhién Chu Yang Sin thanh vuon quoc gia va
cho phép vuon quoc gia YokDon dugec mé rong dién tich 1én gip doi tir 57345 ha
lén 115545 ha. Nhu vay, dén nay tong dién tich tu nhién thudc 2 vudn quoc gia va 2
khu bao ton thién nhién & Dak Lak 1a 228345 ha, chi€ém 5% dién tich tu nhién va
15% vé dién tich c6 ring so véi toan tinh (chua ké 12 khu rimg dac dung khéc).

1.1.6.3. Tai nguyén rung

Dién tich dat lam nghiép khoang hon 4,0 triéu ha, trong d6 dién tich con rimg
nam 2003 1a 2,99 triéu ha, chi€ém khoang 36% dién tich ring ca nudc, ty 1& che phu
tir ritng va cay cong nghiép so dién tich tu nhién vao khoang 57,5%; trit luong gb cay
ding 286 triộu mđ vội 4 loai riing chinh: rimg 14 rong thudng xanh, ring 14 rong rung
l1a mua kho, rig thong va rimg tre nira. So v6i sau nam 1975 da giam gan 1 triéu ha
va khoang 100 triéu m® g6.

Diéu ddng quan tam 1a tuy ty 1é che phu ctia rimg con kha cao so vdéi cdc viing
khédc trong ca nudc, song chat luong rimg da suy giam. Ty 1é rimg go loai gidu c6
10,4%, loai trung binh 22,7%, con lai 67% thudc loai ngheo kiét. Viéc tan pha rimg
6 Tay Nguyén la nghiém trong. Dién tich dat tréng, doi nui troc hién ¢6 t6i khoang
hon 1,5 triéu ha (bao gom ca dat nong nghiép con hoang trong). Tuy nhién do bi tac
dong cua yéu to di dan tu do rat manh trong 10 nam qua, do quan 1y rimg chua tot
nén dién tich ring ting khong déng ké. Dién tich ring bi suy gidm nhiéu nén moi
truong sinh thdi Tay Nguyén dang & tinh trang dién bi€n xau, lam ting thém tinh
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khoc liét cua mua kho kéo dai, gi6 dia hinh manh va mic d6 boc thoat hoi nudc cang
16n, thién tai do mua lii c6 xu huéng cang tang.
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1.1.7. Khodng sdn

Khoang san c6 y nghia 16n doi vé6i ca nude 1a quang Boxit, trit luong quang
nguyén 3,05 ty tan vao loai 16n trén thé giGi, ham luong quang loai I (Al,O; tir 40 -
45%) chi€ém 20%; quang loai III (Al,O5 tit 30 - 35%) chi€ém 55%. Nhin chung ham
luong Al,O, thap phai lam gidu qua tuyén rira dé dat tiéu chuén cong nghiép (Al,O;
tlr 45 - 50%). Du bdo quang tinh dat 1,5 ty tan.

Boxit phan bé & Gia Lai, Dak Nong, Lam Dong. Gia Lai da xac dinh dugc 1
mo va 4 diém quang, quy mo 16n 1a moé Kon Ha Ning ¢ trit lugng 210 triéu tin, cAp
C1+C2+P; . Ddk Nong c6 8 md quy mo 16n 1a moé 1/5 véi trit luong 335 triéu tan,
cip B+C1+C2; mo Dik Song 372 triéu tan cap C2+P; mo Bac Gia Nghia 401 triéu
tan cdp C2+P; mo Nhan Co 359 triéu tan cdp C2+P; mo Pao Nghia 180,5 triéu tan
C2+P va cdc diém quang khac ¢ Ban Ydla, Chu Blé va Krolayi. Ldam Pong ¢6 4 mo
va 4 diém quang véi tong trit luong 1a 1.234,5 triéu tdn cdp C1+C2. Trong d6 co céc
mo 16n nhu Tan Rai: 736 triéu tan, hién dang duoc 1am du 4n chuén bi khai thdc; mo
Bao Loc 378 triéu tdn; mo Gia Bac 112 triéu tan.

Vang sa khoang c¢6 trit lugng khoang 8,82 tan, phan bo chu yéu ¢ Kon Tum,
Gia Lai, Dak Nong, Dak Lak. Kon Tum c6 15 diém quang trong d6 c6 12 diém
quang goc phan b & nidi Reng, Dakkit, Ngoc Kon Ron, Kon Tong Gang, Pak Do
Nay, Dikla, Pleikron, DakCan, Dak Sir, hAam luong vang thay déi tir 1-6 g/tan. Gia
Lai ¢6 8 mo6 nho va 16 diém quing (c6 2 diém 1a vang sa khoéng), cac mo nho 1a An
Trung, HaLe, Ia Kren, Brang Lao, Ke Tu, Ha Reo, Ta Meur, Oa Rsai v4i & mic diéu
tra so bo tong trit luong du bdo khoang 16.280 kg cap P1 + P2 va 14.830 kg bac cap
P. Ham lugng vang giao dong khoang 1,1 dén 20 gam/tan. Pdk Ldk va Pdk Nong cb
17 diém quing & mic diéu tra so by, ham lugng vang giao dong khoang 1-2
gam/tan, cd biét ¢6 chd tim thay 28,8 gam/tdn ( diém Dak Minh). d6 1a cic diém
vang goc & Xlieng Dong, Dik Mong, Pa Ro Do, Krong Pich, Bic Gman, Chu
Ksong, Eaprin, ha luu Dak Minh, Eabédk, Chu nung, Chu Nhé, Krong H’nang, Chu
Mu lanh va bak baut.

Ngoai ra con c6 cac khoang kim loai mau khac nhu thiéc 20.000 - 30.000
tan; sat 447 triéu tin;

Cac khodng phi kim loai khac c6 d4 voi 239 triéu tan; cao lanh d€ san xudt st
gom 94,7 triéu tan; da xay dung 3 ty tin; Fenpat sit gom 0,7 triéu tin; la-te-rit 100
triéu tan; ben-to6-nit 34,6 triéu tan; dia-td6-mit 15,5 triéu tan. Ngoai ra con c6 da quy,
than bun, than nau,...Hién nay tinh trang khai thac khoang san con bira bai va thi€u
quy hoach. Phan bé cac khoang san phi kim loai & 5 tinh Tay Nguyén nhu sau:
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Tinh Kon Tum ¢6 da o6p ld véi mé Diém Binh 120 triéu m® cap P, Tan Phd
300 trieu m*; Sa Binh va La Khuong; cdt, cuéi, séi xdy dung c6 5 mo gom Krong,
Phuong Quy, DakBla, Dak Cdm, Sa Thay; Sét gach ngé cé cac mo Pak To, Diém
Binh, Dakrong, Vinh Quang, Dakcam, trit lugng 26,5 triéu m® cap B + C1 + C2;
Caolin: Gém 1 mo va 8 diém quing. M6 Caolin DakCam da dugc tham do vdi trit
lugng 11,38 triéu tan cdp B + C1 + C2. Diatomit: Gom 2 md Vinh Quang trit luong
1,7 trieu m® cdp P va Phuong Quy. Nudc khodng néng gém 8 diém 1a Dik Rinh,
Ngoc em, Rang Ria, Dakro man, Xa Hi€u, Kon du, Kon Brai, Ca Din, luu luong tlr
0,4-0,5 lit giay.

Tinh Gia Lai c6: DPd hoa op ldt gobm 6 mo nho va vira 1a Pak Lo, Kon Roi,
Tay Nam Kan Nic, Nam Cong Lo Hem, Pleirinh (m6 nhd) va Chu Sé (mo vira, trit
lugng khoang 31,5 triéu tin cap P). Pd granit 6p ldt: gom 8 md nho va vira 1a Kon
Go, Plei Troc, Beo Ca Tung, Tay An Khé, Chu Drang, Chu Bo biang (M6 nho), Ha
Tam (mo vira, trit lugng 5 triéu m? cap P), Chu Sé (mo 16n, trit lugng 240 triéu m’).
Dd bazan 6p ldt: Phan bd rong 16n doc theo hai bén quoc 10 14, gdbm 1 mo via &
Chu Hrong va 9 md nho & Doi Phao Binh, Plei Pongo, Ham Rong, Plei Ia Na, Chu
Sé, Ia Pét, An Phud, Ha Bong va Ia Dan. Puzolan dung lam phu gia cho xi mang, thiy
0 Kan Nac (mo 16n) va 3 nho & Chi A, chi To la, De Thong. Cdt, cudi, soi xdy dung :
c6 15 md gom 10 mo cat va 5 mo cudi soi phan b6 doc song Ba va cac chi nhanh
cua né. Kaolin: Gom 1 mo nho Chu S, ¢6 trit luong 775 nghin m? cap C2 + P1 va 4
diém quang 12 Cong Lak, Thang Duc, BuonBné, Eaketan. Sét lam gach ngdi: Go6m 2
mo 16n 12 A chu Thai, Ban Mamak, 3 mo vira 1a Cau An, Chu Pah, Ca Te va 20 mo
nho. Tong trit luong da x4c dinh 1a 61,587 triéu m® cap B + C1 + C2. Ben t6 nit: gdbm
1 mo 16n & Cheo Reo trit lugng 27 triéu m* cdp P va 2 mo6 nhd & MaThung trit luong
5 triéu m® va & KrongNang.

Tinh Ddk Ldk va Bdk Nong co6 dd cacbonndt: Gom 1 md nho da hoa Iabich,
1 mo da voi 16n & Chu Minh 29,1 triéu tan cap B + C1 + C2, 2 mod nho da voi Dak
Klan va M Tha, 1 mé nho da voi dolomit Buon Méch va 1 md nho voi sét lamen. Pd
op lat: gobm 1 mo 16n da granit Buon Ia Riéng 20 triéu m® cap P; 6 mo da bazan
trong d6 c6 1 mo da 16n & Ea Drang trit lugng 10 triéu m® cdp P; 1 mo vira &
KrongBuk trit luong 3 triéu m® va 3 mo nho khdc. Felspat va kaolin: ¢6 1 mo 16n
fenspat & Ia Kbo trit lugng 2 triéu tan cap P, 1 mo Kaolin & Eakndp trit luong
khoang 3 triéu tan va 1 diém quang caolin khac. Sét lam gach ngdi: c6 9 mo gém 2
mo 16n & Buon Tsuke va Dak Mong tong trit lugng khoang 33,8 triéu m® cdp P; 1 mo
vira trit lugng 1,9 triéu m® cdp C2+ P vd 6 mo nho khic. Nudc khodng néng: & Dak
Nong, trit luong khoang 20 triéu lit/nam.
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Tinh Lam Dong c6 Caolin: Gém 11 mo nho va diém quang, trong d6 déng
chi y 1a cic mo ¢ Trai Mt trit lugng 55,7 triéu tan c2+ pl+ p2, trong d6 kaolin
chiu ltra 1a 32,2 triéu tin, kaolin gom st 1a 23,5 triéu tan, kaolin Pren 36.400 tan cap
P. Sét chiu lita gébm 2 mo6 nho 14 mo6 Sudi Vang 36 triéu m? va mo Bao Loc 80 triéu
m®. Bentonit: ¢6 1 mo 16n & Tam Bo trit lugng 4,24 triéu tan cap C1+C2. Diatomit
¢6 3 mo & Da Le, Nam Son va Pai Lao, trong d6 mo Dai Lao ¢6 tong trit luong
khoang 63,9 triéu tan cap Cl+ C2. Dd 6p lat: Gom 7 mo trit luong 184 triéu m?,
trong d6 ¢6 mo granit Peéo Phi My trit lugng 100 triéu m?, mo diorit & Deo Chudi 80
triéu m*; mo Pai Lao 11,5 triéu m*. Nudc khodng néng: Tim thiy 4 & Duc Di Dang,
Dtu, Phd Hoi, Tan Chau, luu luong 0,14 - 4 Iit /gidy.

Tém lai Tdy Nguyén khong nhiing c¢é vi tri rdt quan trong vé quoc phong an
ninh ma con la ving cé cdc diéu kién rdt thudn loi cho phdt trién kinh té, nhdt la
phdt trién cdy cong nghiép dai ngay, chdn nudi dai gia siic, phdt trién kinh té lam
nghiép gdan voi cong nghiép ché bién nong lam sdn va phdt trién, thuy dién.

1.2. Dan s6 va nguon nhan luc
1.2.1. Ddn 56 va gia tdang ddn s6
1.2.1.1. Quy mé ddn sé

Tay Nguyeộn 12 ving dat mội, mot 1anh thd ma trong mot thoi gian dai chi ¢6
nhitng nhom dan ban dia sinh s6ng, dugc khai thac manh trong vai thap ky qua.
Nguoi Viét (Kinh) ¢6 mat & Tay Nguyén mdéi duge hon 200 nam, ban dau tap trung
6 An Khé, Krong Pa, r6i dén ving Lam Dong trong rau. Nhitng ap trong rau dau
tiộn duoc xuat hiộn & Lam Dộng. Tir do, cuing vội qud trinh di dan ¢6 t6 chiic va di
dan tu do, dan s6 Tay Nguyén da tang 1én nhiéu. Nhat Ia tir sau nam 1975 khi Nha
nuéc thuc hién chi truong diéu dong dan so, lao dong dén phat trién kinh t€-xa hoi
va dam bao an ninh-quéc phong cho Tay Nguyén; dong thoi, ciing cé hang van
ngudi tu di cu dén Tay Nguyén moi nam trong nhitng nam 90 cta thé€ ky trude. Do
do, Tay Nguyeén trd thanh viing ¢6 téc do tang dan sd cao nhét & nudc ta ké tir nam
1976 dén nay.

Theo s6 liéu thong ké lich sir va qua cédc két qua di€u tra dan s6 cho ta thiy:
nam 1956, dan s6 Tay Nguyộn mội ¢6 530 nghin nguoi, dộn nam 1979, dan s6 da
tang gap 3 lan sau 23 nam va dat quy mo 1,5 triéu dan; sau 10 nam, vao nam 1989
da tang thém 1 triéu nguoi, dat 2,49 triéu dan. Nam 1999 dan s6 toan vung c6 4,06
triéu nguoi, tang 1,63 lan sau 10 nam (binh quan 5,1%/mam). Nam 2004 c6 4,67
triéu nguoi, tang 3,75 1an sau khoang gan 30 nam, lam cho mat do dan s6 ciing tang
tlr 21 ngudi/km?đ nam 1976 lộn dộn 85 ngudi/km” nam 2004 (tang gap 4 1an so vội
nam 1976). Toc do tang dan s6 cta Tay Nguyộn luon cao gap tir 1,5-2,5 lan so vội
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toc do tang dan so ca nuGe. Vi vay, ty trong dan so cta vang trong tong dan s ca
nude tang nhanh, tir 2,6% nam 1976 1én 5,6% nam 2004 (tang gap 2,2 lan).

1.2.1.2. Ddn s6 Tdy Nguyén tdang nhanh do gia tang co hoc va gia tang tu
nhién

Trong 30 nam qua, di cu 1a nguoén chinh tao nén téc do tang dan so6 cao
6 Tay Nguyén. Tuy nhién, vai tro cua di cu trong viéc tang dan s6 Tay Nguyén
da giam dan trong thoi gian gan day.

Vé tinh hinh di cu dén Tay Nguyén trong nhitng ndm 1970-90 ciia thé
ky 20. Trong thoi ky 1976-1995 toan vung TAy Nguyén da tiép nhan 685 ngan ngudi
nhap cu ti ngoai ving dén va c6é 319 ngan ngudi di chuyén néi vang, chiém 50,4%

tong s6 dan nhap cu tit ngoai ving va 9,64% tong s6 dan di cu ndi viing trong ca nude.

Riéng tinh D#k Lak tuw 1975-1995 da tiép nhan 88.280 ho véi 485.414 nhan
khé4u di cu dén, chi€m trén 70% tong sé dan dén Tay Nguyén, trong dé ¢ 52.305 ho
v6i 310.633 nhan khiu (64%) 1a di cu theo k& hoach va 35.975 ho v6i 174.781 nhéan
khéu (36%) 14 di cu tu do.

Trong 5 nam 1991-1995 da ti€p nhan 48.251 ho véi 221.938 nhan khiu (bang
48,5% tong s6 dan nhap cu dén Tay Nguyén trong hon 20 nim qua) trong dé di cu tu
do 1 86,4% s6 ho va 87,8% s6 nhan khau. Pén Dak Lak 1a 13.422 ho véi 64.786 nhan
khéu va dén Lam Pdong 14 34.829 ho v6i 160.172 nhan khéu.

Theo tai liéu diéu tra cta B6 Nong nghiép va Phat trién néng thén: Co cdu
dan toc cua dan di cu tu do dén Tay Nguyén bao gom dan toc Tay (28,5%), Nung
(25,9%), Kinh (15%) va con lai 1a cac dan toc khac. Co cdu trinh d6 hoc van: C6 trén
60% tit cap II trd lén, trong dé cAp III trd lén 1a trén 10 % & Pic Lak va 18% & Lam

Péng. Co cdu nghé nghiép cua cac ho di cu véi 95% la thuan néng.

Dan di cu tu do dén T4y Nguyén cht yéu lam san xuit néng nghiép trong d6
80% la trong cay luong thuc. Dién tich dat dai binh quan ctia mot hd di cu la
8.540,8m2 trong d6 dat dudc cap la 4,6%, dat mua 1la 47% va dat tu khai pha la
44,2%. Cao nhat 1a dan toc H'mong 16.392m2 vé6i 95,2% la tu khai pha, dan toc Dao
1a 15.329 m? v6i 86% la tu khai pha va 13,8% la dat mua, dan toc Tay 11.320 m*
Nung 10.884m? véi 47-55% la dat tu khai pha, trén 40% la d4t mua... Binh quan thu
nhap mdi hd thuin néng chi dat duéi 75 ngan déng/ngusi/thang. S6 hd c6 thu nhap
trén 100.000 d/ngusi /thang tré 1én chi chiém trén 10% téng s6 ho diéu tra nhung
nhin chung ¢é cao hon so v6i & ddu di. Chi c6 15% tong s6 tré em trong do tudi di hoc
dugc di hoc...

Nguon dé tai nhdnh ciia KC.08.23: Ddn cu va nguon lao dong Tday Nguyén
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Theo tinh toan, trong tong muc gia ting dan s6 Tay Nguyén, ty trong cua di
cu chi€m 54% trong thoi ky 1976-1980, khoang 52-55% thoi ky 1981-1990, 58-
60% trong thoi ky 1991-2000 va giam xudng con khoang 33-35 % thoi ky 2001-
2003. Trong thanh phan dan di cu dén Tay Nguyén c6 dai dién cua hau hét cac tinh
trén ca nudc, song phan 16n 1a nhitng nguoi di cu tir cac tinh thudc ving Duyén hai
Nam Trung bo, Bic Trung bo, Dong bang song Hong va Trung du mién ndi Bic Bo.

Di cu dén Tay Nguyén néi chung va di cu tu do dén Tay Nguyén ndi riéng co
tac dong 16n dén viéc khai thac tai nguyén va bao vé moi truong cua vung. Bai vi, di
cu dén Tay Nguyén chu yéu la theo muc tiéu khai thac tai nguyén, ma trudc hét 1a
tai nguyén dat dé€ phuc vu san xuat nong nghiép. Dé c6 dat nong nghiép thi phai phd
ring dé 1am rudng lda nudc, phd ring dé trong sin, phd ring trong ca phé, trong cao
su, trong dau tam... Vi vay, cang nhiéu nguoi di cu dén Tay Nguyén thi dién tich
ring bi phd dé chuyén sang 1am dit nong nghiép cang 16n. Di cu tu do dén Tay
Nguyén da c6 tac dong xau hon d6i véi moi truong.

Sinh dé 1a ngudn gia tang dan so ddng ké cua vang. Ty 1€ sinh cua dan s6 Tay
Nguyén luén & muic cao nhit ca nudc, mac du da giam, song véi tdc dé6 cham hon so
vGi ca nuGe va cac vung khac. Bén nay (nam 2003-2004), ty 1€ sinh cua dan s6 Tay
Nguyén van con & mic 23,3%o0 (gap 1,33 1an mic trung binh ca nudc va cao nhét
trong s6 8 vung cta ca nudc), ty 1€ tang tu nhién 1a 17,9%o0 (cao gap 1,53 lan mic
trung binh ca nudc va ciing cao nhat trong s6 8 vang). Tong ty suat sinh (s6 con
trung binh ctia 1 phu nif trong tudi sinh dé) cta ving Tay Nguyén 1a 3,1 con, cao
gap 1,5 1an so v6i mic trung binh ca nudc (2,1 con). S6 con mong mudn trung binh
ctia 1 phu nit cling & muc cao, la 2,9 con so vGi muc trung binh cua ca nuéc la 2,4
con.

Mot trong nhitng nguyén nhan lam cho ty 1é sinh ctia dan s6 Tay Nguyén cao
la mitc do dap tng nhu cau vé k& hoach hod gia dinh rét thap. Ty trong ngudi chua
duoc dap tng nhu cau nay cta vung la 12,3%, cao hon 3 1an so v6i muc trung binh
cua ca nudc (4,8%).
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Trong cay cong nghiép ngan ngay & DakLak

43



1.2.1.3. Qud trinh phdt trién dan so voi viéc khai thdc tai nguyén, ting
truong kinh té’va doi nghéo

Dan so tang nhanh tao ra nhitng nguén luc 16n dé khai thdc tai nguyén va
phat trién kinh t€ ctia viing (hinh thanh va m& rong cdc viing chuyén canh 16n vé cay
cao su, ca phé, diéu, bong, ring nguyén liéu gidy soi, xay dung nhi€u cong trinh
quan trong nhu thuy dién Yaly, Prayhlinh...), song cling c6 tac dong tiéu cuc dén
moi trudng, de doa su phét trién bén viing, dién hinh 1a rimg bi tan phd, dién tich
ring giam sut, nguon nudc ngay cang khan hi€m va can kiét. Do che phu riing cua
vung giam nhanh, tit 65-67% nam 1976 con khoang 50-55% vao khoang cudi nhiing
nam 1980 va nang lén khoang 54,95% nam 2003). Cac ngudn nudc ngam dang giam
va ¢ nguy co can kiột, doi hoi phai c6 nhitng giai phap git nuộc va tao ngudn nude
dé dap tng nhu cdu cua dan s6 tang nhanh...

Dan s6 tang qua nhanh, trong khi tang truéng kinh t€ ctia vung lai thuong
thap hon muc trung binh cua ca nude, nén khoang cach chénh 1éch gitta Tay Nguyén
va ca nudc vé kinh t€ thé hién bang GDP binh quan dau ngudi ngay cang tut hau so
vGi ca nuée. Toc do tang trudng GDP cua Tay Nguyén c6 cao hon so véi toc do
chung ctia ca nudc song quy mo6 nho nén GDP binh quan dau nguoi clia viing so véi
muc trung binh cua ca nudc ngay doang ra, tir 71,9% nam 1995 xuéng chi con
67,5% nam 2000 va nam 2004 da nhich 1én 70%.

Bang 7. Bién dong GDP binh qudn dau nguoi cua Tdy Nguyén va cd nudc

Pon vi: 1000 dong, gid hién hanh

1995 2000 2004
- GDP binh quan dau nguoi
+ Ca nudc 3.179 5.720 7.540
+ Tay Nguyeén 2.285 3.860 5.300
- % GDP binh quan dau nguoi 71,9 67,5 70,0
ctia Tay Nguyén so ca nudc

Nguén: Nién giam thong ké, 2004- Tong cuc Thong ké

Mot hau qua dé nhan thdy cta dan s6 tang nhanh la ty 1é ngheo & Tay
Nguyén con cao va gidm cham hon so vé6i ca nuéc. Theo chuén ngheo qudc gia hién
hanh, ty 1&¢ ngheo ctia Tay Nguyén nam 2004 1a 17,4%, cao thit hai trong s6 8 ving
(chi sau viing Tay Béc) va cao gap 1,6 1an mic trung binh cla ca nuée. So v6i nam
2000, ty 1& ngheo ctia Tay Nguyén giam duoc 24,2% (nam 2000 1a 24,9%), trong
khi d6 ca nudc giam dugc 35%. Pay 1a mot trong nhiing thach thic, nguy co de doa
su phét trién bén viing clia viing.
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Bién dong GDP binh quan dau nguoi cua Tay Nguyén va ca nude
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1.2.2. Cac ddn toc o Tdy Nguyén
1.2.2.1. Phdn b cdc ddn toc

Tay Nguyén la viing c6 nhiéu dan toc sinh song. Ty 1& dan 1a ngudi dan toc
tai chd vao thoi Phdp thudc chiém t6i 95% dan s, dén nam 1979, ty 1& nay con
50%. Bén nam 2004, noi day c6 47 thanh phan dan toc khac nhau, bao gom hai bo
phan: méi dén va tai ch6. Bo phan dan s6 méGi dén Tay Nguyén chu yéu 1a do cha
truong dua dan 1én xay dung kinh t€ méi (dién ra tir nim 1976 dén nam 1991, véi s6
dan kinh t€ méi dugc dua 1én Tay Nguyén la 575.000 ngudi) va qua trinh di dan tu
do (tr sau giai phéng dén nam 1997, dan s6 di dan tu do vao Tay Nguyén khoang
403.000 nguoi). Néu nhu vao nam 1979, s6 dan méi dén Tay Nguyén chi chiém
59,67% dan s6 toan viing thi dén nam 1999, ty 1¢ nay da 1a 74,0%, cu thé 1a: ngudi
Kinh chiém 66,77%, cic dan toc mién nii phia Bac nhu Tay, Nung, Dao, Thai,
Hmong... thudc cédc tinh Cao Béing, Lang Son, Quéang Ninh, Son La, Ha Giang...
chiém 6,35%, cac dan toc khiac 0,88% dan s6 toan vung. Bo phan dan so tai chd &
Tay Nguyén, c6 1.061.523 ngudi, chiém 26% téng dan s6 ving, thudoc hai nhém
ngon ngir: Mon-Khome va Maliao-Polynexia.

Bang 8. Ddn 56, thanh phdn cdc ddn toc tai cho 0 Tday Nguyén

Dan so (nguoi)
bak Nhom
Dan toc Lf}m Gia Lai Lak va Kon Téng s6 ngon
Dong bak Tum ngu
Nong
Ba na 157 | 117.546 275 37.519 | 155.497 | Mon-
Xo dang 6 593 5.672 78.741 85.012 | Khome
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Dan s6 (nguoi)
T bak Nhom
Dan toc Lam ) . | Lakva Kon . . | ngon
T R Gia Lai _ Tong so N
Dong bak Tum ngi
Nong
3 | Gié triéng 2 55 69 25.463 25.589
4 | Brau 0 0 0 298 289
5 | Romam 0 0 0 338 338
6 | Mnong 9.702 55 61.131 2 70.890
7 | Ma 25.319 5 5.449 0 30.773
8 | Coho 112.926 41 100 51 113.072
9 | Giarai 55| 286.952 12.014 15.887 | 314.908 | Malaio
10 | E de 104 298 | 249.096 45| 249.543| -
11 | Churu 14.585 16 7 0 14.608 | Polyne
12 | Raglai 980 46 57 7 1.090 | -xia
Tong s6 163.736 | 404.607 | 337.870 | 158.305 | 1.061.523 2

Nguon: Tong diéu tra dan so. Tong cuc Thong ké 4/1999

THANH PHAN CAC DAN TOC TAI CHO & TAY NGUYEN
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Theo s6 liéu Téng diéu tra dan s6 nam 1999, thanh phan dan toc va dan s6
trén dia ban cac tinh Tay Nguyén nhu sau:
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- Tinh Kon Tum vội 36 dan toc va 1a tinh ¢6 s6 dan va s6 thanh phan toc
nguoi it nhat trộn dia ban Tay Nguyộn. Cac toc nguoi duge xem la ban dia nhu Gia
Rai, Ba Na, Xo bang, Hre, Gié Triéng, Brau, Ro Mam... Ngoai ra la cic dan toc it
ngudi & mién nudi phia Bac nhu Mudng, Tay, Thai, Nung, Sin Chay va Truong Son.

- Tinh Gia Lai ¢6 30 toc nguoi (néu chi tinh cdc toc nguodi c6 50 nguoi trd 1én
thi chi c6 19 toc nguoi). Dong nhat 1a nguoi Kinh, thi nhi 1a toc nguoi Gia Lai, tha
ba 12 toc ngudi Ba Na. Tiép dén 1a cdc toc ngudi Xo Pang, Ede. Cic toc ngudi mién
nii phia Bac ¢6 Tay, Nung, Muong, Thdi. Cic toc ngudi thi€u s6 khdc tir cdc tinh
phia Nam dén nhu nguoi Hoa, Khmer, Hré.

- bak Lak ¢6 28% va bak Nong c6 34,5% dan s6 1a nguoi dan toc it nguoi. O
hai tinh nay, ngoai trir nguoi Kinh c6 s6 dong nhat, cac toc nguoi duge xem la ban
dia trong tinh nhu Ede, Mnong, Ma, Gia Rai, Xo Pang, Ba Na, Raglai, Gié Triéng...
Sau nguoi Kinh, dong nhat trong nhém trén 13 Ede, Mnong, Ma, Gia Rai, Xo Pang.
Mot s toc ngudi cac tinh mién nii phia Bic cu trd tai dia phuong ¢6 dan s6 tuong
duong va tham chi nhiéu hon mot s6 toc ngudi ban dia nhu Nung, Tay, Thdi, Dao,
Mudng, Mnong. Nhi€u tdc nguoi trong nhom ngon ngit Tay-Thdi, Mon-Khmer,
Tang-Mianma, Ka-Dai, Viét-Muong ciing ¢6 mat trén dia ban tinh.

- Tinh Lam Dong: Sau nguoi Kinh c6 s6 dan dong nhét, cac tdc ngudi ban dia
¢6 s6 dan cao 1a Co ho, Ma, Chu ru, Mnong. S6 toc nguoi con lai 1a tir cdc tinh mién
nui phia Bic va mot s6 dia phuong khdc dén Tay Nguyén c6 s6 dan it hon nhu
Nung, Tay, Hoa, Tho...

Bdng 9. Thanh phdn toc nguoi va dan so trén dia ban Tday Nguyén

STT Tén tinh S6 thanh phan toc nguoi Dan s6 nam 2003
1 Kon Tum 35 3574
2 Gia Lai 39 1.075,2
3 bak Lak 43 1.657,0
4 bak Nong 361,1
5 Lam Dong 40 1.120,1
Cong 4.570,8

Nguon: Tong két qua diéu tra dan so'1/4/11999, Nién gidm thong ké cdc tinh

1.2.2.2. Bdc diém kinh té- xa hoi, van hod truyén thong cua cdc ddn toc thiéu

56 Tdy Nguyén
Trén dia ban Tay Nguyén c6 cdc moi quan hé toc nguoi nhu sau:

a) Quan hé giita nguoi Kinh va cdc dan toc tai ché trén dia ban. Cu6i thé ky
XIX mot s6 nguoi Kinh méi c6 mat tai dia ban Tay Nguyén véi tu cach la nhiing
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nguoi dén sinh co 1ap nghiép. Qua trinh diu tranh vii trang chong lai su xam lugc
cta thuc dan Phap trén dia ban Tay Nguyén gianh doc 1ap tu do cho dan tdc cudi thé
ky XIX da lam cho ngudi Kinh va cac toc ngudi thiéu s6 & Tay Nguyén hi€u biét va
ngdy cang gan bo véi nhau. C6 thé néi d6 1a thdi moc lich st md ra moi quan hé
Kinh- Thuong tai mién Trung dat nudc, tao nhiing tién dé dé€ Tay Nguyén va con
nguoi Tay Nguyén hoa nhap vao dong thac cach mang khang chién chong My va
xay dung dat nudce sau nay.

Trai qua hai cuoc khang chiộn chong Phap, MƠ va xay dung dat nuộc da lam
cho dién mao van hoa, lich st, kinh t€ cdc tinh Tay Nguyén ¢ nhiéu bién doi manh
mé. Viéc tang dan s6 co hoc & Tay Nguyén trong hang chuc nam qua di lam cho
biic tranh dan s6 Tay Nguyén thay déi, tao ra nhitng moi quan hé mdi giita cac dan
toc, dac biét 1a qua thoi ky sau Hiép dinh Gionevo vé Dong Duong nam 1954 va thoi
ky sau ngay mién Nam hoan toan giai phong nam 1975. D6 1a moi quan hé dac biét
gitta ngudi Kinh véi cdc dan toc & Tay Nguyén trén cdac phuong dién: truyén thong
dau tranh cach mang, van héa, kinh t€, xa hoi...

Truyén thong ddu tranh cdch mang: Cong déng nguoi Kinh trong khing
chién chong Phap va chong My ciing nhu trong su nghiép xay dung dat nudc hién
nay cÂ6 moi quan hộ chinh tri, xa hoi sau sic vội cdc toc ngudi thi€u s & Tay
Nguyộn. Ngudi Kinh tuyộn truyộn t6 chitc, van dong va dua dộng bao cac dan toc
thi€u s6 dộn vội cdch mang, dộn vộ6i su nghiộp gidi phong dat nudc, giai phong toc
ngudi, xay dung cuoc sộng khong cộ ap biic boc 10t, tu do, doc 1ap cuing phat triộn
trong hoa binh hom nay. Nhan dan cac tdc nguoi & Tay Nguyén dudi su tuyén
truyén giac ngo va hudng dan cua cic dang vién nguoi Kinh va nguoi dan toc tai chod
da phat huy truyén thong yéu nudc tao nén nguodn stiic manh vat chat va tinh than to
16n 1am nén thanh cong ctia cudc khang chién toan dan toc. Nhiing tdim guong, ngon
c0 tiéu biéu cho long yéu nudc cuia dong bao Tay Nguyén nhu No Trang Long (dan
toc Mnong), anh hang Niip (dan toc Ba Na)... va nhiéu anh hiing ngudi dan toc thi€u
s6 khac nhau nita 1a biéu trung cho tinh doan két yéu nudc, moi quan hé déng bao,
quan hé toc nguoi tot dep Kinh-Thuong. Su tac dong clia cach mang da lam cho bd
mat doi song cua dong bao cac toc nguoi Tay Nguyén ngay mot giam b6t kho khan,
sO ho, sO tdc ngudi c6 muc song dam bao ngay cang dugc gia tang thong qua cac
chuong trinh, du 4n dau tu cua Chinh phu va duong 16i 1anh dao ctia Dang va Nha
nudc.
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Lé hoi cing Giang ctia nguoi BaNa
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Dam da ban sac van hoa cac dan toc Tay Nguyén (L& hoi dam trau)

Pua voi tai Ban bon DakLak
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Vé vin héa xa hoi: Van héa cdc toc nguoi thiéu s6 Tay Nguyén va vin héa
cta ngudi Kinh c6 su giao thoa manh mé trén nhiéu binh dién: ngon ngi, trang
phuc, kién tric, 16i song... Dong thoi d6 ciling 1a qua trinh cac toc nguoi Tay Nguyén
va ngudi Kinh ¢6 su hiéu biét 14n nhau ngay cang sau sic hon... Tuy nhién hién nay
vén dé bao ton, phat huy ban sac van héa cac toc ngudi & Tay Nguyén trong thdi ky
cong nghiép héa, hién dai héa dat nuéc da va dang dat ra nhi€u van dé can duoc
nghién ctru. Su ti€p xtc vGi van hda clia nguoi Kinh va van héa quoc t€ thong qua
nguoi Kinh hodc truc ti€p trong nhiéu thap ky qua da lam cho nhiéu gia tri van hoa
c6 truyén cua cac toc ngudi thi€u s6 & Tay Nguyén bi mai mot va c¢6 nguy co bi mat
di ban sic ctia minh. Thong qua nguoi Kinh cdc gid tri vat chit cha nén vin minh
cong nghiép va 16i song mdéi da va dang tling budc 1lam cho gid tri van hoa truyén
thong cua cac toc nguoi & Tay Nguyén ding trude"thach d6"khong nhd trong su ton
tai va phat trién ctia minh... Su quan hé van hoa Kinh- Thugng da gép phan nang cao
dan tri cho déng bao céc toc ngudi thiéu so va thé hé tré, tao nén tién dé ban dau
trong viéc tham gia vao xay dung nén van hod méi Viét Nam tién tién dam da ban
sic dan toc va tao nén “siic dé khang” v6i nhitng gid tri van hod ngoai lai khong tot
tdc dong vao khu vuc.

Vé kinh té- xa hoi: Cong dong ngudi Kinh méi di chuyén dén Tay Nguyeén tir
sau nam 1975 theo chu truong, chinh sach phat trién kinh t€- xa hoi, phan bo lai dan
cu dam bao su phét trién bén viing, gilt vitng an ninh quoc phong... chia Dang va Nha
nudc da lam cho bd mat kinh t€ - xa hoi cta cic dan toc 6 Tay Nguyén c6 nhiéu
bién déi ti€n bo. Hoat dong kinh t€ 1a mot tic dong manh trong quan hé “Kinh-
Thuong”. Kinh t€ 1a nguyén nhan sau xa va truc ti€p lam cho mdi quan hé Kinh-
Thugng bién déi. Su quan hé toc ngudi va bién doi d6 biéu hién trén cdc khia canh
sau:

- Su ¢6 mat cua nguoi Kinh v6i 66,76% & Tay Nguyén hién nay (tinh Lam
bong, nguoi Kinh chiém 77,09%; Dak Lak chiém 72%; Dak Nong 65,5%; Gia Lai
chiém 54,67%; Kon Tum chi€ém 46,36%) cho thdy biic tranh dan s6 va phan bo toc
ngudi trén dia ban cdc tinh ¢6 nhiéu thay doi.

- Tinh hinh dét dai bién dong 16n va dién ra phiic tap khi dan tai ché ngay
cang it hon so véi dan tir noi khac dén.

- Miic thu nhap va muc song khac nhau gay nén tam ly"khong thoai mai"gitta
cac toc nguoi.

- Viéc chuyén giao khoa hoc, cong nghé ctia ngudi Kinh cho cdc dan toc
ngudi thiéu so trong lao dong san xudt, hoat dong kinh t&, nang cao tri thic hoat
dong kinh t€ va hiéu qua lao dong clia cdc toc ngudi thiéu s6 trong khu vuc.
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- Ting budc da va dang 1am cho céc toc nguoi thiéu s6 Tay Nguyén lam quen
v6i kinh t€ thi truong. Nhi€u nguoi da vuot qua thi€u doi, tién 1én di an, mot s6 ho
da tr6é nén giau co...

b) Quan hé giita cdc toc nguoi thiéu s6 0 Tdy Nguyén

Ngoai trir ngudi Kinh, cdc toc ngudi thi€u so trén dia ban ¢ thé phan thanh
cdc nhom sau:

- Nhom toc ngudi thi€u so sinh song lau doi tai cdc tinh Tay Nguyén: nhu Ba
Na, Xo bang, Gié Triéng, Brau. Ro mam (nhém Mon Kho me), Gia Rai (nhém
ngon ngit Nam P3o) & Kon Tum; Mnong (nhém Mon Khmer), E dé (nhém Nam
bao) 6 bak Lak, Raglai, Chu Ru (nhém Nam Pao), Co ho, Ma (nhém Mo6n Khmer)
6 Lam Dong; Gia Rai (nhém Nam Dao), Ba Na (nhém Mo6n Khmer) & tinh Gia Lai.

- Nhém toc ngudi thi€u s6 1a cdc dan toc ngudi khu vuc Trudng Son nhu Bru-
Van Kiéu, mién Tay Khanh Hoa nhu Cham Hroi, Pong Nam b nhu Xtiéng va Tay
Nam B nhu Khmer.

- Nhém toc ngudi thiéu s6 mién Bic di cu vao Tay Nguyén sau Hiép dinh
Gio-ne-vo nam 1954 va sau nam 1975 nhu: Tay, Nung, Thai, Hoa, Mong, Dao, Sim
Chay, Mudng, Tho, Lao, Chiit, Phu 14, PA Thén, Kho mu, Si la, Mang, Ha Nhi, Pu
péo, Cong, L"Lo.

Dén nay trén dia ban Tay Nguyén c6 47 dan toc sinh sdng, bao gom cac dan
toc tai chd va tir cac dia phuong khac trong nudc di chuyén dén vé6i nhiéu ly do khac
nhau. Cac dan toc song xen k& 1an nhau trén cac huyén, thi xa, thanh pho trong
viing. Vén 1a dan cu sinh s6ng bang kinh t€ nong nghiép trong trot nén may chuc
nam qua bén canh su tang nhanh vé quy mo dan s6 va da dang thanh phan toc nguoi
trén dia ban Tay Nguyén da va dang dat ra nhi€u van dé cin giai quyét trong quan
hé vé sir dung dat dai trén dia ban.

Van dé quan hé toc ngudi & Tay Nguyén con biéu hién & su chénh léch vé
trinh do phat trién gifta cac dan toc. Day 1a van dé vira mang tinh lich sir vita mang
tinh thoi su va lién quan dén chinh séch, chu truong phét trién kinh t€ - xa hoi, xay
dung doi séng méi van hoa dan tdc hién dai trén dia ban. Pa s6 cac tdc nguoi sinh
song lau doi trén dia ban Tay Nguyén trudc va sau nam 1975 dén nay da va dang
hoa nhap tiing budc vao nén kinh t€ thi trudng, kinh t€ nong nghiép doi hoi mot
trinh do cao. Trong diéu kién d6 mot so toc ngudi tir noi khac di chuyén dén Tay
Nguyén lai ¢6 kha niang hoc van cao trén nhiéu phuong dién c¢6 kha nang dap tng
dugc yéu cau phét trién kinh t€ cua dat nu6e trén dia ban. Tinh hinh d6 dat ra khong
it bai toan khoé trong co cau doi ngii theo hudng vira hai hoa trong thanh phan tdc
ngudi vira dap tng doi hoi khdch quan clia cdc quy luét phat trién kinh t€ - xa hoi &
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dia phuong. Néu khong nhan thic va giai quyét tot van dé nay thi day cling 1a"mam
mong"ctia nhitng quan hé toc nguoi khong tot xay ra.

1.2.3. Phdn bé ddn cu
1.2.3.1. Phdn bo ddn cu theo tinh

Dan cu Tay Nguyén phan b6 khong déu theo tinh va bién doi theo thoi gian.
Trong giai doan 2000 -2004, mat do dan s6 Tay Nguyén da tang dan tx 77
ngudi/km?® nam 2000 Ién 85 ngudi/km? nam 2004 thi tuong tng & Dak Lak tir 118
ngudi/km? tang 1én 129 ngudi/km?, Lam Dong tir 106 ngudi/km?® tang 1én 116 nguoi
km?; thap nhat phai ké dén tinh Kon Tum va Dak Nong.

Bang 10. Mdt do ddn so toan vang va theo tinh

Pon vi: nguoilkm?

TT Theo vung, tinh 2000 2003 2004
Toan vung Tay Nguyén 77,6 83,9 85,5

1 | Tinh Kon Tum 33,8 37,2 38,0
2 | Tinh Gia Lai 65,6 69,4 70,7
3 | Tinh DBak Lak 118,2 126,6 129
4 | Tinh Bak Nong 46,7 55,4 56,5
5 | Tinh Lam Dong 105.,9 114,7 116,6

Nguon: Tu liéu kinh té- xa hoi 64 tinh, thanh pho. TCTK.NXB Thong ké, 2005.
1.2.3.2. Phdn b6 ddn cu theo do thi va néng thon

bén nam 2004, 72,5% dan s6 Tay Nguyén song & khu vuc nong thon, chi cé
27,5% song 6 khu vuc do thi (muctrung binh cta ca nudce 1a 25,8%).

Bdng 11. Bién doi phdn bo dan cu thanh thi - nong thon

1995 2000 2004
Tong s6 3.384,8 4.236,7 4657
Trong dé:
- Thanh thi, s6 ngudi 820,50 1.135,00 1.281,00
% so tong sO 24.20 26,80 27.50
% so thoi diém trudc 138,33 110,84
- Nong thon, s6 nguoi 2.564,30 3.101,70 3.376,00
% so tong s6 75,80 73,20 72,50
% so thoi diém trudc 120,95 106,78

Nguon: Tu liéu kinh té- xda hoi 64 tinh, thanh phé. TCTK.NXB Thong ké, 2005.
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Mang luội do thi cta ving cÂ6 2 cap vi khac nhau. D6 1a: nhitng do thi c6 quy
mo6 khd 16n duge ti€p tuc phat trién tir cac do thi ¢6 tir trudc nam 1975 nhu thanh
pho Buon Ma Thuot, Da Lat, Pleiku, cac thi xa Kon Tum, Bao Loc, Gia Nghia, An
Khé... Nhitng do thi nay déu l1a trung tam hanh chinh cta tinh (hoac huyén) véi cac
nganh dich vu va cong nghiép phat trién, dang trd thanh nhitng dong luc phat trién
kinh t€-xa hoi clia vung;

Nhitng do thi méi dugce hinh thanh sau nam 1975 1a cac thi tran (hoac thi ti)
1a trung tam huyén ly duoc hinh thanh trén co s& dan nhap cu va phét trién 1én thanh
trung tam hanh chinh cta huyén, dong thoi cling la trung tam san xudt-dich vu cta
huyén (hoic ti€u viing). Mot s6 trung tam do thi ndy c6 kha nang phat trién manh
vG6i nganh cong nghiép ché bién, san xuit thuy dién va khai khodng giit vai tro cht
dao s€ tré thanh nhitng do thi hat nhan tao viing va lan toa su tic dong dén cac viung
nong thon xung quanh.

Dan cu nong thon cua viing phan b6 theo 3 loai diém dan cu chi yéu sau:

Diém dan cu truyén thong ctua dong bao cac dan toc tai chd (goi 1a buodn),
phan b6 & nhitng ving xa dudng giao thong, két cdu ha ting kém phét trién. Tai
nhitng diém dan cu nay, déng bao sinh song v6i nhitng phong tuc, tap quan truyén
thong, 161 s6ng, phuong thic 1am an dac thu cta dan toc minh, dong thoi c6 ti€p thu
nhitng nét van hod méi va cta cic dan toc khac. Nhiing di€ém dan cu nay da cé
nhiing bién doi ti€n bo khd sau sic, thay vao nha dai truyén thong 1 nhiing ng6i nha
tdch ho cÂ6 vudn va giộng nudc, nha Rong truyộn thong dugc xay dung mội khang
trang hon lam noi hoi hop va sinh hoat chung cta ca bu6n, nhi€u nha c¢6 dién st
dung va ¢6 d6 dung lau bén dat tién nhu TV, ti lanh, xe mdy.... Nhitng diém dan cu
truyén thong ciia dong bao céc dan toc tai chd dang c6 nhing thay déi ti€n bo, timg
budc hoa nhap véi cudc song mdéi hién dai va hoa dong cung véi cac dan toc khac
cung sinh séng trén dia ban;

Diém dan cu clia dong bao nhap cu xay dung viing kinh t€ mdéi chu yéu 1a noi
cia nguoi Kinh viing déng bang dén sinh séng véi nhitng loai hinh mang tinh dai
dién va dic thu cua nong thon ving Pong bang song Hong, viing ven bién Bac
Trung Bo va Nam Trung Bo.

DPiém dan cu hén hop 1a nhitng diém dan cu, noi sinh s6ng xen k& giita déng
bao dan toc Kinh nhap cu xay dung ving kinh t€ méi va déng bao dan toc tai cho.
Tai nhitng di€ém dan cu nay, déng bao cac dan toc c6 diéu kién thuan lgi dé giao luu,
hop téc, hoc hoi va hé tro 14n nhau dé cuing tién bo, cling xay dung cudc song mdi.
Mot thuc t€ da va dang dién ra 1a tai nhitng diém dan cu loai nay, dong bao céc dan
toc thiéu so ¢6 diéu kién thuéan 1gi hon va ¢6 cudc song duge cai thién nhanh hon so
v6i cac diém dan cu thudn 12 dan toc tai chd.
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Dic diém phan bo dan cu Tay Nguyén ¢6 tdc dong rat 16n dén viéc khai thdc
tai nguyén, bdo vé moi truong va phat trién bén viing. Tuy nhién, viéc quy hoach
phan bo dan cu con chua dugc quan tdm day da ca doi véi khu vuc do thi va nong
thon. Viéc 1ap va trién khai thuc hién quy hoach phan b6 dan cu Tay Nguyén phai
tinh dén nhitng dac diém vira k€ trén.

1.2.4. Nguén nhdn luc

1.24.1.Vé sé luong

Dan s6 Tay Nguyén c6 co ciu tré hon so v6i ca nuéc va cac ving phat trién
khac. Ty trong tré em 0-14 tudi trong tong dan s6 cua ving da giam tir khoang 46-
48% nam 1989 xudng con 40,6% nam 1999 (tinh vao thoi diém Tong diéu tra dan
s0), song con cao hon déng ké so v6i miic trung binh cua ca nudc (33,2%), clia ving
Dong bang Song Hong (30,3%) va Dong Nam Bo (29,0%). Co cdu dan s6 tré tao stic
ép 16n d6i vdi ddu tu phat trién gido duc-dao tao va tao viéc 1am cho thé hé tré, dong
thoi ciing 1a nguoén tang nhanh dan so trong tuong lai.

Luc luong lao dong cua ving nam 2004 ¢6 2.221,7 ngan nguoi, chi€ém 5,35%
tong luc luong lao dong cua ca nudc, 41,4% dan s6 toan ving.

Bdng 12. Bién doi luc luong lao dong ciia viing thoi ky 1996-2004
Don vi: 1000 nguoi, %

1996 2000 2004
Téng s6 1165,80 1430,20 2211,70
% so cd nuoc 3,31 3,70 5,35
Trong dé:
1. Thanh thi 224,60 322,70 604,50
% so tong so 1927 22,60 27.33
2. Nong thon 941,20 1107,50 1607,20
% so tong so 80,73 77 40 72,67
Theo céc tinh
1. Kon Tum 130,60 147,40 169,90
2. Gia Lai 405,40 474,80 540,80
3. bak Lak 629,90 677,00 798,70
4. bak Nong - 131,00 161,20
5. Lam Dong 418,00 490,70 541,10

Nguon: Thuc trang lao dong- viéc lam o Viét Nam 1996-2004. B6 Lao dong-Thuong binh
va Xd hoi-NXB Thong ké-2004
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tai nguyén phuc vu phét trién KT-XH va dam béo an ninh-qudc phong. Tir nam
2000 dén nay, mac di t6c do dan so trong tudi lao dong da giadm déng ké so vdi thoi
ky truée do, song van cao hon toc do trung binh cua ca nudc va la mot trong so ving
c6 toc do tang lao dong cao nhat nhit. Diéu dang luu y 1a toc do tang lao dong lam
viéc trong nén kinh t€ luon thap hon toc do ting dan s6 trong tudi lao dong, vi c6



mot bo phan déng ké s6 nguoi trong tudi lao dong da chuyén sang nhiing trang thai
hoat dong khac nhau di hoc, lam noi trg trong gia dinh... Pong thoi, s6 luong nguon
nhan luc tang nhanh cling dong nghia véi viéc cuong do khai thac cac nguon tai
nguyén cua vung (dat, ring, nguén nudc, khoang san...) dién ra nhanh hon, quy mo
va pham vi 16n hon, tit yéu dan dén nhitng mat can bang vé€ sinh théi, anh hudng
tiéu cuc dén su phat trién bén viing clia vang.

1.2.4.2. Chdt luong nguon nhdn luc
Trinh do hoc vdn.

So vdi ca nudc va cac ving phét trién, trinh do hoc vin cta nguén nhan luc
Tay Nguyén con thap kém. Ty 1¢ dan s6 tir 10 tudi trd 1én biét chit da tang trong thoi
gian qua, nam 2004 1a 86%, thap hon kha nhi€u so v4i mic trung binh ca nuGc
(92,1%) va ctia vung cao nhat (ving DBSH 1a 95,8%). Ty 1é nguoi chua biét chit va
chua tot nghiép tiéu hoc cao, ty 1& ngudi tot nghiép tir cap trung hoc co s& trd 1én,
dac biét 1a cap trung hoc pho thong thd 1én thap hon dang ké so véi mic trung binh
cua ca nudc va cdc vang phat trién (Déng bang song Hong va Dong Nam Bo).

Bdng 13. Co cdu ddn s6 tir 15 tuoi tro lén hoat dong kinh té
phdn theo trinh doé hoc vdn ndam 2004 (%)

7 Chua Cthﬁ,‘:a Tot Tot Tot
Chi tiéu Tongso | .. . _ .. nghiép | nghiép | nghiép
biet chir | nghi¢p | s hoc | THCS | THPT
THCS '

Tay Neuyen | 100,00 | 11,64 | 16,66 | 3228 | 24,67 | 14,76
Trong dé:

- Thanh thi 100,00 1,30 6,80 26,90 32,06 32,95

- Nong thon 100,00 15,17 20,34 34,34 22,22 7,94

Ca nudéc 100,00 4,35 15,80 31,14 30,17 18,27

DB Song Hong 100,00 0,67 5,39 19,22 49,04 25,67

bong Nam Bo 100,00 2,81 15,73 36,20 22,11 23,16

Nguon: Diéu tra LD-VL 2004

Tinh trang trén cho thay, dé nang cao trinh do hoc van ctia ngudn nhan luc,
can dong thoi phat trién manh hé théng gido duc pho thong chinh quy dé thu hiit
nhitng nguoi trong tudi di hoc phé thong va md rong mang luéi gido duc thudng
xuyén dé bo tic kién thic va nang cao trinh do hoc vin cho nhitng ngudi 16n tudi da
b6 hoc hoac khong c6 di€u kién hoc tap trude kia. Viec md rong hé thong cac
trudng dan toc noi tri danh cho con em dong bao dan toc thiéu s6 can dugc thuc
hién nhanh va rong hon nia.
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Trinh do chuyén mon-nghiép vu

Trinh do chuyén mon nghiép vu ctia nguén nhan luc con thap, thé hién & chd
ty 1& nguoi khong c6 chuyộn mon kƠ thuat rat cao (86,3%) va ty trong nguoi cộ trinh
do chuyén mon k§ thuat cao (dai hoc-cao dang trd 1én) rat thap. Ty 1é cong nhan k§
thuat c6 bang thap (chi ¢6 1,83%) dang 12 han ché 16n trong viéc chuyén giao va tiép
thu cong nghé méi phuc vu phat trién kinh t€ xa hoi cta viing.

Bdng 14. Co cdu ddn s6 tir 15 tuoi tro lén hoat dong kinh té

(luc luong lao dong) theo trinh dé chuyén mon - ky thudt nam 2004 (%)

So Cao

Téng Khong | cap/c6 | CNKT | CNKT dang,

Vung " co ching | khong co THCN | dai hoc

CMKT | chi bang | bang va trén

nghé dai hoc

Tay Nguyén 100,00 | 86,27 1,25 3,17 1,83 4,30 3,18
Trong dé:

- Thanh thi 100,00 65,21 8,11 3,79 4,14 9,83 8,93

- Nong thon 100,00 92,72 1,68 1,33 0,76 2,51 1,00

Ca nudc 100,00 79,01 6,63 2,60 3,26 4,07 4,44

DB Song Hong | 100,00 72,01 10,13 2,51 3,31 5,35 6,69

bong Nam Bo | 100,00 67,03 10,07 5,01 7,52 3,55 6,82

Nguon: Thuc trang lao dong- viéc lam ¢ Viét Nam 1996-2004. Bo Lao dong- Thuong binh
va xd hoi- NXB Thong ké- 2004

Tinh trang thé luc

Tubi tho binh quéan thdp, chi ¢ 68,9 tudi, trong khi miic trung binh cta ca
nuée 1a 71,3 tudi, ving cao nhat 12 Pong Nam Bo 1én dén 74 tudi. Thé luc clia ngudi
16n dugc do bang chi s6 co thé (BMI) c6 diac diém la so v6i mic trung binh cta ca
nuée, doi v6i nam: ty 1€ ngudi gay cao hon (1a 59,19% clia ving so vé6i 55,95% cua
ca nudc) con doi v6i nit thi ty 1€ gdy cua vung thip hon (32,13% cua ving so véi
34,0% cua ca nudc).

- Ty 1é ngudi mac bénh, ngudi 6m khong 1am duoc viéc hang ngay trung binh
mot thang 1a 53,84%, cao hon muc trung binh cua ca nuéc (47,29%) va s6 ngay
nghi 6m trung binh la 2,66 ngay, tuong duong vdi ca nudc (2,6 ngay). Dang chi y 1a
ty 1& ngudi mac bénh sot rét trong vung rat cao, chiém dén 24% toéng s6 ngudi mac
bénh nay clia ca nudc va ty 1é chét do mac bénh sot rét cling cao nhat nude (gan
1.000 ngudi/100.000 dan, so véi mic trung binh ctia ca nude 1a 600 nguoi).
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- Ty 1é suy dinh dudng tré em (SDDTE) dudi 5 tudi con cao, nam 2004 ty 1&
suy dinh dudng theo can nang la 34,4% (muc trung binh ca nudc 1a 28,4%), theo
chiéu cao 1a 40,4% (miic trung binh ctia ca nudc 1a 32,0%); déu cao nhat trong s6 8
vung cua ca nudc s€ anh huong xau dén chat luong NNL trong tuwong lai.

- Ty 1é tré so sinh nhe can (dudi 2.500 gram) con & muc kha cao, 1a 8,45%, so
vGi ty 1€ trung binh cla ca nuée 1a 7,27%.

- Ty 1& chét cua tré so sinh con & mic cao, 1a 29%o, chi thap hon viing Tay
Bic, twong duong v6i ving Dong Bic (31%0) va cao gép gan 1,4 1an miic trung binh
cua ca nudc (ca nudc 1a 21%o).

- Ty 1é tré em dudi 1 tudi duoc tiem day du 6 loai vac xin 1a 92%, thap nhat
trong sO 8 vling cla ca nudc.

Vé viéc lam va co cdu lao dong

Dan so tir 15 tudi trd [én cua viing hoat dong kinh t&€ nam 2004 ¢6 2,221 triéu
nguoi, trong d6 s6 nguoi ¢ du viéc 1am la 1,984 triéu chi€m 87,6%, sO6 nguoi thi€u
viéc 1a ¢6 239,8 ngan ngudi, chi€ém 10,6% tong s6 va s6 nguoi that nghiep 1a 40
ngan ngudi, chiém 1,8% tong so. Ty 1é ngudi ¢ dl viéc 1am clia ving thap hon ty 1&
chung ctia ca nuée (91%). Do do6, viéc tiép tuc cé cac dong di cu véi quy mo 16n 1én
Tay Nguyén chic chin s€ tao thém khong it khé khian cho nhan dan trong viéc giai
quyét viéc 1am, anh hudng khong tot dén su phat trién bén viing cta viing.

- Vé co cdu lao dong. Co cau lao dong cua vung véi ty trong lao dong khu
vuc nong-lam-ngu nghiép cao (78,37%, ca nudc la 66,8%), khu vuc cong nghiép-
xay dung rat thap (chi c6 gan 5,5%, ty 1é nay cua ca nudc la 12,5%). Co cau lao
dong chuyén dich cham va con lac hau so v6i mic trung binh ca nudc.

Bdng 15. Co cdu lao dong cua ving thoi ky 1995-2004 (%)

1995 2000 2004
Vung Tay Nguyén
Téng s6 trong nén kinh t& 100,00 100,00 100,00
Trong do:
1. Nong, lam nghiép va thuy san 82,31 79,69 78,37
2. Cong nghiép-Xay dung 5,26 5,44 5,49
3. Dich vu 12,43 14,88 16,14
Ca nuéc
Téng s6 trong nén kinh t€ 100,00 100,00 100,00
Trong do:
1. Nong, 1am nghiép va thuy san 71,25 68,24 66,85
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1995 2000 2004
2. Cong nghi¢p-Xay dung 11,37 12,11 12,44
3. Dich vu 17,38 19,65 20,71

Nguon: Thuc trang lao dong- viéc lam ¢ Viét Nam 1996-2003. Bo Lao dong- Thuong binh
va Xd hoi va Nién giam Thong ké 2004

+ Ndng sudt lao dong thdp va tang chdm. Do nhiéu nguyén nhan, trong dé

¢6 co cau kinh t€ lac hau, trinh d6 cong nghé va chuyén mon ky thuat (CMKT) cta

lao dong thap.

Nang suat lao dong ctua vung thoi ky 1995 — 2004
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Nang sudt lao dong ctia ving thap (chi bang 47,5% mic trung binh cua ca

nudc) va tang véi toc do thap hon cua ca nude nén chénh léch vé nang suét lao dong

(NSLD) giita viing va muc trung binh ca nudc lién tuc ngay cang giam (tr gan 71%

nam 1995 giam con 48,6% nam 2004).

Bang 16. Nang sudt lao dong cua ving thoi ky 1995-2004

1995 2000 2001 2002 2004
Mic NSLD (1000 dong) 4.455 6.107 5.928 6.189 8.160
% so muc TB ca nudc 70,92 56,47 50,76 47,51 48,60
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CHUONG II
THUC TRANG KHAI THAC VA SUDUNG LANH THO
VOI VAN PE MOI TRUONG DUGI TAC PONG CUA CAC CHINH SACH

2.1. Céc chinh sach phat trién va dau tu cho ving Tay Nguyén thoi gian
qua

2.1.1. Chinh sdch phat trién doi véi ving Tdy Nguyén

Chinh sdch va chu truong phat trién c¢6 vai trd to 16n trong viéc phéat trién
kinh t& - xa hoi cac tinh Tay Nguyén. Thuc hién Nghi quyét s6 10 - NQ/TW cta Bo
Chinh tri, Nha nu6c da c6 hang loat cdc cht truong, chinh sdch dé phét trién kinh t&€
-xa hoi cac tinh Tay Nguyén nhu: Quyét dinh 168/2001/QD-TTg ngay 30/10/2001
vé dinh hudng dai han, k€ hoach 5 nam 2001-2005 va nhiing giai phdp co ban phat
trién kinh t€ -xa hoi ving Tay Nguyén; Quyét dinh 132/2002/QD-TTg ngay
8/10/2002 vé giai quyét dat san xudt, dat & cho déng bao dan toc thiéu so tai cho;
Quyét dinh 154/2002/QD-TTg ngay 12/11/2002 vé chinh sich cho cdc ho dong bao
DTTS tai chd va ho thuoc dién chinh sich c¢6 khé khan vé nha & duoc mua nha tra
cham.; Quyét dinh 253/2003/QD-TTg ngay 5/3/2003 phé duyét dé dan vé"Mot so
giai phap cung c0, kién toan chinh quyén co s& Tay Nguyén giai doan 2001-2010";
Quyột dinh 245/2003/QD-TTg ngay 18/11/2003 vé ghi ng 1ộ phi truộc ba nha ¢, dat
& dai v6i ho gia dinh, cd nhan thudc chuong trinh 135 va hd gia dinh, cd nhan dong
bao dan toc thi€u s6 (DTTS) 6 Tay Nguyén.

Thuc hién cdc chl truong, chinh siach trén, Nha nudc da tang cudng nguon
luc bao gébm von ddu tu, ngudn nhan luc cho phét trién kinh té- xa hoi vang Tay
Nguyén nhidm rit ngan khoang cdch vé chénh léch so véi cdc viing khac. Dau tu
toan xa hoi hang nam trén dia ban cdc tinh Tay Nguyén tang 1én ddng ké so véi
nhitng nam trudc. Trong thoi ky 1996-2000 von dau tu xa hoi (VDTXH) khoang
24.000 ty dong, thoi ky 2001-2005 theo quyét dinh 168/2001/QD-TTg tong so
VDTXH toan ving duogc xac dinh 1a 35.500 ty dong, trong d6 von NSNN la 12.000
ty dong. Qua 4 nam thuc hién, du kién dat gan 26.000 ty dong (nam 2001: 5.200 ty
dong; 2002: 5.520 ty dong; nam 2003: 6.730 ty dong; nam 2004 uGe dat gan 9.000
ty dong), bang 74,2% téng mitc VDTXH; binh quan ca thoi ky 1996-2004 dat 5.527
ty déong/nam?

Qua 4 nam (2001-2004), ngan sach trung wong da bo tri tong kinh phi dé€ ho
tro thuc hién cac chinh sach riéng cta cac tinh Tay Nguyén la 706,69 ty dong, trong

? Ban chi dao Tdy Nguyén
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d6 thuc hién Quyét dinh 168/2001/Qb-TTg la 476,58 ty dong, Quyét dinh
132/2002/QD-TTg 1a 170 ty dong, Quyét dinh 253/2003/QD-TTg 1a 60,11 ty déng”.
Chinh phti ciing uu tién nguén von ODA trong ving cho 5 du an (du dn cdp nudGe
cho Buon Mé Thuot; cap nudc cho Pa Lat, Pleiku, Kon Tum; du an thuy loi; du an
cai cach hanh chinh; du 4n hé tro xa ngheo) vdi so tién 1a 445 ty dong.

Nho ¢6 su ho trg to 16n cua Chinh phu nén nhiéu cong trinh két cau ha tang
quan trong nhu thuy 1gi, cdp nudc sinh hoat, cac chuong trinh muc tiéu quoc gia nhu
xoa doi giam ngheo, dinh canh dinh cu da va dang dugc thuc hién cé két qua, tao
nén su thay déi 16n vé dién mao kinh t€ - xa hoi céc tinh Tay Nguyén.

T nam 2004, theo quy dinh cta Luat NSNN, Thu tuéng Chinh phu da cé
quyét dinh 139/2003/QD-TTg ngay 11/7/2003 ban hanh dinh miic phan b6 ngan
sdch nam 2004, theo d6 du toan chi cho cac tinh mién nui, viing cao néi chung da
duoc quan tdm hon nhat 1a cac tinh Tay Nguyén. Pay 1a viing c6 s6 chi tang 16n so
vGi ca nuéc. Tong du toan chi ngan sach Chinh phti giao cho cdc tinh Tay Nguyén
trong nam 2004 1a 4.141,556 ty dong, uGc thuc hién la 4.466,94 ty dong, tang 7,8%
so v6i nam 2003*.

+ V& ngudn von tin dung: Nguoén von tin dung cua Ngan hang nong nghiép
va phét trién nong thon (NHNo &PTNT) da hé tro tich cuc cho phdt trién san xuat
nong nghiép trong vung. Du ng cho vay hang nam luon tang cao hon so v6i nam
truGe: nam 2000 1a 4.055 ty dong (tang 52% so v6i nam 2000), nam 2002 1a 5.082
ty dong (tang 12,4% so véi 2001), nam 2003 1a 6.539 ty (tang 29,5% so véGi 2002),
chi trong 6 thang dau nam 2004 du ng cho vay la 8.593 ty dong (tang 8,8% so véi
nam 2003) °.

Nguon von cua tin dung cua Ngan hang chinh sach xa hoi (NHCSXH) ciing
g6p phan tich cuc phat trién kinh t€, giam ty 1&é d6i nghéo trong ving. Trong nam
2002, ngudn von tin dung ctia Ngan hang chinh sach xa hoi (NHCSXH) phan b6 cho
cac tinh Tay Nguyén khoang 320 ty dong, du ng cho vay cac ho ngheo 1a 290,57 ty
dong . Chi tinh trong 2 nam 2001-2002, ngudn von tin dung cho cdc ho ngheo vay
wu dai dé phat trién san xudt doi v6i 3 tinh Dak Lak, Kon Tum, Gia Lai 1a 116,3 ty
dong; du ng cho vay dén cudi nam 2002 1a 237,98 ty dong. Trong 3 nam 2001-2003,
thuc hién cac chuong trinh moi truong qudc gia, x6a déi giam ngheo va viéc lam,
Chinh phit da hé tro cho 3 tinh trén s6 von 1a 165,4 ty dong’.

Vu NSNN, Bo Tai chinh
*Vu NSNN, Bo Tai chinh
’ NHNo & PTNT mién Trung
Vu bdo tro xd hoi, BO LDTB&XH
Vlen khoa hoc LD va XH, Bo LPTB va XH
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+ Vé chinh sach thué: Déi véi thu€ sit dung dat nong nghiép, Nha nudc ciing
c6 nhiing chinh sach wu dai nhu: tr nam 2003-2010 toan bo dién tich dit nong
nghiép cua cac ho nong dan, xa vién HTX, HTX nong nghiép, toan bo dién tich dat
cta ho nghéo, ho san xudt nong nghiép & cdc xa dac biét khé khan duoc mién thué
sit dung dat nong nghiép; né€u dién tich dat vugt han mic va dat cac hd ngoai doi
tuong trén duoc giam 50%.

Thuc hién céc chinh sach thu€ thu nhap doanh nghiép wu dai dé thic ddy phat
trién thuong mai mién nii, ving dong bao dan toc (Nghi dinh 20/1998/ND-CP ngay
31/3/1998; Nghi dinh 02/2002/ND-CP b6 sung ND trén), cdc doanh nghiép kinh
doanh trén dia ban mién nui, ving dong bao dan toc (khu vuc III), dia ban c¢6 khé
khan (danh muc B) hoac dac biét khé khan (danh muc C) duoc mién, giam thué thu
nhap theo miic va thoi han qui dinh theo timg khu vuc va dia ban. Thoi gian mién 1a
4 nam dau ké tir khi c6 thu nhap chiu thu€ va giam 50% thué thu nhap trong 7 nam
ti€p theo; n€u st dung s6 lao dong binh quan nam trén 20 ngudi thi dugc giam 50%
sO thu€ TNDN phai nop trong 2 nam nita. Theo danh muc dia ban uu dai theo Nghi
dinh 164/2003/ND-CP ngay 22/12/2003 huéng dan thuc hién Luat Thu€ TNDN sira
déi thi Tay Nguyén c6 22 huyén thuoc danh muc B va 24 huyén thuoc danh muc C
dugc hudng chinh sach uu dai vé thué€ TNDN tir 1/1/2004.

Ngoai ra Nha nudc ciing ¢6 chinh sach wu dội vé thuộ sit dung dat doi vội cac
co sG san xuét kinh doanh duoc Nha nuéc giao dat dé thuc hién cdc du 4n ddu tu
(DADT) trén dia ban khé khan hodc dic biét khé khan nham khuyén khich dau tu
trong nudc nhu: duoc mién nop thu€ st dung dat véi thoi han 7 nam néu thuoc dia
ban mién ndi, tham chi 10 nam néu thudc viing ndi cao. Néu co s san xudt kinh
doanh thuc hién DADT dugc giao dat thuc hién DADT vira thudc dia ban khé khan,
vira ddp tng cdc diéu kién uu dai khac thi dugc mién thu€ TNDN véi thoi han 11
nam d6i v6i DADT thudc nganh nghé khuyén khich dau tu, hodc 15 nam néu trén
dia ban dac biét kho khan.

Do6i v6i thu€ xudt, nhap khau Nha nuGc ciing thuc hién co ch€ mién thué
nhap khau may mdc thiét bi ma trong nudc chua san xuit duoc doi véi cdc doanh
nghiép thuc hién DADT thudc nganh nghé wu dai dau tu hoac & dia ban dic biét kho
khin. Doi v6i hang héa xuat khiu tiéu ngach néu dap ting du cdc diéu kién ciing
duoc hoan thu€ GTGT dau vao.

Chinh sach thu€ wu dai da tao diéu kién cho cdc doanh nghiép ting cudng kha
nang tu tich ldy, thuc hién tai san xuit mé rong, nang cao hiéu qua va tang cuong
kha nang canh tranh ctia cac doanh nghiép trén dia ban.

Tém lai, viéc thuc thi cac chinh sach va giai phap tai chinh trong thoi gian
qua da c6 dong gbp tich cuc vao phat trién két ciu ha tang kinh t€ va xa hoi, chuyén
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dich co cau kinh t€, x6a d6i giam ngheéo, phat trién van héa - xa hoi va dam bao an
ninh quéc phong & cac Tinh Tay Nguyén.

2.1.2. Co cdu ddu tw da cé sw chuyén dich theo hudng tdap trung hon cho
cdc muc tiéu phat trién kinh té xa hoi

Ngudn von dau tu phat trién ving Tay Nguyén trong 15 nam qua duoc da
dang hoa, phit hop véi viéc x6a bo co ché bao cdp trong dau tu, huy dong nhicu
ngudn von khdc nhau cho dau tu phét trién, nang luc san xuat va két cau ha ting
kinh t€ xa hoi clia vang tang lén ddng ké, gép phan thiic ddy dich chuyén co cau
kinh t€ trong thoi gian qua.

a) Pdu tu trong nudc da tap trung dau tu tham canh céc loai cay cong nghiép
xuat khau va cdc loai ciy ¢6 nhu cdu thi trudng nhu bong, dau tim, cay duogc liéu,
cay an qua, rimg nguyén liéu gidy va cac loai cay dac san... M6 rong dién tich ngo,
céc loai cay cong nghiép ngan ngdy, phét trién chan nuoi; bao vé khoang 3 triéu ha
ring; khoanh nuoi tai sinh va trong méi khoang 50 van ha, dua dién tich rimg lén
khoang 4 triéu ha.

Tap trung phat trién cong nghiép ché bién nong lam san. Dau tu mot s6 du én
quan trong nhu thiy dién, khai thac boc xit, phan NPK; hinh thanh mot s6 khu cong
nghiép tap trung. Xay dung cac cong trinh thiy 1gi vira va nho, hoan thanh co ban hé
thong cép nudc & cdc thanh pho, thi xa. Phét trién mang ludi buu chinh vién thong.

DPau tu cdc tuyén duong chinh trong khu vuc, cac tuyén giao thong sang Lao
Campuchia, cac tuyén tinh 10; ti€p tuc xay dung dudng giao thong dén trung tam xa.
Xay dung cac trung tdm thuong mai, cac cho nong thon, chg bién gidi tai cac ctra
khau vdi Lao va Campuchia. Xay dung cédc trung tam du lich. Tiép tuc xay dung hé
thong trudng hoc, x6a 16p hoc ca 3, kién ¢6 héa cac trudng phé thong.

Ty trong von dau tu tang dan theo cdc nam: thoi ky 1991-1995 1a 4,4%;
1996-2000 1a 4,9%; 2001-2005 udc khoang 5,3%, ty trong binh quan chung ca thoi
ky 1991-2005 1a khoang 5%.
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Bang 17. Von dau tu thuc hién theo ving (nghin ty dong, gia nam 2000)

1991- 1996- 2001- 1991-
1995 2000 2005 2005
Tong so 361,5 555 960,9 1.877,4
- Vung TDMN phia Bic 26,2 423 79.4 1479
Ty trong (%) 7.3 7.6 8,3 7,9
- Vung Dong bang song Hong 97,3 141,6 235 4739
Ty trong (%) 26,9 25,5 24.5 252
- Ving Bic Trung Bo 31,6 42,6 76,9 151,1
Ty trong (%) 8,7 7.7 8,0 8,0
- Vung Duyén hai Nam Trung Bo 43,1 64,2 119,4 226,7
Ty trong (%) 11,9 11,6 124 12,1
- Vung Tay Nguyén 16,0 26,9 50,7 93,7
Ty trong (%) 4,4 4,9 53 5,0
- Ving Dong Nam Bo 102,4 152,2 253,6 511,2
Ty trong (%) 28,3 28,0 264 27,2
- Vung Dong bang séong Curu Long 44,9 82,2 145,8 272,8
Ty trong (%) 124 14,8 152 14,5
Nguoén: Bé dn chuyén dich co cdu ddu tu, Bo Ké hoach va Ddu tu, thang 4-2005
Von dau tu thuc hién theo viing
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b) Vé hop tdc dau tw nudc ngoai: Dau tu truc ti€p nudc ngoai dugc cap gidy
phép tir 1998-2004 ¢6 85 du an, (chiộm 1,6% s6 du 4n cua ca nudc) vội tong von
dang ky 945 triéu USD (chiém 2,2% von dang ky ca nudc), trong dé von phap dinh
168,8 trieu USD, chiém17,86% von dang ky cua vung. Trong s6 85 du an c6 72 du
an dau tu vao Lam Dong, 5 du an & Gia Lai, 1 du 4n & Kon Tum, con lai 7 du an &
bak Lak va Dak Nong.

Bdng 18. FDI vao cdc ving lanh tho tinh dén 22/9/2004

. e ) . VuAng Kon Gia Dék Lf;lk Lam
Chi tiéu Ca nuéc Tay . | vabak A
R Tum Lai R Dong
Nguyén Nong
1. S6 du 4n 5.394 85 1 5 7 72
2. Tong von dang ky
(trieu USD) 42.974.9 945 4.4 31,1 24,8 884,7
- % so viing - 100,00 046 | 3,29 2,62 93,63
3. Von phap dinh
(trieu USD) 20.065,7 | 168,8 2,2 21,5 11,6 133,5
- % so ving - 100,00 1,30 | 12,74 6,87 79,09

Nguon: Bé Ké hoach va Pau tu, 2004

Co céu cac du an dau tu chu yéu trén 3 linh vuc: nong 1am nghiép, khach san-
du lich va cong nghiép nhe véi ty trong tuong tng 1a 78%, 10% va 6%. Co ciu von
dau tu chu yéu & 3 Iinh vuc khach san- du lich, nong 1am nghiép va cong nghiép nhe
VGi ty trong tuong tng 1a 83%, 14% va 2%. Trong d6 nganh du lich chi ¢6 1 du an
khu nghi mat Da Lat Dankia v6i tong von ddu tu 706 trieu USD, giai doan 1 du kién
trién khai 18,6 triéu USD, hién nay chua trién khai.

San pham cua céc doanh nghiép FDI trén dia ban 1a: ché bién tinh bot san, ca
phé, mia dudng.

Khu vuc FDI ngay cang cÂ6 nhitng dong gộp quan trong doi vội tang trudng
kinh t€ dat nuộc nội chung va cia mội ving nội riộng, trong d6 c6 Tay Nguyeộn.
Viộc thu hit dau tu nuộe ngoai vao Tay Nguyộn c6 tac dong tich cuc tội co cau dau
tu ngay cang chuyén bién theo chiéu hudng tich cuc, ddp ing ngay cang tot hon yéu
cau cong nghiép hod, hién dai hod dit nudc cua viing. Bén canh viéc bé sung nguén
von, tao viéc 1am, gép phan tang trudng kinh t€, mot trong nhilng diac diém quan trong
cua dong von FDI 1a da gộp phan chuyộn giao cong nghé va kĐ nang quan 1y tiộn tiộn,
do vay, gộp phan nang cao kha nang canh tranh ctia hang hod va dich vu, mộ rong thi
trudng xuat khau, huéng tGi chuyén dich co ciu kinh t€ viing theo hudng cong nghiép
hod va hién dai hoa.
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2.2. Thuc trang phat trién Kinh té - xa hoi viing

2.2.1. Tang truong kinh té

Miic tang GDP binh quan nam cua thoi ky 1996-2000 dat 12,5%, bang 1,78
lan so v6i muc trung binh ciia ca nudc; trong d6 miic trung binh clia nong lam

nghiép 12%, vuot xa muc tiéu quy hoach (6-7%); ctia dich vu 9% méi bang 53% so

vG6i muc tiéu quy hoach (15-17%). Nam 2004, GDP cua toan vung gap 2,5 1an so véi
nam 1990; mdc tang GDP binh quan thoi ky 2001-2004 dat 7,7%. Ty trong nong
lam nghiép trong GDP tr 66,7% nam 1990 da giam xu6ng con 59,7% nam 2000 va

52,1% nam 2004.

Bdng 19. Tang truong kinh té ving Tdy Nguyén

Chi tiéu Thoi ky 1996-2000 | Thoi ky 2001-2004
Tang truéng GDP 12,50 7,70
Trong do: + Nong 1am nghiép 12,00 5,60
+ Cong nghiép-xay dung 14,00 12,96
+ Dich vu 9,00 12,45
Nguon: VuTong hop, Tong cuc Thong ké, 2004
Tang truong Kinh té vung Tay Nguyén
16
14 m———
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—— Nong lam nghiép —=— Cong nghiép - Xay dung Dich vu

Téng kim ngach xuét khdu ting nhanh, nam 1990 dat 124 triéu USD, dén
nam 2004 dat trén 400 triéu USD. Kim ngach xuét khdu binh quan diu ngudi nam
2004 dat khoang gan 100 USD/nguoi (ctia ca nude la 150 USD/nguoi). Mitc GDP
binh quan d4u nguoi tang dang ké, tr 80 USD nam 1991 1én hon 270 USD vao nam
2000 va 337 USD nam 2004, du kién nam 2005 khoang 382,5USD.
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- Co cdu kinh té tuy cé chiéu huéng chuyén sang san xudt hang hod nhung
con chdm va thiéu viing chdc

Bdng 20. Péng thdi co cdu GDP, don vi: %

Co ciu GDP Tay Nguyén Ca nuéc
1990 2000 2005 1990 2000 2005
Tong so 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0
- Cong nghiép, xay dung 11,7 12,8 16,0 22,7 36,1 40,5
- Nong 1am ngu nghiép 66,7 59,7 52,1 38,7 30,0 27,0
- Dich vu 21,6 27,5 31,9 38,6 33,9 32,5

Nguon: Nién giam thong ké-TCTK va xit Iy ctia nhém nghién ciu dé tai

Trong co céu kinh t€ da hinh thanh dugc mot s6 san phdm quan trong. Tuy
nhién, phan 16n cdc san pham d6 lai c6 stic canh tranh kém trén thi trudng qudc té.
Déng thoi Tay Nguyén ciing chua c6 san phdm cong nghiép ndo dang ké.

2.2.2. Chuyén dich co cdu trong cdc nganh va linh vuc
2.2.2.1. Sdn xudt néng nghiép

San xuột nong nghiộp cÂ6 chuyộn biộn manh, hinh thanh nhitng viing san xuột
tap trung cay cong nghiép ca phé, cao su, mia, che, dau tam, diéu, bong,...tao tién dé
quan trong dé phat trién kinh t€ hang hod quy mo 16n gén véi cong nghiép ché bién;
cai thién doi song cho bo phan dong dao dan cu 1a nong dan.

Nam 2000 dién tich cay luong thuc c6 hat dat 263,5 nghin ha, san luong dat
917 nghin tin, gip 1,4 1an so véi nam 1990. Bén nam 2004, dién tich tang lén 377,1
nghin ha va san luong 1a 1433,5 nghin tan.

Céc cay cong nghiép dai ngy dugc phét trién trd thanh nhiing cay trong chi
yéu cua vung. D6 1a cdc cay ca phé, ho tiéu, che, cao su, dicu, bong...Ca phé cua
Tay Nguyén so vé6i ca nuGe chi€ém khoang 84,6% vé dién tich va 90% vé san luong.
Dién tich ca phé da tang tur 81.737 ha nam 1990 1én 356.548 ha nam 1999, va nam
2000 dat 789 nghin ha, nam 2003 la 477,6 nghin ha, nam 2004 con khoang 446,06
nghin ha. San lugng ca phé tir 48.260 tdn nam 1991 lén 384.535 tdn nam 1999;
672,8 nghin tdn nam 2000 va trén 7000 nghin tan nam 2004. Do su phat trién 6 at
vuot qué 2 14n so v6i muc tiéu quy hoach nén ¢6 tinh trang nhiéu noi da phat trién ca
phé tu phat lam xam hai dén moi trudng sinh thdi, gap phai kh6 khan vé nguén nudc
tudi, ca phé bi han da chét hang van ha. Tir nam 2001-2003 thi trudng ca phé c6 bién
dong phtc tap, cộ lic khong thuan, dac biột la gia ca nén san xuat ca phộ ¢ Tay
Nguyén gip nhiéu khé khan. Dén nay, gid ca phé dang di dan vao 6n dinh nén san
xudt ca phé do khoé khan hon.
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Dién tich cao su c6 95,8 nghin ha gdp 3,2 lan; dién tich che gdp 1,55 lan,
dién tich mia gép 5,3 lan. San lugng mu cao su tir 8.000 tan/nam 1991 lén 23.100
tan/nam 2004. Cay cao su dang gap phai kh6 khan chu yéu vi thi truong hep va gia
xuat khau thap, it c6 d4u hiéu tang lén.

Dién tich ché trong hon 10 nam qua da tang tu 13.834 ha nam 1990 lén
26.600 ha nam 2004. San lugng bup tuoi tang tir 40.322 tdn nam 1991 lén 143,5
nghin tan nam 2003, chiém khoang 30% san luong ché ca nudc.

Cdy ddu tam, nam 1990 ¢6 5.499 ha, nam 1995 ¢6 9.915 ha, dén nam 2000
con khoang 4 nghin ha va dat 300 tin to. Nam 2004 tang 1én 9,2 nghin ha va 64
nghin tan

Cay bong, dién tich tang nhanh trong may nam gan day. Nam 1990 toan ving
m&i ¢6 12 ha thi dén nam 2004 da tang 1én 16.068 ha, san luong dat 18.000 tan,
chiém 56% vé dién tich va 70% vé san lugng ca nudc.

Cay diéu, dién tich da tang tir 3.870 ha nam 1990 1én 21 nghin ha nam 2000
(gdp 5,56 1an) va 37,4 nghin ha nam 2004, san luong tir 1800 tan 1én 7.000 tin (gan
4 lan) va 13,3 nghin téan.

Cay ho tiéu, dién tich tang tir 1.230 ha nam 1990 1én 12 nghin ha nam 2004
va san pham tang tir 1.000 t4n lén 17 nghin tan.

Cay an qua, rau va hoa, san xuat tang nhanh, khoi lugng san pham xuat khau
con thap (méi dugc khoang 12-15% san lugng).

Tay Nguyén c6 th€ manh vé phat trién chin nuoi dai gia sic. Dan trau, bo,
lon ¢6 toc do tang binh quan tur 4,5 dé€n 5%/nam. Nam 2004 toan vung c6 551 nghin
con bo, trong d6 c6 6 nghin bo sita; 73,7 nghin con trau; th€ manh vé chan nuoi bo
thit va bo stta chua dugc phat huy c6 hiéu qua.

- Tay Nguyén c6 dién tich cac ao ho tu nhién c6 kha nang nuoi trong thuy
san 1a 34.162 ha véi cac ho 16n nhu ho Lak (750 ha), ho Tay (400ha) 6 huyén Dak
Mil, Bak Nong, ho thuy dién Da Nhim & huyén Don Duong, ho Su6i Vang tinh Lam
Poéng. H6 thuy dién Yaly 6500 ha & Kon Tum va nhi€u ao ho khac va kha nang phat
trién nuodi cd & cdc ao hd do dan tu dao. Tuy nhién, nhitng nim qua mdi chi c6
10230 ha dugc khai thac dé nuoi trong thuy san, chi€ém 29,3% dién tich mat nuée c6
kha nang nuoi trong thuy san véi san lugng 1a 6273 tan.

- Phat trién trang trai. Nam 2004, Tay Nguyén c6 5.977 trang trai, trong d6
bak Lak 3.986 va Gia Lai 1.439 trang trai. Quy mo cua trang trai tuong doi 16n,
trung binh 5,1 ha dat nong nghiép, c6 trang trai 50- 60 ha. Gid tri san pham ctia mot
trang trai dat tGi 100- 200 triéu dong, binh quan 146 triéu dong/trang trai (Dak Lak)
va 80 triéu dong/trang trai (Gia Lai). Cac trang trai da hoi nhap va san xuat hang hoa
nhung hién tai dang gip kho khin vé von va tiéu thu san pham.
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2.2.2.2. Sdn xudt lam nghiép va dinh canh dinh cu

Lam nghiép c6 budc chuyén huéng quan trong tir khai thdc g6 ring tu nhién
la chinh sang trong mdi, khoanh nuoi, giao khoan, bao vé ring, két hop véi khai
thac 1am san c6 mic do. Dién tich dat ¢6 rimg nam 2004 1a 2,99 triéu ha, dat ty 1&
che phu khoang 54%. Giao khoan rung dugc 1,547 triéu ha, trong d6 khoang 922
nghin ha do céac lam truong qudc doanh quan ly va khoang 625 nghin ha riing do ho
gia dinh va céc t6 chic kinh t€ khac dam nhiém. Khoanh nuoi tdi sinh 26.300 ha,
trong méi khoang 1 van ha.

Céc chinh sach khodn quan rung, chuong trinh 327, chuong trinh trong 5
triéu ha ring, chuong trinh dinh canh dinh cu, chuong trinh phét trién cdc xa dac
biét kh6 khan,... da tao diéu kién cho 1am nghiép ¢ nhitng chuyén bién quan trong.

T 1993 dén 1998, thuc hién chuong trinh 327, dién tich rimg cua Tay
Nguyén da giao khoan duoc 1,547 triéu ha, trong d6 khoang 922 nghin ha do céac
lam trudng quoc doanh quan ly va 550- 600 nghin ha rimg do ho gia dinh va cic t6
chiic kinh t€ khac dam nhiém.

T nam 1999, thuc hién chuong trinh 5 triéu ha rung, trong 2.400 ha ring,
cham séc 8.000 ha, khodn quan bao vé 200.000 ha, khoanh nudi téi sinh va trong bo
sung 14.000 ha. Chinh sdch dong ctra rimg, cAm xuat khau gd nguyén liéu va béan
thanh pham thuc su da c6 hiéu luc, 1am giam luong déng ké gb khai thac hang nam
tir 80 van m’ gb vao nhiing nam 90-91 xudng con 12,4 van m? nam 2000 -2004.

Cdc chinh sdch thuc hién dinh canh dinh cu. Nhitng cht truong, chinh sach
ctua Dang va Chinh phil nhu Nghi quyét 22/TW vé phét trién kinh té- xa hoi mién
nui, Quyét dinh 72/CP ctia Chinh phu, Quyét dinh 327TTg, Chi thi 556 di€u chinh
chuong trinh 327, Chi thi 393/TTg, Quyét dinh 656/TTg va 184/TTg vé dinh canh
dinh cu va phat trién kinh t€ xa hoi Tay Nguyén ...da ¢6 tac dong va dem lai nhiéu
két qua trong cong tac dinh canh dinh cu ving Tay Nguyén.

Trong thoi ky 1995-2000, dac biét tr nam 2001 dén nay, trén ving da hoan
thanh co ban cong tac dinh canh dinh cu & vung sau, ving xa, ving can ct cach
mang cli, ving bién giéi cho 60 ngan ho, 30 van nguoi. Cac dia phuong da quy
hoach, xay dung 80 du 4n dinh canh dinh cu, 22 du 4n 6n dinh doi s6ng cho dan di
cu tu do, 10 du 4n ti€p nhan dan kinh t€ méi. Theo bdo cdo cua cac tinh Tay Nguyén
da dinh canh dinh cu dugc 141.435 ho v6i 790.126 nhan khau, trong d6 da on dinh
doi song cho khoang 70% s6 hd, s6 hd con khé khan chi€ém khoang 30%; So6 dang
duoc thuc hién du 4n 1a 82.580 ho vdi 438.591 nhan khau; hién van con 75.463 ho
v6i 428.906 khau chua ¢ du 4n dinh canh dinh cu.
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2.2.2.3. Sdn xudt cong nghiép

Nganh cong nghiép tuy chua phat trién manh nhung da c6 nhiéu thay déi ca
v€ quy mo va chét luong san xudt, dd xuat hién mot s6 nganh cong nghiép mdéi gép
phan 1am thay déi bo mat ctia Tay Nguyén, ndi bat 12 cong nghiép thuy dién, ché
bién nong lam san, may,... Hon 15 nam qua trén dia ban Tay Nguyén da phat trién
thém dugc 43 xi nghiép cong nghiép quoc doanh gom; 4 nha may dudng véi tong
cong suat 4.000 tan mia/ngay (md&i phat huy duoc khoang 45% cong suat); 5 nha
mdy ché bién cao su véi tong cong suat 23.500 tdn (mdi phat huy dugec 61% cong
sudt); 9 nha mdy ché€ bi€n ca phé hat v6i tong cong suat 12,3 van tin, phat huy
khoang 80% cong suat, la loai cong nghiép phat huy cong suit cao nhat & Tay
Nguyén hién nay; 3 nha may ché bién ché¢ qudc doanh 16n & Lam Dong va Gia Lai
vdi tong cong sudt 75 ngan tan (mdi phat huy duge khoang 67% cong suat); Cdc nha
may uom to, dét lua vGi cong sut 795 tan to va 2 triéu mét lua, san xuat dugc 350
tdn to va dét 240 ngan mét lua; 14 xi nghiép ché€ bién gb cua quoc doanh, véi tong
cong suat 1a 64.640 m® san phadm/nam (mdi phat huy 33,6% cong suat); 2 nha mdy
xi ming c¢6 tong cong sudt 97.000 tdn; Nha mdy thuy dién Yali cong sudt 720 MW
hoan thanh trong nam 2001, hién dang xay dung nha may thuy dién Sesan 3...

Theo thong ké, dé€n hét nam 2004 vung Tay Nguyén c¢6 21.731 co s& san xuat
cong nghiép (tang so v6i nam 1995 1a 6.591 co s6), chi€ém 3,17% s6 co s& san xuat
cong nghiép ctia ca nudc, trong d6 ¢6 21.715 co s& san xudt cong nghiép trong nudc,
16 co s& san xuat cong nghiép ¢6 von dau tu nudc ngoai, 56 co s& cong nghiép Nha
nudc.

Bdng 21. S0 co so sdn xudt cong nghiép ving Tdy Nguyén thoi ky 1995- 2004
Pon vi: co so

R ) ) bak Lak + .
Toan ving | Kon Tum Gia Lai X Lam DPong
Hang muc Pak Nong

1995 | 2004 | 1995 | 2004 | 1995 | 2004 | 1995 | 2004 | 1995 | 2004

Téng s6  [15.140(21.731| 1.279| 1.946| 3.098| 6.050| 4.691| 7.292| 6.072| 6.443

- S0 co so
CN khu vuc
kinh té trong
nudc

15.133|21.715] 1.279| 1.946| 3.097| 6.048| 4.691| 7.291| 6.066| 6.430

- S6 co sO
CN khu vuc
dau tu nudc
ngoai

- S6 doanh
nghiép cong
nghiép nha
nudGe

63 56 6 8 17 9 17 16 23 23
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. . bak Lak + .
Toan vung Kon Tum Gia Lai Lam Pong
Hang muc bak Nong
1995 | 2004 | 1995 | 2004 | 1995 | 2004 | 1995 | 2004 | 1995 | 2004
Tr.d6: Do
, 12 19 0 1 4 2 6 6 8 10
TW quan ly
bia phuong
- 15.121(21.696| 1.279| 1.945| 3.093| 6.046| 4.691| 7.285| 6.058| 6.420
quan ly

Nguon: Tong cuc Thong ké, ndm 2004

Cac co so san xuat cong nghiép ¢ vung Tay Nguyén chi yéu la cong nghiép
vira va nhé do dia phuong quan ly. S6 co s& cong nghiép ¢6 von diu tu nudc ngoai
chu yéu la ché bién néng 1am san véi quy mo vira va nho, s6 von khong 16n.

Nhip do phat trién cong nghiép binh quan nam thdi ky 1990 - 1995 dat 16%,
thoi ky 1996-2000 khoang 14,9% va thoi ky 2001-2005 du kién dat khoang
14%/mam. Gia tri san xuat cong nghiép ctia ving nam 2004 1a 2.485 ty dong (tinh
theo gid cd dinh nam 1994), bang 1,2% gia tri san xuat cong nghiép cla ca nudc,
tang 1,8 l1an so v4i nam 1995. Pay la viing c6 gia tri san xuat cong nghiép thip nhat
cia nudc ta. Gia tri san xudt cong nghiép cua khu vuc kinh t€ trong nudc chi€ém
95,2% gia tri san xuat cong nghiép; gia tri san xudt cong nghiép dia phuong chi€ém
khoang 84% gia tri san xuit cong nghiép cua vung. Nhu vay gia tri san xuit cong
nghiép cta ving Tay Nguyén cha yéu la gia tri san xuat nganh cong nghiép trong
nudc va la ctia dia phuong.

Bdng 22. Gid tri sdn xudt cong nghiép ving Tdy Nguyén thoi ky 1995- 2004
Don vi: ty dong

q Téng s6 Gia tri cong nghiép | Gia tl:i cong nghiép
Tinh Trung wong dia phuong
1995 2004 1995 2004 1995 2004
Toan vung | 1.414,2 | 2.485,2 419,5 628,0 994,7 1857,2
Kon Tum 152,1 202,8 52,6 40,7 99,5 162,1
Gia Lai 287.,9 467,2 78,2 101,2 209,7 366,0
bak Lak 359.9 815,0 85,9 219,7 274,0 595,3
Lam Dong 614,3 1.000,2 202,8 266,4 411,5 733,8

Nguon: Tong cuc Thong ké 2000, 2004 va xit 1y ciia nhém chuyén gia.

Dén nam 2004, trong co cau cong nghiép viing: cong nghiép ché bién gb va

lam san dat 26,5%; cong nghiép thuc pham dat 24,4% va san xuat vat liu xay dung
dat 13,41%; nganh co khi dat 14,7% chu yé&u phuc vu cho stra chit va san xuat nong
cu phuc vu cho san xuat nong 1am nghiép, tiéu dung trong vung. Cong nghiép ché
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bién nong lam san thuc pham c6 chiéu huéng phét trién kha cht yéu c6 thi trudng va
do muia mang nong nghiép boi thu nhu ché bién ca phé, cao su, to tdm, duong va
san... Song viéc ddng quan tam 1a phai nghién cttu md rong va nang cao gia tri ché
bién san pham dé ¢ gia tri cao.

Bang 23. Toc do tang truong cong nghiép cua vang Tdy Nguyén

Donvi: %
Toc do tang Toc do tang | DK Toc do tang
binh quan cua | binh quan cua b/quan cua
thoi ky thoi ky thoi ky
1991 - 1995 1996 - 2000 2001 - 2005
Toan nganh cong nghiép 16,1 14,9 14,0
Phan ra:
- QD trung uong 32,5 6,1 7,2
- QD dia phuong 3,6 10,6 9.1
- Ngoai qudc doanh 19,0 8,6 11,0
- Khu vuc DPTNN 72,0 51,0

Nguoén: VuTong hop, Tong cuc Thong ké, 2004

Do chinh sach phat trién kinh t€ nhiéu thanh phan, ty 1¢ cong nghiép ngoai
quoc doanh tang tir 50,24% nam 1990 lén 57% nam 1995 va khoang 60% nam
2005. Tr nam 1995 dén nay c6 thém mot s6 xi nghiép cong nghiép c6 von dau tu

nudc ngoai va chi€ém khoang 10,5%.

Bang 24. Co cdu cong nghiép theo thanh phan kinh té

Don vi: %
1990 1995 2002 2005
Gia tri san xuat cong nghiép 100,0 100,0 100,0 100,0
- Cong nghiép QD trung uong 5,6 8,7 6,9 7,2
- Cong nghiép QD dia phuong 44,2 26,3 24,2 23,5
- Cong nghiép ngoai quéc doanh 50,2 57,2 58,4 60,1
- Khu vuc ¢6 vén DPTNN 7,8 10,5 11,2

Nguon: VuTong hop, Tong cuc Thong ké, 2004

Nhin chung, xu thé phét trién cdc nganh cong nghiép ving Tay Nguyén da di

theo hudng khai thac 1gi thé€ cta ving: vi tri dia 1y, tiém nang nguén nhan luc va tai
nguyén. Tuy nhién, cong nghiép viing Tay Nguyén con gap nhiéu kho khan phitc
tap, tinh canh tranh yéu, thi€u nang dong, quy trinh cong nghé cua cac nha may xi
nghiép phan 16n con lac hau.
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2.2.2.4- Khu vuc cac nganh dich vu

Thoi ky 1996- 2004, gia tri nganh dich vu tang binh quan hang nam 8,0%,
tong mifc ban 1€ hang hod dich vu tang 10,5%. Khu vuc kinh t€ dich vu véi cdc hoat
dong thuong mai, xuat nhap khau, du lich va dich vu san xuat, tiéu dung dugc phat
trién.

- Trong linh vuc thuong mai, thanh phan kinh t€ Nha nuGc chi phoi ban buon
nhitng hang hda, vat tu chién lugc phuc vu nén kinh t€ va doi séng nhu: sat thép, xi
mang, xang dau, phan bén,... dip tng mot phan nhu ciu xa hoi va gép phan 6n dinh
thi truong. Cong tac cung cip hang hoa cho dan cu dac biét la ving sau, ving xa,
vung dong bao dan toc it nguoi dugc dap tng tot.

- Kim ngach xudt khdu dat 382,2 trieu USD nam 2004, trong d6 xuét khau
truc ti€p chiém 98,3%. Trong co cau hang xudt khau, mat hang xuat khau da qua
ché bién, hang cong nghiép nhe va tiéu thli cong nghiép 6 ty trong 16n nhat va tang
déu qua céc nam; hang nong san c6 tri gid xuat khau ding th hai, s6 lugng tang
nhanh nhung tri gia xuat khau khong 6n dinh. C4c mat hang xuét khau chu yéu 1a ca
phé nhan, dét, may mac, to, che, thiéc,...

Bdng 25. Mot 56 chi tiéu vé xudt, nhdp khdu ciia ving Tdy Nguyén

Chi tiéu Pon vi Tay Nguyen
2000 2004

1. Téng gid trj XNK 1000 $ 4133708 382.191.9
- Xuit khu " 355.355.8 320.453.9

TV 18 % 85.97 83.85
- Nhap khéu 1000 $ 58.015 61.738

Ty 1e % 14,03 16.15
2. Gid tri XNK/ngudi 1000 $ 0,098 0,083

Nguon: VuTong hop, Tong cuc Thong ké, 2004

Tong gia tri nhap khau dat 61,7 triéu USD nam 2004. Trong co cau hang
nhap khdu, hang may mdc, thiét bi: 50%; phan bon: 40%; nguyén vat liéu: 10%. Thi
trudng nhap khau phan I6n cling 1a thi trudng ma tinh xuat khdu hang hoa.

- Linh vuc du lich

Tay Nguyén c6 tiém nang 16n vé du lich nhd cdc nét dac thu cta canh quan tu
nhién Tay Nguyén va cdc truyén thong van hoa dan toc lau doi, tao nén mot sac théi
doc déo.

Trude hét, Tay Nguyén c6 cac khu bao ton thién nhién, con giit lai cac nét
dac thu ctia cac tham thuc vat nhiét d6i nguyén sinh, trong dé con ton tai nhiéu loai
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dong vat quy hiém nhu trau ring, bo xam, bo benteng, bo tét, voi, huou ca toong,
huong vang, hé, ché rimg, vooc, cong, ga 16i, gau, séc bay, cdy huong, bo tét, voi,
nai, bo riing, cộ sau, khi... D6 1a nhitng d6i tuong ¢ thé tham quan du lich.

Tay Nguyộn con la noi c6 cac phong canh tu nhiộn hip dan vội cac thac nudce
trộn cdc song Krong Ana: DPray Sdp, Trinh Ni, Pray Hlinh (bak Lak), thip Cam ly
(Lam Doéng), ho nudc tu nhién va nhan tao nhu Lik (Dak Lik), Bién H6 (Gia Lai),
h6 Than thd (Da Lat, Lam Do6ng). Diac biét ving Da Lat ¢6 khi hau dac thit mat mé
quanh nam, rat thuan loi cho viéc phét trién du lich va nghi dudng.

Tay Nguyén con phat hién nhiéu nguon nuéc khodng nhu Kon Du, Ngoc
Tu... (Gia Lai, Kon Tum), Dac Min (Dak Lak). Day 1a nhiing noi c6 kha nang xay
dung cac khu nghi dudng, chita bénh.

Vuon du lich
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Kh6 khin ctia nganh du lich 12 vi tri cdc diém du lich phan tén, cu ly gifta cc
diém du lich hap dan trong ving phai di mat nhiéu gio, diéu ndy gy nén su mét moi
cho du khach, dic biét 1a trong ca thidng nang néng, muia kho kéo dai, dat dai trd nén
kho né, canh quan & nhi€u ving don diéu, it hap dan.

Vé thu hiit khdch du lich

Trong nhitng ndm qua, du lich TAy Nguyén da c6 nhitng budc phat trién kh4,
g6p phan ddng ké vao viéc chuyén dich co cau kinh t€ va phét trién kinh t€-xa hoi
cta vung. Nhip do tang truéng binh quan nam vé khach du lich ting khoang 12% va
nam 2004 dat khoang 1,4 triéu khach, trong d6é khach quoc t€ chiém khoang 10%.

Khach du lich quoc t&€ dén 5 tinh chu yéu 1a di duong bo, mot s6 it di duong
hang khong qua san bay Playku, Buon Ma Thuot, Lién Khuong. Muc dich chu yéu
1a khach di tham quan két hop nghién citu khoa hoc, 1€ hoi & Tay Nguyén. Khach du
lich quoc t€ thuong di nghi rat ngan ngay. Ngay khach Iuu trd trung binh hién tai c6
xu huéng giam di (trung binh khoang 2- 3 ngay).

Khach du lich n6i dia nam 2004 tang gan 10,3 1an so v6i nam 1992. Chu yéu
1a khich dén Lam Dong, Dak Lak, Gia Lai, di theo tuyén du lich tham quan Tay
Nguyén.

Bdng 26. Hién trang khdch du lich dén Tdy Nguyén

Don vi: nguoi

TT ’\[‘mh, .| Hang muc 1992 1993 2002 2004
Thanh pho

1 |bak Lak Khach quoc t& 190 1.735 7.230 7.121
va bak Nong| Khach ndi dia | 35.260 | 52.301 153.482 169.213

2 |Gia Lai Khach quoc t&€ 50 622 12.900 10.750
Khach noi dia | 40.950 | 18.039 50.000 56.000

3 |Kon Tum Khach quoc t& - 90 3.500 1.800
Khach noi dia - 360 17.800 19.700

4 |Lam bong | Khachquocté | 9.360 | 16.176 126.500 122.536
Khach noi dia | 59.718 | 32.752 860.000 | 1155.207

Toan vung |Khach quoc té| 9.840 | 18.623 150.130 142.207
Khach ngi dia | 135.928 | 103.452 | 1.081.280 | 1.400.120

Nguon: VuTong hop Tong cuc Thong ké, 2004

Doanh thu xa hoi tr du lich tang binh quan khoang 14%/nam. Doanh thu tir
du lich cta ving nam 1990 dat trén 37 ty dong tang lén 550,7 ty dong nam 2004.
Nam 2003 so véi cac vung lan can doanh thu tir du lich cla céc tinh ving Tay
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Nguyén ding vao hang cudi cuing va chi chiém 21% trén s6 doanh thu cta ca ving
Nam Trung Bo.

Nhitng nam truéc day, cac tinh Dak Lak va Dak Nong, Gia Lai, Kon Tum,
bing ngudn von cua dia phuong da diu tu xay dung mot s khach san véi du tiéu
chuin dé dén khach quéc t€ nhu khich san Tay Nguyén, khach san Thiang Loi
(Buon Ma Thuot), khach san Playcu (Gia Lai) dugc nang cap, khach san Dik Bla
(Kon Tum). Lam Déng la tinh c6 diéu kién khi hau thuén loi cho phat trién du lich,
trong nhitng nam qua da c6 nhiéu du dn dau tu xay dung khach san 16n & trong tinh
nhu khach san Palace, .... Ngoai hé thong khéach san lién doanh véi nuée ngoai, tinh
va céc thanh phén kinh t€ trong tinh da dau tu xay dung, nang cép nhi€u nha nghi va
khéch san.

Tinh dén nam 2004, ving Tay Nguyén c6 5.660 phong khach san, nha nghi
(bak Lak 1.320 phong, Gia Lai 720 phong, Kon Tum 370 phong, Lam Déng 3.250
phong), trong d6 c¢6 1.447 phong qudc t€ (Pak Lac 250 phong, Gia Lai 175 phong,
Kon Tum 82 phong, Lam Dong 920 phong).

Bang 27. Hién trang co so luu tri cua cdc tinh Tdy Nguyén

Don vi: phong
Nam 1992 Nam 1993 Nam 2004

TT Tinh Téng s6 | Phong | Tong s6 | Phong | Tong s6 | Phong

phong | quocté | phong | quocté | phong | quoc té

1 | bakLak, 53 20 78 20 1.320 250
Déik Nong

2 | Gia Lai 161 7 248 14 720 175

3 | Kon Tum 30 - 30 - 370 82

4 | Lam Dong 662 152 545 160 3.250 920

Toan viing 906 179 901 194 5.660 1.447

Nguoén: Vién nghién citu phdt trién du lich, ndm 2004

Nganh du lich Tay Nguyén tuy da c6 phét trién nhung con nho bé vé quy mo,
sO lugng khach va doanh thu. Co s& vat chat ky thuat cua nganh con thi€u va lac
hau, chat luong doi ngii can bd lam cong tac du lich nhin chung con thip: trinh do
ngoai ngit kém, k¥ thuat yéu, nhi€u can bo, cong nhan vién trong nganh du lich chua
duoc qua céc 16p dao tao vé nghiép vu du lich, chua thuc su thich ting dugc véi co
ché thi truong vé phong cach va kién thich kinh doanh.

2.2.3. Thuc trang phit trién cdc linh vuc xd hoi

2.2.3.1. Gido duc va dao tao

Phét trién gido duc-dao tao, nang cao dan tri va trinh do chuyén mon k§ thuat
cho ngudi lao dong Tay Nguyén c6 § nghia quyét dinh truc ti€p dén phét trién bén
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viing ctia viing. Boi vi, diéu nay khong chi tao ra nén tang tri tué, ky nang lao dong,
ma cdn 1a qué trinh nang cao nhan thiic, gido duc kién thic va bién phdp dé moi
nguoi dan tham gia tich cuc vao viéc khai thac tai nguyén mot cich c6 y thic, hiéu
qua, bao vé moi trudng mot cach tu gidc va qua d6 dam bao phét trién viang bén
ving.

Mang lué6i co s& gido duc phd thong tir bAc mam non dén trung hoc phd
thong phat trién kha rong khap, thu hit ngdy cang nhiéu tré em, dac biét 1a tré em
céc dan toc thiéu s6 dén trudng, ty 1& nhap hoc tang lién tuc va dat mic kha cao. Cac
truong dan tdc noi tri duge thanh 1ap & cap tinh, huyén thu hit s6 lugng kha 16n hoc
sinh cdc dan toc thiéu s6. Dén nam 2004, toan ving c6 1670 trudng pho thong, trong
d6 945 trudng ti€u hoc, 472 THCS, 68 truong THPT, 136 truong PTCS, 49 trudng
trung hoc, s6 hoc sinh pho thong véi 1,2 triéu hoc sinh, 47,1 nghin gido vién. Tinh
binh quan trén 1 van dan vao nam 2000 c6 3638 hoc sinh va 154 gido vién, nam
2004 1a 4250 hoc sinh va 176 gido vién.

Dao tao dai hoc-cao dang dugc hinh thanh va phat trién. Trong viing c6 hai
truong dai hoc v6i quy mo khé 16n 1a Pai hoc Tay Nguyén cé chiic nang nhu mot
Dai hoc viing va Dai hoc Da Lat. Dong thoi, trén dia ban cac tinh trong viing con cé
4 truong cao dang (chii yéu 12 cao dang su pham) va 12 truong trung hoc chuyén
nghiép véi 7.836 hoc sinh. Téng s6 sinh vién dai hoc cao dang nam 2004 c6 24.485
nguoi, véi 55 sinh vién trén 10.000 dan (trung binh ca nudc 1a 114 sinh vién/10.000
dan). Nhiing co s& dao tao nay la noi dao tao can bo chuyén mon chui yéu thudc cac
nganh nghé phuc vu nhu cau doi soéng, dan sinh, truc ti€p tic dong vao qua trinh
phat trién nguén nhan luc va phét trién KT-XH trong vung: su pham, nong-lam
nghiép, y hoc...

DPao tao nghé budc dau duoc hinh thanh va phat trién, song cdn nhiéu han ché
do mang luội co s& dao tao con mong, trang bi kƠ thuat cho viộc dao tao thiộu va lac
hau, thi€u nhiéu nganh nghé dao tao va chat lugng dao tao con chua cao.

Cung vd6i nhiéu ti€n bo ding ké vé phat trién gido duc-dao tao, song van con
ton tai nhiéu bat cap 1a nguy co de doa dén su phat trién bén viing vé KT-XH, phat
trién ngudn nhan luc cua ving néi chung va linh vuc gido duc-dao tao néi riéng:

- Ty 1¢& nhap hoc thap. Ty 1¢ nhap hoc & cap miu gido chi dat 33%, bang 2/3
muc trung binh cta ca nudc (khoang 46,4%). Dac biét, ty 1& di hoc mau gido cta tré
em cdc dan toc thiéu so rat thap, 1am han ché kha nang ti€p thu kién thiic va khién
céc chdu gap rat nhi€u khé khan khi bat dau vao hoc 16p 1 1a nguyén nhan ty 1€ bo
hoc cao va anh huéng tiéu cuc dén chat luong hoc tap cta nhitng nam hoc ti€p theo.
Ty 1& nhap hoc ctia cdc cap hoc phé thong nhin chung thap nhiéu so vdi miic trung
binh ca nuéc (ty 1é nhap hoc ding tudi ctia cap ti€u hoc 1a 82,3%, thap nhat so véi
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céac vung, ctia cdp THCS 1a 43,7%, thap nhat so vdi cac viing, cta cip trung hoc pho
thong 1a 78 %, ciing thap nhat so véi cac ving);

- Ty 1& luu ban va bo hoc cao (O cộp ti€u hoc ty 1¢ luu ban 1a 5,86%, ty 1& bo
hoc 12 7,0-8,0%; & cdp Tiéu hoc co s& ty 1€ luu ban 1a 3,19%, ty 1& bo hoc 1a 11,0-
12,0%, & cép trung hoc phé thong ty 1é luu ban 1a 9,0-10,0%- déu & miic cao nhat
nhi trong s6 cac ving) dang va s€ anh hudng xau dén chit lugng nguon nhan luc cua
viing. Trong viing van con t6i 43,55% s6 tré em trong do tudi 11 chua t6t nghiép cap
ti€ộu hoc; mội chi ¢6 57,97% trộ em trong do tudi 11-17 dang di hoc cdc cdp THCS
va THPT, van con t6i 42,03% trong nhém tudi ndy & ngoai nha trudng.

- Kha nang ti€p can dén gido duc thap: Chi c6 70% s6 xa c6 truong THCS.
Tinh trang thi€u 16p hoc rat tram trong. CAp ti€u hoc c6 1,9 16p/1phong hoc, cap
THCS ¢6 2,5 16p/1 phong hoc, tic 1a tinh trang hoc 3 ca con rat pho bién. Do nhiéu
xa chua ¢6 truong THCS, mic du méi xa déu c6 trudng ti€u hoc, song do dién tich
rong, dan cu phan tan, nén khoang cach tir nha dén truong 16n (3 Km) gay khoé khan
cho tré em trong viéc dén trudng, dong thoi ciing 1a nguyén nhan khién ty 1& nhap
hoc thap, ty 1é bd hoc cao.

- Chat luong co s6 vat chat-ky thuat cta truong, 16p hoc thap (c6 dén 25% so
phong hoc clia cdc trudng tiéu hoc va 52% so6 phong hoc cua cac trudng ghép tiéu
hoc+THCS thuoc loai chat lugng kém, ty 1& truong cé phong thi nghiém, thu vién rat
thdp...), thi€u gido vién kha trAm trong (& cap tiéu hoc c6 gan 1 gido vién/I6p hoc
trong khi dinh mdc 1a 1,25; & cap THCS chi c6 1,29 gido vién/I6p, trong khi dinh
miic 12 1,75 gido vién/I6p), ty 1é gido vién dat chuén thip (cap ti€u hoc 1a 35,7%, cap
THCS 1a 78,5%, cac truong ghép la 54,2%) vira gay kho khan cho viéc thu hat tré
em dén truong, nang cao trinh do hoc vén, vira han ché viéc nang cao chat luong
gido duc. Két qua la chénh léch vé trinh do hoc van ctia dan s6 Tay Nguyén véi céc
vung khdc, dac biét 1a vé chat lugng ngay cang 16n. DPong thoi, chénh léch vé trinh
do hoc véan va dao tao gitta dan toc Kinh va cdc dan toc thiéu so trong ving ¢ nguy
co ngay cang doang ra, lam cho gido duc-dao tao chua thuc su hod trg mot cach cé
hiéu qua trong viéc xod déi-giam ngheéo cho dong bao céc dan toc thi€u s6 trong
ving.

- Mang ludi trudng pho thong dan toc ndi trd danh cho tré em dong bao céc
dan toc thiéu s6 duoc xay dung dén cap huyén, song quy mo nho bé nén chua ddp
ting duoc nhu cau hoc tap clia cac chau. Day ciling 1a mdt trong nhitng nguyén nhan
lam cho ty 1& di hoc ctia tré em giam nhanh & cdc ltta tudi va bac hoc cao hon (trung
hoc co s& trg 1én).

Nhu vay, chat luong truong, 16p hoc con thap kém, viéc ti€p can gido duc-dao
tao cua nhan dan con nhiéu khé khan do thi€u co s& va khoang cach tir nha dén
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truong 16n, chat lugng thap va su han ché vé trinh do hoc vén ctia dong bao cac dan
toc dang 12 nhiing trd ngai 16n déi véi phat trién KT-XH trong viing.

2.2.3.2. Phat trién y té'va cham séc siic khoé nhdan dan

D6i v6i ving Tay Nguyén, phat trién su nghiép y té-cham séc siic khoé nhan
dan dam bao phét trién bén viing khong chi thé hién trong viéc ting cudng thé luc
cho ngudi dan, ma quan trong hon d6 1a su bi€u hién, phan dnh su quan tam va
chinh sach cham séc stc khoé ciia Nha nuée déi véi nguoi dan trong vung. Chinh vi
vay, trong 30 nam qua, Nha nudc da rat quan tdm va chd trong dau tu xay dung
mang ludi co s6 y t€ va thuc hién nhiéu chuong trinh muc tiéu vé cham séc stic khoé
nhan dan vung Tay Nguyén.

Mang luéi co s& y t€ trong ving dugc hinh thanh kha dong bo tir bénh vién
tinh, huyén cho dén cac phong kham da khoa khu vuc, tram y t€ xa/phudng va cac
co sG y t€ tu nhan. Mang 1uéi cdc co sO'y t€ phat trién tuong d6i rong khap. Tinh dén
nam 2004, toan ving c6 692 co sG y té tir tuyén tinh dén xa, bao gom:

Toan vung c6 16 co s y t€ cap tinh vGi 2.565 giudong bénh, trong dé c6 8
bénh vién véi 2.390 givdong bénh; 2 khu diéu tri phong vé6i 60 giudng bénh; 4 khu
diéu dudng véi 150 giudng bénh va 2 co sd y t€ khic v6i 35 giudng bénh. Tong s6
giuong bénh/van dan la 19,3 giuong, véi 3,75 bac si, d&€n nam 2004 1a 17,94 giudong
va 4,3 bac si.

Tuyén co s& v6i 670 co s& y t€ tuyén co s& voi 5.424 giuong bénh, trong do
c6 49 bénh vién huyén véi 2.595 giuong; 37 Phong kham da khoa khu vuc véi 400
givong; 1 Nha ho sinh khu vuc véi 30 givong va 583 Tram y t€ xa/phuong véi 2.399
giuong bénh. Toan vung van con 41 xa chua c6 Tram y t€ xa, trong d6 Gia Lai 26
xa, Dak Lak va Dak Nong 10 xa va Lam Dong 5 xa.

Mic di nhiéu xa ¢6 bac s§, song nhin chung ty 1& nay con thap: Ty 1é xa c6
bac sy 1a 52,7% (ca nudc 1a 65,4%); ty 1€ xa ¢6 y sy san khoa hoac nit ho sinh la
94,7% (ca nuée 12 93,1%). Tinh trung binh trong vung 1 tram y t€ xa phuc vu 7.482
dan, thap hon so véi trung binh cta ca nudc (1 tram phuc vu 7.745 dan) va 1 giuong
bénh phuc vu 557 nguoi, trong khi d6 miic trung binh ctia ca nudc 1a 447 ngudai.

Ngoai ra, con c6 hé thong y t&€ thon ban va cac phong kham tu nhan. S6 thon,
ban c6 nhan vién y t&€ hoat dong 1a 5.905, chiém 87,7% tong so thon ban cha ving
vGi tong s6 nhan vién y t€ thon ban 13 5.925 ngudi. Nhu vay, cho dén nay vin con
726 thon ban chua cé nhan vién y t€ hoat dong. Thuc trang trang thi€t bi nganh y t&
vung Tay Nguyén con yéu kém, thu hep kha nang cung cdp va han ché€ chat luong
dich vu kham chira bénh cho nhan dan trong ving, nhit la cac dich vu y t€ tién tién,
hién dai chat luong cao.
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Cung v6i chl truong tap trung dau tu xay dung cac co sd y té€ trong ving,
Nha nudc dang thuc hién nhi€u chinh sich ho trg ngudi dan ving Tay Nguyén trong
viéc khdm chita bénh nhu c4p thuéc mién phi cho déng bao céac dan toc thi€u s, cap
Thé BHYT cho ngudi ngheo, dong bao cac dan toc thiéu so, thuc hién cdc Chuong
trinh muc tiéu vé y t&€ vé phong chong bénh sot rét, bénh phong, bénh buéu co, suy
dinh dudng tré em... Viéc gido duc, phd bién céc kién thic vé stic khoé va phong,
chong bénh tat, nhét 1a nhitng bénh dién hinh, ph6 bién trong ving duoc ddy manh
thudng xuyén.

Nhin chung, nho cdc chinh sdch clia nha nuGe va su ti€én bo vé nhan thic, su
tham gia tich cuc cua nguoi dan trong ving vao cic chuong trinh stic khoé, nhiéu
bénh tat dugc ddy 1ui, tinh trang thé luc ciia nhan dan duoc nang lén dang ké. Tuy
nhién, Tay Nguyén hién van 1a ving chita dung kha nhiéu nguy co tiém 4n lam t6n
hai dén stic khoé va thé luc ctia nhan dan trong viing con nhiéu bat cap.

Trong viing con ¢6 mot s6 dic diém noéi bat vé tinh trang bénh tat ctia dan cu
la: cdc bénh lay nhiém mang tinh xa hoi nhu bénh sot rét, lao, phong, HIV/AIDS,
céc bénh truyén nhiém, thi€u cdc chat vi luong (70% thiéu sit)... con kha pho bién
va ¢6 nguy co tdi dién, lan rong. Bénh sot rét hién van con 1a bénh phé bién & trong
viing de doa tinh trang thé luc va tinh mang cta ngudi dan. Ty 1é ngudi mic bénh
sot rét tinh trén 100.000 dan ctia Tay Nguyén la 869 ngudi, con muc trung binh cta
ca nudc chi ¢6 203 ngudi. SO ngudi mic sot rét ctia vung chi€ém dén 24,2% tong s6
ngudi mac bénh s6t rét ctia ca nuéc nam 2004.

Do it chi trong dén tinh trang stic khoé phu nit néi chung va phu nit c6 thai
ndi riéng, cung véi mang ludi co s& y t€ chat lugng thap, nén tinh trang thai bién san
khoa con pho bién va chiém ty 1& cao. SO ngudi bi tai bi€n san khoa nam 2004 clia
vung chiém dén 7,8% clia ca nude (trong khi d6 ty trong phu nit clia viing so ca nude
chi vao khoang 5,5%). Nhu vay, ty 1& tai bi€n san khoa clia ving cao gdp 1,5 lan
miuc trung binh cua ca nuGe. Ty 1¢ nhiộm HIV trong viing dang cộ xu huộng ting
nhanh, dic biột 1a & Dak Lak (theo Diộu tra y t€ quoc gia), ty 1ộ ngudi mai dam &
bak Lak nhiém HIV/AIDS cao gdp 4 lan & TP H6 Chi Minh, trong khi d6 thi nhan
thitc ctia dong bao vé cédc con dudng truyén bénh va tim quan trong cua viéc phong
chong lai thap hon nhi€u so vé6i nguoi Kinh.

Tiép can cac dich vu y t€ clia nhan dan, dac biét 1a ctia bd phan dong bao céac
dan toc thiéu s6, nhitng ngudi & cdc viing sau, ving xa con kho khian. Ngoai viéc bi
han ché boi kha nang chi tra thap, ty 1é tham gia bao hiém y t€ khong cao va mac du
da dugc Nha nudc hé trg bang cdc chinh sach wu dai doi v6i nguoi nghéo, déng bao
céc dan toc thiéu so, viing sau, viing xa, song cdc nhom dan cu ndy van rat khé khan
do khoang cach tr noi & dén cac co so y t€ (dac biét 1a co s& y t€ trinh do cao nhu
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bénh vién tinh) rat 16n. Khoang cach trung binh dén. Phong kham da khoa khu vuc
la 15 Km; dén bénh vién huyén l1a 13 Km va dén bénh vién tinh la 65 Km.

Chat Iuong cac dich vu y t€ con thap kém, dac biét 1a & tuyén co s, noi ngudsi
dan Tay Nguyén c6 kha nang ti€p can dich vu y t€ dé dang, thuan tién nhat, thé hién
0 nhiing dic diém sau: 46% tram y t€ xa khong du diéu kién vé vé sinh (ca nudc
1a13%); 52,7% Tram y t€ xa c6 bac sy (ca nudc 1a 65,4%); 13% tram y t€ xa thi€u
nhan vién y t&; 18% tram y t€ xa khong c6 can bo y t€ du trinh d6 chuyén mon (ca
nudc 1a 28%); 77,3% tram y t€ xa thi€u va thuéc men khong t6t (ca nudc la 34,4%).
Co s0 ha tang cta ving kém phat trién va lac hau (chi ¢6 76,2% s6 xa, 58,4 % s6
thon c6 dién va 86,7% s6 thon cé dudng 6 t0) cling 1a nhiing trd ngai 16n doi véi
nguoi dan trong viéc ti€p can cac dich vu y té.

2.2.3.3.Van hod- thong tin, phdt thanh, truyén hinh, bdo ton, bdo tang

Vin hoé truyén thong Tay Nguyén la van hod mang tinh cong dong tién giai
cdp cua nong dan cao nguyén, van hod mang tinh chat ban dia, van hod mang tinh
chat sinh hoat 1€ thiic, vin hod mang tinh truyén miéng va st dung vat liéu khong
bén. Day la nhiing dac diém van hoa truyén thong chinh cua ving Tay Nguyén, song
qua nghién citu thay riang tuy toan bo Tay Nguyén mang tinh théng nhit cao nhung
khong phai 1a mot viing dong nhat ma né c6 tinh chat va cac sic théi dia phuong nhu
sac thai Bac, Trung, Nam Tay Nguyén. Van hod Tay Nguyén da dang, phong phi va
phat trién khong dong déu vi do 1a nén van hod clia cdc dan toc ban dia va céc dan
toc di cu t6i tir cdc mién khac nhau cuia ca nuéc. Su chénh léch va khac biét giira cu
dan s6ng gin do thi va doc truc giao thong véi cu dan sinh séng & ving sau, ving
xa, gitta do thi va nong thon.

Vin ho4, diac biét 1a van hod ¢6 truyén ctia cic dan toc ban dia Tay Nguyén
rat phong phd da dang (trén 40 dan toc khac nhau) nhi€u nét van hoa kha nguyén
thuy va tho so chua chiu anh hudng cua cic nén van minh khdac, vi vay cin phai bao
ton va phat huy von vin hod dic sic nay trong su nghiép chung cta ca vung, ciing
nhu su phat trién ctia méi déan toc.

Hoat dong nghé thuat chuyén nghiép ctia ving hién nay rat mong. Toan vung
chi c6 6 don vi nghé thuat, 2 rap hat, 34 don vi chi€u béng, 16 rap chi€u bong, trong
vung c6 tinh Kon Tum khong c¢6 don vi nghé thuat nao.

DPén nay, ty 1é¢ ho duoc nghe phét thanh va xem truyén hinh 1a 70% va 60%.
Tuy nhién, co s& vat chat cho cac linh vuc hoat dong nay con thiéu, lac hau, dang
dat ra cap thiét doi v6i céc tinh; viec ddy manh xa hoi hod mot s6 hoat dong cuia linh
vuc van hod, thong tin, thé duc thé thao theo Nghi dinh 73/1999/ND-CP ctia Chinh
phu ¢ viing nay con gap nhiéu khé khan.
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Tat ca cac dai phat thanh truyén hinh & Tay Nguyén déu phét chuong trinh
dia phuong hang ngay (Riộng dai Kon Tum mội ¢6 5 chuong trinh/tuan) va ti€p
song cdc chuong trinh VTV 1, VTV3 cua dai truyén hinh Viét Nam. Ngoai ra cdac dai
déu c¢6 phét thanh truyén hinh bang ti€ng dan toc, cu thé 1a:

- bai bak Lak, tiéng Edé 15 phut/ chuong trinh t6i thit 2,4,6

- bai Lam Dong tiéng K’ho 15 phadt/ngay. Riéng ngay chu nhat phat 30 phuat
gom tin tic va ca nhac.

- Dai Gia Lai, tiéng Gia Rai va Bana ( mdi chuong trinh 15 phut).

- Bai Kon Tum tiéng Stiéng 15 phit/chuong trinh/tuan.

Bdng 28. Dién phui séng truyén hinh tinh theo % ddn s6 nam 2004

Tinh Dan s6 Phit song (%) Dién duge

phu song
Gia Lai 988.970 63 623.501
Kon Tum 314.092 65 204.159
Pak Lak va Dak Nong 1.896.331 62 1.175.725
Lam Déng 998.970 65 648.842

Nguon: VuTong hop, Tong cuc Thong ké, 2004
2.2.3.4. Miic soéng ddn cu, xod déi gidm nghéo

Miic song dan cu va tinh trang déi nghéo tic dong truc ti€p dén qua trinh
phat trién bén vitng clia ving Tay Nguyén.

Vé thu nhdp ddn cw. Do Kinh t€ lién tuc tang trudng va nhiing chinh sach ho
trg cua Nha nudc, mic song ciia nhan dan Tay Nguyeén lién tuc dugc cai thién, thé
hién & mitc thu nhap binh quan diu nguoi & ca khu vuc do thi va nong thon déu tang.

Theo két qua di€u tra mic song, thu nhap binh quan diu ngudi/thing cla
viing nam 2003 1a gan 244 ngan déng/ngudi, chi bang 0,46 1an mic binh quan cua
ca nudc. Tuy nhién, lai gidm dang ké ca vé so véi thoi gian truéec nam 1999 va so véi
muc trung binh cta ca nudc (khi d6 thu nhap binh quan dau nguoi cua Tay Nguyén
déu cao hon mic trung binh ca nudc va tang nhanh do dugc hudng loi tir gid ca phé
& muc cao va san lugng ca phé tang nhanh) va tré lai xap xi muc thu nhap ctia nam
1995.
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Bdng 29. Thu nhdp va chénh léch vé thu nhdp binh qudn dau nguoi/thdng
ctia vitng Tday Nguyén so véi mikc trung binh cd nudc (theo gid thuc té)

Thu nhap/nguoi Chénh léch cua ving so ca
(1000 d) nudc (1an)
1995 1999 2004 1995 1999 2004
Ca nudc 206,1 295,0 356,1 1,00 1,00 1,00
Tay Nguyén 241,1 3447 244.0 1,17 1,17 0,46
Nguon: Nién gidm Thong ké 2004. NXB Thong ké. Ha Noi, 2005
Thu nhap binh quan dau nguoi/thang
400
350 44,/ _a ’%ﬁﬁ)]
300 /-'493
%“ 250 T X ~ 4%
ko)
= 200 2061
e}
e}
— 150
100
50
0 T
1995 1999 2004
—e— Tay Nguyén —=— Ca nudc

Thu nhap cua dan cu trong viung chu yéu la tir cidc hoat dong tu lam nong
nghiép, tu lam CN-XD-DV (ma chu yéu la kinh t€ ho gia dinh), nén c6 nhitng biéu
hién kém 6n dinh (do tdc dong ctia nhiéu y€u t0, trong d6 thi trudng déng vai trod
quan trong nhat voi thé hién 16 nhat 1a su ting giam kho ludng cua gia ca phe-
nguon thu nhap quan trong nhat ctia dan cu trong ving) va chiing té thi truong stc

lao dong trong viing chua phat trién.

Chénh léch vé thu nhap gitta nhém dan cu ¢6 thu nhap cao nhit va nhém dan
cu ¢6 muc thu nhap thip nhat ngay cang doang ra, mac du con thap so vội ca nude
va cac ving phét trién khdc. Chénh léch vé thu nhap giita 20% dan s6 c6 thu nhap
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cao nhat va 20% dan s6 c6 thu nhap thap nhat la 6,75 1an, con cta ca nudc la 8,14
lan, cta ving Dong Nam B0 1a 8,73 lan. Néu ngoai suy theo xu thé cla cac vung
phat trién, thi cing vé6i qua trinh tang thu nhap, khoang céch chénh léch vé thu nhap,
khoang cach giau-nghéo ma trong dé chu yéu 1a su chénh léch vé thu nhap giira cac
dan toc & viing s€ ngay cang 16n 1a diéu can phai duoc khuyén cdo truGec nham co
gidi phdp ngan ngtra dé dam bao yéu cu phét trién bén viing.

Bang 30. Co cdu thu nhdp cua ddn cu theo nguéon nam 2004

DPon vi: %
) Trong do:
1O | ien wong, | T¥BM T oN- | Cac nguon
SO tién cong nong, 12}m, XD-DV khac
thuy san
Cd nudc 100,00 32,63 28,44 22,79 16,16
Tay Nguyén 100,00 25,26 49,26 16,13 9,34
bong Nam Bo 100,00 45,38 11,64 25,54 17,43
DB Song Cuu Long | 100,00 24,75 37,32 24,25 13,67

Nguon: Nién giam Thong ké 2004. NXB Thong ké. Ha Noi, 2004

Co cau thu nhap cia dan cu theo nguon nam 2004

100% 1

80%-/
60%-/

40% A

20% -

0% -
Canuéc  Tay Nguyén bDong Nam DBsong Ciu
Bo Long
@ Tién luong, tién cong B Tu lam nong, 1am, thuy san
O Tu lam CN-XD-DV O Cac nguon khac

Thu nhap binh quan dau ngudi cua ving luon cao hon GDP binh quan dau
ngudi (so v6i GDP binh quan dau nguoi, thu nhap binh quan dau ngudi cao gip 1,27
lan nam 1995, 1,3 1an nam 1999 va 1,02 lan nam 2004). D6 1a do két qua cta cac
chinh sach ho tro ciia Nha nuée d6i véi Tay Nguyén.
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Bang 31. Ty Ié phan tram cuia thu nhdp binh qudn dau nguoi so voi
GDP binh qudin dau nguoi cia cd nudc va Tay Nguyén thoi ky 1995-2004 (%)

1995 1999 2004
Ca nudéc 85,82 76,91 68,30
- Tay Nguyén 126,60 130,02 102,06
- bong Nam Bo 61,98 55,02 45,05
Ty 1é % cua thu nhap binh quan dau nguoi
so v6i GDP binh quan dau nguoi
140
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\
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% T
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O T T
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—— Canuéc —=— Tay Nguyén

bong Nam Bo

Mitic song vat chit ctia nguoi dan Tay Nguyén duoc cai thién, song con thap

hon so v6i mic trung binh clia ca nudc va ving phat trién. Téng muc tiéu dung

chung binh quan d4u ngudi/thang cua ving 1a gan 202 ngan dong, bang 75,4% miic

trung binh cta ca nudc va chi biang 48% cua ving Dong Nam Bo. Cic miic tiéu

dung vé luong thuc-thuc pham, tai san va d6 dung lau bén, tién nghi sinh hoat hang

ngay déu thap hon ddng ké so v6i miic trung binh clia ca nudc va viing phat trién;

Bdng 32. Miic tiéu dung va diéu kién sinh hoat cua nguoi din Tdy Nguyén

Miic t
Tay . ¢ r;ungq Vung Dong
. binh cua ca .
Nguyén . Nam B¢
nudc
1. Mic tiéu dung cho doi song / nguoi /
201,83 268,35 447,59
thang (1.000d)
- Chi cho an, uéng 118,26 151,96 235,65
- Chi khong phai an uéng 83,57 116,38 211,93
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Miic t
Tay . ¢ fung,, Vung Pong
. binh cua ca .
Nguyén ) Nam Bo
nuoc
2. Ty 1& ho ¢6 d6 dung lau bén (%) 93,67 96,86 98,47
3. Gia tri d6 dung 1au bén BQ/ho (Tr.d) 7,542 9,041 16,079
4. Ty 1& ho c6 nha kién c6 (%) 8,74 17,18 16,12
5. Ty 1& ho ¢6 nha tam (%) 28,21 24,56 22,58
6. Ty 1¢ ho dugc dung nudc may (%) 9,87 13,66 31,26
7. Ty 1€ ho khong c6 ho xi (%) 61,05 30,07 25,21
8. Ty 1é ho dung dién thip sdng (%) 70,22 86,49 92,10
9. Ty 1& ho c6 may tinh (%) 1,38 2,58 8,70
10. Ty 1& ho c6 may tinh két ndi internet
o, . y 11,40 19,06 23,12
so vOi tong s6 ho c6 may tinh (%)

Nguon: Nién gidm Thong ké 2004. NXB Thong ké. Ha Noi, 2005

Nhu vay, doi song vat chat va tinh than cta ngudi dan Tay Nguyén mac du
duoc ti€p can, hoi nhap, hoa déng véi xu thé phat trién chung clia ca nudc, song
nhin chung van con thip so véi ca nuée va nhat 1a cdc ving phat trién. Viéc tiép tuc
cai thién va nang cao mtc song cho nhan dan, ma trudc hét 1a dong bao cac dan tdc
thiéu so phai dua trén co s& ddy nhanh toc do tang trudng kinh t€ clia viing va déng
thoi phai thuc hién nhitng chinh sich diéu ti€t ngan sach cho cic tinh trong viing,
thuc hién hé trg vé phat trién két ciu ha tng, cung cip céc dich vu vé gido duc, y t€,
phat trién vin hoa truyén thong... d€ ngudi dan thuc su duoc thu hudng cic thanh
qua phét trién va chinh sdch vu dai ciia Nha nudc.

Vé tinh trang nghéo déi. Mot trong nhitng thach thic de doa dén tinh bén
vitng ctia phat trién & Tay Nguyén la ty 1& nghéo d6i con cao va chi giam rat cham.

Theo diéu tra mic song (DTMS) nam 2004, ty 1é ngheo chung theo phuong
phap tinh cua Téng cuc thong ké (phuong phdp chuin quoc t€) & Tay Nguyén la
51,8%, cao thit hai, chi sau ving Tay Bac (1a 68,7%) va cao gap 1,8 1an ty 1é ngheo

chung ctia ca nudc.

Bdng 33. Ty 1é nghéo nam 2004 ciia Tay Nguyén va cdc vang (%)

T§ 1¢ ngheo chung Ty 1¢é ngheo lu’(:ng thuc
- thuc pham
Tay Nguyén 51,80 17,59
Ca nuoc 28,90 9,96
- Thanh thi 6,60 3,61
- Nong thon 35,70 11,99
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Cac vung

1. Dong bang Song Hong 22,60 6,80
2. Dong Bic 38,0 14,14
3. Tay Bac 68,70 26,66
4. Bic Trung Bo 44,40 18,51
5. Duyén hai Nam Trung Bo 25,20 9,95
6. Dong Nam Bo 10,70 2,22
7. BB Song Cuu long 23,20 7,57

Nguon: S6'liéu vé cdc muc tiéu phdt trién ciia Viét Nam. Bo KH & PT. Ha Noi, 2005

Ty 1é nghéo nam 2004 cua Tay Nguyén va cac viung trong ca nudc

707

60

507

40

307

207

Tay DBSH bDong Bic Tay Béc Bic DHNam Dong DBsong
Nguyén Trung b6 Trung b0 Nambd Clu Long

@ Ty 1é ngheo chung B Ty 1é ngh¢o LT-TP

Ty 1& ngheéo doi ctia ving da giam tir 70% nam 1992 xuong 52,4% nam 1997
va 51,8% nam 2004. So v6i nam 1997, ty 1é nghéo déi clia viung chi giam dugc 0,8
diém % (tir 52,4% xu6ng 51,8%), trong khi do ctia ca nuéc giam duoc 8,47 diém %
(tr 37,37% xuodng 28,9%),ving Duyén hai Nam Trung bo giam dugc 10 diém % (tir
35,21% xuéng 25,2%, DB Song Hong giam dugc 6,1 diém % (tir 28,66% xudng
22,6%) va BB Song Ciru Long giam dugc 13,2 diém % (tir 36,92% xuong 23,2%).

Cung véi viéc ty 1é ngheéo do6i con cao va giam rat cham, mac du Nha nuéc
thuc hién nhiéu chinh sich hd tro nguoi nghéo & Tay Nguyén, song mic do thu
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hudng chinh sdch uu dai ctia Nha nuée d6i v6i ngudi ngheo rat thap. Trong tong s6
ho ngheo cua ving, ty 1é€ ho nghéo dugc hudng cac ché do wu dai ctia Chinh pha chi
12 13,94%, chi bang 1/2 ty 1é chung ctia ca nuGc (mic trung binh ca nudc 1a 29,3%,
con viing Duyén hai Nam Trung Bo ¢6 mic cao nhat 1a 48,8%); ty 1&¢ ho nghe¢o duoc
vay von & Tay Nguyén la 22,8%, trong khi d6 ty 1& chung ctia ca nudc 1a 32,5% va
viing Bac Trung Bo dat mic cao nhat 1a 43,1%. D6 khong chi 1a nhitng nguyén nhan
cua tinh trang ty 1& nghe¢o & Tay Nguyén giam cham, ma con 1a nhitng biéu hién clia
su bat binh dang, 12 nguy co de doa muc tiéu phét trién bén viing clia viing.

2.3. Két cau ha tang
2.3.1. Giao théng vdn tai

Mang luéi giao thong van tai ving Tay Nguyén 1a mot bo phan ctia hé thong
mang ludi van tai chung trong ca nuée, hoa nhap vao mang giao thong quoc té sang
Lao va Campuchia. Mang luéi giao thong van tai ving nay chu yéu 1a giao thong
duong bo va hang khong. Dén nam 2004 ving Tay Nguyén da c¢6 1978 km duong
quadc 19, 1520 km duong tinh 10, 4120 km duong huyén 10 va 5326 km duong giao
thong nong thon. Mat do duong 0,4 km/1 km?so v6i trung binh cua ca nudc con
thap. Cdc tuyén duong giao thong huyét mach da duoc cdi tao, 10 tuyén quoc 1o déu
da duogc khoi phuc, nang cap; cac san bay duoc cai tao, kéo dai duong bang... dam
bao cho Tay Nguyén giao Iuu thuan loi hon véi ving Pong Nam bo, Duyén hai Nam
Trung bo va vé6i ca Lao, Campuchia. Mang luGi duong tinh 19, huyén 16 va giao
thong nong thon dugc cai thién ddng ké, tuy nhién con 7 xa chua c¢6 dudng 6 to dén
trung tam xa. Pa c6 122 xa cộ buu cuc, binh quan khoang 34 nghin dan cÂ6 1 buu
cuc v6i ban kinh phuc vu khoang 21 km. Toan vung c6 trộn 400 xa c6 diộn thoai tội
trung tam xa (chi€m 67% tong s6 xa).

Cac Quoc 10 chinh la:

- Qudc 16 14 chay tir deo Lo Xo (Kon Tum) dén Kién Dic (bak Nong) dai
545 km qua Kon Tum: 162km, qua Gia Lai: 111km, qua Dak Lak va Pak Nong:
273km. Day la tuyén duong doc chay xuyén sudt cac tinh Tay Nguyén, la tuyén
duong xuong sOng cua vung.

- Quoc 10 24 tir Thach Tru (Quang Ngai) di Kon Tum dai 164 km qua tinh
Kon Tum 99 km.

- Quoc 10 40 tir Bakto di Playku sang Lao qua Tay Nguyén 20,5 km.

- Qudc 16 19 tir cau Ba Di (Binh Dinh) di Playku- Dak To6 sang Lao chay qua
Gia Lai 168 km. Day 1la mot trong nhiing chuyén dudong ngang quan trong cta vung
Tay Nguyén, noi vung Tay Nguyén v6i cang Quy Nhon, chat luong dudng tuong doi
tot.
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- Qudc 16 25 tir Tuy Hoa (Phd Yén) di My Thach (Gia Lai) dai 183 km qua
dia phan Gia Lai 111 km.

- Qudc 16 26 dai 151 km tir Ninh Hoa (Khanh Hoa) di Buon Ma Thudt qua
tinh Dak Lak 119 km.

- Quoc 16 27 tir Buon Ma Thuot di Phan Rang chay qua tinh Dak Lak 84 km

- Quoc 16 28 dai 178 km tir Long Thach (Binh Thuén) di Bak Nong qua Dak
Lak

- Quoc 10 20 dai 200 km tir ngd ba Dau day 1én thanh phd Da Lat

Tinh trang mdt duong cdc tuyén qudc 16: BDuong lang nhua: 1.210,5 km
chiém 79,9%; duong da dam: 39,5 km chiém 2,6%; duong cap phoi: 113,2 km
chiém 7,5%; duong dat: 151,8 km chi€ém 10,0%. Cau trén qudc 16 gom 257 chiéc
v6i chiéu dai 7.530 m trong d6 cau vinh ctru 235 chiéc véi chiéu dai 7.120 m, cau
bén vinh ctru 22 chiéc véi chiéu dai 410 m. Cong: cong trén cac tuyén quoc 16 & Tay
Nguyén c6 1.185 chiéc véi chiéu dai 18.045 m, trong d6 cong vinh ctru 907 chiéc,
dai 14.372 m, con lai 1a cong tam 305 chiéc véi chiéu dai 3.674 m

Puong tinh: chiéu dai tinh 10 cta 3 tinh 1a 1.392 km, trong d6 Kon Tum 3
duong véi chiéu dai 176 km, Gia Lai c6 12 duong véi chiéu dai 583 km, Dak Lak c6
10 tuyén vé6i chi€u dai 633 km. Tinh trang mat duong: dudong rai nhua: 81,7 km
chiém 5,8%, dudng da dam 26 km chi€ém 1,8% duong cap phoi 485 km chi€ém
34,8%, duong dat 799 km chiém 57,6%. Trén toan tuyén tinh 16 cta cac tinh Tay
Nguyén cé 92 cau véi chiéu dai 1.481 m, trong d6 cau vinh ctru 54 chiéc véi chiéu
dai 955 m, con lai cau ban vinh ctru 38 chiéc véi chiéu dai 526 m. S6 lugng cong
trén tinh 10 1a 1.071 céi véi chi€u dai 7.024 m, trong d6 cong tam con 869 chiéc véi
chiéu dai 8.508 m chiém 51%.

Duong huyén, xd, thon: vung Tay Nguyén c6 6.507 duong huyén va 14.780
km duong xa thon, phan 16n duong huyén, xa, thon 1a duong dat, ¢ trung tam huyén
chi ¢6 2- 3 km duong rai nhua. Ty 1& duong huyén, thi va duodng tinh chi ¢6 5% rai
nhua con lai 1a duong cép phoi, da dam va duong dat chiém t6i 85%. Puong xa hoan
toan 1a duong dat noi thon xa ban lang phuc vu giao thong nong thon. Nhung chi ¢
khoang 80% duong xa dugc thong sudt bon mua. Mat do chung duong tinh téi
huyén 1a 0,15 km/km?, bang 78% so véi miic ca nude (0,2 km/km?) 1a tuong d6i cao
so vGi cdc ving mién khac. Con mat do ty 1& dudong bo so véi dan s6 nhu sau: 3
km/1000 dan trong khi d6 ca nudc 1a 0,78 km/1000 dan.

Sdn bay: Khu vuc Tay Nguyén cé 3 san bay da khai thiac va nhu cau 3 san
bay nay s€ dugc nang lén do c¢6 nhiéu cong trinh xay dung va téc do phat trién kinh
t€ nhanh tai ving nay. Gia Lai c6 san bay Playku thudc loai cip IV va truc thuodc
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cum cang mién Trung dién tich nha ga 350m? c6 mot dudng bang dai 1.828 m véi
nang luc hang nam 0,5 triéu hanh khach/nim. Hang nam da van chuyén 21.000 -
23.000 luot khich, binh quan 58 hanh khach/ngay. Pdk Ldk c6 san bay Buon Ma
Thudt thuoc loai cép III va truc thudc cum cang hang khong phia Nam. Dién tich
nha ga 1.150 m?, ¢c6 mot dudng bang dai 1.800 m. Tir san bay nay ciing c6 cdc tuyén
bay di cac thanh phd trong nuộc nhu di Ha Noi ¢6 3- 5 chuyộn trong tuan. Tuy mội
duoc sita chita lai nhung & day van dang st dung loai may bay c& nho 50- 60
khach/chuyén. Ldm Dong c6 san bay Lién Khuong thudc cép II1, tr san bay c6 céac
chuyén bay di TP. H6 Chi Minh va Ha Noi.

Giao théong thuy & khu vuc Tay Nguyén khong duoc thuan 1oi nhu & cac vung
nui phia Bac. Thuc t€ & day chua khai thic giao thong duong thuy. Song & Tay
Nguyén duoc chay vé hai phia, phia Pong c6 cac song nhu song Con, song Ba, cac
song nhu Srepok, Sa Thay déu chay vé phia Tay. Nhiing song su6i ngan c6 do doc
16n, nuGe chdy xiét vé mia mua va kho kiét vé mua kho nén khé c6 thé phuc vu giao
thong. Dién tich hé tai khu vuc gan 130 km?, c6 nhitng h6 16n nhu hé Pa Nhim
(3.700 ha), nhung van chua c6 nhu ciu van tai thuy trong cac ho nay vi dan thua,
hang hod phét trién chua nhiéu, nén nhu cau van tai thity chua dat ra cap thiét.

Chuén bi cho cong trudng xay dung dudng
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Taluy bi sat 16 trong miia mua

2.3.2. Hé thong cdp dién

bén nam 1993 hé thong nang lugng dién luc Tay Nguyén van 1a mot hé
thong doc 1ap vdi cdc nha may phat thuy dién va diezel tai chd, cung cip dién cho
ting khu vuc san xuét va sinh hoat chi yéu & cac thi xa va thi trdn huyén. Nam
2004, binh quan dién dau nguoi & Tay Nguyén la 30,5 kwh/nguoi/nam, thap so véi
toan quoc la 110,4 kwh/nguoi/nam.

Dén nam 2004, hé thong dién Tay Nguyén duoc cai thién mot bude quan
trong do da noi vé6i ludi dién quoc gia sau khi hoan thanh duong day 500 kV Béc-
Nam thong qua tram bié€n ap 500 kV/220 kV Playku (450 MVA) dat tai Playku la
mot trong 4 tram 500 kV cla dudng day siéu cao Bac- Nam. Hé thong ludi dién
chuyén tai 220 kV va 110 kV t6i duoc hau hét cac huyén viing xa va viing cao ¢ Tay
Nguyén, 100% s6 huyén cta vung Tay Nguyén da c6 dién, trong s6 479 xa cla toan
vung thi ¢6 385 xa ¢6 dién, chi€ém ty trong 76,2%, cac xa con lai chua c6 dién la cac
Xd ¢ vliing cao, vling xa.

Tay Nguyén duogc cép dién bdi hai nguon: nguon dién tir ludi dién quoc gia
va nguodn dién tai chd. Nguon dién quoc gia: dugc 1ay tir tram 500 kV/220 kV
Playku (450 MV A) va cung cép dién cho céc tinh trong vung nhu sau:

Tinh Gia Lai: dugc cép bdi tram bién ap ngudn 220 kV/110 kV Playku (1x
125MVA) va tram 110kV/35kV/10kV, bién H6 (1 x 25 MVA).
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Tinh Kon Tum: dugc cap bdi tram 110kV/35kV/10kV Kon Tum (1 x 25
MVA) qua duong day 110kV Pleiku- Kon Tum (AC-185) dai 30km.

Tinh Pak Lak va Dak Nong: duoc cép bdi tram 110kV/35kV/10kV Buon Ma
Thuot qua dudong day 220 kV Playku- Krongbuk dai 145 km (hién tai van hanh 110
kV), va 110kV Krongbuk- Buon Ma Thuot (AC-185) dai 40 km.

Tinh Lam Pong: duoc cap bdi nguon thuy dién (Sudi Vang va Loc Phat) va
diezel tai chd (Bao Loc, Can Rang, Di Linh) tong s6 7,8 MW. Lu6i dién 113km- 35
kV; 71,3km- 31,5kV; 135,5- 15kV; 24, 7km- 10kV; 19,6km- 8,6kV; 113,4km-
6,6kV; 415km- 0,2- 0,4kV. Tram bién th€ dién tong cong 454 tram, 628MBT,
69.878kVA, trong d6 tram nang th€ la 6 tram, 13 MBT, 7.900 kVA, tram trung gia
c6 9 tram, 11 MBT, 17- 525 kVA, tram phan phoi 439 tram, 604 MBT, 44.453 kVA.

Téng cong suat dat cua céc tram thuy dién nho & Tay Nguyén khoang
22.000MW, trong d6 phai ké dén nha mdy thuy dién Praylinh (Dak Lak) c6 cong
sudt dat Pd = 12 MW, véi 3 t6 may (3 x 4 MW), san lugng dién du tinh 1a 91 triéu
kWh. Tuy nhién, thuc t€ chi dat dugc san lugng 1a 37,5 triéu kWh do phu thudc vao
mula mua, kho. Mot s6 tram thuy dién ¢& nho van hanh khong 6n dinh do mdy moéc
thiét bi khong dong bo.

S6 luong, loai, cong suat phat dién thuc t€ cua cac nguon dién tai chd ¢ Tay
Nguyén dugc thong ké trong bang dudi day, chi tinh cic may phat dién cé cong suéit
P>50kW chua ké dén cac may phat dién ¢& nho do cdc t6 hop hodc cd thé, gia dinh
str dung.

Bdng 34. Nguon dién tai cho o Tdy Nguyén

Tong so Diezel Thuy dién
Sot6| Téng | Tong | S6 | Tong | Téng |S6t6 | Téng | Téng
may Pd Pd to Pd Pd may Pd Pd
kW) | (kW) | may | (kW) | (kW) kW) | (kW)
- bak Lak +
Pk Nong 431 25.120 | 20.540 20 [ 10450 | 6.270 23 | 14.670 | 14.270
(Pray-linh) (3) | 12.000 (3) | 12.000
- Gia Lai 82 | 20.365 | 16.300 71 | 17.795 | 14.130 11| 2570 2.170
- Kon Tum 23| 4.870 | 3.025 20| 4.045| 2.445 3 825 580
- Lam Dong 35| 7.865 20| 4.165| 3.000 15| 3.700 | 3.700
Tong 183 | 58.220 | 39.865 | 131 | 36.455 | 25.845 52 | 21.765 | 20.720

Nguon: Vién Ndng luong, 2004

Tang trudng dién nang trung binh trong giai doan 1995- 2004 & Tay Nguyén
dat 28,2%- do dia ban Tay Nguyén da nhan dién ludi qudc gia. Tiéu thu dién & Tay
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Nguyén chu yéu cho anh sang sinh hoat & cac thanh pho, thi x4, thi trin huyén, chiém té6i
60,4% tong dién nang tiéu thu trong viing. Binh quan dién thuong pham trén dau ngudi
vung Tay Nguyén van rét thap, do hé thong ludi dién phan phoi va phu tai con han
ché.

2.3.3. Buu chinh- vién thong

Trong nhitng nam qua, dich vu buu chinh- phat hanh bdo chi di dam nhan
chuyén dua thu, b4o, buu pham, buu kién dén timg khach hang. Nganh da trang bi
cho cdc don vi phuong tién van tai, van chuyén buu chinh chti dong hanh trinh & cac
tuyén dudng thu chuyén nganh. Cic tuyén otdo duoc chuyén nganh hod 100% trén
mang duong thu cap I (mang lién tinh). Mang duong thu cap II va cap III (mang noi
tinh va di cdc huyén, huyén di xa) sir dung ca phuong tién van chuyén ctia nganh va
phuong tién xa hoi (cong cong).

Mang thong tin buu chinh- phat hanh bdo chi phat hanh bdo chi & Tay
Nguyén van duy tri cdc hoat dong truyén thong. Viéc dua vao céac dich vu méi nhu
dién hoa, chuyén phdt nhanh... phuc vu khach hang con cham va chua dugc dau tu
thich dang dé dap tng nhu cau xa hoi.

Vé mang buu cuc: phat trién chua can doi, chua déng bo, mot s6 buu cuc diu
tu xay dung méi nhung trang thi€t bi va phuong thitc kinh doanh phuc vu chua tuong
xutng, nén hiéu qua kinh t&€ con thap.

Trang thiét bi khai thac buu chinh con rat tho so, hau hét lao dong khai thac
buu chinh bang thl cong, nang suit thap, dich vu chua phong phi. Gan day, ngoai
céc dich vu truyén thong nhu thu, buu kién, buu pham ghi s6, thu dién chuyén tién,
nhan dat bao chi... tai cdc buu cuc trung tam tinh (buu cuc I) va mot s6 buu cuc
huyén dd m& thém cac dich vu méi nhu dién hoa, phat thanh, Facximile, chi tra
nhanh céc yéu ciu nhan tién. Céc buu cuc loai I va 2/3 buu cuc loai II (buu cuc quan
huyén) da dua may vi tinh vao céc phong giao dich 1am déi mdi thao tic nghiép vu,
tan dung t6i da viéc giao nhan, tao diéu kién thuan 1gi cho khéach hang va cong tac
quan ly & buu cuc.

May dién thoai. Theo bdo cdo cua Bo Buu chinh Vién thong (BCVT), mang
BCVT Tay Nguyén phét trién nhanh, rong, thong su6t tir tinh dén nong thon véi
cong nghé, k¥ thuat s6 hién dai, co ban dap ung dugc nhiém vu théng tin phuc vu
phat trién kinh t€ - x4 hoi, bao ddm an ninh quoc phong, nang cao dan tri. Dén hét
nam 2004 c¢6 97% s6 xa ¢6 may dién thoai (Gia Lai, Dak Lak, Lam Pong dat 100%,
rieng Kon Tum, Dak Nong dat 80-82% s06 xa c6 dién thoai). BDé€n nam 2004, s6 may
binh quan/100 dan & ving Tay Nguyén c6 4,2 may/100 dan; & Gia Lai 3,4 may/100
dan; tinh Pak Lak 2,1 may/100 dan; tinh Kon Tum 3,8 mady/100 dan; tinh Lam
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DPéng 7,1 may/100 dan. Ca 5 tinh Tay Nguyén déu lip dat tong dai Starex. Dén nam
2004 tinh Gia Lai c6 40 tong dai; tinh Kon Tum ¢6 10 tong dai; tinh Dak Lak, Dak
Nong c¢6 23 tong dai; tinh Lam Dong ¢6 50 tong dai.

Mang thong tin vién thong ving Tay Nguyén da dugc chuyén déi tir cong
nghé cii sang cong nghé truyén dan s6 va chuyén mach s6. Mang thué bao da budc
dau duoc phat trién, dua cac dich vu dén gan ngudi tiéu dung. Mang luéi dién thoai
cong cong theo hinh thitc dai 1y va cédc dich vu buu chinh vién thong da dugc chad y
phat trién.

Tuy vay, mang dién thoai noi hat 5 tinh Tay Nguyén mdi chi phat trién cdc
ho cua thanh phd, & céc huyén ly va khu vuc nong thon phat trién rat cham. He
thong chuyén mach téng dai da dugc chuyén doi nhung thi€u dong bo, chua cé dia
diém t6i vu dé dat tong dai, dua vao dia diém cii 1a chli yéu. Mang trung ké cho thué
bao chua dugc quy hoach dé phat trién phi hgp. Cong nghé d6i méi, ky thuat hién
dai nhung doi ngii chua dao tao kip. Chat lugng mang luéi vién thong can dugc ti€p
tuc ddu tu, md rong. Mang cdp noi hat va mang thué bao chua phat trién thich ting
vdi tong dai.

2.3.4. Thuy loi

Tir sau ngay mién Nam hoan toan giai phéng, Nha nudc di chu y dau tu phat
trién thuy lgi cho ving Tay Nguyén. Cing vdi su ddu tu cta céc dia phuong, céc
tinh ving Tay Nguyén da xay dung dugc cic hé thong thuy lgi. Tinh dén nam 2004
trén dia ban 5 tinh Tay Nguyén da c6 hon 937 cong trinh thuy loi 16n nhd, dam bao
tudi cho khoang 40 nghin ha lda dong xuan, khoang 70 nghin ha lia mua va khoang
150 nghin ha ca phé (trong d6 60 nghin ha tu6i bang cong trinh, con lai tudi bang
bom khai thac nguon nuéc ngam).

Bdng 35. Hé thong cdc cong trinh thuy loi chu yéu vang Tdy Nguyén

Cong trinh thuy loi Cong Dién
co ban trinh phu tich Dién
(cong trinh) thuoc dugc | tich tiéu
Tong | Ho6 | Tram (cong tuei (ha)
SO chida | bom trinh) (ha)
Toan vung 937 650 101 21 150.479 21
Kon Tum 39 28 1 - 14.431 21
Gia Lai 145 69 21 - 49.400 -
biak Lak va Dak Nong 606 479 68 21 51.960 -
Lam Dong 115 74 11 - 34.958 -

Nguoén: Téng cuc Thong ké va Vién quy hoach thiét ké’ Nong nghiép, 2004
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Cac cong trinh co ban dugc xay dung theo quy hoach nhu: cong trinh PBak
Nuy, Diak Kdm... & tinh Kon Tum; cong trinh Bién H6, Ia Koém, Ea soup... & tinh
Gia Lai; cong trinh Krong Buk ha, Ea suop, Ia Kao, Buon Tric... ¢ tinh Dak Lak.
Tuy vay, dién tich tudi chu dong cua cac cong trinh thuy lgi dat thap, dudi 51% so
vGi dién tich thiét k€ ban dau, chu yéu do cdc nguyén nhan sau:

- Cac cong trinh xay dung thi€u dong bo, hoac chat lugng chua dam bao.
Phan 16n cédc cong tinh déu c6 ddu mai hoan chinh nhung phan kénh muong con do
dang.

- Viéc xdc dinh khu tu6i, dién tich tudi chua chuan dan dén viéc xéac dinh quy
mo cong trinh thi€u chinh x4ac va mot phan khac do dac thu cua dia hinh dong rong,
dan cu thua thét, viéc khai hoang, xay dung dong rudng con cham, khong dong bo
v6i x4y dung cong trinh.

- Trinh d6 quan ly va khai thac cong trinh con han ché, chua chd trong dén
cong tac duy tu, stra chita cong trinh theo dinh ky dan dén cong trinh xuéng cap theo
thoi gian. Hiéu qua phuc vu san xuat: cho dén nay cac cong trinh thuy lgi da xay
dung & Tay Nguyén, mac dit con han ch€ vé nang luc tudi song dién tich phuc vu
tudi cho nong nghiép da dat duoc 150.479 ha va ciling 1a yéu t6 dua nang suat cac
loai cay trong tang 1én ro rét. Noi nao c6 cong trinh thuy loi tugi nang suat sé cao
hon 1,5- 2 1an so v6i noi khong c6 cong trinh tudi.

Thuy loi da gép phan phét trién san xuét nong nghiép trong viing, da tao ra
mot khoi lugng nong san phong phu va da dang nhu: lia, ngo, khoai, san, che, diéu,
cao su, ca phé, dau tam... Hang nam cho mot khoi lugng dang ké, dam bao doi song
nhan dan trong viung va déng gép cho xuat khau.

2.4. Hién trang vé moi truong

2.4.1. Moi truong do thi o Tay Nguyén

Moi truong do thi & Tay Nguyén c¢6 nhiéu ddu hiéu 6 nhiém, suy thoai, d6 la:
van dé vé sinh do thi, cap nudc, van dé nude thai, rac thai do sinh hoat chua dugc xtr
1y, quan tam thich ddng. Nhiing tdc nhan chinh c6 anh huéng dén moi truong trong
cac do thi Tay Nguyén la stc ép cua viéc gia tang va muc do tap trung dan so, co s&
ha ting xa hoi, van dé st dung dat, nudc, nang luong, giao thong van tai, hoat dong
cac nganh san xuét: cong nghiép, nong nghiép, lam nghiép, dich vu...

O nhiém khong khi mang tinh cuc bo va gia tang ciing véi muc do tap trung
dan s6, xay dung co s& ha tdng va phét trién san xuat. Trén céc ving phu can mic
do 6 nhiém khong cao, tai mot s6 diém khao sét ¢6 hién tuong 6 nhiém, chi thé hién
trong pham vi cdc co s& san xudt, mic do 6 nhiém phu thudc vao cong nghé va quy
mo san xuat. C4c ddu hiéu cu thé 1a:
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+ O nhiém bui & cdc do thi, nhat 1 cdc do thi tinh ly c6 su bién dong theo
muia va theo vi tri dia ly. Quan trac vao muia kho nam 2000- 2001 & Buon Ma Thuot
cho thdy néng do bui dao dong khoang 0,25- 0,78 mg/m’, vao miia mua thiang 6
mitc do bién dong nong do bui tir 0,18- 0,58 mg/m’. Vao mia kho nong do bui dao
dong tir 0,52- 0,78 mg/m®. Cac diém nit giao thong do cdc phuong tién tham gia
giao thong 16n hon so véi cdc viing khac nén nong do 6 nhiém bui cao hon.

+ O nhiém khi SO,: Nong do 6 nhiém khi SO, theo mia tai cdc diém do it
bién dong, nong do 6 nhiém dao dong ndm trong khoang tixr 0,11- 0,24 mg/m’.
Nguén goc 6 nhiém khi thai SO, chu yéu 1a do cac phuong tién tham gia giao thong
phat thai ra, do tai day khi thai ctia cdc khu san xuat cong nghiép khong c6 luong
thai clia cac co so tiéu thi cong nghiép & miic do thap.

+ O nhiém khi NO,: Néng do 6 nhiém khi NO, vio mita kho dao dong trong
khoang tir 0,027- 0,104 mg/m?, vao mua mua la 0,017- 0,106 mg/m’. Nguyén nhan
chinh do khi thai cia cac phuong tién tham gia giao thong,

+ O nhiém khi CO: mitc do 6 nhiém khi thai CO dao dong trong mila mua la
3,2- 5,8 mg/m’ va dao dong trong mia kho 1a 3,0- 5,9 mg/m’® so v6i miia kho nam
truGc trung binh 1a 3,6 mg/m°.

+ O nhiém tiéng 6n: Mitc do 6 nhiém tiéng 6n dao dong & mic trung binh tir
60- 81 dBA.

Theo nghién citu tong quan cia nhém nghién citu chuyén dé cia dé tai
KC.08.23 thuéc Khoa Pia ly Dai hoc Khoa hoc tu nhién vé moi truong ving Tdy
Nguyén thi cdc vdn dé moi truong & mot sé do thi thuoc cdc tinh Dak Lak, Kon Tum
va Lam Pong nhu sau:

1) O tinh Pak Laik

- Chdt luong nudc sinh hoat: Nguon nuéc cip cht yéu cho thanh phé Buon
Ma Thuot 1a Ea CoTam trong nhitng nam gan day do dan cu ving lan cin san xuét
nong nghiép khong ton trong quy dinh bao vé hanh lang va d6 thai vao luu vuc lam
tang ham luong cédc chat 6 nhiém. Dac biét tai mot s6 cong trinh giéng khoan c6
biéu hién di thudng ngoai tiéu chudn cap nudc vé do pH (Tong kho A, Bénh vién
tinh, doanh trai quan doi Quan khu 5), 6 nhiém Hg (bénh vién tinh, h6 EATam). Céac
giéng nudc khu vuc Buon Pon ham luong Ca, Mg qua cao, hau hét cac giéng muon
stt dung phai qua xu ly.

Nguon nudc cap cho Buon Ma Thuot (tram bom EaCoTam) c¢6 ham lugng Fe
vé miia mua 1én dén 0,75 mg/l va vé mua kho 1a 0,45 mg/l. Diéu nay cho thdy mua
mua hé théng nude cap cua thanh phd ¢ mitc d6 6 nhiém cao hon 1a do qua trinh
rira troi luu chuyén dong chay gay 6 nhiém nguén nudc cip. So véi tiéu chuin cho
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phép thi ngudén nudc cdp da bi nhiém sat gan gap 2 1an vao mia mua (tieu chuin
0,3mg/l). Nong do 6 nhiém Hg dudi 0,2 pg/l, 6 nhiém As do tai nguén EaC"Tam la
0,2- 1,7 pg/l. Mdc do 6 nhiém cdc chat hitu co COD la 13 mg/l, mic do 6 nhiém
Faecal Colifom 1a 900 MNP/100 ml; téng coliform vé mia mua 1a 110 va vé mla
kho 1a 2.300, nguyén nhan do vao mua khé muc nudc giam hon so véi mua mua nén
nong do 6 nhiém cao hon. Trong nhitng nam géin day, do viéc canh tdc trong hanh
lang bdo vé ngudn nudc bi xam 14n nén da xay ra hién tugng 6 nhiém nhu trén.
Nguon goc gay 6 nhiém céc chat trén 1a do qud trinh canh tic nong nghiép cé st
dung phan bén clia nhan dan trong viing hanh lang bao vé nguén nudc.

- Chdt luong nudc thdi: Tai cac bénh vién nhu bénh vién tinh Dak Lak da xay
dung hé thong xur Iy nudc thai nhung van hanh con & mic do han ché. Mot diéu
dang quan tam la khi nuGe thai da duoc qua hé thong xut 1y, nhung co s ha tang con
yéu kém chua c6 hé thong thu gom, ngudn thai sau khi xir 1y chua dugc kiém tra
giam sat. Hién nay céc chat thai dang thai truc ti€p qua cac giéng tham trong khu
vuc. Tai cac bénh vién khac trong thanh phé hé thong xtr 1y nudc thai chua dat tiéu
chuin nhung ciing da xudng cap chua c6 kinh phi ddu tu xay dung lai. Riéng & cac
tuyé€n huyén chua cé hé théng xu ly nude thai bénh vién ma nudc thai truc ti€p ra
moi truong dat hoac song sudi quanh khu vuc.

- Chdt lugng moi truong khong khi: 6 nhiém khong khi tap trung chu yéu &
khu vuc noi thanh Bu6n Ma Thuot, mang tinh chét cuc bo. Mitc do 6 nhiém gia tang
cung v6i mitic do tap trung dan s6, xay dung co sO ha tdng va phat trién san xuat.
Trộn cộc vung phu can mic do 6 nhiộm khong cao, tai mot s6 diộm khao sat ¢ hiộn
twong 6 nhiém, chi thé hién trong pham vi cic co s& san xudt, miic do 6 nhiém phu
thuoc vao cong nghé va quy mo san xuat.

2) O tinh Kon Tum

Thi xa Kon Tum méi c6 doanh nghiép hoat dong theo mo hinh doanh nghiép
cong ich lo giai quyét viéc thu gom, xtr Iy rac thai, xay dung, bao hanh, sua chira
cong thoat nudc cho thi xa. So6 liéu qua khao sat tai thi xa Kon Tum cho thay: binh
quan tung ngay thu gom dugc 65- 100 tidn do 3 xe di thu gom trén cac tuyén duong
va hién tai chua c6 nha mdy xir 1y rdc thai nén van lam thu cong 12 van chuyén ra xa
thi xa dé d6 va xtr ly tho.

Theo két qua diéu tra, khao sat ty 1& thu gom con thidp hon nhiéu, uéc tinh
hién con trén 40% rac thai sinh hoat chua thu gom. Hién nay mot s6 noi trén dia ban
thi xa rac thai duoc do bira bai thanh dong c6 thé dén 0,1 m®. Rac duoc xe chd rac
mang ra bai rac d6 thanh dong trén mat dat, khong phan loai, khong chon 14p hoac
c6 bién phap xur ly dat dén mic khong 6 nhiém moi truong. Hé thong xir 1y nudc tir
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bai rac da dugc ddu tu xay dung. Song, vin chua xir 1y tot va chua ¢6 su kiém tra,
quan trac dinh ky.

- Vé rdc thdi, chua ¢6 nha mdy nao xay dung hé thong xur ly nudc thai. Hién
tai nuGc thai sinh hoat tir cac do thi duoc dua chung vao hé thong thodt nuéec mua do
vao song sudi ma chua c6 bién phap xu 1y.

- Hién trang 6 nhiém tiéng on va 6 nhiém bui. Tiéng On tai thi xa Kon Tum
quan trac nam 2001 cao nhat 1a 90- 105 dBA, so v4i tiéng 6n trung binh trén dudng
pho nam 1994 1a 43- 68 dBA, nam 1998 1a 70- 84 dBA. Nguyén nhan chu yéu la do
su tang qua nhanh s6 luong cac loai phuong tién tham gia giao thong duong bo va su
gia tang cac co s san xuat kinh doanh, dich vu.

3) O tinh Lam Péng

Nhin chung, chit lugng khong khi khu vuc dan cu, cac chi thi dac trung cho 6
nhiém khong khi nhu CO, SO,, NO, va THC déu duéi tieu chudn cho phép. O nhiém
khong khi n6i com nhét tai cic do thi tinh Lam Doéng 1a 6 nhiém bui. Quan trac tai
khu vuc dan cu doc Quộc 10 20 thdy rang 6 nhiộm bui rat cao, cÂ6 noi nộng do bui
vugt TCCP t6i 2,5 lan.

2.4.2. Moi truong nong thon o Tdy Nguyén

Nhitng van dé noi com lién quan dén moi trudng nong nghiép 1a st dung
phan bén va thudc bao vé thuc vat va van dé vé sinh nong thon, bao gém st dung
nudc, xtr 1y chat thai nguoi va gia stc; st dung phan bon va thudc bao vé thuc vat.

Qua trinh st dung phan bén, thuéc BVTV khong can d6i, qua liéu lugng,
cong vGi phuong thitc canh tac khong dam bao yéu cau ky thuat trén dat doc da lam
cho dat ngay cang ngheo kiét, thodi héa, 6 nhiém dat, x6i mon, rita troi dién ra
nghiém trong.

Vén dé vé sinh nong thon: St dung nudc, xur Iy chat thai ngudi va gia sic.

Qua két qud diéu tra nghién ciu cua So Khoa hoc va cong nghé Lam Dong
nam 2002 thi: Hau hét cdc ngudn nudc tu nhién tai Lam Dong déu cé cdc thanh
phan chat tan, chat lo limg va vi sinh vat khong dat tiéu chuan cip nudc sinh hoat.
Trong khi d6, dan cu s6ng & nong thon lai sir dung nude cho sinh hoat tir cac ngudn
nudc song, ho, giéng, nudc mua qua xu ly don gian. Néu tinh tir nam 1993 dén hét
nam 2000 s6 nguoi dugc hudng nude sach- VSMT trong toan tinh 1a 168.000 nguoi
dat 25,8%; V6i 2.183 cong trinh, gom céc loai cong trinh cap nude va VSMT, trong
do: giéng nudc sinh hoat 1.722 cdi, bé chita nu6c mua 75 cai, gi€ng khoan may 33
cdi, cong trinh cap nudc tap trung 36 cong trinh, nha vé sinh 257 céi, chuong trai
chan nuoi 90 cai, xu ly chat thai biogas 25 cai. Nam 2001- 2002, thém 47.028 nguoi
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duoc hudng nude sach- VSMT nguoi. Nam 2004, ty 1é€ dan duoc dung nudc sach dat
khoang 65%.

* O nhiém moi truong do hod chdt ding trong néng nghiép. Hién nay, thi
truong thuoc BVTV dang c6 nhiéu thay doi, mot s6 chung loai thuoc da khong kiém
sodt dugc. Ching loai thuéc BVTV dang st dung rat da dang, nhi€u nhat van Ia
nhom hgp chéit 1an hitu co, clo hitu co thuéc nhém doc tir I dén IV, sau d6 1a nhom
cacbamat, pyrethroid thudc thé hé IV. Thudc trir sau bénh, phan 16n thudc nhém cé
do doc thap, khong c6 Hg va As. Tuy ¢6 nhiéu chiing loai nhung ngudi nong dan,
theo thội quen, do so rii ro va do hiộu biột cÂ6 han vé mic do doc hai cua thudc
BVTV, nén chi duing mot s6 loai thudc quen dung, thuong 1a nhiing loai thudc
BVTV ¢6 d6 doc cao da bi cdm hoac han ché sit dung nhu Monitor, Wofatox..., va
liéu luong thuoc BVTV dugc sir dung tuy tién ma ho cho 1a ¢6 1gi nhat.

Su lam dung thuéc BVTYV cung v6i phan bén da dan téi hién tugng mot lugng
N, P, K, cac chat hitu co du thira va du lugng thuéc BVTV bi rra troi xuéng muong,
vao ao, ho, song va tham nhap vao nguoén nudc, lam 6 nhiém ngudn nudc.

Viéc bao quan va st dung thuéc BVTV khong tuan thu theo cac huéng dan
va quy dinh vé vé sinh moi truong da dan dén tinh trang 6 nhiém cuc bo. Tinh trang
pho bién hién nay, s6 ho dung xong viit luon vo bao bi, chai lo tai rudong, tai muong
nudc, gay 6 nhiém ngudn nudc, tham chi ¢6 ho con st dung lai bao bi vao muc dich
khéc ctia gia dinh. Diéu d6 lam tang nguy co nhiém doc cho nguoi va gia sic.

* Du luong thuéc BVTV trong néng san va trong moi truong. Mac du chua c6
s0 liéu phan tich b6 sung vé du luong thuéc BVTV trong nong san va trong moi
truong, nhung phan tich phuong thic canh tac va tap quan st dung cac hoa chat
trong nong nghiép, cho thady du lugng cac chat nhu nitrat, thudc trir sau, kim loai
nang, methamidophos, cac vi sinh vat gay bénh c6 trong néng san, trong dat va nudc
1a diéu kho ¢6 thé tranh khoi.

* O nhiém moi truong. D danh gid mic do 6 nhiém do phan hod hoc, di tién
hanh kiém tra chét lugng nuéc ao ngoai déng va giéng nudc sinh hoat mot s6 viung
trong cay cong nghiép. Két qua cho thdy, cac chi tiéu phan tich déu dat TCCP, dat
tiéu chudn ctia Bo Y t€ quy dinh. Cho dén nay chua c6 trudng hop nao bi ngod doc do
dung nudc thai sinh hoat bi 6 nhiém phan hod hoc. Hau hét cic dang phan dam,
phan kali héa hoc dugc nong dan st dung déu & dang dé hoa tan. Nhiing dang phan
nay c6 nguy co gay 6 nhiém khi s6 luong st dung gia ting. Vi vay, viéc theo doi
kiém tra vé phan bon trong nhitng nam tdi lai cang can thi€t hon. Nguyén nhan cac
vén dé trén c6 thé 1a:
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- Sau nhiéu nam tién hanh nén nong nghiép tham canh, dat bi béc 16t ma
khong duoc hoan bu nén do phi cua dat bi giam sut, xuét hién mot s6 yéu té hoa hoc
han ché€ su phét trién cay trong, nhat 12 N. Phan hoa hoc 1am ting sinh khoi va tang
nang sudt, nhung dong thoi ciling 1ay di cac yéu t6 do phi khac, lam mat can doi qua
trinh dinh dudng cua dat.

- Nong dan c6 tap quéan st dung phan hitu co va da thu hoach hau nhu toan bo
sinh khéi do cay trong tao ra.

- Nong dan ngheo, gia phan hod hoc dat hon giad nong san nén mot s6 nong
dan khong di von dé mua nhiéu phan ho4 hoc.

Luong hitu co trong dét va nito van con c6 chiéu hudng sut, P va nhét 1a K dé
tiéu giam, diéu d6 néi 1én luong phan bén tra lai cho dat chua can bang.
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CHUONG III
NHUNG VAN PE CAP BACH PAT RA
POI VOI PHAT TRIEN KINH TE - XA HOI VA BAO VE MOI TRUONG
VUNG TAY NGUYEN

3.1. Van dé dan toc, dan sé va cac van deé xa hoi
3.1.1. Vin dé sdc toc va ton gido

Tay Nguyén la mot ving da tin ngudng. Hau hét cac ton gido 16n & Viét Nam
déu c6 mat & Tay Nguyen. Ty trong dan so theo cac tin ngudng khéac nhau 1a 31,8%,
trong dé cao nhat 1a Cong gido 15,7%, Phat gidao 9,6%, Tin lanh 6%, Cao dai 0,5%.
Quyộn tu do ¢6 tin ngudng va khong cộ tin ngudng ctia cong dan duoc ghi ro trong
Hién phap nudc CHXHCN Viét Nam va duoc thé hién cu thé bing cdc chinh sich
ton gido nhat quan cua Pang va Nha nudc. Co cdu da tin ngudng ctia dan s6 Tay
Nguyén ciing nhu & cac vung khac 1a mot hién tugng tam ly-xa hoi binh thuong.
Tuy nhién, trong thoi gian qua va hién nay van ¢6 mot s6 luc luong truyén dao trai
phép, loi dung ton gido dé gay chia ré, pha hoai khoi doan két dan toc, gay mat trat
tu va an toan xa hoi trong viing. Vi vay, cin phai tinh dén nhitng dic diém nay dé
dam bao yéu ciu phat trién bén viing toan dién trén dia ban Tay Nguyeén.

Vdn dộ sdc toc ¢ Tday Nguyộn luộn la van dộ nhay cam. Ngay duội chộ do
nguy quyén Sai Gon tir thdoi Ngoé Dinh Diém da chi trong t6i van dé sac toc & Tay
Nguyén, tham chi ching da lap Bo sic toc dé doi phé véi cac luc luong ly khai, doi
tu tri chia ngudi Thuong. Sau d6 chiing ciing tham hiém cung c6, nuoi dudng, s
dung luc lugng nay dé chong phd lai cdch mang ca trong khdng chién va thoi ky hau
chién. Hai dan toc Edé va Gia Rai déu c6 truyén théng ddu tranh kién cudng, cé
nhiéu déng gép 16n vao thang 1oi cta hai cudc khang chién ctia dan toc ma ciing 1a
doi tuong 106i kéo cua bon phan dong va tay sai bén ngoai. Van dé nay khong chi
gidi han & trong nuéc ma ching da thiét 1ap ca mot hé thong chi dao, tiép stc tr My
va cdc nude Tay Au.

Sau nam 1975, nhan rd vi tri quan trong cua vung trong viéc giit gin an ninh
va bao dam quoc phong, cung véi viéc dé ra céc chinh sach d€ phat trién kinh t€- xa
hoi ving, Pang va Nha nudc luon chi y t6i chinh sach dan toc & ving nay. Thuc
hién céc chinh siach do6, trong Iinh vuc nay thoi gian qua da lam tuong d6i tot, song
ciing phai thdy con mot s6 khé khian ton tai, nhat 1a trong nhitng dién bién bat 6n
tam thoi 6 Tay Nguyén vao nam 2001 va thang 4/2004.

- V& xay dung hé thong chinh tri co s& va cong tic van dong quan ching:
"Cong tac van dong, gido duc quan ching & mot s6 noi chua duoc sat dan va chua
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Chương III


Những vấn đề cấp bách đặt ra


đối với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên


3.1. Vấn đề dân tộc, dân số và các vấn đề xã hội


3.1.1. Vấn đề sắc tộc và tôn giáo


Tây Nguyên là một vùng đa tín ngư​ỡng. Hầu hết các tôn giáo lớn ở Việt Nam đều có mặt ở Tây Nguyên. Tỷ trọng dân số theo các tín ngư​ỡng khác nhau là 31,8%, trong đó cao nhất là Công giáo 15,7%, Phật giáo 9,6%, Tin lành 6%, Cao đài 0,5%. Quyền tự do có tín ngư​ỡng và không có tín ngưỡng của công dân đư​ợc ghi rõ trong Hiến pháp nư​ớc CHXHCN Việt Nam và đ​ược thể hiện cụ thể bằng các chính sách tôn giáo nhất quán của Đảng và Nhà nư​ớc. Cơ cấu đa tín ngư​ỡng của dân số Tây Nguyên cũng nh​ư ở các vùng khác là một hiện tư​ợng tâm lý-xã hội bình thư​ờng. Tuy nhiên, trong thời gian qua và hiện nay vẫn có một số lực l​ượng truyền đạo trái phép, lợi dụng tôn giáo để gây chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết dân tộc, gây mất trật tự và an toàn xã hội trong vùng. Vì vậy, cần phải tính đến những đặc điểm này để đảm bảo yêu cầu phát triển bền vững toàn diện trên địa bàn Tây Nguyên. 


Vấn đề sắc tộc ở Tây Nguyên luôn là vấn đề nhạy cảm. Ngay dưới chế độ nguỵ quyền Sài Gòn từ thời Ngô Đình Diệm đã chú trọng tới vấn đề sắc tộc ở Tây Nguyên, thậm chí chúng đã lập Bộ sắc tộc để đối phó với các lực lượng ly khai, đòi tự trị của người Thượng. Sau đó chúng cũng thâm hiểm củng cố, nuôi dưỡng, sử dụng lực lượng này để chống phá lại cách mạng cả trong kháng chiến và thời kỳ hậu chiến. Hai dân tộc £®ª và Gia Rai đều có truyền thống đấu tranh kiên cường, có nhiều đóng góp lớn vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến của dân tộc mà cũng là đối tượng lôi kéo của bọn phản động và tay sai bên ngoài. Vấn đề này không chỉ giới hạn ở trong nước mà chúng đã thiết lập cả một hệ thống chỉ đạo, tiếp sức từ Mỹ và các nước Tây âu. 


Sau năm 1975, nhận rõ vị trí quan trọng của vùng trong việc giữ gìn an ninh và bảo đảm quốc phòng, cùng với việc đề ra các chính sách để phát triển kinh tế- xã hội vùng, Đảng và Nhà nước luôn chú ý tới chính sách dân tộc ở vùng này. Thực hiện các chính sách đó, trong lĩnh vực này thời gian qua đã làm tương đối tốt, song cũng phải thấy còn một số khó khăn tồn tại, nhất là trong những diễn biến bất ổn tạm thời ở Tây Nguyên vào năm 2001 và tháng 4/2004.


- Về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và công tác vận động quần chúng: "Công tác vận động, giáo dục quần chúng ở một số nơi chưa được sát dân và chưa hiểu được tâm tư, nguyện vọng của từng đối tượng, còn mang tính hình thức"TP
PT. Một số nơi chưa nghiên cứu kỹ nội dung sát với từng đối tượng để nâng cao nhận thức về âm mưu của bọn phản động; về đại đoàn kết dân tộc; về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước...nên vẫn còn một bộ phận quần chúng đồng bào dân tộc ít người còn mơ hồ, dao động hoặc bị kích động về tâm lý dân tộc, về những bức xúc trong sản xuất và đời sống nên đã nghe theo, làm theo các luận điệu tuyên truyền của bọn phản động. Một số có tư tưởng ly khai, bài Kinh, tham gia vào tổ chức phản động FULRO. Chưa giáo dục tốt đồng bào nơi khác đến, nhất là đối với người Kinh về chính sách dân tộc, về phong tục và tập quán của đồng bào để có sự tương trợ giúp đỡ cùng phát triển.


- Trong quá trình khai thác tiềm năng để phát triển kinh tế- xã hội ở vùng, chưa chú ý đúng mức đến truyền thống, lịch sử, phong tục tập quán văn hóa; chưa dự báo được những tác động xã hội của chính sách phân bố dân cư gắn với vấn đề quy hoạch sử dụng đất, nước, rừng ở những nơi có đông đồng bào dân tộc sinh sống lâu đời.


- Việc tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách về kinh tế- xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiếu đồng bộ, giải quyết những vấn đề bức xúc còn chậm. Trong chỉ đạo quản lý và điều hành vẫn còn một số vấn đề chưa sát dân, có những vấn đề chủ trương chính sách chưa xuống tới dân, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa. 


- Đầu tư của Nhà nước chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống trên địa bàn. Thực hiện chính sách tôn giáo, nhất là đối với đạo Tin Lành vừa buông lỏng, vừa lúng túng. Chưa xây dựng được đội ngũ cán bộ dân tộc để để đáp ứng với yêu cầu trên các lĩnh vực và ở địa bàn. 


Những vấn đề cấp bách trên đặt ra là trong thời gian tới để phát triển vùng cần có những giải pháp tổng thể trong phát triển kinh tế vùng gắn với giải quyết các vấn đề xã hội, giữ vũng an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường.


3.1.2. Vấn đề di dân 


Từ sau giải phóng 1975 đến nay, dân di cư đến Tây Nguyên ước tính khoảng 1,5 triệu người, trong đó di dân có tổ chức khoảng 80 vạn người (chủ yếu thời kỳ 1976-1990). Bên cạnh những tác động tích cực của dân di cư với Tây Nguyên còn có tác động tiêu cực mà rõ nhất là đã tạo ra nhu cầu mua đất ở và đất sản xuất tăng rất nhanh trong khi đồng bào các dân tộc tại chỗ do trình độ canh tác thấp kém, đời sống khó khăn, ham lợi trước mắt nên phải bán đất cho đồng bào di cư tự do từ nơi khác đến và chuyển vào vùng sâu hơn để tiếp tục phá rừng làm nương rẫy, sau đó nhiều người lại tiếp tục bán đất, phá rừng. Cứ mỗi hộ di dân đến Tây Nguyên ít nhất là phá từ 2-3 ha rừng để sinh sống. 


Qua hơn 10 năm 1991-2004 tăng cơ học do sự chuyển dân của các vùng đến Tây Nguyên để xây dựng các vùng kinh tế mới lên khoảng 70 vạn người. Mặt khác, di dân tự do chưa được kiểm soát chặt chẽ từ nhiều năm nay luôn gây không ít khó khăn cho phát triển kinh tế- xã hội ở Tây Nguyên. Nếu thời kỳ 1985-1995 có trên 4 vạn dân di cư tự do đến Tây Nguyên, thời kỳ 1991-1995 là 39,7 vạn người và thời kỳ 1996-2003 khoảng trên 20,3 vạn người. Việc thu hút được đông đảo đồng bào từ nơi khác đến sinh sống và lập nghiệp, góp phần quan trọng tạo chuyển biến lớn cả về kinh tế và xã hội cho vùng Tây Nguyên. Bên cạnh đó cũng đặt ra nhiều vấn đề bức xúc, nổi lên là tình trạng mua bán (quyền sử dụng) đất sản xuất và đất ở của đồng bào các dân tộc thiểu số, đẩy đồng bào vào các vùng sâu hơn phá rừng làm nương rẫy, cuộc sống khó khăn và không ổn định, tạo ra khoảng cách giàu nghèo lớn giữa đồng bào Kinh và đồng bào Thượng. Việc quy hoạch bố trí dân cư cho những khu vực có đồng bào từ nơi khác đến lập nghiệp cũng chưa được quan tâm đúng mức. Một khi sự đè nặng của áp lực dân số thì sự suy giảm về tài nguyên rừng, tài nguyên đất, tài nguyên nước ngày càng cạn kiệt và đây cũng là bức xúc đặt ra.


Do dân số tăng nhanh đã làm cho sự thu hẹp về diện tích canh tác, năng suất và sản lượng trên một đơn vị diện tích lúa nương bị suy giảm dẫn đến tỉnh trạng đói nghèo là một hệ quả tất yếu. ở Tây Nguyên theo số liệu điều tra chỉ có người Eđê và người Mnông là có truyền thống canh tác ruộng nước. Đại bộ phận còn lại là canh tác nương rẫy. Chu trình luân chuyển đất canh tác trước đây kéo dài từ 20-25 năm. Ngày nay, do di dân quá lớn và ồ ạt đã làm cho thời gian hưu canh bị rút ngắn đi chỉ còn khoảng 3-5 năm do thiếu đất sản xuất. Vì vậy, năng suất lúa nương bị tụt xuống từ 2,4-2,5 tấn/ha ở Tây Nguyên trước năm 1945 còn khoảng 1,5 tấn/ha năm 2003. Tính ra để đạt sản lượng lương thực duy trì cho sự sống (cho cả việc duy trì sản lượng cũ và do diện tích canh tác giảm đi) đồng bào buộc phải phát đốt rừng để có thể sử dụng một diện tích gieo trồng gấp trên 10 lần so với trước. Như vậy, do di dân ồ ạt dẫn đến sức ép về kinh tế (mà chủ yếu là lương thực) cũng dẫn đến sự suy giảm tài nguyên thiên nhiên, nhất là rừng và đất.


3.2. Sử dụng đất và quan hệ đất đai


Quan hệ đất đai trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay không chỉ thuần tuý là quan hệ sở hữu và sử dụng tư liệu mà còn là vấn đề quan trọng và nhạy cảm trong quan hệ tộc người trên địa bàn. Nếu không giải quyết tốt vấn đề này thì không chỉ xảy ra các quan hệ không tốt về kinh tế, mà vấn đề quan trọng hơn là quan hệ xã hội, đến đoàn kết dân tộc, đến chiến lược phát triển quốc gia trên địa bàn.


Các chính sách kinh tế và Luật Đất đai cũng như sự gia tăng của người Kinh và các thành phần tộc người thiểu số khác trên địa bàn Tây Nguyên đã làm cho bộ mặt kinh tế - xã hội Tây Nguyên có nhiều biến đổi. Với thành phần tộc người và chính sách kinh tế của nhà nước trong những năm qua, kinh tế vùng theo hướng chuyển mạnh sang nền kinh tế hàng hoá với quy mô và tốc độ trên địa bàn Tây Nguyên tiếp tục được mở rộng. Sản phẩm lương thực thực phẩm và xuất khẩu, cơ sở hạ tầng ngày một phát triển góp phần quan trọng vào nâng cao đời sống của đồng bào các tộc người trên địa bàn... Tuy nhiên bên cạnh đó cũng nảy sinh những hiệu quả tiêu cực trong quan hệ của các thành phần kinh tế và cư dân trên địa bàn Tây Nguyên. Đó là hiện trạng rừng tiếp tục bị tàn phá, môi trường và điều kiện sống bị suy thoái nặng nề, nạn lấn chiếm và mua bán đất đai ngày càng gia tăng, tranh chấp đất đai ngày một nhiều và phổ biến. 


Trước giải phóng Tây Nguyên đất rộng người thưa, tranh chấp đất đai ở Tây Nguyên tuy có xảy ra nhưng hạn hữu và gắn với vấn đề chính trị, chứ ít gắn với vấn đề kinh tế. Trong thời kỳ bao cấp (1975 đến 1985) tranh chấp đất đai bắt đầu nảy sinh ở Tây Nguyên nhưng phạm vi và mức độ nhỏ và thương diễn giữa các làng tộc người tại chỗ với các Nông trường quốc doanh. Nguyên nhân không hẳn là thiếu đất mà do mâu thuẫn giữa sở hữu toàn dân với sở hữu tập thể về đất đai. Sang thời kỳ đổi mới có nhiều nguyên nhân, song rõ nét nhất là do làn sóng di cư tới các tỉnh Tây Nguyên, do cơn sốt cà phê, do mâu thuẫn giữa sở hữu toàn dân và sở hữu cộng đồng về đất đai, do quản lý và quy hoạch nhà nước về đất đai còn nhiều vấn đề chưa hợp lý, do ý thức chấp hành luật đất đai của cán bộ và người dân chưa tốt làm cho tình hình tranh chấp đất đai trên địa bàn Tây Nguyên ngày một căng thẳng.


Quan hệ đất đai trong lịch sử và hiện tại ở Tây Nguyên là một vấn đề cốt lõi chi phối và tác động không nhỏ đến mối quan hệ tộc người trên địa bàn. Trong các thành phần và trong các mối quan hệ tranh chấp đất đai của các thành phần trên đều có mặt của thành viên hoặc của các tộc người. Nhưng ở đây mối quan hệ tộc người không phải là chính mà là của các thành phần kinh tế với cá nhân hoặc nhóm thành viên của các tộc người thiểu số trên địa bàn.


Sử dụng đất, giao đất sản xuất và đất ở cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên. Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 132/2002/QĐ-Ttg ngày 8/10/2002 về việc giao đất sản xuất và đất ở cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên, nhưng trong quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi thấy vẫn còn những điều bất hợp lý sau:


- Việc quy định mức giao tối thiểu đất sản xuất nông nghiệp cho 1 hộ là 0,5 ha, đất ruộng nước 1 vụ hoặc đất ruộng lúa nước 2 vụ 0,3 ha thì thực tế đồng bào cũng sẽ không đủ ăn, dân vẫn bị đói. Vì ngoài số đất trên thì đồng bào không có gì thu nhập thêm nên lại vào phá rừng làm rẫy hoặc đói quá lại bán đất và dẫn tới lại không có đất sản xuất và đất ở. 


- Về mặt tư tưởng và tâm lý: Một câu hỏi lớn đặt ra là tại sao dân tộc thiểu số sống tại chỗ chỉ có khoảng trên 1 triệu người lại thiếu đất sản xuất và đất ở (đặc biệt là đất sản xuất) trên một diện tích trên 54 ngàn kmP2P của cả vùng Tây Nguyên? mà thực ra là người dân tộc thiểu số tại chỗ đã từng là người chủ đất, chủ rừng từ bao đời nay. Trong khi đó có một số người từ xa đến vùng đất này lập nghiệp mới trong vòng 5-10 năm trở lại đây lại trở thành người chủ đất đai thực sự. Dân đến xây dựng kinh tế mới thì giàu còn dân tộc thiểu số tại chỗ thì ngày càng nghèo và càng lùi sâu vào rừng núi.


Theo thống kê chưa đầy đủ của 5 tỉnh Tây Nguyên năm cuối năm 2003 và đầu năm 2004, đối tượng cần giải quyết đất để sản xuất và đất ở theo Quyết định 132-Ttg là 96.865 hộ, với số đất cần giải quyết là 56.829 ha, tổng kinh phí trên 327 tỷ đồng. Trong đó, ở tỉnh Kon Tum có tổng số hộ chưa đủ đất sản xuất và chưa có đất ở 19.145 hộ với quỹ đất cần giải quyết 9196 ha, tỉnh Gia Lai có 22.100 hộ thiếu đất với 16.392 ha, tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông có số hộ chưa đủ đất sản xuất, chưa có đất sản xuất và chưa có đất ở là 38527 hộ với quỹ đất cần giải quyết là 13594 ha; tỉnh Lâm Đồng cần khai hoang 17.647 ha đất để bố trí cho 16.865 hộ đang thiếu đất sản xuất và đất ở.


3.3. Thiếu nước để phát triển sản xuất và phục vụ đời sống dân sinh


Trong những năm qua ở Tây Nguyên, có sự biến động môi trường nước mạnh mẽ, gây suy thoái môi trường trên toàn vùng Tây Nguyên. Điển hình là sự tàn phá, khai thác bừa bãi tài nguyên rừng, khoáng sản dẫn đến biến động lớn về tài nguyên nước. Việc khai thác nước ngầm phục vụ tưới tiêu cây công nghiệp (cà phê, cao su...) gây hậu quả làm tụt mực nước ngầm. Ngoài ra, những yếu tố ô nhiễm phát sinh trong sự phát triển mạnh mẽ của đô thị và khu công nghiệp gây ô nhiễm nguồn nước, suy giảm nguồn nước ngầm và nước mặt, làm suy giảm chất lượng môi trường sống. 


Cùng với diện tích rừng giảm, tài nguyên nước mặt và nước ngầm vào mùa khô giảm cả về số lượng và chất lượng, quy mô hạn hán, mức độ thiệt hại do hạn hán của vùng Tây Nguyên trong những năm qua ngày càng tăng.


Lưu lượng dòng chảy của các hệ thống sông suối vùng Tây Nguyên vào mùa khô đầu những năm 2000 giảm rõ rệt so với lưu lượng dòng chảy vào năm 1990. Mực nước ngầm của các giếng đào, giếng khoan đầu những năm 2000 giảm 2- 4 m so với đầu những năm 1990, độ đục của nước ở những vùng không còn rừng so với những vùng còn rừng lớn hơn tới 3- 4 lần. Nguyên nhân của lượng dòng chảy giảm và mực nước ngầm tụt sâu về mùa khô là do diện tích rừng giảm và do diện tích cà phê mở rộng quá lớn nên nhu cầu tưới về mùa khô cao. 


Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mùa khô năm 2003 vùng Tây Nguyên có 6.000 ha lúa Đông Xuân bị hạn, trên 30.000 ha cà phê bị hạn, trong đó riêng Đăk Lăk là 27.650 ha (mất trắng gần 2.000 ha). Hạn hán đã diễn ra trên diện rộng ở tất cả các tỉnh trong vùng, không những thiếu nước tưới cho cây trồng mà thiếu nước ăn cho hàng chục vạn dân cư ở các vùng cao.


Vụ Đông Xuân năm 2002- 2003 theo số liệu quan trắc khí tượng đo đạc thuỷ văn của đài khí tượng thuỷ văn khu vực Tây Nguyên, nguồn nước ở các sông suối và hồ chứa xuống mức thấp hơn trung bình của nhiều năm từ 15- 25%, một số vùng xuống mức 30- 60%. Sông Đăk Bla hơn 1 tuần mực nước giảm 15- 20%, sông PÔKÔ giảm 5- 10%, khô hạn gay gắt.Tổng số thiệt hại do hạn hán gây ra ở Đăk Lăk gần 300 tỷ đồng, toàn vùng khoảng 400- 450 tỷ đồng.


Tài nguyên nước có nhiều tiềm năng trong phát triển thủy điện, song việc sử dụng nước luôn phải chú ý đến sử dụng tổng hợp tài nguyên nước, đặc biệt là đối với việc giải quyết hạn hán ở trong vùng.


Cùng với nhiều địa phương khác ở miền Trung trong cuối năm 2004 và đầu năm 2005, Tây Nguyên cũng phải đối mặt với tình hình hạn hán và cháy rừng. Hầu hết các con sông ở Tây Nguyên đều bị cạn kiệt, hồ đập thủy điện cũng dần tới mức chết; nhà máy nước ở Buôn Ma Thuột và một số nơi khác chỉ còn bơm khoảng 50-70% công suất thiết kế do nguồn nước quá thấp. Nắng hạn đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của nhân dân trong vùng. Tỉnh Đăk Nông có 38000 hộ, tỉnh Đăk Lăk có 51400 hộ thiếu nước trầm trọng.


Sản xuất nông, lâm, công nghiệp của các địa phương trong thời gian này cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gia Lai là tỉnh bị hạn nặng nhất Tây Nguyên (đến ngày 3/3 đã có 13000 ha cây trồng của 14/15 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh bị hạn, riêng cà phê có 10500 ha bị hạn, lúa 1400 ha, ngô 422 ha bị hạn..., 42 công trình thủy lợi đang dần cạn kiệt. Nan cháy rừng cũng xẩy ra. Chỉ tính riêng ở tỉnh Kon Tum, trong tháng 4, tháng 5 năm 2005 đã bị cháy tới gần nghìn ha rừng nguyên liệu giấy. 


Những vấn đề thiếu nước và hạn hán ở Tây Nguyên đặt ra trong thời gian tới phải có những giải pháp hữu hiệu để bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn nước trong vùng; giải quyết hạn hán bằng những biện pháp công trình và phi công trình.


3.4. Rừng ở Tây Nguyên đang bị suy giảm về diện tích và trữ lượng


 Tây Nguyên là vùng có diện tích rừng lớn nhất nước ta, lớn về diện tích, trữ lượng, đa dạng sinh học nhưng trong những năm qua tài nguyên rừng Tây Nguyên có tốc độ giảm sút nhanh, đã gây tác hại nghiêm trọng đến môi trường sinh thái của vùng và các vùng liên quan, làm giảm đáng kể tài nguyên sinh học quý hiếm. Chỉ tính riêng từ thời kỳ 1978-2002 thấy rõ điều đó.


Bảng 36. Diễn biến diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp
vùng Tây Nguyên thời kỳ 1978 - 2002. 


Đơn vị: 1.000 ha


		Hạng mục

		Toàn quốc

		Vùng Tây Nguyên



		

		1978

		2002

		2002/1978

		1978

		2002

		2002/1978



		Đất tự nhiên

		33.099,1

		32.924,1

		

		5527,0

		5.447,5

		



		1. Đất nông nghiệp 

		6.953,8

		9.345,4

		+ 2.391,6

		346,9

		1.233,7

		+ 887,0



		- Cây hàng năm

		5.999,1

		6.129,5

		+ 130,4

		295,5

		508,0

		+ 212,5



		- Cây lâu năm

		565,1

		2.182,0

		+ 1.616,9

		50,4

		653,0

		+ 602,6



		2. Đất lâm nghiệp

		13.403,3

		11.575,4

		- 1.827,9

		3.790,8

		2.993,3

		- 798,5



		- Rừng tự nhiên

		12.919,4

		9.774,5

		- 3.144,9

		3.787,9

		2.917,8

		- 870,1



		- Rừng trồng

		483,9

		1.800,5

		+ 1.316,6

		3,9

		75,4

		+ 71,5





Nguồn: Tổng cục Thống kê- Viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp


- Diện tích rừng tuy còn lớn nhất so với cả nước, song đang đứng trước tình trạng suy giảm vốn rừng và tăng diện tích đất trống đồi trọc


Về diện tích: Năm 2002 so với năm 1978 rừng tự nhiên Tây Nguyên giảm 870,1 nghìn ha, bằng 27,7% diện tích rừng tự nhiên của cả nước, bình quân trong thời kỳ 1978-2002. Rừng tự nhiên của vùng Tây Nguyên giảm 36.250 ha/năm, trong khi đó toàn quốc là 131.000 ha/năm; rừng trồng vùng Tây Nguyên chỉ tăng bình quân 3000 ha/năm, toàn quốc rừng trồng tăng bình quân 55000 ha/năm. Nguyên nhân của diện tích rừng giảm là do diện tích đất nông nghiệp của vùng tăng 887 nghìn ha (trong đó đất cây ngắn ngày tăng 212,5 nghìn ha, cây lâu năm tăng 602,6 nghìn ha). Cây lâu năm chủ yếu tăng diện tích cà phê, năm 1978 toàn vùng chỉ có 4 nghìn ha tới năm 2002 đã tăng lên 458 nghìn ha. 


Về trữ lượng rừng: năm 1978 diện tích rừng giàu Tây Nguyên có tỷ lệ là 25,7%, rừng trung bình tỷ lệ 32,5%, rừng nghèo là 41,8%, số liệu tỷ lệ các loại rừng tương đương năm 2004 là 6,2%- 18,7%- 75,3%. Trữ lượng rừng Tây Nguyên giảm đã ảnh hưởng to lớn đến mức độ che phủ, đến sự suy giảm tài nguyên sinh vật, nhất là những loại động, thực vật quý hiếm.


Về đa dạng sinh học: tài nguyên sinh vật của Tây Nguyên đa dạng và phong phú về số lượng loài và các loại thực, động vật quý hiếm. Song do diện tích rừng giảm nhanh, sự quản lý nguồn tài nguyên chưa tốt, ý thức của nhân dân trong việc bảo vệ tài nguyên chưa cao nên số động vật, thực vật quý hiếm giảm nhiều.


Chẳng hạn ở tỉnh Đắk Lắk, các khu rừng đặc dụng ở Đăk Lăk hiện nay chưa phải là ngôi nhà an toàn cho động vật rừng sinh tồn và phát triển. Công tác bảo tồn và phát triển hệ động thực vật ở các khu rừng đặc dụng của Đăk Lăk chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ đặt ra, khiến tài nguyên rừng ngày một bị xâm hại nghiêm trọng. Theo số liệu thống kê, trong 2 năm 2002-2003 cơ quan chức năng của Đăk Lăk đã phát hiện và bắt giữ trên 2000 động vật hoang dã các loại với tổng trọng lượng là hơn 8000 kg. Trong 6 tháng đầu năm 2004 trên địa bàn tỉnh đã có tới 76 vụ săn bắn, vận chuyển, mua bán trái phép động vật rừng bị phát hiện và tịch thu 83 con với tổng trọng lượng là 2290 kg. Các loaị động vật bị sát hại chủ yếu thuộc loaị quý hiếm, như bò rừng, bò tót.


Đáng lo ngại là thời gian gần đây tình trạng săn bắn động vật hoang dã tại các khu vực rừng đặc dụng xảy ra nghiêm trọng. Trong 6 tháng đầu năm 2004, Hạt kiểm lâm huyện Buôn Đôn đã phát hiện và bắt được 8 vụ vận chuyển động vật hoang dã trái phép với tổng số hơn 186 kg động vật rừng bao gồm các loại rùa, ba ba, lợn rừng, trăn, rắn...Tuy nhiên, theo Hạt Kiểm lâm Buôn Đôn thì kết quả này chỉ phản ánh một phần nhỏ tình hình săn bắn, vận chuyển động vật rừng hoang dã trên địa bàn, bởi hầu hết các vụ vi phạm đều được tiến hành một cách khá tinh vi.


Thực trạng trên cho thấy, thú rừng ở Đăk Lăk đang bị rình rập, bủa vây từ bốn phía. Vấn đề trên cho thấy, ngoài việc quy hoạch, đầu tư đúng mức để nghiên cứu bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, cần có chế tài xử phạt đúng mức đối với các đối tượng săn bắn thú rừng, thì cần phải có thêm những dự án, chương trình hỗ trợ thiết thực, lôi kéo dân cư ở các vùng đệm tham gia tích cực vào việc bảo vệ tài nguyên rừng.


Do diện tích rừng giảm sút ảnh hưởng to lớn đến nguồn nước mặt và nước ngầm cũng như tài nguyên đất của Tây Nguyên. Diện tích rừng giảm, trữ lượng rừng kém sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc làm giảm dòng chảy của hệ thống sông suối Tây Nguyên vào mùa mưa và vì vậy, tần suất lũ quét sẽ xảy ra nhanh cao hơn, làm xói mòn rửa trôi đất nghiêm trọng.


Bảng 37. Biến động mức độ xói mòn bình quân giai đoạn 1995 - 2002. 









Đơn vị: tấn/ha/năm


		Loại thảm phủ

		Mức độ xói mòn năm 1995

		Mức độ xói mòn năm 2002

		Biến động mức độ xói mòn

		Địa điểm



		- Rừng già

		7,53

		9,72

		- 2,19

		§¨k Nông, §¨k L¨k



		- Đất rừng trảng cỏ khai thác trồng cà phê

		14,89

		17,74

		- 2,85

		Đức Cơ, Gia Lai



		- Cây trồng cạn trên đất dốc

		74,10

		114,99

		- 25,09

		An Khê, Gia Lai



		- Cây trồng cạn ngắn ngày chuyển trồng cây lâu năm

		9,12

		8,68

		- 0,44

		Chư Prông, Gia Lai



		- Đất rừng chuyển trồng cà phê

		8,17

		29,82

		- 21,65

		Kr«ng Pak, §¨k L¨k



		- Đất rừng khai phá trồng cao su

		9,97

		35,80

		- 25,83

		Sa Thày, Kon Tum



		- Đất rừng khai phá đất nương rẫy trồng cây ngắn ngày

		15,87

		42,25

		26,38

		MaDrak, §¨k L¨k





Nguồn: Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp,2003


Tỷ lệ che phủ giảm từ 61% năm 1990 xuống còn 54,95% năm 2004. Đầu tư bảo vệ khoanh nuôi rừng chưa thoả đáng cộng với sự bất cập trong công tác quản lý nên diện tích rừng tăng thêm ít, không bù lại được diện tích rừng mất đi. Trong khoảng thời gian hơn một thập kỷ (từ 1985 đến 2000), khoảng 80 vạn hecta rừng- rộng gấp gần 5 lần diện tích của Thành phố Hồ Chí Minh- đã bị phát quang do các hoạt động mở rộng sản xuất nông nghiệp, khai thác gỗ phục vụ cho mục đích thương mại, do cháy rừng và khai thác lấy củi đun. 


Sự suy giảm của tài nguyên rừng Tây Nguyên có quan hệ chặt chẽ với việc mở rộng đất sản xuất nông nghiệp, với quy mô và tốc độ tăng dân số quá nhanh, cả tăng tự nhiên và tăng cơ học (trong đó số lượng di dân tự do gần 80 vạn người). Hậu quả xấu này không chỉ xảy ra riêng ở Tây Nguyên mà còn tác động mạnh đến vùng lân cận và các nước bạn xung quanh. Cho nên, việc khai thác sử dụng tài nguyên này phải hết sức thận trọng và nhìn nhận trong mối quan hệ mật thiết với các tài nguyên khác và các vùng liên quan.


3.5. Phát triển kinh tế - xã hội


3.5.1. Nền kinh tế tuy phát triển nhanh nhưng không cân đối, không đồng bộ và do đó không bền vững.


Đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp, nhiều sản phẩm phát triển ồ ạt (dâu tằm, cà phê) không gắn với nhu cầu thị trường, không coi trọng chế biến, hoặc chế biến không gắn với phát triển vùng nguyên liệu dẫn đến khi thị trường biến động gặp rất nhiều khó khăn và chính điều đó đã có tác động tiêu cực lâu dài đến phát triển kinh tế- xã hội làm nảy sinh những mâu thuẫn trong phát triển kinh tế vùng, nổi lên là:


- Mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triển nhanh, mạnh nền kinh tế hàng hóa với những thách thức về thị trường đầu ra ở trong vùng, trong nước và xuất khẩu; thu nhập và mức sống của cư dân nông thôn còn thấp và có chênh lệch lớn so với khu vực thành thị chậm được thu hẹp.


- Mâu thuẫn giữa yêu cầu nâng cao chất lượng và hạ giá thành của hàng hóa và dịch vụ đủ sức để chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế với sự chậm trễ trong ứng dụng thành tựu các KHCN, lạc hậu về cơ sở vật chất kỹ thuật. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm kể cả theo ngành, theo lãnh thổ và theo các thành phần kinh tế.


- Mâu thuẫn giữa yêu cầu khai thác và phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của vùng cho phát triển kinh tế hàng hóa với cơ chế chính sách kinh tế- xã hội còn chưa đồng bộ, thiếu kịp thời và chưa đủ mạnh, sự yếu kém về năng lực vận hành, tổ chức thực hiện chính sách đã ban hành của các cấp, các ngành trong vùng.


Các mâu thuẫn trên quan hệ mật thiết với nhau và đều là những vấn đề có tính cấp thiết, đòi hỏi phải giải quyết một cách đồng bộ trên cơ sở chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở vùng Tây Nguyên.


3.5.2. Nền kinh tế phát triển không đồng đều, tốc độ phát triển nhanh tập trung vào các khu vực đô thị, vùng ven các trục giao thông, vùng có điều kiện thuận lợi, còn vùng sâu, vùng xa phát triển chậm


Nhìn chung đời sống nhân dân tuy có được cải thiện nhưng chênh lệch mức sống giữa các tầng lớp dân cư và giữa các khu vực trong vùng rất lớn và tiếp tục tăng, trong đó phần nghèo khổ (chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số). Tình trạng đói nghèo và sự phân tầng xã hội đang diễn ra ở mức độ rất đáng quan tâm. Sự đói nghèo ở đây không chỉ là vấn đề lương thực mà còn là chất lượng bữa ăn, đồ dùng sinh hoạt, nơi cư trú (nhà ở) và các phương tiện phòng hộ khác cùng với các nhu cầu về hưởng thụ văn hoá, tinh thần. Nếu chỉ đơn thuần nhìn vào thu nhập theo con số thống kê thì chưa thể thấy hết được một thực trạng và sự thách thức không riêng chỉ đối với Tây Nguyên mà còn là vấn đề chiến lược phát triển chung cho cả nước. Tuy chỉ chiếm 5,6% về dân số của cả nước nhưng tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia năm 2003 là 15%, năm 2004 là 13,28%, cao hơn so với các vùng khác và mức trung bình của cả nước (tỷ lệ hộ nghèo cả nước năm 2003 là 10,31%, năm 2004 là 8,67%). Cũng trong năm 2003 thu nhập bình quân của 20% số hộ có mức thu nhập cao nhất so với 20% số hộ có mức thu nhập thấp nhất cách nhau 13 lần, trong khi mức chênh lệch của cả nước là 8,9 lần và của Tây Bắc là 7,1 lần. 


Khu vực vùng sâu, vùng xa có tới trên 80% số trạm y tế xã thiếu phương tiện: 26,7% số trạm y tế không có điện; 34,4% số trạm y tế không có nước sạch; 71,2% trạm y tế thiếu thuốc; 29,1% trạm y tế thiếu cán bộ y tế; 72,8% trạm y tế khả năng đáp ứng dịch vụ y tế thấp; 45% cơ sở y tế không đảm bảo các điều kiện vệ sinh và các dịch vụ khám chữa bệnh...


Tây Nguyên là vùng có tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cao nhất cả nước, khoảng 40,9%(cả nước là 33,8%). Tỷ lệ trẻ em đi học đúng tuổi tiểu học chỉ đạt 82% (cả nước là 92,6%), trung học cơ sở là 42,6% (cả nước là 61,6%), trung học phổ thông 10,6% (cả nước là 27,35%), cao đẳng sư phạm 1,6% (cả nước là 8,5%), tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học cao nhất cả nước. 


Theo số liệu điều tra khảo sát thực địa của đề tài năm 2003 ở tỉnh Kon Tum có khoảng 30% số người tái mù chữ (1308 người đang học xoá mù). Chất lượng học tập của học sinh vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế. Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học; năm 2003 toàn tỉnh có 15% lớp học tạm bợ, công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (11) mới đạt ỷ lệ 41,4%, tỷ lệ này quá thấp so với chuẩn (>80%). Năm 2002 chưa có xã, phường, thị trấn nào đạt chuẩn giáo dục phổ cập tiểu học đúng độ tuổi. Còn khoảng 35% giáo viên chưa đạt chuẩn đào tạo, toàn tỉnh vẫn thiếu hơn 300 giáo viên tiểu học, hơn 60% giáo viên tiểu học thuộc diện đào tạo cấp tốc. Tỷ lệ lưu ban, bỏ học ở các trường trung học cơ sở còn cao khoảng 10-15%...


Phấn đấu để giảm các chỉ số đói nghèo, tiếp cận và hướng tới sự phát triển bền vững không phải là điều dễ dàng và cũng không thể hoàn tất trong một sớm một chiều mà phải có thời gian, đây là vấn đề chiến lược, dài lâu và bền bỉ với những tác động tương hỗ về nhiều mặt và nó cũng chính là vấn đề nổi cộm bức xúc hiện nay của vùng.


3.6. Chất lượng môi trường


Môi trường sinh thái của vùng Tây Nguyên không chỉ tác động ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của hàng triệu dân trong vùng mà còn ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu dân miền Trung, Nam Bộ và hàng triệu dân các nước bạn Lào và vùng Đông Bắc Campuchia đang làm ăn sinh sống ở vùng biên giới tiếp giáp với vùng Tây Nguyên.


Nhiều vấn đề môi trường hiện nay ở vùng Tây Nguyên nảy sinh trong các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội: các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên, hoạt động đô thị hoá và công nghiệp hoá... Với các điều kiện đặc thù của vùng, hiện Tây Nguyên đang đối mặt với những vấn đề môi trường quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến phát triển bền vững của khu vực này. Đó là nguy cơ suy thoái của tài nguyên rừng và đất, suy thoái tài nguyên nước, các vấn đề ô nhiễm do tác động của công nghiệp, những vấn đề môi trường ở đô thị và nông thôn của vùng. Ngoài các vấn đề về nguy cơ suy thoái tài nguyên rừng, nước, đất đai..., các vấn đề môi trường ở đô thị và nông thôn thấy rõ điều đó.


Diện tích mất rừng ngày càng tăng dẫn đến chất lượng môi trường giảm, môi trường sinh thái diễn biến theo xu thế ngày càng xấu, xói mòn đất, lũ lụt ở hạ lưu, hạn hán và tiệt chủng của các loài sinh vật ngày càng gia tăng. Nguồn sinh thuỷ bị giảm do sự giảm sút diện tích và chất lượng rừng. 


Quá trình đô thị hoá và công nghiệp hoá với sự tập trung cao dân số sẽ xuất hiện các nguồn gây ô nhiễm từ các hoạt động công nghiệp và sinh hoạt đô thị ở các khu dân cư, du lịch, dịch vụ, thương mại sẽ tăng nhu cầu về nước.


Các khu vực trồng cây chuyên canh với việc sử dụng các loại hoá học như phân bón hoá học, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, kích thích tăng trưởng,.. có hậu quả ngược lại làm chai đất, thoái hoá đất, đất mất dần các đặc tính lý hoá có lợi. Vì vậy, việc áp dụng các công nghệ vi sinh, cấy mô, xử lý phóng xạ,.. làm tăng hiệu quả sử dụng đất, không làm biến đổi bất lợi các đặc tính của đất, phát triển môi trường nông nghiệp bền vững là công việc cấp bách cần tiến hành ở vùng Tây Nguyên.


Những vấn đề cấp bách như trên đặt ra trong thời gian tới, Tây Nguyên phải có những giải pháp tổng thể về phát triển kinh tế gắn với giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường và giữ vững an ninh quốc phòng. 


Phần thứ hai


Các giải pháp tổng thể phát triển 


kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây


 Nguyên trong tình hình mới


Chương IV


 Một số vấn đề lý luận cơ bản. bối cảnh và quan điểm


 phát triển vùng Tây Nguyên


4.1. Một số vấn đề lý luận cơ bản


4.1.1. Quan niệm và bản chất của các giải pháp tổng thể


Từ ngữ nghĩa của cụm từ giải pháp được hiểu là hệ thống các cách thức, biện pháp để giải quyết một vấn đề gì đó. Giải pháp tổng thể phát triển vùng là hệ thống các giải pháp về phát triển, quản lý vùng trong tổng thể hệ thống giải pháp và chính sách phát triển quốc gia, bao gồm các giải pháp về phát triển kinh tế, phát triển xã hội, gìn giữ và bảo vệ môi trường cùng với hệ thống các giải pháp quản lý và chính sách phát triển vùng khác. 


Với cách hiểu đó, các giải pháp tổng thể phát triển đối với vùng Tây Nguyên hướng tới việc phát triển phải thoả mãn yêu cầu về khả năng khai thác có hiệu quả các loại tài nguyên và nhu cầu thị trường, đảm bảo lợi ích của cộng đồng và đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao. Bản chất của hệ thống các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế- xã Phát triển hài hoà, tương tác, hỗ trợ cùng phát triển đảm bảo hiệu quả kinh tế- xã hội cho tổng thể vùng. Phát triển ngành này phải tính tới những điều kiện để phát triển các ngành khác và đảm bảo cho bản thân ngành đó cùng các ngành khác tồn tại và phát triển; có sự kết hợp, quan hệ và trao đổi lẫn nhau giữa ngành và lĩnh vực này với ngành và lĩnh vực khác trong một tổng thể.


Các giải pháp tổng thể phát triển phải cụ thể hóa đuợc quan điểm và mục tiêu phát triển của vùng trong tổng thể quốc gia và tính tới cả những giải pháp hợp tác liên vùng; quản lý phát triển vùng. 


4.1.2. Tiếp cận nghiên cứu của đề tài


Từ những vấn đề phân tích ở trên, để nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên, quan điểm tiếp cận nghiên cứu các giải pháp tổng thể phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ tới là:


(1). Từ chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội cả nước xác định mục tiêu phát triển, phương thức phát triển Tây Nguyên, từ đó đi sâu nghiên cứu các giải pháp tổng thể về phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường.


(2). Từ thực tiễn sinh động và xu thế phát triển của các ngành, lĩnh vực, địa bàn ở Tây Nguyên để nghiên cứu xác định các vấn đề cấp bách và đề xuất hệ thống các giải pháp tổng thể về phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường.


(3). Từ những phát hiện về quy luật vận động tự nhiên trong những bối cảnh của các hoạt động kinh tế để phán đoán những gì có thể xảy ra rồi đi đến xác định các giải pháp tổng thể về phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững Tây Nguyên..


(4). Phát triển vùng Tây Nguyên trong thế quan hệ, hỗ trợ phát triển liên vùng với các vùng khác của quốc gia và tính tới những ràng buộc liên quan của các vấn đề kinh tế- xã hội- môi trường- an ninh quốc phòng để hướng tới phát triển kinh tế bền vững, từ nghiên cứu các vấn đề cấp bách trong phát triển vùng xác định các giải pháp tổng thể vùng. Các giải pháp đó sẽ được phân tíchở các mục sau của báo cáo này.


(5). Phát triển vùng phải đặc biệt thấm nhuần Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và  Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam.


(6). Phát triển vùng phải được đặt trong tổng thể của Tiểu vùng Mê Công mở rộng gắn với Chiến lược xoá đói giảm nghèo ở khu vực ASEAN.

4.1.3. Phát triển bền vững đối với vùng Tây Nguyên 


(1). Quan niệm 


Sau Hội nghị Thượng đỉnh trái đất về môi trường lần đầu tiên được tổ chức tại Rio de Janero năm 1992, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đã trở thành mục tiêu ưu tiên của các quốc gia trên thế giới. Hàng loạt các công ước, hiệp định khu vực và toàn cầu về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đã ra đời và ngày càng có nhiều quốc gia tham gia phê chuẩn và thực hiện các công ước này. Đến năm 2002, sau một hành trình 30 năm, tại Johannesburg, hội nghị thượng đỉnh Thế giới về phát triển bền vững đã khẳng định lại cam kết về phát triển bền vững.


Khái niệm phát triển bền vững với bốn nội dung (xã hội, kinh tế, môi trường và văn hoá) đã cảnh tỉnh nhân loại hiện nay không nên gây cản trở cho sự phát triển của chính mình cũng như của các thế hệ tương lai. Phát triển bền vững không bao giờ là một khái niệm tuyệt đối và luôn là mục tiêu cần phấn đấu; nội dung cụ thể của quá trình tăng trưởng bền vững không chỉ thay đổi theo từng khu vực trên thế giới mà còn luôn tiến triển cùng với sự phát triển của tri thức và giá trị đang tồn tại trong các xã hội hiện nay. 


Phát triển bền vững cũng có ý nghĩa rộng hơn bảo vệ môi trường nghĩa là chú ý tới lợi ích lâu dài."Môi trường"là nơi có con người sống và hoạt động còn"phát triển bền vững"là quá trình vận động của mối quan hệ giữa con người và môi trường theo chiều hướng làm cho môi trường ngày càng tốt hơn và bền vững hơn. Vì vậy, môi trường và phát triển là hai mặt của vấn đề"Phát triển bền vững"tạo nên một thể thống nhất không thể tách rời nhau được.


Phát triển bền vững là sự phát triển mang tính tổng hợp với mục tiêu rõ ràng là vì con người, không chỉ là sự mở rộng cơ hội lựa chọn cho thế hệ hôm nay mà còn không được làm tổn hại đến những cơ hội lựa chọn của các thế hệ mai sau. Sự bền vững của phát triển vùng được thể hiện cả ở khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. Đó là quá trình gia tăng phúc lợi cho các thế hệ con người bằng cách gia tăng tài sản, bao gồm tài sản vật chất, tài sản tài chính, tài sản con người, tài sản môi trường (nước sạch, không khí sạch, bãi cá, rừng cây, đất đai...) và tài sản xã hội (sự tin cậy lẫn nhau, khả năng liên kết, sự đảm bảo an ninh cho người và tài sản...). 


(2). Nguyên tắc cơ bản về phát triển bền vững


Nguyên tắc thứ nhất. Con người là trung tâm của phát triển bền vững". Nguyên tắc quán triệt nhất trong mọi giai đoạn phát triển là đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân, xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Để đạt được nguyên tắc này, rõ ràng phải dựa vào tăng trưởng kinh tế, song sự tăng trưởng kinh tế lại phải được đặt trên nền tảng sử dụng lâu dài các nguồn tài nguyên, bảo tồn và cải thiện môi trường, không làm tổn hại tới khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai. Bên cạnh đó, phải coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, kết hợp hài hoà xã hội, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường lâu bền. Đồng thời, cần từng bước thực hiện nguyên tắc"Mọi mặt cùng có lợi". 


Nguyên tắc thứ hai là “Bảo vệ và cải thiện môi trường phải được coi là một yếu tố không thể tách rời của quá trình phát triển”. Muốn vậy, cần xây dựng hệ thống pháp luật có hiệu lực về bảo vệ môi trường, chủ động gắn kết yêu cầu cải thiện môi trường trong mỗi qui hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển kinh tế-xã hội; coi yêu cầu về môi trường là một tiêu chí quan trọng đánh giá đánh giá các giải pháp phát triển. Mặt khác, cần tích cực và chủ động ngăn chặn, phòng ngừa những tác động xấu đối với môi trường do hoạt động của con người gây ra và áp dụng nguyên tắc"Người gây thiệt hại đối với tài nguyên và môi trường thì phải bồi hoàn".


Nguyên tắc thứ ba. Phát triển phải đảm bảo đáp ứng một cách công bằng nhu cầu của thế hệ hiện tại và không gây trở ngại đối với cuộc sống của thế hệ tương lai. Đây được coi là nguyên tắc không thể thiếu để đạt được sự phát triển bền vững. Theo lý giải của các chuyên gia, nội dung của nguyên tắc này là tạo điều kiện để mọi người và mọi cộng đồng trong xã hội có cơ hội bình đẳng để phát triển, được tiếp cận với những nguồn lực chung và được phân phối công bằng những lợi ích công cộng, tạo ra những nền tảng vật chất, trí thức và văn hoá tốt đẹp cho những thế hệ mai sau, sử dụng tiết kiệm những tài nguyên không thể tái tạo được, giữ gìn và cải thiện môi trường, phát triển hệ thống sản xuất thân thiện với môi trường, xây dựng một lối sống lành mạnh, hài hoà với thiên nhiên.


Nguyên tắc thứ tư. Khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nhanh và bền vững đất nước. Với phương châm của nguyên tắc này là công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường cần được ưu tiên sử dụng ở những ngành và lĩnh vực có tác dụng lan truyền mạnh, có khả năng thúc đẩy phát triển nhiều ngành và lĩnh vực khác.


Nguyên tắc thứ năm. Sự nỗ lực của tất cả cộng đồng. Rõ ràng, để đạt được sự phát triển bền vững, không thể chỉ là nỗ lực của một cấp, ngành nào đó, mà là sự nghiệp của toàn dân, của các bộ, ngành, các cấp. Đây cũng là một nguyên tắc không thể thiếu cùng với các nguyên tắc khác liên quan đến việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ môi trường với đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. 


(3). Các chỉ tiêu xác định phát triển bền vững


Theo Uỷ ban thế giới về môi trường và phát triển (Brundtland Commision), thước đo đánh giá tính chất bền vững của phát triển:


- ở góc độ kinh tế và môi trường, có khái niệm GDP xanh (green GDP) dựa trên cơ sở thước đo kinh tế truyền thống GDP nhưng bổ khuyết thêm những khía cạnh mà thước đo GDP đã bỏ qua những tình trạng ô nhiễm và rác thải chẳng hạn, vốn là những vấn đề tác động trực tiếp đến chất lượng cuộc sống thường nhật của con người. Các chỉ tiêu đó bao gồm các chỉ tiêu phản ánh mức độ hủy hoại môi trường, sự bảo vệ môi trường và sự thay đổi của nguồn vốn tự nhiên... Nhưng việc đánh giá trên thực tế rất khó khăn và đôi khi vướng mắc ngay từ trong quan niệm. Chẳng hạn, thật khó xếp những chi phí bảo vệ môi trường vào loại tiêu dùng trung gian hay tiêu dùng cuối cùng.


- Góc độ đo lường sự bền vững về mặt xã hội như tính minh bạch, sự tin cậy, mức độ an toàn của cuộc sống v.v... vẫn còn đang trong quá trình tìm tòi mà chưa có được hệ thống các chỉ tiêu mang tính chuẩn mực và phổ cập. Tình trạng thiếu thốn các thước đo cũng đang góp phần làm tính bền vững cho phát triển chưa có được sự quan tâm đầy đủ, trong khi các mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn vẫn đang là mối quan tâm hàng đầu trong chính sách phát triển của nhiều quốc gia.


Với quan niệm về phát triển bền vững dựa trên cách tiếp cận tổng thể như đã nêu ở phần trên, tập hợp các chỉ tiêu phản ánh mức độ bền vững gồm một dải rất rộng, bao quát cả chỉ tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế, các chỉ tiêu xã hội - chính trị và các chỉ tiêu về môi trường. Tuy nhiên việc lựa chọn tập hợp các chỉ tiêu để phân tích, còn tuỳ theo yêu cầu và những điều kiện rằng buộc khác, chẳng hạn nguồn số liệu sẵn có, khả năng tổ chức thu thập thông tin, nguồn kinh phí,v.v..


Tập hợp của một số chỉ tiêu về phát triển thế giới được chọn lựa đề cập đến trong cuộc hội nghị quốc tế với tiêu đề: “From Concensus to Action: A Seminar on the International Development Goals - Making cooporation on the goals more effective” do Ngân hàng thế giới tổ chức vào tháng Ba năm 2001 tại Washington, D.C và của Việt Nam, đề tài kế thừa và bổ sung thêm một số chỉ tiêu về phát triển bền vững vùng Tây Nguyên bao gồm 3 nhóm cơ bản:


(1). Nhóm chỉ tiêu về phát triển bền vững kinh tế


(2). Nhóm chỉ tiêu về phát triển bền vững xã hội


(3). Nhóm chỉ tiêu về phát triển bền vững môi trường


Bảng 38. Tổng hợp các tiêu chí phát triển bền vững


		STT

		Nhóm chỉ tiêu

		Các chỉ tiêu



		I

		Phát triển bền vững kinh tế

		

		1. Mức tăng trưởng GDP trên đầu người(%)


2. Tỷ trọng các ngành kinh tế trong GDP đặc biệt các ngành liên quan đến khai thác tài nguyên.


3. Tỷ trọng chi phí bảo vệ môi trường trong GDP(%)


4. Nguồn tài chính cho phát triển bền vững


5. GDP/ng­êi.


6. Cơ cấu kinh tế ngành (%).



		II

		Phát triển bền vững xã hội

		

		1. Tổng dân số và tốc độ tăng dân số (%o)

2. Tỷ lệ dân số sống dưới mức nghèo đói (%).


3. Tỷ trọng chi phí giáo dục trong GDP(%).


4. Tỷ trọng chi phí y tế, chăm sóc sức khỏe trong GDP.


5. Tỷ lệ người lớn biết chữ


6. Tuổi thọ trung bình của người dân.


7. Tỷ lệ dân số đô thị


8. Diện tích nhà ở/đầu người.


9. Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch.


10. Số dân di cư (người/năm)


11. Số người bị nhiễm các bệnh xã hội.



		III

		Bền vững môi trường

		III.1. Môi trường đất

		1. Diện tích đất có rừng che phủ


2. Diện tích đất bị ngập úng.


3. Diện tích đất bị ngập nước và tốc độ mất đất ngập nước hàng năm.


4. Diện tích đất canh tác tác được tưới tiêu bằng công trình thủy lợi.


5. Diện tích đất đã bị thoái hóa


6. Hóa chất nông nghiệp: Phân bón vô cơ, hóa chất bảo vệ thực vật sử dụng hàng năm (tấn/năm, tấn/ha đất canh tác)



		

		

		III.2. Môi trường nước

		1. Tỷ lệ dân số được dùng nước sạch


2. Tỷ lệ nước thải được xử lý


3. Lượng nước thải đô thị và khu công nghiệp đổ vào nguồn nước mặt hàng năm.


4. Lượng nước mặt sử dụng hàng năm và chất lượng.


5. Trữ lượng nước ngầm và chất lượng.



		

		

		III.3. Môi trường không  khí

		1. Chất lượng không khí.


2. Lượng chất ô nhiễm xả vào khí quyển hàng năm.


3. Độ ồn giao thông.



		

		

		III.4. Chất thải rắn

		Lượng chất thải rắn hàng năm.


Lượng chất thải độc hại.


Khối lượng và tỷ lệ chất thải vào khu dân cư.






		

		

		III.5. Môi trường sinh thái đa dạng

		1. Tổng số loài.


2. Tỷ lệ các loài bị đe doạ/tổng số loài.


3. Tỷ lệ các khu bảo tồn thiên nhiên so với tổng diện tích.


4. Diện tích rừng (Độ che phủ của rừng).


5. Tốc độ mất rừng.


6. Tốc độ rừng phục hồi.


7. Tổng số các loài sinh vật đã được kiểm kê.


9. Số loài sinh vật có nguy cơ diệt chủng.



		

		

		III.6. Sự cố môi trường

		Lũ lụt, nước dâng.


Hạn hán


Bão áp thấp nhiệt đới


Trượt, sụt, lở, nứt đất.


Động đất


Cháy rừng


Khai thác khoáng sản bừa bãi.



		

		

		III.7. Quản lý và thể chế

		Tỷ lệ các dự án môi trường trong tổng số các dự án phát triển kinh tế - xã hội.


Tỷ lệ tái chế và sử dụng lại chất thải trong tổng lượng chất thải.


Các hiệp định và tuyên ngôn toàn cầu đã ký kết, cam kết và đưa vào thực hiện có hiệu quả.


Các văn bản pháp quy về bảo vệ môi trường đã ban hành.


Tiêu chuẩn về môi trường đã ban hành.


Cán bộ trong biên chế nhà nước quản lý môi trường.


Các cơ quan nghiên cứu đào tạo và dịch vụ môi trường đã được thiết lập


Ngân sách nhà nước về bảo vệ môi trường.





Nguồn: Xử lý tổng hợp các tiêu chí phát triển bền vững (theo Nguyễn Đắc Hy) - Đề tài: Đánh giá tổng hợp tài nguyên, điều kiện tự nhiên, môi truờng, kinh tế, xã hội nhằm định hướng phát triển bền vững khu vực biên giới phía Tây từ Thành Hòa đến Kon Tum, 2004


Vùng Tây Nguyên không chỉ là lá chắn bảo vệ biên cương, giữ vững chủ quyền quốc gia mà còn là vùng có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội. Vì vậy, mọi chủ trương chính sách cùng với những giải pháp thực hiện để phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên có ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển bền vững của cả nước.


Trong số rất nhiều chỉ tiêu được đề cập, có nhiều chỉ tiêu chưa được lượng hóa hoặc chưa có đủ căn cứ để lượng hóa. Tuy nhiên, để đạt được đích của sự phát triển bền vững vùng Tây Nguyên, các chỉ tiêu này cần được thu thập, điều tra, xử lý và đề xuất bổ sung vào nghiên cứu vùng Tây Nguyên trong tình hình mới. 


4.2. Bối cảnh phát triển của vùng trong tình hình mới


4.2.1. Phát triển của khoa học công nghệ và hội nhập kinh tế quốc tế


Cuộc cách mạng mới về khoa học và công nghệ, sự hình thành nền kinh tế tri thức được xem là động lực chủ yếu của sự phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành và lãnh thổ. 


Theo những dự báo của các chuyên giaTP
PT, thế kỷ XXI có những bước nhảy vọt về khoa học kỹ thuật theo xu thế hoàn chỉnh hóa khoa học kỹ thuật hiện đại, địa vị xã hội khoa học kỹ thuật ngày càng lớn mạnh, chuyển hướng từ khoa học- kỹ thuật- sản xuất sang sản xuất- kỹ thuật- khoa học... Đó là một cuộc cách mạng mới có liên quan đến phát triển kinh tế- xã hội của từng quốc gia, từng vùng trong mỗi quốc gia trong sử dụng tài nguyên và khai thác, tổ chức lãnh thổ. 


Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại với nội dung chủ yếu là cách mạng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, có đặc trưng nổi bật là sự xâm nhập nhanh của tri thức và công nghệ cao vào tất cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế, và quyết định xu hướng hình thành cơ cấu kinh tế mới. Người ta gọi nền kinh tế này bằng những khái niệm khác nhau như nền kinh tế kỹ thuật số (digital economy), kinh tế thông tin (information economy), kinh tế mạng (network economy), kinh tế học hỏi (learning economy), kinh tế dựa vào tri thức (knowledge-based economy)...


Với sự phát triển bùng nổ của các công nghệ mới gắn với các thành tựu khoa học mới, đang diễn ra quá trình cơ cấu lại nền kinh tế thế giới. Cùng với nhiều ngành công nghiệp mới, những ngành dịch vụ liên quan đến tri thức như tài chính, ngân hàng, tư vấn, thương mại điện tử, v.v. phát triển vượt trội làm cho khu vực dịch vụ tăng rất nhanh. Xu thế hình thành nên các ngành kinh tế chủ lực và mũi nhọn hoàn toàn mới đang dần dần tạo ra diện mạo mới cho nền kinh tế thế giới hiện đại.


Một thực tế rất gần với nước ta là các nước trong khu vực nhờ có việc cơ cấu lại nền kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997, mà chủ yếu dựa vào đổi mới công nghệ, đưa trình độ công nghệ của nhiều ngành lên một nấc thang cao hơn, nên đã tạo ra sức cạnh tranh mới hơn hẳn trước đây, thích ứng được với những biến động mới gần đây của thị trường thế giới. 


Xu thế toàn cầu hoá và vấn đề đặt ra


Khuynh hướng toàn cầu hoá vốn được coi là bắt đầu hình thành từ khoảng những năm cuối thế kỷ XX, nay trở thành một trong những xu thế lớn của thời đại. Sự ra đời và phát triển của cách mạng khoa học công nghệ đã mang lại cho con người trên khắp hành tinh những cơ hội trao đổi, truyền bá thông tin, tri thức, văn hoá với nhau. Đồng thời, sự phát triển nhanh như vũ bão của cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghệ đã khiến cho sản xuất và dịch vụ được thúc đẩy mạnh mẽ và quốc tế hoá cao độ. Sự lưu chuyển của các dòng vốn, tự do hoá thương mại, tài trợ thương mại, đầu tư cổ phần dài hạn ở nước ngoài, chuyển giao công nghệ, truyền bá thông tin, tri thức, kỹ năng cũng như sự hợp tác trong giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu khác... đã được toàn cầu hoá và trở thành xu thế chung lớn nhất của thời đại. 


Cùng với xu thế toàn cầu hoá, xu thế khu vực hoá ngày càng phát triển, như sự bổ sung và đồng thời, cũng như một cách ứng phó với xu thế toàn cầu hoá và sự chi phối của các siêu cường: Châu á với Hiệp hội các nước Đông Nam á (ASEAN), Châu Mỹ với Khối mậu dịch tự do NAFTA, Châu Âu với khối liên minh (EU) đang được hoàn thiện và ngày càng bền vững. Toàn cầu hoá, khu vực hoá đã và đang làm thu hẹp không gian, thời gian, mở ra những thị trường mới, công cụ mới, thể chế, quy tắc mới và mang lại những giá trị mới. Như hai mặt của một đồng tiền, toàn cầu hoá và khu vực hoá thường đi đôi với hội nhập quốc tế với cùng hướng tác động, xu thế ảnh hưởng tới phát triển kinh tế của các quốc gia trên hành tinh. 


Toàn cầu hoá mang lại những thách thức đối với sự phát triển bền vững, đòi hỏi các quốc gia phải hội nhập, hợp tác phát triển với nhau trong mọi lĩnh vực, trong đó có vấn đề bảo vệ môi trường. Đối với các nước đang phát triển, hội nhập quốc tế có thể như con dao hai lưỡi, vừa tạo những cơ hội cần thiết cho tăng trưởng kinh tế, nhưng có thể lại là cái bẫy đẩy các nước này rơi vào khủng hoảng. Trong quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới hay khu vực, các nền kinh tế tham gia phải chấp nhận một sân chơi chung, cùng nhau chia sẻ lợi ích, và cũng phải trả giá để thu những lợi ích to lớn hoặc cần thiết hơn. Toàn cầu hoá sự chuyển dịch của dòng vốn một mặt có thể giúp các nước đang phát triển dễ dàng bù đắp những thiếu hụt nguồn lực cả trong và ngoài nước, góp phần phát huy tối đa lợi thế so sánh, là động lực thúc đẩy sức cạnh tranh, tạo cơ hội giúp các nước đang phát triển tận dụng được lợi thế của nước đi sau... Nhưng mặt khác, toàn cầu hoá có thể còn làm các nước đang phát triển phụ thuộc vào bên ngoài, dễ tổn thương... nếu không có những chính sách linh hoạt, được điều chỉnh một cách hợp lý, hài hoà và kịp thời.


Trên lĩnh vực môi trường, xu thế toàn cầu hoá đã đặt ra cho mỗi quốc gia không thể chỉ nghĩ tới việc bảo vệ môi trường là bảo vệ phần khung cảnh của riêng nước mình mà phải có những sự hợp tác, phối hợp cùng bảo vệ môi trường. Sự hợp tác, phối hợp đó phải trên cơ sở pháp lý nhất định, đó là các điều ước, các hiệp định...


Hội nhập tạo cho thị trường xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Tây Nguyên ngày càng được mở rộng hơn về quy mô, phong phú hơn về chủng loại, nhạy cảm hơn về giá cả..., nhưng đồng thời hàng hóa dịch vụ của Tây Nguyên cũng phải đối mặt với nguy cơ cạnh tranh gay gắt hơn, khốc liệt hơn trên thị trường thế giới.


4.2.2. Xu hướng phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Những vấn đề về môi trường


4.1.2.1. Xu hướng phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Trong thế kỷ tới, có thể kể ra đây 10 chuyển hướng cơ bản của xu thế phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên như sau:


(1) Từ sự bùng nổ dân số đến sự ổn định dân số.


(2) Sự chuyển hướng chiến lược phát triển từ những vấn đề sách lược sang chiến lược phù hợp.


(3) Chuyển hướng quản lý kinh tế, từ quản lý đơn nhất sang quản lý đa chủng 


(4) Chuyển hướng sử dụng tài nguyên, từ khai thác tài nguyên môi trường để phát triển sang "thu hồi"môi trường.


(5) Chuyển hướng đồng đều ý thức con người, từ ý thức tổng thể biến dần thành ý thức đồng đều của con người


(6) Chuyển hướng quan niệm về giá trị, từ thuyết vô giá trị thúc đẩy thành thuyết tái chế tài nguyên, tái lọc môi trường.


(7) Chuyển đổi lý luận khoa học, coi trọng việc phân tích các quan hệ giữa con người và tự nhiên, con người và môi trường sống.


(8) Chuyển đổi khoa học kỹ thuật, từ kỹ thuật sử dụng nhiều lao động và tài nguyên làm ô nhiễm môi trường sang dùng kỹ thuật công nghệ cao, không làm ô nhiễm.


(9) Chuyển hướng lấy dự phòng làm chính, từ việc lấy xử lý làm chính sang lấy phòng ngừa là chính.


(10) Chuyển hướng việc tham gia bảo vệ môi trường, từ chỗ chỉ có chuyên gia tham gia sang toàn dân cùng tham gia.


4.2.2.2. Những vấn đề về môi trường toàn cầu cần được chú ý. Nếu như sức ép về dân số đối với sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu về cơ bản có thể lường trước và ở một chừng mực nhất định có thể chủ động trong chính sách đối phó thì vấn đề môi trường- sinh thái bị xuống cấp lại thường đem lại những hậu hoạ khó lường và khả năng khắc phục khó khăn hơn rất nhiều. Những khía cạnh về môi trường sau đây đang trở thành những vấn đề mang tính thời sự không thể không quan tâm:


- Không khí bị ô nhiễm (hệ quả: suy thoái hệ động, thực vật, ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng).


- Lỗ thủng tầng ô zôn ngày càng rộng (bệnh ung thư và sự huỷ diệt các nguồn tài nguyên tự nhiên, nhất là sinh vật biển)


- Hiệu ứng nhà kính và sự nóng lên của trái đất (băng tan, mực nước biển dâng cao, lụt lội, thay đổi khí hậu trái đất)


- Sự mất đi các vùng đầm lầy ven biển (môi trường sinh thái suy giảm, biển lấn, lụt lội tăng).


- Sự mất đi ngày càng nhanh của rừng nhiệt đới (tăng hiệu ứng nhà kính, phá huỷ khả năng làm sạch không khí, huỷ diệt đời sống hoang dã, thúc đẩy quá trình xa mạc hoá, lụt lội).


- Mưa a-xít (giết chết cây cối và các loài sinh vật, huỷ hoại đất và ô nhiễm nguồn nước).


- Tình trạng sa mạc hoá (thảm thực vật mỏng đi, đất nông nghiệp giảm, không khí nóng lên).


- Thiếu nước ngọt (sức khoẻ và cuộc sống con người giảm, năng suất cây trồng giảm, chiến tranh “nước” tăng lên).


- Lượng chất thải công nghiệp (các hoá chất độc hại, phóng xạ, rác công nghiệp) và chất thải đô thị tăng với độ độc hại ngày càng cao, v.v...


- Môi trường dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh dịch hiểm nghèo như SARS, HIV- AIDS... có xu hướng gia tăng mạnh và rất khó kiểm soát trong điều kiện giao lưu kinh tế, văn hóa mở rộng nhanh và quy mô lớn.


Xét dưới góc độ phát triển kinh tế, các hiểm hoạ môi trường đó ít nhất cũng gây tổn hại lớn trên ba bình diện: một là, tăng tổn thất trực tiếp (năng suất mùa màng, khả năng cung ứng các nguồn tài nguyên, chi phí chữa bệnh, v.v....); hai là, tăng các chi phí phòng ngừa (phòng ngừa lũ lụt, hạn hán, ngăn chặn sa mạc hoá, chống biển lấn, v.v...); ba là, làm giảm các nguồn lực dành cho phát triển kinh tế.


Một chính sách phát triển và các giải pháp phát triển trong tình hình mới không thể không tính tơi yếu tố này, nhất là không làm tăng thêm những chi phí cho việc giải quyết vấn đề môi trường trong tương lai và thực hiện được sự phát triển bền vững.


Vấn đề về đa dạng sinh học khu vực ASEAN. Khu vực này có tài nguyên thiên nhiên và môi trường rất độc đáo và đa dạng. Độ che phủ rừng ở ASEAN trên 48%, so với mức trung bình thế giới là dưới 30%. Ba trong số 17 nước giàu đa dạng sinh học nhất thế giới đều nằm trong ASEAN là Inđônêsia, Malaisia, Phillippin. Đe doạ lớn đối với đa dạng sinh học của khu vực là sự mất mát những nơi cư trú, sự khai thác quá mức, ô nhiễm, việc du nhập các giống loài lạ, sa mạc hoá và biến đổi khí hậu. Khu vực này đang có những tổn thương về môi trường. Do tỷ lệ nghèo đói cao, phần lớn cư dân sống dựa chủ yếu vào các nguồn tài nguyên, giá cả và sức mua thấp, những điều kiện thương mại không thuận lợi...đã dẫn đến việc khai thác quá mức các nguồn tài nguyên. Tỷ lệ chặt phá rừng ở ASEAN trong năm 1999-2000 ước tính là 1,04% so với mức trung bình thế giới là 0,23%. Việc suy giảm rừng, sự dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hâu toàn cầu, suy giảm tầng ô zôn. Ngoài ra là các nạn ô nhiễm không khí đô thị, ô nhiễm các nguồn nước ngọt, suy thoái đất và tổn thương đa dạng sinh học. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến những đe doạ ấy có liên quan đến sự gia tăng dân số, các vấn đề phát triển do dân số, áp lực thương mại, sự bất ổn về chính trị, những công cụ khuyến khích thái quá, đặc tính về kinh tế, nghèo đói, năng lực cưỡng chế luật pháp yếu kém, những tiêu chuẩn bảo vệ nghèo nàn và thiếu nhận thức.


Từ những vấn đề đó, ASEAN đã, đang và sẽ cần phải thúc đẩy sự cộng tác, điều phối các thoả thuận đa phương về môi trường nhằm khắc phục những hạn chế về môi trường thông qua các chương trình hợp tác cụ thể.


Là vùng có tài nguyên đa dạng sinh học phong phú, nhạy cảm về môi trường nên Tây Nguyên không thể không chịu tác động trực tiếp của con người trong khai thác và bảo vệ tài nguyên rừng.


4.2.3. Xu hướng về chính trị, văn hóa, xã hội và tác động của nó đến vùng Tây Nguyên 


4.2.3.1. Xu hướng về chính trị, văn hóa, xã hội


Trong những thập kỷ vừa qua, tình hình thế giới, đặc biệt là lĩnh vực chính trị và kinh tế đã có những biến đối hết sức nhanh chóng và không thể lường trước được. Trật tự của thế giới hai cực cũng đã chấm dứt, thay vào trật tự thế giới mới- thế giới đa cực. Các nhà chuyên gia gọi là hệ thống 5 cực (đại siêu cường Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và 4 siêu cường là Nga, Trung Quốc, Nhật Bản và liên minh Châu âu) và mối quan hệ 4 cạnh 3 góc mà trong đó Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ đứng giữa ; các phái đều tranh giành lợi ích và cạnh tranh quyết liệt. 


Mối quan hệ giữa Mỹ, Nhật và Trung Quốc là yếu tố quyết định tới hoà bình, ổn định trong khu vực Châu á- Thái Bình Dương. Quan hệ Mỹ- Nhật chứa đựng nhiều mâu thuẫn trong thương mại; quan hệ Trung- Nhật còn nhiều vấn đề tương đối phức tạp về mâu thuẫn biên giới và không thể phát triển nhanh trong một giai đoạn ngắn được. Quan hệ Trung- Nga ngày càng tốt lên, mặt khác hai nước có chung đường biên tương đối dài và đều có những quan điểm tương đồng về các vấn đề của thế giới, có khả năng phát triển thương mại với nhau tương đối lớn.


Từ những vấn đề trên cho thấy: Tất cả các nước đều tìm kiếm lợi ích theo điều kiện của mình không kể về chính trị, kinh tế hay khoa học vv... Ví dụ, trong những năm vừa qua, tình trạng tranh giành lẫn nhau để nắm lấy công nghệ mới như: Computer, thông tin đường dài, năng lượng thay thế, vũ trụ, đại dương, kể cả việc tranh giành thị trường tiêu thụ hàng hoá vv... giữa các nước siêu cường về kinh tế với nhau đang còn nhiều vấn đề gay cấn. Việc kết hợp giữa cạnh tranh và hợp tác trong các khu vực để bảo vệ lợi ích của nhóm nước và của mỗi quốc gia như: EU, NAFTA, Khu vực thương mại tự do Châu Phi, AFTA, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC, OECD vv... cũng đang được tiến hành khẩn trương.


Mặc dù ở một số khu vực của thế giới chưa có hoà bình, chiến tranh giành dật đất đai, mâu thuẫn sắc tộc và mâu thuẫn về thương mại, kinh tế vẫn còn tiếp diễn. Song, xu thế hợp tác để phát triển ở trong từng khu vực và giữa các khu vực với nhau cũng như hợp tác giữa các nước có cùng một chế độ chính trị với nhau và giữa các nước có chế độ chính trị khác nhau vẫn ngày một phát triển và trở thành xu thế chung khiến các quốc gia không thể tránh được.


4.2.3.2. Vấn đề phát triển kinh tế kết hợp với an ninh, quốc phòng và củng cố hệ thống chính trị từ cơ sở đối với Tây Nguyên 


Các thế lực thù địch sẽ vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ đối với Việt Nam. Chúng sử dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá ta với cường độ cao hơn, quyết liệt hơn. Chúng sẽ tiếp tục nuôi dưỡng và sử dụng tổ chức phản động FULRO làm lực lượng"xung kích để thực hiện mưu đồ của chúng, tập trung"đột phá"vào Tây Nguyên, đồng thời có sự chỉ đạo phôí hợp với các tổ chức phản động khác (Khơ-me Krôm, tổ chức người Việt lưu vong phản động, tổ chức phản động người Mông ở Lào...) và địa bàn khác (Tây Bắc, Tây Nam Bộ, Lào, CPC...)


Tổ chức FULRO ở địa bàn Tây Nguyên vẫn còn ngấm ngầm hoạt động móc nối, sau vụ bạo loạn vào đầu tháng 2-2001 đến nay, mặc dù, chúng ta đã liên tục đấu tranh, ngăn chặn bằng nhiều biện pháp từ xét xử trước pháp luật, đến thuyết phục, giáo dục, vận động những người vi phạm ra đầu thú... nhưng tổ chức phản động FULRO được sự chỉ đạo, hỗ trợ từ bên ngoài vẫn đang còn tiếp tục hoạt động phát triển lực lượng ở nhiều nơi trên địa bàn Tây Nguyên nhằm thực hiện mục tiêu về một “Nhà nước Đê Ga độc lập, tự trị”.


Một bộ phận nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn dễ bị kích động, lừa mị nghe theo bọn phản động FULRO. Thực trạng trên đây là nhân tố thường trực có thể gây mất ổn định chính trị - xã hội ở địa bàn Tây Nguyên. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, nếu chủ quan và thực hiện không tốt các nhiệm vụ giữa phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với quốc phòng an ninh và xây dựng củng cố hệ thống chính trị từ cơ sở thì cũng có thể xảy ra các tình huống phức tạp sau đây:


Một là, bọn FULRO tiếp tục phát triển tổ chức, lôi kéo quần chúng, bằng các thủ đoạn kích động đồng bào biểu tình gây mất ổn định và quốc tế hóa vấn đề Tây Nguyên, bên ngoài tạo cớ can thiệp chống phá ta.


Hai là, kích động, lừa mị đồng bào ta vượt biên sang Cămpuchia (CPC) với từng nhóm nhỏ và khi có điều kiện thì đi với số lượng lớn. Tổ chức Cao ủy Liên Hợp quốc về người tỵ nạn (UNHCR) có cơ sở để lập trại tỵ nạn ở CPC, bọn phản động sẽ tạo cớ để can thiệp. Đưa số vượt biên sang các nước khác để định cư, đồng thời tuyển chọn đào tạo đưa về nước để chống phá ta lâu dài.


Ba là, bọn phản động FULRO nhen nhóm hình thành tổ chức vũ trang để tổ chức khủng bố và kết hợp tổ chức bạo loạn chính trị với hoạt động vũ trang.


Và nếu như vậy thì tình hình chính trị xã hội trong vùng luôn ở trong tình trạng không ổn định, mà đã không ổn định thì không thể phát triển kinh tế- xã hội được một cách vững chắc được. Vì vậy, vấn đề phát triển kinh tế-xã hội kết hợp chặt chẽ với xây dựng tiềm lực quốc phòng-an ninh, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị từ cơ sở là vấn đề lớn cần được quan tâm, đón trước để có các giải pháp đồng bộ cho sự phát triển bền vững vùng này.


4.2.4. Xu hướng phát triển của Tiểu vùng Mê Công mở rộng


Châu á- Thái Bình Dương đang tiến trên con đường phát triển, bước vào thế kỷ XXI một cách vững chắc; là cơ sở cho Khối hợp tác kinh tế của các nước trong khu vực Châu á- Thái Bình Dương (APEC), Hiệp hội các nước Đông Nam á (ASEAN), Khối hợp tác kinh tế trong khu vực tiểu vùng lưu vực sông Mê Công (GMS) vv... 


Trước bối cảnh phát triển mới, Tiểu vùng Mê Công (GMS) mở rộng sẽ phải thực hiện nhiệm vụ phối hợp công tác phát triển lưu vực trên các lĩnh vực sử dụng, quản lý và bảo vệ nguồn nước, tài nguyên có liên quan đến vấn đề nước gồm thuỷ lợi, thuỷ điện, tàu thuyền đi lại, chống lũ lụt, đánh bắt cá, nghỉ ngơi và du lịch... nhằm nâng cao hiệu quả cùng sử dụng cho các quốc gia vào mục đích xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của mỗi nước thành viên. Các nước này, trong đó có Tây Nguyên đang gặp phải những thách thức và nhu cầu hợp tác là nhu cầu tất yếu. Cụ thể các vấn đề như sau:


Những xu thế mang tính toàn cầu và khu vực đặt ra GMS sẽ phải hợp tác kinh tế để giúp các nước thành viên đối phó với áp lực của toàn cầu hoá, với những tập quán kinh doanh mới và cuộc cách mạng công nghệ thông tin. Nó cũng cần giúp các nước thành viên đẩy nhanh quá trình đa dạng hoá, chuyên môn hoá và hiện đại hoá, trở thành những nền kinh tế có năng suất và mức sống cao hơn. Hiện tượng di dân nông thôn/thành thị, cùng với mức tăng trưởng dân số cao liên tục ở một số nước và khả năng luân chuyển ngày càng lớn của lao động, đang đặt ra những thách thức mới cho tiểu vùng này. Môi trường đang bị đe doạ, đất đai và những tài nguyên thiên nhiên khác vốn là nguồn sinh nhai đối với đại đa số người dân bị ảnh hưởng. Dưới đây tổng quan 5 vấn đề thách thức mang tầm chiến lược cần được xem xét để đưa vào khuôn khổ chiến lược về hợp tác kinh tế của tiểu vùng GMS như sau: 


Hợp tác GMS sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi cho thương mại, đầu tư và phát triển của khu vực tư nhân. 


Hợp tác GMS sẽ đẩy nhanh tốc độ hội nhập khu vực. Tốc độ hội nhập khu vực sẽ không chỉ phụ thuộc vào việc các nước GMS có thể thích ứng với AFTA, APEC, WTO và các sáng kiến tự do hoá thương mại đầu tư khác nhanh đến mức nào, mà còn phụ thuộc vào việc những nước này có thể thành lập mạng cơ sở hạ tầng xuyên biên giới và sắp xếp dòng lưu chuyển người và hàng hoá qua biên giới hợp lý và hiệu quả tới mức nào. Chương trình GMS có thể bổ sung “những phương pháp tiếp cận trên cơ sở luật pháp” vốn gắn liền với những sáng kiến này bằng cách tập trung vào các biện pháp thực tế ở cấp địa phương, bao gồm cơ sở hạ tầng giao thông vận tải- viễn thông và những thoả thuận xuyên biên giới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự lưu chuyển người và hàng hoá.


Phát triển nguồn nhân lực. Phát triển kỹ năng và nâng cao trình độ của lực lượng lao động nói chung là mục tiêu vô cùng quan trọng để xoá giảm đói nghèo và biến tiềm năng của GMS thành hiện thực. Các sáng kiến của từng nước sẽ là phương tiện chiếm ưu thế để đạt được những mục tiêu này, thêm vào đó sự hợp tác kinh tế trong tiểu vùng có thể có những đóng góp quan trọng vào các lĩnh vực khác. Mạng lưới giáo dục bậc cao và những cơ quan nghiên cứu cần được củng cố để có thể tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuyển giao nghiên cứu, công nghệ và bí quyết giữa các nước GMS và giúp hình thành những trung tâm chất lượng cao. Để tạo điều kiện cho việc chia sẻ nguồn lao động có kỹ năng, cần có một hệ thống văn bằng và chứng chỉ về các ngành được đào tạo. Những vấn đề y tế chung, như đại dịch HIV/AIDS chẳng hạn, cũng phải được đề cập đến một cách nổi bật trong khuôn khổ chiến lược phát triển nguồn nhân lực.


Bảo vệ môi trường và đảm bảo phát triển công bằng. Để tiểu vùng Mê Công phát triển bền vững, cần phải dự báo một cách đầy đủ những hậu quả môi trường và xã hội của các dự án đầu tư cả quốc doanh lẫn dân doanh, thực hiện các biện pháp bảo vệ, đảm bảo rằng sự cố gắng cao nhất nhằm giảm nhẹ những hiệu ứng không mong muốn. Sự tăng trưởng kinh tế bền vững vì người nghèo đòi hỏi phải có một chiến lược môi trường bao quát, một chiến lược được lồng ghép hoàn toàn vào quá trình phát triển và thu hút được sự tham gia của mọi tầng lớp vào quá trình ra quyết định. Sự tăng trưởng kinh tế bền vững vì người nghèo cũng đòi hỏi rằng lợi ích của những người bị các quyết định đầu tư ảnh hưởng nhiều nhất phải được tôn trọng đầy đủ, và rằng tiền đền bù sẽ vãn hồi những chi phí không thể tránh khỏi.


Huy động các nguồn lực. Tình trạng có khả năng- hoặc thiếu khả năng- tài trợ cho các dự án có tác động tới mức độ hợp tác kinh tế, đặc biệt là những dự án đầu tư cơ sở hạ tầng được thiết kế để liên kết tiểu vùng (hệ thống các hành lang đường bộ và đường sắt Đông-Tây chẳng hạn). Phải có cơ chế để huy động các nguồn lực. Khu vực tư nhân cần tham gia nhiều hơn nữa, thực hiện vai trò của mình trong công tác tài trợ và thu hút nguồn tài trợ này.


Từ những vấn đề nêu trên, việc nghiên cứu phát triển vùng hiện nay không thể "lấy vùng để bàn về vùng", phải mở rộng tầm nghiên cứu, từ góc độ tham gia vào cạnh tranh thị trường và vận dụng lý luận mới về phân công lao động quốc tế, tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng và tạo môi trường đầu tư tốt của vùng, thu hút tài nguyên, công nghệ, nhân tài ngoài vùng, ngoài nước, xây dựng hệ thống vận chuyển kinh tế kết hợp trong với ngoài nước, để xúc tiến phát triển khu vực. Những vấn đề trên đặt ra trong nghiên cứu giải pháp phát triển vùng Tây Nguyên trong thời kỳ tới phải đặc biệt chú ý đến một số điểm sau:


- Ngoài yếu tố về khai thác và sử dụng tổng hợp các tài nguyên thiên nhiên theo hướng phát triển bền vững là điều kiện có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển vùng, đối với Tây Nguyên "1 trong 4 Tây"nói riêng rất cần phải chú ý đầu tư phát triển các vấn đề xã hội, đại đoàn kết dân tộc, các yếu tố "bên ngoài vùng"tác động tới... để có những giải pháp tổng thể, đồng bộ cho phát triển.


- Những giải pháp về cơ chế quản lý và chính sách đối với vùng rất cần một sự cụ thể phù hợp với đặc điểm tự nhiên-kinh tế- xã hội của vùng.


- Các giải pháp được gọi là đồng bộ phải bao gồm các giải pháp phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải pháp về tổ chức lãnh thổ, giải pháp về các lĩnh vực xã hội, giải pháp bảo vệ môi trường, giải pháp giữ gìn an ninh, quốc phòng của vùng...


4.2.5. Quan hệ hợp tác trong tam giác phát triển và hợp tác theo các hành lang


4.2.5.1. Quan hệ hợp tác trong tam giác phát triển giữa 3 nước Việt Nam- Lào- Căm Pu Chia


Việt Nam-Lào-Cămpuchia là ba nước Đông Dương thuộc khu vực Đông-Nam á, thành viên khối ASEAN của có nhiều điểm tương đồng về kinh tế, văn hoá, xã hội, tôn giáo (Phật giáo) v.v. Từ lâu đời ba nước đã có quan hệ về chính trị, kinh tế, văn hóa, Việt Nam đã từng giúp đỡ Lào giải phóng đất nước ra khỏi ách thống trị của thực dân, phong kiến, giúp Cămpuchia giải phóng đất nước thoát khỏi thảm họa diệt chủng trong nước. Việt Nam cũng đã và đang giúp đỡ Lào và Cămpuchia cả về viện trợ và hợp tác kinh tế. 


Với những truyền thống hữu nghị và những thuận lợi sẵn có đó, trong khuôn khổ các Hiệp định về hợp tác giữa 3 nước, dự án Qui hoạch phát triển khu vực biên giới giữa 3 nước Việt Nam-Lào-Cămpuchia (gọi tắt là Tam giác phát triển) đã được quy hoạch và ký kết, đang có những tác động tích cực tới giao lưu kinh tế biên giới của vùng Tây Nguyên. Việc củng cố và tăng cường tình đoàn kết và hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa ba nước trên tinh thần anh em láng giềng hữu nghị, là nhân tố rất quan trọng cho sự ổn định và phát triển ở mỗi nước trong bối cảnh tình hình hiện nay. 


Tam giác phát triển Cămpuchia-Lào-Việt Nam bao gồm lãnh thổ của 10 tỉnh: Mondolkiri, Stung Treng, Rattanakiri (Cămpuchia); Attapư, Saravan và Sekong (Lào); Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk và Đăk Nông (Việt Nam). Khu vực Tam giác phát triển nhìn chung thấp so với mức độ trung bình mỗi nước; dân trí thấp, sản xuất nông nghiệp còn chiếm một tỷ trọng cao và khu vực biên giới phần lớn vẫn là nền sản xuất tự nhiên, tự cung tự cấp. So với các Tam giác phát triển khác, các tỉnh hầu như đều có đường biên giới chung từng đôi một và đã hình thành các cặp cửa khẩu quan trọng, đây là một điều kiện thuận lợi cho hợp tác phát triển giao lưu kinh tế giữa 3 nước. 


Nếu nhìn rộng ra và xa hơn trong mối quan hệ hợp tác "tay tư" giữa Việt Nam - Lào - Căm Pu Chia và Thái Lan, chúng ta thấy từ các nước này xuất hiện hai tam giác có một đáy chung là Lào và Căm Pu Chia và hai cạnh là Việt Nam và Thái Lan. Nếu như một cạnh nào đó (Việt Nam hoặc Thái Lan) thu hút được hai nửa đáy thì nước đó sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong hợp tác phát triển với các nước láng giềng, thậm chí có thể cuốn hút ở cạnh kia của hai tam giác.


Chính vì vậy, 4 tỉnh Tây Nguyên trong tam giác phát triển này phải quan tâm và gia tăng hơn nữa trong hợp tác toàn diện với các tỉnh ở các nước láng giềng và xem đây là giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội vùng, nó không chỉ tạo nên sức mạnh trong hợp tác kinh tế, bảo vệ môi trường mà còn góp phần vào việc giữ gìn an ninh khu vực, nhất là ở vùng biên giới giữa các nước này. 


Trong tình hình mới, với quan điểm coi giao lưu hợp tác kinh tế ba nước qua các cửa khẩu là một bộ phận quan trọng của kinh tế đối ngoại nhằm tiếp tục thực hiện nhất quán và lâu dài các chính sách của Đảng và Nhà nước. Chính sách về kinh tế mở, tạo điều kiện thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tạo ra những điều kiện cho các địa phương tuyến biên giới hai nước phát triển trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của mình. Tạo khuôn khổ pháp lý, chủ trương, chính sách, chấn chỉnh công tác tổ chức, quản lý các vấn đề biên giới, thúc đẩy giao lưu hợp tác kinh tế; tạo thuận lợi cho Lào ra biển qua cảng nước sâu của Việt Nam phục vụ cho xuất khẩu hàng hóa vào thị trường khu vực và thế giới. Xu hướng hợp tác khu vực này sẽ diễn ra trên nhiều lĩnh vực, trong đó tam giác phát triển là cầu nối quan trọng trong quan hệ hợp tác. 


Các lĩnh vực hợp tác chủ yếu là:

- Nghiên cứu điều tra cơ bản, tiến hành quy hoạch phát triển các ngành, các tỉnh trong khu vực biên giới ba nước;


- Hợp tác trong phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng: kết nối mạng lưới giao thông giữa các tỉnh trong vùng, nối vùng với các vùng khác của mỗi nước; phát triển thuỷ điện vừa và nhỏ; xây dựng hệ thống cấp điện thống nhất; sử dụng hiệu quả nguồn nước. Bưu chính viễn thông cơ bản bảo đảm thông tin liên lạc giữa các xã biên giới với trung tâm của từng tỉnh và giao lưu giữa các tỉnh trong khu vực. Trước mắt cần củng cố phát triển mạng thông tin công cộng quốc gia đến từng cặp cửa khẩu, tất cả các cụm xã biên giới, đảm bảo thông tin thông suốt. Chuyển báo chí, thư từ, bưu kiện kịp thời phục vụ phát triển kinh tế- xã hội khu vực. 


- Hợp tác phát triển giáo dục phổ thông và đào tạo lao động kỹ thuật. Ngoài sự hợp tác phát triển của các Bộ ngành trung ương về giáo dục đào tạo, với năng lực cho phép của mình, các tỉnh Tây Nguyên có thể tạo điều kiện giúp đỡ tỉnh bạn tạo ra nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trước hết là phục vụ cho các dự án phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm được chuyển giao công nghệ, đào tạo cán bộ quản lý, công nhân lành nghề công tác trong các cơ sở sản xuất kinh doanh ngay trên địa bàn.


- Hợp tác sản xuất, chế biến và xuất khẩu các mặt hàng nông sản bằng nhiều hình thức như liên doanh, thuê đất sản xuất, hoặc hợp tác chuyển giao công nghệ... Các loại cây trông có thể phát triển với quy mô thương mại là cao su, điều, cà phê, mía và một số loại cây ngắn ngày khác.


- Hợp tác kinh doanh trong nông nghiệp, đặc biệt là chăn nuôi, nghề rừng, bảo vệ môi trường; phát triển thương mại, du lịch.


- Ngoài các lĩnh vực hợp tác kể trên, Việt Nam và Lào đều đã và đang tích cực tham gia các hoạt động hợp tác về du lịch, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng Chương trình GMS 2020, nghiên cứu tiền khả thi hình thành các tuyến cáp quang Thái Lan-Lào-Việt Nam (1,2 và 3), tuyến cáp quang Việt Nam- Campuchia, tuyến cáp quang Thái Lan- Campuchia; hợp tác trong các lĩnh vực giao thông đường thuỷ và đường không...


4.2.5.2. Hợp tác phát triển các hành lang gắn với các tuyến trục giao thông 


Hành lang kinh tế là một tuyến (trục) nối liền về mặt địa lý tự nhiên các vùng lãnh thổ của một hoặc nhiều quốc gia nhằm mục đích liên kết, hỗ trợ lẫn nhau để khai thác có hiệu quả lợi thế so sánh của các khu vực địa – kinh tế nằm trên cùng một dải theo trục giao thông thuận lợi nhất đối với sự lưu thông hành hoá và liên kết kinh tế giữa các vùng  bên trong cũng như các vùng cận kề với hành lang này.


Hành lang kinh tế có hai chức năng sau: Chức năng liên kết kinh tế ngành hoặc "các mối quan hệ giữa các đơn vị kinh tế" để có thể làm cho lợi ích của tăng trưởng kinh tế lan truyền từ ngành này sang ngành khác, từ khu vực này sang khu vực khác. Chức năng liên kết giữa các quốc gia liền kề, giữa các vùng trọng điểm và các vùng khó khăn, giữa đô thị và nông thôn. Hành lang đảm nhiệm vai trò trong việc kích thích sự phát triển vùng và gắn kết với các vùng phát triển trọng điểm. 


Tây Nguyên liền kề với Lào và Căm Pu Chia ở phía Tây và vùng Duyên hải Nam Trung bộ ở phía Đông; Tây Nguyên có quan hệ với các lãnh thổ liền kề này thông qua các tuyên trục hành lang đường 19, đường 24, 25, 26, 27, 28.


Việc phát triển theo hành lang là nhu cầu và tạo điều kiện cho quan hệ, hợp tác và phát triển giữa Tây Nguyên và các nước Lào, Căm Pu Chia;, giữa Tây Nguyên với Duyên hải Nam Trung Bộ:


- Khắc phục những hạn chế trong giao thông, hợp tác quốc tế; khai thác những lợi thế của mỗi lãnh thổ và khắc phục những hạn chế, thúc đẩy nền kinh tế của các lãnh thổ, thông qua hợp tác phát triển. 


- Kích thích sản xuất và xuất khẩu sản phẩm nông lâm nghiệp của Tây Nguyên từ nhiều địa điểm trong nội địa, cả từ miền Trung Việt Nam lẫn từ các nước láng giềng. Quá trình này sẽ kéo theo một sự phát triển nhất định của các ngành công nghiệp chế biến. Hoạt động chế biến được thực hiện ở những nơi có nguyên liệu không những ở ven biển Miền Trung mà ở cả những nơi chịu tác động ảnh hưởng như Tây Nguyên và cả ở các nước GMS; kích thích đa dạng hoá hoạt động sản xuất tại Đông Bắc Thái Lan.


- Hành lang kinh tế sẽ khuyến khích sự phát triển và đa dạng hoá công nghiệp nói chung trong vùng trên cơ sở nâng cấp cảng và cơ sở hạ tầng, kết hợp với các yếu tố khác như nâng cao tay nghề lao động và cải thiện môi trường chính sách/luật pháp vv....


Xu hướng phát triển theo hành lang này đặt ra trong phát triển vùng Tây Nguyên phải chú ý tới các giải pháp hợp tác liên vùng và coi đây là giải pháp không thể thiếu được trong phát triển triển theo xu thế phát triển bền vững.


4.2.6 Vùng Tây Nguyên trong Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội quốc gia 


4.2.6.1. Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội cả nước đến năm 2020 


Chiến lược phát triển kinh tế xã hội cả nước đến năm 2020 có liên quan đến nhiều trong xác định các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên. Văn kiện Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ ra rằng đến năm 2020 xây dựng"nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại"có lực luợng sản xuất phát triển vào loại trung bình trong khu vực, quan hệ sản xuát- phân phối tiến bộ, nhân dân có đời sống ấm nó, tự do, hạnh phúc; thực hiện cho được mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, đưa đất nước từng bước lên Chủ nghĩa xã hội. Trong chiến lược phát triển dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời kỳ 2006-2010 đạt nhịp độ tăng trưởng khoảng 7,5-7,8% và  thời kỳ 2011-2020 là 8%). Cơ cấu kinh tế ngành cả nước có sự chuyển dịch theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ, đến năm 2010 công nghiệp chiếm 41-42%, dịch vụ chiếm 42-45%, nông, lâm, thuỷ sản giảm xuống còn 16-17%. Tỉ lệ lao động nông nghiệp giảm xuống còn khoảng 50%, Lao động qua đào tạo kỹ thuật, ngành nghề khoảng 40%, quĩ sử dụng thời gian lao động đạt 80-85%. Hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên cả nước, giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống dưới 20%. Với những mục tiêu chung của cả nước nêu trên, các tỉnh trong vùng Tây Nguyên cũng đã đề ra những mục tiêu phát triển trong 10-15 năm tới phù hợp với xu thế chung của cả nước nhằm rút ngắn sự chênh lệch trong phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội.


Trong cơ cấu lãnh thổ quốc gia, Tây Nguyên không những có vị trí quan trọng về quốc phòng, về môi trường sinh thái là "mái nhà" của Duyên hải Nam Trung bộ và Đông Nam bộ... mà trong 10 năm qua vị trí kinh tế của Tây Nguyên đối với nền kinh tế cả nước cũng có những đóng góp đáng kể:


Bảng 39. Tỷ trọng một số chỉ tiêu chủ yếu của Tây Nguyên so với cả nước

		Chỉ tiêu

		Đơn vị

		1990

		1995

		2000

		2004



		1. Dân số 

		10P3 Png­êi

		2.691,0

		3.424,0

		4.230

		4.657



		% so với cả nước

		%

		4,0

		4,7

		5,3

		5,6



		2. GDP (giá 94)

		Tỷ đồng

		4.223,8

		6.503,8

		11.579

		13.180



		% so với cả nước

		%

		3,17

		3,34

		4,20

		3,90



		3. GDP/ng­êi (giá hh)

		10P3P đồng

		467,0

		2.285

		3.860

		5.300



		% so với cả nước

		%

		73,8

		71,9

		67,5

		70





Nguồn:Niên giám Thống kê các năm. Xử lý và tính toán của đề tài KC.08.23


Trong tương lai, theo kết quả nghiên cứu của đề tài KX.02.06 - Phát triển vùng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóaTP
PT, dự báo cơ cấu lãnh thổ của các vùng từ nay đến 2020 được thể hiện như biểu dưới đây:


Bảng 40. Cơ cấu lãnh thổ đến 2020 của các vùng


Đơn vị:%


		Cả nước và các vùng

		Năm


2004

		Năm


2005

		Dự báo


2010

		Dự báo


2020

		Thay đổi cơ cấu 2020 so với 2004


(+) tăng (-) giảm



		Cả nước

		100

		100

		100

		100

		



		1- Trung du miền núi phía Bắc

		5,7

		5,4

		4,6

		3,1

		-2,6



		
+ Vị thế của vùng

		(5)

		(5)

		(5)

		(5)

		



		2- Đồng bằng sông Hồng

		23,8

		24,3

		25,4

		26,4

		+2,5



		
+ Vị thế của vùng

		(2)

		(2)

		(2)

		(2)

		



		3- Duyên hải miền Trung

		14,2

		13,9

		14,1

		15.3

		+1,1



		
+ Vị thế của vùng

		(4)

		(4)

		(4)

		(3)

		



		4- Tây Nguyên

		3,7

		3,5

		2,9

		2,0

		-1,7



		
+ Vị thế của vùng

		(6)

		(6)

		(6)

		(6)

		



		5- Đông Nam Bộ

		34,4

		35,4

		38.1

		42,2

		+7,8



		
+ Vị thế của vùng

		(1)

		(1)

		(1)

		(1)

		



		6- Đồng bằng sông Cửu Long

		18,2

		17,7

		14,9

		11,1

		- 4,5



		
+ Vị thế của vùng

		(3)

		(3)

		(3)

		(4)

		





Cơ cấu lãnh thổ đến năm 2020 của các vùng
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Cơ cấu lãnh thổ thay đổi theo chiều hướng các vùng phát triển vẫn chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Các vùng kinh tế lớn vẫn tập trung vào ĐNB, thời gian từ 2003 đến 2020 tăng +7,8 điểm phần trăm, vùng ĐBSH tăng +2,5 điểm phần trăm, DHMT tăng +1,1 điểm phần trăm, còn lại các vùng TDMN, Tây Nguyên và ĐBCL đều giảm, riêng vùng Tây Nguyên giảm 1,7 điểm %.


Trong cơ cấu lãnh thổ quốc gia, phương hướng phát triển vùng Tây Nguyên tập trung vào giải quyết đẩy mạnh tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Xoá đói giảm nghèo, nâng cao hưởng thụ văn hoá-xã hội; cải thiện cơ bản đời sống nhân dân của khu vực nhằm xây dựng vùng phát triển về kinh tế, ổn định về xã hội, củng cố về quốc phòng và an ninh biên giới, lành mạnh về môi trường, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị về phát triển và bảo vệ vùng biên giới.

4.2.6.2. Các điều kiện kinh tế đối ngoại


Nước ta thực hiện cam kết khu vực mậu dịch tự do (AFTA) của ASEAN vào năm 2006, tham gia vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO) vào cuối năm 2005. Mục tiêu của AFTA là dỡ bỏ thuế quan và hàng rào phi thuế quan tạo môi trường thông thoáng hơn cho hoạt động thương mại, dịch vụ và đầu tư, bảo đảm chính sách bình đẳng đối với mọi thành phần kinh tế, cạnh tranh công bằng.


Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, khi các cam kết về khu vực mậu dịch tự do ASEAN(AFTA) có hiệu lực, tức là khi hàng rào thuế quan và phi thuế quan hoặc bị dỡ bỏ hoặc còn rất mờ nhạt, thì sự cạnh tranh trong từng sản phẩm sẽ rất gay gắt cả trong tiêu dùng nội bộ và trong xuất khẩu, sự phân biệt thị trường trong nước và ngoài nước không còn nhiều ý nghĩa. Điều đó đòi hỏi vùng Tây Nguyên phải có những giải pháp tạo ra bước đột phá nhằm nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất trong các ngành, lĩnh vực và vùng lãnh thổ, nâng cao năng lực cạnh tranh trong từng sản phẩm trên cả thị trường trong nước và thị trường bên ngoài. Đối với vùng Tây Nguyên, để đảm bảo bản sắc vùng, phải có sự phân công để hình thành một cơ cấu ngành trên vùng phù hợp khả năng riêng có của mỗi tỉnh, tạo ra chuyên môn hoá ngành trên vùng.


Trong thời gian tới vùng Tây Nguyên cần xác định những sản phẩm hàng hóa có thế mạnh, có khả năng cạnh tranh cao, đầu tư nâng cao chất lượng, nâng sức cạnh tranh nhằm đáp ứng và chiếm lĩnh thị trường một cách ổn định. Tăng cường công tác tiếp thị, triển lãm, quảng cáo các mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu của vùng. Tiếp xúc, tìm hiểu những yêu cầu về chủng loại, về số lượng, chất lượng, giá cả các mặt hàng xuất khẩu để phát triển phù hợp, bền vững. Nhóm hàng thứ nhất có lơi thế như: cà phê, cao su, hạt điều, tiêu  đang là mặt hàng xuất khẩu có ưu thế của vùng Tây Nguyên. Dự kiến trong tương lai các mặt hàng này tiếp tục giữ vững được vị trí trên trường quốc tế.


4.2.6.3. Vốn đầu tư


Theo tính toán và dự báo của các chuyên gia, đối với nước ta, nếu môi trường đầu tư ngày càng được hoàn thiện, khả năng thu hút đầu tư từ các nước EU sẽ có nhiều triển vọng. Những tính toán ban đầu cho thấy nước ta có thể thu hút được trong giai đoạn 2006-2010 khoảng 24-26 tỷ USD và thời kỳ 2011-2020 khoảng 50-52 tỷ USD (trong đó tập trung vào ba vùng kinh tế trọng điểm có thể chiếm khoảng 81- 87% tổng vốn FDI). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2006-2010 là 117-118 tỷ USD và 2011-2020 khoảng 200- 250 tỷ USD, trong đó, ba vùng kinh tế trọng điểm chiếm 61-64%. 


Bên cạnh các nguồn vốn trong nước, nguồn vốn ODA đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội và điều chỉnh cơ cấu kinh tế của các vùng trong cả nước. Chính phủ đang cố gắng tìm mọi cách để thu hút được nhiều nguồn vốn ODA vào các vùng sâu, vùng xa, vùng gặp nhiều khó khăn, trong đó có vùng Tây Nguyên, cụ thể là Chính phủ vừa thông qua Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo. Với Chiến lược này, sẽ dành ưu tiên cao đầu tư cho mục tiêu xoá đói giảm nghèo ở các vùng sâu, vùng xa trong thời gian tới theo hướng tập trung vào phát triển hạ tầng cơ sở (điện, đường, thuỷ lợi, khuyến nông...) và hạ tầng xã hội (y tế, giáo dục, văn hoá...). 


Trong tương lai, định hướng nguồn vốn ODA vào Tây Nguyên sẽ tập trung vào một số ngành ưu tiên trên địa bàn như nông nghiệp và phát triển nông thôn. Hướng các ngành sản xuất nông nghiệp theo hướng đa dạng hoá gắn với mục tiêu xoá đói giảm nghèo, hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế (nâng cấp và xây mới các công trình giao thông nông thôn). Phát triển hệ thống cấp nước sinh hoạt gắn với vấn đề môi trường cho nhân dân vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Xây dựng và mở rộng điện lưới về khu vực nông thôn. Xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội phục đời sống của tất cả các cộng đồng dân tộc vùng Tây Nguyên. (cải tạo, nâng cấp và tăng cường trang thiết bị y tế cho các bệnh viện tỉnh, thành phố, phát triển hệ thống y tế tuyến xã, huyện, đầu tư, xây dựng kiên cố các trường phổ thông cơ sở, phổ thông trung học đến từng cụm xã...). 


4.3. Quan điểm phát triển vùng Tây Nguyên


4.3.1. Quan điểm đặt vùng Tây Nguyên trong tổng thể phát triển kinh tế- xã hội chung của cả nước


Quan điểm này nhấn mạnh tới vị trí, vai trò chiến lược cực kỳ quan trọng của vùng Tây Nguyên trong cơ cấu lãnh thổ quốc gia về kinh tế, về xã hội, về an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường. Phát triển vùng Tây Nguyên phải nghĩ tới sự kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo đảm ổn định chính trị xã hội và đoàn kết dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, đảm bảo sự bền vững về sinh thái, kinh tế kỹ thuật và xã hội, trong đó sinh thái bền vững là tiền đề, kinh tế bền vững là cơ sở và xã hội bền vững là mục đích. 


4.3.2. Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý để khai thác có hiệu quả các tài nguyên cho phát triển 


Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý của vùng chính là tạo ra những đặc thù của vùng, đảm bảo cho vùng có chức năng nhất định trong cơ cấu lãnh thổ quốc gia. Kinh nghiệm của các nước phát triển ở Đông á như Hàn Quốc, Nhật Bản với định hướng “mỗi vùng một đặc sản” và ngay như ở Trung Quốc cho thấy, bước vào thế kỷ 21, thế kỷ hội nhập kinh tế quốc tế thì mỗi vùng muốn tồn tại, phải tạo ra những đặc thù trong phân công lao động quốc tế, giữ được bản sắc văn hóa, dân tộc của mình. Đối với vùng Tây Nguyên, để đảm bảo bản  sắc vùng, phải có sự phân công để hình thành một cơ cấu ngành trên các vùng phù hợp khả năng riêng có của mỗi vùng, tạo ra chuyên môn hoá ngành trên vùng.


4.3.3. Phát triển có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng


Vùng Tây Nguyên nước ta là vùng chậm phát triển, để rút ngắn khoảng cách chênh lệch so với các vùng khác trong điều kiện khả năng và nguồn lực còn hạn chế thì bài toán phát triển kinh tế Tây Nguyên không thể sử dụng mô hình trải bằng toàn diện, dàn hàng ngang tiến bước. Chiến lược phát triển Tây Nguyên chính là tạo ra sự phát triển có trọng tâm, trọng điểm; lấy các đô thị, các hành lang kinh tế, các vùng tập trung, các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu là những trọng điểm. Xây dựng các mạng giao thông, phát triển các đô thị và biến nó thành các khu khai thác trọng điểm, biến nó thành trung tâm kinh tế và nguồn tăng trưởng kinh tế chủ yếu của vùng. Hình thành vành đai biên giới và biến nó thành cầu nối nối liền thị trường vùng Tây Nguyên với dải biên giới của các nước bạn và vùng ven biển Duyên hải Nam Trung bộ của đất nước.  


4.3.4. Phát triển nguồn nhân lực 


Phát triển kinh tế xã hội của một vùng hay một quốc gia xét cho cùng yếu tố quan trọng nhất đó là con người, con người có tri thức, có năng lực, có kỹ thuật. Để phát triển nguồn nhân lực các tỉnh Tây Nguyên đồng thời phải thực hiện nhiều chính sách giải pháp bằng việc phát triển hệ thống các trường nghề đào tạo lao động có trình độ từ sơ cấp, trung cấp đến cao đẳng; phát triển khu công nghiệp công nghệ cao, phát triển hệ thống trường cao đẳng và đại học; chính sách khuyến khích học tại chỗ và chính sách thu hút con em các dân tộc ở Tây Nguyên đi học ở ngoài vùng trở lại Tây Nguyên, chính sách thu hút nhân tài từ các vùng khác đến Tây Nguyên phải được đặc biệt chú trọng đầu tư xây dựng. Có nguồn nhân lực chất lượng cao, có nguồn tài nguyên phong phú, có vùng đất đai trù phú cộng với chính sách mở cửa, thông thoáng Tây Nguyên sẽ có vốn để đầu tư phát triển.


4.3.5. Phát triển kinh tế - xã hội gắn chặt với bảo vệ môi trường và quốc phòng- an ninh 


Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh vẫn luôn là vấn đề thời sự và đây là sự bảo đảm duy nhất để Tây Nguyên cũng cả nước tiến lên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng là nền tảng là tiền đề để bảo vệ, nhưng xây dựng mà thiếu bảo vệ thì thành quả không thể bền vững.


Sự kết hợp chặt chẽ kinh tế và an ninh quốc phòng là điều kiện để tập trung nguồn lực đặc biệt là vốn, lao động và công nghệ cho việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, ổn định của cả kinh tế và quốc phòng.Và để tạo được hiệu quả cao, quan điểm này phải được kết hợp ngay từ ban đầu trong việc bố trí không gian của quy hoạch phát triển các ngành kinh tế trước hết là xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông, thông tin liên lạc, công nghiệp.


Thường xuyên đề cao cảnh giác, chủ động ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch từ khi còn mới manh nha ở cơ sở, đặc biệt là thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để lừa mị, kích động chia rẽ dân tộc. 


Tiếp tục thực hiện chủ trương phân bố lại lao động và dân cư nội vùng là chính, có kế hoạch chặt chẽ chuyển lao động có kỹ thuật từ nơi khác đến, nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế và an ninh - quốc phòng, nhất là ở tuyến hành lang biên giới.


Phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển có hiệu quả, bền vững. Hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên phải xét trên lợi ích toàn cục của cả nước, vì sự phát triển và ổn định của Tây Nguyên tạo ra thế ổn định chung cho phát triển quốc gia.


4.3.6. Phát triển kinh tế đi liền với xây dựng và củng cố và nâng cao hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở


Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch thống nhất trên vùng, cần phân cấp mạnh và toàn diện giữa các cấp trong hệ thống hành chính Nhà nước, gắn trách nhiệm với quyền hạn, nghĩa vụ với quyền lợi. Tăng cường phối hợp hoạch đinh, điều hành cơ chế, chính sách và chương trình giữa các ngành, các cấp Trung ương đến địa phương và các cơ sở sản xuất kinh doanh; hướng mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế.


Kiên quyết khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân. Xây dựng củng cố chính quyền từ cơ sở phải thực sự gắn bó với dân, thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo của Đảng và Nhà nước; xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc trên từng địa bàn, xem đây là nền tảng chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng trên toàn vùng. Phát triển trước mắt không gây khó khăn mà tạo thuận lợi cho lâu dài, tăng cường sự đoàn kết nhất trí, ổn định trên toàn địa bàn.


4.4. Mục tiêu phát triển vùng Tây Nguyên


Trong 10 năm tới, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên là  phải tạo ra sự chuyển biến lớn để tạo thế phát triển ổn định và có hiệu quả cao, có nhiều mặt đạt mức trung bình của cả nước, nhất là về điều kiện kết cấu hạ tầng, phát triển các dịch vụ văn hoá, phát thanh và truyền hình.


- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2010 gấp 2,2 lần so với năm 2000, tăng bình quân khoảng 8%/năm, trong đó công nghiệp tăng bình quân 11-12,5%/năm; nông lâm nghiệp tăng 4-5%/năm; dịch vụ tăng 7-8%/năm). GDP bình quân đầu người năm 2010 gấp 2,2 lần so với năm 2000. Năm 2020, GDP gấp 2 lần so với năm 2010.


- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng đa dạng, chuyên môn hoá, hiệu quả và có sức cạnh tranh. Năm 2010, tỷ trọng của ngành công nghiệp-xây dựng trong GDP đạt khoảng 29%, dịch vụ khoảng 36% và của khu vực nông lâm ngư nghiệp khoảng 35%. Năm 2020, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng khoảng 32-33%, dịch vụ 38-39%, nông lâm nghiệp khoảng 30-31%.


- Vào năm 2010 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của vùng Tây Nguyên còn khoảng 2,2 %/năm với quy mô dân số là 5,5 triệu người và ổn định mức này vào năm 2020. 


- Năm 2010 bảo đảm 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã, có điểm bưu điện-văn hoá; 100% số hộ được dùng điện, nước sạch, nghe đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam và xem truyền hình; 35% lao động đang làm việc, khoảng 33% thanh niên dân tộc trong độ tuổi lao động được qua đào tạo; 100% số người trong độ tuổi lao động được phổ cập cấp II giáo dục phổ thông. Nâng tỷ lệ học sinh nội trú từ 2,5% hiện nay lên 5% trong tổng số học sinh người dân tộc. Mỗi huyện có ít nhất 1 cơ sở nội trú. Tăng cường cơ sở vật chất cho các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú để đạt chuẩn quốc gia.


- Năm 2010 hoàn thành phổ cập trung học cơ sở cho học sinh trong độ tuổi đi học trên toàn vùng; 100% số học sinh được học ngoại ngữ, tin học và học nghề; đối với cấp phổ thông trung học chú trọng hướng nghiệp, đào tạo nghề; 100% cán bộ xã được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo để dần dần từng bộ phận tiếp cận với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Tất cả các huyện, thị, thành phố trong vùng đều có ít nhất 1 trung tâm dạy nghề tổng hợp..


- Bảo đảm cho nhân dân các dân tộc được hưởng thụ các dịch vụ y tế có chất lượng ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh thông thường. Năm 2010 phấn đấu khoảng 60% số xã có bác sỹ; 100% trạm y tế xã có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi; mỗi trạm y tế có từ 3-5 cán bộ y tế và toàn vùng có 5-6 bác sỹ trên 1 vạn dân; đến năm 2015, tỷ lệ này đạt mức bình quân cả nước.


- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá thông tin miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Bản đồ 5. Sơ đồ định hướng phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên

Chương V


các nhóm giải pháp tổng thể phát triển


của vùng Tây Nguyên trong tình hình mới 


5.1. Nhóm giải pháp tổng thể về chuyển dịch cơ cấu kinh tế


Xây dựng phát triển vùng mạnh về kinh tế, tức là tạo ra sự phát triển chuyên môn hoá theo thế mạnh nổi trội, trên cơ sở chính sách khuyến khích, hỗ trợ của Chính phủ. 

Để tạo ra bản sắc của riêng mình, đối với vùng Tây Nguyên, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng mạnh sang phát triển công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến các sản phẩm tại chỗ như chế biến cà phê, cao su, hạt điều, tiêu, bông, chế biến các sản phẩm từ rừng, đặc biệt là gỗ; công nghiệp năng lượng (thuỷ điện), công nghiệp vật liệu xây dựng. Tây Nguyên cần hạn chế xuất sản phẩm thô ra khỏi vùng, vì làm như vậy giá rất rẻ, kết cấu hạ tầng chậm phát triển và thiếu cơ hội phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tây Nguyên cũng là vùng phát triển du lịch lý tưởng đặc biệt là du lịch sinh thái nếu kết cấu hạ tầng tốt, đi lại thuận lợi. Chú trọng đến khai thác hợp lý các tài nguyên khoáng sản trong lòng đất để phát triển công nghiệp nặng. Cơ cấu theo ngành, theo lãnh thổ ở Tây Nguyên được hình thành một cách đa dạng hướng vào thế mạnh của vùng với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế với bước đi thích hợp là nhiệm vụ cấp bách của các tỉnh Tây Nguyên để rút ngắn khoảng cách về sự phát triển so với bình quân chung của cả nước.


5.1.1. Chuyển dịch cơ cấu ngành và thành phần kinh tế 


Theo những dự báo của các cơ quan chức năng thì từ mục tiêu phát triển của cả nước về tăng trưởng GDP của cả nước bình quân là 7,5- 8,0%/năm. Với hai khả năng trên của cả nước thì tăng trưởng của vùng Tây Nguyên có hai khả năng sau:


Khả năng 1- Tương ứng với khả năng 1 của cả nước là tăng trưởng 7,5%. Với khả năng này GDP/người của cả nước ước khoảng 16,8 triệu đồng vào năm 2010 và 38,2 triệu đồng vào năm 2020 thì tăng trưởng của vùng khoảng 7,8% % thời kỳ 2006-2010, 7% thời kỳ 2011-2020. Khả năng này chủ yếu trên cơ sở phát huy hết tiềm năng đã có, tập trung phát triển nông, lâm, ngư nghiệp, kinh tế cửa khẩu. Giải quyết các vẫn đề xã hội ở mức độ như hiện nay, chưa tạo được sự nhảy vọt lớn so với các vùng khác.


Khả năng 2- Tương ứng với khả năng 2 của cả nước là tăng trưởng 8,0%. Với khả năng này GDP/người của cả nước ước khoảng 16,5 triệu đồng vào năm 2010 và 39,6 triệu đồng vào năm 2020. Theo phương án này, tăng trưởng của vùng khoảng 8% thời kỳ 2006-2010, 7,5% thời kỳ 2011-2020. GDP/người của vùng khoảng 12 triệu đồng vào năm 2010 và 35 triệu đồng vào năm 2020 và khoảng 85% mức bình quân cả nước. 


Với khả năng tăng trưởng chung của nền kinh tế cả nước, vùng Tây Nguyên sẽ có những phuơng án tăng trưởng phù hợp với nền kinh tế của vùng trong từng giai đoạn phát triển.


Bảng 41. Mục tiêu tăng trưởng đến 2020 (%)


		

		Vùng


Tây Nguyên

		Trong đó



		

		

		Nông, lâm, ngư nghiệp

		CN và XD

		Dịch vụ



		Tốc độ tăng trưởng bình quân/năm (2006-2010) là 7,5%/năm

		GDP năm 2010 gấp 2,2 lần năm 2000

		4,0 - 5,0%

		11,0- 12,5%

		7- 8%



		Cơ cấu GDP năm 2010

		100

		34- 35%

		31- 32%

		35-36%



		Tỷ trọng lao động năm 2010

		100

		Khoảng 


60- 65%

		14- 16%

		20- 24%



		Tốc độ tăng trưởng bình quân/năm (2011-2020) là 8% 

		GDP năm 2020 gấp 2 lần năm 2010

		4,5- 4%

		11-12%

		8,5-10%



		Cơ cấu  GDP năm 2020

		100

		30-31%

		32-33%

		38-39%



		Tỷ trọng lao động năm 2020

		100

		Khoảng


 50-55%

		18- 20%

		25- 32%





Nguồn: Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2010. Xử lý của Ban chủ nhiệm đề tài KC.08.23


Từ những khả năng phát triển theo các dự báo trên, đề tài đã xác định các khả năng chuyển dịch cơ cấu để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng.


5.1.2.  Cơ cấu kinh tế ngành


+ Tuy nông nghiệp tiếp tục có sự tăng trưởng và phát triển mới về chất, nhưng tỷ lệ tương đối trong trong cơ cấu GDP sẽ tiếp tục giảm xuống; tương ứng là khu vực phi nông nghiệp tăng lên. 


Bảng 42.  Dự báo chuyển dịch cơ cấu giữa  nông nghiệp và phi nông nghiệp


		

		2000

		2003

		2005

		2010

		2020

		Mức thay đổi


bq/n¨m (01-2020)



		Phương án tăng trưởng bằng mức trung bình cả nước khoảng 7,5%/năm



		Cơ cấu

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		



		+ Nông nghiệp

		59,7

		52,1

		44,5

		35,0

		31,0

		-28,7



		+ Phi nông nghiệp

		40,3

		37,9

		55,5

		65,0

		69,0

		+28,7



		Phương án tăng trưởng cao hơn mức trung bình cả nước khoảng 8%/năm



		Cơ cấu

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		



		+ Nông nghiệp

		59,7

		52,1

		44,5

		34,0

		30

		-29,7



		+ Phi nông nghiệp

		40,3

		37,9

		55,5

		66,0

		70,0

		+29,7





Nguồn: Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2010. Xử lý và tính toán năm 2020 của Ban chủ nhiệm đề tài KC.08.23


Dự báo chuyển dịch cơ cấu giữa nông nghiệp


và phi nông nghiệp theo phương án tăng trưởng 7,5%/năm
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Dự báo chuyển dịch cơ cấu giữa nông nghiệp


và phi nông nghiệp theo phương án tăng trưởng 8,0%/năm
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+ Quan hệ tỷ lệ giữa khu vực sản xuất và khu vực dịch vụ được điều chỉnh một cách hợp lý hơn theo hướng gia tăng khu vực dịch vụ từ mức 31,9% GDP năm 2003 lên 49% năm 2020.


Bảng 43. Dự báo chuyển dịch cơ cấu giữa khu vực sản xuất vật chất và dịch vụ


		

		2000

		2003

		2005

		2010

		2020

		Mức thay đổi bq/năm


(2001- 2020)



		Phương án tăng trưởng bằng mức trung bình cả nước  khoảng 7,5%/năm



		Cơ cấu

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		



		+ Sản xuất 

		72,5

		68,1

		67,9

		65,0

		63,0

		-9.5



		+ Dịch vụ

		27,5

		31,9

		32,3

		35,0

		37,0

		+9,5



		Phương án tăng trưởng cao hơn mức trung bình cả nước khoảng 8%/năm



		Cơ cấu

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		



		+ Sản xuất 

		72,5

		68,1

		68,9

		65,0

		62,0

		-10,5



		+ Dịch vụ

		27,5

		31,9

		31,1

		35,0

		38,0

		+ 10,5





Nguồn: Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2010. Xử lý và tính toán năm 2020 của Ban chủ nhiệm đề tài KC.08.23


Dự báo chuyển dịch cơ cấu giữa khu vực sản xuất vật chất


và khu vực dịch vụ theo phương án tăng trưởng 7,5%/năm
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Dự báo chuyển dịch cơ cấu giữa khu vực sản xuất vật chất


và khu vực dịch vụ theo phương án tăng trưởng 8,0%/năm
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Tương ứng với chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, phân công lao động xã hội sẽ có bước thay đổi quan trọng. Với xuất phát điểm của nền kinh tế tỉnh là có dung lượng lao động nông nghiệp lớn nên đến năm 2020, cơ cấu sử dụng lao động ở tỉnh sẽ có sự chuyển dịch theo hướng tăng lao động dịch vụ và công nghiệp.



Bảng 44. Dự báo chuyển dịch cơ cấu giữa các ngành kinh tế


		

		2000

		2003

		2005

		2010

		2020

		Mức thay đổi bq/năm (2001-2020)



		Phương án tăng trưởng bằng mức trung bình cả nước khoảng 7,5%/năm



		Cơ cấu

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		



		+ Nông nghiệp

		59,7

		52,1

		44,5

		35,0

		31,0

		-28,7



		+ C/ nghiÖp-XD

		12,8

		16

		23,2

		30,0

		32,0

		+19,2



		+ Dịch vụ

		27,5

		31,9

		32,3

		35,0

		37,0

		+9,5



		Phương án tăng trưởng cao hơn mức trung bình cả nước khoảng 8%/năm



		Cơ cấu

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0

		



		+ Nông nghiệp

		59,7

		52,1

		44,5

		34,0

		30,0

		-29,7



		+ C/nghiªp-XD

		12,8

		16

		24,4

		31,0

		32,0

		+19,8



		+ Dịch vụ

		27,5

		31,9

		31,1

		35,0

		38,0

		+10,5





Nguồn: Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2010. Xử lý và tính toán năm 2020 của Ban chủ nhiệm đề tài KC.08.23


Dự báo chuyển dịch cơ cấu giữa các ngành kinh tế


theo phương án tăng trưởng 7,5%/năm
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Dự báo chuyển dịch cơ cấu giữa các ngành kinh tế


theo phương án tăng trưởng 8,0%/năm




[image: image7.emf]34


30


31


32


35


38


0%


20%


40%


60%


80%


100%


2010 2020


Nông nghiệp Công nghiệp - Xây dựng Dịch vụ




5.1.3. Cơ cấu thành phần kinh tế


Trong lĩnh vực nông nghiệp, kinh tế hộ dân doanh vẫn là chủ yếu; kinh tế hợp tác được xây dựng phát triển để làm chức năng dịch vụ đầu vào và ra, tư vấn, chuyển giao công nghệ cho các hộ nông dân và một số các dịch vụ khác. Với hướng phát triển như vậy, kinh tế hợp tác có thể tăng lên 10% còn hộ dân doanh là 90%, trong đó kinh tế trang trại chiếm 6- 8%.


Trong công nghiệp và dịch vụ, nhà nước trực tiếp định hướng và chi phối sự phát triển các ngành như điện, nước, bưu chính, viễn thông, xây dựng kết cấu hạ tầng và các cơ sở phúc lợi khác, an ninh, quốc phòng. Sự chuyển dịch các hình thức sở hữu trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ cho đến năm 2020 theo xu thế tỉ lệ loại hình thuần tuý nhà nước giảm xuống từ 2/3 hiện nay xuống còn 1/2, còn lại các hình thức kinh tế khác chiếm 1/2 hoặc nhiều hơn.


Bảng 45. Dự báo cơ cấu thành phần kinh tế  


		Chỉ tiêu

		Đơn vị

		2003

		2005

		2010

		2020



		Tổng số

		%

		100,0

		100,0

		100,0

		100,0



		1. Kinh tế Nhà nước

		%

		25,0

		22,0

		20,0

		18,0



		2. Khu vực kinh tế dân doanh

		%

		71,5

		74,8

		76,2

		77,8



		3. Khu vực kinh tế


    có vốn đầu tư nước ngoài

		%

		3,5

		3,2

		3,8

		4,2





Nguồn: Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2010. Xử lý và tính toán năm 2020 của Ban chủ nhiệm đề tài KC.08.23


Dự báo cơ cấu thành phần kinh tế
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5.1.4. Cơ cấu kinh tế lãnh thổ 


Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ của các tỉnh trong vùng được chuyển dịch theo hướng phù hợp, rút ngắn dần khoảng cách chênh lệch giữa các tỉnh trong vùng. Tập trung vào  phát triển có trọng điểm, tạo ra các lãnh thổ động lực, các trung tâm phát triển đủ mạnh để góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung của vùng và của cả nước. Đồng thời, nhà nước hỗ trợ đúng mức từ ngân sách và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của chương trình quốc gia phát triển kinh tế- xã hội ở các vùng khó khăn, vùng miền núi dân tộc nhằm từng bước xoá đói, giảm nghèo, nâng dần trình độ dân trí để thoát khỏi đói nghèo.


Bảng 46. Dự báo cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ, tính theo GDP, giá hhành


		Chỉ tiêu

		Đơn vị

		2000

		2004

		2005

		2010

		2020



		Toàn vùng

		%

		100

		100

		100

		100

		100



		1. Tỉnh Kon Tum

		%

		7,1

		7,3

		7,4

		7,5

		8,0



		2. Tỉnh Gia Lai

		%

		17,8

		18,1

		18,5

		19

		19,0



		3. Tỉnh §¾k L¾k

		%

		33,6

		33,7

		33,0

		32

		31



		4. Tỉnh Đắk Nông

		%

		13,0

		13,3

		12,0

		13

		14



		5. Tỉnh Lâm Đồng

		%

		28,5

		28,4

		29,1

		28,5

		28





Nguồn: Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2010. Xử lý và tính toán năm 2020 của Ban chủ nhiệm đề tài KC.08.23


5.2. Chính sách và giải pháp phát triển nông nghiệp


Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội tới năm 2010 của cả nước nhấn mạnh, vùng Tây Nguyên trong những năm tới phát triển nông nghiệp cần được tập trung theo hướng: "Phát triển với tốc độ nhanh theo hướng thâm canh cây công nghiệp xuất khẩu (cà phê, chè, cao su, điều, tiêu,...) và các loại cây công nghiệp khác như bông, dâu tằm, cây dược liệu, cây ăn quả, rừng nguyên liệu giấy, và các loại cây đặc sản... Gắn việc trồng rừng mới, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả với việc khôi phục và bảo vệ, chăm sóc rừng, giữ vững môi trường sinh thái và tăng nhanh  độ che phủ của rừng. Mở rộng diện tích và thâm canh cây ngô, phát triển các loại cây công nghiệp ngắn ngày, hạn chế tiến tới chấm dứt việc phá rừng làm nương rẫy. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển kinh tế trang trại,..".


5.2.1. Những luận cứ khoa học và các giải pháp cụ thể thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và nông thôn ở vùng Tây Nguyên 


a) CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của CNH, HĐH đất nước. Phát triển công nghiệp, dịch vụ phải gắn bó chặt chẽ, hỗ trợ đắc lực và phục vụ có hiệu quả cho CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn vùng Tây Nguyên.


b) Chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hư​ớng sản xuất hàng hoá nông sản có chất lư​ợng và hiệu quả, gắn sản xuất với thị tr​ường trong n​ước và thị trư​ờng quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên (đất đai, lao động và nguồn vốn), nâng cao thu nhập trên một đơn vị canh tác, cải thiện đời sống của nông dân.


Bản đồ 6. Sơ đồ định hướng phân bố nông lâm nghiệp vùng Tây Nguyên

c) Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn, dựa vào nội lực là chính, đồng thời tranh thủ tối đa nguồn lực từ bên ngoài, phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế, kết hợp chặt chẽ các vấn đề kinh tế và xã hội nhằm giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và văn hoá của người dân nông thôn, nhất là đồng bào các dân tộc. Đây là giải pháp quyết định để xóa đói, giảm nghèo và phấn đấu làm giàu trên diện rộng, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội- môi trường bền vững vùng Tây Nguyên. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, tăng giá trị thu về trên một đơn vị diện tích. con giống, giảm chi phí sản xuất. 


Trong quá trình chuyển đổi, nhà nước cần tập trung hỗ trợ nông dân 3 khâu quan trọng nhất là: giống, kỹ thuật và đầu ra sản phẩm. Đẩy nhanh việc thực hiện các dự án sản xuất giống cây trồng, giống con với nhiều chủng loại, đồng thời tăng cường khuyến cáo để người dân lựa chọn giống, cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất, thổ nhưỡng, khả năng đầu tư và trình độ canh tác của minh. Chú trọng công tác khuyến nông, khuyến lâm theo các mô hình. Tạo mối liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà: nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà quản lý.


d) Việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp và nông thôn phải nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả của nền nông nghiệp hàng hoá, tr​ước hết là phải đảm bảo hai yếu tố cơ bản sau đây:


Một là:Nâng cao giá trị sản xuất trên 1 ha đất


Hai là: Tăng thu nhập cho nông dân, có nghĩa là giá trị làm ra trên một ha phải lớn, phải có lời thoả đáng, từ đó nâng cao thu nhập cho người nông dân. 


Ba là: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phải xác định chuyển dịch đồng bộ theo cả 3 h​ướng sau:


· Điều chỉnh ngành sản xuất nông nghiệp,


· Điều chỉnh sản phẩm của từng ngành hàng nông nghiệp, 


· Điều chỉnh lại quy mô hàng hoá của sản phẩm nông nghiệp.


Để chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng Tây Nguyên, trên mỗi địa phương cần phải có định h​ướng chuyển dịch về cả 3 mặt đó. Bài toán điều chỉnh cả ba mặt đó là bài toán khó ở cả tầm vi mô và vĩ mô, đòi hỏi nỗ lực nghiên cứu của các ngành, các cấp, các cơ quan nghiên cứu khoa học, của các địa phương, của các doanh nghiệp, trong đó có việc đòi hỏi phải nâng cao độ tin cậy về dự báo ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, để chủ động đối phó với mọi biến động diễn ra gay gắt của nền kinh tế thế giới.


5.2.2. Phương hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn Tây Nguyên


Phấn đấu đư​a nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp và lựa chọn cơ cấu cây trồng hợp lý để đến năm 2010 đạt giá trị trên mỗi ha đất nông nghiệp vùng Tây Nguyên cao gấp khoảng 3 lần so với năm 2000, có tỷ suất hàng hoá lớn và bền vững.


Theo tính toán của đề tài vào năm 2010, nhân khẩu nông nghiệp của Tây Nguyên vào khoảng 3 triệu ngư​ời. Nếu phát triển hết quỹ đất giành cho nông nghiệp có thể đạt gần 1,3 triệu ha, cùng với việc đẩy mạnh thâm canh và ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ KHKT trong nông nghiệp thì có thể sẽ đạt mức GDP nông nghiệp trên mỗi ha tăng lên gấp khoảng 3 lần so hiện nay, thì GDP nông nghiệp bình quân trên nhân khẩu nông nghiệp sẽ đạt gần 30 triệu đồng vào năm 2010 và khoảng 60 triệu đồng vào năm 2020.


Muốn đạt đ​ược mục tiêu trên phải tiếp tục đổi mới cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo h​ướng sản xuất hàng hoá quy mô ngày càng lớn. Tăng tỷ trọng chăn nuôi từ 8,2% hiện nay lên khoảng 25% năm 2010 và tăng tỷ suất hàng hoá nông sản khoảng 12% hiện nay lên 27-30% năm 2010. Phát triển nông nghiệp trang trại có quy mô lớn vừa và trung bình.


Thực hiện thâm canh cao, đảm bảo sản xuất bền vững, có hiệu quả. Mở rộng diện tích và thâm canh cao cây cao su, cà phê, đào lộn hột, hồ tiêu, chè, cây ăn quả, cây d​ược liệu, các cây công nghiệp ngắn ngày. Đồng thời thâm canh cao trên diện tích lúa n​ước được tư​ới, lúa n​ương trồng cạn. Hạn chế tiến tới xoá bỏ lúa n​ương rẫy.


Phát triển chăn nuôi đàn gia súc theo h​ướng thịt sữa, chăn nuôi gia đình là chính. Xây dựng các nhà máy chế biến thịt sữa tạo đầu ra cho phát triển chăn nuôi.


5.2.2.1. Phát triển nhóm cây lương thực nhằm đảm bảo an ninh lương thực và đáp ứng nhu cầu chăn nuôi cho vùng


Lương thực của Tây Nguyên tập trung vào 2 cây trồng chính là lúa và ngô:

Trên cơ sở đẩy mạnh thâm canh và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, theo tính toán diện tích gieo trồng cây lương thực đến năm 2010 của vùng có khoảng 420-430  ngàn ha, có thể cho tổng sản lượng lương thực vào khoảng 2000 ngàn tấn. 


Đối với cây lúa. Tổng diện tích đất lúa toàn vùng đến năm 2010 có khoảng 130.900 ha, trong đó: tỉnh Lâm Đồng 23.400 ha; Đăk Lăk và Đắk Nông 44.700 ha; Gia Lai 46.800 ha; Kon Tum 16.000 ha.


Bảng 47. Diện tích và sản lượng cây lương thực dự kiến đến năm 2010


		Cây trồng

		Năm 2004

		Năm 2005

		Năm 2010

		Tăng BQ (%) 


2004 - 2010



		Tổng diện tích canh tác (1000 ha)

		127,9

		124,8

		130,9

		0,25



		- Đất 2 vụ lúa

		46,9

		66,4

		88,1

		7,2



		- Đất 1 vụ lúa

		81,0

		58,4

		42,8

		-6,8



		Tổng diện tích gieo trồng (1000 ha)

		304,4

		324,9

		343,8

		1,36



		Tổng sản lượng (1000 tấn)

		1.533

		1.630

		1.787

		4,84



		1. Lúa: DTGT (1000 ha)

		201,2

		211,6

		219,6

		0,88



		Sản lượng (1000 tấn)

		647,0

		819,7

		973,1

		4,17



		2. Ngô: DTGT (1000 ha)

		183,9

		188,3

		220,3

		1,88



		Sản lượng (1000 tấn)

		784,7

		811,2

		973,0

		4,66



		3. Bình quân LT (kg/người)

		311

		339

		357

		



		Trong đó riêng thóc

		143

		164

		176
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Giải pháp chủ yếu:


- Khai hoang mở rộng diện tích ở những vùng đất trống chưa sử dụng có khả năng tưới nước, tăng đất canh tác 2 vụ (từ 46,9 ngàn ha năm 2004 lên 88,1 ngàn ha năm 2010).


- Tăng cường đầu tư vào thuỷ lợi, xây dựng thêm một số công trình hồ đập đảm bảo chủ động tưới tiêu cho nông nghiệp. Chú trọng xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ cho vùng gò đồi nhằm cải tạo đất, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa nương rẫy sang trồng cây công nghiệp ngắn ngày và dài ngày phù hợp với điều kiện đất đai và nguồn nước,  ổn định định canh định cư cho đồng bào dân tộc. 


- Đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và các phương thức sản xuất, công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp. Củng cố và phát triển hệ thống các trạm trại, trung tâm chuyển giao kỹ thuật phục vụ phát triển nông, lâm, ngư nghiệp. Phối hợp với các trường Đại học Tây Nguyên, các Viện, các cơ quan khoa học trồng thử nghiệm và đưa vào đại trà các giống đậu, lạc, ngô lai, lúa lai; các giống cà phê, tiêu, điều, cao su cho năng suất, chất lượng cao.


- Xây dựng các câu lạc bộ khuyến nông trên các địa bàn. Vận động đồng bào thay đổi tập quán canh tác đi sâu vào thâm canh. Chú trọng công tác thú y, tiêm phòng dịch, bảo vệ đàn gia súc gia cầm.


- Hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng kỹ thuật canh tác, sử dụng cày bừa cơ giới hóa sản xuất, lập vườn, phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển trang trại với các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng địa phương. 


- Phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp, các loại dịch vụ trong nông nghiệp như  cung ứng giống cây trồng, các con giống vật nuôi đã được cải tiến, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các vật tư nông nghiệp, các dịch vụ kỹ thuật, thú y.


- Khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất như kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, hình thành vùng sản xuất tập trung trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc.  


- Chú trọng tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, nắm bắt nhanh các thông tin về giá cả, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp. Khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua các hợp đồng nhằm ổn định sản xuất, không để xẩy ra tình trạng ép giá, tạo sự yên tâm cho người nông dân đồng thời ổn định vùng nguyên liệu của các nhà máy chế biến nông sản. 


- Tìm các nguồn vốn vay tín dụng với lãi suất ưu đãi hỗ trợ cho các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp và cho các hộ nông dân nghèo. Kêu gọi các nguồn vốn tài trợ không hoàn lại của các tổ chức kinh tế, xã hội, cá nhân hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo. 


- Đầu tư xây dựng công trình thuỷ lợi: cải tạo, nâng cấp kết hợp xây dựng mới công tình thuỷ lợi phục vụ tưới. Theo dự kiến, tổng năng lực tưới nước cho lúa có thể đạt khoảng 120 ngàn ha, chiếm trên 92% đất trồng lúa. Trong đó cải tạo, nâng cấp các công trình hiện có đảm bảo nước tưới cho 52 ngàn ha, xây dựng mới 359 công trình, tưới 68 ngàn ha.


Đối với cây ngô.  Năng suất trồng ngô bình quân của Tây Nguyên khoảng 32,8 tạ/ha, chỉ bằng 77% năng suất bình quân của thế giới; chất l​ượng hạt ngô ch​ưa đồng đều, hàm l​ượng ẩm cao nên khó bảo quản đ​ược lâu. Tuy nhiên, ngô là mặt hàng đang có thị trư​ờng lớn, nhất là thị trường trong nư​ớc. Phát triển cây ngô vừa đáp ứng đư​ợc nhu cầu tiêu dùng trong nước và có thể xuất khẩu, vừa là h​ướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở những vùng đất có điều kiện, nhằm tăng giá trị trên một ha đất canh tác.


Do vậy cần hình thành các vùng ngô tập trung phù hợp với quy hoạch của từng tỉnh. Tập trung đầu tư​ vào khâu tạo giống và hệ thống cung cấp giống có  ư​u thế lai. Phát huy năng lực nghiên cứu giống, nhân giống của Viện Nghiên cứu ngô Trung ương, Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Tây Nguyên, Công ty giống cây trồng Trung ​ương... để tập trung nghiên cứu, chọn lọc, lai tạo giống ngô có năng suất và chất lư​ợng cao. Khuyến khích phát triển các cơ sở sản xuất hạt giống có ư​u thế lai ở các tỉnh trong vùng, nâng cấp các trại sản xuất giống ở các tỉnh, bảo đảm sản xuất giống ngô lai tại chỗ với chất lư​ợng tốt, giá thành hạ.


Kết hợp bón phân kết hợp với luân canh, xen canh với cây họ đậu cải tạo đất và Chế biến tại chỗ nâng cao hiệu quả sử dụng, đặc biệt chế biến thức ăn gia súc.


ở những vùng có điều kiện phù hợp, chuyển một phần diện tích cây trồng lúa cạn và diện tích cà phê có năng suất thấp bấp bênh sang trồng ngô. Đồng thời ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư​ để mở rộng diện tích trồng ngô thân cây cao; hỗ trợ đầu t​ư từ vốn ngân sách để xây dựng hệ thống kho chứa (khoảng 45 vạn tấn/kho); các chủ đầu t​ư được vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển quốc gia để xây dựng các cơ sở chế biến ngô phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.


Bảng 48. Diện tích và sản lượng ngô 


		Cây trồng

		Năm 2004

		Năm 2005

		Năm 2010

		Tăng BQ (%) 



		1. Diện tích gieo trồng (ha)

		183.927

		188.260

		220.000

		



		
- Lâm Đồng

		16.354

		16.960

		19.500

		1,75



		
- §¨k L¨k

		97.100

		98.000

		112.000

		1,40



		
- Đắk Nông

		16.633

		18.000

		20.000

		1,60



		
- Gia Lai

		45.753

		46.300

		55.000

		3,28



		
- Kon Tum

		8.8087

		9.000

		12.500

		10,50



		2. Sản lượng (tấn)

		784.731

		811.179

		973.000

		



		
- Lâm Đồng

		69.387

		71.948

		83.000

		7,60



		
- §¨k L¨k

		447.313

		453.550

		498.000

		4,05



		
- Đắk Nông

		83.723

		95.000

		120.000

		4,09



		
- Gia Lai

		154.996

		158.080

		230.000

		11,70



		
- Kon Tum

		29.312

		32.601

		42.000

		8,76
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5.2.2.2. Giải pháp tổng thể phát triển  nhóm cây xuất khẩu hàng hoá chủ lực


Nhóm cây này bao gồm cà phê, cao su, hồ tiêu, chè, điều.


Đối với cây cà phê


Không mở rộng thêm diện tích, tập trung vào thâm canh, chế biến. Phát triển cây cà phê theo  h​ướng sau đây:


- Những diện tích cà phê già cỗi, không có nước tưới sẽ chuyển sang trồng cây khác có hiệu quả hơn. Giảm diện tích trồng cà phê vối hiện có, điều chỉnh một số diện tích trồng cà phê vối sang trồng cà phê chè để đáp ứng nhu cầu thị trư​ờng; giảm chi phí sản xuất cà phê để có giá thành hợp lý, tăng tính cạnh tranh trên thị trường.


- Đổi mới công nghệ chế biến và tăng sản phẩm cà phê chế biến lưu thông trên thị tr​ường.


- Tăng năng lực chế biến cà phê; thay đổi công nghệ chế biến từ chế biến khô sang chế biến ​ướt để nâng cao chất l​ượng sản phẩm (hiện nay giá cà phê của Việt Nam thấp từ 150 USD- 250 USD/tấn so với giá thị tr​ường London mà nguyên nhân chủ yếu là do chế biến khô). 


- Để làm đ​ược điều nay, tr​ước hết đề nghị cho phép các cơ sở chế biến được vay vốn đầu tư​ với lãi suất thấp (khoảng 3%/năm) để đầu t​ư thay đổi công nghệ (cứ 100 ha cà phê thu hoạch, cần đầu tư​ 1 dây chuyền chế biến ư​ớt có công suất 3 tấn quả t​ươi/ngày với số vốn đầu t​ư khoảng 270-300 triệu đồng, nh​ưng thời gian hoạt động trong năm rất ngắn khoảng 45 ngày, nên thời gian thu hồi vốn theo dự án từ 7-8 năm). Đồng thời đ​ược áp dụng mức ​uư đãi khuyến khích đầu tư​ cao theo các quy định hiện hành.


Nhanh chóng thành lập Quỹ phát triển ngành hàng cà phê để hỗ trợ nông dân lúc giá cả giảm nhiều, mặt khác, cần thông tin kịp thời tình hình giá cả cà phê quốc tế cho dân biết.


Bảng 49.Dự kiến diện tích và sản lượng cà phê vùng Tây Nguyên


Đơn vị: DT: ha, SL: tấn


		Hạng mục

		Năm 2004

		Năm 2005

		Năm 2010



		

		Diện tích

		Sản lượng

		Diện tích

		Sản lượng

		Diện tích

		Sản lượng



		Tổng số

		440.621

		755.549

		411.076

		819.230

		390.000

		850.840



		Kon Tum

		12.362

		19.188

		10.050

		24.150

		10.000

		30.600



		Gia Lai

		77.531

		104.251

		71.050

		130.730

		70.000

		147.880



		§¨k L¨k

		166.619

		284.349

		150.000

		465.980

		150.000

		452.500



		Đắk Nông

		65.941

		114.493

		65.000

		120.000

		55.000

		130.000



		Lâm Đồng

		118.168

		179.578

		114.976

		198.370

		105.000

		219.860
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Đối với cây cao su 


- Năng suất cao su bình quân năm 2004 ở Tây Nguyên mới đạt gần 1 tấn mủ khô/ha, trong khi đó năng suất bình quân của thế giới khoảng 1,5-1,8 tấn/ha, do giống cao su năng suất thấp, đầu tư ban đầu còn thấp. Vì thế mà giá thành bình quân sản phẩm mủ cao su sơ chế của các nhà máy chế biến cao su ở Việt Nam thường cao hơn 5-7% so với sản phẩm cùng loại của Thái Lan và Malaixia, trong khi giá bán mặt hàng cùng loại với Malaixia lại thấp hơn khoảng từ 7-10%. 


Giá xuất khẩu và giá cao su thị trư​ờng nội địa
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- Thiết bị chế biến cao su hiện nay phần lớn làm ra loại sản phẩm có chất lượng cao, dẫn đến giá thành cao (loại SVR3L, chiếm tỷ trọng gần 80%) nhưng nhu cầu thị trường thế giới hiện nay chủ yếu là loại cao su chất lượng trung bình (SVR 10 và 20). Sản phẩm cao su của Việt Nam tiêu thụ trên thị trường nội địa chỉ khoảng 10%, còn lại là xuất khẩu 90%. Tổng diện tích cao su đến năm 2010 khoảng 164 ngàn ha, sản lượng 195 ngàn tấn. Phát triển tập trung ở 2 tỉnh Đăk Lăk và Gia Lai.


Bảng 50. Bố trí sản xuất cao su vùng Tây Nguyên


Đơn vị: DT: ha, SL: tấn


		Hạng mục

		Năm 2004

		Năm 2005

		Năm 2010



		

		Diện tích

		Sản lượng

		Diện tích

		Sản lượng

		Diện tích

		Sản lượng



		Tổng số

		102.995

		71.256

		125.250

		97.514

		164.000

		195.000



		Kon Tum

		16.583

		2.552

		25.000

		16.500

		37.000

		35.000



		Gia Lai

		55.812

		71.256

		65.000

		61.014

		77.000

		100.000



		§¨k L¨k

		23.207

		17.577

		18.250

		18.500

		41.000

		54.000



		Đắk Nông

		6.225

		1.364

		7.500

		1.500

		9.000

		6.000
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Những giải pháp chủ yếu:


- Tập trung thâm canh trên diện tích khoảng 97 ngàn ha để đạt năng suất cao, tiếp tục phát triển cao su ở những nơi có điều kiện để đến năm 2010 đạt diện tích khoảng 164 nghìn ha.


- Chế biến cao su: Tây Nguyên đã có 10 cơ sở chế biến cao su với tổng công suất 38.700 tấn. Phát triển ngành công nghiệp sơ chế mủ cao su, chế biến các sản phẩm từ mủ cao su, xây dựng các nhà máy có công suất 500- 3.000 tấn/năm, sản phẩm chủ yếu là cao su mủ khô (dạng bún, cốm) đạt tiêu chuẩn xuất khẩu nhằm nâng cao hiệu quả của cây cao su. 


Đồng thời với việc đầu tư mới cho các cơ sở sản xuất hiện đại với công nghệ tiên tiến, phát triển các xưởng sản xuất nhỏ với công suất khoảng 100-200 tấn /năm (mỗi cơ sở chế biến cho khoảng 50-100 ha cao su) với các sản phẩm phù hợp với tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.


Đối với cây chè


Năng suất chè ở Tây Nguyên đạt khoảng 1 tấn búp khô/ha, bằng khoảng 75% năng suất bình quân của thế giới. Chất lượng chè còn kém về cả nội chất, ngoại hình và bao bì mẫu mã. Vị chè chát nhiều, nhạt, hương thơm kém; chất lượng chè không ổn định mà biến đổi theo mùa vụ và theo công nghệ của từng nhà máy sản xuất. Giá thành sản xuất 1 tấn chè khô xuất khẩu bình quân khoảng 15 triệu đồng, trong khi đó giá xuất khẩu tại cảng 1 tấn chè là 17-18 triệu đồng (trên dưới 1.170 USD/tấn); giá bán chè Việt Nam trên thị trường thế giới thường thấp hơn chè cùng loại của các nước từ 15-30%.


Thị trường tiêu thụ chè ở trong nước và trên thế giới có xu hướng tăng. Dự báo trong vài năm tới lượng chè tiêu thụ trên thế giới khoảng 2,7 triệu tấn; lượng chè tiêu thụ trong nước vào khoảng 30-40 nghìn tấn, chiếm khoảng trên dưới 50% lượng chè sản xuất ở nước ta. Dung lượng thị trường tiêu thụ chè ở trong nước và thế giới, cho phép có thể phát triển cây chè và tăng chất lượng chè để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. ở Tây Nguyên 5 tỉnh đều sản xuất chè, trong đó có 2 tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng có diện tích lớn, tập trung gắn với những nhà máy chế biến chè có công suất lớn, hiện đại. Giải pháp phát triển là giữ diện tích chè ở mức 26-27 nghìn ha (Lâm Đồng 24-25 nghìn ha, Gia Lai 1,5-2 nghìn ha), tập trung thâm canh tốt, để có sản lượng đạt 150-160 nghìn tấn và chất lượng cao. 


Như vậy, so với diện tích chè hiện nay, chỉ phát triển thêm khoảng 4 ngàn ha tới năm 2010, trong đó tăng diện tích chủ yếu ở Lâm Đồng, nhưng giảm diện tích ở Đắk Lắk. Sản xuất chè chủ yếu đầu tư vào thâm canh để tăng năng suất và chế biến chè xuất khẩu. Đây là hướng chuyển dịch tích cực cơ cấu sản xuất ở các huyện, thị đối với trồng chè của Gia Lai và Lâm Đồng.


Hai biện pháp then chốt về phát triển chè xuất khẩu hiện nay là:(1) trồng thêm 4 nghìn ha chè bằng giống chè đặc sản cao nguyên và thay thế dần diện tích chè năng suất thấp, chất lượng kém hiện nay (khoảng 10 nghìn ha) bằng giống chè có chất lượng cao; (2) áp dụng biện pháp thâm canh cây chè hoàn toàn không dùng hoá chất độc hại, không có dư lượng thuốc sâu. Hỗ trợ đầu tư (nghiên cứu cơ chế cho vay tín dụng với lãi suất 3-5% năm) để đầu tư xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các cơ sở chế biến chè theo hướng hiện đại, bảo đảm chất lượng chè xuất khẩu. Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người trồng chè.


Giá thị trư​ờng thế giới giá xuất khẩu và giá chè thị trư​ờng nội địa
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Bảng 51. Bố trí sản xuất chè vùng Tây Nguyên. 


                                                                       Đơn vị: DT: ha, SL: tấn


		Hạng mục

		Năm 2004

		Năm 2005

		Năm 2010



		

		Diện tích

		Sản lượng

		Diện tích

		Sản lượng

		Diện tích

		Sản lượng



		Tổng số

		26.644

		143.459,8

		24.230

		159.960

		27.000

		232.635



		Kon Tum

		51

		83

		1.200

		4.235

		1.500

		5.795



		Lâm Đồng

		25.178

		139.180

		23.850

		155.245

		25.000

		225.840



		§¨k L¨k

		30

		122

		80

		240

		100

		1.000



		Đắk Nông

		56

		219

		100

		400

		400

		1.600





Nguồn: Tính toán của chuyên đề nghiên cứu nông nghiệp trong đề tài


Phát triển cây điều (đào lộn hột)


Điều là một trong 5 cây trồng cho sản phẩm hàng hoá chủ lực của Tây Nguyên cũng như cả nước (cà phê, chè, cao su, tiêu, điều). Điều kiện tự nhiên phù hợp cho cây điều phát triển và có thể mở rộng diện tích đến năm 2010 đạt khoảng 59,8 ngàn ha. 


Phát triển trồng điều để xuất khẩu là h​ướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng có hiệu quả trong một số vùng nông thôn hiện nay. Năm 2003 diện tích điều ở Tây Nguyên đạt 255 ngàn ha cho sản l​ượng 140 ngàn tấn, năng suất bình quân 0,5 tấn nhân/ha. Trong những năm tới sẽ phát triển theo 2 h​ướng:


Tập trung mở rộng diện tích ở những nơi đất thích hợp, coi điều là một cây mũi nhọn xóa đói giảm nghèo trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở một số địa phương trong vùng; đ​ưa diện tích cây điều toàn vùng lên tới gần 59,8 ngàn ha.


Tập trung thâm canh diện tích cây điều hiện có (hiện nay diện tích thâm canh cây điều mới đạt 15-20 %). Biện pháp then chốt là: sử dụng giống điều ghép có năng suất và chất l​ượng cao để trồng mới trên toàn bộ diện tích đ​ược quy hoạch và thay thế dần diện tích cây điều hiện có mà năng suất còn đang rất thấp; cùng với giống mới kết hợp các biện pháp thâm canh, đ​ưa năng suất cây điều tăng lên ngang bằng mức thế giới. Đầu tư​ xây dựng thêm những dây chuyền chế biến hạt điều có trình độ công nghệ tiên tiến nâng cao giá trị xuất khẩu.


Ngoài công tác quy hoạch vùng trồng cây điều, cần sớm ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích ng​ời trồng điều nh​ư miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong 5 năm đầu trồng mới và 3 năm đối với diện tích cải tạo lại đối với cây điều. Cho các hộ nông dân vay tín dụng ​uư đãi trồng mới cây điều và nâng cấp, xây dựng mới cơ sở chế biến hạt điều, tổ chức khuyến nông về kiến thức trồng điều thâm canh. 


Giá thị trư​ờng thế giới giá xuất khẩu và giá hạt điều thị tr​ường nội địa
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Bảng 52.  Bố trí sản xuất điều vùng Tây Nguyên. 


Đơn vị: DT: ha, SL: tấn

		 Mục

		Năm 2004

		Năm 2005

		Năm 2010



		

		Diện tích

		Sản lượng

		Diện tích

		Sản lượng

		Diện tích

		Sản lượng



		Tổng số

		37.475

		13.356

		36.115

		18.716

		59.800

		48.485



		Kon Tum

		389

		30

		500

		150

		1.500

		500



		Gia Lai

		12.354

		3.721

		13.150

		9.630

		30.800

		26.845



		§¨k L¨k

		14.730

		3.616

		9.500

		5.600

		19.200

		15.250



		Đắk Nông

		2.491

		1.926

		3.500

		3.100

		9.000

		5.000



		Lâm Đồng

		8.149

		895

		8.465

		3.336

		8.300

		5.890





Nguồn: Tính toán của chuyên đề nghiên cứu nông nghiệp trong đề tài


Đối với cây tiêu


Tiêu là một trong 5 cây trồng cho sản phẩm hàng hoá có giá trị kinh tế cao ở Tây Nguyên (cà phê, chè, cao su, tiêu và điều). Phát triển trong các hộ gia đình để đưa diện tích từ  11,6 nghìn ha năm 2004 lên 12,3 nghìn  ha vào năm 2010 với sản lượng 22 nghìn tấn.


Bảng 53. Bố trí sản xuất hồ tiêu vùng Tây Nguyên.  


Đơn vị: DT: ha, SL: tấn


		Hạng mục

		Năm 2004

		Năm 2005

		Năm 2010



		

		Diện tích

		Sản lượng

		Diện tích

		Sản lượng

		Diện tích

		Sản lượng



		Tổng số

		11.661

		17.044

		11.670

		17.560

		12.300

		22.010



		Kon Tum

		300

		40

		300

		360

		300

		570



		Gia Lai

		2.073

		3618

		2.610

		6.774

		3.000

		8.884



		§¨k L¨k

		2.816

		3.413

		1.360

		2.000

		1.000

		1.500



		Đắk Nông

		6.147

		9.566

		6.500

		9.700

		7.000

		11.200



		Lâm Đồng

		389

		189

		900

		1.010

		1.000

		3.436





Nguồn: Tính toán của chuyên đề nghiên cứu nông nghiệp trong đề tài


Các giải pháp chủ yếu: Tiếp tục quy hoạch các vùng tiêu thâm canh, có tưới, không trồng ồ ạt, nghiên cứu thay cây chống gỗ bằng các cây sống khác hoặc bằng gạch xây, trụ bê tông và phổ biến thông tin về thị trường đến tận người trồng tiêu.


5.2.2.3. Nhóm cây thay thế nhập khẩu 


Nhóm cây thay thế nhập khẩu bao gồm: ngô, mía đường và bông vải. Trong đó: cây ngô cũng được xem là cây lương thực quan trọng của vùng, đồng thời là cây trồng cho sản phẩm thay thế nhập khẩu để sản xuất và chế biến thức ăn gia súc. Khả năng sản xuất ngô đã được đề cập ở trên. Sau đây là bố trí sản xuất của 2 cây trồng thay thế nhập khẩu không kém phần quan trọng là mía và bông vải.


Cây mía. Năng suất mía trung bình hiện nay đã đạt trên 50 nghìn tấn/ha, nhưng cũng chỉ bằng khoảng 75% năng suất bình quân của thế giới (nếu so với các nước trong khu vực thì còn thấp hơn: bằng 74% năng suất của Malaixia, 66% năng suất của Trung Quốc và 64% năng suất của Indonexia). Chất lượng mía chưa đồng đều, thiếu giống rải vụ và có độ đường thấp nên định mức tiêu hao bình quân tới 11,5-12 mía/đường, cao hơn 20% so với các nước trong khu vực. Giá thành sản xuất mía và đường cao hơn từ 30-50% so với các nước trong vùng. Hiện tại ngành mía đường phát triển được là dựa vào sự bảo hộ cao của Nhà nước. 


Để nâng cao tính cạnh tranh trong sản xuất mía đường, trước hết là phải quy hoạch phát triển đồng bộ ngành mía đường cả về vùng nguyên liệu và cơ sở chế biến. Nhanh chóng đưa các giống mía có năng suất, chỉ số đường trong mía cao, đầu tư chiều sâu và thay đổi công nghệ của các cơ sở chế biến đường nhằm giảm nhanh giá thành sản xuất để có thể cạnh tranh được trên thị trường; coi đây là điều kiện sống còn của các doanh nghiệp sản xuất đường trong thời gian tới.  Phát triển ở một số vùng, chọn giống tốt, có năng suất cao. 


Diện tích mía vùng Tây Nguyên đến năm 2004 có 28,7 nghìn ha, sản lượng trên 1,3 triệu tấn hiện tại là thừa đủ về mặt số lượng theo yêu cầu của 5 nhà máy hiện có với tổng công suất khoảng 5.000 tấn mía cây/ngày, nhưng thực tế tình trạng tranh chấp nguyên liệu, thiếu nguyên liệu vẫn diễn ra do thiếu hợp lý trong tổ chức thu mua, sự liên kết giữa các nhà máy và những biến động về giá cả. (Hiện trạng Tây Nguyên có 5 nhà máy với tổng công suất thiết kế đạt 5,6 ngàn tấn mía/ngày. Nhà máy đường Kon Tum công suất 1.500 tấn mía/ngày. Nhà máy đường Bourbon Gia Lai (Liên doanh với Pháp) công suất 1.000 tấn mía/ngày. Nhà máy đường Cư Jut công suất 1.200 tấn mía/ngày. Nhà máy đường 333 Đăk Lăk công suất 500 tấn mía/ngày. Đang xây dựng nhà máy đường thô An Khê công suất 2.000 tấn mía/ngày.  Công suất hoạt động của các nhà máy chỉ đạt 60- 65% công suất thiết kế).


Các giải pháp chủ yếu. Bố trí diện tích đủ nguyên liệu tập trung cho các nhà máy đường hiện tại, tổng công suất đến năm 2010 khoảng 7.000 tấn mía cây/ngày, tương đương với 1,5-1,8 triệu tấn mía nguyên liệu/năm, chưa tính cho yêu cầu mía cho ép thủ công).


Đầu tư chiều sâu, mở rộng sản xuất các nhà máy đường hiện có, cải tiến quản lý, hình thành mối liên kết chặt chẽ, phân chia lợi ích đối với người sản xuất nguyên liệu để bảo đảm các nhà máy chế biến hoạt động có hiệu quả, giá thành hợp lý và có thể tăng khả năng cạnh tranh 


Hiện đại hoá trang thiết bị, nâng cao công suất chế biến theo thiết kế. Theo kế hoạch của các tỉnh, từ nay đến năm 2010 toàn vùng không xây dựng thêm nhà máy mà chỉ nâng cao công suất các nhà máy hiện có với tổng công suất dự kiến khoảng 7.000 tấn/ngày.


ứng dụng giống mới năng suất cao, giảm giá thành sản xuất để sản phẩm đường không chỉ đạt chất lượng cao mà còn có khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực. Gắn quyền lợi của nhà máy với người trồng mía, xây dựng vùng nguyên liệu tập trung có tưới năng suất cao.


Bảng 54. Bố trí sản xuất mía


Đơn vị: DT: 1000 ha; SL: 1000 tấn


		Hạng mục

		Năm 2004

		Năm 2005

		Năm 2010



		

		Diện tích

		Sản lượng

		Diện tích

		Sản lượng

		Diện tích

		Sản lượng



		Tổng số

		28,7

		1.355,4

		34,5

		2.103,4

		27,0

		2.082,3



		- Kon Tum

		3,5

		150,2

		5,0

		299,8

		5,0

		350,0



		- Gia Lai

		12,0

		512,6

		16,2

		883,1

		11,5

		1.044,7



		- §¨k L¨k

		7,2

		345,7

		8,1

		579,5

		6,0

		360,0



		-Đắk Nông

		2,8

		164,7

		3,0

		170,0

		3,0

		180,0



		- Lâm Đồng

		3,2

		182,2

		2,2

		138,0

		1,5

		147,6





Nguồn: Tính toán của chuyên đề nghiên cứu nông nghiệp trong đề tài


Đối với cây bông vải. Năng suất hiện nay mặc dù đã đạt 1,2 tấn bông hạt/ha, nhưng cũng chỉ bằng 48% so với năng suất bình quân của thế giới; phần lớn là bông sợi ngắn, chất lượng bông xơ tạp chất còn nhiều, độ ẩm còn lớn...Giá thành sản xuất bông xơ trong nước cao (khoảng trên 18.000 đồng/kg); trong khi giá bông thế giới dao động trên dưới 1 USD/kg trong nhiều năm (có lúc chỉ còn 0,8 USD/kg tức 1.200 đồng/kg).


Cây bông được đánh giá là mặt hàng cạnh tranh có điều kiện. Hiện nay Việt Nam còn đang phải nhập khẩu bông để làm nguyên liệu cho ngành dệt. Diện tích trồng bông cả nước năm 2003 đã đạt 31.150 ha, năng suất bình quân 12,9 tạ/ha và sản lượng trên 16.500 tấn, gấp 2,2 lần năm 1995, nhưng mới đáp ứng được 10% nhu cầu bông cho ngành dệt.


Vùng Tây Nguyên đến năm 2020 có thể quy hoạch diện tích bông lên khoảng 40 ngàn ha và sản lượng bông xơ đạt khoảng 100 ngàn tấn, nhằm đáp ứng một phần lớn cho công nghiệp dệt và khai thác có hiệu quả hơn quỹ đất, tạo việc làm, tăng thu nhập. Đưa nhanh giống mới có hiệu quả vào để phát triển mạnh cây bông kết hợp với luân canh một số cây ngắn ngày khác; chuyển một số diện tích cây lương thực, thực phẩm  hiệu quả thấp sang trồng bông; xây dựng công trình thuỷ lợi phục vụ phát triển cây bông. 


Đi liền với vùng nguyên liệu, cần nâng cấp và xây dựng các nhà máy cán bông hiện có, xây dựng mới các nhà máy cán bông mới, để đến năm 2010 đạt công suất khoảng 50 nghìn tấn bông hạt/năm. 


Vấn đề hiện nay là tập trung nghiên cứu lai tạo, chọn lọc và nhập nội giống bông lai, bông kháng sâu bệnh cho năng suất cao, chất lượng tốt để cung cấp cho nhu cầu sản xuất của nông dân. Đầu tư các cơ sở nghiên cứu, sản xuất giống bông có năng suất và chất lượng cao. Hoàn chỉnh kỹ thuật công nghệ sản xuất giống bông lai, xây dựng mạng lưới sản xuất giống.


Triển khai rộng rãi các biện pháp phòng trừ tổng hợp đối với cây bông. Tăng cường công tác khuyến nông, chuyển giao nhanh tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới cho người trồng bông.


Nhà nước cần hỗ trợ đầu tư từ vốn Ngân sách cho việc xây dựng các công trình thuỷ lợi phục vụ vùng trồng bông, đầu tư nghiên cứu, lai tạo giống bông; cấp giống bông gốc, giống bông ông bà cho các cơ sở tham gia sản xuất hạt lai để cung cấp cho dân. Hỗ trợ giá giống gốc thương phẩm cho nông dân trong thời gian 2 năm, năm thứ nhất 60% và năm thứ hai 50% theo giá tại thời điểm.


Nghiên cứu điều chỉnh mức khấu trừ đầu vào khi tính thuế giá trị gia tăng cho thu mua bông hạt; miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với đất trồng bông công nghiệp. Các doanh nghiệp của Tổng Công ty dệt may Việt Nam sẽ ký câc hợp đồng tiêu thụ hết bông xơ của các cơ sở chế biến, cán ép bông xơ trong nước. Các cơ sở chế biến, cán ép bông xơ phải ký hợp đồng tiêu thụ bông hạt với người sản xuất hoặc hợp tác xã.


Xây dựng hệ thống thông tin thị trường, dự báo, xúc tiến thương mại hàng dệt, may, bông xơ và dầu bông, nhằm hình thành quan hệ cung cầu và giá cả hợp lý của mặt hàng này nhằm đảm bảo quyền lợi cho cả người sản xuất và người tiêu dùng. Lập quỹ hỗ trợ giá bông công nghiệp để hỗ trợ giá bông trong nước.


Bảng 55. Dự kiến phát triển bông công nghiệp vùng Tây Nguyên








Đơn vị: DT: nghìn hà, SL:nghìn tấn


		Vùng

		2004

		2010

		2020



		

		DT

		SL

		DT

		SL

		DT

		SL



		Toàn quốc

		31,0

		35,1

		77

		180

		120

		295



		- Duyên hải Nam Trung Bộ

		1,3

		1,5

		19

		48

		30

		75



		- Tây Nguyên

		20,7

		25,2

		33

		67

		40

		100



		- Đông Nam Bộ

		8,6

		7,8

		15

		45

		20

		55



		- ĐB Sông Cửu Long

		0,4

		0,6

		10

		20

		30

		65





Nguồn: Viện Quy hoạch thiết kế Nông nghiệp và nông thôn - Bộ NN và PTNT, năm 2004


5.2.2.4. Phát triển cây trồng theo hướng đa dạng hoá sản phẩm, nâng sức cạnh tranh


Ngoài các cây trồng có tính chất chiến lược đã nêu, để khai thác thế mạnh vốn có về điều kiện đất đai, khí hậu thời tiết cũng như các tài nguyên thiên nhiên khác, Tây Nguyên có thể phát triển một cách đa dạng các sản phẩm nông nghiệp như cây có bột, rau, cây ăn quả, dâu tằm...


Cây có bột


Khoai, mì: phát triển tập trung ở 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum. Tổng diện tích có đến năm 2004 khoảng trên 37 ngàn ha, sản lượng 384 ngàn tấn. Diện tích có khả năng phát triển đến năm 2010: 61,3 ngàn ha; sản lượng 551 ngàn tấn.


Cây dâu tằm 


Hiện trạng phát triển: đến năm 2004 toàn vùng có 9.255 ha, sản lượng trên 64,1 ngàn tấn (tương đương với 2,26 ngàn tấn kén tằm). Quy hoạch phát triển: diện tích trồng dâu theo dự kiến là 7,3 ngàn ha; sản lượng đạt 3,6 ngàn tấn kén tằm vào năm 2005. Năm 2010 trồng 9,1 ngàn ha dâu; sản lượng kén tằm khoảng 4,6 ngàn tấn.


Cây ca cao


Theo Dự án phát triển cây ca cao, diện tích ca cao 5 ngàn ha (2005) và 10 ngàn ha (2010) tập trung ở Đăk Lăk. Cây ca cao trồng xen với cây công nghiệp lâu năm khác hoặc trồng thay thế diện tích cà phê không có khả năng tưới và già cỗi, đưa sản lượng ca cao lên 2 ngàn tấn (2005) và 7 ngàn tấn (2010).


Rau đậu


Diện tích rau đậu toàn vùng năm 2004 trên 41,4 ngàn; sản lượng 730 ngàn tấn. Vùng rau đậu hàng hoá ở Tây Nguyên tập trung chủ yếu ở Đà Lạt và các huyện lân cận như Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà (Lâm Đồng). Năm 2004 diện tích trồng rau ở Lâm Đồng đạt 23700 ha với sản lượng là 552,2 ngàn tấn bằng 4,3% về diện tích và 7,5 về sản lượng rau cả nước. Với ưu thế ở độ cao khí hậu ôn đới Đà Lạt sản xuất được không những nhiều loại rau cao cấp như có năng suất cao như cà rốt, súp lơ, cà chua...mà còn sản xuất được nhiều giống  rau có chất lượng cao.


Hoa 


Sản xuất hoa: tập trung chủ yếu và sản xuất có tính hàng hoá là tỉnh Lâm Đồng. Năm 2004 toàn tỉnh đã có 340 ha chuyên trồng hoa. Sản lượng hoa năm 2004 đạt khoảng 68 triệu cành, trong đó xuất khẩu khoảng 4- 5 triệu cành. Phát triển cây hoa ở Đà Lạt, phấn đấu đến năm 2010 dành từ 500- 600 ha chuyên canh trồng hoa.


Cây ăn quả


Hiện trạng diện tích cây ăn quả toàn vùng đạt 18.000 ha, sản lượng 51,8 ngàn tấn. Đến năm 2010 diện tích là 32.000 ha, sản lượng 277 ngàn tấn.


Bảng 56. Quy hoạch diện tích và sản lượng cây ăn quả theo vùng


Đơn vị: DT: nghìn ha, SL: nghìn tấn


		Vùng

		
2004


		2010

		2020



		

		DT

		SL

		DT

		SL

		DT

		SL



		Toàn quốc

		643,5

		2986

		1093

		8219

		1150

		9450



		- Trung du miền núi Bắc Bộ

		147,9

		329,4

		260

		1400

		300

		1600



		- Đ.Bằng sông Hồng

		67,0

		459,0

		112,0

		1234,0

		100

		1300



		- Duyên hải Bắc Trung Bộ

		50,4

		176,0

		80,0

		600,0

		90,0

		700,0



		- Duyên hải Nam Trung Bộ

		24,5

		154,4

		38,0

		364

		50

		450



		- Tây Nguyên

		18,0

		51,8

		32,0

		277,0

		40,0

		400,0



		- Đông Nam Bộ

		111,6

		312,0

		150,0

		1500,0

		120,0

		1500



		- ĐB Sông Cửu Long

		223,2

		1503

		421,0

		2835

		450

		3500





Nguồn: Tính toán của chuyên đề nghiên cứu nông nghiệp trong đề tài


5.2.3. Chăn nuôi


Khó khăn của phát triển chăn nuôi nói chung hiện nay ở Tây Nguyên là chất lượng giống kém, công tác thú y chưa tốt và thị trường tiêu thụ còn khó khăn. Do vậy, giải pháp tổng thể về phát triển chăn nuôi là:

Tập trung phát triển chăn nuôi, đặc biệt bò thịt và sữa; cần triển khai các dự án phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao cung cấp cho các khu đô thị và khu công nghiệp. Đưa giá trị của ngành chăn nuôi Tây Nguyên đến năm 2010 chiếm 22% trong tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp với con nuôi chính là bò thịt cao cấp, bò sữa, lợn. 


Sữa là sản phẩm đang có thị trường tiêu thụ lớn ở trong nước và ở nước ngoài. Hiện nay nhu cầu tiêu dùng sữa cả nước khoảng 750 nghìn tấn quy sữa tươi. Cả nước có 6 nhà máy chế biến sữa, trong đó có 1 nhà máy liên doanh với nước ngoài (Formost) và 1 nhà máy của Nestlé. Việc chăn nuôi bò sữa đã góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế có hiệu quả trong một số vùng.


Để đẩy mạnh phát triển sữa, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 167/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2001 với mục tiêu đến 2005 có 100.000 con bò sữa sản xuất ra 20% lượng sữa tiêu dùng trong nước. Đến năm 2010 đáp ứng 40% và sau năm 2010 sản xuất trên 1 triệu tấn sữa tươi.


Tây Nguyên có nhiều tiềm năng và thế mạnh để phát triển chăn nuôi, chủ yếu là nuôi bò (cả bò sữa và bò thịt) gắn với phát triển công nghiệp chế biến. Đến năm 2010 có khoảng 627,5 ngàn con bò với 10.000 bò sữa, tỷ lệ bò lai 35- 40% với phương thức nuôi trang trại kết hợp với các hộ gia đình là chính, các doanh nghiệp và hợp tác xã làm dịch vụ về giống, thú ý, khuyến nông, tiêu thụ sản phẩm và chế biến các sản phẩm chăn nuôi. Ngoài ra, tận dụng các điều kiện để phát triển nuôi lợn, gia cầm và ong..,nuôi trồng thuỷ sản trên diện tích lòng hồ. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, chú trọng hướng dẫn cách canh tác, giúp đỡ chuyển giao công nghệ, nhất là cho đồng bào các dân tộc thiểu số.


Để thực hiện mục tiêu này qua nghiên cứu tính toán đề tài, kiến nghị:


 - Nuôi 1 con bò sữa giải quyết việc làm cho 2 lao động, với thu nhập khoảng 12-18 triệu đồng/năm. Với giá 3500 đ/kg sữa nông dân nuôi bò có lãi 25%, người nuôi trực tiếp được hưởng từ 2800-3000 ®, còn lại là dịch vụ vắt sữa, thu gom, vận chuyển.


- Biện pháp chủ yếu là xây dựng vùng bò cái nền trên cơ sở cải tạo đàn bò vàng Việt Nam. Phát triển bò sữa lai 35%, 45% bò sữa ngoại; dành đất cho phát triển thức ăn chăn nuôi bò sữa, phát triển giống cỏ cho bò sữa; quy hoạch mạng lưới thu gom và chế biến sữa; đầu tư các cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ sở giống bò sữa.


- Thực hiện một số giải pháp hỗ trợ tài chính như cấp kinh phí từ Ngân sách cho việc sản xuất tinh bò, ni tơ lỏng, vận chuyển, vắc xin tiêm phòng bệnh. Hỗ trợ nông dân kinh phí nếu bò sữa đẻ ra bê đực, hỗ trợ lãi suất tiền vay với mức cho dân vay 2 triệu đồng/con bò cái trong 3 năm. Cho vay đầu tư theo lãi suất ưu đãi xây dựng cơ sở chế biến sữa.


- Tăng vốn cho vay mua bò sữa, 1 con bò sữa mua trong nước hiện nay cần khoảng từ 15-20 triệu đồng. Nếu chỉ cho vay 2 triệu/con thì không thể phát triển được. Vì thế cần tăng vốn cho dân vay đủ để có thể mua được 1 con. Các hộ vay nhiều hơn sẽ cho vay theo lãi suất ưu đãi hiện hành.


- Nếu nâng được tỷ lệ sử dụng nguyên liệu sữa tươi trong nước từ mức 10-20% nhu cầu như hiện nay lên 20% nhu cầu vào năm 2010 thì có thể giảm kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu sữa tươi khoảng 20 triệu USD.


Những giải pháp chủ yếu


- Nhà nước hỗ trợ vốn ngân sách cho các cơ sở chăn nuôi, thú y, tăng cường các biện pháp khuyến nông, mở rộng các dịch vụ thú y, thụ tinh nhân tạo, nuôi cấy mô và phòng trừ dịch bệnh.


- Đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến thức ăn, chế biến thịt và các sản phẩm từ chăn nuôi, giúp đỡ các hộ gia đình vốn và kỹ thuật để chăn nuôi bò sữa.

- Giúp các hộ nông dân, các trang trại kỹ thuật, thông tin, vốn, giống... phát triển chăn nuôi.


- Hỗ trợ đầu tư phát triển giống gốc, chủ yếu là bò, thiết lập trang trại, gia trại trong lĩnh vực chăn nuôi.


- Cải tạo đồng cỏ, trồng cỏ để phát triển chăn nuôi trâu, bò, diện tích đồng cỏ tận dụng và đồng cỏ cải tạo quy hoạch khoảng 44.000 ha.


Bảng 57. Bố trí sản xuất vật nuôi chủ yếu.


Đơn vị: SL: 1000 con


		Hạng mục

		Số lượng



		

		Năm 2004

		Năm 2005

		Năm 2010



		1. Đàn trâu

		65,9

		73,9

		84,1



		
- Kon Tum

		12,8

		13,3

		14,6



		
- Gia Lai

		13,8

		18,0

		22,0



		
- §¨k L¨k

		18,4

		20,1

		22,0



		
- Đắk Nông

		4,6

		6,0

		8,0



		
- Lâm Đồng

		16,2

		17,5

		17,5



		2. Đàn bò

		475,9

		581,4

		627,6



		
- Kon Tum

		56,6

		64,7

		87,6



		
- Gia Lai

		249,9

		300,0

		360,0



		
- §¨k L¨k

		104,6

		118,0

		130,0



		
- Đắk Nông

		10,8

		20,0

		40,0



		
- Lâm Đồng

		54,8

		75,7

		94,0



		3. Đàn heo

		1349,7

		1.420,0

		1.755,5



		
- Kon Tum

		119,7

		140,2

		155,5



		
- Gia Lai

		316,9

		310,0

		380,0



		
- §¨k L¨k

		507,8

		540,0

		600,0



		
- Đắk Nông

		104,7

		200,0

		250,0



		
- Lâm Đồng

		290,5

		220,0

		320,0



		 4. Bò sữa (con)

		3.000,0

		7.000,0

		10.000,0



		5. Gia cầm

		7.416,0

		10.126,0

		13.135,0



		6. Sản phẩm

		

		

		



		
- Thịt heo hơi (tấn)

		63,5

		165,8

		117,7



		
- Thịt bò hơi (tấn)

		13,6

		26,0

		35,5





Nguồn: Niên giám thống kê 5 tỉnh Tây Nguyên và xử lý của nhóm chuyên gia, 2004


Bảng 58. Dự báo kết quả chuyển đổi sản xuất nông nghiệp


		Hạng mục

		Đơn vị

		Năm 2004

		Năm 2005

		Năm 2010



		1. Tỷ trọng GDP nông lâm nghiệp

		%

		52,1

		44,5

		31



		2. Cơ cấu nông nghiệp/lâm nghiệp

		%

		94,5/5,5

		91,3/8,7

		89,9/10,1



		3. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp 

		%

		100,0

		100,0

		100,0



		
- Trồng trọt

		%

		86,0

		76,6

		70,0



		
- Chăn nuôi

		%

		10,7

		16,2

		21,2



		
- Dịch vụ

		%

		3,3

		7,1

		8,8



		4. Bình quân giá trị sản xuất nông nghiệp 

		Tr.®ång

		

		

		



		- Trên 1 ha đất nông nghiệp 

		Tr.®ång

		13,1

		17,5

		25,0



		- Trên 1 đầu người

		Tr.®ång

		3,8

		4,3

		5,5



		5. Cơ cấu sản xuất lâm nghiệp

		%

		100,0

		100,0

		100,0



		- Trồng và nuôi rừng

		%

		18,0

		37,7

		34,0



		- Khai thác gỗ và lâm sản

		%

		77,2

		31,3

		36,2



		- Dịch vụ lâm nghiệp

		%

		4,8

		31,0

		29,8



		6. Giá trị XK nông lâm sản

		Tr.USD

		295,9

		861,7

		1.153,2





Nguồn: Xử lý của đề tài, năm 2004


Hàng năm vùng Tây Nguyên sẽ phát triển các sản phẩm hàng hoá theo hướng bền vững gồm các sản phẩm chủ yếu sau.


1. Cà phê hàng hoá:
820.000 tÊn


2. Chè búp khô: 
20.000 tÊn


3. Cao su mủ khô: 
200.000 tÊn


4. Hạt điều: 
45.000 tÊn


5. Hạt tiêu: 
20.000 tÊn


6. Bông hạt: 
66.800 tÊn


7. Rau: 
200.000 tÊn


5.3. Chính sách và giải pháp tổng thể phát triển lâm nghiệp


Tây Nguyên là vùng có diện tích và trữ lượng rừng lớn nhất cả nước. Phát triển lâm nghiệp toàn diện và có hiệu quả là giải pháp mang tính đột phá quan trọng trong chiến lược phát triển Tây Nguyên (đặc biệt là trồng rừng nguyên liệu gắn với các nhà máy chế biến) và cũng là định hướng quan trọng để phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo thêm nhiều việc làm, nhất là ở khu vực đồng bào dân tộc; bảo vệ nguồn nước ngầm; ngăn chặn lũ lụt cho các tỉnh ven biển miền trung, phòng hộ rừng đầu nguồn, bảo tồn đa dạng sinh học.


Trong những năm trước mắt cần bảo vệ cho được diện tích rừng hiện có, kết hợp khoanh nuôi, tái sinh rừng với trồng lại diện tích rừng tạp bằng rừng nguyên liêu công nghiệp có giá trị kinh tế cao nhằm không những giữ và tăng độ che phủ của rừng mà còn để phát triển kinh tế lâm nghiệp có hiệu quả, đảm bảo cân bằng sinh thái của Tây Nguyên và của cả vùng Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, một phần đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời trực tiếp liên quan tới hoạt động của các nhà máy thuỷ điện lớn đã và sẽ tiếp tục được xây dựng.


(1) Phương hướng chung về phát triển lâm nghiệp ở Tây Nguyên là "gắn việc trồng rừng nguyên liệu, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả với việc khôi phục và bảo vệ, chăm sóc rừng, giữ vững môi trường sinh thái và tăng nhanh độ che phủ của rừng". Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ khoảng 3 triệu ha rừng, trồng mới khoảng 50 vạn ha, đưa diện tích có rừng lên khoảng 3,5 triệu ha(trong đó rừng phòng hộ 95 vạn ha; rừng đặc dụng 49 vạn ha; rừng sản xuất khoảng 2 triệu ha). Ngăn chặn có hiệu quả nạn khai thác lâm sản bừa bãi, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép và nạn cháy rừng.


Bảng 59. Diện tích và cơ cấu đất lâm nghiệp có rừng


Đơn vị: DT: 1000 ha; Cơ cấu: %


		Hạng mục

		Năm 2004

		Năm 2005

		Năm 2010



		

		Diện tích

		Cơ cấu

		Diện tích

		Cơ cấu

		Diện tích

		Cơ cấu



		Tổng diện tích 

		3.081,2

		100,0

		3.243,0

		100,0

		3.467,3

		100,0



		I. Đất có rừng tự nhiên

		2.914,4

		94,6

		2.910,3

		89,7

		2.927,6

		84,4



		1. Rừng sản xuất 

		1.643,8

		53,4

		1.582,5

		48,8

		1.549,1

		44,7



		2. Rừng phòng hộ

		865,3

		28,1

		891,6

		27,5

		936,0

		27,0



		3. Rừng đặc dụng

		405,3

		13,2

		436,2

		13,5

		442,5

		12,8



		II. Đất có rừng trồng

		89,8

		2,9

		305,7

		9,4

		505,6

		14,6



		1. Rừng sản xuất 

		54,8

		1,8

		192,6

		5,9

		348,7

		10,1



		2. Rừng phòng hộ

		32,0

		1,0

		93,3

		2,9

		124,2

		3,6



		3. Rừng đặc dụng

		3,0

		0,1

		19,8

		0,6

		32,7

		0,9



		III. Rừng khoanh nuôi và ươm giống

		77,0

		2,5

		27,0

		0,8

		34,0

		1,0





Nguồn: Viện Quy hoạch thiết kế Nông nghiệp và nông thôn - Bộ NN và PTNT, năm 2004


- Đến năm 2010 trồng thêm 214,2 ngàn ha rừng và 65,5 ngàn ha cây công nghiệp lâu năm. Đảm bảo cho Tây Nguyên có gần 3,5 triệu ha rừng (2010), đạt tỷ lệ che phủ của rừng 65%.


- Cung cấp đủ nguyên liệu cho nhu cầu chế biến các sản phẩm từ gỗ. Tiếp tục trồng 324 ngàn ha rừng cây nguyên liệu đảm bảo cung cấp đủ gỗ nguyên liệu cho Nhà máy MDF Gia Lai, Nhà máy bột giấy ở Lâm Đồng và ở những nơi khác có điều kiện, hướng tới sản xuất bột giấy và giấy đạt khoảng 1 triệu tấn/năm, sản lượng ván nhân tạo các loại khoảng 500 ngàn mP3P/năm. 


(2). Nhu cầu về chất đốt: Hầu hết đồng bào Tây Nguyên đều dùng củi để nấu nướng, sưởi ấm, sấy nông sản, đốt gạch, vôi. Nếu tính chung bình quân mỗi nhân khẩu khoảng 1ster củi/năm thì lượng củi cần khoảng 5,5-6 triệu ster/năm (tương đương với khoảng 3,5-4 triệu mP3P); nhu cầu gỗ gia dụng tại chỗ của Tây Nguyên khoảng 200 ngàn mP3P /năm. (ước khoảng 0,04 mP3P/người/năm); gỗ nguyên liệu cho công nghiệp khoảng 1,8 triệu mP3P gỗ.


Như vậy, tổng nhu cầu vào năm 2010 là rất lớn (khoảng 6 triệu m3/năm), nếu không có biện pháp tổ chức và huy động được sức mạnh của toàn dân trong vùng trồng và thu gom tận dụng và bảo vệ tài nguyên rừng thì nguy cơ dân sẽ phải chặt rừng để lấy củi, tàn phá môi trường là không thể tránh khỏi.


Để làm được điều này, giải pháp chiến lược lâu dài là kinh doanh tổng hợp rừng mà chủ yếu là trồng rừng gỗ lớn, rừng nguyên liệu giấy và gỗ ván ép; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lai tạo giống theo phương thức mô hom, để phát triển các loại cây có tốc độ tăng trưởng nhanh, hiệu quả, nhất là các trồng rừng nguyên liệu.


- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ khoảng 3 triệu ha rừng; trồng rừng có hiệu quả trên diện tích đất trống đồi núi trọc và khoanh nuôi tái sinh, đến năm 2010 tạo thêm được khoảng 50 vạn ha (trong đó có 316 ngàn ha rừng nguyên liệu), đưa diện tích có rừng lên khoảng 3,5 triệu ha (trong đó rừng phòng hộ 95 vạn ha, rừng đặc dụng 49 vạn ha, rừng sản xuất khoảng hơn 2 triệu ha); đưa độ che phủ rừng lên khoảng 65%. Kiên quyết ngăn chặn nạn khai thác lâm sản bừa bãi, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép và nạn cháy rừng. Phát triển các cây lâm nghiệp đặc sản có giá trị kinh tế như cây thông, cây măng thực phẩm...


- Trong quá trình tổ chức lại sản xuất nông lâm nghiệp, các tỉnh cần phối hợp với các ngành Trung ương tiến hành khẩn trương quy hoạch các cụm dân cư, có kế hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, bảo đảm đủ điều kiện  sản xuất và ổn định cuộc sống cho đồng bào. 


- Quy hoạch, sắp xếp lại các lâm trường, giao nhiệm vụ trồng rừng cho cá tổ chức quân đội, các lâm trường gắn với việc thuê, khoán trồng và bảo vệ rừng cho đồng bào dân tộc theo phương thức mới (lao động trả công). Ưu tiên giao khoán trồng, quản lý bảo vệ rừng, đất sản xuất, đất trồng rừng, đi đôi với cung ứng vật tư, hướng dẫn kỹ thuật, ứng trước tiền vốn và mua sản phẩm, tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc phát triển sản xuất hàng hoá.


- Thực hiện tốt phong trào trồng cây nhân dân gắn với việc tạo ra các vành đai rừng chắn gió. Xác định cơ cấu giống cây lâm nghiệp phù hợp, cho năng suất cao, chu kỳ sinh trưởng ngắn cho từng vùng sinh thái, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh rừng. 


Các giải pháp phát triển tài nguyên rừng:


Một là, rà soát quy hoạch và quy hoạch chi tiết sử dụng tài nguyên đất và quy hoạch các loại rừng trên địa bàn vùng Tây Nguyên; xác định rõ quy mô, vị trí của từng loại rừng trên địa bàn từ xã trở lên, trên cơ sở đó giao diện tích từng loại rừng cho các hộ nông dân và các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức bảo vệ, quản lý, khoanh nuôi và trồng rừng mới.


Hai là, tăng cường xây dựng cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ về rừng, đưa nhanh tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống, trồng rừng trên đất dốc, quản lý khoanh nuôi rừng tự nhiên, chế biến lâm sản, tiếp thị mở rộng thị trường tiêu thụ lâm sản chế biến trong nước và xuất khẩu, phải coi khoa học công nghệ là đòn bảy để phát triển tài nguyên rừng. 


ưu tiên thực hiện những dự án về tập đoàn giống cây trồng, nghiên cứu lai tạo, tuyển chọn, nhập khẩu giống cây rừng phù hợp với điều kiện sinh thái của từng tiểu vùng, khả năng thích nghi cao, năng suất cao để đưa vào sản xuất trong vùng.


Chuyển giao nhanh quy trình trồng rừng thâm canh trên cơ sở đánh giá đất, xác định giống cây rừng phù hợp và các biện pháp kỹ thuật lâm sinh trong việc trồng, phòng chống cháy, phòng trừ dịch bệnh, cũng như trong công tác khai thác, thu mua chế biến sản phẩm rừng trồng phù hợp nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Nâng cao chất lượng, quy cách, hình thức sản phẩm lâm nghiệp theo tiêu chuẩn ISO nhằm tạo ra các sản phẩm hàng hoá lâm sản theo hướng tăng cường xuất khẩu.


Ba là, tổ chức bảo vệ, quản lý, kinh doanh rừng phải theo nguyên tắc giao trách nhiệm bảo vệ, quản lý rừng cho các hộ nông dân, các doanh nghiệp, các tổ chức trên cơ sở người làm nghề rừng phải đảm bảo có cuộc sống ngày càng đầy đủ, có chế tài thưởng thoả đáng cho những chủ thể bảo vệ, quản lý rừng tốt và xử phạt nghiêm khắc đối với chủ thể bảo vệ quản lý rừng không tốt, củng cố lại các lâm trường quốc doanh theo hướng lấy hiệu quả sản xuất kinh doanh và hiệu quả bảo vệ, quản lý rừng làm tiêu chuẩn đánh giá. Nếu lâm trường quản lý yếu, hiệu quả thấp cho giải thể giao cho địa phương để giao cho dân quản lý.


Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn eo hẹp như hiện nay, khả năng để Nhà nước cấp đủ vốn kinh doanh cho các lâm trường quốc doanh là rất khó. Tuy nhiên, có một dạng vốn mà Nhà nước có thể và cần giao cho các lâm trường là giá trị cây trên đất lâm nghiệp, ước tính giá trị vốn này ở Tây Nguyên có thể lên đến vài nghìn tỷ đồng. Nếu giá trị cây rừng được giao cho các lâm trường quản lý và khai thác, thì với số vốn vật chất to lớn như vậy các lâm trường sẽ không gặp khó khăn trong việc huy động vốn để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Bên cạnh đó, cần xác định rõ nghĩa vụ của các lâm trường quốc doanh trong việc bảo toàn và phát triển vốn giá trị cây rừng được giao, tương tự như trách nhiệm của các doanh nghiệp nhà nước khác trong việc bảo toàn và phát triển vốn.


Dễ dàng thấy rằng, việc giao cho lâm trường quốc doanh quyền tự chủ trong sản xuất, kinh doanh gắn với nghĩa vụ bảo toàn và phát triển vốn giá trị cây rừng sẽ tạo điều kiện để lâm trường thực hiện tốt không chỉ nhiệm vụ khai thác có hiệu quả tài nguyên rừng mà cả nghĩa vụ bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng. Thực vậy, theo cơ chế này thì nhiệm vụ, nghĩa vụ trên sẽ được gắn kết hữu cơ với nhau và với quyền lợi của lâm trường, bởi chỉ có bảo vệ và phát triển được tài nguyên rừng thì lâm trường mới có điều kiện khai thác lâu dài tài nguyên này. Một khi việc bảo vệ và phát triển rừng trở thành sự nghiệp thiết thân của người lao động ở lâm trường, thì không những Nhà nước giảm bớt được kinh phí, mà công tác này còn đem lại kết quả tốt hơn. Một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho kinh tế Tây Nguyên kém phát triển là do tài nguyên rừng vùng này chưa được khai thác tương xứng với tiềm năng to lớn của nó. 


Bốn là,  khai thác có hiệu quả tài nguyên rừng chính là giải pháp có tính đột phá cho vấn đề phát triển kinh tế Tây Nguyên. Muốn vậy ngoài việc dành một phần diện tích đất lâm nghiệp hợp lý cho các hộ gia đình, Nhà nước cần mạnh dạn giao diện tích rừng sản xuất dưới hình thức giao vốn cho các doanh nghiệp nhà nước (trước hết là các lâm trường quốc doanh). Các doanh nghiệp các cá nhân được quyền chủ động sử dụng vốn rừng được giao để sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đồng thời cũng có trách nhiệm bảo toàn và phát triển giá trị cây rừng trên diện tích được giao bằng cách trồng và chăm sóc cây mới. 


Kinh nghiệm thành công về giao đất trong nông nghiệp cho phép chúng ta tin tưởng vào tính khả thi của phương án này, bởi mấy lý do sau:


Thứ nhất, tài nguyên rừng là một lợi thế rõ rệt để kinh tế Tây Nguyên đi lên thoát nghèo đói và phát triển. Kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy đối với một nền kinh tế đang trong giai đoạn đầu của sự phát triển, thiếu vốn và công nghệ còn lạc hậu, vấn đề then chốt là phải phá vỡ được vong luẩn quẩn của sự nghèo đói: Thu nhập đầu người thấp ( Tiết kiệm và đầu tư thấp ( Tốc độ tích luỹ vốn thấp ( Năng suất thấp ( Thu nhập đầu người tháng ( Trong điều kiện đó, lợi thế về nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể đóng vai trò hết sức quan trọng. Việc khai thác có hiệu quả rừng sản xuất sẽ làm tăng thêm một cách đáng kể đầu vào của nền kinh tế Tây Nguyên, tạo xung lực để phá vỡ vòng luẩn quẩn của sự nghèo đói này.


Thứ hai, lâm nghiệp là ngành kinh tế có hiệu quả sử dụng vốn đầu tư cao (hệ số ICOR thấp). Trong điều kiện thiếu vốn cho đầu tư phát triển các lĩnh vực kinh tế khác, phát triển lâm nghiệp là giải pháp lý tưởng cho Tây Nguyên nhờ hiệu quả vốn đầu tư cao. Có thể nêu lên một thí dụ: Một héc ta cây cao su cần vốn đầu tư là 36 triệu đồng, 7 năm sau có thể khai thác trong vòng 20-30 năm với với lãi ròng là 6 triệu đồng/năm, sau đó bán gỗ cây cao- su với giá 50-70 triệu đồng. Tạm tính sơ bộ rằng một nửa diện tích rừng hiện nay của Tây Nguyên là rừng sản xuất (1,12 triệu ha rừng sản xuất) và hiệu suất vốn đầu tư bình quân của diện tích rừng đó là bằng một nửa so với trồng cây cao su (tạo được giá trị tăng thêm là 3 triệu ha/năm). Khi đó, việc đưa toàn bộ diện tích rừng sản xuất của Tây Nguyên vào khai thác sẽ tạo được tổng giá trị gia tăng sau đó vài năm là trên 6,7 nghìn tỷ đồng/năm, gấp khoảng 6 lần GDP của tỉnh Kon Tum hiện nay.


Thứ ba, khai thác có hiệu quả rừng sản xuất tạo điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp chế biến, từ đó tác động tích cực đến quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Ngành công nghiệp ở Tây Nguyên chiếm tỷ trọng gần 20% trong GDP, chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến nông - lâm sản, trong đó một ngành mũi nhọn đang có thế mạnh là tinh chế gỗ xuất khẩu. Do đó, nếu đưa rừng sản xuất vào khai thác sẽ làm tăng lượng gỗ, giải quyết cơ bản nhu cầu về nguyên liệu gỗ của các doanh nghiệp tinh chế gỗ xuất khẩu và thu hút thêm vốn đầu tư từ bên ngoài vào lĩnh vực này.


Thứ tư, khai thác có hiệu qủa rừng sản xuất tạo điều kiện để khai thác có hiệu quả lợi thế nguồn nhân lực. Tây Nguyên hiện có khoảng 1,6 triệu người trong độ tuổi lao động và có khả năng lao động. Mặc dù không có con số thống kê đầy đủ về tỷ lệ thất nghiệp thời vụ, nhưng theo nhận định chung thì tỷ lệ này khá cao, tập trung phần lớn vào đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ (chiếm gần 30% nguồn nhân lực Tây Nguyên). Nếu đưa rừng sản xuất vào khai thác sẽ làm tăng thêm việc làm trong lĩnh vực lâm nghiệp, từ đó khai thác có hiệu quả nguồn lao động tại chỗ của Tây Nguyên vốn là thế mạnh đang ở dạng tiềm năng.


Thứ năm, khai thác có hiệu quả rừng sản xuất tạo điều kiện để bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên rừng. Việc giao rừng sản xuất dưới hình thức giao vốn cho các cá nhân, đơn vị sẽ làm cho họ có trách nhiệm cao hơn trong việc bảo vệ vốn rừng, tích cực việc phòng chống chặt phá rừng trên diện tích được giao. Ngoài ra, nhờ có thêm nguồn thu từ rừng sản xuất (chủ yếu dưới dạng thuế thu nhập doanh nghiệp), các địa phương có thêm điều kiện để tăng thêm mức khoán cho công tác bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc chủng... bảo đảm cho người dân được sống bằng nghề bảo vệ rừng.


Thứ sáu, sự phát triển của lâm nghiệp góp phần giải quyết một cách hiệu quả và vững chắc những vấn đề chính trị-xã hội, quốc phòng-an ninh. Việc đẩy mạnh các hoạt động lâm nghiệp sẽ tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho hàng vạn người lao động, đặc biệt là cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Đây là giải pháp vững chắc và lâu dài cho vấn đề xoá đói giảm nghèo ở Tây Nguyên. Ngoài ra, các lâm trường sẽ đảm nhiệm tốt hơn vai trò là lực lượng quan trọng trên mặt trận quốc phòng toàn dân, tăng cường an ninh xã hội và an ninh biên giới.  


5.4. Giải pháp tổng thể về phát triển công nghiệp


5.4.1. Những định hướng cơ bản


Chiến lược phát triển kinh tế xã hội cả nước đến năm 2010 xác định công nghiệp vùng Tây Nguyên "Chú trọng phát triển công nghiệp thuỷ điện, khai khoáng, chế biến nông, lâm sản tạo tiền đề để ổn định vùng nguyên liệu, thúc đẩy phát triển nông, lâm nghiệp và nông thôn". Tập trung phát triển công nghiệp chế biến cà phê, cao su, công nghiệp thực phẩm. Lựa chon, trang bị một số dây chuyền công nghệ hiện đại để sản xuất các sản phẩm có chất lượng cao từ cây công nghiệp, lâm sản, chăn nuôi,... Xây dựng nhà máy bột giấy gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu; phát triển cơ khí sửa chữa, công nghiệp vật liệu xây dựng; khai thác và chế biến bôxít. Từng bước hình thành một số khu công nghiệp tập trung.


Vừa phát triển công nghiệp thuỷ điện, khai thác và chế biến khoáng sản, công nghiệp chế biến nông, lâm sản (bột giấy, ván ép, chế biến bông, kéo sợi, chế biến cao su, cà phê...), nhưng đồng thời cũng phải chú ý phát triển các công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề truyền thống (đồ dùng gia đình, dụng cụ sản xuất, thổ cẩm...) để đáp ứng như cầu tiêu dùng tại chỗ và nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc.


- Nhà nước tập trung đầu tư các công trình công nghiệp quan trọng, những công trình then chốt về kết cấu hạ tầng, tạo thế và lực để lôi kéo sự phát triển chung và làm cho nền kinh tế phát triển nhanh.


Dịch chuyển cơ cấu các phân ngành công nghiệp cần thiết và cấu trúc lại theo hướng phát triển các nhóm ngành chủ đạo có lợi thế về nguồn nguyên liệu, có khả năng thu hồi vốn nhanh, sản xuất hàng hoá theo thị trường, tăng nhanh các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất vật liệu xây dựng... đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại chỗ của vùng và tác động qua lại đến các vùng khác để phát triển.


Ưu tiên phát triển công nghiệp quy mô vừa và nhỏ, phát triển mạnh công nghiệp nông thôn theo hướng khuyến khích các ngành nghề truyền thống như sản xuất gạch ngói nung, đồ mộc dân dụng, chế biến lương thực, thực phẩm và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ... phục vụ cho nhu cầu tại chỗ và xuất khẩu, nhằm tăng thu nhập cho người lao động, giải quyết việc làm và từng bước đô thị hoá nông thôn theo tinh thần Nghị quyết 5 BCH Trung ương Đảng.


Đầu tư chiều sâu, cải tạo và đổi mới nhanh các cơ sở hiện có và đầu tư mới, kết hợp công nghệ truyền thống với hiện đại, ưu tiên công nghệ cần ít vốn, tạo nhiều việc làm. Hình thành các khu công nghiệp tập trung nhằm thu hút đầu tư trong nước và ngoài nước, tạo điều kiện tăng nhanh cho công nghiệp trong vùng, trước mắt cần hình thành các khu công nghiệp lấy thành phố, thị xã, thị trấn làm cơ sở như: Buôn Ma Thuột, Plâyku, Kon Tum, Buôn Hồ, để nhanh chóng có điều kiện đồng bộ hoá cấu trúc hạ tầng.


Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc hình thành các khu cụm, với các ngành công nghiệp mới như: công nghiệp bôxit và luyện nhôm, công nghiệp khai thác và chế biến cao lanh, than bùn, chế biến cao su tổng hợp... xây dựng môi trường thuận lợi để đón các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước về các lĩnh vực khai khoáng, công nghiệp chế biến, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp phục vụ du lịch...


Phát triển công nghiệp đi đôi với khắc phục, chống ô nhiễm môi trường.


5.4..2. Các lĩnh vực công nghiệp được ưu tiên


Những lĩnh vực công nghiệp được ưu tiên phát triển ở vùng Tây Nguyên là những ngành công nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế, tạo ra giá trị gia tăng lớn trong sản xuất công nghiệp; có tác động đến phát triển các ngành khác, trang bị lại cho nền kinh tế; khai thác tiềm năng tài nguyên, tạo ra các nguồn nguyên liệu phong phú, tận dụng lao động kỹ thuật và tiềm năng lao động của vùng và có nhu cầu to lớn trong và ngoài nước. Đó là những ngành sau:


· Công nghiệp năng lượng


· Công nghiệp chế biến nông, lâm sản


· Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng 


· Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm


· Công nghiệp khai khoáng nhỏ và lớn (khi có đủ điều kiện cho phép)


· Công nghiệp cơ khí sửa chữa và chế tạo...


Trên cơ sở đa dạng hoá các thành phần kinh tế, mạnh dạn đầu tư công nghệ và thiết bị cho những sản phẩm xuất khẩu theo quy mô vừa và nhỏ. Công nghiệp quốc doanh cần được sắp xếp lại, chỉ giữ lại những xí nghiệp chủ đạo, có hiệu quả nhằm tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh cao trong nước và xuất khẩu. Trong điều kiện thiếu vốn, cần mở rộng hình thức hợp tác, liên doanh, liên kết với ngoài vùng và nước ngoài, đồng thời tạo cơ chế để huy động rộng rãi các nguồn vốn trong dân, trong các thành phần kinh tế.

5.4.3. Giải pháp  phát triển một số ngành công nghiệp vùng Tây Nguyên 


(1). Công nghiệp năng lượng


ở tất cả những nơi có điều kiện sẽ tính toán phát triển thuỷ điện với các quy mô khác nhau từ nhỏ đến lớn theo hướng "đa dạng hoá phương thức đầu tư và kinh doanh điện; có chính sách thích hợp về sử dụng điện ở nông thôn, miền núi. Tăng sức cạnh tranh về giá điện so với khu vực". Huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình thuỷ điện kết hợp với thuỷ lợi vừa và nhỏ để phục vụ nhu cầu tại chỗ và hoà lưới điện quốc gia. Trung ương đầu tư xây dựng những công trình thuỷ điện quy mô lớn, tạo điều kiện để các địa phương huy động vốn xay dựng các công trình thuỷ điện quy mô vừa và nhỏ.


Trong Tổng sơ đồ phát triển điện giai đoạn V thời kỳ 2001-2010, có tính đến 2020 đã kiến nghị đưa vào xây dựng các dự án thuỷ điện sau:


Thuỷ điện Hàm Thuận-Đa Mi: Công suất lắp máy 475 MW, điện lượng trung bình năm 1,5 tỷ KWh, dự kiến chạy tổ máy số 1 vào đầu năm 2001, phát điện toàn bộ vào đầu năm 2002. Thuỷ điện Yaly: Công suất lắp máy 720 MW, điện lượng trung bình năm 3,6 tỷ KWh, đã phát điện tổ máy số1, tổ máy số 2 dự kiến hoà lưới điện quốc gia vào tháng 12/2000; 2 tổ máy còn lại sẽ phát điện vào cuối năm 2001.


Hệ thống sông Đồng Nai (thượng nguồn thuộc tỉnh Lâm Đồng) có: thủy điện Đồng Nai 3-4. Công suất lắp máy 510 MW, điện lượng trung bình 1,6 tỷ KWh, hiện đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi.


Hệ thống sông Sê San thuộc các tỉnh Gia Lai và Kon Tum có:


Thuỷ điện Sê San 3 có công suất lắp máy 273 MW, điện lượng trung bình 1,12 tỷ KWh; thuỷ điện Sê San 4 có công suất lắp máy 330 MW, điện lượng trung bình năm 1,35 tỷ KWh.


Thuỷ điện Sê San 4A: Công suất lắp máy 140 MW, điện lượng trung bình năm 530 triệu KWh.


Thuỷ điện Thượng Kon Tum: Công suất lắp máy 220 MW, điện lượng trung bình năm 770 triệu KWh.


Thuỷ điện Pleikrong: Công suất lắp máy 120 MW, điện lượng trung bình năm 576 triệu KWh.


Thuỷ điện Buôn Kuôp- Chư pông Krong trên sông Serepok (Thuộc tỉnh Đắk Lắk): Công suất lắp máy 280 MW, điện lượng trung bình năm 1,35 tỷ KWh, kết hợp tưới cho 25.268 ha.


Về điện khí hoá nông thôn


- Xây dựng đường dây chuyển tải điện đến nốt 142 xã hiện chưa có điện.


- Cải tạo lưới điện cho 4 thành phố, thị xã bằng nguồn vốn ODA.


(2).  Công nghiệp khai thác bô xit và luyện nhôm


Tây Nguyên có bô xít với trữ lượng quặng nguyên 3,05 tỷ tấn, hàm lượng quặng loại I (Al​​B2BOB3B từ 40- 45%) chiếm 20%; quặng loại III (Al​​B2BOB3B từ 30- 35%) chiếm 55%. Dự báo quặng tinh đạt 1,5 tỷ tấn. Với nguồn khoáng sản này, trong tương lai khu vực Đăk Nông, Bảo Lộc, Bảo Lâm sẽ hình thành ngành công nghiệp khai khoáng và luyện alumil. Chuẩn bị các điều kiện để xây dựng và phát triển công nghiệp khai thác bô xit, tiến hành thăm dò và đánh giá trữ lượng bô xit; sau năm 2010, phát triển công nghiệp luyện alumin ở Đăk Nông. Triển khai dự án sàng tuyển 100.000 tấn quặng bau xit bằng phương pháp tuyển rửa quặng nguyên khai, nguyên liệu cho nhà máy sản xuất 100.000 tấn Hydroxyt nhôm, phụ gia cho ngành sản xuất xi măng. ở Bảo Lộc, Bảo Lâm


Phát triển công nghiệp khai thác và chế biến cao lanh tinh lọc, khai thác diatomit làm chất phụ gia cho sản xuất xi măng; sản xuất phân vi sinh, phân hữu cơ, phân hỗn hợp và các sản phẩm hóa sinh phục vụ sản xuất nông-lâm nghiệp từ than bùn, đất sét và khoáng sản nguyên liệu khác. 


(3). Công nghiệp chế biến nông, lâm sản


Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản gắn với tiềm năng sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn, đồng thời còn có vai trò đảm bảo nhiều sản phẩm chế biến cho toàn vùng và phát triển nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến của các vùng lân cận. Công nghiệp chế biến nông, lâm sản gắn liền và tạo động lực thúc đẩy việc đổi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp, tạo mối liên kết khăng khít giữa công nghiệp với nông, lâm nghiệp.


Phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản với những sản phẩm đa dạng, thu hút được nhiều lao động trong vùng, tạo sự chuyển dịch cơ cấu tích cực hơn. Phát triển với quy mô vừa và nhỏ, đầu tư và đổi mới thiết bị, công nghệ để tạo ra sản phẩm có giá trị cao, đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Công nghiệp chế biến có thể phân bố phân tán hoặc cả trong khu cụm, dải công nghiệp tập trung và cả ở các địa phương trên địa bàn với những quy mô thích hợp, thu hút được nhiều lao động trong vùng.


Trong lĩnh vực công nghiệp chế biến của vùng hướng vào các lĩnh vực sau:


- Chế biến gỗ: cần tăng cường thiết bị chế biến gỗ thành phẩm tinh chế để nâng cao giá trị xuất khẩu hoặc xuất ra ngoài vùng tại các cơ sở hiện có như ở Buôn Ma Thuật, Kon Tum, Plâyku...


- Mở rộng quy mô chế biến, kết hợp đổi mới công nghệ và trang thiết bị hiện đại cho công nghiệp chế biến cà phê, cao su, điều, dầu thực vật, các ngành công nghiệp chế biến khác.


- Đổi mới từng bước thiết bị các cơ sở chế biến cao su hiện có, xây dựng mới một vài cơ sở chế biến cao su và cao su tổng hợp với công suất hiện đại để phục vụ cho công nghiệp sản xuất ôtô, xe máy, xe đạp và các sản phẩm khác bằng cao su. Chính vì vậy sau này hướng phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản cần được nghiên cứu tỉ mỉ kỹ càng hơn để đề ra các dự án khả thi phát triển từng giai đoạn phù hợp.


 (4). Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và khai thác khoáng sản


Ngoài các xí nghiệp, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng đã có, cần mở rộng thêm một số cơ sở ở các vùng có điều kiện thuận lợi như Krông Ana, Krông Nô, Easup... Khuyến khích mọi thành phần kinh tế khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng.


Tìm nguồn vốn và đối tác để phát triển lĩnh vực này, xây dựng nhà máy sản xuất đá ốp lát, xi măng lò đứng và các vật liệu cao cấp từ sét cao lanh như đồ gốm, sứ vệ sinh, sứ dân dụng... Phát triển mới vài cơ sở sản xuất xi măng.


Xúc tiến thăm dò khai thác và chế biến quặng gốc và chuẩn bị điều kiện thích hợp cần thiết để có thể khai thác nhôm, khai khoáng và chế biến khoáng sản quy mô nhỏ (thiếc, vàng, cao lanh, đá quý...)


(5).  Công nghiệp cơ khí


Ngành cơ khí trên địa bàn cần tổ chức lại sản xuất, tăng cường liên kết và hợp tác sản xuất, đầu tư chiều sâu, đổi mới thiết bị để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, thị trường chấp nhận, phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất phụ từng, dụng cụ đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và sản xuất vật liệu xây dựng...


(6). Công nghiệp sản xuất giấy


Vùng Tây Nguyên có tiềm năng về nguyên liệu cho sản xuất giấy, trên địa bàn đã có một số cơ sở làm giấy với quy mô nhỏ, công nghệ thủ công, chất lượng kém. 


Phát triển nhanh các vùng rừng nguyên liệu gắn với đầu tư các nhà máy chế biến giấy, gỗ ván ép để tạo cho lâm nghiệp có hướng phát triển mới và trở thành một trong những khâu đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội. Hình thành khoảng 40 vạn ha rừng nguyên liệu giấy, trong đó có khoảng 20 vạn ha cho nhà máy bột giấy ở Lâm Đồng công suất 12 vạn tấn /năm) và khoảng 7 vạn ha rừng nguyên liệu gỗ (3 vạn ha cho nhà máy ván ép MDF công suất 54.000 mP3P/năm ở Gia Lai; 4 vạn ha cho nhà máy ván dăm công suất 50.000 mP3P /năm ở Đắk Lắk).


Để thực hiện thành công mục tiêu này, đề tài kiến nghị cần:


- Thực hiện cơ chế vay lãi suất ưu đãi cho trồng rừng bằng khoảng 50% lãi suất vay ưu đãi đầu tư hiện hành ở Quỹ hỗ trợ đầu tư, miễn thuế trồng rừng.


- Chọn lọc các loại giống mới thích hợp với từng vùng, phát triển cây mọc nhanh, có chất lượng và sản lượng cao.


- Các cơ sở chế biến bột giấy và sản xuất giấy sẽ ký hợp đồng với người trồng rừng nguyên liệu, bao tiêu sản phẩm và phân chia lợi ích; hỗ trợ ban đầu về giống, kỹ thuật canh tác... 


- Việc quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu cần phải gắn liền với việc xây dựng các cơ sở sản xuất có quy mô và công nghệ, có hiệu quả cao, đảm bảo khả năng cạnh tranh.


- Tiếp tục thực hiện việc giao đất, giao rừng cho người trồng rừng; hỗ trợ ngân sách cho công tác nghiên cứu về giống cây trồng nguyên liệu giấy.


(7). Các ngành công nghiệp khác 


- Công nghiệp dệt, may, đan thêu: cần khôi phục lại các xí nghiệp may trên địa bàn, vừa giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, vừa làm tăng giá trị ngành công nghiệp, đóng góp cho ngân sách.


- Khôi phục lại ngành dệt trong nhân dân, đặc biệt trong vùng đồng bào dân tộc. Phát triển mạnh công nghiệp gia công và tiểu thủ công nghiệp ở thị xã, thị trấn và khu vực nông thôn. Chú trọng phát triển tiểu thủ công nghiệp, khôi phục và phát triển các ngành nghề truyền thống, các cơ sở chế biến nhỏ (đồ dùng gia đình, dụng cụ sản xuất, thổ cẩm...) ở nông thôn, trước hết là ở những trung tâm cụm xã có điều kiện. 


Công nghiệp in: củng cố và bổ sung trang bị cơ sở vật chất cho công nghiệp in để phục vụ nhu cầu phát triển của vùng về thông tin kinh tế- văn hoá xã hội trong cơ chế thị trường


(8). Phát triển công nghiệp nông thôn 


Khuyến khích, tạo điều kiện khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống dân tộc như dệt thổ cẩm, mây tre đan, sản xuất hàng tiêu dùng; các cơ sở thủ công đồ gỗ mỹ nghệ nhằm đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp, tạo nhiều các mặt hàng có thể xuất khẩu, đồng thời tạo thêm việc nhiều việc làm cho lao động nông nhàn, tăng thu nhập cho khu vực nông thôn. 


5.4.4. Giải pháp về tổ chức lãnh thổ sản xuất công nghiệp 


Phát triển các khu cụm, dải công nghiệp cần được luận chứng và chuẩn bị về mọi mặt. Trước tiên tập trung vào nơi có điều kiện xây dựng cơ sở hạ tầng và nguồn nguyên liệu thuận lợi như: cà phê, cao du, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lương thực, thực phẩm và phát triển rộng rãi các điểm dân cư, đưa dần công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp về nông thôn như cơ khí sửa chữa, may, dệt, đan thêu, dệt truyền thống...


(1). Địa bàn Kon Tum 


Dự kiến tổ chức thành  3 khu, cụm công nghiệp sau:


- Khu công nghiệp Hoà Bình có diện tích 100 ha, nằm trong ranh giới xã Hoà Bình cách thị xã Kon Tum 5 km về phía Nam, nằm sát lề đường quốc lộ 14, cách sân bay Pleiku khoảng 50km. Khu công nghiệp Hoà Bình dùng điện từ trạm 11KV thị xã Kon Tum bằng đường dây 35KV. Thông tin liên lạc thuận lợi. Định hướng bố trí các ngành công nghiệp: chế biến nông, lâm sản; sản xuất vật liệu xây dựng; dệt may, da giày xuất khẩu; sản xuất phân bón, hoá chất; sản xuất nước sạch.


Cụm công nghiệp Đăk Tô, xây dựng trên địa phận huyện Đăk Tô. Khu vực xây dựng cụm công nghiệp Đăk Tô là vùng đồi thấp có độ dốc từ 0-5%, đất phong hoá không canh tác được chiếm 70%. Dân cư ít, địa hình phù hợp với điều kiện xây dựng cụm công nghiệp. Nằm cạnh đường quốc lộ 14 từ thị xã Kon Tum đến thị trấn Đăk Tô, các thị xã Kon Tum 38 km, cách trị trấn Đăk Tô 4 km. Cách cửa khẩu quốc tế Bờ Y khoảng 20 km. Các ngành dự kiến phát triển: Chế biến nông sản, lâm sản, chế biến sắn, chế biến hoa quả, Xí nghiệp gỗ dán, Xí nghiệp chế biến cao su, Xí nghiệp chế biến cà phê; Công nghiệp sản xuất đá ốp lát; Công nghiệp cơ khí và sửa chữa...


Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, dọc đường 40, gần cửa khẩu Bờ Y Ngọc Hồi, cụm công nghiệp này có một số xí nghiệp, phân xưởng gia công sơ chế nông, lâm sản, sản xuất một số mặt hàng công nghiệp tiêu dùng để xuất khẩu...


(2). Địa bàn tỉnh Gia Lai 


Dự kiến tổ chức thành  5 khu cụm công nghiệp với diện tích 320 ha:


Khu công nghiệp tập trung Trà Đa nằm phía Đông thị xã Pleiku, trên ngã tư của quốc lộ 19 và đường vành đai bao quanh thị xã, thuộc địa phận 2 xã Chư á và Trà Đa. Định hướng: đầu tư hạ tầng trở thành khu công nghiệp tập trung lớn của tỉnh, thu hút các ngành công nghiệp chế biến nông sản, công nghiệp thực phẩm, chế biến dầu thực vật, chế biến quả, đồ uống và công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.  Qui mô: 120 ha.


Cụm công nghiệp Trà Bá- Hàm Rồng, nằm trên quốc lộ 14, thuộc khu đất phía Nam thị xã Pleiku. Định hướng phát triển: Đầu tư tiếp tục cơ sở hạ tầng để trở thành cụm công nghiệp phía Nam thị xã thu hút các ngành công nghiệp chế biến lâm sản, công nghiệp nhẹ, công nghiệp cơ khí và kết cấu xây dựng, chế biến nông sản. Qui mô: 50ha


Cụm công nghiệp Chưpăh nằm trên huyện Chưpăh, trên quốc lộ 14. Định hướng: Đầu tư đồng bộ hạ tầng để trở thành cụm công nghiệp tại huyện Chưpăh thu hút các ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, sứ cao cấp, hoá chất, phân bón. Qui mô: 50ha.


Cụm công nghiệp An Khê là trung tâm công nghiệp vùng cửa ngõ phía Đông của tỉnh. Tại đây sẽ xây dựng các cơ sở công nghiệp chế biến nông lâm sản trong vùng kinh tế phía Đông, bao gồm các nhà máy chế biến gỗ, đồ gỗ, chế biến đường mía, chế biến tinh bột sắn, chế biến thịt, công nghiệp da...Cụm công nghiệp bố trí tại khu vực thị trấn huyện An Khê (nơi đã có nhà máy tinh bột sắn xuất khẩu Việt Thái). Diện tích khoảng 50ha


Cụm công nghiệp Ayunpa là trung tâm công nghiệp của vùng kinh tế phía Nam tỉnh. Tại đây sẽ phát triển các ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp với nguồn nguyên liệu trong vùng, gồm các nhà máy đường mía, chế biến tinh bột sắn, chế biến thuốc lá, chế biến điều, các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lương thực-thực phẩm...Cụm công nghiệp đặt tại ngoại vi thị trấn huyện Ayunpa, khu vực đã xây dựng nhà máy đường mía Ayunpa. Diện tích: dự kiến khoảng 50ha


Ngoài ra cần đặc biệt chú ý đầu tư phát triển Đức Cơ thành khu Kinh tế Xã hội -Thương mại đủ mạnh trở thành cửa khẩu giao lưu quốc tế, đồng thời nghiên cứu chuẩn bị điều kiện cơ sở (lựa chọn địa điểm, dành đất) phát triển thêm các cụm công nghiệp khác vào các năm sau 2010, tại trung tâm các huyện: Chư Sê, Krôngpa, Mangyang, Kbang, Iargai, Chưprông và Kôngchro.


(3). Địa bàn tỉnh Đắk Lắk 


Dự kiến tổ chức thành  các khu cụm công nghiệp sau:


- Khu công nghiệp tập trung Hoà Phú có diện tích 181,73 ha, thuộc địa phận thôn 12, xã Hòa Phú, có Quốc Lộ 14 chạy qua phía Bắc KCN, cạnh khu công nghiệp Tâm Thắng, cách thành phố Buôn Ma Thuột 14 km về phía Tây Nam, nằm gần sân bay Buôn Ma Thuột. Đây là khu công nghiệp tập trung đa ngành với các loại hình công nghiệp có khả năng gây ô nhiễm, cần có giải pháp quản lý đặc biệt; công nghiệp ít có khả năng gây ô nhiễm; công nghiệp sạch. 


KCN này dự kiến thu hút 14.000 lao động; nguồn cấp nước từ nhà máy nước Buôn Mê Thuột (công suất 49.000 mP3P/ngày). Hiện nay đã có đường giao thông vào Khu Công nghiệp, đang tiếp tục đầu tư đường giao thông nội khu, xây dựng trạm điện, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư.

- Cụm công nghiệp Buôn Hồ (huyện Krông Buk). Bố trí trên địa phận xã Phơn Drang, nằm cạnh quốc lộ 14, cách thị trấn Buôn Hồ khoảng 8 km, cách Buôn Ma Thuột 47 km, cách cảng Vũng R"200 km, cảng Qui nhơn 325 km. Qui mô diện tích 80 ha, vị trí khá thuận lợi gần quốc lộ 14, gần vùng tập trung dân cư và nguồn lao động. Định hướng bố trí ở đây các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản (cà phê, cao su, nông sản thực phẩm, chế biến thức ăn gia súc, gỗ xuất khẩu), sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất phân vi sinh; công nghiệp nhựa, bao bì; cơ khí sửa chữa máy móc các loại, công nghiệp hàng tiêu dùng. Dự kiến thu hút khoảng 7-8 nghìn lao động. Hiện nay đã có đường giao thông vào Cụm, cần tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng như làm đường giao thông nội khu, xây dựng trạm điện, nhà máy nước công suất khoảng 20.000 mP3P/ngàyđêm, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư. 


- Cụm công nghiệp Ea Đa (huyện Ea Kar). Xây dựng trên địa phận xã Ea Đa, huyện Ea Kar, cách trung tâm huyện lỵ khoảng 6 km; vị trí tương đối thuận lợi; nằm sát bên phải đường quốc lộ 26 nối Buôn Ma Thuột đi Ninh Hòa, gần đô thị và khu dân cư tập trung, có dịch vụ phát triển.  Qui mô diện tích 75 ha. Định hướng sẽ thu hút vào đây các ngành công nghiệp: chế biến nông, thực phẩm; chế biến gỗ và sản xuất đồ gỗ cao cấp; sản xuất vật liệu xây dựng; cơ khí sửa chữa; sản xuất hàng tiêu dùng. Cần hoàn chỉnh hạ tầng, xây dựng trạm biến áp, điện lưới,  nhà máy nước 20.000 mP3P/ngày đêm phục vụ sản xuất nhằm sớm thu hút đầu tư, phát huy hiệu quả khu công nghiệp. Dự kiến Cụm công nghiệp sẽ thu hút khoảng 6-7 nghìn lao động. 


- Phát triển các cụm tiểu thủ công nghiệp. Ngoài cụm tiểu thủ công nghiệp Buôn Ma Thuột, trên địa bàn các huyện cần dành đất để bố trí các cụm công nghiệp huyện, các làng nghề nhằm đưa các cơ sở sản xuất công nghiệp ra khỏi các khu dân cư, quản lý tập trung, cung ứng tốt các hạ tầng về điện, nước, xử lý rác thải, nước thải và giữ vệ sinh môi trường chung. Dự kiến bố trí một số cụm công nghiệp huyện như Cụm công nghiệp huyện Krông Păk, M’Đrăk (xã Krông Jing), Krông Ana, Lăk, Krông Năng, Cư M’ga, Buôn Đôn, Ea Súp, Ea H’leo, mỗi cụm công nghiệp huyện có qui mô diện tích khoảng 10 ha; riêng cụm Krông Bông (xã Dang Kang) và Krông năng, mỗi cụm có qui mô diện tích khoảng 40-50 ha.  


(4). Địa bàn tỉnh Đăk Nông 


Dự kiến tổ chức thành các khu cụm công nghiệp sau: 


- Khu công nghiệp Tâm Thắng. Nằm trên địa bàn xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, có qui mô diện tích 181 ha. ở đây có lợi thế về vị tri địa lý kinh tế cách không xa TP. Buôn Ma Thuột (14 km), gần nguồn nguyên liệu nông, lâm sản dồi dào. Dự kiến sẽ tăng cường thu hút đầu tư phát triển các ngành: chế biến nông, lâm sản như chế biến cà phê, hạt điều; chế biến bông, đường, dầu thực vật, tinh bột, chế biến thức ăn gia súc; chế biến gỗ và tinh chế gỗ xuất khẩu; sản xuất nước đá, vật liệu xây dựng như gạch không nung, bê tông đúc sẵn, tấm lợp, chế biến chất kết dính; công nghiệp cơ khí và sửa chữa, lắp ráp máy nông cụ, đồ dùng gia đình.  


- Cụm công nghiệp tập trung Nhân Cơ. Bố trí dọc đường quốc lộ 14, cách Gia Nghĩa khoảng 7 km về phía Tây, có qui mô diện tích 250 ha. Dự kiến thu hút các ngành công nghiệp: chế biến nông, lâm sản; sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí và sửa chữa sản xuất hàng tiêu dùng, may mặc....


- Cụm công nghiệp-TTCN Đắk Ha (thị xã Gia Nghĩa) nằm cách Gia Nghĩa khoảng 7 km về phía Đông theo đường tỉnh lộ 4. Dự kiến thu hút vào đây các ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản, các ngành tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề truyền thống.


- Hình thành các cụm công nghiệp-TTCN huyện, các làng nghề  tại các thị trấn, thị tứ, trung tâm cụm xã như: cụm công nghiệp-TTCN Thuận An, Đắk Song, Đăk Mâm, Quảng Phú, Quảng Khê v.v. ở đây sẽ phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản như sấy, xay xát cà phê, xay xát lúa, ngô, chế biến tinh bột, sản xuất lương thực thực phẩm, chế biến bánh, bún đậu, cơ khí sửa chữa, các mặt hàng TTCN, thủ công mỹ nghệ v.v.  


(5). Địa bàn tỉnh Lâm Đồng


Dự kiến tổ chức thành  3 khu công nghiệp sau:


- Khu công nghiệp Lộc Sơn tại phường Lộc Sơn - thị xã Bảo Lộc. Diện tích 185 ha. Ngành nghề dự kiến: chủ yếu là công nghiệp chế biến, lắp ráp, sản xuất vật liệu, hàng tiêu dùng, công nghiệp giai công lắp ráp,... 


- Khu công nghiệp Phú Hội tại xã Phú Hội- huyện Đức Trọng. Diện tích: 173,9 ha. Ngành nghề dự kiến: chế biến thực phẩm (cà phê, rau sạch, sữa và chế phẩm từ sữa, đóng hộp, rau quả, thức ăn gia súc,...) sản xuất vật liệu xây dựng (gạch ngói, vật liệu trang trí, gạch chịu lửa, đá cát) chế biến lâm sản, khoáng sản (diatomit, bentonit).


- Khu công nghiệp Bauxite nhôm Tân Rai ở xã Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm.  Diện tích: 1.600 ha. Ngành nghề dự kiến: tuyển quặng, sản xuất Alumin và điện phân nhôm. Khuyến khích các nhà đầu tư áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ ít gây ô nhiễm môi trường. 


- Các cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn các huyện được tổ chứctheo hướng:

+ Quy hoạch ở mỗi huyện (trừ huyện Lạc Dư​ơng) có 1 điểm hoặc cụm công nghiệp quy mô 30 ha- 50 ha. Nghiên cứu dành đất để phát triển và mở rộng đến 100 ha khi có điều kiện và phù hợp với khả năng phát triển của từng huyện.


+ Sử dụng vốn khuyến công hỗ trợ việc quy hoạch và kêu gọi đầu tư​ cho các cụm, điểm công nghiệp ở các địa phư​ơng còn khó khăn.


+ Tăng cư​ờng công tác xúc tiến, vận động đầu tư​ vào Khu công nghiệp để nhanh chóng lấp đầy diện tích. 


- Phát triển các cụm, điểm công nghiệp tỉnh Lâm Đồng


+ Cụm công nghiệp Hiệp Thanh (Đức Trọng): dọc quốc lộ 20, từ Phi Nôm đến Định An. Tại đây đã có xí nghiệp sứ Lâm Đồng, xí nghiệp chế biến cấp đông rau quả, công ty Cơ khí và Xây lắp. Định hướng ngành nghề: công nghiệp cơ khí, sành sứ, chế biến nông sản, hoá chất.


+ Cụm công nghiệp Di Linh: tại khu vực Gia Lành- Gia Hiệp, cạnh quốc lộ 20 gần thị trấn Di Linh, diện tích 30 ha. Định hướng ngành nghề: công nghiệp chế biến nông sản.


+ Điểm công nghiệp Đinh Văn (huyện Lâm Hà), diện tích 15 ha, cạnh quốc lộ 27, phía Bắc cách thị trấn Đinh Văn 2 km. Định hướng phát triển công nghiệp chế biến nông sản, sản xuất vật liệu xây dựng.


+ Điểm công nghiệp Đơn Dương (huyện Đơn Dương), diện tích khoảng 10 ha. Định hướng phát triển công nghiệp chế biến nông sản.


+ Điểm công nghiệp Lạc Dương (huyện Lạc Dương), diện tích khoảng 10 ha. Định hướng phát triển công nghiệp chế biến lâm sản, nông sản, ngành nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp.


+ Điểm công nghiệp Bảo Lâm (huyện Bảo Lâm), diện tích khoảng 20 ha. Định hướng phát triển công nghiệp chế biến  nông sản.


+ Điểm công nghiệp Đạ Huoai (huyện Đạ Huoai), diện tích 10 ha. Định hướng phát triển công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm.


+ Điểm công nghiệp Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh), diện tích 10 ha. Định hướng phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, thực phẩm.


+ Điểm công nghiệp Cát Tiên (huyện Cát Tiên), diện tích 10 ha. Định hướng phát triển công nghiệp chế biến  nông sản. 


Bản đồ 7. Sơ đồ định hướng phát triển du lịch và thương mại vùng Tây Nguyên

5.5. Chính sách và giải pháp phát triển thương mại, du lịch


5.5.1. Thương mại 


Để phát triển thương mại vùng Tây Nguyên cần xây dựng các trung tâm thương mại tập trung ở các thành phố, thị xã tạo mối giao lưu hàng hoá với các vùng khác. Phát triển sự hợp tác liên kết kinh tế- thương mại- dịch vụ với các nước láng giềng Lào, Cam-pu-chia. Hình thành các trung tâm thương mại lớn, các chợ nông thôn, nhất là vùng sâu vùng xa, bảo đảm cung cấp một số sản phẩm thiết yếu cho vùng sâu, vùng xa. Tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ nông sản", đồng thời  gắn các tổ chức thương mại với các cơ sở sản suất nhằm đảm bảo sự kết hợp hài hòa giữa  Nhà nước, doanh nghiệp và người sản xuất đều có trách nhiệm cùng tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của vùng. 


Phát triển mạng lưới chợ, đặc biệt là các chợ nông thôn, chợ biên giới. Củng cố hệ thống thương nghiệp phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. 


Phát triển các hoạt động buôn bán, giao lưu kinh tế với các đối tác trong và ngoài nước, người dân tại các khu vực này bước đầu thoát khỏi các quan hệ kinh tế tự cung, tự cấp vốn là truyền thống rất lâu đời của cư dân vùng này, chuyển sang làm quen dần với các quan hệ kinh tế thị trường.


Mở rộng giao lưu kinh tế qua các cửa khẩu góp phần củng cố tình hữu nghị, làm bền chặt hơn quan hệ giao hảo truyền thống giữa nhân dân và chính quyền các địa phương khu vực biên giới.


Các hoạt động du lịch, trao đổi văn hoá qua khu vực các cửa khẩu biên giới đã từng bước đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng vè giao lưu, hợp tác văn hoá giữa Việt Nam với Lào và Camphuchia, góp phần làm tăng dần sự hiểu biết lẫn nhau giữa các địa phương, giữa nhân dân hai bên biên giới. Các nhu cầu về qua lại, thăm hỏi thân nhân nhờ đó cũng được đáp ứng dễ dàng.


Vai trò vô cùng quan trọng và ý nghĩa to lớn của các cửa khẩu biên giới phiá Tây Nguyên với an ninh quốc phòng là điều không thể phủ nhận được. Sự sống động của những hoạt động giao lưu kinh tế tại khu vực các cửa khẩu biên giới không những chỉ làm cho người dân biên giới nhận thức được sự cần thiết phải giữ gìn môi trường hoà bình, hợp tác làm ăn lâu dài mà còn khuyến khích người dân gắn bó máu thịt với vùng biên, sẵn sàng bảo vệ  biên giới của tổ quốc.


Giải pháp phát triển


- Phát triển kinh tế cửa khẩu và hình thành các khu kinh tế cửa khẩu như  Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Kon Tum), Khu kinh tế cửa khẩu Đường 19 (Gia Lai), khu kinh tế cửa khẩu Bu PRăng, Đăk Per. Từ nay đến năm 2010 cần ưu tiên tập trung triển khai xây dựng các chợ cửa khẩu sau:


- 03 chợ cửa khẩu tại các cửa khẩu Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) cửa khẩu đường 19 (Gia Lai) và cửa khẩu BuPrăng (Đắk Nông).


- 03 trung tâm thương mại tại các cửa khẩu Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) cửa khẩu đường 19 (Gia Lai) và cửa khẩu Pubrăng (Đắk Nông).


- 03 kho ngoại quan tại các cửa khẩu Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) cửa khẩu đường 19 (Gia Lai) và cửa khẩu Pubrăng (Đắk Nông).


- 03 Bãi kiểm hoá và giao nhận hàng hoá tại các cửa khẩu Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) cửa khẩu đường 19 (Gia Lai) và cửa khẩu Pubrăng (Đắk Nông).


- Xây dựng lại 03 cổng cửa khẩu, và các trạm kiểm soát của các lực lượng chuyên môn làm nhiệm vụ tại các khu vực cửa khẩu Bờ Y (huyện Ngọc Hồi, Kon Tum) cửa khẩu đường 19 (Gia Lai) và cửa khẩu Pubrăng (Đắk Nông).


- Xây dựng hệ thống trung tâm thương mại.


Trung tâm thương mại là tổng hợp loại hình kinh doanh và dịch vụ, phục vụ cho mọi hoạt động thương mại, đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu, là nơi cá nhà kinh doanh và sản xuất có thể giới thiệu về sản phẩm hàng hoá, cơ hội đầu tư, tìm hiểu về bạn hàng, thị trường, đàm phán, ký kết hợp đồng kinh tế, thực hiện nhiệm vụ bán hàng hoá và hoàn tất các thủ tục thanh toàn, thực hiện các dịch vụ phục vụ cho hoạt động thương mại.


Để trung tâm thương mại hoạt động có hiệu quả, trước mắt chỉ nên xây dựng khu trung tâm thương mại ở những khu vực cửa khẩu có kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá lớn như ở cửa khẩu Bờ Y - Giang Giơn, cửa khẩu đường 19- An Đông Pếch và cửa khẩu Bu Prang-Oraing.


a)- Trung tâm thương mại cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum) - Giang Giơn. Dự kiến quy mô diện tích sàn xây dựng trung tâm thương mại cửa khẩu Bờ Y- Ngọc Hồi là 8.000 mP2P, trong đó giai đoạn 1 từ năm 2003-2006 xây dựng 3.000mP2P và giai đoạn 2 từ năm 2007- 2010 là 5.000mP2P.


b)- Trung tâm thương mại cửa khẩu Đường 19 (Gia Lai).Dự kiến từ năm nay đến năm 2010 với diện tích sàn xây dựng khoảng 5.000 mP2P.


c)- Trung tâm thương mại cửa khẩu BuPrăng (Đắk Nông). Dự kiến quy mô diện tích sàn xây dựng trung tâm thương mại cửa khẩu Buprăng là 5.000mP2P.


- Quy hoạch xây dựng hệ thống kho bãi.  Để phục vụ cho hoạt động xuất nhập khẩu cần thiết phải xây dựng các kho ngoại quan trong khu vực cửa khẩu do xu hướng vận chuyển hàng hoá bằng Container ngày càng phát triển nên tại các kho ngoại quan sẽ xây dựng các bãi để Container và để một số hàng hoá cồng kềnh như gỗ tròn, gỗ xẻ, sắt thép...


Căn cứ vào dự báo kim ngạch và khối lượng hàng hoá xuất khẩu qua các cửa khẩu trong khu vực tam giác phát triển, dự kiến xây dựng các kho ngoại quan tại các cửa khẩu trong khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia đến năm 2010.


Tại cửa khẩu Bờ Y- Giang Giơn kho ngoại quan 8.000 mP2P và bãi hàng hoá 2.000 mP2P. Tại cửa khẩu đường 19 (Gia Lai) kho ngoại quan 5.000 mP2P và bãi hàng hoá 2.000 mP2P. Tại cửa khẩu BuPrăng (Đắk Nông) kho ngoại quan 4.000 mP2P và bãi hàng hoá 1.000 mP2.P

- Hệ thống bãi kiểm hoá và giao nhận hàng hoá. Bãi kiểm hoá ở khu vực cửa khẩu là nơi kiểm tra hàng hoá của hải quan trước khi cho phép hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu hoặc vận chuyển quá cảnh. Để tiết kiệm diện tích xây dựng và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật, bãi kiểm hoá và bãi giao nhận hàng hoá tại cùng một địa điểm, đồng thời tại đây sẽ xây dựng văn phòng làm việc cho các lực lượng chức năng và một kho để bảo quản hàng hoá. Việc xây dựng bãi kiểm hoá và bãi giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu có diện tích từ 3.000- 4.000 mP2P và kho bảo quản hàng hoá có diện tích 500 mP2P.


- Quy hoạch hệ thống cửa hàng thương nghiệp. Quy hoạch xây dựng các cửa hàng tại các cửa khẩu Bờ Y và cửa khẩu đường 19 (Gia Lai). Tại các thị trấn, thị xã trong khu vực kinh tế cửa khẩu sẽ xây dựng một số cửa hàng kinh doanh tổng hợp quy mô vừa, diện tích kinh doanh mỗi cửa hàng khoảng 100 mP2P và tổng đầu tư mỗi cửa hàng khoảng 150-200 triệu đồng, mặt hàng king doanh là hàng công nghiệp tiêu dùng. Tại các trung tâm cụm, xã trong khu vực cửa khẩu sẽ xây dựng các cửa hàng, cửa hiệu của thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã thương mại- dịch vụ. Diện tích kinh doanh của mỗi cửa hàng thương nghiệp quốc doanh khoảng 100 mP2P. Từ 2003-2010, xây dựng 15 cửa hàng kinh doanh tổng hợp có quy mô lớn, vừa và 20 cửa hàng, cửa hiệu của thương nghiệp quốc doanh và hợp tác xã thương mại- dịch vụ tại các trung tâm cụm, xã với diện tích kinh doanh khoảng 5.000 mP2P.


5.5.2. Giải pháp tổng thể về phát triển du lịch 


5.5.2.1. Hiện trạng phát triển. T.rong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ của các ngành, các cấp lãnh đạo địa phương, du lịch Tây Nguyên đã có những bước phát triển, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Tây Nguyên cũng như sự phát triển du lịch chung của cả nước. Tuy nhiên, du lịch Tây Nguyên còn nhiều hạn chế, chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Lượng khách chỉ chiếm khoảng 4-6% lượng khách du lịch của cả nước, tổng doanh thu xã hội từ du lịch chỉ chiếm khoảng 3-5% tổng thu nhập của toàn ngành du lịch. Sản phẩm du lịch của Tây Nguyên chưa đặc sắc, trùng lặp và sức cạnh tranh còn hạn chế. Trong quá trình phát triển các sản phẩm du lịch, việc liên kết, hợp tác giữa các địa phương còn nhiều hạn chế. Những sản phẩm du lịch đặc thù chung toàn khu vực với thương hiệu cạnh tranh chưa được phát triển. Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch chưa đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch. 


Nhằm đẩy nhanh tốc độ phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch Tây Nguyên, từ năm 2001 - 2004, Nhà nước đã dùng nguồn vốn cơ sở hạ tầng du lịch (CSHT) hỗ trợ đầu tư vào CSHT một số khu du lịch trọng điểm của vùng Tây Nguyên với tổng vốn đầu tư 101 tỷ đồng. Đồng thời, các tỉnh Tây Nguyên cũng ban hành nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích nhằm thu hút các nguồn đầu tư các thành phần kinh tế vào lĩnh vực du lịch. Bước đầu các tỉnh Tây Nguyên đã đạt được một số kết quả khả quan như: tỉnh Lâm Đồng thu hút 5 dự án, trong đó có 2 dự án lớn, dự án Đankia - Suối Vàng với vốn đăng ký 704 triệu USD và Khu du lịch hồ Tuyền Lâm với tổng vốn đầu tư dự kiến 100 triệu USD và dự án khách sạn 300 phòng đạt tiêu chuẩn 4 sao; tỉnh Đăk Lăk thu hút được 4 dự án với mỗi dự án từ 30 - 120 tỷ đồng tại Buôn Đôn, hồ Lăk và T.P Buôn Ma Thuột; tỉnh Đăk Nông mới thành lập cũng đang đầu tư xây dựng một số cơ sở lưu trú. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư vẫn chỉ mới tập trung ở một số địa bàn có điều kiện CSHT tương đối phát triển và đang có lượng khách lớn, nhiều địa bàn có tài nguyên du lịch hấp dẫn nhưng chưa được đầu tư. Lượng vốn đầu tư của các thành phần vào lĩnh vực còn chưa tương xứng với tiềm năng du lịch của vùng. Tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) trong lĩnh vực du lịch còn nhiều hạn chế. Đến nay, vùng Tây Nguyên chỉ có 3 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 846 triệu USD đều nằm tại Đà Lạt (Lâm Đồng), trong đó có dự án Đankia - Suối Vàng với vốn đăng ký 704 triệu USD được cấp giấy phép đầu tư từ năm 1997 nhưng đến nay dự án vẫn chưa triển khai.


* Nguyên nhân chủ yếu của vấn đề trên là:


Tây Nguyên là địa bàn còn nhiều khó khăn, nhất là nơi có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống. Trình độ dân trí không đều. Đây cũng là khu vực nhạy cảm về sắc tộc, tôn giáo, và an ninh quốc phòng của đất nước.


Cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở hạ tầng du lịch ở Tây Nguyên còn kém phát triển, chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho khách tiếp cận thuận lợi các khu/điểm du lịch và đảm bảo vệ sinh, môi trường cho hoạt động du lịch. Việc hỗ trợ đầu tư phát triển CSHT du lịch ở khu vực Tây Nguyên mặc dù đã được nhà nước hỗ trợ nhưng còn thấp xa so với nhu cầu phát triển du lịch (những địa phương được đầu tư nhiều nhất cũng chỉ đáp ứng khoảng 30-40% nhu cầu đầu tư).


Môi trường đầu tư chưa thực sự hấp dẫn để tăng cường phát triển du lịch tương xứng với tiềm năng du lịch Tây Nguyên. Đầu tư cho du lịch Tây Nguyên kém hấp dẫn so với các khu vực khác, bởi vì do chi phí đầu tư cao, độ rủi ro lại lớn, nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh riêng nhằm  khuyến khích phát triển du lịch.


Ngoài ra, mỗi tỉnh vùng Tây Nguyên lại có một chính sách khuyến khích và ưu đãi riêng nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước dẫn đến sự không thống nhất các chính sách thống nhất chung thu hút đầu tư của vùng Tây Nguyên cũng như cạnh tranh trong việc thu hút đầu tư giữa các tỉnh trong vùng.


5.5.2.2. Giải pháp phát triển


Tây Nguyên nằm trong vùng  phát triển du lịch Miền Trung - Tây Nguyên (bao gồm 19 tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Bình Thuận và các tỉnh Tây Nguyên) được ngành du lịch xác định là địa bàn động lực phát triển du lịch của cả nước. Để phát triển du lịch Tây Nguyên trong những năm tới cần tập trung vào các hướng sau:


* Thành phố Đà Lạt là trung tâm du lịch địa bàn, đồng thời là một đỉnh của tam giác phát triển du lịch Nha Trang - Ninh Chữ- Đà Lạt. Trong đó, xây dựng khu du lịch tổng hợp quốc gia Đankia - Suối Vàng, khu du lịch chuyên đề quốc gia Hồ Tuyền Lâm; gắn với khai thác hiệu quả du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái, nghỉ dưỡng các tỉnh Tây Nguyên, Ngã ba Đông Dương... Đồng thời, gắn kế các khu du lịch ven biển Duyên hải miền Trung, Đông Nam bộ và khai thác mạnh các tuyến du lịch của vùng như:


* Con đường xanh Tây Nguyên: Tuyến du lịch sinh thái, văn hóa qua các tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum - Gia Lai - Đăk Lăk- Đăk Nông - Lâm Đồng). Trên tuyến du lịch này cần phát huy giá trị của thành phố du lịch Đà Lạt; Khu du lịch tổng hợp sinh thái nghỉ dưỡng núi Đankia - Suối vàng (Đà Lạt, Lâm Đồng), Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt, Lâm Đồng), Khu du lịch sinh thái Buôn Đôn (Đăk Lăk).


* Tuyến du lịch hành lang Đông - Tây: khai thác các tuyến du lịch sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng biển và du lịch bằng phương tiện giao thông đường bộ trên các tuyến quốc lộ 40 qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Gia Lai)... nhằm tiếp cận và thu hút lượng khách du lịch của các nước ASEAN và nguồn khách du lịch các nước thứ ba.


Ngoài ra, các tuyến du lịch Tây Nguyên cần gắn kết với các tuyến du lịch Duyên hải miền Trung như: Tuyến du lịch trọng điểm ven biển dọc Quốc lộ 1, tuyến du lịch "Con đường di sản miền Trung". 


Tăng cường nguồn lực cho phát triển du lịch Tây Nguyên:


Có các chính sách và giải pháp đồng bộ cho Tây Nguyên nói riêng và khu vực Miền Trung - Tây Nguyên nói chung nhằm phát huy lợi thế và bổ sung, hỗ trợ lẫn nhau giữa các tỉnh Tây Nguyên và giữa vùng Tây Nguyên với vùng Duyên hải miền Trung. Theo đó, tập trung chủ yếu vào các giải pháp đầu tư và tài chính trong giai đoạn đến năm 2010 để huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài vào phát triển du lịch. Cụ thể như sau:


- Tăng cường công tác quy hoạch và quản lý phát triển du lịch:


Tranh thủ kinh nghiệm của các nước có nhiều kinh nghiệm phát triển du lịch thông qua việc mời tư vấn nước ngoài giúp đỡ để qui hoạch, xây dựng những địa bàn trọng điểm phát triển du lịch. Các khu du lịch Quốc gia phải có qui hoạch chi tiết để kêu gọi các dự án đầu tư được hiệu quả và hoàn thành trước năm 2006. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các khu, tuyến, điểm du lịch theo qui hoạch phát triển du lịch.


Đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch. Tăng cường phối hợp liên ngành, các cấp chính quyền để làm rõ trách nhiệm trong việc giữ gìn an ninh, an toàn, văn minh cho khách du lịch tại các điểm tham quan và lưu trú của khách du lịch; xử lý nghiêm các hành vi đeo bám khách để bán hàng, xin tiền, lừa đảo, cướp giật, hành hung khách du lịch.


-  Giải pháp về đầu tư:


Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (Ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương tự cân đối). Nguồn vốn này hỗ trợ vào một số lĩnh vực, địa bàn sau:


+ Hỗ trợ đầu tư từ ngân sách để xây dựng CSHT du lịch: Để tạo cơ chế cho địa phương huy động các nguồn vốn khác để đầu tư du lịch. Tăng cường nguồn hỗ trợ đầu tư CSHT du lịch cho các địa phương Tây Nguyên như vốn "mồi" để thu hút đầu tư từ các nguồn vốn khác. Theo đó, tổng vốn đầu tư hỗ trợ phát triển CSHT du lịch cho các tỉnh Tây Nguyên mỗi năm khoảng 100-200 tỷ đồng (bằng khoảng 40-50% so với nhu cầu đầu tư CSHT du lịch của Tây Nguyên).


+ Quảng bá và xúc tiến du lịch: theo đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, kết hợp huy động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch.


- Sử dụng quỹ đất, phát triển CSHT du lịch:


Quy hoạch quỹ đất phát triển du lịch, sử dụng một phần vốn "mồi" từ ngân sách đầu tư để kích thích thu hút các nhà đầu tư. Thực hiện đấu thầu chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC ngày 18/2/2003 để tạo nguồn vốn đầu tư CSHT du lịch.


- Kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài:


+ Vốn đầu tư trực tiếp (FDI): Có quy hoạch kêu gọi vốn FDI ít nhất 2 năm/lần, tham dự Hội nghị kêu gọi đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực du lịch miền Trung - Tây Nguyên.


Khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đối với các dự án và mức ưu đãi, đề nghị như sau:


+ Điều kiện Dự án được hưởng ưu đãi đầu tư thuộc lĩnh vực, như điều 15 Nghị định 51/1999/NĐ-CP về khuyến khích đầu tư trong nước TP
PT


- Vốn đầu tư của các doanh nghiệp và các tổ chức khác.


Tạo điều kiện, cung cấp thông tin để các doanh nghiệp đầu tư vào các cơ sở kinh doanh khách sạn, lữ hành, khu vui chơi giải trí.v.v theo quy hoạch phát triển du lịch của từng địa phương; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư toàn bộ hay tham gia đầu tư, hình thành các cơ sở đào tạo chuyên môn nghiệp vụ du lịch dân lập, bán công... phù hợp với xu hướng xã hội đào tạo của ngành du lịch.


- Đóng góp của cộng đồng


Thu hút sự tham gia của cộng đồng bằng các nguồn lực khác nhau (vốn, lao động) trong việc khai thác các tour sinh thái, du lịch văn hóa, v.v... Theo đó, Nhà nước có chính sách hỗ trợ như về đào tạo, khôi phục làng nghề truyền thống và bảo tồn các nét văn hóa của từng địa phương cũng như đồng bào dân tộc. Đồng thời, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế hỗ trợ về kinh nghiệm, kỹ thuật và tài chính về phát triển du lịch cộng đồng.


-  Giải pháp về tài chính:


+ Tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước dùng để khuyến khích đầu tư và tạo điều kiện phát triển du lịch, xóa đói giảm nghèo, đề nghị cho hưởng tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước cho các dự án đầu tư kinh doanh tại các khu du lịch quốc gia, các dự án kinh doanh tại các vùng có khó khăn...


- Phát hành trái phiếu công trình nhằm huy động nguồn lực để hỗ trợ đầu tư CSHT du lịch; quảng bá và xúc tiến du lịch; cho vay kinh doanh để đầu tư cơ sở kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn và có lãi.


- Tăng tỷ lệ điều tiết từ các nguồn thu từ hoạt động du lịch của địa phương


Khuyến khích các tỉnh Tây Nguyên quan tâm đầu tư phát triển du lịch. Hàng năm, các tỉnh bố trí thỏa đáng nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch trong tổng chi ngân sách của địa phương và khoản thu vượt kế hoạch của toàn bộ các ngành kinh tế trên địa bàn do địa phương thu, để đầu tư cơ sở hạ tầng và xúc tiến quảng bá du lịch.


Bản đồ 8. Sơ đồ định hướng phân bố giao thông, mạng lưới điện vùng Tây Nguyên

5.6. Chính sách và giải pháp phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng 


5.6.1. Thuỷ lợi


Bảo vệ tài nguyên nước và giải quyết vấn đề khô hạn ở Tây Nguyên trong mùa khô là phải ngăn chặn ngay nạn phá rừng, Phát triển thủy lợi của vùng có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp nước cho sản xuất và dịch vụ; điều hòa môi trường. Do vậy, giải pháp phát triển trong thời gian tới là: 


5.6.1.1. Nguyên tắc chung


(1). Cải tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi đã có để các công trình này làm việc theo đúng năng lực thiết kế của nó.


(2). Xây dựng bổ sung thêm các công trình thủy lợi mới tại những vị trí có thể xây dựng được để đáp ứng nhu cầu nước cho những khu vực chưa có công trình thủy lợi hoặc đã có nhưng chưa đủ công suất. Các công trình thủy lợi xây dựng mới có thể là:


+ Hồ chứa nước


Hồ chứa nước là loại công trình thủy lợi đặc biệt có nhiệm vụ điều tiết và biến đổi nguồn nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của một địa phương hay hay một khu vực nào đó của đất nước. Các chức năng chủ yếu của hồ là cấp nước cho nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt, phát điện, điều tiết dòng chảy, kiểm soát lũ, du lịch, vận tải thủy, nuôi trồng thủy sản…Khi một hồ chứa được xây dựng nó sẽ góp phần quan trọng để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, tạo thêm được nhiều việc làm ổn định, phân bổ một cách hợp lý về lao động và dân cư, thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển như giao thông, du lịch, công nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, năng lượng... Khi thiếu nguồn cấp nước thì hồ chứa là giải pháp công trình hữu hiệu nhất. Đối với các vùng thường xuyên bị khô hạn và thiếu nước như ở vùng Tây Nguyên thì hồ chứa còn góp phần rất quan trọng làm thay đổi các yếu tố khí hậu, thủy văn trong khu vực theo xu hướng ôn hoà.


+ Giải pháp xây dựng các hồ chứa


Để lưu giữ khai thác dòng mặt không có giải pháp nào tốt hơn bằng đắp đập, xây dựng hồ chứa nước. Các bậc thang thuỷ điện trên các sông ở khu vực Tây Nguyên chủ yếu để phát điện, bổ sung dòng chảy mùa kiệt cho vùng hạ lưu tăng cường môi trường sinh thái, ít có điều kiện cấp nước để phát triển nông, lâm nghiệp trong vùng.


Ngoài quy hoạch các bậc thang thuỷ điện, cần triển khai quy hoạch mạng lưới thuỷ lợi cỡ nhỏ để phục vụ tại chỗ. 


Trong quá trình lưu giữ nước cần đặc biệt chú ý thời điểm xuất hiện mưa. Nếu mùa mưa bắt đầu sớm thì mùa khô năm sau chắc chắn bị hạn. Vì vậy vào những năm xuất hiện mùa mưa sớm (tháng 8) cần lưu giữ nước và tiết kiệm nước tưới cho năm sau.


Việc xây dựng đập ngăn dòng các khe suối tạo ra những hồ nước nhỏ, hoặc xây dựng những hành lang thu gom các mạch nước ngầm là những giải pháp ưu tiên hàng đầu.


ở Tây Nguyên có nhiều hồ tự nhiên và nhân tạo được hình thành do sự xuất lộ nước dưới đất như đã mô tả ở trên. Có thể minh hoạ ra đây trường hợp điển hình nhất là Biển Hồ ở TP Pleiku. Biển Hồ được hình thành từ 3 họng núi lửa (nhân dân gọi là 3 túi nước). Tại đây do sự xuất lộ nước dưới đất và tích tụ nước mưa mà hình thành một hồ tự nhiên với diện tích mặt nước 220 ha, diện tích lưu vực 3800 ha. Hồ Ba Dĩ ở Pleiku, Hồ Chăn nuôi nông trường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, hồ Đồng Nai, hồ Nam Phương ở TX Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng đều được hình thành và tồn tại trong điều kiện tương tự.


+ Đập dâng


Đập dâng là một dạng đặc biệt của hồ chứa nước. Cũng như hồ chứa nước, đập dâng là công trình lợi dụng tổng hợp, có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân nhưng nhiệm vụ chính của nó là dâng cao mực nước sông suối để đáp ứng yêu cầu của sản xuất. 


+ Trạm bơm


Trạm bơm được xây dựng tại những khu vực có nguồn nước phong phú ở cao trình thấp không để đưa nước tự chảy đến nơi tiêu thụ nước bằng các giải pháp thông thường.


(3). Chuyển nước từ lưu vực khác đến


Có những khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho xây dựng công trình thủy lợi lớn nhưng nhu cầu sử dụng nước ít và ngược lại. Xây dựng công trình thủy lợi để chuyển lượng nước còn dư từ khu vực này sang khu vực khác là rất cần thiết để khai thác hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá này.


(4). Thay đổi cơ cấu sản xuất 


Mỗi loại cây trồng khác nhau có nhu cầu sử dụng và tiêu thụ nước khác nhau. Ngay cùng một loại cây thì mỗi giai đoạn sinh trưởng khác nhau cũng có nhu cầu nước khác nhau. Nghiên cứu thay đổi cơ cấu sản xuất theo hướng giảm nhẹ nhu cầu cấp nước trong thời kỳ cấp nước căng thẳng như trồng các loại cây có nhu cầu dùng nước ít nhưng hiệu quả kinh tế lại cao hoặc chuyển dịch thời vụ sao cho lúc cây trồng cần nhiều nước nhất không rơi vào thời kỳ khô hạn nhất nhưng không làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm nông nghiệp…).


(5). áp dụng công nghệ tưới hiện đại 


Tây Nguyên có nhiều khu vực có diện tích canh tác phân bố trên các vùng đồi núi cao – nơi mà các công trình thủy lợi xây dựng theo phương pháp truyền thống không thể vươn tới được. Để giải quyết nguồn nước chỉ có thể đồng thời với việc nghiên cứu thăm dò khả năng khai thác và sử dụng nước ngầm cần nghiên cứu ứng dụng công nghệ tưới hiện đại, tưới tiết kiệm nước cũng như các phương pháp tạo độ ẩm và giữ ẩm để giải quyết nguồn nước tưới cho khu vực này. 


(6). Đổi mới, nâng cao năng lực quản lý và hiện đại hoá công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi đáp ứng yêu cầu cao của thực tiễn sản xuất.


Quản lý công trình thủy lợi không chỉ đơn thuần là duy tu bảo dưỡng và vận hành công trình đáp ứng yêu cầu của sản xuất và đời sống nhân dân mà còn phải quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh tế và canh tác trên lưu vực của các công trình thủy lợi:


Hướng dẫn người nông dân khai thác tài nguyên rừng và canh tác đất dốc trên lưu vực hồ theo phương pháp khoa học vừa đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống, vừa bảo vệ đất và chống xói mòn. 


Phổ biến đến từng gia đình các chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), phương pháp sử dụng hợp lý các loại hoá chất nông nghiệp. 


Đối với công trình thủy lợi là hồ chứa cần phải nghiên cứu xây dựng một cơ chế quản lý tổng hợp vùng hồ (bao gồm cả lòng hồ và lưu vực của nó) trong đó người dân sinh sống trên lưu vực hồ được tham gia tích cực và có hiệu quả vào quá trình hạn chế xói mòn, rửa trôi đất tức là hạn chế bồi lắng lòng hồ.


(7). Thay đổi phương thức đầu tư công trình thủy lợi nói riêng và các công trình cơ sở hạ tầng nói riêng theo hướng Nhà nước đầu tư hoàn chỉnh từ đầu mối đến mặt ruộng (đến nơi tiêu thụ). Trong cơ cấu kinh phí đầu tư cần có kinh phí chuyển giao công nghệ, tập huấn, hướng dẫn người nông dân (người hưởng lợi) phương pháp sử dụng, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi.


5.6.1.2. Các giải pháp cụ thể. Dự kiến trong thời gian tới, vùng Tây Nguyên sẽ xây dựng 539 công trình lớn, vừa và nhỏ với tổng diện tích tưới khoảng 40 vạn ha, trong đó tưới cho lúa khoảng 6-7 vạn ha, màu và cây công nghiệp khoảng 20 vạn ha. 


Nghiên cứu các biện pháp chống lũ, chống ngập úng cho các khu vực Lăk- Buôn Trập. Nghiên cứu khả năng chuyển nước từ sông Ba sang sông Kone.


 Căn cứ vào điều kiện tự nhiên và địa hình thuỷ thế của các lưu vực sông vùng Tây Nguyên cho thấy toàn vùng hình thành 24 vùng quy hoạch cho lưu vực sông:


Tỉnh Kon Tum có 5 vùng: vùng hữu thượng Pôkô, vùng tả thượng Pôkô, vùng Sa Thầy, vùng thượng Đăk Bla, vùng hạ Đăk Bla.


Tỉnh Gia Lai có 6 vùng: vùng Nam Bắc An Khê, vùng thượng Ayunpa, vùng hạ Ayunpa, vùng Krôngpa, vùng Nam Bắc Plâyku, vùng Iamour- Ialôp


Tỉnh Đắk Lắk có 7 vùng: vùng Buôn Ma Thuột, vùng Lạc Thiện, vùng tả Srepok, vùng buôn Ea soup, vùng Krông Nô,vùng thượng nguồn sông Ba.


Tỉnh Đắk Nông có vùng Gia Nghĩa, vùng Krông Nô, 


Tỉnh Lâm Đồng hình thành 6 vùng quy hoạch thuỷ lợi: vùng hạ lưu sông Đa Nhim, vùng Đà Lạt, Cam Ly, vùng Đa Quân, Manoi, vùng Đa Dâng, Lán Tranh, vùng Đa Hoai, Đa Tẻ, vùng sông La Ngà.


Đối với vùng đất đai bằng phẳng, nguồn nước dồi dào, dắt dẫn kênh mương thuận lợi thì xây dựng hồ chứa đập dâng để tưới, còn những nơi khu tưới tuy bằng phẳng nhưng nằm cao hơn mực nước thì xây dựng các trạm bơm hoặc khai thác nguồn nước ngầm để tưới. Trên cơ sở đó thuỷ lợi đã nghiên cứu xây dựng trên toàn vùng Tây Nguyên 432 công trình, trong đó hồ chứa 276; đập dâng 126; trạm bơm 30. Năng lực tưới thiết kế 475.393 ha (tự chảy 456.510 ha, bơm 18.883 ha).


Phần diện tích còn lại không đảm bảo tưới được chủ yếu là đồng cỏ tự nhiên dưới tán rừng hoặc những vùng kênh mương dắt dẫn không được, các giải pháp kỹ thuật phức tạp nếu thực hiện vô vùng tốn kém không kinh tế, kiến nghị chuyển đổi sang loại cây trồng chịu hạn khác.


5.6.2. Giao thông vận tải


5.6.2.1. Hiện trạng phát triển.  Xây dựng mạng lưới giao thông vận tải thống nhất trong vùng Tây Nguyên,  phối hợp phát triển đồng bộ giữa các ngành đường sắt, đường bộ, đường sông, đường biển và hàng không, nối hệ thống giao thông của vùng với các vùng khác trong cả nước và khu vực.


Nối thông các tuyến tạo ra mạng giao thông đồng bộ liên hoàn, liên thông giữa các tỉnh, tỉnh với huyện, huyện với xã. Đầu tư xây dựng các tuyến quốc lộ vào cấp, 90% mặt đường quốc lộ, 60-80% mặt đường tỉnh lộ được nhựa hoá.Tập trung vào một số hướng sau:


- Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh toàn tuyến đường Hồ Chí Minh với các công trình như biển báo hiệu và các công trình khác kết hợp với các trạm cung cấp nhiên liệu...


- Nghiên cứu, xây dựng đường hành lang biên giới từ quốc lộ 14C từ Ngọc Hồi (Kon Tum) kéo dài nối đường N1 để hình thành tuyến dọc biên giới Việt Nam- Lào- Căm Pu Chia. 


- Cải tạo nâng cấp các trục đường ngang Đông- Tây kết nối đường Hồ Chí Minh- QL1A với các cảng biển quan trọng nằm phía Đông, gồm các QL 19, 24, 40 nối vùng Duyên hải Trung Bộ và vùng Tây Nguyên với vùng Nam Lào qua cửa khẩu Bờ Y tỉnh Kon Tum và qua cửa khẩu Đức Cơ tỉnh Gia Lai; tuyến QL 26, 27, 20 nối vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên với Căm Pu Chia ra cụm cảng Vân Phong, Ba Ngòi, Phan Thiết.


- Xây dựng các tuyến trục giao thông nối từ đường Hồ Chí Minh đến các cửa khẩu... Chú trọng tới các tuyến đường đến các đồn biên phòng.


- Xây dựng các đường ô tô đến trung tâm xã đối với các xã chưa có đường ô tô.  Các tuyến giao thông nối các trục giao thông chính đến trung tâm các xã trong vùng để đảm bảo 100% số xã  hoặc cụm xã có đường ô tô với mặt đường nhựa, bê tông xi măng hoặc cấp phối đến trung tâm, xây dựng kiên cố cầu, cống, ngầm. 


- Đường tỉnh: hiện nay toàn vùng có 32 tuyến đường tỉnh nối liền tỉnh lỵ với các huyện, liên huyện với tổng chiều dài 2.180 km nhưng trong đó đường đi lại 4 mùa mới bảo đảm được 35- 40%, đường đi lại một mùa chiếm trên 40%, số còn lại chưa bảo thông xe. Do vậy cần phát triển đường tỉnh đạt cấp IV miền núi, được rải nhựa mặt bằng vật liệu cứng, trong đó ở tất cả các trục huyện và đoạn tiếp giáp thị xã đều được rải nhựa. Các công trình vượt sông suối đến năm 2010 phấn đấu đều được xây dựng cầu bê tông, một số nơi hẻo lánh mật độ đi lại thấp, xây dựng cầu dầm thép mặt lát gỗ hoặc tấm lát bê tông.


- Đường giao thông nông thôn: mở đường đến các xã chưa có đường giao thông, nâng cáp mặt đường bằng rải đường cấp phối, làm mặt đường nhựa hoặc láng xi măng; xây dựng các công trình vượt sông suối bằng bê tông, gạch xây, đảm bảo xe cơ giới 8 tấn đi lại được 4 mùa. 


* Đường hàng không: khai thác vận tải hành khách bằng đường hàng không qua các cảng hàng không Plâyku, Buôn Ma Thuột, Liên Khương.


* Đường thuỷ: chú ý phát triển các loại phương tiện thuỷ nhỏ phục vụ vận chuyển du lịch và đi lại nội vùng. Các loại phương tiện chở hàng 5- 10 tấn, chở khách 20- 25 ghế hoặc kết hợp chở khách và hàng hoá lắp động cơ nhỏ 6- 12 CV do các thành phần kinh tế đầu tư và khai thác.


* Đường sắt. Nghiên cứu hình thành tuyến đường sắt phục vụ Tây Nguyên là vấn đề cần thiết. Tuy nhiên giữa quy hoạch đường sắt và kinh tế phải gắn bó chặt chẽ với nhau. Hướng phát triển được ưu tiên là tuyến Di An- Chơn Thành- Lộc Ninh- Đăk Nông và Bảo Lộc, Bảo Lâm.


5.6.2.2. Chính sách và giải pháp: 


+ Các tuyến hành lang biên giới và đường ngang là tuyến giao thông biên giới phục vụ an ninh quốc phòng của đất nước, xây dựng sẽ thực hiện bằng nguồn vốn Nhà nước theo các dự án.


+  Đối với cải tạo nâng cấp và mở rộng đường nội xã, vốn đầu tư chủ yếu do dân đóng góp (60% bằng sức lao động, vật tư tại chỗ), Nhà nước hỗ trợ (30%) dưới dạng vật tư thiết yếu như xi măng, sắt, thép. Ưu tiên đầu tư vào cải tạo, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường đã có, tập trung cho các tuyến đường chưa thông xe bốn mùa. Việc xây mới sẽ được xem xét khi có đủ nguồn vốn.


Đối với cải tạo nâng cấp đường liên xã, nối xã với huyện và các trục giao thông chính ở các xã nghèo, Nhà nước hỗ trợ phần lớn vật tư thiết yếu, chi phí máy thi công, công máy san ủi, phần còn lại huy động nguồn vốn tại địa phương.


Để huy động nhiều hơn và có hiệu quả các nguồn vốn đã có, cần lồng ghép, hợp nhất các nguồn vốn từ chương trình 135, chương trình xây dựng trung tâm cụm xã miền núi, vùng cao, chương trình phát triển kinh tế- xã hội các tỉnh Tây Nguyên. 


5.6.3. Hệ thống năng lượng, điện lực


5.6.3.1. Phương hướng phát triển. Tây Nguyên là trung tâm thứ hai về tiềm năng thuỷ điện của toàn quốc xét về các mặt: tỷ trọng, công suất và mật độ. Tây Nguyên còn có vai trò quan trọng đặc biệt trong kết cấu lưới điện tổng thể toàn quốc vì ở đây có một trong 5 trạm biến áp 500kV chính của đường dây siêu cao áp Bắc Nam: Hoà Bình, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Plâyku và Phú Lâm. Điện năng sản xuất tại Tây Nguyên cùng với chuyên tải Bắc Nam có thể chuyên tải tới 2 miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ (ngoài cung cấp tại chỗ). Tây Nguyên là địa bàn triển vọng nhất cho việc xây dựng nhà máy điện nguyên tử sau năm 2010. 


Đến năm 2010, sau khi đã tận dụng tối đa các nguồn thuỷ điện, nhiệt điện than và khí, sẽ có thể phải xem xét đưa nguồn điện nguyên tử vào như là một nguồn cơ bản của hệ thống điện quốc gia. Qua quá trình nghiên cứu tìm địa điểm xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầu tiên ở Việt Nam, Tây Nguyên đã bước đầu được coi là địa bàn có triển vọng nhất (khu hồ Lăk) trong 3 địa bàn được chọn để xây dựng điện nguyên tử ở Việt Nam, ngoại trừ 2 trở ngại quan trọng dù lớn song vẫn có thể khắc phục, đó là: giao thông hiểm trở, tại điểm nút đèo An Khê đối với chuyên chở khối thân lò 250 tấn của điện nguyên tử; khả năng cấp nước làm mát bị hạn chế của hồ Lăk. 


Nếu việc đưa điện nguyên tử vào Tây Nguyên được xem xét thì sau 2010 đây sẽ là nút năng lượng- điện lực có tầm chiến lược hàng đầu của hệ thống điện Việt Nam với cả thuỷ điện, điện nguyên tử và nút 500kV/110kV có tầm quan trọng khống chế toàn bộ khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ.


Địa bàn có triển vọng hàng đầu cho việc liên kết hệ thống điện Việt Nam hợp nhất với hệ thống điện các nước bạn Lào, Campuchia và Thái Lan thông qua việc hợp tác quy hoạch thuỷ điện thuỷ lợi sông Mê Công. Đây cũng là phương hướng có triển vọng và đã được xem xét, tuy chưa có những nghiên cứu khả thi cụ thể.


Định hướng phát triển năng lượng- điện lực Tây Nguyên


Tận dụng lợi thế Tây Nguyên là vùng có tiềm năng to lớn trong việc phát triển điện lực cần cố gắng mở rộng tối đa lưới 110kV tới hầu hết các huyện lỵ của các tỉnh vùng Tây Nguyên. Với lưới phân phối, cần tiến hành mở rộng theo chính sách "vết dầu loang" từ trục lưới điện quốc gia.


Việc lựa chọn cấp điện áp chuyên tải/phân phối và cỡ trạm biến áp cho điện khí hoá nông thôn vùng Tây Nguyên là vô cùng khó khăn và phải tính đến đặc thù địa hình và cư trú rải rác của các cụm dân cư, bán kính dẫn điện có thể tới 50- 70km, do đó ngoài cấp điện áp quy chuẩn phổ biến là 110kV, nên tiếp tục duy trì từ cấp lưới phân phối hai cấp điện áp (35/10kV hoặc 35/6kV) là ưu việc hơn lưới phân phối một cấp điện áp 22 kV.


Chương trình điện khí hoá nông thôn Tây Nguyên phải được xem xét theo đặc điểm vùng sinh thái, phong tục tập quán, mức thu nhập của cư dân địa phương, đặc điểm bộ tộc, cơ chế sinh hoạt truyền thống của địa phương. Ngoài ra, chương trình điện khí hoá cần phải xuất phát từ tiêu chuẩn lợi ích tổng hợp, nâng cao dân trí của cư dân Tây Nguyên, đặc biệt là các bộ tộc thiểu số và cư dân nông thôn là chủ yếu. Không thể máy móc coi tiêu chuẩn khả thi về kinh tế, tài chính là hàng đầu như các dự án năng lượng- điện lực khác.


Phương châm cơ bản để xây dựng các phương án phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên giai đoạn 2005- 2010 là phải phát huy được mọi tiềm năng về vị trí, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, điều kiện kinh tế xã hội vùng để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên cơ sở xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế trong vùng một cách hợp lý nhất.


Bảng 60. Dự báo nhu cầu tiêu thụ điện vùng giai đoạn 2005 - 2020


		Cơ cấu tiêu thụ

		2005

		2010

		2020

		Tăng trưởng (%)



		

		10P6 PkWh

		%

		10P6 PkWh

		%

		10P6 PkWh

		%

		



		1. Công nghiệp, TTCN

		56,584

		16,7

		94,363

		17,8

		272,80

		20,5

		11,2



		2. Động lực phi CN

		57,538

		17,0

		91,564

		17,2

		216,76

		16,3

		9,0



		3. Nông nghiệp

		16,194

		4,8

		20,114

		3,8

		32,76

		2,5

		5,0



		4. ánh sáng sinh hoạt

		208,731

		61,6

		325,003

		61,2

		805,42

		60,5

		9,3



		5. Tổng điện năng thương phẩm

		339,047

		100

		531,075

		100

		1326,98

		100

		11,2





Nguồn: Viện Năng lượng, 2004

5.6.3.2. Các giải pháp phát triển năng lượng


Điện khí hoá nông thôn phải xuất phát từ lợi ích tổng hợp nâng cao đời sống dân trí đặc biệt đối với các bộ tộc thiểu số và cư dân sống ở các vùng cao là chủ yếu, không thể lấy hiệu quả kinh tế làm mục tiêu như các dự án khác.


Các dự án đầu tư phát triển điện khí hoá vùng phải được xem xét theo đặc điểm vùng sinh thái, phong tục tập quán, đặc điểm bộ tộc và cơ chế sinh hoạt của từng địa phương để có các phương án kỹ thuật- đầu tư thích hợp.


Xuất phát từ tình trạng thu nhập thấp, trình độ dân sinh, dân trí hạn chế của cư dân các bộ tộc miền núi Tây Nguyên, việc trợ giá, giảm giá điện năng là tất yếu đặc biệt là vào giai đoạn đầu nhằm đảm bảo cho cư dân Tây Nguyên nhất là các bộ tộc thiểu số được hưởng thụ điện năng ở mức tối thiểu.


Các công trình điện khí hoá nông thôn miền núi nhất thiết phải được vận dụng với các tiêu chuẩn thích hợp giảm nhẹ tối đa. Việc bao cấp vốn cho các công trình điện khí hoá nông thôn, miền núi là tất yếu.


Quá trình phổ biến kiến thức phổ thông về sử dụng điện cho các cán bộ địa phương, làng bản nhất thiết phải được tiến hành.


Xuất phát từ thế mạnh và một định hướng kinh tế của Tây Nguyên là phát triển cây công nghiệp xuất khẩu: cà phê, chè, dâu tằm và chế biến nông lâm sản, gỗ xuất khẩu... việc điện khí hoá nông thôn Tây Nguyên cần tập trung giải quyết khâu động lực cho bơm thuỷ lợi và công nghệ chế biến nông lâm sản địa phương.


Việc phối hợp đầu tư theo nguyên tắc Nhà nước, địa phương và nhân dân cùng làm tại các vùng thị tứ và các cơ sở sản xuất phát triển là một chính sách thích hợp nhằm động viên tối đa các nguồn đầu tư khả thực cho phát triển điện khí hoá nông thôn miền núi.


Ngoài ra, Nhà nước cần có chính sách thích hợp huy động vốn từ các tổ chức quốc tế, nhân đạo và từ nguồn vốn phát triển kinh tế xã hội miền núi và hải đảo để ưu tiên cho điện khí hoá miền núi và vùng Tây Nguyên- nơi mà lưới điện quốc gia tới năm 2010 vẫn chưa thể vươn tới được bằng việc tần dụng tối đa các nguồn tại chỗ như: thuỷ điện nhỏ, năng lượng mặt trời, sức gió... để cho cư dân và các bộ tộc thiểu số ở Tây Nguyên được hưởng ánh sáng sinh hoạt ở mức tối thiểu.


5.6.4. Thông tin, bưu chính viễn thông


Là vùng miền núi, lại cách xa các trung tâm đô thị lớn của nước ta, phát triển mạng lưới thông tin liên lạc của vùng Tây Nguyên có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và củng cố an ninh quốc phòng của vùng.


Phương hướng phát triển thông tin liên lạc của vùng là đẩy nhanh tốc độ phát triển bưu chính viễn thông trên cơ sỏ công nghệ hiện đại: số hoá, cáp quang hoá, tự động hoá, tin học hoá, bằng kỹ số quang học với những công nghệ tiên tiến để có những dung lượng lớn, tốc độ cao. Đồng thời cập nhật kịp thời những công nghệ mới đang trên đà phát triển nhanh chóng. Thực hiện chuyển từ mạng kỹ thuật tương tự (analoy) sang mạng số IDN. Trong những năm tiếp theo thực hiện mạng số đa dịch vụ (ISDN) băng hẹp và băng rộng (B- ISDN) tiến tới tổ hợp được mạng thông minh, phát triển nhiều loại hình dịch vụ thông tin bưu điện (BC- VT) ngày càng đa dạng, phong phú theo yêu cầu sử dụng của các loại khách hàng và sự phát triển của thị trường trong nước và quốc tế.


Củng cố và phát triển các loại hình dịch vụ truyền thống: bưu phẩm, bưu kiện các loại, phát hành bưu cục, điện thoại nội hạt, điện thoại đường dài trong nước và quốc tế, điện báo, telex, điện báo...cùng với việc phát triển các dịch vụ mới (EMS, DHL...) chuyển tiền nhanh, bưu phẩm khai giá, telexfax, vô tuyến nhắn tin, thư điện tử, điện thoại thấy hình, TSL tốc độ cao, hội nghị truyền hình, đầu cuối đa dịch vụ... nhằm thoả mãn tối đa yêu cầu trao đổi thông tin ở các dạng khác nhau của mọi đối tượng khách hàng theo cơ chế thị trường, đưa các loại hình dịch vụ bưu chính viễn thông ngày càng tiếp cận với người sử dụng một cách nhanh chóng, chính xác, an toàn, tiện lợi, văn minh, lịch sự.


Nâng cấp và tổ chức các trung tâm đầu mối, trang thiết bị khai thác mới cho bưu cục trung tâm tỉnh lỵ (bưu cục I) tại Plâyku, Kon Tum, Buôn Ma Thuột. Củng cố, nâng cấp bưu cục khu vực (bưu cục II) đưa tổng số bưu cục toàn vùng năm 2010 lên 470.


Chuyên ngành hoá mạng vận chuyển bưu chính phát hành báo chí bằng ôtô xe máy để chủ động bảo đảm hành trình, năm 2010 chuyên ngành hoá 100% tuyến nội tỉnh. Phát triển mạng dịch vụ chuyển phát nhanh EMS trong nước và quốc tế, chuyển tiền quốc tế. Cải tiến tổ chức các trạm bưu điện xã, kiêm nhiệm làm đại lý dịch vụ viễn thông (điện thoại, điện báo).


5.7. Chính sách và giải pháp phát triển nguồn nhân lực và những vấn đề xã hội

5.7.1. Phát triển nguồn nhân lực. 


Phát triển kinh tế xã hội của một vùng hay một quốc gia xét cho cùng yếu tố quan trọng nhất đó là con người. Con người của một xã hội phát triển phải là con người có tri thức, có năng lực, có kỹ thuật và sức khỏe. Để phát triển nguồn nhân lực các tỉnh Tây Nguyên đồng thời phải thực hiện nhiều chính sách giải pháp bằng việc phát triển hệ thống các trường nghề đào tạo lao động có trình độ từ sơ cấp, trung cấp đến cao đẳng; phát triển khu công nghiệp công nghệ cao, phát triển hệ thống trường cao đẳng và đại học; chính sách khuyến khích học tại chỗ và chính sách thu hút con em các dân tộc ở Tây Nguyên đi học ở ngoài vùng trở lại Tây Nguyên, chính sách thu hút nhân tài từ các vùng khác đến Tây Nguyên phải được đặc biệt chú trọng đầu tư xây dựng. Có nguồn nhân lực chất lượng cao, có nguồn tài nguyên phong phú, có vùng đất đai trù phú cộng với chính sách mở cửa, thông thoáng Tây Nguyên sẽ có vốn để đầu tư phát triển.


5.7.1.1. Một số định hướng chung


Mục tiêu chung phát triển dân số, nguồn nhân lực và các lĩnh vực giáo dục, y tế nhằm thực hiện bảo vệ môi trường, khai thác hiệu quả tài nguyên và phát triển bền vững vùng Tây Nguyên là:


- Thúc đẩy sự phát triển bình đẳng, hài hoà và đồng đều của các dân tộc trên địa bàn Tây Nguyên, trong đó trú trọng đến những nhu cầu và tính đặc thù của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên để đạt được trình độ phát triển ngày càng cao về chỉ số phát triển con người của vùng nói chung và của mỗi dân tộc trong vùng nói riêng;


- Giảm dần và từng bước đi đến chấm dứt sự tụt hậu và tiến tới rút ngắn dần khoảng cách về trình độ phát triển giữa các dân tộc ở Tây Nguyên và của người dân Tây Nguyên và trình độ chung của vùng, của cả nước.


- Hình thành được nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên đáp ứng được yêu cầu phát triển KT-XH của vùng và đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. 


Bản đồ 9. Định hướng Tổ chức lãnh thổ vùng Tây Nguyên

5.7.1.2. Về phát triển dân số


Để phát triển bền vững quy mô dân số vùng Tây Nguyên giữ ở mức ổn định vào khoảng 5,5  triệu người vào năm 2010 và khoảng 6 triệu người vào năm 2020 (kể cả tăng tự nhiên và tăng cơ học).Tăng quy mô và tiếp tục đa dạng hoá cơ cấu thành phần dân số Tây Nguyên gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ tài nguyên và cải thiện đời sống nhân dân. 


Đẩy mạnh, mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình, trong đó chú trọng đến sức khoẻ sinh sản và cung cấp dịch vụ tại cơ sở (cấp xã) để nhanh chóng giảm tỷ lệ sinh, góp phần làm giảm tốc độ tăng dân số và nâng cao chất lượng dân số của vùng;


Có giải pháp mạnh mẽ để hạn chế và kiểm soát các dòng di cư tự do đến vùng. Điều tiết cơ cấu người nhập cư đến Tây Nguyên theo hướng khuyến khích những người có trình độ học vấn cao và lao động kỹ thuật (trước hết là giáo viên, bác sỹ và công nhân kỹ thuật lành nghề) di chuyển đến và định cư lâu dài ở Tây Nguyên; Hạn chế những người trình độ học vấn thấp, không có nghề nghiệp và trình độ đào tạo thấp di chuyển đến Tây Nguyên;


Nhanh chóng triển khai xây dựng và thực hiện quy hoạch phân bố dân cư gắn với phát triển kinh tế-xã hội (công nghiệp hoá, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông-lâm, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ tài nguyên, môi trường, trước hết là tài nguyên rừng, đất và các nguồn nước).


Cần triển khai xây dựng quy hoạch khai thác các vùng đất mới, các loại tài nguyên lớn của vùng (bôxít, thuỷ điện, các vùng chuyên canh sản xuất hàng hoá tập trung...) và những điểm dân cư kèm theo để chủ động tiếp nhận dân cư, lao động từ những vùng khác. 


5.7.1.3. Về phát triển nguồn nhân lực 


(1). Phát triển nguồn nhân lực về trí lực


- Nâng cao trình độ học vấn của dân cư và chất lượng giáo dục các cấp, cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy gắn với đặc điểm của dân cư và yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của vùng;


- Giảm tỷ lệ người lớn không biết chữ. Đạt mục tiêu phổ cập THCS vào năm 2010.Tăng tỷ lệ người tốt nghiệp trung học phổ thông.


- Mở rộng đào tạo nguồn nhân lực. Tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển kinh tế-xã hội của vùng.


- Tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là người dân tộc thiểu số (để bố trí ở tất cả các cấp với tỷ lệ hợp lý, hiệu quả).


(2). Phát triển nguồn nhân lực về thể lực


Xoá đói và cải thiện dinh dưỡng, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em (hiện nay là 40%, cao nhất nước) 


Thực hiện KHH gia đình, đáp ứng nhu cầu của nhân dân về dịch vụ KHHGĐ, nhấn mạnh vào cải thiện sức khoẻ sinh sản nhằm tăng cường bảo vệ phụ nữ có thai và chăm sóc trẻ sơ sinh (Các trạm y tế xã đều có Phòng sản và KHHGĐ đạt chuẩn, các thôn bản đều có Túi sinh đẻ an toàn) và thực hiện có hiệu quả các giải pháp chăm sóc phụ nữ có thai và khi sinh (khám thai đủ 3 lần, được tiêm chủng đầy đủ, khi sinh được cán bộ y tế chăm sóc...). 


Đẩy mạnh công tác y tế dự phòng: Thanh toán các bệnh sốt rét, phong, bướu cổ, làm tốt vệ sinh môi trường, bảo vệ các nguồn nước, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm...


Đảm bảo cung cấp nước sạch cho nhân dân, trú trọng vùng nông thôn và các cơ sở công cộng như trạm y tế, trường học, chợ...


Mở rộng rộng tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế (cơ sở y tế, thiết bị cần thiết và cán bộ y tế) đến tận buôn, bản; Thực hiện đầy đủ tiêm chủng mở rộng cho trẻ em, thực hiện các chương trình sức khoẻ học đường...


Từng bước cải thiện những điều kiện sinh hoạt cơ bản như: điện, nước, phương tiện thông tin liên lạc và môi trường trong sạch.v.v... xây dựng và phát huy truyền thống văn hoá, phong tục tập quán tốt đẹp, thúc đẩy phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao.


Phấn đấu thực hiện giáo dục bắt buộc ở cấp tiểu học và một phần ở cấp trung học cơ sở chủ yếu ở thành phố. Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo để dần dần từng bộ phận tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế để có thể tiếp thu và sử dụng công nghệ hiện đại một cách tốt nhất.


Đảm bảo cho nhân dân các dân tộc Tây Nguyên được hưởng thụ các dịch vụ y tế tương đối có chất lượng hơn, có thuốc chữa bệnh, giá cả hợp lý và đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhân dân.


 Đến 2010 phấn đấu thấp nhất có 85% lao động có nhu cầu việc làm có công ăn việc làm để tạo thu nhập, có sự bình đẳng và công bằng trong xã hội, hạn chế khoảng cách giàu nghèo.


Thực hiện tốt các vấn đề xã hội, nâng cao dần trình độ dân trí và mức sống cho dân cư, trước hết là đồng bào các dân tộc ít người, đồng bào di cư tự do đang gặp khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đồng bào


5.7.2.  Phát triển giáo dục và đào tạo


5.7.2.1. Mục tiêu phát triển. Trong những năm tới phát triển giáo dục đào tạo vùng Tây nguyên cần đạt được các mục tiêu chủ yếu như sau:


Mở rộng màng lưới giáo dục mầm non, tăng tỷ lệ các cháu được đi học mẫu giáo, đặc biệt là trẻ em các dân tộc thiểu số trước khi được vào học lớp 1.


Củng cố kết quả đạt được và nâng cao chất lượng về phổ cập tiểu học. Thực hiện mục tiêu phổ cập THCS vào năm 2010. 


Tăng cường số lượng giáo viên, đảm bảo đủ giáo viên cho các cấp học theo định mức chuẩn quốc gia (1,25 giáo viên/lớp đối với cấp tiểu học; 1,5 giáo viên/lớp đối với cấp THCS và 1,75 giáo viên/lớp đối với cấp THPT). Nâng cao chất lượng giáo viên (nâng tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn các cấp lên 100% vào năm 2010). 


Kiên cố hoá trường lớp học. Đến năm 2010, đảm bảo 100% phòng học các cấp phổ thông được kiên số hoá. Nâng tỷ lệ trường lớp học được xây dựng cao tầng.


Đảm bảo cung cấp đủ thiết bị, phòng thí nghiệm, thư viện, đồ dùng dạy học.cho các trường học.


Tích cực đào tạo nghề và hướng nghiệp cho người lao động, nhất là ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.


5.7.2.2. Những giải pháp phát triển


Xây dựng thêm và mở rộng quy mô các trường phổ thông dân tộc nội trú. Mỗi tỉnh có ít nhất 1 trường trung học phổ thông nội trú và 1 trường phổ thông cơ sở nội trú;


Mở rộng việc đào tạo giáo viên là người các dân tộc thiểu số;


Mở rộng diện các trường được học bằng tiếng dân tộc, hoặc song ngữ (trước hết là ở cấp tiểu học và THCS);


Thành lập các Trung tâm giáo dục cộng đồng ở tuyến huyện để thực hiện việc xoá mù chữ cho người lớn và thu hút trẻ em bỏ học đến trường;


Thực hiện công tác XHH giáo dục có chọn lọc. Khuyến khích huy động các nguồn vốn từ dân để phát triển giáo dục-đào tạo ở khu vực đô thị. Nhà nước cần tiếp tục tăng đầu tư cho phát triển giáo dục cấp phổ cập, đặc biệt là ở vùng nông thôn và đối với đồng bào các dân tộc để tạo điều kiện thuận lợi và mở rộng cơ hội cho nhân dân được đi học.Thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp vào sự nghiệp phát triển giáo dục- đào tạo của vùng.


Tăng cường sự hỗ trợ của nhà nước trong xây dựng hệ thống trường lớp đạt chuẩn quốc gia, ưu tiên đặc biệt ở các vùng sâu, vùng xa và vùng tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Đưa lớp học và giáo viên đến tận thôn, bản (giáo viên cắm bản). Chú trọng phát triển giáo dục dân tộc, mở rộng và nâng cao chất lượng hệ thống trường dân tộc nội trú tỉnh/huyện, các loại hình bán trú dân nuôi ở các xã nhằm duy trì và thu hút trẻ em nghèo, con em dân tộc đi học nhằm tạo nguồn đào tạo cán bộ ở các cấp cao hơn. Nhà nước cần hỗ trợ trong việc xây dựng cơ sở vật chất ban đầu và cung cấp bữa ăn trưa cho trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số ở các lớp mẫu giáo để khuyến khích các cháu đến trường, đồng thời kết hợp thực hiện chương trình dinh dưỡng nhà trường (nhằm góp phần giảm nhanh tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em của vùng). Có chính sách ưu đãi (học bổng) đủ sức thu hút học sinh người dân tộc vào học các trường Dạy nghề, THCN, CĐ & ĐH. 


Tăng cường nguồn lực cho giáo dục- đào tạo từ các tổ chức kinh tế -xã hội, các tỉnh có điều kiện kinh tế phát triển hơn, các tổ chức quốc tế và tăng phần đóng góp của bộ phận dân cư có thu nhập cao thông qua phát triển loại hình giáo dục ngoài công lập ở khu vực đô thị.  


Có chính sách ưu đãi đối với những cán bộ, giáo viên nhận công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc.


Triển khai  qui hoạch hệ thống giáo dục- đào tạo của Vùng Tây Nguyên và các địa phương phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội của mỗi tỉnh, đồng thời phát triển mối quan hệ hợp tác có hiệu quả giữa các tỉnh trong vùng và với các tỉnh ngoài vùng (trước hết là với các trung tâm phát triển như TP Hồ Chí Minh,  Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn....) trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.


Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư trên địa bàn các tỉnh trong vùng của các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng, Dự án hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn, Dự án xây dựng trung tâm cụm xã  miền núi, vùng cao thuộc chương trình 135... cho việc xây dựng trường, lớp học. 


Cải tiến nội dung chương trình giảng dạy (phần mềm của sách giáo khoa) và phương pháp dạy học phù hợp với đặc điểm của vùng nhằm mục tiêu giáo dục học sinh những kiến thức và kỹ năng về bảo vệ môi trường và khai thác hợp lý, hiệu quả tài nguyên của vùng Tây Nguyên. 


Đầu tư xây dựng đủ phòng học cho phổ thông cấp I, xây kiên cố các trường phổ thông cấp II, cấp III đến từng xã, cụm dân cư. Có chính sách ưu đãi cho đội ngũ giáo viên đảm bảo thu hút được đội ngũ giáo viên an tâm giảng dạy ở các trường học trong vùng, nhất là ở các khu vực đồng bào dân tộc ít người vùng cao, vùng sâu và vùng xa.


Cần gấp rút xây dựng mở rộng các trường đào tạo dạy nghề. Đào tạo của các trường dạy nghề phải kết hợp với việc khai thác thế mạnh của vùng Tây Nguyên: cây, con, công nghiệp chế biến, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo cán bộ để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của vùng.


Tập trung củng cố tăng cường khả năng và quy mô đào tạo cho Đại học Tây Nguyên, Đại học Đà Lạt. Nâng cấp hai trường này để có khả năng đào tạo đa ngành, chủ yếu đào tạo cán bộ cho vùng Tây Nguyên. Đặc biệt có chính sách ưu đãi đào tạo cán bộ người dân tộc ít người, khuyến khích con em đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đi học các trường khác trong nước và nước ngoài để phục vụ Tây Nguyên.


Phát triển các trường bán trú, các trường nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật ở các tỉnh.


Tiếp tục củng cố và phát triển các trường ngoài công lập ở tất cả các bậc học. Phấn đấu đến năm 2010 tỷ lệ học sinh ngoài công lập ở nhà trẻ là 54%; mẫu giáo là 32%., tiểu học là 4%; trung học cơ sở là 10% và trung học phổ thông là 35%.



Xây dựng chương trình giáo dục thích hợp với con em đồng bào các dân tộc.


Đến năm 2010 tất cả các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trong toàn vùng được xây dựng kiên cố, trong đó có khoảng 50% trường học được trang bị các đồ dùng dạy học, thí nghiệm, thư viện theo chuẩn tối thiểu; 80-90% các trường có trang thiết bị đạt chuẩn; mỗi huyện có ít nhất 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia; mỗi huyện có ít nhất 1 trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề tổng hợp.


 Mở các trường bán trú tại xã, cụm xã, cho bậc tiểu học. Tổ chức bán trú cho các trường THCS và THPT. Nhà nước cấp kinh phí xây dựng nhà nội trú, các công trình phục vụ sinh hoạt của học sinh nội trú, trợ cấp một phần học bổng cho các đối tượng học sinh dân tộc có hoàn cảnh đặc biệt, học sinh nghèo học sinh gặp nhiều khó khăn bằng  học sinh trong các trường phổ thông dân tộc nội trú.


 Phấn đấu có đủ số lượng giáo viên cho các cấp bậc học theo quy định của Nhà nước. (6 học sinh nhà trẻ/ giáo viên; 15 học sinh mẫu giáo/giáo viên; 1,15 giáo viên / 1 lớp tiểu học; 1,85 giáo viên /1 lớp trung học cơ sở và 2,1 giáo viên/1 lớp trung học phổ thông) và đảm bảo đủ cơ cấu giáo viên giữa các môn học.


Khuyến khích đối với những trẻ em người dân tộc học giỏi kết hợp với bồi dưỡng nhân tài.


5.7.3. Phát triển y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng


5.7.3.1. Phương hướng chung


- Thực thi đồng bộ các giải pháp về phát triển y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng  nhằm sớm cải thiện cơ bản tình trạng sức khoẻ của cộng đồng dân cư Tây Nguyên. Đặc biệt chú ý tới các giải pháp nhằm giảm nhanh tỷ lệ suy dinh dưỡng, tỷ lệ mắc các bệnh sốt rét, các bệnh đường hô hấp, các bệnh đường ruột, mở rộng các hoạt động kế hoạch hoá gia đình và  chăm sóc sức khoẻ sinh sản, khống chế các dịch bệnh đặc thù của vùng, hạn chế sự lây nhiễm của HIV, bệnh viêm đường hô hấp cấp, dịch cúm H5N1.


- Giảm bớt sự chênh lệch về khả năng tiếp cận và sự thụ hưởng các dịch vụ y tế- CSSK của dân cư, đặc biệt là của nhóm người nghèo và đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa; 


- Mở rộng phạm vi, đối tượng phục vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ của y tế tuyến cơ sở (huyện, xã, thôn bản) để nâng cao mức thu hưởng của dân cư về các dịch vụ y tế cơ bản.


- Tăng cường vai trò hỗ trợ của Nhà nước để y tế trong vùng phát triển, chủ yếu tập trung vào việc xây dựng và phát triển màng lưới y tế cơ sở và xây dựng trung tâm kỹ thuật cao của vùng.


- Đảm bảo mức tối đa các chăm sóc y tế tại chỗ ở các buôn làng. Kết hợp với các hoạt động chuyên môn hoá cao hơn về phòng cũng như chữa bệnh theo hình thức lưu động đến hỗ trợ tại cơ sở. Đối với y tế tuyến cơ sở, đặc biệt là vùng cao cần phải tổ chức trạm y tế làm công tác giáo dục sức khoẻ, điều trị thông thường, được trang bị thuốc, phương tiện để có đủ khả năng hỗ trợ cán bộ y tế buôn, làng khi cần thiết. 


Đầu tư xây dựng bệnh viện huyện, bệnh viện khu vực (liên xã) với số giường bệnh đủ. Phát triển mạnh y tế dự phòng, tăng cường các đội vệ sinh phòng chống dịch, chống sốt rét và bướu cổ, bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và sinh đẻ có kế hoạch. Đối với tuyến tỉnh, cần tăng cường bệnh viện đa khoa tổng hợp và  phát triển y học dân tộc. Phấn đấu trong những năm tới xây dựng được mạng lưới y tế ổn định, hoạt động điều, có hiệu quả cung cấp được các dịch vụ phòng chữa bệnh, phòng chống bệnh dịch, đưa công tác y tế của Tây Nguyên ngang bằng với sự phát triển y tế của các vùng trong cả nước.


Những chỉ tiêu cụ thể là: 100% buôn, làng đều có cán bộ y tế được viên chức hoá, mỗi xã có từ 2- 3 cán bộ y tế, đưa số bác sỹ lên 5- 7 bác sỹ cho 1 vạn dân. Tất cả các huyện đều hình thành Trung tâm y tế dự phòng mạnh với các đội phòng chống dịch, phòng chống sốt rét. Những huyện có tỷ lệ người bị bệnh bướu cổ trên 25% trở lên có Đội phòng chống bướu cổ . Kiện toàn và nâng cao chất lượng các cơ sở y tế của các tỉnh mà trọng tâm là bệnh viện đa khoa, trạm phòng chống dịch, phòng chống sốt rét, chống bướu cổ, chống bệnh xã hội.


Đầu tư xây dựng các trường đào tạo y tế cho Tây Nguyên như khoa y trường đại học Tây Nguyên, Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến sức khoẻ nhân dân các dân tộc Tây Nguyên.


ở tuyến huyện phải có bệnh viện hoặc trung tâm y tế huyện, ở tuyến tỉnh phải có bệnh viện lớn đa khoa và tiến tới xây dựng bệnh viện cấp vùng. Tiếp tục củng cố mạng lưới y tế cơ sở, đặc biệt là tuyến xã và thôn bản. Tăng cường thực hiện chính sách đưa bác sĩ về xã; phấn đấu 50% số xã có bác sỹ vào năm 2005 và 60% vào năm 2010; 100% trạm y tế xã có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi. Phấn đấu vào năm 2010 đạt mỗi trạm y tế có từ 3-5 cán bộ y tế, đưa số bác sỹ trên 1 vạn dân lên khoảng 5-6 người.  Nâng hệ số ưu tiên đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho y tế vùng Tây Nguyên bình quân đầu người lên 2,5-3 lần so với vùng Đồng bằng. 


5.7.3.2. Giải pháp cụ thể


Tăng cường và củng cố mạng lưới y tế cơ sở, đảm bảo tốt công tác CSSK ban đầu.  Nhà nước đảm bảo những điều kiện tối thiểu cần thiết để tất cả các xã có trạm y tế hoạt động thường xuyên. Có chính sách hỗ trợ thiết thực  để thúc đẩy hoạt động của y tế thôn bản như giải quyết về lương, phụ cấp, đào tạo chuyên môn. Tổ chức thành lập các đội y tế lưu động kết hợp với đội VSPD để phòng và chữa bệnh cho đồng bào các dân tộc, các vùng sâu vùng xa


Xây dựng mạng lưới y tế các tuyến:


+ Y tế cơ sở: Các buôn, thôn đều có mạng lưới y tế cơ sở, các xã đều có trạm y tế để có thể đảm nhận chức năng khám chữa các bệnh thông thường thường cho cộng đồng cư dân tại chô. Triển khai đồng bộ các hoạt động phòng bệnh và chống dịch bệnh lây lan.


+ Y tế tuyến huyện: Trung tâm y tế huyện chỉ đạo mọi hoạt động y tế trong địa bàn. Từng bước nâng cao trình độ chuyên môn của bệnh viện tuyến huyện để sớm đạt mức ngang bằng với  miền xuôi.


+ Y tế tuyến tỉnh:  Ngoài các bệnh viện đa khoa ở các tỉnh cần xây dựng thêm bệnh viện y học cổ truyền.


Đảm bảo nhân lực y tế:  Sử dụng hợp lý nhân lực sẵn có tại địa phương, phối hợp với các công, nông trường, đơn vị bộ đội, công an biên phòng nhằm đảm bảo đủ cán bộ y tế từ cơ sở đến các tuyến trên. Bệnh viện huyện phải có đủ bác sĩ chuyên khoa, ưu tiên hệ ngoại sản. Phòng khám đa khoa khu vực phải có tối thiểu từ 2-3 bác sĩ ngoại-sản và nội nhi. Đội điều trị lưu động có 2-4 cán bộ, trong đó có bác sĩ. Đội vệ sinh phòng dịch sốt rét có 6-12 cán bộ, trong đó có bác sỹ. Đội bảo vệ sức khoẻ bà mẹ và trẻ em có từ 6-12 cán bộ, trong đó có tối thiểu 2 bác sỹ dược bổ túc về sản nhi. Quản lý nhân sự theo ngành một cách độc lập.


Đảm bảo nguồn tài chính cho công tác y tế. Có chính sách nâng mức lương cho cán bộ y tế công tác ở vùng Tây Nguyên gấp 1,5-2 lần so với vùng xuôi. Cung cấp đủ tài chính để đào tạo con em đồng bào các dân tộc. Xây dựng và bảo dưỡng các cơ sở y tế, mua sắm và sửa chữa các trang thiết bị y tế ở các tuyến. Chính quyền địa phương có trách nhiệm cung cấp nguồn tài chính cho các chi phí thường xuyên của trạm y tế và trung tâm y tế huyện. Nhà nước trợ giúp kinh phí cho tuyến y tế tỉnh và khi bị thiên tai.  


Đảm bảo thuốc và cơ sở vật chất. Ngành Y tế trực tiếp quản lý, bảo dưỡng cơ sở y tế theo hướng ưu tiên cơ sở vật chất, đảm bảo đủ thuốc và trang thiết bị cho y tế tuyến xã và huyện. Cung cấp đủ thuốc và trang thiết bị y tế cho các cơ sở điều trị tuyến tỉnh, y tế dự phòng. Tận dụng các nguồn dược liệu sẵn có ở địa phương để phát triển y học cồ truyền. Phòng khám đa khoa khu vực được trang bị đủ thuốc, phương tiện để phát hiện và quản lý các bệnh nhân sốt rét, lao phong, bướu cổ. Mỗi cán bộ y tế buôn, bản được trang bị một túi thuốc thiết yếu và 1 bộ dụng cụ y tế tối thiểu. Mỗi huyện được trang bị tối thiểu 1 xe cứu thương.


Thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo


Hỗ trợ tài chính cho hoạt động y tế CSSK ở Tây Nguyên


+ Ngân sách Nhà nước phân bổ cho hoạt động y tế ở Tây Nguyên và vùng núi với hệ số ưu tiên cao nhất: gấp 3-5 lần so với vùng đồng bằng.


+ Đảm bảo khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi theo đúng Luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em.


+ Hỗ trợ kịp thời và đầy đủ cho y tế cấp cơ sở từ cấp huyện trở xuống để đảm bảo những cơ sở này thực hiện tốt chức năng của mình.


Cần xem xét mức độ hợp lý của việc đảm bảo hạch toán và hiệu quả kinh tế của các cơ sở y tế vùng Tây Nguyên (việc thực hiện Nghị định 10). Nhà nước phải có chủ trương hỗ trợ nhiều hơn thì dân cư trong vùng, đặc biệt đồng bào các dân tộc vùng cao, vùng sâu mới có cơ hội được chăm sóc y tế cơ bản một cách đầy đủ, thu hẹp khoảng cách chênh lệch với các vùng khác có điều kiện phát triển thuận lợi hơn


+ Nhà nước tiếp tục có chính sách hỗ trợ đầu tư và tăng cường lồng ghép có hiệu quả các chương trình  kinh tế xã hội trên địa bàn để sử dụng có hiệu quả nguồn lực và lợi ích đến được các nhóm đối tượng cần tác động.

5.7.4. Bảo tồn, phát triển và giao lưu văn hoá các dân tộc 


Phát triển văn hoá theo hướng kết hợp văn hoá hiện đại với nền văn hoá truyền thống của các dân tộc. Xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh lịch sự trong cộng đồng, xây dựng xã, làng, bản, gia đình nếp sống văn hoá mới. Tích cực bài trù và xoá bỏ hủ tục mê tín dị đoan. Chú trọng xây dựng xếp sống văn hoá cho đồng bào các dân tộc ít người ở vùng cao, vùng sâu và vùng xa. Phát triển các hình thức nghệ thuật, đặc biệt là văn hoá quần chúng, văn hoá dân gian, đảm bảo mọi tầng lớp nhân dân được thưởng thức văn hoá nghệ thuật.


5.7.4.1. Phương hướng phát triển


- Hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hoá đồng bộ ở cơ sở. Tổ chức và sắp xếp lại hệ thống thiết chế ngành phù hợp với điều kiện về cơ cấu dân tộc và đặc điểm phân bố dân cư Tây Nguyên. Đầu tư xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất VH-TT ở tuyến huyện, xã, thôn/bản, trong đó có chính sách ưu tiên đầu tư cho các vùng đồng bào dân tộc, các xã dặc biệt khó khăn.


- Đẩy mạnh và nâng cao các hoạt động văn hoá dân tộc quần chúng cơ sở, hướng dẫn lễ hội, nghi thức, lễ thức. Tăng cường các loại hình hoạt động văn hoá-nghệ thuật và phong trào quần chúng, tổ chức các hoạt động lễ hội dân tộc truyền thống của Tây Nguyên. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất (phương tiện và trang thiết bị) các điểm văn hoá-thông tin xã, trung tâm sinh hoạt văn hoá làng bản; điểm vui chơi giải trí cho trẻ em (theo quyết định 19/1998/QĐ-TTg). Củng cố và mở rộng màng lưới thông tin cơ sở các cấp huyện, xã, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, các xã miền núi đặc biệt khó khăn;


- Đầu tư nâng cấp hệ thống bảo tàng tổng hợp cấp tỉnh (5 bảo tàng), các phòng truyền thống trong trung tâm văn hoá huyện. Tổ chức các lễ hội truyền thống gắn với các di tích lịch sử, văn hoá, phong tục tập quán của các dân tộc Tây Nguyên theo hướng văn minh, lành mạnh và đậm đà bản sắc dân tộc. Kết hợp đầu tư khai thác các di tích văn hoá-lịch sử, danh lam thắng cảnh phục vụ tham quan du lịch và từ nguồn thu này để bổ sung nâng cấp trùng tu các bảo tàng, di tích;


- Nâng cấp thư viện tổng hợp tỉnh, huyện, phòng đọc sách công cộng, nhất là xây dựng mới một số thư viện ở các huyện vùng cao. Đầu tư trang thiết bị bảo quản, bổ sung số đầu sách thường xuyên cho thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã. Nâng cấp các Trạm bưu điện-văn hoá xã;


- Thực hiện chính sách ưu tiên đưa sách báo về vùng đồng bào các dân tộc, vùng sâu vùng xa... theo Quyết định 21 và 25 TTg. Khuyến khích các thành phần kính tế và tư nhân làm đại lý sách báo đưa đến người dân. Tăng thêm số lượng sách, báo và đa dạng hoá hoạt động của các Trung tâm bưu điện văn hoá xã.


- Xây dựng chương trình phát triển văn hoá các dân tộc ít người Tây Nguyên. Giúp đỡ đồng bào giữ gìn, phát triển ngôn ngữ, chữ viết dân tộc. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường đào tạo cán bộ dân tộc, có chính sách khuyến khích văn nghệ sỹ dân tộc sáng tác, phổ biến tác phẩm. Đưa sách báo và các ấn phẩm văn hoá phù hợp (nhất là lồng tiếng dân tộc...) tới buôn làng, vùng sâu, vùng xa.


- Tiếp tục chương trình về văn hoá với mục tiêu: bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá truyền thống dân tộc, gồm cả văn hoá vật thể và phi vật thể, nhất là văn hoá các dân tộc ít người, trùng tu tôn tạo, chống xuống cấp các di tích văn hoá lịch sử; phát triển văn hoá-thông tin cơ sở vùng miền núi;


- Nâng cao chất lượng đời sống tinh thần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá-thông tin ngày một cao hơn của nhân dân vùng Tây Nguyên, thực hiện theo chỉ thị 39/1998/CT-TTg. Thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch giữa các vùng, địa phương, giữa thành thị và nông thôn miền núi, giữa các đối tượng dân cư trong hưởng thụ văn hoá-thông tin;

- Đẩy mạnh và nâng cao các hoạt động văn hoá dân tộc quần chúng cơ sở, hướng dẫn lễ hội, nghi thức, lễ thức. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất màng lưới thông tin cơ sở, các điểm văn hoá-thông tin xã; điểm vui chơi giải trí cho trẻ em (theo quyết định 19/1998/QĐ-TTg), nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, các xã miền núi đặc biệt khó khăn.


- Xây dựng chương trình phát triển văn hoá các dân tộc ít người Tây Nguyên. Giúp đỡ đồng bào giữ gìn, phát triển ngôn ngữ, chữ viết dân tộc. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, tăng cường đào tạo cán bộ dân tộc, có chính sách khuyến khích văn nghệ sỹ dân tộc sáng tác, phổ biến tác phẩm. Đưa sách báo và các ấn phẩm văn hoá phù hợp (nhất là lồng tiếng dân tộc...) tới buôn làng, vùng sâu, vùng xa.


- Nghiên cứu, lưu giữ, giới thiệu và giao lưu văn hoá giữa các dân tộc (lễ hội truyền thống, xuất bản ấn phẩm bằng tiến dân tộc/song ngữ, thể hiện phong thái dân tộc qua các công trình kiến trúc, tác phẩm văn nghệ, hội hoạ, nhạc...);


- Hoàn thiện màng lưới PT-TH: tăng công suất phát sóng chương trình của các tỉnh và thực hiện tiếp phát sóng chuyển tải chương trình quốc gia VTV1, mở rộng chương trình VTV3. Tăng diện phủ sóng và thời lượng tiếp phát sóng PT-TH, tăng thời lượng phát sóng bằng tiếng dân tộc ở các tỉnh Tây Nguyên. Đến năm 2010 đảm bảo 95-100% số hộ có thể nghe được đài TNVN và  khoảng 85-90% số hộ có thể xem THVN;


- Đầu tư thiết bị sản xuất chương trình và đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên, biên tập viên làm chương trình truyền hình tiếng dân tộc, phát sóng tiếng dân tộc (£®ª, Gia Rai, Xê đăng, K Ho, Rắclây, Stiêng...) ở các đài PT-TH các tỉnh Tây Nguyên có đồng bào dân tộc sinh sống, quy. Đầu tư xe truyền hình lưu động cho các đài phát thanh-truyền hình tỉnh. Nâng cao chất lượng sản xuất và phát các chương trình truyền hình tiếng dân tộc.


5.7.4.2. Giải pháp và chính sách phát triển


- Tăng cường nguồn lực đầu tư cho phát triển lĩnh vực văn hoá-thông tin, trong đó ưu tiên đầu tư cho các vùng đồng bào dân tộc, vùng các xã miền núi đặc biệt khó khăn. Từng bước xã hội hoá một số hoạt động văn hoá-nghệ thuật, nhằm huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội  theo Nghị định 90/CP và Nghị định 73/1999/NĐ-CP. Cùng với việc đầu tư từ ngân sách Nhà nước, cần có cơ chế chính sách đa dạng hoá các nguồn lực từ cộng đồng cho đầu tư phát triển,


- Xây dựng hệ thống chính sách, chế độ khuyến khích sáng tạo, phát huy tài năng, nhất là tài năng trẻ. Khuyến khích các hình thức tài trợ, bảo trợ, sáng tạo và tham gia hoạt động văn hoá-văn nghệ và hoạt động nghệ thuật ở Tây Nguyên. 


- Xây dựng chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ làm công tác văn hoá-thông tin ở  cấp cơ sở và cán bộ không chuyên ở các đội thông tin lưu động.


- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về điều hành và giám sát các hoạt động phát triển văn hóa- thông tin. Hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ từ cơ sở trong lĩnh vực văn hoá-thông tin. Thực hiện phân cấp cho từng địa phương từ tỉnh, huyện, xã nhằm nâng cao trách nhiệm và quyền hạn quản lý các hoạt động về văn hoá-thông tin trên địa bàn;


- Xây dựng, ban hành các chính sách, văn bản pháp qui về quy chế, quy định và qui ước, hương ước của buôn làng trong lĩnh vực văn hoá-thông tin. Xây dựng phương thức hoạt động cho hệ thống văn hoá cơ sở, đội thông tin lưu động phù hợp với xu hướng xã hội hoá.


- Hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đài PT-TH tỉnh, huyện, nâng cấp và hiện đại hoá kỹ thuật, trang thiết bị các đài PT-TH  tỉnh, trạm tiếp sóng truyền hình, các điểm thu ở các vùng đồng bào dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn. Đầu tư hệ thống kỹ thuật phát sóng trung và sóng FM chất lượng cao.


- Thực hiện chương trình mục tiêu "Đưa truyền hình về vùng núi, vùng cao, biên giới và phủ sóng truyền hình vùng lõm . Thu hẹp dần các điểm "lõm  phát thanh, truyền hình, xây dựng các điểm thu TVRO ở vùng đồng bào các dân tộc, vùng các xã đặc biệt khó khăn. Cấp phát máy thu thanh, TV cho các đối tượng chính sách và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã miền núi đặc biệt khó khăn. Củng cố và đầu tư màng lưới truyền thanh tuyến xã, thôn. 


5.7.5. Xoá đói giảm nghèo và nâng cao mức sống


Ngoài những giải pháp chung của chương trình XĐGN của cả nước, đối với Tây Nguyên cần tập trung thực hiện thêm những hướng và giải pháp sau:


- Tập trung nguồn lực ưu tiên thực hiện các giải pháp để nhanh chóng xoá đói và giảm nghèo một cách bền vững cho đối tượng là người dân tộc thiểu số;


- Giao đất ổn định lâu dài theo Quyết định 132 và hướng dẫn cách làm ăn (chú ý dành những vùng đất tốt, thuận lợi cho đồng bào các dân tộc và phải hỗ trợ xây dựng các công trình hạ tầng như thuỷ lợi, giao thông, điện... để đảm bảo sử dụng đất một cách có hiệu quả). 


- Xây dựng các mô hình làng bản định canh, định cư có hiệu quả trên cơ sở xây dựng đồng bộ mạng lưới hạ tầng sản xuất và xã hội. Quy hoạch hợp lý điểm dân cư, sản xuất và đan xen để các dân tộc có cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ.  Định canh định cư trước hết nhằm giải quyết xoá đói và đáp ứng những nhu cầu sinh sống cơ bản, trên cơ sở bền vững trước hết đồng bào đã có thể tự nuôi mình, sau đó từng bước chuyển dần sang sản xuất hàng hoá.


- Kết hợp và thực hiện lồng ghép có hiệu quả các Chương trình có mục tiêu của quốc gia như Chương trình 135, Chương trình xây dựng cụm xã, Chương trình XĐGN... trên từng địa bàn. Đặc biệt chú trọng cấp buôn, bản (vì diện tích xã ở Tây Nguyên rất rộng, nên nếu lấy xã làm đối tượng thì đồng bào các dân tộc thường ở vùng sâu, vùng xa sẽ không được hưởng lợi từ các chương trình nêu trên).


- Có chính sách và hỗ trợ về thị trường đối với đồng bào dân tộc thuộc các vùng dự án, các xã đặc biệt khó khăn khi sản phẩm gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ (áp dụng quy định giá sàn khi mua sản phẩm của đồng bào...).


5.7.6. Xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc


Vấn đề xã hội Tây Nguyên hiện nay ngoài mối quan hệ giữa các tộc người còn là sự biến đổi của các vấn đề xã hội truyền thống của các tộc người tại chỗ trong xu thế phát triển mới của đất nước. Sau năm 1975, đất nước thống nhất, cùng với việc quy hoạch phát triển kinh tế Tây Nguyên, cùng với sự phát triển của đất nước các tộc người tại chỗ trên địa bàn Tây Nguyên cũng diễn ra sự biến đổi của các vấn đề xã hội. Sự ra đời của hệ thống chính trị mới theo cơ cấu tổ chức của Nhà nước, Đảng, các đoàn thể xã hội, mặt trận trên cơ sở sự tồn tại của các thôn, buôn đã tạo nên một nhịp sống mới của thiết chế xã hội Tây Nguyên. Nhiều tập tục nếp sống mới được hình thành, cơ chế quản lý luật pháp dãn thay thế cho luật tục cổ truyền là cho ý thức công dân của người dân Tây Nguyên ngày một được nâng cao. Mối quan hệ của các thành viên trong gia đình và cộng đồng vừa được kế thừa những truyền thống tốt đẹp vừa có sự chuyển biến cho phù hợp nếp sống mới, với hoạt động kinh tế mới. Sự phát triển về giáo dục cũng làm cho đời sống xã hội được chuyển biến, dân trí được nâng cao, nhiều cán bộ dân tộc thiểu số tham gia bộ máy chính quyền, đoàn thể góp phần vào sự phát triển của xã hội, dân tộc mình.


Vấn đề xã hội ở Tây Nguyên là một vấn đề vừa mang tính lịch sử vừa có tính thời sự và là một vấn đề nhạy cảm trong đời sống chính trị xã hội mang tính quốc gia và quốc tế. Các tộc người trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên với những nhóm ngôn ngữ, nhóm tộc người tại chỗ, nhóm tộc người di cư, nhóm tộc người đa số là một bức tranh dân số và thành phần tộc người mang tính đặc thù khác nhiều địa bàn khác trong cả nước. Trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, việc giải quyết tốt vấn đề xã hội trên địa bàn Tây Nguyên là một vấn đề cực kỳ quan trọng có ý nghĩa chính trị, xã hội, kinh tế, văn hoá vừa có tính sách lược vừa có tính chiến lược trong sự phát triển Tây Nguyên của hơn 47 thành phần tộc người sinh sống và phát triển trên địa bàn. 


Từ ý nghĩa trên đây, chúng tôi cho rằng để xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết  dân tộc cần có các giải pháp cụ thể nhằm giải quyết các mối quan hệ sau:


(1). Quán triệt nhận thức mối quan hệ giữa các chương trình phát triển kinh tế với các vấn đề xã hội tộc người trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên đối với các cơ quan hoạch định chính sách và quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương (thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên). Vì rằng, việc nhận thức và giải quyết không tốt mối quan hệ trên đã mang lại hiệu quả tiêu cực hạn chế nhịp độ phát triển của địa phương và khu vực, đồng thời làm nảy sinh nhiều vấn đề chính trị- xã hội khác, gây tác động và ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển không chỉ của địa phương mà còn của quốc gia. Mọi quốc sách phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn Tây Nguyên đều phải tính đến yếu tố con người, đến sự có mặt của các thành phần tộc người Kinh và các tộc người thiểu số với trình độ phát triển khác nhau, đến mối quan hệ tộc người nhạy cảm, kín đáo và "bùng chứa" các yếu tố chính trị -xã hội, an ninh quốc phòng gây tác động không nhỏ đến bình diện phát triển chung của quốc gia.


(2). Thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương về vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là một nội dung quan trọng vừa giải quyết mối quan hệ dân tộc, vừa thực hiện các vấn đề bình đẳng, tương trợ giúp nhau cùng phát triển. Đây là một nhu cầu cơ bản và có tính tất yếu khách quan góp phần ổn định chính trị xã hội để phát triển Tây Nguyên.


(3). Đào tạo đội ngũ cán bộ thuộc các tộc người thiểu số trên tất cả các lĩnh vực trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên. Vì rằng, nói đến quan hệ tộc người trong phát triển là nói đến sự tham gia của các cộng đồng người vào các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, vào việc thực hiện các nghĩa vụ công dân và hưởng lợi do các công trình và chương trình phát triển mang lại. Nhưng muốn thực hiện được mục tiêu cao cả đó thì làm sao để đại đa số các tộc người có điều kiện tham gia vào xây dựng đất nước ở một yêu cầu và trình độ cao về quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thì một giải pháp quan trọng là đào tạo đội ngũ chuyên môn khoa học, kỹ thuật và quản lý nhà nước là người dân tộc thiểu số, trước hết tập trung vào những tộc người có dân số đông như Gia Rai, Ba Na, £ Đê, Cơ ho, Xơ Đăng, Mnông, Mạ. Đây là đội ngũ quan trọng, là hạt nhân để có thể tạo nên sự hiểu biết trước mắt và lâu dài giữa các tộc người, tạo sự đoàn kết và thành công giữa các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình công nghiệp hoá, hiện đại hóa trên địa bàn Tây Nguyên. Nên nhận thức rõ nét hơn và thực hiện tốt hơn các vấn đề cán bộ cho các tộc người Tây Nguyên không chỉ là cán bộ mà là vấn đề quan hệ dân tộc sâu sắc vừa trực tiếp vừa gián tiếp mà là nguyên nhân của sự thành công của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn.


(4). Giải quyết tốt mối quan hệ đất đai và nâng cao đời sống của đồng bào thiểu số trên địa bàn. Đất đai Tây Nguyên không đơn thuần là hiện tượng kinh tế, là sở hữu sử dụng tư liệu sản xuất mà là hiện tượng xã hội nếu không quan tâm giải quyết sẽ nảy sinh các vấn đề không hay về quan hệ tộc người trên địa bàn, đồng thời đó chính là nguy cơ tạo nên "xung đột  ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, và phát triển kinh tế - xã hội, đến quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn. Mấy chục năm qua, đặc biệt từ sau năm 1975 và 1986 đến nay, thành phần tộc người và dân số trên địa bàn Tây Nguyên đã có những biến động không nhỏ và trực tiếp ảnh hưởng, tác động đến việc sử dụng đất đai trên địa bàn Tây Nguyên. Vấn đề đất đai Tây Nguyên không chỉ là tranh chấp giữa các làng tại chỗ và đối tượng tập thể, cơ quan và cơ quan, địa phương với địa phương, nhà thờ với địa phương... mà ẩn chứa sau đó tuy chưa trực tiếp xảy ra là quan hệ tộc người... Giải quyết tốt vấn đề đất đai sẽ là sự ngăn chặn quan trọng các vấn đề nguyên nhân trực tiếp về kinh tế để dẫn đến các nguyên nhân về chính trị xã hội như quan hệ nhà thờ, quan hệ tộc người bị kẻ xấu lợi dụng, kích động khi cần thiết và khi có thời cơTP
PT.


(5). Nâng cao dân trí cho đồng bào các tộc người thiểu số trên địa bàn. Quan hệ tộc người không bình thường, xung đột tộc người xảy ra nhiều khi do nhận thức quan niệm khác nhau, thậm chí chênh lệch nhau về quan điểm về các vấn đề kinh tế, xã hội... Đó đồng thời còn là điểm yếu để kẻ địch lợi dụng nhằm thực hiện mục tiêu chia rẽ dân tộc, phá vỡ khối đại đoàn kết của các tộc người trên địa bàn. Thứ hai, nâng cao dân trí là đòi hỏi khách quan không chỉ ở khu vực Tây Nguyên mà là của cả nước, đặc biệt đối với cộng động các tộc người thiểu số nhằm thực hiện tốt mối quan hệ tộc người thực hiện các mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đây là giải pháp rất quan trọng không chỉ để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội mà còn để đảm bảo mối quan hệ tộc người phát triển tốt đẹp lâu dài và bền vững.


(6). Hoàn thiện các chính sách phát triển kinh tế- xã hội và chính sách dân tộc trên địa bàn. Tây Nguyên như trên đã trình bày là một địa bàn đặc thù về tộc người, về vị trí địa lý, về kinh tế, về an ninh, quốc phòng. Trong nhiều năm qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách dân tộc và chính sách phát triển kinh tế-xã hội mang tính dành riêng cho địa bàn. Trong quá trình thực hiện chính sách đó, bên cạnh các thành tựu to lớn và quan trọng đồng thời cũng nhiều vấn đề rất cần được tiếp tục hoàn thiện nhằm đảm bảo mối quan hệ tộc người phát triển đùng hướng, lâu dài và bền vững. Tình hình thực tế và về quan hệ đất đai, các hiện tượng xã hội không bình thường về chính trị xã hội trên địa bàn Tây Nguyên trong vài năm gần đây cho thấy những vấn đề chưa hoàn thiện về chính sách dân tộc, những vấn đề nảy sinh tất yếu trong quá trình phát triển của một địa bàn rất đặc thù về kinh tế- xã hội và con người. Đó cũng chính là đối tượng tiếp tục cần được nghiên cứu để hoàn thiện chính sách dân tộc và chính sách phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay ở nước ta.


Tóm lại, vấn đề xã hội ở Tây Nguyên là một vấn đề khoa học, chính trị xã hội, vấn đề lịch sử... ở một thực trạng và trình độ còn bất cập trước yêu cầu phát triển của đất nước. Giải quyết tốt vấn đề xã hội ở Tây Nguyên là vấn đề có tình then chốt trong việc thực hiện chiến lược phát triển ở địa bàn này.


5.8. Giải pháp phát triển khoa học-công nghệ 


5.8.1.1. Khái quát chung


Phát triển khoa học và công nghệ sẽ là khâu đột phát quan trọng nhất để nâng cao hiệu quả sản xuất và đa dạng hóa nông lâm nghiệp và phát triển ngành nghề ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc ít người ở Tây Nguyên. Nhận thức rõ vai trò của khoa học công nghệ đối với phát triển kinh tế vùng núi, vùng khó khăn, QĐ số 656/TTg ngày 13/9/1996 và QĐ số 168/TTg/2001 đã khẳng định Nhà nước sẽ triển khai chính sách phát triển khoa học công nghệ Tây Nguyên với các nội dung sau: 


- Đầu tư xây dựng và củng cố các cơ sở nghiên cứu khoa học kỹ thuật nông, lâm nghiệp ở Tây Nguyên để đưa nhanh các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất. Khuyến khích và hỗ trợ các cơ sở nghiên cứu khoa học tại chỗ, các cơ quan khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật cho nông dân, nông thôn vùng Tây Nguyên. Nâng cấp Viện Nghiên cứu cà phê Ea Kmat thành Viện Khoa học Kỹ thuật Nông-lâm-ngư Tây Nguyên. Bố trí thích đáng nguồn kinh phí trong kế hoạch nghiên cứu hàng năm cho các chương trình và dự án nghiên cứu nông-lâm và phát triển nông thôn Tây Nguyên. Nâng cấp trường đại học Tây Nguyên, đại học Đà Lạt để đảm nhận chức đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật cho toàn vùng. Có chương trình chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ sản xuất cho đồng bào Tây Nguyên.


Từng bước xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ, tạo cơ sở cho việc tiếp thu, vận dụng thành tựu khoa học công nghệ của các nước trong khu vực và thế giới phục vụ phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và của Tây Nguyên nói riêng.


Phát triển khoa học công nghệ đa dạng với nhiều trình độ khác nhau ngay trong mỗi ngành, lĩnh vực đặc biệt là trong lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, trên cơ sở mở rộng hợp tác quốc tế.


Lựa chọn những lĩnh vực, những khâu then chốt để tập trung chỉ đạo và kêu gọi hợp tác đầu tư đi ngay vào hiện đại như: thuỷ điện, chế biến nông lâm sản, một số lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng hay những khâu quyết định chất lượng sản phẩm xuất khẩu.


5.8.1.2. Khoa học công nghệ trong nông nghiệp


Nông nghiệp công nghệ cao sẽ trở thành động lực trực tiếp thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn vùng Tây Nguyên trong thời kỳ tới. Những hướng phát triển của nông nghiệp công nghệ cao là:


- Công nghệ sinh học. Bao gồm gen, tế bào, enxym và công trình lên men, chúng giải quyết những vấn đề quan trọng của xã hội loài người như lương thực, năng lượng, môi trường, sức khoẻ,...nông sản, thực phẩm, thức ăn, thuốc y dược, nông dược, phát triển công nghệ mới, di truyền, phát triển thành quả nghiên cứu về trật tự, cấu trúc của gen sẽ đem lại ảnh hưởng sau sắc cho nhân loại và tạo giống động, thực vật.


- Công nghệ lazer. được ứng dụng rộng rãi trong tạo giống đột biến công nghệ, điều khiển sinh học, kiểm tra sâu bệnh hại cây trồng, khí tượng nông nghiệp phục vụ cho phát triển nông nghiệp năng suất cao, hiệu quả cao và bền vững.


- Công nghệ năng lượng mới. Các lĩnh vực năng lượng mới như là năng lượng mặt trời, năng lượng sinh học, năng lượng địa nhiệt.... sẽ phát triển từ tập trung tới phân tán, giải quyết nguồn năng lượng và vấn đề môi trường mà nhân loại đang phải đối đầu hiện nay; phát triển nguồn năng lượng mới không ô nhiễm sẽ được coi trọng.


- Công nghệ viễn thám được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực sử dụng tài nguyên nước, đất, rừng, giám sát quá trình sinh trưởng của cây trồng, phát hiện sâu bệnh hại cây trồng...


- Bức xạ nguyên tử sẽ được ứng dụng trong việc cải thiện giống, phòng trừ sâu bệnh và bảo quản sản phẩm nông sản...


- Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là cơ sở để phát triển quy mô kinh doanh trong nông nghiệp, thương phẩm hoá sản phẩm nông nghiệp, chuyển ôhá nhanh những thành quả khoa học công nghẹ thành sức sản xuất của ngành nông nghiệp cả nước nói chung và vùng Tây nguyên  nói riêng.


Trong nông nghiệp nông thôn vùng Tây Nguyên, phát triển khoa học công nghệ cần hướng trọng tâm vào các lĩnh vực chủ yếu sau: 


- Phát triển khoa học công nghệ gắn với đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật áp dụng vào sản xuất nông nghiệp. 


- Tiếp tục đẩy mạnh công tác KH-CN giống, trong đó tập trung vào cải tạo giống lúa và các cây, con có ý nghĩa hàng hoá lớn như cà phê, chè, thuốc lá, mía, lạc, lợn, bò...để tăng sản phẩm nông nghiệp hàng hoá. Tuyển chọn bộ giống cây, con trong tập đoàn giống địa phương có ưu thế và chất lượng, năng suất, thích nghi cao... để phục tráng và nhân giống cho sản xuất. Tăng cường việc nhập nội các giống cây con có năng suất và chất lượng cao từ các nước trong khu vực có điều kiện sinh thái tương tự, khảo nghiệm và chọn ra những giống thích hợp. Đảm bảo đủ nguồn giống chất lượng cao để đến năm 2010 tỷ lệ gieo trồng giống mới đạt 100% đối với các vùng trọng điểm lương thực như ở Azunhạ, Đà Tẻ Cát Tiên, Easuop...và 75-80% đối với các vùng khác.


- Phát triển các nghiên cứu về kỹ thuật canh tác tổng hợp, sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên và năng lượng, bảo vệ và nâng cao chất lượng và hệ số sử dụng đất. Phát triển mạnh mẽ khoa học- kỹ thuật thuỷ lợi. Nghiên cứu xây dựng các công trình phù hợp, đảm bảo nước tưới cho các vùng lúa trọng điểm và các vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn. Đẩy mạnh công tác khuyến nông và chuyển giao công nghệ canh tác, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho nhân dân. Từng bước áp dụng các kỹ thuật canh tác tiên tiến như tưới tiêu chủ động và bón phân phù hợp với từng thời kỳ sinh trưởng của cây trồng. Chú trọng nghiên cứu và áp dụng các biện pháp kỹ thuật bảo vệ chống xói mòn, rửa trôi đất và cải tạo nâng độ phì cho đất. Ưu tiên đầu tư phát triển công nghệ sau thu hoạch, đặc biệt là công nghệ bảo quản và chế biến nông sản nhằm giảm tỷ lệ hư hao lương thực và các nông sản khác, đa dạng hoá sản phẩm và nâng cao chất lượng hàng hoá nông sản chế biến.


- Tăng cường các hoạt động điều tra cơ bản về tài nguyên và điều kiện tự nhiên, làm cơ sở để xây dựng chiến lược phát triển nền nông nghiệp sinh thái, kết hợp sản xuất kinh doanh nông- lâm- ngư nghiệp với bảo vệ môi trường.


- Kỹ thuật nông nghiệp thường gắn rất chặt với vấn đề phát triển kinh tế xã hội của nông thôn và nông dân, là căn cứ khoa học quan trọng để xây dựng các chủ trương, đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước đối với nông nghiệp trong tình hình mới. Do đó, ở Tây Nguyên ngoài vấn đề phát triển các ngành khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp cần phát triển thêm các ngành khoa học xã hội như nghiên cứu và phổ cập về kinh tế học, xã hội học, tâm lý học v.v.. sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giải quyết những vấn đề kinh tế- xã hội ở nông thôn.


- Do điều kiện tự nhiên phức tạp, đất đai rộng, dân số và lao động phân bố không đều, trình độ dân trí còn ở mức độ thấp, lực lượng cán bộ KH- CN còn mỏng và yếu nên không thể dàn trải mà phải có chiến lược đầu tư KH- CN có trọng điểm, tập trung vào những vùng sản xuất nông sản hàng hoá lớn như: vùng trồng lúa, cà phê, chăn nuôi tập trung...Trên cơ sở phát triển KH -CN có trọng điểm theo vùng và theo sản phẩm mà từng bước mở rộng ra các vùng khác và các loại cây trồng vật nuôi khác, để từng bước đưa trình độ KH- CN trong vùng tiến bộ đồng đều.


5.8.1.3. Khoa học công nghệ trong khai thác và chế biến khoáng sản, chế biến nông lâm sản.


Phát triển khoa học công nghệ là biện pháp hết sức quan trọng nhằm tạo chuyển biến về hiệu quả  sản xuất, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp trên thị trường. Quá trình chuyển đổi từ công nghệ lạc hậu sang công nghệ mới hiện đại là quá trình rất cơ bản cuả phát triển công nghiệp, đồng thời là một yếu tố cơ bản tạo ra tăng trưởng kinh tế nhanh. Cần chú ý đến công tác ứng dụng các công nghệ hiện đại, tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả các công nghệ mới trong những lĩnh vực:


- Đổi mới công tác quản lý trong doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp sửa đổi, tiếp thu chuyển giao công nghệ trong các công ty.


- Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới trong công nghiệp, trong các lĩnh vực cơ khí hoá, ứng dụng các vật liệu mới, ứng dụng công nghiệp điện tử- tin học.


- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học, trước hết trong lĩnh vực tạo nguyên liệu cho phát triển công nghiệp từ nông, lâm nghiệp.


- áp dụng công nghệ mới trong bảo vệ môi trường sinh thái, xử lý chất thải công nghiệp, bảo đảm phát triển bền vững.


- Tăng cường công tác tiêu chuẩn hoá chất lượng sản phẩm, thực hiện các quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm. Từng bước tiếp cận với các tiêu chuẩn hoá của quốc tế, nhằm bảo đảm hàng hoá có chất lượng đủ sức cạnh tranh trên thị trường.


5.8.1.4. Khoa học công nghệ trong xây dựng đô thị và nông thôn


(1). Tiếp thu chuyển giao và ứng dụng công nghệ thông tin trong các  lĩnh vực kinh tế xã hội


- Cùng với hệ thống kết cấu hạ tầng truyền thống (giao thông, vận tải, năng lượng), kết cấu hạ tầng thông tin là tiền đề, điều kiện quan trọng, mở đường cho việc phổ cập các công nghệ tiền tiến trong các ngành sản xuất, dịch vụ, quản lý công cộng và điều hành xã hội, tăng cường khả năng quốc phòng và an ninh. Với ý nghĩa đó, việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm cả điện tử, tin học, viễn thông...) có tầm quan trọng đặc biệt và có ảnh hưởng to lớn tới việc lựa chọn và thực thi con đường CNH, HĐH rút ngắn khoảng cách của vùng Tây Nguyên so với các vùng khác của đất nước trong những thập niên tới:


- ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao trình độ công nghệ trong tất cả các ngành sản xuất và dịch vụ, hiện đại hoá công nghệ truyền thống nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng hoá và dịch vụ trên thị trường trong và ngoài nước.


- Sử dụng công cụ công nghệ thông tin vào các khâu quản lý và điều hành ở tất cả các cấp, các ngành nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước.


(2). Đẩy mạnh công tác nghiên cứu triển khai (R- D).


- Hoạt động nghiên cứu- triển khai phục vụ sản xuất bao gồm cả nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai với sự tham gia của nhiều ngành khoa học trong cả nước. Nghiên cứu cơ bản chủ yếu thuộc chức năng của Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia và các trường đại học; nghiên cứu ứng dụng và triển khai chủ yếu thuộc các viện chuyên ngành và các cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, sự phân công này chỉ là tương đối bởi vì ngày nay các giai đoạn nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu triển khai luôn gắn liền nhau, xen kẽ và bổ sung cho nhau nhằm mục tiêu rút ngắn chu trình từ nghiên cứu đến sản xuất, phục vụ có hiệu quả sản xuất và  đời sống. 


- Một mặt phải rất coi trọng tiếp thu các thành tựu khoa học và công nghệ (KH-CN) của thế giới, nhưng mặt khác phải tiến hành nghiên cứu triển khai và thử nghiệm để có đánh giá và kết luận khoa học trước khi đưa ra ứng dụng đại trà. Các hoạt động nghiên cứu khoa học ở vùng Tây Nguyên có thể tiến hành với sự giúp đỡ, tư vấn của chuyên gia nước ngoài, để có những kết luận chính xác và khoa học trước khi chuyển giao áp dụng trong sản xuất. Điều đó phụ thuộc vào chiến lược và chính sách KH-CN, bao gồm việc xây dựng tiềm lực, chính sách KH-CN và mở rộng hợp tác quốc tế về KH-CN.


(3). Xây dựng tiềm lực KH - CN


Việc xây dựng tiềm lực KH-CN bao gồm phát triển các cơ quan nghiên cứu KH-CN, các trạm trại thí nghiệm cùng với việc từng bước xây dựng đội ngũ các nhà khoa học có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất để từng bước giải quyết những vấn đề thực tiễn của vùng Tây Nguyên.


Hoạt động nghiên cứu khoa học kỹ thuật vùng Tây Nguyên phải theo hướng gắn khoa học với sản xuất, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật. Mở rộng liên kết kinh tế giữa các cơ quan khoa học với các cơ sở sản xuất bằng các hình thức tổ chức khác nhau. Đó là các hình thức dịch vụ khoa học và kỹ thuật như bảo vệ cây trồng, gia súc, các liên hiệp khoa học- sản xuất, các trung tâm ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, hội khoa học- kỹ thuật v.v... nhanh chóng vươn lên làm chủ các kỹ thuật và công nghệ hiện đại.


Xây dựng các trung tâm hay Phân viện để nghiên cứu sâu các chuyên đề về các loại cây, con thích ứng với từng tiểu vùng


Đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học- công nghệ, nguồn nhân lực quan trọng của quốc gia về mặt khoa học- công nghệ. 


Xây dựng đội ngũ cán bộ KH-CN vững mạnh bao gồm các nhà khoa học, các nhà quản lý, các cán bộ kỹ thuật và những người lao động kỹ thuật lành nghề. 


Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ có trình độ khác nhau cả đại học, trung học và cơ sở trong lĩnh vực nông nghiệp trên cơ sở xác định rõ mục tiêu. Chương trình của mỗi loại cấp học, nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt đối với nông nghiệp phải kết hợp lý thuyết với thực tế, học với hành và thực hiện quy chế đào tạo nghiêm túc, chặt chẽ đảm bảo cho người tốt nghiệp ra trường có trình độ tương xứng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.


Để thực hiện phương hướng phát triển KH- CN trên đây, cần có những giải pháp cụ thể như: 


Lựa chọn các giải pháp KH-CN phù hợp đáp ứng yêu cầu nâng cấp, hiện đại hoá có chọn lọc, đầu tư chiều sâu nhằm tận dụng có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có của sản xuất nông nghiệp đã được xây dựng trong nhiều năm qua.


Kết hợp phát huy kỹ thuật và công nghệ truyền thống của nhân dân các bộ tộc Tây Nguyên trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm tận dụng tài nguyên và lao động tại chỗ với việc phát triển có chọn lọc một số hướng công nghệ tiên tiến phù hợp với đặc điểm và trình độ KH-CN của vùng.


Hình thành đồng bộ hệ thống chính sách và cơ chế quản lý nhằm khuyến khích đưa tiến bộ KH- CN vào sản xuất, trước hết là đảm bảo lợi ích cho người sản xuất tích cực hăng hái ứng dụng tiến bộ KH- CN vào sản xuất.


5.8.1..5. Ưu tiên đầu tư cho các chương trình điều tra cơ bản và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ như:


+ Điều tra tổng hợp tài nguyên rừng.


+ Điều tra và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng tài nguyên đất, nước ngầm.


+ Điều tra trữ lượng, chất lượng các tài nguyên khoáng sản ở cấp C1+C2 trên phạm vi cả nước và từng vùng lãnh thổ.


+ Nghiên cứu triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, nhất là công nghệ sinh học để phát triển nông lâm nghiệp ổn định, bền vững tạo ra các sản phẩm hàng hoá có giá trị kinh tế cao, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và vùng nông thôn theo hướng đi dần vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

+ Củng cố và phát triển các trại giống cây trồng, vật nuôi, cung cấp giống tốt cho nông dân và hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật thâm canh, đặc biệt là đối với các vùng sản xuất lúa, cây công nghiệp (như cao su, cà phê); cây ăn quả và chăn nuôi gia súc. Đồng thời hướng dẫn biện pháp kỹ thuật tái sinh rừng tự nhiên, bảo vệ rừng, hạn chế và tiến tới xoá bỏ tập quán đốt rừng làm rẫy của nhân dân ở vùng núi.


- Các địa phương phối hợp với Trung ương đầu tư cho các đơn vị ứng dụng công nghệ sinh học tại các tỉnh Tây Nguyên, trước hết là:


+ Tạo giống mới, tập trung vào giống cà phê, cao su, chè, bông, mía, bò lai, lợn hướng nạc, cây lâm nghiệp...có năng suất cao, chất lượng tốt, tăng dần tỷ suất hàng hoá trong nông, lâm nghiệp. 


+ Xây dựng các trung tâm phát triển cây trồng, vật nuôi, lâm nghiệp. Huy động các cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ trong cả nước nghiên cứu công nghệ bảo quản, chế biến ngô, xay xát gạo, đậu tương, sơ chế thuốc lá,...cho Tây Nguyên. Chú trọng đào đạo cán bộ làm công tác khuyến nông là phụ nữ hoặc là người địa phương biết tiếng dân tộc  ở vùng sâu, vùng xa, 


+ Tăng cường năng lực cho Đại học Đà Lạt và Đại học Tây Nguyên trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển Tây Nguyên.


+ Xây dựng mô hình trang trại, vườn rừng để thực hiện việc chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Đối với các doanh nghiệp lập trang trại kinh doanh nông, lâm nghiệp được vay vốn tín dụng. 


+ Từng bước thực thi phương thức tổ chức sản xuất theo hợp đồng giữa hộ nông dân-HTX-doanh nghiệp, để người sản xuất nông nghiệp được sản xuất theo hợp đồng mua vật tư, bán lại sản phẩm, đưa dần và đưa nhanh nền sản xuất hàng hoá Việt Nam  đi vào quỹ đạo của nền kinh tế thị trường lành mạnh, bảo về được lợi ích của nông dân, phát triển bền vững, ít rủi ro, trước mắt là làm cho nông dân yên tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 


- Các Bộ ngành TW, các Viện nghiên cứu khoa học, các trường đại học tăng cường công tác tư vấn cho phát triển Tây Nguyên. Có chính sách thích đáng để thu hút cán bộ KHCN và công nhân giỏi kể cả cộng đồng KHCN người Việt Nam ở nước ngoài về hợp tác nghiên cứu tham gia quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế vùng Tây Nguyên. 


- Trước mắt giành đủ nguồn vốn ngân sách theo quy định cho công tác nghiên cứu KH- CN để có đủ kinh phí thực hiện được chức năng động lực gia tăng phát triển kinh tế của công tác KH- CN.


5.9. Giải pháp bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên


5.9. 1. Nguyên tắc chung


Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và  Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam, giải pháp bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên chú trọng tới một số nguyên tắc sau:


- Lấy phòng ngừa và ngăn chặn ô nhiễm là nguyên tắc chủ đạo kết hợp với xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường và bảo tồn thiên nhiên. Tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.


- Sử dụng, cải tạo, bảo vệ môi trường không tách rời với mục tiêu của quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng và quốc gia.


- Bảo vệ và cải thiện môi trường nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên, nhất là cư dân đô thị, cả trước mắt và lâu dài. Tăng cường bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng hợp lý các tài nguyên thiên nhiên. Từng bước khắc phục tình trạng xói mòn, thoái hoá đất bằng biện pháp phát triển mạnh trồng rừng, khôi phục rừng.


5.9.2. Các giải pháp cụ thể


(1) Khai thác, sử dụng tổng hợp có hiệu quả và bảo vệ tài nguyên nước


Việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, trong đó lợi dụng các dòng chảy để phát triển thuỷ điện và tưới cho cây trồng có ý nghĩa to lớn. Phối hợp phát triển thuỷ lợi, thuỷ điện, kết hợp giữa thuỷ nông với thuỷ điện, giữa thuỷ lợi với du lịch, thuỷ lợi kết hợp với giao thông để sử dụng tổng hợp tài nguyên, nhằm bảo vệ nguồn nước bảo vệ môi trường sinh thái. 


Đối với vùng núi, không bị ngập úng: tập trung khai thác các công trình thuỷ lợi nhỏ sẵn có đồng thời xây dựng các công trình thuỷ lợi nhỏ và vừa (chủ yếu là các công trình tưới tự chảy). 


Đối với vùng đồng bằng sử dụng đồng thời 3 giải pháp: (1) Xây dựng hệ thống bơm tưới chống hạn (bơm điện) và đê bao ở khu vực Đà Tẻ- Cát Tiên. (2) Chuyển đổi cơ cấu mùa vụ tránh ngập úng, hạn hán và lũ quét. (3) Xây dựng hồ chứa điều tiết nước kết hợp nuôi trồng thuỷ sản ở hầu hết các nơi có điều kiện thuận lợi trong vùng.


Điều tra nghiên cứu nguồn nước đối với từng vùng cụ thể, thiết kế và xây dựng các công trình thuỷ lợi nhỏ và vừa (chủ yếu là các công trình tự chảy như  hồ chứa, đập dâng kết hợp với kênh dẫn...)


Hoàn chỉnh, nâng cấp và xây dựng mới các hồ chứa vừa và lớn có tính chất điều tiết nước phục vụ sản xuất 2 vụ, kết hợp với nuôi thả cá và giữ nước trong mùa khô nhằm ổn định môi trường sinh thái. 



Xử lý các nguồn nước thải gây ô nhiễm trong các hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp ở các khu công nghiệp, các đô thị. Có kế hoạch xử lý bồi lắng ở các khu vực sông, các hồ quan trọng, các đoạn kênh và mương máng phục vụ lâu dài cho sản xuất nông nghiệp.


Tiến hành đánh giá tác động môi trường các công trình thuỷ điện. Trong chương trình phát triển công nghiệp, dự kiến đến năm 2020, tại Tây Nguyên sẽ xây dựng khoảng 3-5 nhà máy thuỷ điện cỡ lớn và trung bình. Việc xây dựng các công trình thuỷ điện này sẽ đem lại nhiều lợi nhuận cho kinh tế cho đất nước. Song cần tính toán kỹ lưỡng cụ thể, đánh giá tác động môi trường không những đối với cả nước mà cả các nước trong lưu vực sông Mêkông. Phối hợp về mặt chính sách phát triển nhằm giải quyết hài hoà các mục tiêu về kinh tế và bảo vệ môi trường.


(2)  Sử dụng hợp lý tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản trong lòng đất


Khoảng 3,3 triệu người sản xuất nông nghiệp trên diện tích 126,5 vạn ha đất canh tác, trong đó đất ruộng 12,7 vạn ha, đất nương rẫy 14,8 vạn ha, thường chỉ làm một vụ vào mùa mưa, quảng canh, dựa vào độ phì nhiêu của đất, không phân bón, kể cả phân chuồng... Hiện còn 0,7 vạn hộ sống bằng nghề làm rẫy du canh du cư. Vì vậy, phải xây dựng chiến lược sử dụng tài nguyên đất, đặc biệt là đất nông nghiệp nhằm sử dụng bền vững các tài nguyên nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và phát triển nền nông nghiệp hiệu quả cao. Các nhiệm vụ chính là:


- Đầu tư thâm canh và phòng trừ dịch hại cho lúa không những là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với ngành nông nghiệp mà còn có ý nghĩa bảo vệ môi trường. Nghiên cứu điều chỉnh cơ cấu sử dụng phân bón cho các loại cây trồng chính để đảm bảo giữ gìn lâu dài độ màu mỡ của đất.


- Nghiên cứu, xây dựng cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng vùng sinh thái.


- Triển khai các nghiên cứu điều chỉnh cơ cấu mùa vụ để tận dụng tiềm năng, giảm các rủi ro về tự nhiên.


- Thực hiện đánh giá tác động môi trường các dự án quy hoạch, khai thác, sử dụng tài nguyên đất và tài nguyên khoáng sản, đảm bảo các dự án khi đi vào hoạt động phải thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu về công nghệ, kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo đánh giá tác động môi trường.


(3)  Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên rừng


 Tìm ra phương thức khai thác hợp lý nhằm bảo vệ và phát triển vốn rừng, từng bước nâng cao độ che phủ của rừng từ 47% hiện nay lên 69-70% vào năm 2010-2020. Bảo vệ rừng đầu nguồn, khôi phục và tiến hành các biện pháp đồng bộ để bảo vệ và tái tạo rừng đầu nguồn do bị khai thác quá mức.


- Tăng cường hệ thống quản lý rừng theo hình thức lâm nghiệp cộng đồng trên cơ sở giao đất giao rừng cho từng hộ gia đình, từng hợp tác xã. Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy chế khai thác tài nguyên rừng và tuyên truyền, giáo dục nhân dân về lợi ích to lớn của rừng đối với sản xuất và đời sống, nâng cao ý thức bảo vệ rừng của nhân dân. Đồng thời xử lý nghiêm trị tội phá rừng khai thác gỗ bừa bãi.


- Chấm dứt tình trạng chặt phá rừng bừa bãi coi rừng là của trời cho, ai muốn chặt thì chặt, ai muốn đốt thì đốt.


- Thực hiện tốt định canh định cư, có biện pháp hỗ trợ tài chính cho nhân dân vùng núi, dần dần chấm dứt nạn du canh phá rừng làm rẫy.


- Tiến hành "khoanh nuôi" các diện tích rừng non, rừng gỗ nghèo, rừng đầu nguồn ít thảm che, dựa vào năng lực tái sinh tự nhiên.


- dành một nguồn vốn ngân sách Nhà nước thích đáng và ngày càng tăng cho việc trồng rừng. Tranh thủ viện trợ của các tổ chức quốc tế cho việc trồng rừng. Vận động phong trào nhân dân trồng cây lấy gỗ củi quanh các điểm dân cư. Nhà nước hỗ  trợ về giống cho nhân dân trồng rừng.


- tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc: lấy rừng nuôi rừng, lấy rừng phát triển rừng. Khai thác hợp lý tài nguyên rừng, trong đó quan trọng nhất là khai thác rừng tự nhiên. Ban hành và phổ biến rộng rãi quy trình, quy phạm do ngành lâm nghiệp ấn định cho từng đối tượng rừng cụ thể, đảm bảo cho rừng có khả năng tái sinh, hồi phục. Đối với rừng lá rộng thường xanh- đối tượng khai thác chủ yếu hiện nay, phải chặt chọn với cường độ hợp lý.


(4)  Bảo vệ môi trường đô thị và các khu công nghiệp


Phát triển đô thị và các khu công nghiệp sẽ có ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến môi trường. Để quản lý tốt công tác bảo vệ môi trường cần phải thực hiện các nhiệm vụ sau:


- Quy hoạch sử dụng đất đô thị, phân bố hợp lý các khu công nghiệp và các khu dân cư.


- Thiết kế, xây dựng hệ thống cấp nước và thoát nước thải đô thị cũng như hệ thống nước thải công nghiệp. Các xí nghiệp độc hại quá tiêu chuẩn cho phép phải xử lý trước khi đưa vào hệ thống nước thải công cộng, chú ý xử lý chất thải rắn và khí thải SOB2B và COB2B. Rà soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường trong các đô thị để từng bước có biện pháp xử lý.


- Phát triển không gian cảnh quan cây xanh trong các đô thị, tạo môi trường nghỉ ngơi cho người dân đô thị.


- Cải tiến hình thức hoả thiêu trong các chùa, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi trường sống trong các trung tâm đô thị.


- Phát triển cơ sở hạ tầng cấp và thoát nước cho các cộng đồng dân cư, đặc biệt là dân cư ở các khu vực đô thị.


(5) Bảo vệ môi trường khu vực nông thôn


- Tiến hành nhiều biện pháp có tính chất phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm như ban hành các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường gắn với an toàn thực phẩm; cung cấp nước sạch và hợp vệ sinh, thu gom và xử lý được khoảng 80% chất thải sinh hoạt; các cơ sở hạ tầng nông thôn đạt tiêu chuẩn môi trường.


- Tăng cường vai trò của cộng đồng, các nhà sản xuất trong bảo vệ môi trường


- Đa dạng hoá đầu tư bảo vệ môi trường với nhiều nguồn vốn khác nhau và theo nguyên tắc "người gây ô nhiễm phải đầu tư". Mức đầu tư bảo vệ môi trường phải được tăng cường theo nhịp tăng của nền kinh tế. Trước mắt trong giai đoạn 2001-2010, hàng năm toàn xã hội cần đầu tư để bảo vệ môi trường không dưới 1% GDP.


- Nâng cao năng lực của bộ máy quản lý nhà nước về môi trường từ Trung ương đến địa phương.


- Mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút sự tài trợ của nước ngoài


- Lựa chọn hành động ưu tiên theo các chương trình. Tập trung vào môi trường đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch, môi trường nông thôn trên các lĩnh vực sử dụng tài nguyên đất, nước, rừng và khoáng sản. Đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về môi trường cho toàn cộng đồng.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn dân về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ môi trường. Cần ban hành các chính sách nhằm gắn quá trình phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học- công nghệ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; xây dựng và phát triển ngành khoa học sinh thái nông- lâm- ngư nghiệp ở nước ta nói chung và ở Tây Nguyên nói riêng.


- Nhanh chóng phục hồi và từng bước cải thiện môi trường ở những vùng bị suy thoái do quá trình phát triển trước kia và hiện nay gây ra. Cải thiện môi trường ở khu vực nông thôn, đô thị và các điểm công nghiệp...


- Trong sản xuất nông nghiệp vấn đề môi trường phải được tính đến một cách toàn diện, nghiêm túc, thận trọng nếu không sẽ không thể tạo ra thặng dư trong nông nghiệp cao, hiệu quả bền vững.


- Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, trước hết là đất đai trong sản xuất nông nghiệp. Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đất, việc sử dụng quá mức thuốc trừ sau, phân hoá học và các hoạt động sản xuất nông nghiệp và công nghiệp khác... vừa là để nang cao độ phì của đất, chống hoang mạc hoá, thoái hoá, xói mòn đất... vừa là để bảo vệ sức khoẻ cho bản thân con người. Cần áp dụng chế độ canh tác nông nghiệp hợp lý, đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp...nhằm mục tiêu bảo vệ môi trường sống nói chung. Kiên quyết ngăn chặn nạn phá rừng bừa bãi, khai thác đất đai quá sức mà không chú ý tới việc bồi bổ, cải tạo và tăng độ phì của đất. Kiểm tra và quản lý chặt chẽ việc sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng chất lượng, đúng quy định, an toàn cho người và môi trường.


- Lồng ghép và cụ thể hóa các vấn đề môi- tài nguyên vào các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của các tỉnh, huyện đảm bảo cho các quy hoạch phát triển bền vững và không làm suy giảm tài nguyên.


- Chấm dứt tình trạng làm giảm suy thoái tài nguyên, thực hiện bảo tồn và quản lý tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, các động vật quý hiếm và các gen quý hiếm. Tiếp tục đóng cửa những vùng rừng tự nhiên đang bị khai phá bừa bãi. Bảo tồn đa dạng sinh học.


- Quy hoạch quản lý đất một cách bền vững theo hướng sử dụng kỹ thuật canh tác sinh thái, coi đây như một cuộc cách mạng: đẩy mạnh thâm canh, trồng các đai rừng chắn gió hạn chế tác hại của gió địa mạnh đối với cây trồng, con gia súc. Cần có các mảng rừng, thậm chí là các chỏm rừng giữ cân bằng sinh thái ở một tiểu vùng. Đưa kỹ thuật canh tác bậc thang đến đối với đồng bào dân tộc, đến các nông, lâm trường. Đắp bờ phân l"vạch thửa ở những nơi có điều kiện và trồng cây công nghiệp và các cây trồng khác theo luống, theo các đường đồng mức. Có cơ chế luân canh thích hợp đối với mỗi loại hình đất đai, mỗi tiểu vùng...Tất cả nhằm mục đích thâm canh bảo vệ tài nguyên đất, tái tạo môi trường sinh thái và có được sinh khối lớn trong sản xuất nông, lâm nghiệp. 


Tiến hành điều tra cơ bản để tạo ra các luận cứ khoa học cho việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm, phục vụ cho việc xây dựng các dự án ưu tiên đầu tư trong phạm vi toàn vùng Tây Nguyên.

5.10. Chính sách và giải pháp về tài chính và đầu tư


Để phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên đòi hỏi phải có sự cố gắng vượt bậc của địa phương, kết hợp với sự hỗ trợ của Nhà nước và các vùng kinh tế khác trong cả nước theo định hướng đã được hoạch định trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội các tỉnh Tây Nguyên đến 2010 và tầm nhìn 2020. Theo đó, chính sách và giải pháp tài chính phát triển kinh tế-xã hội Tây Nguyên phải nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế so sánh về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đạt tốc độ phát triển kinh tế cao và bền vững; từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt đồng bào các dân tộc vùng sâu vùng xa; gắn phát triển kinh tế với củng cố an ninh quốc phòng.


Từ góc độ các chính sách, giải pháp tài chính, cần tập trung thực hiện các nhóm giải pháp chính sau đây:


5.10.1. Xem xét bổ sung, sửa đổi chính sách đầu tư 


Xem xét bổ sung, sửa đổi chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên theo hướng tăng thêm mức vốn đầu tư trong những năm tới 


Trên cơ sở rà soát lại qui hoạch tổng thể đầu tư phát triển kinh tế- xã hội của cả nước và từng vùng, từng địa phương Nhà nước cần tăng thêm nguồn vốn đầu tư phát triển cho các tỉnh Tây Nguyên trong những năm tới. Vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2006-2010 và những năm sau 2010 gấp từ 3-3,5 lần thời kỳ 1996-2000 (khoảng 80-90.000 tỷ đồng), trong đó khoảng 1/3 từ nguồn vốn ngân sách. Trước mắt cần tiếp tục ưu tiên nguồn vốn đầu tư từ ngân sách cho phát triển các cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế và dân sinh như giao thông, điện lưới, thủy lợi; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hình thành và phát triển các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa nông sản qui mô lớn như cà phê, ca cao, hạt tiêu, cao su, chè; gắn sản xuất nông lâm nghiệp với công nghiệp chế biến, tiếp thị, mở rộng thị trường tiêu thụ; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, chú trọng hướng dẫn chuyển giao công nghệ, kỹ năng sản xuất cho người dân, đặc biệt là các hộ nghèo trên địa bàn.


5.10.2. Đa dạng hóa các nguồn vốn huy động cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên 


Muốn vậy nhà nước cần có chính sách, cơ chế phù hợp, thông thoáng, để khuyến khích và thu hút các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài bỏ vốn đầu tư phát triển kinh tế- xã hội các tỉnh Tây Nguyên theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư nước ngoài và Luật khuyến khích đầu tư trong nước. Có biện pháp huy động tối đa các nguồn lực (vốn, lao động, đất đai) trên địa bàn cho đầu tư phát triển. Đa dạng hóa các kênh huy động vốn; trước mắt cần có biện pháp để mở rộng việc huy động vốn qua các tổ chức tín dụng tại địa bàn như: có chính sách lãi suất phù hợp, mở rộng mạng lưới chi nhánh hoặc đại lý, tranh thủ khai thác các nguồn vốn ủy thác đầu tư từ các định chế tài chính quốc tế, các ngân hàng nước ngoài. Nghiên cứu phương án huy động vốn phát triển kinh tế- xã hội Tây Nguyên thông qua phương thức phát hành trái phiếu chính phủ, trái phiếu địa phương trong những năm tới.


5.10.3. Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển 


Cần xác định đúng đắn định hướng sử dụng các nguồn vốn huy động được trong đầu tư phát triển. Vốn NSNN (kể cả vốn vay ODA) cần tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống-xã hội.


5.10.3.1. Vốn ngân sách Nhà nước, vốn ODA 


Vốn ngân sách Nhà nước, vốn ODA tập trung đầu tư chủ yếu vào các lĩnh vực hạ tầng phục vụ kinh tế- xã hội sau đây:

- Về giao thông: ưu tiên vốn đầu tư cho việc phát triển giao thông phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, bao gồm quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đường ra biên giới, đường hành lang biên giới, đường tuần tra biên giới, đường đến các vùng hàng hoá tập trung, các xã thuộc Chương trình 135, các thôn, bản thuộc diện vùng III nhưng không ở các xã thuộc Chương trình 135. Xây dựng các Đồn Biên phòng.

- Về thuỷ lợi: Các công trình thuỷ lợi vừa và lớn, các công trình tạo nguồn, các công trình cấp nước sinh hoạt cho đô thị, các vùng dân cư tập trung và khu cụm công nghiệp. Hỗ trợ lãi suất kiên cố hoá kênh mương theo Quyết định số 66/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Các cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, giáo dục, y tế, truyền thanh, truyền hình...

- Trồng và chăm sóc rừng theo quy định.

- Chương trình 135, Chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm, Chương trình mục tiêu quốc gia về dân số và kế hoạch hoá gia đình, Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục, đào tạo và dạy nghề, Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh nguy hiểm và HIV/AIDS.

- Các khu kinh tế quốc phòng.

- Đầu tư phát triển khoa học công nghệ và công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, cơ sở nhân tạo giống phục vụ sản xuất (bao gồm cả việc nhập khẩu giống).

- Thăm dò, điều tra đánh giá bổ sung tài nguyên khoáng sản và các tài nguyên khác dưới mặt đất.

Từng địa phương tổ chức tốt việc lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn để quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước.

Về chính sách vay vốn và tín dụng


- Tiếp tục cải tiến thủ tục vay vốn, có biện pháp cụ thể cử cán bộ tín dụng trực tiếp hướng dẫn giúp người dân lập thủ tục vay vốn, để đồng bào vay được vốn của ngân hàng. Phối hợp với Hội Nông dân mở rộng hình thức xây dựng tổ vay vốn để giúp nông dân tiếp cận tốt hơn với vốn tín dụng và sử dụng nguồn vốn này có hiệu quả.

- Tăng thêm nguồn vốn cho Ngân hàng phục vụ người nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia giải quyết việc làm ở vùng này và tập trung cho các hộ nghèo, nhất là hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn phát triển sản xuất, vượt nghèo.

- Khuyến khích các hình thức huy động vốn trong dân, vốn của các nhà  đầu tư trong nước để đầu tư tăng năng lực sản xuất, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã, các trang trại và hộ gia đình.

- Thực hiện các biện pháp quản lý sử dụng hiệu quả vốn đầu tư phát triển từ khâu lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư, thực hiện đầu tư và quyết toán đầu tư; tăng cường hoạt động giám sát đầu tư, ngăn ngừa tình trạng tham ô, lãng phí.


5.10.3.2. Chính sách hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách

- Thực hiện tốt các quy định hiện hành tại Nghị định số 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 của Chính phủ về việc tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và Quyết định số 02/2001/QĐ-TTg ngày 2 tháng 1 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc chính sách hỗ trợ đầu tư từ Quỹ Hỗ trợ phát triển đối với các dự án sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu và các dự án sản xuất nông nghiệp; Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tín dụng hỗ trợ xuất khẩu. Cần ưu tiên thoả đáng nguồn vốn cho các dự án đầu tư ở vùng này, đặc biệt là các dự án  tập trung khai thác lợi thế, tiềm năng của vùng trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp.


-  Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với vùng. 

Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với vùng trên một số lĩnh vực như: khai hoang xây dựng đồng ruộng; giống cây trồng, giống vật nuôi; thực hiện chính sách hỗ trợ tấm lợp để cải thiện nhà ở cho hộ đồng bào dân tộc và hộ gia đình chính sách thực sự có khó khăn về nhà ở.


Hỗ trợ tiền để xây bể chứa nước mưa, giải quyết dứt điểm công trình nước sinh hoạt cho đồng bào. Hỗ trợ đồng bào trở lại biên giới và sắp xếp lại dân cư.


Chính sách định canh, định cư, ổn định dân di dân tự do, phát triển vùng kinh tế mới.


5.11. Đẩy mạnh mối quan hệ kinh tế liên vùng và hợp tác phát triển

5.11.1. Nguyên tắc chung


Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành và các tỉnh trong vùng, giữa vùng Tây Nguyên với các vùng khác nhằm tạo ra sự thống nhất, đồng bộ và ăn khớp trong chỉ đạo điều hành, phát huy tổng hợp các nguồn lực, lợi thế của từng tỉnh trong vùng. Tăng cường sự phối hợp giữa các tỉnh trong vùng Tây Nguyên và giữa vùng Tây Nguyên với các vùng khác để:


- Đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của vùng Tây Nguyên.


- Đảm bảo sự thống nhất của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội các tỉnh theo quy hoạch được phê duyệt.


- Đảm bảo sự phân bố các nguồn lực một cách hợp lí. Phát huy tính chủ động của từng địa phương, tăng cường sự hợp tác liên kết giữa các tỉnh trong mỗi vùng.


5.11.2. Các nội dung cần tăng cường phối hợp giữa các tỉnh trong vùng và vùng Tây Nguyên với các vùng khác


5.11.2.1. Chú trọng tới các mối quan hệ trong phối hợp


- Mối quan hệ phối hợp trong xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường phát triển bền vững, giữ vững an ninh quốc phòng, bảo đảm sự cân đối và gắn kết hài hoà trong phát triển và tổ chức lãnh thổ kinh tế- xã hội.

- Mối quan hệ giữa các tỉnh, thành phố trong mỗi vùng với các ngành của Trung ương. Mối quan hệ phối hợp này đảm bảo sự thống nhất giữa phát triển ngành với phát triển và tổ chức lãnh thổ trong tổng thể hệ thống kinh tế- xã hội.


- Mối quan hệ giữa các ngành trên mỗi lãnh thổ tỉnh. Mối quan hệ phối hợp này bảo đảm sự cân đối liên ngành trên địa bàn, nhất là cân đối giữa sản xuất, kinh doanh và kết cấu hạ tầng. 


5.11.2.2. Các nội dung cần tăng cường phối hợp  


(1). Phối hợp trong quy hoạch, rà soát các quy hoạch phát triển

- Rà soát quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông đường bộ, cảng hàng không, bưu chính- viễn thông, hệ thống cung cấp điện, cung cấp nước; các khu công nghiệp; hệ thống đô thị; mạng lưới các cơ sở đào tạo cao đẳng, đại học, bệnh viện và các trung tâm thể thao (gọi tắt là cơ sở hạ tầng).


- Phối hợp trong quy hoạch và rà soát quy hoạch các ngành sản xuất kinh công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp, lâm nghiệp và dịch vụ (gọi tắt là các quy hoạch sản xuất).


- Phối hợp giữa các ngành, các tỉnh trong vùng về sử dụng nguồn quỹ đất, lao động; liên doanh liên kết trong sản xuất, xuất nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm; kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và với an ninh- quốc phòng.


(2). Phối hợp trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch 


Các lĩnh vực chủ yếu cần phối hợp là kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; kế hoạch phát triển các ngành sản phẩm mũi nhọn (chủ lực); kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; kế hoạch thu hút và thực hiện FDI; kế hoạch thu hút và thực hiện ODA; kế hoạch bảo đảm lao động, nguồn nhân lực; kế hoạch bảo vệ môi trường; kết hợp kinh tế- xã hội và quốc phòng- an ninh. 


- Phối hợp trong kế hoạch đầu tư xây dựng


(3). Phối hợp trong xây dựng cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin kinh tế phục vụ cho công tác kế hoạch hoá và dự báo phát triển và quản lí vùng


Xây dựng và đưa vào áp dụng qui trình thông tin qui hoạch, kế hoạch. Một qui trình thông tin qui hoạch, kế hoạch được xây dựng và hoạt động có hiệu quả sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các đối tác có liên quan trong quá trình phối hợp thực hiện một chương trình/dự án nào đó.


Muốn vậy, qui trình này cần đáp ứng được một số yêu cầu chính sau đây:


- Mọi tác nhân hữu quan, ở địa phương đều được tiếp cận các nguồn thông tin qui hoạch một cách bình đẳng và thuận tiện. Cần khắc phục mọi cản trở và khó khăn để dòng thông tin được lưu truyền một cách thông suốt, không bị ắch tắc.


- Công khai hoá các thông tin liên quan đến qui hoạch.


- Đảm bảo tính phản hồi của hệ thống thông tin qui hoạch để không ngừng hoàn thiện chất lượng thông tin. Thông tin là một hệ thống sống động, cần phải được cập nhật. Muốn vậy, người sử dụng cũng đồng thời phải làm tròn trách nhiệm của mình với tư cách là người cung cấp thông tin.


- Có các "đầu mối" liên lạc để hỗ trợ việc trao đổi thông tin và các cơ quan quản lí ngành tuỳ theo chức năng của mình chủ trì xây dựng hệ thống thông tin phục vụ cho công tác kế hoạch hoá.


(4). Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính


Thực hiện cải cách hành chính nhằm phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước, quản lý địa phương, ngành và lãnh thổ, cũng như phân cấp thẩm quyền cho các cơ quan cấp dưới. 


Chính quyền địa phương cần phải có đủ quyền hạn trong việc lập kế hoạch và quản lý những dự án/chương trình liên quan với đầy đủ khả năng về thể chế và nguồn quĩ riêng. 


Cùng với việc phân quyền, phối hợp là chìa khoá cho việc thực hiện mọi chương trình/dự án phát triển. 


5.11.2.3. Đẩy mạnh hợp tác trong tam giác phát triển 3 nước Việt Nam- Lào -Campuchia 


(1). Tiếp tục đẩy mạnh giao lưu hợp tác kinh tế ba nước qua các cửa khẩu. Coi đây là một bộ phận quan trọng của kinh tế đối ngoại nhằm tiếp tục thực hiện nhất quán và lâu dài các chính sách của Nhà nước về kinh tế mở, tạo điều kiện thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


(2).  Tạo ra những điều kiện cho các địa phương tuyến biên giới hai nước phát triển trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh của mình. Hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý  vùng biên giới ba nước. Xây dựng vành đai kinh tế-xã hội với các khu kinh tế vùng biên giới vững chắc, có thế và lực đủ sức cạnh tranh trên thị trường, góp phần tích cực để khu vực biên giới ba nước này hội nhập với thế giới và khu vực. Hướng phát triển là:


- Hình thành "khu kinh tế cửa khẩu" theo quy hoạch được duyệt, tạo ra vùng kinh tế hàng hóa phát triển để thúc đẩy xuất khẩu và làm đà cho giao lưu hợp tác kinh tế.


- Tạo khuôn khổ pháp lý, chủ trương, chính sách, chấn chỉnh công tác tổ chức, quản lý các vấn đề biên giới, thúc đẩy giao lưu hợp tác kinh tế.

- Tạo thuận lợi cho Lào ra biển qua cảng nước sâu của Việt Nam để xuất khẩu hàng hóa, lương thực thực phẩm đi vào thị trường Nhật Bản và các nước khác.  


(3). Đẩy nhanh hoạt động xuất khẩu, du lịch và dịch vụ. Xây dựng chiến lược giao lưu và hợp tác kinh tế lâu dài, ổn định. Tuy nhiên mỗi nước, mỗi khu vực biên giới cần chú ý tới đặc thù riêng để có đối sách thích hợp.


(4). Khuyến khích buôn bán qua biên giới với những quy định phù hợp về việc tổ chức buôn bán, chủng loại hàng hóa được phép kinh doanh qua biên giới. Củng cố các cụm buôn bán qua biên giới đã có và hướng hoạt động buôn bán theo hướng có lợi, vừa làm dịch vụ 2 chiều (thu mua sản phẩm và xuất khẩu hàng hóa cho nhân dân sống ở các khu vực dọc biên giới) nhằm nâng cao đời sống cho nhân dân vùng biên, vừa tạo thế cân bằng trong buôn bán qua biên giới, hạn chế các hiện tượng tiêu cực, đặc biệt là tình trạng buôn lậu, trốn thuế.


(5). Hợp tác bảo vệ môi trường, sinh thái, nguồn nước, động thực vật hoang dã quí hiếm biên giới hai nước.


(6). Tăng cường cảnh giác, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo chủ quyền, trật tự an ninh, an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc của hai nước. Có kế hoạch từng bước xây dựng "vành đai kinh tế-xã hội" nhằm tạo ra vùng biên giới hai nước "hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển".

5.11.2.4. Tăng cường hợp tác giữa các tỉnh trong vùng Tây Nguyên và với các  tỉnh của miền Trung trên các linh vực như:


- Hợp tác giữa các tỉnh lưu vực sông Ba và phụ cận, cụ thể là giữa Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định với Gia Lai, Đăk Lăk.


- Hợp tác giữa Lâm Đồng với Ninh Thuận, Bình Thuận và Khánh Hòa


- Hợp tác giữa Bình Định với Gia Lai, Kon Tum theo hành lang quốc lộ 19


- Hợp tác giữa Phú Yên và Đăk Lăk qua hành lang quốc lộ 25


- Hợp tác giữa Khánh Hòa với Đăk Lăk qua hành lang quốc lộ 26


- Hợp tác giữa Lâm Đồng với Đăk Nông, Khánh Hòa và các tỉnh vùng Đông Nam Bộ theo hành lang quốc lộ 27, 28, 20.


5.12. Giải pháp về quy hoạch và tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch 


5.12.1. Giải pháp về quy hoạch


(1). Giải pháp về quy hoạch là một trong nhiều giải pháp thực hiện để phát triển và quản lý phát triển vùng. Giải pháp này đã được nhấn mạnh trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ IX Ban chấp hành Trung ương Khoá IX: "Đổi mới cơ bản công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và điều chỉnh mạnh cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng quy hoạch; sớm ban hành nghị định về công tác quy hoạch, khắc phục tình trạng thiếu thống nhất giữa quy hoạch chung của cả nước, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành và quy hoạch vùng". 


(2). Theo kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới, để quản lý vùng cần có chính sách và pháp quy hóa sự điều phối phát triển kinh tế giữa các vùng. Thích ứng với cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa cần có tính nhất quán của chính sách vùng, ban hành các chính sách mang tính pháp quy có liên quan tới kinh tế vùng. Kinh nghiệm của những nước kinh tế thị trường lớn ở phương Tây trong những năm trước đây đều có hệ thống pháp chế về phát triển vùng và đã thực hiện thành công như ở Anh năm 1934, ở Nhật năm 1950, Pháp năm 1955, Mỹ năm 1961, Tây Đức cũ năm 1965 đều lần lượt ban hành bộ pháp luật, pháp quy đầu tiên về phát triển vùng. Thiết lập hệ thống giám sát và dự đoán sự chênh lệch trong phát triển kinh tế giữa các vùng, tăng cường giám sát và điều tiết vĩ mô, đặc biệt cần tăng cường giám sát và điều tiết những vấn đề rất dễ ảnh hưởng tới sự ổn định của xã hội, dẫn đến mâu thuẫn giữa các dân tộc và các vùng như: chênh lệch thu nhập, mức sống cơ bản của cư dân, trình độ giáo dục, phúc lợi xã hội cơ bản, kịp thời phát hiện và giải quyết vấn đề.


Chú trọng tới công tác quản lý phát triển vùng, đặc biệt đối với phát triển các vùng kém phát triển, vùng khó khăn. Giải quyết sự phát triển mất cân đối giữa các vùng là một công trình hệ thống đề cập đến nhiều lĩnh vực, mức độ khó khăn trong công việc lớn, đề cập đến mọi phương diện của xã hội và nhiều ban ngành ở cả Trung ương và địa phương.


Trên thế giới, để giải quyết vấn đề này, nhiều quốc gia đã thiết lập cơ quan chuyên môn để giải quyết sự phát triển mất cân đối giữa các vùng. Ví dụ, Nhật Bản sau chiến tranh, để thúc đẩy sự phát triển của đảo Hôcaiđô, đã thiết lập riêng Văn phòng khai phát đảo Hôcaiđô trong Phủ thủ tướng. Italia trong những năm 50, chính phủ đã thành lập Cục quỹ công trình đặc biệt cho sự nghiệp công ở miền Nam nhằm đẩy nhanh sự phát triển của Miền Nam và thu hẹp chênh lệch Nam-Bắc; Mỹ những năm 60, đã thành lập Sở khai phát chuyên môn để tăng cường khai phát những vùng lạc hậu, thiết lập uỷ ban quản lý khai phát đa vùng nhằm khai phát lưu vực sông Missipi; Đầu những năm 80, Brazin thành lập Sở khai phát ba vùng: Miền Đông Bắc, miền Trung, Miền Tây và khu vực Amazôn. Trong quá trình đẩy nhanh sự phát triển kinh tế của khu vực phát triển duyên hải Miền Đông, Quốc vụ viện Trung Quốc đã thành lập Ban đặc khu, điều đó phát huy vai trò chỉ đạo và thúc đẩy mạnh mẽ đối với sự phát triển của Miền § ông.


(3). Từ những kinh nghiệm trên, đối với vùng Tây Nguyên, để thực hiện các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ phát triển vùng, giải quyết các vấn đề cấp bách đặt ra đối với vùng, cần:


- Thể chế hoá đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện của công tác kế hoạch hoá và thực thi định hướng phát triển vùng Tây Nguyên trong chiến lược phát triển KT-XH của đất nước.


- Tăng cường bảo đảm thống nhất trong nội dung quy hoạch ở tầm vĩ mô, sự rõ ràng trong phân công trách nhiệm  giữa các cơ quan Nhà nước, phân cấp cho các địa phương. 


- Nâng cao chất lượng, căn cứ khoa học của quy hoạch. Thực hiện công khai, minh bạch, thu hút rộng rãi ý kiến đóng góp, tranh thủ sự giám sát thực hiện của nhân dân. 


(4). Tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh:


- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội vùng cho giai đoạn 2006-2020 trong đó tập trung luận chứng phát triển kinh tế- xã hội và tổ chức không gian các hoạt động kinh tế, xã hội hợp lý trên lãnh thổ vùng Tây Nguyên.


- Quy hoạch tổng thể phát triển ngành, quy hoạch phát triển các sản phẩm chủ lực của vùng Tây Nguyên


- Quy hoạch không gian đô thị vùng và từng tỉnh trong vùng Tây Nguyên.


(5). Khi tiến hành quy hoạch cần thấm nhuần các quan điểm và nguyên tắc sau:


- Đảm bảo tính thống nhất giữa quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, kết hợp chặt chẽ giữa hiệu quả phát triển kinh tế- xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh của vùng Tây Nguyên; cụ thể hóa mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước trên địa bàn vùng 


-  Đảm bảo tính khoa học, tính tiên tiến, liên tục và kế thừa; phải dựa trên các kết quả điều tra cơ bản, các định mức kinh tế - kỹ thuật, các tiêu chí, chỉ tiêu có liên quan để xây dựng quy hoạch.


- Phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;


- Khi quy hoạch lãnh thổ kinh tế- xã hội phải xem xét tới các nguyên tắc phân bố sức sản xuất; đặc điểm điều kiện của phân bố từng ngành và lĩnh vực. Mặt khác, quy hoạch lãnh thổ kinh tế- xã hội phải tính tới nhu cầu thị trường. Quy hoạch lãnh thổ vùng phải thoả mãn yêu cầu hài hoà, tương tác, hỗ trợ cùng phát triển đảm bảo hiệu quả kinh tế- xã hội cho tổng thể.


- Khi quy hoạch lãnh thổ kinh tế- xã hội, dự báo phát triển và phân bố kinh tế- xã hội - môi trường phải được xem xét và tính tới cả 3 yếu tố liên hệ với nhau hài hoà, tương tác, hỗ trợ. Điều đó luôn phải được thấm nhuần và coi như một nguyên tắc cần nắm vững trong nghiên cứu các nội dung của quy hoạch lãnh thổ kinh tế- xã hội. 


- Quy hoạch phát triển vùng Tây Nguyên và quy hoạch phát triển từng tỉnh trong vùng cần tập trung vào những vấn đề then chốt: tổng kết quá trình phát triển, quan điểm, mục tiêu và định hướng phát triển, các giải pháp về cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện; các chương trình và dự án đầu tư quan trọng. Quy hoạch phát triển phải chú trọng xem xét khả năng về thị trường, hội nhập khu vực và thế giới, coi trọng hiệu quả kinh tế- xã hội và sự phát triển bền vững; đặc biệt phải thể hiện các nội dung và chỉ tiêu cụ thể về phát triển xã hội và con người. Trong bố trí quy hoạch phải kết hợp chặt chẽ giữa trước mắt và lâu dài, giữa phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh, quốc phòng, thực hiện từng bước chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong các dự án quy hoạch phát triển cần chỉ rõ trách nhiệm của Nhà nước, của các ngành Trung ương, của các địa phương đối với việc thực hiện quy hoạch.


(6). Đưa công tác quy hoạch vào nề nếp, trở thành công cụ đắc lực của Nhà nước trong quản lý nền kinh tế thị trường. Trước hết phải làm cho các cấp, các ngành nhận thức một cách đầy đủ về công tác quy hoạch và xây dựng kế hoạch. Củng cố bổ sung đội ngũ làm công tác quy hoạch ở một số sở, ngành. Triển khai phân cấp công tác lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện và giám sát quy hoạch. Thông báo rộng rãi cho nhân dân biết các quy hoạch đã được phê duyệt để mọi người giám sát, thực hiện. Hàng năm, phải bố trí kinh phí đảm bảo cho nhiệm vụ này, lựa chọn những đơn vị tư vấn có đủ năng lực thực hiện các dự án quy hoạch. Thực hiện công tác đầu tư theo quy hoạch, theo đó, toàn bộ công trình đầu tư xây dựng cơ bản phải được đưa vào quy hoạch, phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn.


5.12.2. Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác quy hoạch 


(1). Quản lý Nhà nước đối với hoạt động hướng dẫn nghiệp vụ công tác quy hoạch


Muốn quản lý thống nhất được công tác quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, cơ quan  nhà nước hữu trách phải hướng dẫn nội dung, phương pháp quy hoạch. Đồng thời phải thường xuyên theo dõi, bổ sung, hoàn thiện nội dung, phương pháp cho phù hợp và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu thực tế đặt ra đối với công tác quy hoạch. Khi tiến hành xét duyệt, nghiệm thu các dự án quy hoạch cũng cần phải căn cứ vào nội dung, phương pháp đã ban hành để xét duyệt, phê chuẩn. 


(2). Quản lý nhà nước đối với hoạt động hướng dẫn thẩm định và phê duyệt các dự án quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội


Các dự án quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội phải được Nhà nước thẩm định. Việc thẩm định dự án quy hoạch phải do cơ quan chức năng của Nhà nước có thẩm quyền thực hiện. Cơ quan được giao trách nhiệm chủ trì thực hiện dự án quy hoạch phải có trách nhiệm trình báo dự án quy hoạch lên cấp có thẩm quyền để tổ chức thẩm định dự án quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội.


(3). Quản lý nhà nước đối với hoạt động tổ chức thực hiện, rà soát và điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế- xã hội


Bằng quyền lực của mình, nhà nước hướng dẫn đảm bảo việc thực hiện đúng các nội dung của các dự án quy hoạch đã được duyệt, ví dụ:


- Đưa các nội dung, tiến độ vào nội dung của kế hoạch 5 năm;


- Đưa các nội dung, tiến độ vào nội dung của kế hoạch hàng năm;


- Đưa danh mực các công trình, dự án ưu tiên, cũng như thứ tự ưu tiên đầu tư vào kế hoạch đầu tư  5 năm và hàng năm;...


(4). Phân cấp quản lý quy hoạch


Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền cấp tỉnh trong vùng Tây Nguyên nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương trên cơ sở phân định rõ, cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của mỗi cấp trong bộ máy chính quyền nhà nước, nhằm đảm bảo sự quản lý tập trung, thống nhất và thông suốt của Chính phủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở từng địa phương trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.


Tuân thủ nguyên tắc kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành với quản lý lãnh thổ, phân định rõ những nhiệm vụ quản lý nhà nước của bộ, ngành với nhiệm vụ quản lý nhà nước của chính quyền cấp tỉnh đối với các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn lãnh thổ.


Bảo đảm nguyên tắc hiệu quả, việc nào, cấp nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức và nhân dân thì giao cho cấp đó thực hiện; phân cấp phải rõ việc, rõ địa chỉ, rõ trách nhiệm, gắn với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cấp.


Đảm bảo tương ứng giữa nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm với nguồn tài lực tài chính, tổ chức, nhân sự và các điều kiện cần thiết khác; phải đồng bộ, ăn khớp giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan.


Bảo đảm quyền thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quyết định, thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đồng thời phát huy dân chủ rộng rãi để nhân dân tham gia quản lý nhà nước.


Phân cấp phải thể hiện được sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống thể chế, văn bản quy phạm pháp luật gắn với đổi mới cơ chế và bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị cơ sở.


Đối với những vấn đề đã phân cấp, chính quyền cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện; các bộ, ngành trung ương có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra....


5.13. Củng cố hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ quốc phòng an ninh


5.13.1. Củng cố hệ thống chính trị từ cơ sở


(1) . Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng 


Tập trung chỉ đạo tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong nội bộ và tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ, cần phải hiểu được tâm trạng để có nội dung giáo dục, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc, đề cao cảnh giác với các âm mưu thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, của bọn phản động FULRO, kiên quyết chống lại luận điệu kích động đòi ly khai, độc lập tự trị, chia rẽ đồng bào Kinh - Thượng; nhận thức sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thấy rõ những thành tựu đạt được để phát huy và những tồn tại yếu kém để khắc phục; xây dựng tinh thần đoàn kết, bình đẳng, tương trợ, giúp đỡ nhau giữa đồng bào các dân tộc để phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện cuộc sống, xây dựng quê hương, buôn làng giàu đẹp, văn minh.


Cần có đề án về chiến lược công tác tư tưởng để nâng cao nhận thức trong cộng đồng các dân tộc để đồng bào dân tộc thấy rõ được chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước mà  tích cực tham gia góp phần xây dựng vùng Tây Nguyên giàu, đẹp. Một trong các giải pháp cơ bản để giữ ổn định an ninh chính trị ở Tây Nguyên trong đó có giải pháp loại trừ tư tưởng ly khai. Các tỉnh Tây Nguyên cần xây dựng đề án cụ thể và tổ chức thực hiện kiên trì, liên tục, lâu dài; tăng cường cán bộ bám buôn làng. bám dân và thông qua đội ngũ cán bộ cốt cán người dân tộc, những người tiêu biểu ở các buôn làng để giáo dục nâng cao nhận thức quần chúng.


(2). Tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên


Tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên, đặc biệt là phải có những chính sách cụ thể phù hợp với đặc thù đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, để tạo sự chuyển biến rõ nét theo hướng sản xuất hàng hóa, xóa đói giảm nghèo và tiến lên khá giả, khắc phục sự chênh lệch lớn về giàu nghèo, giải quyết kịp thời những bức xúc về sản xuất và đời sống.


Trên cơ sở quy hoạch và kế hoạch phát triển chung về kinh tế -xã hội của mỗi địa phương, cần phải định hướng tốt hơn về phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Cùng với việc đầu tư để phát triển trên nhiều lĩnh vực, nhiều ngành công nghiệp, dịch vụ để chuyển dần cơ cấu kinh tế và giải quyết áp lực về lao động trong đồng bào dân tộc. Tập trung giải quyết đất nông lâm trường hoặc các thành phần kinh tế khác để lao động nông nghiệp trong vùng đồng bào dân tộc tại chỗ có đủ sản xuất (QĐ 132/TTg), đưa vào nhận khóan ở các nông lâm trường, giải quyết việc làm cho con em của đồng bào dân tộc tại chỗ.


Có chính sách cụ thể về giao rừng thông qua buôn làng hoặc trực tiếp đến hộ với diện tích phù hợp, nghiên cứu tăng thêm thu nhập với trong nhận khoán bảo vệ rừng để đồng bào tại chỗ thực sự làm chủ trên đất rừng mà đồng bào đã gắn bó lâu đời. Cùng với tập trung giải quyết đất và rừng, cần đầu tư xây dựng một số công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, điện nhất là thủy lợi nhỏ phục vụ cho định canh định cư, mở rộng diện tích lúa nước, nâng cao năng suất cây trồng để thay đổi tập quán sản xuất của đồng bào dân tộc.


Đi đôi với việc giải quyết đất, rừng, xây dựng hạ tầng cơ cở, cân phải tổ chức lại sản xuất trong đồng bào dân tộc, hình thành tổ chức như ban quản trị hợp tác xã hoặc tập đoàn sản xuất (có cán bộ trên tăng cường cùng với cán bộ ở buôn làng) để hướng dẫn chỉ đạo sản xuất, tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm; hình thành đội ngũ cán bộ chuyến giao công nghệ, hướng dẫn chỉ đạo sản xuất ở từng buôn làng.


Chuyển một số mặt hành chính sách cho không như dầu lửa, muối iốt sang cho vay, cho mượn, đầu tư về vật nuôi, giống cây trồng, phân bón để nâng cao thu nhập, chống tâm lý ỷ lại, trông chờ.


Có chính sách giải quyết đối với dân di cư tự do vào các tỉnh Tây Nguyên trước đây để sớm giúp đồng bào ổn định cuộc sống và các tỉnh có điều kiện chăm lo tốt hơn. Đồng thời, kiên quyết ngăn chặn không để dân tự do tiếp và không tiếp nhậ dân nơi khác đến.


Có chiến lược về nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung. Giải quyết nhà ở thực hiện mạnh theo phương châm: Dân tự làm, Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, những nơi có rừng và ở gần rừng thì có cơ chế khai thác gỗ cho đồng bào làm nhà.


Cần xây dựng chiến lược về giáo dục để nâng cao dân trí đối với đồng bào dân tộc thiểu số, để tạo ra đội ngũ lao động nắm bắt được khoa học kỹ thuật và quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển trước mắt và lâu dài ở vùng Tây Nguyên trên các lĩnh vực... Trước mắt, mở rộng quy mô trường dân tộc nội trú tỉnh, huyện và tăng chế độ đối với học sinh dân tộc nội trú. Trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh nên có chế độ như các trường dân tộc nội trú. Chú trọng đào tạo đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số. Bố trí công tác cho các học sinh dân tộc thiểu số tại chỗ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.


(3). Thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo


Cần quán triệt sâu sắc và rộng rãi Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) về công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Tăng cường công tác giáo dục để quần chúng nói chung và tín đồ nói riêng nâng cao hiểu biết, củng cố lòng tin vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; không để bọn phản động lợi dụng tôn giáo chống phá gây mất ổn định.


Đối với nơi đồng bào không theo đạo phải tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức, giữ vững và phát huy truyền thống văn hoá, để đồng bào không bị lôi kéo vào đạo. Đối với quần chúng bị o ép, mua chuộc theo đạo Tin lành, cần kiên trì giáo dục thuyết phục để quần chúng thoát khỏi sự ràng buộc nhằm bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng. Đối với một bộ phận quần chúng có nhu cầu tín ngưỡng, cần tôn trọng tự do tín ngưỡng của đồng bào và làm cho đồng bào thấy rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, sống "tốt đời, đẹp đạo".


Đối với hệ phái Tin lành Việt Nam (miền Nam), trên cơ sở quy định của pháp luật, mạnh dạn cho các chi hội đăng ký và công nhận cho phép hoạt động với bước đi thích hợp. Đồng thời xem xét cho phép đào tạo, bồi dưỡng chức sắc và cho xây dựng nhà thờ, nhà nguyện phải trên cơ sở phù hợp với nhu cầu sinh hoạt tôn giáo của tín đồ trên từng địa bàn và phù hợp với quy định của luật pháp.


Tăng cường công tác giáo dục và xây dựng cốt cán trong tín đồ, chức sắc để nắm chắc hoạt động các tôn giáo. Củng cố kiện toàn các ban tôn giáo cấp tỉnh, hình thành tổ chức công tác tôn giáo cấp huyện (nơi có nhiều tín đồ). Cần đào tạo, bồi dưỡng độ ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo đủ tầm để quản lý các hoạt động tôn giáo và giáo dục tín đồ sống "tốt đời, đẹp đạo".


(4). Xây dựng củng cố hệ thống chính trị từ cơ sở


Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị, đặc biệt là củng cố cơ sở, trong đó phải chăm lo củng cố vai trò ban tự quản các buôn làng để có đủ năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành các mặt đời sống xã hội; xây dựng khối đoàn kết các dân tộc và đủ sức đề kháng chống mọi âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động, bảo đảm ổn định chính trị và kinh tế - xã hội phát triển. Cơ cấu ban tự quản buôn làng gồm có buôn trưởng, buôn phó, mặt trận (có thể là các già làng) và đại diện các đoàn thể quần chúng làm mất ổn định chính trị.


Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số tại chỗ. Bằng nhiều hình thức, ở nhiều cấp thích hợp với điều kiện cụ thể của mỗi dân tộc để nâng cao quan điểm, bản lĩnh, trách nhiệm và năng lực công tác; sắp xếp bố trí, sử dụng và toạ điều kiện cho cán bộ dân tộc tại chỗ đảm nhận tốt trách nhiệm trên các lĩnh vực công tác. Cần phát huy tốt vai trò già làng.


Tập trung chỉ đạo páht triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ (kể cả vùng giáo) để làm hạt nhân lãnh đạo. Cần có sự vận dụng với từng trường hợp cụ thể về tiêu chuẩn học vấn, tuổi tác...


Xây dựng những chính sách để đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ buôn làng có điều kiện để yên tâm hoạt động và nâng cao trách nhiệm.


(5). Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an và quân sự 


Công an, quân sự các tỉnh Tây Nguyên tổ chức chỉ đạo bố trí lực lượng phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu và nòng cốt trong đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả sự hoạt động của FULRO.


Công an các cấp phải có bộ máy, tổ chức chỉ đạo, chỉ huy và lực lượng chiến đấu thống nhất trên địa bàn Tây Nguyên; tăng thêm phương tiện phù hợp để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ. Tổ chức kiện toán và tăng cường cán bộ lãnh đạo công an ở địa phương.


Lực lượng quân đội phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với lực lượng công an để nắm chắc âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch. Xây dựng phương án tác chiến phù hợp, khi có tình huống xảy ra, nhất là phương án chống biểu tình bạo loạn phải thực hiện theo Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị nhằm tạo sự chỉ huy thống nhất.


Tổ chức bảo vệ tốt các mục tiêu trọng yếu ở địa phương. Phối hợp với công an tổ chức triệt phá kịp thời mọi tổ chức manh nha hoạt động vũ trang của bọn phản động FULRO. Xây dựng và tổ chức tốt lực lượng dân quân của huyện, xã để đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.


(6). Xây dựng an ninh vững mạnh vùng biên giới


Tăng cường xây dựng biên giới vững mạnh, nhất là tăng thêm các đồn biên phòng, bố trí thêm các đơn vị quân đội làm kinh tế kết hợp với quốc phòng ở những vùng dân cư còn thưa, ngăn chặn vượt biên và chống xâm nhập, đồng thời sẵn sàng đối phó với các tình huồng phức tạp có thể xảy ra.


Lực lượng biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương làm tốt công tác xây dựng và bảo vệ biên giới, ngăn chặn vượt biên trái phép, phối hợp với Căm Pu Chia tiếp nhận lại ngay khi có đồng bào ta vượt biên trái phép; tiếp tục làm tốt việc giúp đỡ đồng bào trên địa bàn phát triển sản xuất và nâng cao đời sống.


Quan hệ chặt với bạn Lào, Campuchia, giữ quan hệ hữu nghị cùng nhau đấu tranh chống các thế lực thù địch. Mở rộng quan hệ kinh tế giúp bạn phát triển kinh tế với những ngành sản xuất phù hợp. Tổ chức việc giao lưu kinh tế, thương mại, văn hoá giữa hai bên... nhằm giữ sự ổn định trên tuyến biên giới về lâu dài.


Tiếp tục phối hợp với Campuchia đấu tranh với UNHCR để ngăn chặn không cho hình thành trại tỵ nạn để kích động đồng bào ta vượt biên trái phép. Duy trì và phát triển quan hệ tốt với Campuchia trong vấn đề giải quyết người vượt biên trái phép.


(7). Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền 


Có kế hoạch đấu tranh vạch trần âm mưu kích động ly khai và khủng bố chống phá nước ta của bọn phản động FULRO lưu vong và các thế lực thù địch dung túng, tiếp tay cho chúng.


Các cơ quan thông tin đại chúng chủ động kịp thời trong công tác thông tin tuyên truyền, phản bác mọi luận điệu vu khống, xuyên tạc sự thật về tình hình Tây Nguyên của các thế lực thù địch. Đồng thời lãnh đạo chặt chẽ đối với báo chí trong việc thông tin về Tây Nguyên.


Các tỉnh Tây Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế và các cơ quan báo chí đến Tây Nguyên để hiểu biết rõ sự thật về những chủ trương, chính sách đúng đắn  của Đảng và Nhà nước ta, cũng như những thành tựu đạt được của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.


Bằng mọi biện pháp không để xảy ra việc các thế lực thù địch thông qua các tổ chức quốc tế can thiệp trực tiếp vào tình hình Tây Nguyên. Giải quyết vấn đề Tây Nguyên tránh để xảy ra việc nhiều nước cùng phối hợp chống ta; tránh để xảy ra việc quốc tế hoá vấn đề Tây Nguyên; giải quyết những vấn đề ở Tây Nguyên cần tính đến yếu tố quốc tế để không bị các thế lực thù địch lợi dụng. Có sách trắng và công bố về Tây Nguyên để dư luận quốc tế hiểu rõ về Tây Nguyên.


(8). Tăng cường vai trò cấp uỷ đảng các cấp bảo đảm lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ làm chuyển biến tình hình Tây Nguyên


Sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan, đơn vị cấp trên là cần thiết và quan trọng, nhưng vai trò quyết định vẫn là tổ chức cấp uỷ đảng các cấp. Các cấp uỷ tỉnh, huyện, xã và tổ chức đảng ở buôn làng phải có chương trình, kế hoạch cụ thể và thường xuyên nắm tình hình thực tiễn để chỉ đạo, giải quyết các vấn đề bức xúc về kinh tế -xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ về xây dựng hệ thống chính trị, tập trung giải quyết dứt điểm các điểm nóng về an ninh chính trị; chỉ đạo ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động chống phá của tổ chức phản động FULRO.


5.13.2. Về an ninh


Xây dựng phương án để chủ động đấu tranh kịp thời và có hiệu quả với mọi âm mưu thủ đoạn diễn biến hoà bình bạo loạn của các thế lực thù địch. Tập trung thực hiện tốt các vấn đề sau:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, giác ngộ quần chúng, làm cho mọi người nhận rõ đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, những thành tựu đã đạt được trên các mặt  và sự đóng góp to lớn và truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trong vùng; nhận rõ âm mưu và thủ đoạn thâm độc, lừa mị, kích động của các thế lực thù địch, đề cao cảnh giác, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc để cùng nhau chung sức chung lòng phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào các dân tộc trong vùng.


- Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả việc vượt biên trái phép. Tiếp tục tranh thủ Campuchia phối hợp với ta đấu tranh với UNHCR trong việc  không để chúng lập trại tị nạn; đưa đồng bào ta trở lại Việt Nam, không đưa sang nước thứ ba; không được can thiệp vào công việc nội bộ và độc lập chủ quyền của ta.


- Tập trung xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị ở các cơ sở yếu kém, trước hết là các chức danh chủ chốt (bí thư, chủ tịch, chủ tịch mặt trận, trưởng công an, xã đội trưởng...) đủ sức lãnh đạo nhân dân và quản lý xã hội.


5.13.3. Về quốc phòng


- Bố trí lực lượng quân đội thích hợp với các phương án sẵn sàng chiến đấu cần thiết, tổ chức hành quân dã ngoại tại những địa bàn còn yếu kém để làm công tác vận động quần chúng và hỗ trợ các cơ quan chức năng trấn áp bọn phản động, củng cố hệ thống chính trị cơ sở.


- Gắn với việc tổ chức và duy trì có hiệu quả các Đoàn kinh tế quốc phòng, các khu kinh tế quốc phòng; tạo mọi điều kiện để các Đoàn kinh tế quốc phòng, lực lượng bộ đội biên phòng và công an tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính của mình, lại vừa tham gia sản xuất đồng thời xây dựng được thế trận quốc phòng an ninh, nhất là "thế trận lòng dân" ngay tại địa bàn.


- Nắm chắc tình hình, thường xuyên bổ sung phương án tác chiến, chủ động kịp thời tiêu diệt bọn phản động nhen nhóm tổ chức vũ trang và khi có lực vũ trang của địch thâm nhập từ bên ngoài vào lãnh thổ ta.


Chương Vi 


Giải pháp về Tổ chức lãnh thổ kinh tế - xã hội vùng


Tổ chức lãnh thổ kinh tế- xã hội là cách thức phối hợp, kết hợp các đối tượng kinh tế, xã hội, tự nhiên trong một lãnh thổ để đạt được kết quả và hiệu quả cao nhất. Nó là nghệ thuật phối hợp các đối tượng tự nhiên, kinh tế, xã hội trong một lãnh thổ xác định nhằm phát huy một cách có hiệu quả các tiềm năng và nguồn lực để đem lại hiệu quả kinh tế- xã hội cao cho lãnh thổ đó và góp phần phát triển các lãnh thổ khác. Đề tài tập trung giải quyết các vấn đề sau:


(1). Về sử dụng đất theo lãnh thổ


(2). Tổ chức lãnh thổ các đô thị


(3). Tổ chức lãnh thổ hành lang kinh tế


(4).  Tổ chức lãnh thổ ngành  


(5).  Phát triển theo các vùng trên địa bàn từng tỉnh


6.1. Các quan niệm về tổ chức lãnh thổ


Các lý thuyết về tổ chức không gian, tổ chức lãnh thổ mà trong đó lý thuyết "cực phát triển" do nhà kinh tế học người Pháp Francois Perrous đề xướng, sau này được nhiều nhà kinh tế khác bổ sung. Thực tiễn ở các nước cho thấy không thể phát triển đồng đều tất các vùng, các khu vực trong một quốc gia một cách như nhau, mà luôn luôn có xu hướng phát triển mạnh ở một hoặc một vài khu vực (vùng), trong khi các khu vực (vùng) khác phát triển chậm hơn. Các khu vực (vùng) phát triển nhanh là những vùng có lợi thế so với các vùng khác của quốc gia. Lịch sử phát triển kinh tế thế giới cho thấy, tăng trưởng kinh tế với những mức độ khác nhau, thường trước hết xuất hiện ở một vài điểm tăng trưởng hoặc cực tăng trưởng, sau đó dần dần khuếch tán ra bên ngoài, ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế. Vùng Tây Nguyên nước ta là vùng chậm phát triển, để rút ngắn khoảng cách chênh lệch so với các vùng khác trong điều kiện khả năng và nguồn lực còn hạn chế thì bài toán phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên không thể sử dụng mô hình trải bằng toàn diện, dàn hàng ngang tiến bước. Lý thuyết khai phá cực tăng trưởng đã cung cấp những  luận cứ về chính sách phát triển có hiệu quả đối với vùng.


Theo kinh nghiệm thiết kế phát triển miền Tây của Trung Quốc thì để phát triển vùng nghèo này cần phát triển có trọng điểm; lấy các đô thị, các hành lang kinh tế, các vùng tập trung, các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu là những trọng điểm. Chiến lược lâu dài và trước mắt, phát triển và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội và giữ vững an ninh biên giới và bảo đảm quốc phòng. 


Xây dựng các mạng giao thông, phát triển các đô thị và biến nó thành các khu khai thác trọng điểm, biến nó thành trung tâm kinh tế và nguồn tăng trưởng kinh tế chủ yếu của vùng. Hình thành vành đai biên giới và biến nó thành cầu nối nối liền thị trường vùng Tây Nguyên với dải biên giới của các nước bạn và vùng ven biển phía Đông của đất nước.  


Các yếu tố tác động đến tổ chức lãnh thổ vùng Tây Nguyên


Về kinh tế, với sự hình thành tuyến đường Hồ Chí Minh qua vùng, tuyến đường xuyên á với các nhánh phụ vào các cửa khẩu Đức Cơ (Gia Lai), Ngọc Hồi (Kon Tum), Đắc Bờ (Đắk Nông) và nối ra các cảng miền Trung, cùng với sự hình thành các khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm khu vực Duyên hải miền Trung và Đông Nam Bộ sẽ tăng thêm mối quan hệ kinh tế liên vùng ở Tây Nguyên với các vùng xung quanh:


+ Tây Nguyên sẽ có mối quan hệ khăng khít và trực tiếp hơn với các vùng Đông Nam Bộ, đặc biệt chịu sức hút rõ rệt hơn của cực phát triển - thành phố Hồ Chí Minh.


+ Tây Nguyên sẽ có mối quan hệ mạnh hơn với các trung tâm và khu công nghiệp miền Trung, đặc biệt là các thành phố lớn như Đà Nẵng, Dung Quất, Chu Lai, Tam kỳ, Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Tuy Hoà, Nha Trang- là những trung tâm đô thị, công nghiệp và khu vực thương cảng lớn của miền Trung.


+ Tây Nguyên sẽ mở ra triển vọng về công nghiệp thuỷ điện cùng với khu vực Nam Lào, Đông bắc Cam Pu Chia tạo thành "trung tâm điều phối nguồn điện" quan trọng cho cả nước và khu vực Đông Dương.


+ Tây Nguyên có điều kiện phát triển thành khu vực quá cảnh giữa Lào, Cam Pu Chia và khu vực cảng miền Trung qua các hành lang kinh tế như đường 19, 24, 26 , hành lang 14 và các cửa khẩu như Bờ y, Đức Cơ và Đắc Per.


Trên cơ sở đó Tây Nguyên sẽ có điều kiện thuận lợi phát triển các vùng sản xuất hàng hoá, có giá trị kinh tế cao từ các sản phẩm nông, lâm nghiệp cung cấp cho thị trường trong nước và nước ngoài, đặc biệt là khu vực Đông Nam ¸. 


Về chính trị, xã hội,- Những tình huống phức tạp tiềm ẩn có thể diễn ra và tác động đến phát triển vùng trong thời gian tới. Các thế lực bên ngoài tiếp tục thực hiện âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền  để chống phá ta, kích động người dân vượt biên trái phép. Hệ thống chính trị cơ sở đòi hỏi củng cố và kiện toàn theo tinh thần Chỉ thị 15/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở các xã, phường biên giới, hải đảo. 


Từ các vấn đề trên, Tổ chức lãnh thổ vùng trong thời gian tới đứng trước những vấn đề cần giải quyết như giữa yêu cầu phát triển nhanh với bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh quốc phòng, ổn định biên giới; giữa yêu cầu phát triển nhanh với dân trí  còn thấp. Đó là các vấn đề cần xem xét trong Tổ chức lãnh thổ vùng thời gian tới.


6.2. Giải pháp sử dụng đất theo lãnh thổ Tây Nguyên 


6.2.1. Định hướng sử dụng đất đến năm 2010


Bảng 61. Hiện trạng và dự báo sử dụng đất vùng Tây Nguyên đến năm 2010


Đơn vị: Ha


		

		2000

		2010



		

		Diện tích (10P3P ha)

		Cơ cấu (%)

		Diện tích (10P3P ha)

		Cơ cấu (%)



		Tổng diện tích tự nhiên

		5447,5

		100

		5447,5

		100



		I. Đất nông nghiệp

		1223,7

		22,7

		1405,3

		25,8



		1. Cây hàng năm

		507,8

		

		557,2

		



		- Đất trồng lúa, lúa màu

		126,5

		

		159,5

		



		- Đất nương rẫy

		144,7

		

		71,5

		



		-Đất rau, màu và cây CNNN

		236,7

		

		324,9

		



		2. Cây lâu năm

		625,8

		

		740,5

		



		3. Đất vườn 

		66,1

		

		45,3

		



		4. Đất cỏ dùng vào chăn nuôi

		4

		

		56,4

		



		5. Đất MN nuôi thủy sản

		2,9

		

		7,3

		



		II. Đất lâm nghiệp có rừng

		2993,2

		54,9

		3469,8

		63,7



		- Rừng tự nhiên

		2917,8

		

		3066

		



		- Đất có rừng trồng

		75,4

		

		403,8

		



		III. Đất chuyên dùng

		137

		2,5

		204,6

		3,8



		- Đất xây dựng

		8,5

		

		16,5

		



		- Đất giao thông

		72,8

		

		87,7

		



		- Đất thủy lợi và MNCD

		32,6

		

		63,6

		



		- Đất chuyên dùng khác

		23,1

		

		36,8

		



		IV. Đất ở

		33,2

		0,6

		40,9

		0,7



		- Đất ở đô thị 

		6,8

		

		8,5

		



		- Đất ở nông thôn

		26,4

		

		32,3

		



		V. Đất chưa sử dụng và sông suối

		1050,2

		19,27

		326,8

		6



		- Đất bằng chưa sử dụng

		63,1

		

		10,4

		



		- Đất đồi núi chưa sử dụng

		879,7

		

		227,6

		



		- Đất mặt nước chưa sử dụng

		5

		

		0,6

		





Nguồn: Chuyên đề hiện trạng và phương hướng sử dụng đất đai lãnh thổ Tây Nguyên. Đề tài KC.08.23


Hiện trạng và dự báo sử dụng đất vùng Tây Nguyên đến năm 2010
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Hiện trạng và dự báo sử dụng đất chuyên dùng vùng Tây Nguyên đến năm 2010
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Trên cơ sở tài nguyên đất hiện có cùng với giải pháp và định hướng phát triển và phân bố các ngành kinh tế -xã hội trên địa bàn vùng Tây Nguyên trong thời gian tới, dự kiến sử dụng đất đến năm 2010 như sau: 


- Đất nông nghiệp. Do tiếp nhận dân kinh tế mới và ổn định dân di cư tự do nên nhu cầu đất ở và đất canh tác tăng lên khá lớn. Phương án giải quyết là khai hoang chuyển một phần đất trống, đất rừng nghèo kiệt sang đất canh tác để tiếp nhận dân kinh tế mới và ổn định dân di cư tự do. Đất nông nghiệp tăng thêm được khai hoang từ đất chưa sử dụng có khả năng canh tác và chuyển một phần đất rừng kém hiệu quả kinh tế (như rừng tre, nứa, hỗn giao). Đến năm 2010, dự kiến diện tích có 1405,3 nghìn ha. Diện tích tăng thêm chủ yếu do khai hoang đất đồi núi đưa vào trồng cây công nghiệp ngắn và dài ngày, chăn nuôi đại gia súc và cải tạo diện tích mặt nước đưa vào nuôi trồng thủy sản. Một phần diện tích được chu chuyển từ đất lâm nghiệp sang để trồng cây công nghiệp như điều, cao su trên cơ sở nông, lâm kết hợp.


- Đất lâm nghiệp. Dự kiến đến năm  2010 toàn vùng trồng mới khoảng 4-5 vạn ha, khoanh nuôi phục hồi khoảng 40 vạn ha. Đồng thời xoá bỏ việc phá rừng làm nương rẫy 30.000 ha rừng, Như vậy đến năm 2010, diện tích đất lâm nghiệp có 3469,8 nghìn  ha, tỉ lệ che phủ đạt 63,7%. 


- Đất chuyên dùng. Trong giai đoạn tới đất chuyên dùng tăng nhanh do đất xây dựng tăng lên, nhiều tuyến đường giao thông mới được xây dựng và mở rộng, xây tuyến đường sắt, xây dựng các công trình hồ, đập thủy lợi, hành lang lưới điện, các khu công nghiệp v.v. Đất chuyên dùng có thể chuyển một phần từ đất ở nông thôn, đất vườn tạp trong vùng qui hoạch, đồng thời khai hoang đất chưa sử dụng. Dự kiến đến năm 2010 đất chuyên dùng có 204,6 nghìn ha.


- Đất xây dựng, diện tích đến năm 2010 có 40,9 nghìn ha, chủ yếu tập trung cho việc mở rộng thị xã, thị trấn, hình thành các đô thị mới, trung tâm kinh tế cụm xã. Đồng thời sử dụng vào việc xây dựng các công trình phúc lợi công cộng như giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao v.v. 


- Đất ở. Được qui hoạch trên cơ sở đất ở của từng địa phương và kế hoạch tiếp nhận dân kinh tế mới và di dân tự do. Dự báo diện tích đất ở năm 2010 có khoảng 40,9 nghìn ha, trong đó đất ở đô thị khoảng 8,5 nghìn ha, đất ở nông thôn 32,3 nghìn ha. Đất ở tăng nhanh là do quá trình đô thị hoá tăng nhanh, đồng thời do tiếp nhận dân kinh tế mới và di cư nên cần bố trí đất ở để ổn định cuộc sống và sản xuất của đồng bào. Đất ở tăng thêm chủ yếu lấy từ đất lâm nghiệp và một phần từ đất nông nghiệp chuyển sang. 


- Đất chưa sử dụng. Đến năm 2010, diện tích đất chưa sử dụng được thu hẹp còn lại 326,8 nghìn ha, trong đó chủ yếu là đất đồi núi nằm ở các địa bàn núi cao, giao thông khó khăn, thuỷ lợi hạn chế cần có đầu tư cao. Diện tích này sẽ được khai thác trong các giai đoạn tiếp theo. 


  Các giải pháp nhằm khai thác sử dụng hợp lý đất đai

Điều chỉnh cơ cấu đất nông-lâm nghiệp theo hướng: Rà soát lại các khu vực, địa bàn trồng cây công nghiệp lâu năm năng suất thấp, kém hiệu quả kinh tế, không thích hợp với đặc điểm sinh lý, sinh thái cây trồng để có kế hoạch chuyển sang trồng rừng hoặc thay thế bằng loại hình cây trồng khác thích hợp hơn.


Rà soát quỹ đất của các nông- lâm trường. Rà soát, điều tra cụ thể thực tế sử dụng đất của các nông - lâm trường và khả năng khai thác sử dụng để hoạch định lại quy mô diện tích cho hợp lý (trước mắt có thể thu hồi khoảng 797.500 ha đất nông - lâm trường để chuyển giao cho đồng bào dân tộc tại chỗ sử dụng)


6.2.2. Tổ chức lãnh thổ các đô thị


Hệ thống đô thị bao gồm các thành phố, thị xã, thị trấn. Xét riêng lẻ hay trong mối quan hệ với các đô thị khác thì đô thị có chức năng nhất định trong tổ chức lãnh thổ của từng vùng. Đô thị cùng với các trục giao thông tạo nên "bộ xương" của lãnh thổ. Các đô thị có vai trò như là những "cực hút và là hạt nhân lan tỏa phạm vi ảnh hưởng của mình tới các vùng xung quanh.


6.2.2.1. Khái quát thực trạng phát triển đô thị vùng Tây Nguyên


Hệ thống đô thị vùng Tây Nguyên  đã được phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hệ thống đô thị  từ  1 thành phố, 3 thị xã năm 1975, đến năm 2004, Tây Nguyên có 3 thành phố, 3 thị xã, 48 thị trấn. Hệ thống đô thị của vùng chủ yếu bám theo hoặc là đầu mối giao thông của các tuyến trục quốc lộ 14, 26, 19, 20.


Bảng 62.  Số lượng các đô thị năm 2004


		

		Sè l­​îng

		Tên các TP, thị xã



		

		TP

		TX

		T.trÊn

		huyện

		Xã

		TP

		TX



		Tây Nguyên

		3

		3

		48

		47

		536

		

		



		1. Kon Tum

		-

		1

		6

		7

		76

		

		Kon Tum



		2. Gia Lai

		1

		1

		13

		13

		161

		Pleiku

		An Khê



		3. §¾k L¾k

		1

		-

		13

		12

		139

		Buôn Ma Thuột

		-



		4. Lâm Đồng

		1

		1

		11

		9

		113

		Đà Lạt

		Bảo Lộc



		5. Đắk Nông

		

		

		5

		6

		47

		

		





Nguồn:Niên giám Thống kê các tỉnh. Xử lý của đề tài KC.08.23


Dân số đô thị năm 1995 khoảng 820,5 nghìn người, chiếm khoảng 24,2% tổng dân số, năm 2004 khoảng 27,5% dân số. Tăng trưởng dân số đô thị bình quân thời kỳ 1996-2004 khoảng 5,5%/năm. Nhiều đô thị đã và đang chuyển dần từ chức năng hành chính thuần tuý sang cả chức năng kinh tế và đảm nhận các chức năng trung tâm chính trị, văn hoá. Đến năm 2004, bình quân trên 1 kmP2P toàn vùng có 0,01 đô thị (cả nước là 0,021 đô thị); bình quân khoảng 100,8 kmP2P diện tích tự nhiên có 1 đô thị (cả nước là 48,212 kmP2P có 1 đô thị).


Bảng 63. Dân số đô thị và tỷ lệ đô thị hóa ở Tây Nguyên


Đơn vị: nghìn người


		

		1995

		2000

		2001

		2002

		2004

		Tăng trưởng 1996 - 2004 (%)



		I. Dân số đô thị

		820,5

		1135

		1175,9

		1214,5

		1253,1

		5,5



		1. Kon Tum

		63,5

		104,1

		107,9

		112,4

		115,1

		7,4



		2. Gia Lai

		191,8

		253,8

		263

		271,2

		289,4

		5,0



		3. §¾k L¾k 

		257,6

		347,9

		389,3

		367,4

		375

		



		4. Đăk Nông

		

		46,5

		

		

		47,4

		



		5. Lâm Đồng

		307,6

		401,3

		415,7

		427,9

		454,7

		4,8



		II. Tỷ lệ đô thị hóa 

		

		

		

		

		

		



		Tây Nguyên (%)

		24,2

		26,8

		27,2

		27,6

		27,5

		



		1. Kon Tum

		22,7

		32,1

		32,6

		33,1

		31,5

		



		2. Gia Lai

		22,5

		25,0

		25,1

		25,5

		26,4

		



		3. §¾k L¾k 

		18,4

		20,2

		20,5

		20,8

		22,2

		



		4. Đắk Nông

		

		13,9

		

		

		12,9

		



		5. Lâm Đồng

		35,9

		38,8

		39,6

		40,2

		39,9

		





 Nguồn: Niên giám Thống kê. TCTK; xử lý của đề tài


Tỷ lệ đô thị hoá ở Tây Nguyên (%)




[image: image11.emf]0


5


10


15


20


25


30


35


40


45


1995 2000 2001 2002 2004


Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Đắc Nông Lâm Đồng




Kinh tế của khu vực đô thị có sự tăng trưởng khá và đóng góp lớn cho nền kinh tế cả nước. Tổng sản phẩm nội địa (GDP, theo giá SS1994) của khu vực đô thị năm 1995 đạt 2170 tỷ đồng, năm 2004 đạt 5800 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm trong 8 năm (1996-2004) 13,1% (cả nước là 6,94%), trong đó nông lâm ngư nghiệp tăng 12,1%, công nghiệp xây dựng tăng 14,9%, dịch vụ tăng 12,4%. Đến năm 2004, khu vực đô thị đóng góp 43,2% GDP của vùng, 86,4% giá trị GDP công nghiệp, xây dựng, 51,2% GDP khu vực dịch vụ 


Cơ cấu kinh tế theo ngành có sự chuyển dịch đáng kể. Trong GDP, tỷ trọng các ngành công nghiệp và xây dựng từ 30% năm 1995 tăng lên 34% năm 2004; các ngành dịch vụ 42-40%. Nông, lâm nghiệp trong GDP tăng về giá trị tuyệt đối song về tỉ trọng giảm từ 28% năm 1995 xuống còn 26%.


Các đô thị của vùng đã đảm nhiệm được vai trò là trung tâm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề mới, trung tâm phát triển và chuyển giao công nghệ trong vùng về các ngành, trung tâm giao lưu thương mại trong nước và ngoài nước, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế đối ngoại, trung tâm dịch vụ, phát triển văn hoá, giáo dục, nâng cao dân trí và phát triển nguồn lực, giữ vai trò trong tăng thu ngân sách cho Nhà nước hàng năm và đi đầu trong việc đảm bảo an ninh, quốc phòng.


GDP/người của khu vực thành thị năm 1996 đạt khoảng 3,2 triệu đồng, năm 2004 khoảng 7,8 triệu đồng, gấp 1,6 lần mức bình quân toàn vùng Tây Nguyên.


Về điều kiện ở, khu vực thành thị là nơi tập trung phần lớn số hộ có nhà kiểu biệt thự, nhà ở kiên cố. Khu vực thành thị có tỷ lệ hộ có đồ dùng lâu bền và đắt tiền nhiều hơn ở nông thôn. Tỷ lệ hộ có tivi màu là 74,17%. Trong khu vực thành thị, tỷ lệ nghèo đói thấp. 


6.2.2.2. Định hướng tổ chức lãnh thổ đô thị Tây Nguyên


(1). Một số vấn đề chung. Trong tương lai với sự tác động của phát triển công nghiệp dịch vụ và du lịch; các tuyến giao thông huyết mạch được nâng cấp, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và nhu cầu phát triển của vùng là phải mạnh về kinh tế để tạo lực đảm bảo ổn định chính trị và bền vững về kinh tế- xã hội- môi trường- an ninh quốc phòng, kinh tế đô thị sẽ có bước phát triển và đóng góp vào tăng trưởng và phát triển kinh tế vùng.


Theo tổng kết của JICA Nhật Bản, thì ở Việt Nam và các nước trong khu vực có mối quan hệ giữa tốc độ tăng GDP gấp 1,2-1,5 lần tốc độ đô thị hoá. Như vây, với tốc độ tăng trưởng GDP trong suốt 20 năm đạt khoảng 7,2%/năm thì tốc độ đô thị hoá đạt khoảng 5-6%/năm, sẽ có khoảng 50% dân cư sống ở thành thị và 50% dân cư sống nông thôn,  nhưng phần lớn lực lượng lao động ở nông thôn hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, làm cho khu vực nông thôn năng động và phồn vinh.


Đối với Tây Nguyên, tỷ lệ đô thị hoá của vùng sẽ đạt khoảng 33% năm 2010 và 42% năm 2020, tốc độ tăng trưởng dân số đô thị khoảng 4,1% thời kỳ 2004-2010 và 3,6% thời kỳ 2011- 2020. 


Bảng 64. Dự báo một số chỉ tiêu về kinh tế đô thị của vùng Tây Nguyên


		

		2004

		2010

		2020

		Tăng bình quân (%)



		

		

		

		

		2005-2010

		2011-2020



		Dân số đô thị (nghìn người)

		1.258,1

		1.671,0

		2.375,9

		4,1

		3,6



		% so dân số chung

		27,5

		33,0

		42,0

		

		



		GDP (giá 94, tỷ đồng)

		5.800,0

		12.400,0

		29.159,3

		11,5

		8,9



		Công nghiệp- xây dựng

		1.974,2

		5.141,6

		12.246,9

		14,7

		9,1



		Nông, lâm nghiệp

		1.509,7

		2.313,7

		4.665,5

		6,3

		7,3



		Dịch vụ

		2.322,6

		5.398,7

		12.246,9

		12,8

		8,5



		GDP đô thị (giá hh, tỷ đồng)

		9.813,2

		21.723,3

		64.150,4

		

		



		Cơ cấu (%)                                 

		100

		100

		100

		

		



		Công nghiệp- xây dựng

		34

		40

		42

		

		



		Nông, lâm nghiệp

		26

		18

		16

		

		



		Dịch vụ

		40

		42

		42

		

		



		% GDP đô thị so với vùng

		43,2

		49,7

		62,9

		

		



		% CN-XD đô thị so với vùng

		86,4

		74,7

		78,8

		

		



		% nông nghiệp so với NN vùng

		22,8

		20,0

		31,7

		

		



		% dịch vụ đô thị so với  vùng

		51,2

		72,9

		75,0

		

		



		GDP/người (nghìn đồng)

		4.968

		8.631

		18.017

		

		



		GDP/người đô thị

		7.800

		13.000

		27.000

		

		





Nguồn: Niên giám thống kê; xử lý và dự báo của đề tài KC.08.23


Mạng lưới đô thị của vùng cùng với phát triển kinh tế đô thị sẽ có đóng góp lớn với nền kinh tế vùng. Hệ thống đô thị của vùng sẽ có sự hoàn chỉnh và phát triển theo hướng:


- Trong vòng 10- 15 năm tới, 3 thành phố của vùng sẽ được nâng cấp với 1 đô thị loại 1 (Đà Lạt), 2 đô thị loại 2 (Pleiku, Buôn Ma Thuột); 3 thị xã của vùng sẽ được nâng cấp thành 01 thành phố (Bảo Lộc) và 2 thị xã (An Khê, Kon Tum); 1 thành phố sẽ được hình thành (Gia Nghĩa) và một số thị trấn có vai trò trung tâm và đầu mối của vùng sẽ được nâng cấp thành thị xã.


- Hệ thống các đô thị loại 5 (các thị trấn) sẽ được phát triển theo hướng hình thành các trung tâm của lãnh thổ cấp huyện và đầu mối của một lãnh thổ thuộc tỉnh nhất định và được đầu tư đồng bộ để xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị.


Bảng 65. Dự kiến hệ thống đô thị của vùng Tây Nguyên


		

		Hạng mục

		1996

		2010



		I

		Đô thị cấp thị trấn trở lên

		43

		71



		1

		Đô thị cấp III

		2

		5



		

		Trong đó:
- Là Thành phố

		2

		3



		

		 

- Là Thị xã  

		0

		4



		2

		Đô thị cấp IV là thị xã

		3

		7



		3

		Đô thị cấp V là thị trấn

		38

		59



		II

		Manh nha đô thị cấp thị tứ

		

		187



		1

		Thị tứ du lịch

		

		5



		

		Trong đó: là cụm KTKT 

		

		4



		2

		Thị tứ cửa khẩu

		

		2



		

		Trong đó: là cụm KTKT

		

		1



		3

		Thị tứ của vùng nông nghiệp

		

		52



		

		Trong đó: là cụm KTKT

		

		33



		4

		Thị tứ của vùng lâm nghiệp

		

		26



		5

		Thị tứ của cảc vùng dịch vụ

		

		102



		

		
- Cụm KTKT

		

		100



		

		
- Trung tâm xã

		

		1



		

		
- Điểm dân cư tập trung

		

		1





Nguồn: Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020. Bộ Xây dựng.


(2). Cấu trúc và hình thái tổ chức phân bố


+ Cấu trúc: Xét tính đồng nhất của địa hình và đặc điểm tự nhiên, vùng Tây Nguyên gồm 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, là một thể thống nhất tải dài từ Bắc vào Nam nằm ở phía Tây vùng Duyên hải miền Trung. Song về gắn kết kinh tế xã hội và chịu ảnh hưởng của các khu vực trọng điểm kinh tế khác nhau, do vậy Tây Nguyên chia ra làm 2 cấu trúc khu vực lãnh thổ:


- Cấu trúc hệ thống đô thị nam Tây Nguyên, bao gồm Đắk Lăk, Đắk Nông và Lâm Đồng 


- Cấu trúc hệ thống đô thị bắc Tây Nguyên, bao gồm Gia Lai và Kon Tum 


Mỗi cấu trúc khu vực đều mang tính hoàn thiện về không gian theo tuyến như các đô thị đều nằm trong một khu vực lãnh thổ có dải biên giới, có dải tiếp giáp với Duyên hải miền Trung và có một đô thị với chức năng trung tâm ảnh hưởng và lan tỏa như Buôn Ma Thuột và Đà Lạt ở Nam Tây Nguyên và Pleiku ở Bắc Tây Nguyên. Các đô thị trung tâm cũng như các đô thị trong từng khu vực đều gắn kết với một hoặc 2 tuyến trục như theo hướng Bắc- Nam có đường 14; Đông- Tây có đường 26, 24, 19, 25, 27 và 28 và qua các sân bay Buôn Ma Thuột, Pleiku, Liên Khương. 


Gắn kết hai cấu trúc này vẫn là trục xuyên suốt Bắc Nam đường 14. 


+ Hình thái phát triển đô thị


- Hình thái các trục đô thị hoá trên quốc lộ 14, 19, 20, 26. Các trục đô thị hoá đường 24, 25, 27, 28 cũng là những trục phát triển trong tương lai.


- Hình thành các trung tâm đô thị hạt nhân:


Thành phố Buôn Ma Thuột là trung tâm vùng, khu vực phía nam và trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Đắk Lắk.


Thành phố PleiKu là trung tâm khu vực phía bắc và trung tâm tỉnh lỵ Gia Lai.


Thành phố Đà Lạt là trung tâm du lịch của vùng và cả nước, đồng thời là trung tâm tỉnh lỵ Lâm đồng với các chức năng chủ yếu về hành chính, văn hoá, thương mại.


Ngoài ra thị xã Kon Tum là trung tâm tỉnh lỵ Kon Tum- sẽ là trung tâm hỗ trợ ở phía bắc Tây Nguyên. Thị xã Gia Nghĩa sẽ là đô thị trung tâm của tỉnh và là trung tâm hỗ trợ, đầu mối của khu vực phát triển Bô xít.


- Toàn vùng hình thành 2 chùm đô thị và 1 dải đô thị.


Chùm đô thị phía bắc: Thành phố Pleiku, thị xã Kon tum là các điểm hạt nhân, trong đó thị xã PLeiKu là điểm hạt nhân chính. Với các nhánh phát triển theo đường quốc l"14, 24, tỉnh lộ 675 (địa bàn Kon Tum), quốc lộ 19, 14, 25 (địa bàn Gia Lai).


Chùm đô thị phía nam: Thành phố Buôn Ma Thuột và thị xã (thành phố trong tương lai) Gia Nghĩa là điểm hạt nhân với các nhánh phát triển theo đường quốc lộ 14, 26 và tỉnh lộ 688.


Dải đô thị dọc quốc lộ 20 với thành phố Đà Lạt là điểm phát triển.


6.2.2.3. Tổ chức lãnh thổ hệ thống đô thị trên từng tỉnh


(1) Tỉnh §¾k L¾k


Chùm đô thị quanh thành phố Buôn Ma Thuột: Bao gồm thành phố Buôn Ma Thuột và các điểm đô thị phụ cận như: Krông Ana, Buôn Trắp, thị trấn nông trường Ea Kma, Krông PẮK, Cư Mgar, thị trấn nông trường Ea Soup...Với vị trí ở giao điểm, đầu mối giao thông giữa quốc lộ 14, 26 đi về các hướng thuận tiện như đi Đà Lạt, đi Pleiku, Kon Tum, Nha Trang và đi Đăk Mil, biên giới...ở đây có sân bay, các cơ sở kinh tế, văn hoá, giáo dục đào tạo lớn ở Tây Nguyên, hiện nay và tương lai cụm đô thị này vẫn đảm nhận vai trò đặc trưng và trung tâm Tây Nguyên về kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật, giao dịch và quốc phòng.


Thành phố Buôn Ma ThuộtU. ULÀ trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa,  xã hội và khoa học kỹ thuật của tỉnh Đăk Lăk và của vùng Tây Nguyên. Thành phố nằm trên trục quốc lộ 14 nối với các quốc lộ 26 đi Nha Trang, quốc lộ 27 đi Lâm Đồng, là đầu mối giao thông liên vùng quan trọng của khu vực Tây Nguyên. Dự kiến dân số thành phố đến năm 2020 có khoảng 50 vạn người.


Để TP Buôn Ma Thuột xứng đáng với tầm vóc của một đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên cần xây dựng hoàn thiện các cơ sở kinh tế-kỹ thuật chủ yếu như: Khu công nghiệp Hòa Phú 200 ha, Cụm tiểu thủ công nghiệp Buôn Ma Thuột 100 ha. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản, lương thực, thực phẩm; cơ khí chế tạo và sửa chữa máy nông, lâm nghiệp. Phát triển vành đai thực phẩm, rau quả, hoa cây cảnh, chăn nuôi và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ở ngoại vi thành phố. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Xây dựng trung tâm thương mại qui mô khoảng 20.000mP2P sàn và trung tâm dịch vụ, thương mại lớn của tỉnh. Xây dựng mạng lưới các chợ, cửa hàng thương mại, các khách sạn, nhà hàng, kho đầu mối. 


Đầu tư xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột thành trung tâm khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo, trung tâm y tế của khu vực Tây Nguyên và đối với Tam giác phát triển ba nước Lào, Việt Nam, Cam Pu chia. 


Bảng 66. Hệ thống đô thị tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020


		STT

		Tên đô thị

		Thuộc đơn vị


hành chính

		Năm 2004

		Năm 2020



		

		

		

		Dân số nội thị (1.000 người)

		Đất xây dựng đô thị (ha)

		Dân số nội thị (1.000 người)

		Đất xây dựng đô thị (ha)



		

		Thành phố, thị xã

		

		

		

		

		



		1

		TP. Buôn Ma Thuột

		Trung tâm tỉnh lỵ

		178

		3.500

		241

		4.700



		2

		Thị xã Phước An

		Đô thị trục QL 26

		18,1

		17,2

		21,5

		300



		5

		Thị xã Ea Kar

		Trung tâm tiểu vùng ĐN

		22,84

		21,8

		25,5

		160



		3

		Thị xã Buôn Hồ

		

		16,63

		15,8

		19

		300



		

		Các thị trấn đã có 

		

		

		

		

		



		6

		Thị trấn Ea KNốp

		huyện Ea Kar mới

		

		

		

		



		4

		TT. Ea Sup

		h. Ea Sup

		10

		7,1

		15

		168



		7

		TT. Kr«ng Kmar

		h. Krông Bông (cũ)

		8

		5,3

		12

		160



		8

		TT. Ea §r¨ng 

		h. Ea H’Leo 

		15

		14,2

		16,5

		150



		9

		TT. Liên Sơn

		h. L¨k

		7,9

		5,1

		15

		200



		10

		TT. Ea P«k

		Cư M’Gar

		10,6

		10,1

		19

		150



		12

		TT. Quảng Phú

		Cư M’Gar

		

		

		

		



		13

		TT. M’Dr¨k

		h. M’Dr¨k

		6,0

		4,4

		11

		180



		14

		TT. Kr«ng Năng 

		h. Kr«ng Năng

		8

		4,9

		10

		200



		15

		TT. Buôn Trấp

		h. Kr«ng Ana

		22,2

		20,7

		26

		200



		16

		TT. Buôn Đôn

		h. Buôn Đôn

		

		

		

		



		17

		TT. Ea BHèt

		h. Kr«ng Ana Bắc

		338,27

		293,8

		493

		



		18

		TT. Ea Na

		h. Kr«ng Ana Nam

		

		

		

		





Nguồn: xử lý của đề tài KC08-23 


Thị trấn Buôn Hồ. Hiện nay là huyện lỵ, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Krông Búk, cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 40 km về phía Bắc. Tương lai sẽ nâng cấp thành thị xã trực thuộc tỉnh, xây dựng thành đô thị trung tâm, thành trung tâm công nghiệp lớn của tiểu vùng các huyện phía Bắc của tỉnh. Xây dựng Cụm công nghiệp Buôn Hồ có qui mô diện tích 80 ha. Phát triển công nghiệp chế biến cà phê, lương thực, thực phẩm, chế biến gỗ và lâm sản, cơ khí sửa chữa và sản xuất đồ gia dụng. Phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch. Xây dựng chợ Buôn Hồ thành trung tâm thương mại, đầu mối giao lưu hàng hóa lớn phía Bắc của tỉnh. 


Thị trấn Ea Kar. Hiện nay là huyện lỵ, là trung tâm chành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Ea Kar, nằm trên trục quốc lộ 26, cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 45 km. Tương lai nâng cấp thành thị xã Ea Kar, xây dựng thành đô thị trung tâm của tiểu vùng phía Đông của tỉnh. Tập trung đầu tư xây dựng các cơ sở kinh tế-kỹ thuật chủ yếu như Cụm công nghiệp Ea Đar qui mô diện tích 70 ha. Thu hút phát triển các ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, chế biến nông sản cà phê, điều, mía đường, xay xát lương thực, các cơ sở sửa chữa cơ khí, chế biến gỗ và lâm sản. Mở rộng mạng lưới các cửa hàng thương mại, khách sạn, nhà hàng. Xây dựng chợ Ea Kar thành trung tâm thương mại lớn phía đông của tỉnh. Cần xây dựng hạ tầng nội thị, mạng lưới điện, hệ thống cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường v.v. 


Thị trấn Ea Sup. Chức năng chính là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Ea Súp, cách thành phố Buôn Ma Thuột 50 km về phía Bắc. Đây là đầu mối giao thông, liên lạc, giao lưu kinh tế của huyện với tỉnh và bên ngoài, có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng (thị trấn biên giới). Phát triển các cơ sở chế biến lương thực, nông sản, chế biến hạt điều, thức ăn gia súc, cưa xẻ gỗ và chế biến lâm sản, cơ khí sửa chữa, sản xuất gạch ngói, tiểu thủ công nghiệp truyền thống như dệt thổ cẩm, đan mây tre, may mặc.


Thị trấn Ea KNốp. Nằm trên trục quốc lộ 26 các thị trấn Ea Kar. Đây là trung tâm kinh tế-kỹ thuật của các xã phía Đông của huyện Ea Kar. ở đây có thể phát triển các ngành chế biến lương thực, thực phẩm, xay xát lương thực, chế biến cà phê, cao su, các cơ sở sửa chữa cơ khí, chế biến gỗ và lâm sản. 


Thị trấn Buôn Trấp. Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Krông Ana, cách thành phố Buôn Ma Thuột 25 km theo trục tỉnh lộ 682. ở đây có thể phát triển các ngành chế biến lương thực, thực phẩm, xay xát lương thực, sản xuất phân bón, cơ khí sửa chữa, sản xuất vật liệu xây dựng, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Đầu tư xây dựng hạ tầng và các công trình công cộng, vệ sinh môi trường. Xây dựng thị trấn Buôn Trấp trở thành đô thị vệ tinh của thành phố Buôn Ma Thuột. 


Thị trấn Hòa Hiệp. Là trung tâm kinh tế-kỹ thuật của các xã phía đông của huyện Krông Ana, nằm trên trục quốc lộ 27, cách thành phố Buôn Ma Thuột 35 km. Dự kiến sẽ phát triển các ngành chế biến nông, lâm sản như chế biến lương thực, thực phẩm, cà phê, cơ khí sửa chữa, phát triển thương mại, dịch vụ. Đầu tư xây dựng hạ tầng và các công trình công cộng, vệ sinh môi trường. Xây dựng thị trấn Hoà Hiệp trở thành một đô thị trên trục kinh tế quốc lộ 27 của tỉnh, hạt nhân kinh tế thúc đẩy các khu vực lân cận phát triển. 


Thị trấn Liên Sơn. Nằm trên quốc lộ 27 đi Lâm Đồng, cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 60km. Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Lăk.


Thị trấn Ea D'răng. Là trung tâm kinh tế-xã hội huyện. Phát triển theo hướng đẩy mạnh phát triển công nghiệp-TTCN, thương mại dịch vụ. Hướng phát triển không gian đô thị theo hướng đông, đông bắc. Chủ yếu xây dựng một số công trình phúc lợi công cộng, củng cố và nâng cấp cơ sở hạ tàng, tạo bộ mặt đô thị khang trang. Dự kiến qui mô dân số đến năm 2010 khoảng 2,2 vạn người. 


Tiếp tục xây dựng các thị trấn huyện như: Buôn Đôn, Lăk, Cư M’ Gar, M’Drăk, Krông Nô, Krông Năng và huyện Krông Ana. Tiến hành quy hoạch phát triển các thị trấn, thị tứ điểm dân cư tập trung thuộc huyện; xây dựng hoàn thiện các cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng.


(2). Tỉnh Đắk Nông


Hiện nay có 6 đô thị có quy mô vừa và nhỏ là các thị trấn huyện lỵ. Mạng lưới đô thị tỉnh Đắk Nông trong tương lai sẽ phát triển theo các tuyến giao thông quan trọng của quốc gia và của toàn vùng Tây Nguyên như tuyến đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 14, quốc lộ 14C, quốc lộ 28, tỉnh lộ 4, tỉnh lộ 15. 


Mạng lưới đô thị tỉnh Đắk Nông sẽ bao gồm 12 thị xã và thị trấn, trong đó có 1 thị xã trung tâm tỉnh lỵ, 8 thị trấn trung tâm huyện lỵ và 3 thị trấn là trung tâm các cụm xã.  Chức năng cụ thể của các đô thị Gia Nghĩa được xác định như sau: 


- Là trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Đắk Nông, cách TP. Buôn Ma Thuột 120 km  về phía Đông Bắc theo hướng quốc lộ 14, cách Thành phố Hồ Chí Minh 235 km về phía Nam, cách Bình Phước 70 km và Bình Dương 200 km theo hướng quốc lộ 14 về hướng Tây Nam, cách Đà Lạt 120 km và Thành phố Phan Thiết 170 km theo hướng quốc lộ 28 về phía Đông. Diện tích tự nhiên 28.664 ha. Dự kiến dân số năm 2010 là 70.000 người, năm 2020 là 110.000 người. Năm 2010 xây dựng thành đô thị loại IV và đến năm 2020 thành đô thị loại III.


Thị xã được mở rộng theo cả 4 hướng: Bắc, Nam, Đông và Tây. Tận dụng các lợi thế về mặt bằng, hồ nước và các đồi rừng để qui hoạch xây dựng thị xã có kiến trúc đô thị phù hợp với cảnh quan, môi sinh, văn hóa địa phương.


Về tính chất đô thị, sẽ xây dựng thị xã Gia Nghĩa theo mô hình đô thị xanh -sạch- đẹp- văn minh, trở thành "Đà Lạt thứ hai" trên khu vực Tây Nguyên.


- Đầu tư mở rộng các thị trấn huyện lỵ đã có như thị trấn Ea T'Ling, Đắk Mâm, Đắk Mil, Đăk Song và Kiến Đức. Nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho các thị trấn nhằm hình thành và phát triển thành những đô thị trung tâm của các tiểu vùng. Dự kiến đến năm 2020, qui mô dân số của các thị trấn này có khoảng 35-50 nghìn người.


- Hình thành và xây dựng một số thị trấn mới là trung tâm của các huyện mới được chia tách như thị trấn Đức Xuyên, Quảng Khê, Đăk R'Tih, Đạo Nghĩa, Thuận An và một số thị trấn trung tâm kinh tế-xã hội cụm xã nông thôn để trở thành những đô thị vệ tinh, hạt nhân  kinh tế thúc đẩy các vùng nông thôn, miền núi phát triển như thị trấn Nhân Cơ, Nam Dong. Dự kiến đến năm 2020, qui mô dân số của các thị trấn này có khoảng 15-25 nghìn người. 

(3). Tỉnh Gia Lai


Quá trình đô thị hoá của tỉnh Gia Lai đến năm 2020 sẽ có 1 thành phố, 2 thị xã (thêm TX Ayun Pa) và 19 thị trấn với dân số đô thị khoảng 920 nghìn người. Giai đoạn 2006-2010 sẽ phát triển các thị trấn mới như:


+ Thị trấn PleiMe, thị trấn huyện lỵ của huyện mới PleiMe


+ Thị trấn Ea Thul, thị trấn huyện lỵ của huyện mới EaThul


+ Thị trấn IaRcăm, thị trấn huyện lỵ của huyện Krông Pa mới.


+ Thị trấn Hải Yang, thị trấn huyện lỵ của huyện Mang Yang mới.


Bảng 67. Dự báo phát triển đô thị tỉnh Gia Lai đến năm 2020


		TT

		Thành phố, thị xã, thị trấn

		Diện tích (ha)

		Dân số đô thị (người)



		1

		Thành phố Pleiku

		22.569,6

		



		

		TĐ: Nội thị

		5.600

		155.000



		2

		Thị xã An Khê

		47.803

		



		

		TĐ: Nội thị

		3.600

		68.000



		3

		Thị xã AyunPa

		30.910

		



		

		TĐ: Nội thị

		2.200

		45.000



		4

		Thị trấn Chư Sê, H. Chư Sê

		2.770

		38.440



		5

		Thị Trấn Nhơn Hoà, H. ChưSê

		2.000

		24.000



		6

		Thị trấn Chư Prông, H. ChưPrông

		3.823

		22.630



		7

		Thị trấn ChưTy, H. Đức Cơ

		1.525

		12.210



		8

		Thị trấn Đak Đoa, H. ĐakDoa

		550

		14.400



		9

		Thị trÊn Kon Dêng, H. Mang Yang

		1.800

		12.000



		10

		Thị trấn Phú Hoà, H. Chư Pảh

		2.600

		10.840



		11

		Thị trÊn Ialy, H. Ch­P¶h

		1.700

		6.000



		12

		Thị trÊn IaKha, H. IaGrai

		5.023

		15.200



		13

		Thị trÊn KBang, H. K'Bang

		1.760

		18.500



		14

		Thị trÊn K«ngchRo, H. K«ng Chro

		2.559,4

		12.700



		15

		Thị trấn Phú Thiện, H. Phú Thiện

		1.551

		23.730



		16

		Thị trấn Phú Túc, H. Krông Pa

		2.081

		15.350



		17

		Thị trấn Hà Tam, H. Đak Pơ

		2.000

		8.000



		18

		Thị trÊn PleiMe, H. PleiMe

		2.000

		8.000



		19

		Thị trÊn Ea Thul, H. Ea Thul

		2.000

		8.000



		20

		Thị trấn Ia Rcăm, H. Krông Pa (mới)

		2.000

		7.000



		21

		Thị trấn Hải Yang, H. Mang Yang (mới)

		2.000

		7.000





Ghi chú: ở các thành phố, thị xã chỉ có dân ở phường mới tính vào dân số đô thị, còn dân ở các xã tính vào dân số nông thôn.


Thành phố Pleiku: Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học kỹ thuật của tỉnh Gia Lai, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và có vai trò tác động thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các huyện trong tỉnh; trung tâm dịch vụ thương mại, giao lưu kinh tế của khu vực Bắc Tây Nguyên với trong và ngoài nước theo các tuyến trục kinh tế đường 14 và đường 19; đầu mối khai thác và trung chuyển phân phối nguồn thuỷ điện YALI cho các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh miền Trung; trung tâm giáo dục- đào tạo và chuyển giao công nghệ- kỹ thuật của tỉnh Gia Lai; cứ điểm quan trọng của vùng Bắc Tây Nguyên về an ninh, quốc phòng.


 Thị xã An Khê: Là trung tâm của các huyện miền Đông và cửa ngõ phía đông của tỉnh Gia Lai, đầu mối quan hệ liên vùng của tỉnh với các tỉnh Duyên Hải miền Trung; trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ văn hoá nghệ thuật của khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, một đô thị có vị trí an ninh, quốc phòng của phía Đông của tỉnh.  Xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng đường giao thông nội thị, hệ thống cấp điện, hệ thống cấp thoát nước, các công trình công cộng đô thị khác.


(4). Tỉnh Kon Tum  


Cụm đô thị thị xã Kon Tum: là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật của tỉnh Kon Tum. Cùng với Pleiku, Kon Tum sẽ được phát triển mở rộng xứng đáng là một đô thị hạt nhân quan trọng của vùng. Ngoài ra còn có cụm Đắk Tô- Plei Cần.

Thị xã Kon Tum: Là thị xã, tỉnh lỵ, trung tâm hành chính, kinh kế, văn hoá, xã hội và khoa học kỹ thuật của tỉnh Kon Tum. Hiện trạng dân số nội thị khoảng 61.500 người, dự báo tới năm 2010 khoảng 85.000-90.000 người và năm 2020 khoảng 100.000-130.000 người. Dự kiến nhu cầu đất xây dựng tới năm 2010 khoảng 1.350 ha và năm 2020 khoảng 1.930 ha. 


Dự kiến phát triển: trung tâm hành chính, văn hoá, giáo dục của tỉnh. Công nghiệp chế biến sản phẩm lâm, nông sản, may mặc, điện tử, cơ khí, vật liệu xây dựng; trung tâm du lịch phía Bắc Tây Nguyên. 


Thị trấn Đắk Glei: Là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá, huyện Đắk Glei. Hiện trạng dân số là 4.070 người, dự báo tới năm 2010 là 6.000 người và năm 2020 khoảng 8.000 người. Nhu cầu đất xây dựng khoảng 120 ha (năm 2010) và 100 ha (năm 2020).  Dự kiến phát triển: trung tâm hành chính, văn hoá huyện điểm thương mại, dịch vụ du lịch, tỉnh thủ công nghiệp: mây, tre... 


Thị trấn PLei Kần: Là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá, là điểm công nghiệp phía Tây của tỉnh. Dân số hiện trạng 5.300 người, dự kiến năm 2020 khoảng 9.500 - 10.000 và năm 2020 khoảng 15.000-18000 người. Dự báo nhu cầu sử dụng đất xây dựng khoảng 200 ha (năm 2010) và 350 ha (năm 2020). Dự kiến phát triển: Trung tâm hành chính, văn hoá huyện, công nghiệp chế biến các sản phẩm từ nông, lâm nghiệp (cao su, bột giấy), công nghiệp tiêu dùng, sản xuất, gia công hàng xuất khẩu


Thị trấn Đắk Tô: Là thị trấn huyện lỵ, trung tâm kinh tế, hành chính, văn hoá huyện Đắk Tô. Dân số hiện trạng 8.130 người, dự kiến năm 2010 là 14.000 người, năm 2020 khoảng 20.000 người. Dự báo nhu cầu sử dụng đất xây dựng đô thị tới năm 2010 khoảng 280 ha và năm 2020 khoảng 4.000 ha. Dự kiến phát triển: Trung tâm hành chính, văn hoá huyện, công nghiệp chế biến cà phê, cao su, bột giấy, nước giải khát... 


Thị trấn Đắk Hà: Là thị trấn huyện lỵ, trung tâm hành chính kinh tế, văn hoá huyện Đắk Hà. Hiện trạng dân số 13.270 người, dự báo năm 2010 khoảng 18.000 người và năm 2020 khoảng 12.000 người. Dự kiến nhu cầu đất xây dựng khoảng 300-350 ha (năm 2010) và 200-450ha (năm 2020).  Dự kiến phát triển: trung tâm hành chính, văn hoá huyện Đắk Hà, công nghiệp chế biến cà phê, cao su... 


(5). Tỉnh Lâm Đồng  


Đô thị hoá mạnh trên cơ sở mở rộng không gian đô thị Đà Lạt. Trong tương lai với sự tác động của phát triển công nghiệp dịch vụ và du lịch; các tuyến giao thông huyết mạch, mạng lưới đô thị của tỉnh sẽ được nâng cấp với một đô thị loại I (thành phố Đà Lạt) một đô thị loại III (thành phố Bảo Lộc), còn lại là đô thị loại V.


Tỷ lệ đô thị hoá của tỉnh sẽ đạt khoảng 38% vào năm 2005, khoảng 40% năm 2010 và khoảng 45% vào năm 2020. Quy mô dân số đô thị sẽ đạt khoảng 518 nghìn người vào năm 2010 và  khoảng 717 nghìn người vào năm 2020. Khu vực đô thị sẽ có mức tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân chung của tỉnh khoảng 1,2- 1,3 lần, nâng tỷ trọng đóng góp vào GDP của tỉnh tới 68% vào năm 2010 và khoảng 70% vào năm 2020.


Thành phố Đà Lạt  trong tương lai trở thành đô thị loại1- thành phố trực thuộc Trung ương với 5 chức năng chính: là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, dịch vụ và đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng; một trong những trung tâm du lịch, đặc biệt là du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo và du lịch sinh thái của vùng và cả nước; một trong những trung tâm đào tạo đa ngành, trung tâm nghiên cứu khoa học của cả nước; khu vực sản xuất chế biến, xuất khẩu rau hoa chất lượng cao của vùng, cả nước và quốc tế. Vị trí quan trọng về quốc phòng và an ninh


Kinh tế- xã hội đô thị Đà Lạt chủ yếu là du lịch, nghỉ dưỡng, sản xuất rau, hoa, dược liệu, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng thêu ren, may mặc,... phục vụ cho nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và xuất khẩu tại chỗ của thành phố. Phát triển các ngành công nghiệp phục vụ du lịch và không gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái thành phố. ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển rau, cây cảnh, chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường. Bảo vệ, tôn tạo rừng thông trong thành phố, củng cố nâng cấp mở rộng kết cấu hạ tầng (bao gồm nhà cửa, giao thông, điện nước, thông tin liên lạc, y tế văn hoá,...) theo hướng dịch vụ kinh doanh du lịch, nghỉ dưỡng và sinh hoạt của dân.  Củng cố đầu tư chiều sâu vào các viện nghiên cứu, các trường đào tạo, phục vụ phát triển kinh tế của tỉnh. 


Thành phố Đà Lạt sẽ được phát triển và mở rộng không gian về 4 phía. Thành phố có khu vực nội thành là khu không gian thành phố trung tâm hiện nay; khu vực ngoại thành sẽ được mở rộng bao gồm đô thị du lịch Đà Lạt- Đan Kia; Liên Khương- Phi Nôm, §’ Ran- Đa Nhim, Nam Ban...Cấu trúc tổng thể không gian thành phố Đà Lạt được hình thành "gồm 1 tâm, nhiều tuyến hướng có các không gian xanh xen kẽ theo kiểu "thành phố vườn", có dạng "bàn tay mở".  Cấu trúc đô thị thành phố trung tâm Đà Lạt theo xu hướng đan xen các chức năng trên cùng một khu vực lãnh thổ. Mỗi khu vực có thể bao hàm một số chức năng lớn chủ yếu. Lấy trục đường 11 (Đà Lạt- D’ran) và trục đường Đà Lạt - Xã Lát làm cơ sở xây dựng và phát triển không gian thành phố. 


Thị xã Bảo Lộc: là trung tâm lớn cuả tỉnh Lâm Đồng, tương lai là trung tâm  tỉnh lỵ của một tỉnh mới với các ngành dâu- tằm tơ và sản xuất chế biến trà. Bảo Lộc còn là trung tâm dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống và các hoạt động du lịch, giải trí của vùng Nam Tây Nguyên  nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng. 


Định hướng phát triển không gian thị xã dựa trên các nguyên tắc: đảm bảo sự phát triển kinh tế ổn định theo hướng công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Khai thác hợp lý các yếu tố về thiên nhiên và tính truyền thống: kết hợp giữa cải tạo và xây dựng, trước mắt và lâu dài, đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Xây dựng một đô thị hiện đại mang tính đặc thù của địa phương đồng thời phải nhằm thoả mãn các hoạt động đô thị trong tương lai.


6.2.3. Tổ chức lãnh thổ theo các tuyến hành lang kinh tế 


Trên thực tế, thuật ngữ "hành lang kinh tế' được dùng chủ yếu để chỉ một khu vực rộng lớn trải dài hai bên mặt "tuyến trục cao tốc" đã có hoặc chuẩn bị được xây dựng. Tuyến trục này cho phép giao thông thuận lợi đến các điểm đầu, cuối và bên trong hành lang phát triển trước đó, có vai trò đặc biệt quan trọng để liên kết toàn khu vực và thúc đẩy phát triển kinh tế dọc hành lang.


Hành lang kinh tế sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp cũng như thương mại: kích thích sản xuất và xuất khẩu sản phẩm nông lâm nghiệp từ nhiều địa điểm trong nội địa, cả từ miền Trung Việt Nam lẫn từ các nước láng giềng. Quá trình này sẽ kéo theo một sự phát triển nhất định của các ngành công nghiệp chế biến. Hành lang kinh tế sẽ khuyến khích sự phát triển và đa dạng hoá công nghiệp nói chung trong vùng trên cơ sở nâng cấp cảng, các cửa khẩu và cơ sở hạ tầng, kết hợp với các yếu tố khác như nâng cao tay nghề lao động, cải thiện môi trường chính sách/luật pháp vv....


6.2.3.1. Hành lang kinh tế đường 19


Phạm vi của khu vực hành lang kinh tế đường 19: nếu tính phạm vi theo các đơn vị hành chính có đường 19 chạy qua, gắn với của khẩu Đức Cơ, Bờ Y thì khu vực này có diện tích 9.668,8 kmP2P và dân số khoảng 1,3 triệu người. Phạm vi ảnh hưởng trực tiếp, trước mắt và lâu dài (phía Việt Nam) có diện tích 1.705 km2 với dân số 141,5 nghìn người. Đầu mối phía đông của hành lang này là thành phố Quy Nhơn gắn với khu kinh tế Nhơn Hội; tâm điểm của hành lang là đô thị An Khê mới được lập và đầu mối phía Tây là của khẩu Đức Cơ ; đồng thời phải kể đến  thị xã Kon Tum- một đô thị trung chuyển giữa khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y với đầu mối đường 14 gắn với đường 19 và đường Hồ Chí Minh.


Trên phạm vi từng tỉnh, hệ thống các thị trấn, thị tứ trên trục hành lang đường 19 sẽ được xây dựng khang trang, cơ sở hạ tầng đồng bộ; cơ cấu kinh tế của từng thị trấn là công nghiệp, TTCN- dịch vụ- nông lâm nghiệp. Từng bước hình thành các thị trấn này là những vệ tinh của các đô thị Quy Nhơn, Plei Ku với các vệ tinh công nghiệp, điểm tác động của công nghiệp hoá nông thôn. Các thị trấn này là những trung tâm chế biến các sản phẩm nông lâm nghiệp của từng huyện. 


Phát triển kinh tế khu vực cửa khẩu đường 19 (Đức Cơ và Bờ Y- Ngọc Hồi). "Khu kinh tế cửa khẩu" là một bộ phận quan trọng của vành đai kinh tế xã hội. Đây sẽ là những trung tâm kinh tế của từng địa phương trong khu vực có sức hút lớn đối với khu vực hai bên biên giới và cả nước. Do vậy cần xây dựng hệ thống cửa khẩu và kết cấu hạ tầng của cửa khẩu Đức Cơ, Bờ Y. Các cửa khẩu này là cửa ngõ, bộ mặt của quốc gia và là đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng nên cần phải đầu tư thích đáng. Trước hết cần rà soát lại và xác lập vai trò, vị trí thực sự của từng cửa khẩu để có kế hoạch đầu tư nâng cấp phù hợp. 


Phát triển khu vực cửa khẩu đường 19 huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) và Bờ Y- Ngọc Hồi (Kon Tum) theo hướng hình thành cửa khẩu quốc tế và là những cửa "xuất- nhập" quan trọng của Gia Lai và Kon Tum; hình thành đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng tại Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung bộ và Đông Nam bộ, mở rộng hợp tác với Lào, Cămpuchia, Thái Lan và Mianma thông qua tăng cường xuất nhập khẩu.


- Khu kinh tế cửa khẩu Đức Cơ: bao gồm 4 xã: Ia Kla, Ia Pnon, Ia Nan, Ia Dom và thị trấn Chư Ty của huyện Đức Cơ. Diện tích khu vực là 40.941,8 ha. Phát triển khu vực cửa khẩu để khu vực để từng bước phát huy ưu thế trong quá trình giao lưu kinh tế, góp phần đáng kể vào sự phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Gia Lai, Kon Tum. Trong khu vực này sẽ tập trung phát triển thương mại và du lịch, chuyển tải hàng hoá giữa các nước tạo thuận lợi cho việc phát triển kinh tế- xã hội của khu vực Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung bộ và Đông Nam bộ; Hình thành đô thị ở khu kinh tế cửa khẩu theo qui hoạch và xây dựng các khu dân cư theo hướng tiên tiến, hiện đại kết hợp kiến trúc dân tộc độc đáo; Không gian trung tâm thương mại, dân cư của cửa khẩu đường 19 được xây dựng theo hướng phát triển thương mại với các phân khu chức năng chủ yếu như sau: Khu chợ biên giới;  Trung tâm thương mại; Trung tâm dịch vụ (du lịch, bưu điện, xuất nhập khẩu, tài chính...); Khu kho bãi chuyên dùng; Bến bãi xe và phương tiện đi lại; Trung tâm quản lý, trạm kiểm soát, kiểm dịch cửa khẩu;  Hạ tầng xã hội khu vực cửa khẩu: Trung tâm y tế, trường học; Khu dân cư (nhà ở, công viên...). Đồng thời phát triển nông lâm nghiệp kết hợp với qui hoạch trồng cây xanh, hồ chứa nước để cho khu vực cửa khẩu xanh, sạch, đẹp. Tiến hành qui hoạch, bố trí sắp xếp hợp lý dân cư tại chỗ và cư dân từ vùng khác chuyển đến khu vực cửa khẩu, ổn định đời sống đồng bào các dân tộc.


- Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y bao gồm 5 xã Sa Loong, Bờ Y, Đăksú, Đăknông, Đăcdục và thị trấn Ngọc Hồi với diện tích 66 nghìn ha và 16,3 nghìn người. Việc hình thành và phát triển khu vực cửa khẩu này để đảm nhận vai trò là cửa xuất- nhập, trao đổi hàng hoá giữa Nam Lào, Đông bắc Thái Lan với Việt Nam, kích thích phát triển vùng biên giới 3 nước, khu vực huyện Ngọc Hồi và tỉnh Kon Tum. Đặc biệt là tạo ra sự sống động và nhộn nhịp đối với phát triển kinh tế xã hội hành lang đường 19. Khu vực cửa khẩu này dự kiến hình thành các trung tâm thương mại, du lịch được bố trí sát cửa khẩu và thị trấn Ngọc Hồi với diện tích 4- 5 ha; khu dịch vụ xuất nhập khẩu- chuyển khẩu diện tích 3- 4 ha; khu chợ biên giới diện tích 2- 3 ha, khu trung tâm công cộng- quản lý với diện tích 4- 5 ha, khu cây xanh hồ nước 7-10 ha; khu công nghiệp gia công- chế biến 5-7 ha; khu tổng hợp 10-14 ha; khu dân cư 20-30 ha, bến bãi đỗ xe 7- 10 ha.


Các đô thị là các trung tâm phát triển của hành lang. Sự phát triển các đô thị và đô thị hoá sẽ thúc đẩy quá trình phát triển công nghiệp, dịch vụ và công nghiệp hóa nông thôn. Quá trình này, đến lượt nó, lại dựa vào vùng nguyên liệu và khu vực nông thôn sẽ mở rộng sức hút và thị trường tiêu thụ, tạo thêm các cơ hội việc làm phi nông nghiệp, tăng thu nhập nông thôn . Khi thu nhập nông thôn tăng, nhu cầu về các dịch vụ và sản phẩm phi nông nghiệp cũng sẽ tăng theo. Khu vực đô thị lại hình thành và hỗ trợ trực tiếp cho phát triển kinh tế nông thôn, chuyển đổi nền kinh tế khu vực theo hướng tạo ra các sản phẩm có giá trị cao hơn, cũng như tạo việc làm cho lực lượng lao động dư thừa ở nông thôn, góp phần trực tiếp việc giảm nghèo cho vùng nông thôn trong khu vực hành lang.


Do vậy, phát triển kinh tế đô thị và liên kết các chức năng đô thị là cần thiết cho phát triển của hành lang kinh tế đường 19. Việc phát triển này sẽ hình thành nên một thị trường tiêu thụ rộng lớn hơn với những cư dân đô thị có mức thu nhập từ trung bình trở lên, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn để thu hút các ngành công nghiệp và dịch vụ, đồng thời là một trọng điểm phát triển, đảm nhận chức năng trung tâm của hành lang kinh tế đường 19.


6.2.3.2. Hành lang đường 24


Đường 24 dài 120 km, trong đó có 64 km nằm trên lãnh thổ Quảng Ngãi và 56 km nối liền Quảng Ngãi với KôngPlông (Kon Tum) và giáp đường 14. Trục đường này gắn với việc phát triển công nghiệp mía đường, bánh kẹo, cao su, gỗ giấy và các ngành chế biến nông lâm sản khác.


6.2.3.3. Hành lang đường 25


Trong các tuyến trục ngang, đường 25 là tuyến đường ngắn nhất nối Duyên Hải với Tây Nguyên và là tuyến đường ít dốc hơn cả. Trục đường này nối liền giữa thị xã Tuy Hoà với vùng lúa Tuy Hoà, vùng mía đường Tuy Hoà, vùng cà phê và chăn nuôi bò Sông Hinh. Với sự phát triển trong tương lai, ngoài việc nâng cấp quốc lộ 25, nhiều chuyên gia cho rằng việc xây dựng đường sắt nối Tây Nguyên với ven biển miền Trung dọc sông Ba là thuận lợi hơn cả. Mặt khác, khi đường 25 được nâng cấp sẽ là điều kiện kích thích phát triển kinh tế vùng Tây Nam của Phú Yên và Đông Nam của Gia Lai.


6.2.3.4. Hành lang đường 26


Trục đường 26 dài 151 km và là tuyến đường nối liền 2 tuyến dọc của khu vực miền Trung, điểm đầu là ngã ba quốc lộ 1A và điểm cuối là Buôn Ma Thuột tại nơi tiếp giáp với quốc lộ 14. Đây là một trong những trục đường giao thông chính, đồng thời cũng là trục thông thương kinh tế- xã hội giữa Đắk Lắk với các tỉnh Duyên Hải và cả nước, đặc biệt là với Khánh Hoà.


6.2.3.5. Hành lang đường 20 


Tuyến đường quốc lộ chiến lược chạy suốt từ Đà Lạt qua Di Linh, Bảo Lộc về Dầu Giây- Biên Hòa- thành phố Hồ Chí Minh và hướng khác là qua Phan Rang không những có ý nghĩa quốc phòng quan trọng mà cũng là vùng có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế chưa được khai thác, có khoáng sản bô-xít, cây công nghiệp dài ngày, cây công nghiệp ngắn ngày, lại đi qua ngay những tuyến giao thông qua biên giới. 


Đây là trục kinh tế có sức cuốn hút về du lịch và dịch vụ và chịu sự lan toả cũng như liên kết hỗ trợ với các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ qua cực phát triển Biên Hoà và thành phố Hồ Chí Minh nối với các tỉnh Nam Trung Bộ. Vì vậy: 


Cần tập trung nâng cấp các đô thị, thị trấn và thị tứ trên tuyến trục này. Thường xuyên củng cố và nâng cấp quốc lộ 20 vì đây là xương sống của hành lang này. Quy hoạch về không gian kinh tế quanh tuyến trục trên cơ sở hỉnh thành các khu công nghiệp tập trung, hình thành các trung tâm thương mại, các vùng chuyên môn hóa.


6.2.3.6. Phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây đường Hồ Chí Minh và tuyến hành lang biên giới


(1). Một số nét khái quát về khu vực phía Tây đường Hồ Chí Minh.


Nhằm thúc đẩy mối liên kết và hỗ trợ liên hoàn giữa 3 vùng Bắc-Trung-Nam và củng cố đảm bảo an ninh quốc phòng, phân bố dân bảo vệ biên giới, hỗ trợ đắc lực cho việc chống lại các âm mưu diễn biến hòa bình, kích động đồng bào dân tộc chống phá cách mạng của các thế lực phản động ở vùng biên giới, đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1 đã được xây dựng. Việc xây dựng con đường này mở ra nhiều cơ hội để đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định chính trị khu vực, góp phần vào ổn định phát triển của quốc gia nói chung và dải hành lang này của Tây Nguyên nói chung.


Trong 5 tỉnh Tây Nguyên, 4 tỉnh có đường biên giới giáp với hai nước Lào và Cămpuchia dài 590 km (biên giới Lào dài 135 km, biên giới với Cămpuchia dài 455 km). Có 29 xã biên giới, thuộc 12 huyện của 4 tỉnh. Có ba cửa khẩu chính đi hai nước Lào, CPC: cửa khẩu Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đi tỉnh Atopơ (Lào); cửa khẩu Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đi tỉnh Ratankiri (CPC); cửa khẩu Buprăng,huyện Đắk R’Lấp và Đăk Per, tỉnh Đắk Nông đi tỉnh Mondunkiri (CPC). Ngoài các cửa khẩu chính còn có các đường tiểu mạch trên tuyến biên giới giáp với CPC; một số đoạn biên giới đang xác định như khu vực đèo 52 (đồn 739-743) tỉnh Đắk Lắk; khu vực Đắk Quýt (đồn 771-775) tỉnh Đắk Nông.


 Xét theo hướng Đông- Tây, khu vực này có vị trí trung gian giữa các lãnh thổ giáp biên với Lào,  Căm Pu Chia và vùng giữa và dải phía đông giáp vùng DHMT.  Dải hành lang này có vị trí phòng hộ đầu nguồn, giảm thiểu thiên tai và bảo vệ môi trường sinh thái đối với vùng và cả đồng bằng ven biển phía Đông, cả nước và khu vực Đông Dương. Đây là nơi đầu nguồn của hầu hết các con sông ở miền Trung và Đông Nam Bộ, nguồn sinh thuỷ phục vụ sản xuất, đời sống của vùng và ở cả vùng phía Đông. 


Nhân dân ở biên giới phần lớn là đồng bào dân tộc người thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Một số nơi đồng bào có quan hệ họ hàng lâu đời với nhân dân vùng biên giới hai nước Lào, CPC, nên việc qua lại thăm thân trở thành nhu cầu thường xuyên. Các đồn biên phòng của ta bố trí cách xa nhau, quân số ít, đường xá đi lại khó khăn nên việc quản lý biên giới dễ bị sơ hở. Tình trạng xâm phạm đường biên, phát rẫy, xâm canh, săn bắn trái phép vẫn thường xuyên xảy ra.


Những năm qua, ta đã chủ động bố trí dân cư và quân đội làm kinh tế trên vùng biên giới nhằm khai thác tiềm năng đất đai và tạo thế chiến lược lâu dài. Binh đoàn 15,16 của Bộ Quốc phòng đứng chân từ huyện Ngọc Hồi, Sa Thầy (Kon Tum) đến huyện Ia Grai, Đức Cơ (Gia Lai), huyện Ea Soup (Đắc Lắk) và huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông). Tuy vậy, tuyến biên giới còn rất thưa dân, nhiều nơi không có dân, cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhất là đối với khu vực có nhiều đồng bào các dân tộc ít người.


(2). Giải pháp phát triển 


Nếu như các lãnh thổ đô thị, các vùng chuyên canh là những lãnh thổ thuận lợi trong phát triển và có thể trở thành các điểm bứt phá của vùng thì các khu vực trong hành lang này có nhiều vấn đề nhạy cảm về chính trị, quốc phòng, an ninh. Do vậy, giải pháp phát triển đối với khu vực này là: 


(a). Kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo đảm ổn định chính trị xã hội và đoàn kết dân tộc, tạo sức bật mới để vùng phát triển nhanh, đảm bảo sự bền vững về sinh thái, kinh tế kỹ thuật và xã hội, trong đó sinh thái bền vững là tiền đề, kinh tế bền vững là cơ sở và xã hội bền vững là mục đích.


(b). ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng, trước hết là giao thông, hình thành các đô thị. Hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội và giữ vững an ninh biên giới và bảo đảm quốc phòng. 


(c). Xây dựng một cơ cấu kinh tế thích hợp để khai thác có hiệu quả các tài nguyên cho phát triển. Phát huy tiềm năng nông, lâm nghiệp, kinh tế cửa khẩu để đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản hàng hóa theo mô hình kinh tế hộ gia đình và kinh tế trang trại. Phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch gắn với mở rộng và ổn định thị trường tiêu thụ, nâng cao hiệu quả. Tham gia có hiệu quả trong việc phát triển hành lang Đông- Tây. Trên hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh, ngoài các cửa khẩu ở khu vực hành lang đường 19, chú trọng tới hai khu kinh tế cửa khẩu vừa có ý nghĩa giao thương kinh tế, vừa là những khu kinh tế quốc phòng, đó là:


Khu kinh tế cửa khẩu Bu Prăng (Đăk Nông): cách thị xã Gia Nghĩa 115 km, cách tỉnh lỵ Monđolkiri của Cămpuchia khoảng 45 km. Hiện nay tại cửa khẩu có đồn biên phòng, trạm hải quan cửa khẩu, đường vào cửa khẩu thuận lợi, xe tô tô đi lại dễ dàng vào cả mùa mưa. Phía bạn cũng đã có đường đến trung tâm tỉnh lỵ Monđolkiri. Giao lưu qua lại giữa Đắk Nông chưa đáng kể nhưng đầy tiềm năng. Nhìn chung cả hai tỉnh biên giới đều có nhu cầu thông thương, trao đổi hàng hóa và giao lưu kinh tế-xã hội. Phía bạn cần một số mặt hàng thiết yếu như lương thực, đồ dùng sinh hoạt, phân bón, xăng dầu, công cụ sản xuất và cả nhu cầu chữa bệnh v.v. mà phía ta có thể đáp ứng. Đây là cơ hội tốt để Đắk Nông có thể mở rộng giao lưu hợp tác kinh tế với bạn để có thể xuất khẩu các mặt hàng nông sản, hàng tiêu dùng và thu mua nguồn nguyên liệu nông, lâm sản của bạn. 


Do đó để sớm đưa cửa khẩu đi vào hoạt động và đẩy mạnh hợp tác thông thương với bạn cần nâng cấp trải nhựa đoạn đường từ đường Hồ Chí Minh vào cửa khẩu Bu Prăng, củng cố đồn biên phòng, nâng cấp trạm hải quan, xây dựng cơ sở hạ tầng, qui hoạch chợ cửa khẩu, xây dựng cửa hàng cửa hiệu, khu giao dịch hàng hóa v.v. Phối hợp với phía bạn Cămpuchia xây dựng cầu biên giới qua suối. Xúc tiến dự án trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam-Lào Cămpuchia, kêu gọi vốn Nhật Bản xây dựng đường 76 (Cămpuchia) xuất phát từ Bưng Lung (tỉnh lỵ của tỉnh Rattanakiri đến tỉnh lỵ tỉnh Mondolkiri qua cửa khẩu Đăk Đăm (Cămpuchia) và cửa khẩu Bu Prăng (Việt Nam) tới Gia Nghĩa. 


Khu kinh tế cửa khẩu Đắk Per.  Cách Gia Nghĩa khoảng 60 km, cách quốc lộ 14 khoảng 5 km. Hiện nay đã có 3,5 km đường vào tương đối thuận lợi, đoạn còn lại là đường đất và cầu qua suối tới cửa khẩu là cầu tạm. Phía Cămpuchia, đường tới cửa khẩu cũng mới chỉ là đường đất nhỏ hẹp. Để sớm khai thác cửa khẩu Đăk Per, cần tiến hành qui hoạch "Khu kinh tế cửa khẩu kết hợp quốc phòng" bao gồm địa bàn 3 xã Thuận An, Đức Minh và Đăk Lao. Trước mắt cần nâng cấp và hoàn thành đoạn đường vào cửa khẩu, xây dựng cầu kiên cố qua suối nhằm thông đường, hình thành khu trung tâm cửa khẩu theo quy hoạch, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng nhằm đẩy nhanh sự giao lưu kinh tế và thương mại với phía Bạn qua hợp tác theo các tam giác phát triển. 


6.2.4. Phát triển theo các vùng trên địa bàn từng tỉnh


6.2.4.1. Tỉnh Kon Tum

Với định hướng phát triển của các ngành kinh tế (nông lâm nghiệp, công nghiệp, xây dựng, công nghiệp), xây dựng cơ sở hạ tầng (giao thông, thuỷ lợi, điện, nước...) và phát triển đô thị, phát triển nông thôn, kinh tế lãnh thổ sẽ được tổ chức và hình thành các vùng


Vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Phạm vi của vùng bao gồm 24 xã thuộc vùng khó khăn, trong đó dân tộc ít người chiếm khoảng 99%. Diện tích của vùng chiếm khoảng 15% về dân số, 56,9% về diện tích của tỉnh Kon Tum. Giải pháp phát triển vùng là:


- Về kinh tế: đầu tư bảo vệ, tu bổ, khoanh nuôi rừng đi với phát triển công nghiệp rừng, chăn nuôi đại gia súc, phát triển các mô hình kinh tế đặc thù như: cây dược liệu, trang trại vườn vùng...


- Về cơ sở hạ tầng, tập trung vào xây dựng đường giao thông, công trình thuỷ lợi nhỏ, công trình nước sinh hoạt nông thôn, công trình văn hoá xã hội... để đến năm 2010: 100% số xã có đường giao thông ô tô vào trung tâm xã, 100% xã có điện đến trung tâm xã (các xã điện lưới không kéo vào được thì sử dụng nguồn nước sẵn có của địa phương để xây dựng thuỷ điện nhỏ với công suất 40-100kw), tỷ lệ hộ được phủ sóng phát thanh truyền hình đạt 100%, 100% xã có trạm y tế kiên cố, 100% xã có trường cấp II, đảm bảo thông tin đến xã thông suốt, tỷ lệ sử dụng nước sạch đạt 70%, giảm tỷ lệ xã nghèo xuống 10% (2-3 xã), giải quyết cơ bản định canh định cư cho đồng bào dân tộc ít người.


- Về đời sống: xoá toàn bộ hộ đói cho đồng bào các dân tộc trong vùng, giải quyết nước uống để đảm bảo vệ sinh, căn bản giải quyết được các bệnh xã hội, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống còn 20%.


Biện pháp đầu tư để phát triển vùng này là ưu tiên xây dựng nâng cấp các tuyến giao thông nối liền các trung tâm xã, kết hợp quy hoạch lại dân cư, tăng cường cơ sở hạ tầng khác và sắp xếp lại sản xuất; vốn đầu tư vào khu vực này chủ yếu là ngân sách cấp và các nguồn tín dụng ưu đãi hoặc vay không lãi; từ các chương trình dự án đầu tư của nhà nước; tuy nhiên cần phải huy động vốn, vật tư, nhân công của các doanh nghiệp, lực lượng quân đội và đóng góp của nhân dân (chủ yếu là nhân công).


Vùng đã định cư, ổn định sản xuất. Đặc trưng của vùng này có tính chất như vùng điểm giữa vùng sâu vùng xa và vùng đô thị. Trên cơ sở phân chia ổn định đến 2005, vùng này gồm có 43 xã, với tổng số dân số 224.500 người (63,05% dân số toàn tỉnh). Diện tích 308.076,2 ha (40,47% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh), đất có khả năng công nghiệp chủ yếu tập trung ở vùng này.


* Hướng phát triển vùng này: Phát triển cây lương thực, cây công nghiệp, công nghiệp chế biến nông lâm sản, phát triển kinh tế vườn hộ gia đình, trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, phát triển cây lương thực thực phẩm, chăn nuôi nhỏ,... hình thành và phát triển các trung tâm cụm xã làm động lực thúc đẩy phát triển vùng này và các vùng sâu vùng xa.


 Cơ cấu đầu tư chủ yếu là vốn ngân sách cho các công trình trọng điểm thuộc cơ sở hạ tầng sản xuất, văn hoá xã hội. Vốn sản xuất chủ yếu là vốn vay, mục đích đầu tư chính vào khu vực này vừa là thâm canh vừa mở rộng diện tích để hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp tập trung.


 Vùng đô thị, thị trấn. Vùng có diện tích tự nhiên là 25.608,79 ha (2,66% diện tích toàn tỉnh), dân số 78.040 người (chiếm 21,9% dân số toàn tỉnh), gồm có 6 phường nội thị Kon Tum và 6 thị trấn.  Cơ cấu kinh tế chủ yếu là công nghiệp, xây dựng (25%) thương mại dịch vụ (65%). Tỷ lệ dân số phi nông nghiệp trên 70%. Vùng đô thị là động lực phát triển chủ yếu của kinh tế toàn tỉnh, cũng như đối với các huyện, thị là trung tâm kinh tế, chính trị văn hoá, kỹ thuật, đào tạo, và là đầu mối giao lưu trong vùng, cả nước và quốc tế.


6.2.4.2. Tỉnh Gia Lai


Vùng đông Trường Sơn bao gồm các huyện An Khê, Kbang, Kong chro, Ayunpa và Krongpa có đường 19 chạy qua huyện An Khê, Mang Giang nối với thị xã Pleiku. Vùng có ưu thế về cây công nghiệp điều, mía đường.v.v.. gắn với công nghiệp chế biến, điều kiện mặt bằng xây dựng công nghiệp, thung lũng sông Ba có đất phù sa thuận lợi cho sản xuất lương thực, cây công nghiệp, đồng cỏ thuận lợi cho chăn nuôi gia súc lớn, ưu thế về rừng. Là vùng có mối liên hệ dễ dàng với các tỉnh ven biển qua đường 19.


Hướng phát triển tập trung đầu tư xây dựng vùng cây công nghiệp mía, điều, vùng trọng điểm lúa Ayunpa, phát triển thuốc lá, chăn nuôi đại gia súc, khai thác và bảo vệ rừng Kông Hà Nừng, cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, phát triển công nghiệp chế biến. Tập trung phát triển xây dựng đồng bộ từ các ngành đến kết cấu hạ tầng: hành lang đường 19, đường 25. Xây dựng mới tuyến Kannak đi Cheo Reo để tạo ra sức lan toả kinh tế, trọng tâm là xây dựng các thị trấn trong hành lang này thành các vệ tinh công nghiệp - thương mại dịch vụ khu vực. Xây dựng các thị trấn An Khê và Ayun pa trở thành trung tâm vùng đông và vùng đông nam.


Vùng phía Tây Trường Sơn bao gồm thành phố Pleiku, huyện Chưpah, Chưprông, Mang Giang, Chư Sê, Đức Cơ. Đây là vùng trọng điểm phát triển kinh tế trong những năm tới, tập trung phần lớn diện tích đất Bazan của cao nguyên Pleiku để phát triển cây cao su, chè, cà phê..., ưu thế về phát triển nông nghiệp xuất khẩu và công nghiệp. Là vùng quá cảnh của Campuchia và Lào: trao đổi mua bán xuất nhập các sản phẩm lâm sản cao su và hàng tiêu dùng.


Hướng phát triển: Phát triển công nghiệp chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng, dịch vụ sản xuất- đời sống. Xây dụng nhà máy chế biến chè biển Hồ, cải tạo nhà máy chè Bàu Cạn, xây dựng một số cơ sở sơ chế và chế biến cao su, cà phê v.v...phát triển thương mại- dịch vụ; Tập trung xây dựng các vùng sản xuất tập trung cao su, chè, cà phê, lạc. Thâm canh diện tích lương thực hiện có, mở rộng diện tích lúa nước 2 vụ, ổn định diện tích màu lương thực, phát triển chăn nuôi đại gia súc. ổn định khai thác gỗ trong khả năng rừng cho phép, xây dựng cơ sở chế biến gỗ xuất khẩu, đổi mới thiết bị, đảm bảo chế biến phần lớn sản lượng gỗ khai thác trong vùng; Tập trung đầu tư xây dựng thành phố Pleiku- thực sự là trung tâm phát triển của tỉnh gắn với hành lang kinh tế trục đường 19, hình thành rõ chức năng kinh tế công nghiệp thương mại dịch vụ. Do đó Pleiku, cần được đầu tư từng bước để cải tạo cơ sở hạ tầng theo quy hoạch như: cải tạo nâng cấp mạng lưới đường nội thị, cải tạo mạng lưới điện, khách sạn, xây dựng lại chợ mới thành trung tâm thương nghiệp.


 Vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc. Đặc điểm nổi bật của vùng này là nền kinh tế hiện nay còn ở dạng tự nhiên, tự cung, tự cấp. Địa hình vùng bị chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, giao lưu với các vùng khác trong tỉnh và với bên ngoài rất hạn chế. Trình độ dân trí chưa cao. Với những chủ trương, chính sách quan tâm của Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương các cấp, vùng này sẽ được phát triển khá, đời sống của đồng bào các dân tộc sẽ được cải thiện rõ rệt hơn. Cần tập trung phát triển theo một số hướng chính sau:


- Về kinh tế: Chuyển từ nền kinh tế tự nhiên, tự túc sang nền kinh tế hàng hoá. Thực hiện giao đất, giao rừng để bà con đồng bào các dân tộc an tâm, gắn bó với rừng, sống bằng nghề rừng. Đầu tư bảo vệ, tu bổ, khoanh nuôi rừng, phát triển vùng nguyên liệu gắn với công nghiệp chế biến. Phát triển nông nghiệp hàng hoá nhằm khai thác các lợi thế của vùng với các mô hình kinh tế đặc thù: trang trại vườn rừng, chăn nuôi đại gia súc, trồng cây dược liệu...


- Về kết cấu hạ tầng: tập trung trước hết vào phát triển giao thông để đảm bảo xe ô tô vào được tất cả các trung tâm xã của vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự giao lưu giữa vùng này với các vùng khác trong tỉnh và với bên ngoài. Đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Các công trình thuỷ lợi nhỏ, các công trình trường học, trạm y tế, các công trình văn hoá xã hội. 


- Về đời sống: Nâng cao mức sống cho đồng bào các dân tộc, không còn hộ đói, giảm hộ nghèo, xoá xã, buôn đặc biệt khó khăn, 100% số hộ định canh, định cư, giải quyết được nước uống sinh hoạt đảm bảo vệ sinh. Đồng bào được hưởng các dịch vụ về chăm sóc sức khoẻ, làm giảm hẳn tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong của các loại bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm, gây dịch và các bệnh do ký sinh trùng, bướu cổ...Nâng cao dân trí, đời sống văn hoá, tinh thần cho nhân dân, đồng bào các dân tộc.


Một số giải pháp chính: Vốn đầu tư vào vùng này chủ yếu là nguồn vốn ngân sách Nhà nước, các nguồn tín dụng ưu đãi hoặc vốn vay không lãi. Kết hợp, lồng ghép các chương trình, các dự án đầu tư đảm bảo đầu tư có hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Đồng thời huy động các nguồn vốn khác, kể cả vốn của các doanh nghiệp, vốn đóng góp của nhân dân (chủ yếu là lao động). Tạo điều kiện thuận lợi cho 100% số hộ đói, nghèo của vùng được vay vốn và làm ăn có hiệu quả. Đào tạo nguồn nhân lực, trước hết là cán bộ xã, buôn. Xây dựng một số mô hình điểm và nhân rộng ra toàn vùng. Chấn chỉnh lại tình trạng dân di cư tự do, có như vậy mới có thể ổn định cho dân tại chỗ, định canh, định cư ổn định đời sống. Qui hoạch khu dân cư kinh tế mới, bố trí đất để phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là đường giao thông, nước sinh hoạt, trạm y tế, trường học.


- Tuyên truyền đối với nhân dân tại địa phương nhận dân kinh tế mới, tạo ra sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau ngay từ ngày đầu, tránh tình trạng gây mất an ninh, trật tự, tranh chấp đất đai.


- Phối kết hợp tốt với các địa phương chuyển dân, đảm bảo nhận được dân, bổ sung được lao động sản xuất có trình độ, có quyết tâm, có ý chí làm giàu để xây dựng vùng kinh tế mới giàu mạnh. Có kế hoạch tiếp nhận dân kinh tế mới chu đáo, tận tình.


Nhanh chóng ổn định, phát triển sản xuất và đời sống của dân kinh tế mới.


6.2.4.3. Tỉnh §¾k L¾k

Tiểu vùng I (vùng Trung tâm). Bao gồm thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện Cư M'Ga, Buôn Đôn, Krông Păk, Krông Ana và Lăk. Tiểu vùng này chiếm 39,2% về diện tích, 59% về dân số.  Mật độ dân số 273 người/kmP2P. Đây là vùng dân cư tương đối tập trung và nguồn lao động dồi dào, có trình độ lao động kỹ thuật. Có cơ sở hạ tầng giao thông, điện, nước, bưu chính viễn thông v.v. tương đối phát triển. Có TP Buôn Ma Thuột là trung tâm tỉnh lỵ và một số thị trấn có khả năng đô thị hóa cao. Là vùng có tiềm năng lớn về phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, thực phẩm. Hiện giá trị công nghiệp chiếm khoảng 55-60% giá trị công nghiệp toàn tỉnh. Trên địa bàn vùng có 2 khu,  cụm công nghiệp lớn là Khu công nghiệp Hòa Phú có qui mô diện tích 200 ha và Cụm tiểu thủ công nghiệp TP Buôn Ma Thuột có qui mô 100 ha. Có nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, cách mạng có thể khai thác du lịch. Có tiềm năng đất đai phát triển nông nghiệp (chiếm 34% đất nông nghiệp toàn tỉnh). 


Định hướng chung là đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng tiểu vùng trở thành vùng kinh tế chủ đạo của tỉnh với cơ cấu kinh tế chủ yếu là công nghiệp và dịch vụ, du lịch. 


Về công nghiệp, tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng và từng bước phát huy hiệu quả  Khu công nghiệp Hòa Phú và Cụm TTCN thành phố Buôn Ma Thuột. Phát triển công nghiệp với tốc độ cao, tập trung vào các ngành chế biến nông, lâm sản, cơ khí chế tạo, dệt may, sản xuất hàng tiêu dùng v.v. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, khai thác hiệu quả các cụm...du lịch trong vùng....Tận dụng tiềm năng đất đai phát triển mạnh các cây công nghiệp ngắn và dài ngày, tạo vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, tạo giá trị xuất khẩu cao như cà phê, cao su, điều v.v.


Xây dựng TP Buôn Ma Thuột thành đô thị hạt nhân, một cực kinh tế phát triển của vùng Tây Nguyên với các thế mạnh về công nghiệp, dịch vụ và du lịch; là trung tâm văn hóa, y tê, giáo dục, đào tạo của vùng Tây Nguyên.  


Tiểu vùng II (vùng phía Bắc) bao gồm các huyện Krông Buk, Krông Năng, Ea Súp và Ia H'Leo. Tiểu vùng này chiếm 33,2% về diện tích, 24,4% về dân số của tỉnh. Đây là vùng có tiềm năng lớn về đất đai để phát triển nông, lâm nghiệp. Có cụm công nghiệp Buôn Hồ với qui mô diện tích 80 ha. Có tiềm năng phát triển du lịch...


Định hướng phát triển của vùng là đầu tư phát triển mạnh nông, lâm  nghiệp. Xây dựng các vùng trồng tập trung chuyên canh cây cà phê, cao su, ca cao, chăn nuôi đại gia súc và phát triển lâm nghiệp trồng rừng. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, chế biến thức ăn gia súc, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất phân vi sinh, khai thác gỗ và chế biến giấy, lâm sản. Chế biến cao su, chế biến lương thực, thực phẩm, nông sản, sản xuất phân vi sinh. Mở rộng phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Xây dựng chợ Buôn Hồ thành trung tâm thương mại tiểu vùng.  


Nâng cấp thị trấn Buôn Hồ lên thị xã, trở thành trung tâm tiểu vùng phía Bắc của tỉnh. 


Tiểu vùng III (vùng Đông Nam) bao gồm các huyện Ea Kar, M'Đrăk, Krông Bông, chiếm 27,6% về diện tích, 16,2% về dân số toàn tỉnh. Đây là vùng có tiềm năng phát triển nông nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi với qui mô lớn, tạo vùng nguyên liệu phát triển công nghiệp chế biến. Có khu bảo tồn sinh thái Ea Sô, có tiềm năng đất rừng. 


Định hướng phát triển tiểu vùng tập trung vào hình thành các vùng cây lương thực tập trung như ngô, cây công nghiệp ngắn ngày:..., cây công nghiệp dài ngày: cà phê, điều và chăn nuôi đại gia súc, trồng rừng nguyên liệu, Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông, khai thác và chế biến lâm sản. Mở rộng mạng lưới thương mại, dịch vụ. Khai thác các tiềm năng tự nhiên tăng cường phát triển du lịch. Nâng cấp thị trấn Ea Kar thành thị xã, trở thành đô thị trung tâm tiểu vùng Đông Nam (tiểu vùng III) của tỉnh. 


6.2.4.4. Tỉnh Đắk Nông  


Trên cơ sở địa hình, địa thế và các cơ sở về hạ tầng giao thông, đô thị và với mục tiêu tập trung đầu tư nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội tỉnh phát triển nhanh mạnh trong thời gian tới, dự kiến chia lãnh thổ tỉnh Đắk Nông thành 3 tiểu vùng lãnh thổ như sau:


 Tiểu vùng phía Bắc bao gồm thị xã Đắk Mil và các huyện Cư Jút, Đắk Mil, Krông Nô và Đức Xuyên (huyện mới). Đây là vùng có tiềm năng trồng lúa nước, phát triển cây lương thực, cây công nghiệp ngắn và dài ngày; Khu công nghiệp Tâm Thắng là địa bàn tập trung thu hút đầu tư phát triển mạnh công nghiệp; có các công trình thủy điện Sêrêpok 3, Đức Xuyên, vùng lòng hồ TĐ Buôn Kốp; có Khu kinh tế cửa khẩu Đắk Per, có nhiều điểm du lịch hấp dẫn thuận lợi cho việc mở rộng thương mại và phát triển du lịch, dịch vụ. 


Dự kiến lấy thị xã Đắk Mil làm trung tâm tiểu vùng, các thị trấn Ea T'Ling và Khu công nghiệp Tâm Thắng, thị trấn Đắk Mâm, Đức Xuyên. là các đô thị hạt nhân với chức năng kinh tế-kỹ thuật-dịch vụ thúc đẩy các khu vực nông thôn phát triển. Giai đoạn tới cần mở rộng và chỉnh trang các đô thị đã có và hình thành một số thị trấn, điểm đô thị mới trong vùng như thị trấn Thuận An, Nam Dong.


Để phát huy hiệu quả Khu công nghiệp Tâm Thắng, cần sớm hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp nhằm thu hút mạnh mẽ hơn các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư phát triển. Dự kiến sẽ thu hút vào đây các ngành công nghiệp chế biến nông, sản như chế biến bông, đường, dầu thực vật, sản xuất tinh bột, chế biến cà phê, ca cao, hạt điều; chế biến thức ăn gia súc; chế biến gỗ và tinh chế gỗ xuất khẩu; sản xuất bia, nước đá; sản xuất vật liệu xây dựng như gạch không nung, bê tông đúc sẵn, tấm lợp, chế biến chất kết dính; công nghiệp cơ khí và sửa chữa, lắp ráp máy nông cụ, đồ dùng gia đình v.v. Bên cạnh đó, hình thành một số điểm công nghiệp tại trung tâm các huyện lỵ, phát triển công nghiệp nông thôn, các làng nghề tiểu thủ công nghiệp. 


Về nông nghiệp, định hướng sẽ tập trung thâm canh lúa nước ở Krông Nô, hình thành vùng trọng điểm lương thực của tỉnh. Phát triển mạnh cây công nghiệp ngắn như lạc, đậu đỗ, bông, rau đậu thực phẩm và một số cây công nghiệp dài ngày như cà phê, điều, dâu tằm, cây ăn quả với qui mô tập trung, đủ để cung cấp nguyên liệu cho khu công nghiệp Tâm Thắng. 


Tăng cường khai thác du lịch, đẩy mạnh các hoạt động thương mại, trao đổi hàng hóa, xuất khẩu, mở rộng và phát triển đa dạng dịch vụ. Đầu tư khai thác cửa khẩu Đắk Per, thông thương hàng hóa, mở rộng hợp tác kinh tế với các huyện biên giới Cămpuchia. 


Cần nâng cấp các đoạn đường về thị trấn các huyện, đường từ quốc lộ 14, 14C đến các đồn biên phòng, cửa khẩu Đắk Per, đến các khu du lịch, đảm bảo thông tuyến, tạo thuận lợi cho chỉ đạo phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng. 


Tiểu vùng giữa bao gồm thị xã Gia Nghĩa, huyện Đắk Song và huyện Đắk GLong (mới). Đây là tiểu vùng có tiềm năng, thế mạnh phát triển công nghiệp, là các địa bàn có khả năng thu hút nhiều dự án phát triển công nghiệp từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ, đặc biệt là từ thành phố Hồ Chí Minh; có nhiều tiềm năng thủy điện khai thác bôxít, khoáng sản quí hiếm, thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp-TTCN Đắk Ha; có tiềm năng đất đai trồng cây công nghiệp dài ngày như cà phê, cao su, điều, tiêu, chăn nuôi đại gia súc và trồng rừng nguyên liệu.


Trung tâm tiểu vùng giữa là thị xã Gia Nghĩa)-tỉnh lỵ của tỉnh (sẽ nâng cấp thành thành phố sau năm 2010), là địa bàn trọng điểm, là động lực kinh tế thu hút và lôi cuốn các vùng lân cận cũng như toàn tỉnh phát triển. Các thị trấn Đắk Song, Quảng Khê là các đô thị hạt nhân với chức năng kinh tế-kỹ thuật-dịch vụ thúc đẩy các khu vực nông thôn phát triển.


Trước mắt tập trung đầu tư qui hoạch, chỉnh trang đô thị, hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho thị xã Gia Nghĩa như hệ thống giao thông, mạng lưới điện, cấp nước sạch, xây dựng các công trình phúc lợi công cộng như y tế, giáo dục, văn hóa để tương xứng với chức năng là trung tâm tỉnh lỵ; xây dựng khu hành chính, trụ sở làm việc của Tỉnh Uỷ và của các Ban ngành, đoàn thể của tỉnh; xây dựng các khu đô thị, khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên nhằm ổn định cuộc sống. 


Định hướng phát triển kinh tế trong thời gian tới là ưu tiên đầu tư phát triển mạnh công nghiệp. Chuẩn bị hạ tầng cho dự án khai thác bô xít, xây dựng tuyến đường sắt, xúc tiến đầu tư, kêu gọi các nguồn vốn hợp tác đẩy nhanh tiến độ khai thác bôxít; đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp-TTCN; đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, chế biến thực phẩm, thức ăn gia súc; khai thác, sản xuất gạch ngói xây dựng, gạch trang trí nội thất, cơ khí, điện, điện tử, may mặc và sản xuất hàng tiêu dùng. Xây dựng trung tâm thương mại Gia Nghĩa có qui mô và hiện đại thực sự trở thành là đầu mối giao lưu hàng hóa, mua bán của tỉnh, là trung tâm giao dịch, hợp tác thương mại giữa tỉnh với các vùng lân cận và cả nước. Khai thác các lợi thế về cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa độc đáo, đẩy mạnh phát triển du lịch, đưa du lịch thành ngành kinh tế thế mạnh, đưa thị xã Gia Nghĩa thành trọng điểm du lịch của tỉnh. 


Tiểu vùng phía Tây bao gồm  các huyện Đắk R’Lấp, Đắk R’Tih và Đạo Nghĩa (huyện mới). Đây là vùng cửa ngõ phía Tây của tỉnh gần các tỉnh miền Đông Nam Bộ và cách không xa tỉnh Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh là các địa bàn có công nghiệp phát triển mạnh, tiềm tàng nguồn vốn đầu tư có thể kêu gọi, thu hút đầu tư vào vùng; có tuyến đường Hồ Chí Minh chạy qua; có sân bay Nhân Cơ có thể khôi phục và mở rộng thành sân bay dân dụng; có tiềm năng về thủy điện; có cửa khẩu quốc gia Bu Prăng nằm trên tuyến đường nối tỉnh Đắk Nông với các tỉnh Rattanakiri và Mondolkiri của Cămpuchia. Trong vùng còn nhiều tiềm năng đất, rừng chưa khai thác, đất đai khí hậu rất phù hợp với phát triển cây công nghiệp dài ngày như cà phê, cao su, điều, tiêu, đồng cỏ phát triển chăn nuôi đại gia súc với qui mô tập trung, tạo nguồn nguyên liệu dồi dào cho công nghiệp chế biến nông, lâm sản.


Dự kiến thị trấn Kiến Đức là đô thị trung tâm của tiểu vùng. Nâng cấp và xây dựng một số thị trấn mới như thị trấn Nhân Cơ, thị trấn Đắk R'Tih (huyện lỵ mới) và một số trung tâm kinh tế-kỹ thuật liên xã, tạo những hạt nhân kinh tế thúc đẩy các khu vực nông thôn phát triển. Trước mắt cần nâng cấp và xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông đến các xã vùng xa, các xã biên giới, mở rộng mạng lưới điện, xây dựng các công trình thuỷ lợi, tiếp nhận dân kinh tế mới, hình thành một số xã mới, ổn định dân cư, thu hút nguồn lao động.


Định hướng phát triển kinh tế trong giai đoạn tới là đẩy mạnh khai thác và sử dụng hiệu quả đất, rừng. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Hình thành một số vùng tập trung cây công nghiệp dài ngày như cà phê, cao su, điều, tiêu, trồng rừng nguyên liệu, phát triển chăn nuôi đại gia súc, tạo vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến. 


Thu hút phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản, chế biến thực phẩm, tinh bột sắn, ngô, sản xuất thức ăn gia súc, xây dựng cơ sở giết mổ và đông lạnh rau quả, thịt; cơ khí sửa chữa máy móc, khai thác chế biến đá. Đầu tư xây dựng công trình thủy điện Đắk R'Tih.


  Khuyến khích phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ. Xây dựng chợ Kiến Đức thành nơi trao đổi, mua bán hàng hoá giao dịch trung tâm thương mại của vùng, hình thành thêm một số chợ nông thôn, các cửa hàng mua bán cung ứng các mặt hàng thiết yếu và vật tư đời sống và sản xuất của dân cư trong vùng.  Xây dựng chợ cửa khẩu Bu Prăng, thông thương và mở rộng giao lưu hàng hoá, hợp tác kinh tế với các tỉnh của Cămpuchia. Nâng cấp và xây dựng mới các công trình y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao cuộc sống tinh thần cho nhân dân trong vùng.


6.2.4.5. Tỉnh Lâm Đồng

Từng bước điều chỉnh cơ cấu kinh tế lãnh thổ trên cơ sở khai thác triệt để các lợi thế, tiềm năng cuả tất cả các vùng. Đồng thời, tập trung đầu tư phát triển có trọng điểm 2 đô thị Đà Lạt và Bảo Lộc, các thị trấn và hành lang quốc lộ 20, 27, 28 của tỉnh làm hạt nhân thúc đẩy các vùng kinh tế phát triển. 


Hướng phát triển kinh tế- xã hội trên các vùng là nhằm khai thác các nguồn lực của từng vùng, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý: tạo mối quan hệ bền vững về kinh tế- xã hội  và môi trường giữa các vùng trong tỉnh và giữa các trung tâm vùng với các vùng ngoại ô, nông thôn và vùng đồng bào dân tộc, hạn chế sự chênh lệch quá lớn về kinh tế- xã hội  giữa các vùng.


Vùng Đà Lạt- Lạc Dương-  Đức Trọng- Đơn Dương- Lâm Hà. Phạm vi ranh giới của vùng này tương đương với vùng xây dựng thành phố Đà Lạt. Vùng chiếm 51,3% diện tích, 53% dân số toàn tỉnh.


 Phát triển vùng này trên cơ sở gắn kết giữa Đà Lạt với các huyện và các đô thị vệ tinh quanh Đà Lạt để tạo ra sự lan tỏa của Đà Lạt. Cụ thể là:


 Đầu tư xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá, khoa học- kỹ thuật của tỉnh, đồng thời là trung tâm du lịch và nghỉ dưỡng, văn hoá, hội thảo hội nghị của cả nước và quốc tế; trung tâm đào tạo đa ngành, trung tâm nghiên cứu khoa học...


 Hướng phát triển lâu dài và chủ yếu cuả TP Đà Lạt là dịch vụ và du lịch, nghỉ dưỡng và các ngành sản xuất rau, hoa quả, dược liệu, đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng đan, thêu, may mặc, công nghiệp sạch,...phục vụ nhu cầu cho khách du lịch và xuất khẩu tại chỗ. 


Tiếp tục đầu tư nâng cấp, xây dựng mới cơ sở hạ tầng theo đúng tầm của một thành phố du lịch của cả nước và quốc tế. Tăng cường quản lý bảo vệ phát triển các rừng thông, rừng cảnh quan của thành phố kết hợp với kinh doanh du lịch.


Hình thành vùng du lịch sinh thái  với các loại hình du lịch đa dạng kết hợp với bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển vốn rừng ở Lạc Dương.


Phát triển tổng hợp cả lương thực- thực phẩm, chăn nuôi đại gia súc, trồng cây công nghiệp dài ngày cà phê, chè, dâu, phát triển kinh tế rừng, khai thác gắn với các cơ sở chế biến nông lâm khoáng sản và các ngành dịch vụ. Phát huy ưu thế và tiềm lực kinh tế- xã hội cuả các vùng theo trục quốc lộ 20, quốc lộ 27 để hình thành các khu công nghiệp chế biến nông sản, khu công nghiệp chế biến lâm khoáng sản và khu công nghiệp nhẹ, công nghiệp kỹ thuật cao. Sớm có quy hoạch cụ thể, đầu tư hạ tầng các khu này để thu hút vốn đầu tư, mở rộng mạng lưới đô thị của tỉnh.


ổn định định canh, định cư, gắn với việc xây dựng và bảo vệ vốn rừng. Phát triển sản xuất hàng hoá ở các vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc đi liền với việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.


 Vùng Bảo Lộc- Bảo Lâm- Di Linh chiếm 33,97% tổng diện tích, 35,68% dân số toàn tỉnh.


Hướng phát triển của vùng này là xây dựng các vùng chuyên canh cây công nghiệp dài ngày, gắn với phát triển công nghiệp chế biến (chè, cà phê, tơ lụa). Phát triển thị xã Bảo Lộc trở thành trung tâm kinh tế- văn hoá, khoa học- kỹ thuật của các huyện phía Nam của tỉnh; hình thành khu công nghiệp tập trung chế biến các sản phẩm cây công nghiệp dài ngày, sản xuất vật liệu xây dựng và phát triển dịch vụ du lịch.


 Đây là vùng có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống đông nhất trên toàn tỉnh. Cần chú trọng huy động nhiều nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc, gắn với việc bảo vệ, phát triển vốn rừng, phát triển cây công nghiệp dài ngày.


Vùng Đa Huoai- Đa Tẻh- Cát Tiên chiếm 14,76% tổng diện tích và 10,61% dân số toàn tỉnh.


Hướng phát triển của vùng là hình thành các vùng sản xuất hàng hoá các sản phẩm lúa, mía, điều, dâu tằm, cây ăn quả và một số cơ sở chế biến nông lâm sản  như nhà máy chế biến hạt điều, chế biến lương thực, chế biến bột giấy- giấy cao cấp, các cơ sở chế biến lâm sản vừa và nhỏ để thu hút nhiều việc làm. Trồng rừng gắn với khoanh nuôi tu bổ rừng theo quy hoạch kế hoạch. 


Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông, hoàn thành cơ bản đường tỉnh lộ 721, phát triển thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp, phát triển thương mại, dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế- xã hội trong vùng.


Tổ chức lãnh thổ theo các tỉnh trong vùng Tây Nguyên cần được tuân thủ theo các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, nhằm đảm bảo sự phát triển hài hoà, hợp lý giữa các lãnh thổ trên từng tỉnh.


Bản đồ 10. Sơ đồ định hướng phân bố dân cư- lao động vùng Tây Nguyên

Chương VII


 kiến nghị  một số chính sách  và Dự báo triển vọng đạt được trong tầm nhìn dài hạn vùng tây nguiyên


7.1. Kiến nghị bổ sung một số chính sách trên một số lĩnh vực   


Tiến hành rà soát lại các cơ chế chính sách đang thực hiện trên địa bàn Tây Nguyên để bổ sung sửa đổi đồng bộ cho phù hợp với thực tiễn, tránh chồng chéo, trùng lặp, phát huy được tác dụng. 


Các Bộ ngành chức năng chủ trì, phối hợp với các tỉnh Tây Nguyên tiến hành rà soát lại cơ chế, chính sách thuộc phạm vi của ngành mình trên địa bàn, bổ sung sửa đổi cho phù hợp; kiến nghị với Chính phủ sửa đổi cơ chế, chính sách không còn phù hợp, chồng chéo; ban hành bổ sung những chính sách mới nhằm thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển bền vững, ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. 


Trong thời kỳ tới cần tiếp tục nghiên cứu, ban hành đồng bộ các chính sách phù hợp với đặc điểm phát triển của vùng trong thời kỳ tới. Cụ thể là:


7.1.1. Chính sách thúc đẩy phát triển các sản phẩm có thế mạnh của vùng để phát triển khu vực nông nghiệp và nông thôn 


Tây Nguyên muốn phát triển nhanh, bền vững và có lợi hơn cho người nghèo trước hết là phải phát huy lợi thế của Tây Nguyên trong việc phát triển các vùng cây chuyên canh mang tính chất hàng hóa qui mô lớn như cà phê, cao su, tiêu, hạt điều, bông... đây là vùng có lợi thế tốt nhất. Ba yếu tố then chốt này là chính sách đất đai; tổ chức sản xuất (giống, phân bón, chủ động tưới tiêu); chế biến tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là thị trường nước ngoài. Người dân có thể giàu lên nhờ cà phê, cao su, tiêu... song cũng có thể nghèo đi vì nó nếu các yếu tố nêu trên không được giải quyết hài hòa.


(1) Chính sách đất đai. Chính sách đất đai cần phải được thực hiện một cách nhất quán, đồng bộ. Việc qui hoạch vùng chuyên canh phải xuất phát từ nhu cầu thị trường, hạn chế tình trạng tự phát dẫn đến sử dụng đất đai kém hiệu quả, làm thế nào để đạt giá trị tối ưu nhất trên một hecta gieo trồng không phải chỉ là vấn đề năng suất, chất lượng mà còn là vấn đề giá cả, cùng một giá trị thu được nếu qui hoạch và định hướng sản xuất tốt có thể tiết kiệm 10-20% diện tích đất đai. 


Hiện nay ở Tây Nguyên còn những nơi nông dân không có đất hoặc có quá ít đất để sản xuất nông lâm nghiệp, cần phải được giải quyết theo hướng:


- Nếu còn đất hoang hóa có thể để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thì hỗ trợ đầu tư việc khai hoang, phục hóa giao đất cho dân sản xuất.


- Giao cho nông lâm trường quốc doanh và nông lâm trường quân đội có trách nhiệm tiếp nhận đồng bào không có đất, đồng bào du canh, du cư và giao đất cho đồng bào sản xuất.


- Uỷ ban nhân dân các tỉnh ở Tây Nguyên thực hiện các chính sách khuyến khích các tổ chức, nông lâm nghiệp ngoài quốc doanh tiếp nhận, giải quyết việc làm cho đồng bào, nhất là các hộ nghèo.


- Nhà nước cần dành khoản vốn đầu tư để mở mang một số vùng kinh tế, quy hoạch và xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng sản xuất và xã hội, kể cả bố trí đất sản xuất và đất ở để tiếp nhận dân thiếu đất sản xuất.


(2). Tổ chức sản xuất và xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng


Tổ chức sản xuất khoa học, hiệu quả, nhất là việc xây dựng hạ tầng kinh tế kỹ thuật cho sản xuất nông lâm nghiệp: Tây Nguyên có nhiều kinh nghiệm về chỉ đạo tổ chức sản xuất vùng cây chuyên canh, song vấn đề đầu tư nghiên cứu về giống, qui trình sản xuất, chế biến bảo quản và phát triển thủy lợi để chủ động tưới tiêu cho các vùng cây chuyên canh vẫn là vấn đề cần quan tâm. Diện tích cây hàng năm được tưới tiêu chủ động chỉ chiếm khoảng 12,7% (trong khi đó vùng nông thôn cả nước là 48,08%); nếu việc chủ động tưới tiêu cây hàng năm ở Tây Nguyên bằng mức bình quân chung của cả nước như hiện nay thì chắc chắn kinh tế Tây Nguyên sẽ phát triển nhanh và ổn định hơn nhiều (cây cà phê thiếu nước luôn là mối đe dọa người trồng cà phê). 


Tổ chức lãnh thổ theo hướng phát triển bền vững đối với vùng Tây Nguyên còn hàm chứa phát triển kinh tế-xã hội phải đảm bảo sức chứa lãnh hợp lý của lãnh thổ, nếu không sẽ dẫn đến sự quá tải phát triển, phát triển "nóng", phá vỡ hệ thống lãnh thổ về môi trường- bố trí sản xuất-bố trí dân cư. 


Yêu cầu về đảm bảo sức chứa vùng là khi đưa các hoạt động sản xuất, dịch vụ, lao động dân cư vào vùng phải được tính toán khả năng sức chứa hợp lý về các điều kiện: cấp nước, đất đai cho xây dựng, môi trường, sinh thái...Bố trí sản xuất phải được chọn lựa, cân nhắc nhằm tạo ra sự hài hoà, thông thoáng. Một lãnh thổ phát triển quá dày đặc sẽ bị kìm hãm phát triển.


Phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh. Muốn phát triển kinh tế và xã hội trên vùng đất cao nguyên trù phú này cũng giống như việc phát triển các khu công nghiệp, các khu chế xuất ở các vùng khác trong cả nước, điều quan trọng hàng đầu là phải phát triển kết cấu hạ tầng thật tốt. Bản thân các tỉnh Tây Nguyên không tự mình làm được tất cả mà chỉ có thể làm được một phần nhỏ, phần còn lại là nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là giao thông (cả đường bộ, đường không, đường thủy), mạng lưới điện, hệ thống dịch vụ phục vụ sản xuất như ngân hàng, bưu điện, khách sạn, các cơ sở cung ứng dịch vụ sản xuất; hệ thống dịch vụ phục vụ dân sinh như hệ thống bệnh viện, trường học, các khu vui chơi giải trí phát triển kết cấu hạ tầng vừa là một động lực vừa là một chỉ tiêu quan trọng của phát triển kinh tế. Nhà nước và các tỉnh Tây Nguyên cần có chính sách khuyến khích tư nhân tham gia vào quá trình phát triển kết cấu hạ tầng ở các tỉnh Tây Nguyên, bởi vì trong những năm qua mặc dù Nhà nước có ưu tiên đầu tư cho Tây Nguyên hơn các vùng khác, song khả năng của Nhà nước cũng có hạn, do đó khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Tây Nguyên là hướng đi đúng để thúc đẩy kinh tế Tây Nguyên, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về phát triển và mức sống giữa Tây Nguyên và các vùng kinh tế khác của cả nước.


7.1.2. Chính sách giao đất giao rừng 


Chính sách khuyến khích trồng và bảo vệ rừng đã được thực hiện ở Tây Nguyên, những với diện tích lớn, khả năng trồng và bảo vệ rừng cũng như khai thác tài nguyên rừng còn nhiều hạn chế. Làm thế nào để người dân gắn bó với rừng có thể sống được nhờ rừng, làm thế nào để khai thác hợp lý nguồn tài nguyên từ rừng, làm thế nào để rừng phát triển, không bị tàn phá, đó là những vấn đề cần có chính sách và biện pháp hợp lý hơn. Đề tài kiến nghị: nơi nào dân quản lý được thì giao cho dân, nơi nào dân không quản lý được thì giao các tổng đội thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, các binh đoàn quân đội làm kinh tế, củng cố lại các lâm nông trường; cũng đã đến lúc suy nghĩ đến việc “bán rừng” cho các công ty tư nhân, công ty cổ phần trong vòng 50 năm thậm chí 99 năm để tăng nguồn thu cho ngân sách, giảm chi phí quản lý bảo vệ và trồng rừng. Việc “bán rừng” phải gắn với quyền lợi khai thác sử dụng và trách nhiệm bảo vệ rừng, đây cũng là cách quản lý có hiệu quả hơn.


Chính sách phát triển và khai thác tài nguyên rừng chỉ trở thành động lực thực sự khi người dân sống được nhờ rừng và kết hợp phát triển rừng với trồng cây lương thực, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp.


Việc giao đất, giao rừng là một chủ trương đúng, nhưng giao thế nào để bảo đảm phát triển được vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa qui mô lớn, điều này tác động đến sản lượng và chất lượng hàng hóa. Cùng trên một diện tích canh tác nếu 100 ông chủ sản xuất sẽ khác 10.000 ông chủ sản xuất cả trên bình diện sản lượng và chất lượng; sở dĩ giá cả xuất khẩu cà phê, lúa gạo của nước ta thấp hơn một số nước chính là chất lượng cuối cùng của sản phẩm hàng hóa, đã đến lúc cần quan tâm hơn đến việc cổ phần hóa các lâm nông trường trồng cây chuyên canh, thành lập hiệp hội của những người sản xuất cà phê, cao su, bông, tiêu, hạt điều ở các cấp địa phương để họ bảo vệ quyền lợi của chính họ và khuyến cáo các nhà sản xuất; chất lượng hàng hóa không chỉ phụ thuộc khâu chế biến bảo quản mà còn phụ thuộc khâu tổ chức sản xuất, đất đai, khí hậu. Hạn chế việc sử dụng đất đai một cách tự phát chính là sử dụng đất đai có hiệu quả hơn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và giảm nghèo. Chính sách đất đai và phát triển vùng cây chuyên canh phải hướng vào lợi ích của người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, tạo cho họ có công ăn việc làm gắn bó với đất đai, với vùng cây chuyên canh để họ tự vượt qua nghèo đói vươn lên làm giàu.


7.1.3. Chính sách khuyến khích phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp dân doanh đầu tư vào vùng Tây Nguyên 


Khuyến khích các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp dân doanh sử dụng nhiều lao động nhất là lao động người dân tộc thiểu số tại chỗ tham gia phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tây Nguyên. Có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, nông, lâm trường sử dụng nhiều lao động là người dân tộc tại chỗ để các đơn vị này vừa làm ăn có hiệu quả vừa tham gia thực hiện chính sách dân tộc, đảm bảo chăm lo đời sống cho đồng bào.


Nhà nước ưu tiên trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Tiếp tục thực hiện Nghị định 20/1998/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo. Hỗ trợ thương mại quốc doanh vươn tới khu vực các xã biên giới, tham gia vào thị trường nông thôn. Khuyến khích các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế thực hiện hình thức ký hợp đồng với nông dân tiêu thụ nông sản phẩm và làm dịch vụ vốn, vật tư phục vụ cho sản xuất, trước hết các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh dựa vào vùng nguyên liệu của dân để chế biến nông, lâm sản. Xây dựng phương thức tổ chức sản xuất nhằm nhất thể hoá sản xuất- chế biến- tiêu thụ với cơ chế tổ chức liên kết: hộ nông dân- hợp tác xã- doanh nghiệp với các cơ chế chính sách thích hợp.  Chính sách giao đất, giao rừng của địa phương: đẩy mạnh giao khoán rừng cho hộ gia đình, cho cộng đồng thôn bản theo hướng chủ yếu là các loại rừng phòng hộ, rừng tự nhiên (rừng kinh tế) nên giao lâu dài (50 năm) cho hộ dân và cộng đồng quản lý, họ được hưởng 6-7% giá trị lâm sản chính khi khai thác và hưởng 100% lâm sản phụ.


7.1.4.  Chính sách giáo dục và đào tạo


- Thực hiện chính sách giáo dục đối với con em là người dân tộc thiểu số và các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135: hỗ trợ sách giáo khoa, giấy vở học tập; tiền ăn ở, học tập ở các trường nội trú dân tộc (huyện, tỉnh).

Thực hiện chính sách cử tuyển và sử dụng con em đồng bào dân tộc đi đào tạo nghề, học đại học và trung học chuyên nghiệp. ưu tiên các đối tượng tự nguyện đi học trở về quê hương nhận công tác. Các cấp chính quyền phải có kế hoạch, sử dụng, bố trí người dân tộc tại chỗ vào làm việc ở các cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội ở địa phương. Từng bước tiến tới đại bộ phận cán bộ y tế, giáo dục ở nông thôn vùng đồng bào dân tộc là người dân tộc.


- Thực hiện chính sách nhà ở cho giáo viên đến công tác tại các xã đặc biệt khó khăn trong vùng.

- Thực hiện miễn phí toàn bộ tiền khám, chữa bệnh tại các trạm y tế, trung tâm y tế, bệnh viện cho đồng bào dân tộc.

- Tăng cường kinh phí cho việc thực hiện chương trình và thời lượng phát sóng phát thanh, truyền hình và làm báo hình bằng thứ tiếng dân tộc ở địa phương xuống tận thôn, bản, buôn làng; công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, kể cả văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể. Hỗ trợ kinh phí để tăng cường các đoàn nghệ thuật, các đội xung kích điện ảnh đến phục vụ cho đồng bào dân tộc, nhất là vùng sâu, vùng biên giới.


- Chính sách đối cán cán bộ xã, bản, làng


Xây dựng đội ngũ cán bộ.


Thường xuyên đào tạo bồi dưỡng kiến thức về lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở và các già làng, trưởng bản.


Nghiên cứu xem xét về chế độ bồi dưỡng trợ cấp hàng tháng đối với những người làm công tác thôn bản. 


7.1.5. Xây dựng chương trình phát triển và định hướng đầu tư  vùng  Tây Nguyên trong thời kỳ 2006-2010 và tầm nhìn 2020. 


7.2. Dự báo triển vọng đạt được và đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư


7.2.1. Dự báo triển vọng đạt được. Nếu thực hiện được các chính sách và giải pháp phát triển vùng như đã xác định ở trên thì kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên có bước phát triển đáng kể, môi trường được bảo đảm, an ninh và quốc phòng được giữ vững. Từ việc đẩy mạnh tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển xã hội sẽ tạo ra những điều kiện cần và đủ để cải thiện cơ bản đời sống nhân dân, ổn định về xã hội, củng cố về quốc phòng và an ninh, lành mạnh về môi trường, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chức năng của vùng trong cơ cấu lãnh thổ quốc gia. Những dự báo triển vọng của vùng Tây Nguyên về một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thể hiện ở những vấn đề cơ bản sau:


(1). Có nhịp độ tăng trưởng kinh tế khá cao, khoảng 8% thời kỳ 2006-2010, 7% thời kỳ 2011-2015 và 7,8% thời kỳ 2016-2020.


(2). Cơ cấu kinh tế chung, cơ cấu kinh tế ngành chuyển dịch nhanh, hợp lý theo hướng tăng nhanh các ngành công nghiệp và dịch vụ.


(3). Chuyển dịch lao động có nhiều tiến bộ, đến năm 2020 sẽ đạt mức lao động phi nông nghiệp khoảng gần 50% trong tổng số lao động làm việc trong nền kinh tế quốc dân.


(4). GDP/người năm 2010 đạt khoảng 14 triệu đồng (giá hiện hành năm 2005), bằng khoảng 70% mức bình quân cả nước và năm 2020  đạt gần bằng mức bình quân chung cả nước. Giảm được khoảng cách đáng kể chênh lệch về GDP/người giữa Tây Nguyên so với bình quân chung cả nước.


(5). Tỷ lệ huy động ngân sách từ GDP ngày càng tăng, có thế đạt khoảng 18-20% so với GDP vào năm 2010 và phấn đấu tới năm 2015 hoặc 2020 khoảng 25-26%


(6). Năng suất lao động toàn nền kinh tế và từng ngành không ngừng tăng lên, do kết quả của việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế mang lại. Năng suất lao động công nghiệp (tính theo GDP công nghiệp, giá hiện hành 2005) đến năm 2010 đạt khoảng 18,5 triệu đồng, năm 2020 đạt khoảng 50,8 triệu đồng. Năng suất lao động nông nghiệp (tính theo GDP nông nghiệp ) có thể đạt hơn 9 triệu đồng vào năm 2010 và 12,7  triệu đồng năm 2020, gâp  1,63 lần so với năm 2005. Giá trị (tính theo GDP)/ha đất nông nghiệp có thể đạt 19,5 - 20 triệu đồng, năm 2020 có thể đạt khoảng 54,3 - 55 triệu đồng.


(7). Kết cấu hạ tầng chủ yếu như thủy lợi, cấp thoát nước, giao thông, điện, trường học, bệnh viện, các công trình công cộng, kiến trúc đô thị và đô thị hóa được cải thiện rõ rệt theo hướng hiện đại hơn. Cư dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc ít người được cải thiện rõ rệt. Khoảng cách chênh lệch về mức độ hưởng thụ văn hóa tinh thần so với vùng đồng bằng không có chênh lệch lớn.


(8). Tỷ lệ đô  thị hóa đạt khoảng 33% năm 2010 và khoảng 42 % vào năm 2020. Bộ mặt đô thị có sự thay đổi đáng kể, mọi xây dựng mới đều tuân thủ theo quy hoạch, hiện đại và khang trang.


(9). Đến năm 2010 không còn hộ đói, giảm đáng kể hộ nghèo, tăng số hộ giàu, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Nâng cao tuổi thọ trung bình lên khoảng 75 tuổi. Bộ mặt nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa được đổi mới.


(10). Đến năm 2010 phủ sóng phát thanh  truyền hình trên địa bàn tỉnh và có 100% số hộ được nghe đài phát thanh và xem truyền hình; được dùng điện sinh hoạt và tới năm 2020 có 100% dân số được dùng nước sạch, có các công trình hợp vệ sinh; môi trường ở khu vực đô thị và nông thôn được cải thiện rõ rệt.


Bảng 68. Dự báo triển vọng kết quả đạt được của Vùng Tây Nguyên
trong tầm nhìn dài hạn


		Chỉ tiêu

		Đơn vị

		2004

		2010

		2020



		

		

		

		

		



		1. Diện tích tự nhiên

		kmP2P

		54475

		54475

		54475



		2. Dân số trung bình

		người

		4670

		5500

		6000



		    . Tỉ lệ đô thị hóa

		%

		27,5

		33

		42



		3. Nhịp độ tăng GDPP(1)P

		%

		-

		8

		7,8



		   -  Công nghiệp-Xây dựng 

		,,

		-

		11-12,5

		11-12



		   -  Nông, lâm, thuỷ sản

		,,

		-

		4-5

		4,5



		   - Dịch vụ

		,,

		-

		7-8

		8,5-10



		4.  Cơ cấu GDP (giá HH)

		%

		100,0

		100,0

		100,0



		   - Công nghiệp-Xây dựng 

		,,

		16

		30

		32



		   - Nông nghiệp, thuỷ sản

		,,

		52,1

		35

		31



		   - Dịch vụ

		,,

		31,9

		35

		37



		5- Một số chỉ tiêu xã hội

		

		

		

		



		   . Tỉ lệ LĐ thất nghiệp KVT/thị

		%

		3,9

		3,3

		2,8



		   . Tỉ lệ hộ sử dụng điện 

		,,

		80

		90

		100



		   . Tỷ lệ hộ xem truyền hình QG

		

		80

		90

		100



		   . Tỷ lệ nghe đài TNVN

		

		85

		100

		100



		   . Tỉ lệ hộ dùng nước sạch (%)

		,,

		80

		90

		100



		   . Tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 

		%

		

		19

		10



		   . Số bác sĩ/1 vạn dân

		bác sĩ

		4,7

		6

		10



		   . Số giường bệnh/1 vạn dân

		giường

		12,5

		16

		21



		   . Số máy điện thoại/100 dân 

		máy

		

		10

		15



		6 .Một số chỉ tiêu về môi trường 

		

		

		

		



		   . Diện tích che phủ từ rừng

		%

		53

		58

		63-65



		   . Tỷ lệ tưới tiêu bằng các CTTL

		%

		14

		35

		65



		   .Tỷ lệ nước thải đô thị và khu công nghiệp được xử lý

		%

		-

		70

		100



		   . Diện tích đất trống đồi trọc giảm nhanh

		%

		

		

		





(1) Tính bình quân cho thời kỳ  2001-2005, 2006-2010, 2011-2020 


7.2.2. Đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2006-2010


Bảng 69. Dự kiến danh mục ưu tiên đầu tư chủ yếu vùng Tây Nguyên


Đơn vị: Tỷ đồng


		STT

		Danh mục

		Địa điểm

		Thời gian KC-HT

		Năng lực 
thiết kế

		Tổng vốn đầu tư
đến năm 2020



		

		

		

		

		

		Tổng số

		Đã đầu tư hết 2005



		

		Tổng số

		

		

		

		96.418.7

		8.497,8



		I

		Công nghiệp

		

		

		

		

		



		1

		CN Khai khoáng

		

		

		

		

		



		

		Tổng hợp bô xít luyện nhôm

		Lâm Đồng

		2007-2015

		

		7660

		



		

		Sản xuất alu min

		Đắk Nông

		2006-2009

		1-3 tr.tÊn

		22100

		



		

		N/m Hydr«xit nhôm

		Lâm Đồng

		

		10 v.t/n

		

		



		

		N/m Lọc Kao Lanh

		Lâm Đồng

		

		10 v.t/n

		

		



		

		N/m Khai thác CB khoáng sản 

		Gia Lai

		2007

		3000 v.t/n

		60

		



		

		DA khai thác quặng Fenpát

		§¾k L¾k

		2006-2010

		1,5 tr.mP3P/n

		100

		



		2

		CN Vật liệu xây dựng

		

		

		

		

		



		

		N/m chế biến đã granit âyunp

		Gia Lai

		2005-2006

		50 tr.mP2P/n

		15

		



		

		N/m sản xuất bê tông nhẹ

		Gia Lai

		2005-2007

		51 tr.mP2P/n

		15

		



		

		N/m sản xuất bê tông nhẹ

		§¾k L¾k

		2009-2010

		5 v.mP3P/n

		30

		



		3

		Công nghiệp cơ khí

		

		

		

		

		



		

		N/m gia công và sản xuất SP cơ khí

		Gia Lai

		2006

		

		15

		



		

		N/m lắp rắp máy công nghiệp

		§¾k L¾k

		2009-2010

		2 v.SP/n

		30

		



		4

		CN dệt may

		

		

		

		

		



		5

		Thuỷ điện

		

		

		

		

		



		

		TĐ Đòng Nai 3 + 4

		Lâm Đồng

		2004-2010

		520MW

		8855

		306



		

		TĐ Đai Ninh

		Lâm Đồng

		2003-2007

		300MW

		6658

		2120



		

		T§ §¾k Rtih

		Đắk Nông

		2006-2010

		141MW

		2940

		



		

		T§Tua Sra

		Đắk Nông

		2005-2010

		84MW

		2237

		300



		

		Thuỷ điện nhỏ

		Đắk Nông

		2005-2007

		

		

		



		

		T§ Kr«ng Kmar

		§¾k L¾k

		2005-2007

		11,6 MW

		204

		54



		

		TĐ Buôn K«p, Sªp«k III, Tua Srah

		§¾k L¾k

		2005-2007

		280 MW

		4370

		730



		

		T§Plªi Kr«ng

		Kon Tum

		2003-2010

		110 MW

		2967

		680



		

		TĐ Sê San 3

		Gia Lai

		2002-2006

		274 MW

		3952

		2066



		

		TĐ Sê San 4

		Gia Lai

		2004-2008

		330 MW

		5546

		238



		

		TĐ An Khê - Ka Nát

		Gia Lai

		2006-2010

		150 MW

		2500

		



		

		T§ Yang Nam

		Gia Lai

		2005-2007

		18 MW

		300

		



		

		Thủy điện nhỏ và vừa

		Gia Lai

		2004-2008

		90 MW

		1485

		



		6

		Điện lưới

		

		

		

		

		



		

		Trạm Kr«ng Buk

		§¾k L¾k

		

		220KV

		

		



		

		Trạm 110KV

		§¾k L¾k

		

		3-5 trạm

		

		



		7

		CN chế biến

		

		

		

		

		



		

		N/m bia

		§¾k L¾k

		2005-2007

		25 tr.l/n

		200

		100



		

		N/m chế biến tinh bột sắn

		§¾k L¾k

		2005-2006

		2,5 v.t/n

		20

		10



		

		N/m Chế biến mủ cao su Krông Buk

		§¾k L¾k

		2006-2010

		7000 t/n

		

		



		

		Các N/m CB rang, xay cà phê

		§¾k L¾k

		2006-2009

		2 vạn t/n

		380

		



		

		Các N/m chế biến cà phê nhân

		§¾k L¾k

		2006-2010

		5 vạn t/n

		240

		10



		

		Các N/m chế biến cà phê ướt

		§¾k L¾k

		2006-2010

		10 vạn t/n

		520

		



		

		Các DA chế biến thịt, sữa bò

		§¾k L¾k

		2006-2010

		3 vạn t/n

		240

		



		

		Các DA trồng, chế biến ca cao

		§¾k L¾k

		2008-2010

		6.000 ha

		120

		



		

		Các DA chế biến tinh bột ngô

		§¾k L¾k

		2006-2010

		10 v.t/n

		200

		



		

		Các DA chế biến thức ăn gia súc

		§¾k L¾k

		2007-2008

		15 v.t/n

		60

		



		

		N/m chế biến gỗ nhân tạo

		§¾k L¾k

		2006-2010

		4 v.mP3P/n

		200

		



		

		Chế biến cà phê nhân xuất khẩu

		Lâm Đồng

		2006-2010

		5 vạn t/n

		

		



		

		Chế biến quả

		Lâm Đồng

		2006-2010

		1 vạn t/n

		

		



		

		N/m chế biến cà chua

		Lâm Đồng

		2006-2010

		3000 t/n

		

		



		

		Xí nghiệp cấp đông rau

		Lâm Đồng

		2006-2010

		1 vạn t/n

		

		



		

		N/m nước khoáng nước uống

		Lâm Đồng

		2006-2010

		10tr.lÝt/n

		

		



		

		N/m rượu vang Đà Lạt

		Lâm Đồng

		2006-2010

		5 tr.l/n

		

		



		

		N/m chế biến sữa

		Gia Lai

		2007

		1 vạn t/n

		35

		



		

		N/m chế biến rau quả

		Gia Lai

		2007-2008

		3 vạn t/n

		65

		



		

		N/m sản xuất sản phẩm bằng cao su

		Gia Lai

		2008-2009

		

		140

		



		

		N/m chế biến cà phê Thu Hà

		Gia Lai

		2005-2007

		2000 t/n

		45

		



		

		N/m chế biến SP từ mủ cao su

		Đắk Nông

		2007-2008

		2000 t/n

		50

		



		

		Sản xuất đồ mộc XK

		Đắk Nông

		2006-2007

		5000 mP3P/n

		30

		



		

		N/m chế biến dầu thực vật

		Đắk Nông

		2008-2009

		5000 t/n

		40

		



		

		N/m chế biến hạt điều

		Đắk Nông

		2006-2007

		1500 t/n

		17

		



		

		N/m sản xuất bột giấy

		Gia Lai

		2006-2007

		3 vạn t/n

		60

		



		

		N/m chế biến sắn Mang Yang

		Gia Lai

		2006-2007

		1,6 v.t/n

		40

		



		

		N/m chế biến hạt điều

		Gia Lai

		2006-2007

		5000 t/n

		10

		



		

		N/m chế biến cà phê hoà tan

		Gia Lai

		2006-2007

		5000 t/n

		80

		



		

		N/m súc sản

		Gia Lai

		2006-2007

		1 vạn t/n

		20

		



		

		N/m bia nước giải khát

		Gia Lai

		2006-2007

		20 tr.l/n

		50

		



		

		Nông lâm nghiệp

		

		

		

		

		



		

		Nông nghiệp

		

		

		

		

		



		

		Lâm nghiệp

		

		

		

		

		



		

		Trồng rừng các tỉnh

		

		

		

		

		



		

		Thuỷ lợi

		

		

		

		

		



		

		Đầu tư qua Bộ

		

		

		

		

		



		

		Hồ Ka La

		Lâm Đồng

		2004-2010

		T 2206 ha

		120,7

		



		

		Hồ Ea Soup Thượng

		§¾k L¾k

		1999-2006

		T 8000 ha

		400

		



		

		Hồ Buôn Joong

		§¾k L¾k

		2001-2007

		31400 ha

		127,6

		



		

		Hồ Krông Buk thượng

		§¾k L¾k

		2006-2010

		14900 ha

		1384

		



		

		Cụm công trình thuỷ lợi Gia Nghĩa

		Đắk Nông

		2006-2009

		T 1000 ha

		100

		



		

		Cụm thuỷ lợi Đắk lấp, Đắk Song

		Đắk Nông

		2006-2008

		T 1000 ha

		70

		



		

		TL §¾k Dier §¨k Rồ

		Đắk Nông

		2005-2007

		T 2230 ha

		173

		



		

		Hồ Ia Ring

		Gia Lai

		2006-2010

		T 2230 ha

		97,7

		



		

		Hồ Mlah

		Gia Lai

		2005-2007

		T 5150 ha

		450

		



		

		Hồ Ia Meur

		Gia Lai

		2006-2010

		T 12500 ha

		1200

		



		

		Hồ Ea Tul

		Gia Lai

		2006-2010

		T 5500 ha

		350

		



		

		Hồ Ia Mơ

		Gia Lai

		2006-2010

		

		1200

		



		

		Hồ Đắk Yên

		Kon Tum

		1999-2006

		T 1400 ha

		69

		32,3



		

		Đầu tư qua địa phương

		

		

		

		

		



		

		Hồ chứa nước Đắk Nông thượng

		Lâm Đồng

		2006-2010

		T 3700 ha

		174

		



		

		Các hồ chứa nước khác

		Lâm Đồng

		2006-2010

		Tưới 7200 ha

		450

		



		

		Các công trình thuỷ lợi khác

		Lâm Đồng

		2006-2010

		T.10v.ha

		400

		



		

		Hồ Ea Hleo

		§¾k L¾k

		2008-2010

		T.1315

		88,7

		



		

		Hồ Ea Rớt

		§¾k L¾k

		2008-2010

		T.2200 ha

		115

		



		

		Hệ thống kên thuỷ lợi Ea Súp

		§¾k L¾k

		2005-2009

		T.9455 ha

		249

		20



		

		Hồ Ea Dreh

		Gia Lai

		2006-2010

		T.600 ha

		40

		



		

		Hệ thống thuỷ lợi Tân Sơn Chư Jô

		Gia Lai

		2006-2010

		T.600 ha

		33

		



		

		 Hồ Ia Blang thượng

		Gia Lai

		2006-2010

		T.300 ha

		20

		



		

		Cụm Tl Đắk Lấp, Đắk Song

		Đắk Nông

		2006-2008

		T. 1000 ha

		90

		



		

		DA TL Ia Tri

		Kon Tum

		2006-2010

		T. 200 ha

		120

		



		

		DA kè sông Đăk Bla

		Kon Tum

		2005-2009

		10km

		80

		21



		

		DA thuỷ lợi Đắk Rơn Ga

		Kon Tum

		2006-2008

		T. 1057

		102

		



		

		DA TL §¾k Pr«ng

		Kon Tum

		2006-2008

		T.430 ha

		45

		



		

		DA TL Ia Tri - Ia Mơ

		Kon Tum

		2006-2008

		T.800 ha

		70

		



		

		Hệ thống TL nhỏ

		Các tỉnh

		2006-2010

		

		

		



		II

		Giao thông

		

		

		

		

		



		1

		Đường bộ

		

		

		

		

		



		1.1

		Đầu tư qua bộ

		

		

		119 km

		120

		5,5



		

		Quốc lộ 26

		§¾k L¾k

		1996-2010

		170 km

		300

		12



		

		Quốc lộ 28 Đắk Lắk - Lâm Đồng

		

		2005-2008

		176 km

		270

		1



		

		Quốc lộ 27 Lâm Đồng - Đắk Lắk

		

		2001-2010

		176 km

		1303

		689



		

		Đường Hồ Chí Minh

		

		2003-2010

		364 km

		1600

		



		

		Đường Cao tốc Dou Dây Liên Khương

		

		2006-2015

		115 km

		804

		469



		

		Quốc lộ 14 C Gia Lai Kon Tum Đắk Lắk

		

		2001-2010

		423 km

		141

		90



		

		Quốc lộ 19

		Gia Lai

		2002-2010

		248 km

		200

		72



		

		Quốc lộ 24

		Kon Tum

		1999-2006

		164 km

		110

		46



		

		Quốc lộ 25

		Gia Lai

		1999-2010

		114km

		60

		



		

		Quốc lộ 40

		Kon Tum

		2006-2008

		20,5km

		2200

		



		

		Đường Đông Trường Sơn

		

		2006-2010

		520km

		

		



		1.2

		Đầu tư qua địa phương 

		

		

		

		

		



		

		Hệ thống tỉnh lộ

		Các tỉnh

		

		

		

		



		

		Hệ thống đường liên huyện

		Các tỉnh

		

		

		

		



		

		Nhựa hoá 100% đường TPTX

		Các tỉnh

		

		

		

		



		

		Đường vành đai TP Đà Lạt

		Lâm Đồng

		2006-2010

		19,4 km

		206

		



		2

		Đường sắt

		

		

		

		

		



		

		Đường Đắk Nông - Dĩ an - cảng

		

		2007-2010

		

		1500

		



		3

		Hàng không

		

		

		

		

		



		

		Sân bay Liên Khương

		Lâm Đồng

		2005-2008

		2 triệu K/n

		320

		



		4

		Bưu chính viễn thông

		

		

		

		

		



		

		Hiện đại hoá mạng lưới viễn thông 5

		5 tỉnh

		2006-2010

		

		

		



		

		Các điểm bưu điện văn hoá xã

		5 tỉnh

		2006-2010

		

		

		



		5

		Cấp nước và công cộng

		

		

		

		

		



		

		Cấp nước TX Gia Nghĩa

		Đắk Nông

		2006-2010

		1,2 v. mP3P

		

		



		

		Cấp nước TT Đắk Mâm

		Đắk Nông

		2006-2010

		5000 mP3P

		

		



		

		Cấp nước TT §¨k Mil

		Đắk Nông

		2006-2010

		6000 mP3P

		

		



		

		Xây dựng hạ tâng TT Gia Nghĩa

		Đắk Nông

		2006-2010

		

		360

		



		

		Cấp nước TT Đăk Tô

		Kon Tum

		2006-2010

		4500 mP3P

		

		



		

		Các nhà máy nước

		Lâm Đồng

		2006-2010

		7-14v/ mP3P

		

		



		

		Đường vành đai ngoài TP Đà Lạt

		Lâm Đồng

		2006-2010

		19,4km

		207

		



		

		Đường nội thị Đà Lạt

		Lâm Đồng

		

		30km

		115

		



		

		Đường nội thị Bảo Lộc

		Lâm Đồng

		

		20km

		70

		



		

		Nước sạch nông thôn

		5 tỉnh

		

		

		

		



		

		Nghĩa trang đô thị Gia Nghĩa

		Đắk Nông

		2006-2010

		50ha

		50

		



		

		Bãi rác đô thị Gia Nghĩa

		Đắk Nông

		2006-2010

		50ha

		50

		



		6

		Văn hoá thông tin

		

		

		

		

		



		

		Đề án phát triển văn hoá thông tin

		Các tỉnh

		2006-2010

		

		1400

		



		

		Đề án phát thanh

		Các tỉnh

		2006-2008

		

		190

		



		

		Trung tâm phát thanh truyền hình

		Đắk Nông

		2006-2007

		

		18

		



		

		Y tế - xã hội TDTT

		

		

		

		

		



		

		Bệnh viện đa khoa khu vực

		§¾k L¾k

		2006-2010

		500 giường

		160

		



		

		Sân vận động tỉnh

		Đắk Nông

		2006-2010

		25000 chỗ

		60

		



		

		Khu liên hợp TT quốc gia

		Lâm Đồng

		2006-2010

		

		700

		



		

		Bệnh viện đa khoa tỉnh

		Đắk Nông

		2005-2010

		500 giường

		100

		



		

		Nhà thi đấu TDTT

		Gia Lai

		2006-2010

		3000 chỗ

		20

		



		III

		Giáo dục đào tạo

		

		

		

		

		



		1

		Đại học và cao đẳng

		

		

		

		

		



		

		Đại học Tây nguyên

		§¾k L¾k

		2001-2010

		7500 hs

		307

		



		

		Trường cao đẳng VHNT tỉnh

		§¾k L¾k

		2006-2010

		

		79

		



		

		Trường cao đẳng sư phạm tỉnh

		Đắk Nông

		2007-2010

		

		54

		



		2

		Trường chuyên nghiệp

		

		

		

		

		



		

		Trường KT công nghệ, dạy nghề

		Đắk Nông

		2006-2010

		

		37

		



		3

		Các trường tiểu học, trung học

		5 tỉnh

		

		

		

		



		4

		Kiên cố hoá trường học

		5 tỉnh

		2003-2006

		

		

		



		IV

		Du lịch, dịch vụ

		

		

		

		

		



		

		Cửa khẩu Đức Cơ, Bờ Y, Đắk Bờ

		

		2001-2008

		

		

		



		

		Hạ tầng du lịch Tuyền Lâm

		Lâm Đồng

		2001-2010

		

		450

		



		

		Du lịch thác Gờ - thác Cầm

		Đắk Nông

		2006-2007

		300 ha

		58

		



		

		Du lịch hồ Ea SNÔ

		Đắk Nông

		2007-2008

		150 ha

		50

		



		

		Du lịch sinh thái Ban Mê

		§¾k L¾k

		2009-2010

		40 ha

		30

		



		

		Các khu du lịch khác

		5 tỉnh

		2001-2010

		

		

		



		

		An ninh quốc phòng

		

		

		

		

		



		

		Hạ tầng các đồn biên phòng

		

		2001-2010

		

		

		



		V

		Ngành khác

		

		

		

		

		



		1

		Quản lý nhà nước

		

		2006-2010

		

		

		



		2

		Hạ tầng huyện mới chia tách

		

		

		

		

		



		3

		Khoa học công nghệ

		

		

		

		

		





Kết luận và kiến nghị



I. Kết luận


1- Trên cơ sở điều tra, khảo sát, tổng quan, phân tích đánh giá về thực trạng phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên thời kỳ 1996-2005, chỉ ra những vấn đề cấp bách đặt ra đối với phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên, đồng thời nghiên cứu đề xuất một số giải pháp tổng thể nhằm trư​ớc hết là khai thác tốt nhất các tiềm năng, lợi thế của vùng nhằm tăng trư​ởng kinh tế nhanh, hiệu quả cao và bền vững.


2- Đề tài đã phân tích và xác định được một số vấn đề cấp bách đặt ra đối với vùng Tây Nguyên để phát triển bền vững.  Đó là:

1. Vấn đề dân số, dân tộc và các vấn đề xã hội


2. Sử dụng đất và quan hệ đất đai


3. Thiếu nước để phát triển sản xuất

4. Rừng ở Tây Nguyên đang bị suy giảm về diện tích và trữ lượng. 


5. Phát triển kinh tế xã hội


6. Chất lượng môi trường

3- Đề tài đã đề xuất các nhóm giải pháp tổng thể phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ vùng Tây Nguyên trong 10 - 15 năm tới. Các nhóm giải pháp đó là:


1. Nhóm giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế.  


+ Trong nông nghiệp thời gian tới chỉ nên lựa chọn một số ngành hàng lớn có lợi thế phát triển, trên cơ sở hình thành các vùng nguyên liệu bảo đảm cho công nghiệp chế biến như sản xuất ngô, chè, cà phê, cao su, dâu tằm, điều.... 


+ Ngoài việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp thủy điện và công nghiệp khai khoáng. Các giải pháp về phát triển vùng nguyên liệu bảo đảm cho công nghiệp chế biến nhất là công nghiệp chế biến nông lâm sản


+ Giải pháp về phát triển lâm nghiệp, đưa nghề rừng trở thành ngành kinh doanh có hiệu qủa, giải quyết việc làm và tăng thu nhập, nhất là đồng bào các dân tộc. Đề cao vai trò của quản lý cộng đồng trong việc bảo vệ và tái sinh rừng tự nhiên.  


+ Giải pháp về phát triển ngành dịch vụ, du lịch...


2. Giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng của vùng


3. Tổ chức lãnh thổ kinh tế xã hội vùng.


Tổ chức sản xuất theo lãnh thổ trên cơ sở phát huy vai trò trung tâm hành chính, kinh tế, văn hoá của các thành phố Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Pleiku và thị xã Kon Tum, một số thị xã, thị trấn khác. 

Hình thành các hành lang kinh tế theo hướng Đông - Tây, Bắc- Nam gắn với xây dựng các trung tâm thương mại tập trung ở các thành phố, thị xã tạo mối giao lưu hàng hoá với các vùng khác và với các nước Lào, Cămpuchia, Thái Lan qua các khu kinh tế cửa khẩu Đức Cơ (Gia Lai); Bờ Y (Kon Tum) và Đắc Bờ (Đắk Lắk). 


4. Chính sách và giải pháp phát phát triển nguồn nhân lực 


5. Chính sách và giải pháp phát triển khoa học và công nghệ và bảo vệ môi trường


6. Củng cố hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ quốc phòng an ninh.


7. Chính sách và giải pháp về tài chính và đầu tư


Huy động nhiều nguồn vốn để trong 10 năm tới có được tổng vốn đầu tư gấp 3,5 lần so với thời kỳ 1996-2000; trong đó có khoảng 33-35% là nguồn vốn ngân sách nhà nước. Trong tổng vốn đầu tư xã hội giành khoảng 30% cho khu vực sản xuất, 60% cho kết cấu hạ tầng và khoảng 10% cho phát triển nguồn nhân lực.


Chính sách tài chính phải nhằm vào việc đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đi đôi với phát triển các thành phần kinh tế khác, nhất là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thực sự coi khu vực kinh tế ngoài nhà nước là động lực quan trọng trong quá trình tạo việc làm, nâng cao đời sống của xã hội của vùng

8. Tăng cường sự phối hợp, hợp tác liên vùng


9. Giải pháp về quy hoạch và tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch


10. Kiến nghị bổ sung một số chính sách phát triển trên một số lĩnh vực.



II. Kiến nghị những việc cần làm ngay


1. Đối với Tây Nguyên, hạn hán và mất rừng, cháy rừng luôn luôn là vấn đề chi phối đến sự phát triển kinh tế- xã hội- môi trường của toàn vùng. Năm nào các tỉnh cũng xảy ra tình trạng khô hạn, cháy rừng và khai thác rừng cũng xảy ra trên diện rộng; ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của hàng triệu người, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Vì vậy phát triển đồng bộ hệ thống thủy lợi, đẩy nhanh việc giao đất, giao rừng phải là vấn đề then chốt, chủ yếu nhất hiện nay; chỉ có giải quyết được thủy lợi, rừng có chủ mới góp phần phát triển nông lâm nghiệp một cách bền vững. Do đó, trong các kế hoạch phát triển cần ưu tiên đầu tư tập trung cho xây dựng các công trình thủy lợi theo quy hoạch thủy lợi đã được duyệt, đẩy nhanh tiến độ giao đất giao rừng lâu dài và nâng định mức khoán bảo vệ và tu bổ rừng cao gấp đôi so với hiện nay là những công việc cần được triển khai ngay cả trước mắt cũng như lâu dài ở Tây Nguyên.


2. Chính phủ cần phân cấp mạnh mẽ việc quản lý các chương trình mục tiêu cho địa phương; giao cho UBND tỉnh quyền hạn và trách nhiệm lớn hơn trong việc quản lý và điều phối nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế- xã hội vùng dân tộc thiểu số sát đúng với yêu cầu thực tế. Chỉ có phân cấp mạnh mẽ hơn mới thực sự thúc đẩy sự năng động sáng tạo từ cơ sở, mới tập trung được các nguồn lực và mới nâng cao được chất lượng, hiệu quả của các dự án trong chương trình mục tiêu của Chính phủ.


3. Xây dựng chương trình phát triển và đầu tư  để thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về Tây Nguyên trong thời kỳ 2006-2010. Đặc biệt chú ý đến xây dựng chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tây Nguyên.


4. Cả n​ước vì Tây Nguyên, Tây Nguyên vì cả nư​ớc đang đ​ược triển khai tích cực d​ưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng, Chính phủ, Nhà  nư​ớc. 


Đề nghị UBỘ Khoa học và Công nghệ cần tiếp tục chỉ đạo tập trung xây dựng một ch​ương trình nghiên cứu dài hạn trọng điểm của Nhà n​ước về hệ thống những giải pháp căn bản, toàn diện và lâu dài cho  phát triển bền vững vùng Tây NguyênU, bởi lẽ tự nhiên- kinh tế- xã hội-môi trường gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh là thể thống nhất hữu cơ, không thể tách rời.


5. Những kết quả nghiên cứu trên sẽ là cơ sở luận cứ khoa học và thực tiễn góp phần trực tiếp vào phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi tr​ường vùng Tây Nguyên trong tình hình mới./.
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hiéu duogc tam tu, nguyén vong cua tiing d6i tugng, con mang tinh hinh thic"'. Mot
s0 noi chua nghiộn citu kĐ noi dung sét vội timg doi tuong dộ nang cao nhan thic vé
aAm muu cta bon phan dong; vé dai doan két dan toc; vé chu truong, chinh sach cta
Déang va Nha nudc...nén van con mot bd phan quan ching dong bao dan toc it nguoi
cdon mo ho, dao dong hoac bi kich dong vé tam 1y dan toc, vé nhitng bic xidc trong
san xudt va doi song nén da nghe theo, lam theo cac luan diéu tuyén truyén ctia bon
phan dong. Mot so ¢6 tu twdng ly khai, bai Kinh, tham gia vao t6 chdc phan dong
FULRO. Chua gido duc t6t dong bao noi khac dén, nhat 1a doi véi nguodi Kinh vé
chinh sdch dan toc, vé phong tuc va tp quan ctia dong bao dé cé su tuong trg gidp
dd cung phét trién.

- Trong qud trinh khai thac tiém nang dé phat trién kinh té€- xa hoi & ving,
chua chd y ding mitc dén truyén théng, lich sir, phong tuc tap quan van héa; chua
du bdo duoc nhitng tac dong xa hoi cua chinh sach phan bé dan cu gan véi van dé
quy hoach sir dung dét, nudc, ring & nhiing noi ¢6 dong dong bao dan toc sinh song
lau doi.

- Viéc t6 chuc thuc hién cac cht truong chinh sdch vé kinh té- xa hoi trong
vling dong bao dan toc thi€u dong bo, gidi quyét nhitng van dé biic xic con cham.
Trong chi dao quan ly va diéu hanh van con mot s6 van dé chua sat dan, cé nhiing
van dé chu truong chinh sdch chua xudng t6i dan, nhat 1a & cdc viing sau, viing xa.

- Pau tu cua Nha nuée chua dong bo, chua dap ting dugc nhu cau san xuit va
doi song trén dia ban. Thuc hién chinh sach ton gido, nhit 1a doi v6i dao Tin Lanh
vira buong 10ng, vira ling ting. Chua xay dung dugc doi ngii can bo dan toc dé dé
dap ung véi yéu cdu trén cac linh vuc va & dia ban.

Nhiing van dé cap bach trén dat ra 1a trong thoi gian t6i d€ phat trién ving
can c6 nhing giai phdp téng thé trong phét trién kinh t€ viing gin véi giai quyét céc
van dé xa hoi, gitt viing an ninh, quoc phong va bao vé moi trudng.

3.1.2. Vidn dé di ddn

Tir sau giai phong 1975 dén nay, dan di cu dén Tay Nguyén ude tinh khoang
1,5 triéu ngudi, trong d6 di dan ¢6 t6 chitc khoang 80 van ngudi (chi yéu thoi ky
1976-1990). Bén canh nhitng tac dong tich cuc cua dan di cu véi Tay Nguyén con cé
tdc dong tiéu cuc ma ro nhit 1a da tao ra nhu cau mua dat & va dat san xuat tang rat
nhanh trong khi déng bao cic dan toc tai chd do trinh do canh tic thap kém, doi
song kho khan, ham 1oi truéc mat nén phai ban dat cho déng bao di cu tu do tir noi
khac dén va chuyén vao vung sau hon dé€ ti€p tuc pha rimg lam nuong rdy, sau dé

"'Trich dé dan xdy dung NQ 10/NQITW ngay 18 thdng I nam 2002

104



nhiéu nguoi lai ti€p tuc ban dat, pha ring. C moi ho di dan dén Tay Nguyén it nhat
12 ph4 tir 2-3 ha rimg dé sinh s6ng.

Qua hon 10 nam 1991-2004 tang co hoc do su chuyén dan cua céc viang dén
Tay Nguyén dé xay dung cdc ving kinh t€ mdi 1én khoang 70 van ngudi. Mt khéc,
di dan tu do chua duoc kiém sodt chat ché tir nhiéu nam nay luon gay khong it kho
khin cho phat trién kinh té- xa hoi & Tay Nguyén. Néu thoi ky 1985-1995 c6 trén 4
van dan di cu tu do dén Tay Nguyén, thoi ky 1991-1995 1a 39,7 van nguoi va thoi ky
1996-2003 khoang trén 20,3 van nguoi. Viéc thu hit dugc dong dao dong bao tir noi
khac dén sinh s6ng va lap nghiép, gép phan quan trong tao chuyén bién 16n ca vé
kinh t€ va xa hoi cho ving Tay Nguyén. Bén canh d6 ciing dit ra nhiéu van dé bic
xtic, ndi lén 12 tinh trang mua ban (quyén sir dung) dat san xuat va dat & clia dong
bao cdc dan toc thiéu so, ddy déng bao vao céc viing sau hon ph4 rimg lam nuong
ray, cudc song khoé khin va khong on dinh, tao ra khoang cach giau ngheo 16n giita
dong bao Kinh va dong bao Thuong. Viéc quy hoach b6 tri dan cu cho nhitng khu
vuc ¢6 dong bao tr noi khac dén lap nghiép cling chua duoc quan tam ding muc.
Mot khi su deé ning cua dp luc dan s6 thi su suy giam vé tai nguyén rimg, tai nguyén
dat, tai nguyén nudc ngay cang can kiét va day ciing la bic xuc dat ra.

Do dan s6 tang nhanh da lam cho su thu hep vé dién tich canh tic, nang suét
va san luong trén mot don vi dién tich Ida nuong bi suy giam dan dén tinh trang déi
ngheo 1a mot hé qua tat yéu. & Tay Nguyén theo s6 liéu diéu tra chi ¢6 nguoi Edé va
nguoi Mnong 1a ¢6 truyén théng canh tic rudng nudc. Pai bd phan con lai 1a canh
tdc nuong riy. Chu trinh luan chuyén dat canh tac truéc day kéo dai tir 20-25 nam.
Ngay nay, do di dan qué 16n va 6 at da 1am cho thoi gian huu canh bi rit ngan di chi
con khoang 3-5 nam do thi€u dat san xuét. Vi vay, nang suit lda nuong bi tut xuéng
tir 2,4-2,5 tdn/ha & Tay Nguyén trudc nam 1945 con khoang 1,5 tdn/ha nam 2003.
Tinh ra dé dat san luong luong thuc duy tri cho su séng (cho ca viéc duy tri san
luong cii va do dién tich canh tac giam di) déng bao budc phai phét dot rimg dé c6
thé s dung mot dién tich gieo trong gdp trén 10 14n so v6i truée. Nhu vay, do di dan
6 at dan dén sic ép vé kinh t&€ (ma cha yéu 1a luong thuc) ciing dan dén su suy giam
tai nguyén thién nhién, nhat la rimg va dat.

3.2. Str dung dat va quan hé dat dai

Quan hé dat dai trén dia ban Tay Nguyén hién nay khong chi thuan tuy la
quan hé s& hitu va str dung tu liéu ma con 1a van dé quan trong va nhay cam trong
quan hé toc nguoi trén dia ban. Néu khong giai quyét tot van dé nay thi khong chi
xay ra cdc quan hé khong tot vé kinh t&€, ma van dé quan trong hon 1a quan hé xa
hoi, dén doan két dan toc, dén chién lugc phat trién qudc gia trén dia ban.
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Cac chinh sach kinh t€ va Luat Dat dai cling nhu su gia tang cua nguoi Kinh
va cac thanh phan toc ngudi thiéu s6 khac trén dia ban Tay Nguyén da lam cho bo
mat kinh t€ - xa hoi Tay Nguyộn cÂ6 nhiộu biộn dội. Vội thanh phan tdoc ngudi va
chinh sach kinh t&€ ctia nha nuéc trong nhitng nam qua, kinh t& ving theo huéng
chuyén manh sang nén kinh t€ hang hod v6i quy mo va t6c do trén dia ban Tay
Nguyén ti€p tuc dugc md rong. San pham luong thuc thuc pham va xuat khau, co s&
ha ting ngay mot phat trién gép phin quan trong vao nang cao doi séng cuia déng
bao céac toc ngudi trén dia ban... Tuy nhién bén canh d6 cling nay sinh nhitng hiéu
qua tiéu cuc trong quan hé ctia cac thanh phan kinh t€ va cu dan trén dia ban Tay
Nguyén. D6 1a hién trang ring ti€p tuc bi tan pha, moi truong va diéu kién séng bi
suy thodi nang né, nan 14n chi€ém va mua ban dét dai ngay cang gia tiang, tranh chap
dat dai ngdy mot nhiéu va pho bién.

Trudc giai phong Tay Nguyén dat rong nguoi thua, tranh chip dat dai 6 Tay
Nguyộn tuy ¢4 xdy ra nhung han hitu va gan vội van dộ chinh tri, chi it gdn vội van
dộ kinh t€. Trong thoi ky bao cap (1975 dộn 1985) tranh chap dột dai bat dau nay
sinh & Tay Nguyén nhung pham vi va mtc do nho va thuong dién giita cdc lang toc
ngudi tai chd véi cdc Nong trudng quoc doanh. Nguyén nhan khong hén 12 thi€u dat
ma do mau thuin gifta s& hitu toan dan vdi s& hitu tap thé vé dat dai. Sang thoi ky
dội mội ¢6 nhiộu nguyộn nhan, song rd nét nhat 13 do 1an sộng di cu tdi cdc tinh Tay
Nguyộn, do con s6t ca phộ, do mau thuan gitta s& hitu toan dan va sộ hitu cong dong
vé dat dai, do quan 1y va quy hoach nha nuéc vé dit dai con nhi€u van dé chua hop
1y, do y thic chap hanh luat dat dai ctia can bo va ngudi dan chua tot 1am cho tinh
hinh tranh ch4p dat dai trén dia ban Tay Nguyén ngay mot cang thang.

Quan hé dat dai trong lich st va hién tai & Tay Nguyén 1a mot van dé cot 16i
chi phéi va tic dong khong nhd dé€n moi quan hé tdc nguoi trén dia ban. Trong céac
thanh phan va trong cdc m6i quan hé tranh chap dat dai cua cac thanh phan trén déu
c6 mat cua thanh vién hoac cua cac toc nguoi. Nhung & ddy moi quan hé toc nguoi
khong phai 1a chinh ma la cta cac thanh phan kinh t&€ v6i c4 nhan hoac nhém thanh
vién clia céc toc nguoi thiéu so trén dia ban.

St dung ddt, giao ddt sdn xudt va ddt ¢ cho dong bao cdc dan toc thiéu so
tai cho o Tdy Nguyộn. Mac du Thu tuộng Chinh phu di cÂ6 Quyột dinh s6
132/2002/QD-Ttg ngay 8/10/2002 vé viéc giao dat san xudt va dat & cho dong bao
cac dan toc thiéu so tai chd & Tay Nguyén, nhung trong qud trinh trién khai thuc
hién, ching toi thdy van con nhiing diéu bat hop 1y sau:

- Viéc quy dinh miic giao t6i thiéu dat san xuat nong nghiép cho 1 ho 12 0,5
ha, dat ruong nuéc 1 vu hoac dat ruong lda nuéc 2 vu 0,3 ha thi thuc t€ dong bao
cling s€ khong du an, dan van bi d6i. Vi ngoai s6 dat trén thi dong bao khong c6 gi
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thu nhap thém nén lai vao pha rimg lam riy hoac déi qua lai ban dat va dan téi lai
khong c6 dat san xuéit va dat 6.

- Vé mit tu tudng va tam ly: Mot cau hoi 16n dit ra 12 tai sao dan toc thiéu s
song tai cho chi ¢6 khoang trén 1 triéu ngudi lai thi€u dat san xudt va dat & (dac biét
la dat san xuat) trén mot dién tich trén 54 ngan km? cta ca vang Tay Nguyén? ma
thuc ra 12 ngudi dan toc thiéu s6 tai chdé da timg 1a ngudi chu dat, chi rimg tir bao
doi nay. Trong khi d6 c6 mot s6 nguoi tir xa dén vung dat nay lap nghiép méi trong
vong 5-10 nam tr& lai day lai tré thanh nguoi chu dat dai thuc su. Dan dén xay dung
kinh t&€ méi thi giau con dan toc thi€u s6 tai chd thi ngay cang ngheo va cang Iui sau
vao ring nui.

Theo thong ké chua day du cta 5 tinh Tay Nguyén nam cu6i nam 2003 va
ddu nam 2004, doi tugng can giai quyét dat dé san xuat va dat & theo Quyét dinh
132-Ttg 12 96.865 ho, vé6i s6 dat can gidi quyét 1a 56.829 ha, téng kinh phi trén 327
ty déng. Trong do, & tinh Kon Tum c6 téng s6 ho chua du dat san xuat va chua cé
dat & 19.145 ho vội quy dat can giai quyột 9196 ha, tinh Gia Lai ¢6 22.100 ho thiộu
dat v6i 16.392 ha, tinh Dak Lak va Dak Nong ¢6 s6 ho chua du dat san xuột, chua
c6 dat san xuat va chua c6 dat & 1a 38527 ho vội quy dat can giai quyột 1a 13594 ha;
tinh Lam Dộng cin khai hoang 17.647 ha dat dộ bo tri cho 16.865 ho dang thi€u dat
san xudt va dat 6.

3.3. Thiéu nué6c dé phat trién san xuat va phuc vu doi song dan sinh

Trong nhitng nam qua & Tay Nguyén, c6 su bién dong moi truong nuéc manh
mé, gy suy thodi moi trudng trén toan ving Tay Nguyén. Dién hinh 1a su tan pha,
khai thac bira bdi tai nguyén rimg, khoang san dan dén bién dong 16n vé tai nguyén
nude. Viéc khai thac nuéc ngdm phuc vu tudi tiéu cay cong nghiép (ca phé, cao
su...) gay hau qua lam tut muc nudc ngdm. Ngoai ra, nhitng yé€u t6 6 nhiém phat
sinh trong su phat trién manh mé cua do thi va khu cong nghiép gay 6 nhiém ngudn
nudc, suy giam ngudn nudc ngam va nudc mat, lam suy giam chat lugng moi truong
song.

Cung v6i dién tich rimg giam, tai nguyén nudc mat va nudc ngdm vao mua
kho giam ca vé so lugng va chat luong, quy mo han han, mitc do thiét hai do han
han ctia ving Tay Nguyén trong nhitng nam qua ngay cang tang.

Luu luong dong chay cua cac hé thong song suo6i ving Tay Nguyén vao mua
kho dau nhiing nam 2000 giam r6 rét so véi luu luong dong chay vao nam 1990.
Muc nude ngam cua cac giéng dao, giéng khoan dau nhitng nam 2000 giam 2- 4 m
so vGi dau nhitng nam 1990, do duc ctia nuGe ¢ nhitng viing khong con rimg so vội
nhiing viing con ring 16n hon tội 3- 4 1an. Nguyộn nhan cta lugng dong chay giam
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va muc nuéc ngdm tut sau vé mua kho 1a do dién tich rimg giam va do dién tich ca
phé mé rong qua 16n nén nhu ciu tudi vé mua kho cao.

Theo s6 liéu clia BO Nong nghiép va Ph4t trién Nong thon miia kho nam 2003
vung Tay Nguyén c6 6.000 ha Ida Dong Xuan bi han, trén 30.000 ha ca phé bi han,
trong d6 rieng Dak Lak 1a 27.650 ha (mat trang gan 2.000 ha). Han hén da dién ra
trén dién rong & tat ca cac tinh trong ving, khong nhitng thi€u nudc tudi cho cay
trong ma thi€u nude an cho hang chuc van dan cu & cac ving cao.

Vu Dong Xuan nam 2002- 2003 theo s6 liéu quan triac khi tugng do dac thuy
van cua dai khi tugng thuy van khu vuc Tay Nguyén, nguon nudc & cac song sudi va
h6 chita xuéng miic thap hon trung binh cta nhiéu nam tir 15- 25%, mot s6 ving
xudng muc 30- 60%. Song Dak Bla hon 1 tudn muc nude giam 15- 20%, song PoKo
giam 5- 10%, kho han gay git. Téng so thiét hai do han hdn gay ra & Diak Lik gan
300 ty dong, toan viing khoang 400- 450 ty dong.

Tai nguyén nudc cé nhiéu tiém ndng trong phdt trién thity dién, song viéc sit
dung nudc luon phdi chii y dén sir dung tong hop tai nguyén nudc, ddc biét la doi voi
viéc gidi quyét han hdn J trong viing.

Cing vé6i nhiéu dia phuong khac & mién Trung trong cudi nam 2004 va dau
nam 2005, Tay Nguyén ciing phai d6i mat v6i tinh hinh han han va chay rimg. Hau
hét cdc con song & Tay Nguyén déu bi can kiét, h6 dap thuy dién cling dan t6i miic
chét; nha may nudc & Buon Ma Thuot va mot s6 noi khac chi con bom khoang 50-
70% cong suat thiét k€ do nguén nudc qua thap. Nang han da gay thiét hai nghiém
trong dén doi s6ng va san xudt cta nhan dan trong vung. Tinh Dak Nong c¢6 38000
ho, tinh Pak Lak ¢6 51400 ho thi€u nudc tram trong.

San xudt nong, 1am, cong nghiép clia cac dia phuong trong thoi gian nay cling
bi anh hudng nghiém trong. Gia Lai la tinh bi han nang nhat Tay Nguyén (dén ngay
3/3 da ¢6 13000 ha cay trong ctia 14/15 huyén, thi xa, thanh phd cta tinh bi han,
riéng ca phé c6 10500 ha bi han, Ida 1400 ha, ng6 422 ha bi han..., 42 cong trinh
thity lgi dang dan can kiét. Nan chdy ring ciing x4y ra. Chi tinh riéng & tinh Kon
Tum, trong thang 4, thang 5 nam 2005 da bi chdy tGi gan nghin ha riing nguyén liéu
gidy.

Nhiing van dé thi€u nuéc va han han & Tay Nguyén dit ra trong thoi gian t6i
phai c6 nhitng giai phdp hitu hiéu dé bao vé va st dung hop 1y nguén nudc trong
viing; giadi quyét han han bang nhitng bién phép cong trinh va phi cong trinh.

3.4. Rirng 6 Tay Nguyén dang bi suy giam vé dién tich va trir luong

Tay Nguyén la ving c6 dién tich rirng 16n nhat nudc ta, 16n vé dién tich, trit
luong, da dang sinh hoc nhung trong nhitng nam qua tai nguyén rung Tay Nguyén
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c6 toc do giam sut nhanh, da gay tac hai nghiém trong dén moi truong sinh thai ctia

viing va cac ving lién quan, 1am giam ddng ké tai nguyén sinh hoc quy hiém. Chi
tinh riéng tir thoi ky 1978-2002 thay 16 diéu d6.

Bang 1. Dién bién dién tich ddt nong nghiép, lam nghiép
vang Tdy Nguyén thoi ky 1978 - 2002.

Don vi: 1.000 ha

Toan quoc Vung Tay Nguyén
Hang muc
1978 2002 |2002/1978| 1978 2002 |2002/1978
bat tu nhién 33.099,1 | 32.924,1 5527,0 | 5.447,5

1. bat nong nghiép | 6.953,8 | 9.345,4 | +2.391,6 346,9 | 1.233,77| +887,0
- Cay hang nam 5.999,1 | 6.129,5| + 1304 295,5 508,0 | +212,5
- Cay lau nam 565,1 | 2.182,0 | +1.6169 50,4 653,0| +602,6
2. bat 1am nghiép | 13.403,3 | 11.575,4 | - 1.827,9 | 3.790,8 | 2.993,3 - 798,5
- Rung ty nhién 129194 | 9.774,5 | -3.144,9 | 3.787,9 | 2.917,8 - 870,1
- Rumng trong 483,9 | 1.800,5|+1.316,6 3,9 75,4 +71,5

Nguon: Tong cuc Thong ké- Vién Quy hoach thiét ké’ nong nghiép

- Dién tich rimg tuy con lon nhdt so vdi ca nudc, song dang ditng trudc tinh
trang suy giam von rung va tang dién tich ddt trong doi troc

Vé dién tich: Nam 2002 so v6i nam 1978 rimg tu nhién Tay Nguyén giam
870,1 nghin ha, bang 27,7% dién tich rimg tu nhién ctia ca nudc, binh quan trong
thoi ky 1978-2002. Rung tu nhién cua vung Tay Nguyén giam 36.250 ha/nam, trong
khi d6 toan qudc la 131.000 ha/nam; ring trong ving Tay Nguyén chi tang binh
quan 3000 ha/nam, toan qudc rung trong tang binh quan 55000 ha/nam. Nguyén
nhan cua dién tich ring giam la do dién tich dit nong nghiép cua vung tang 887
nghin ha (trong d6 dat cay ngan ngay tang 212,5 nghin ha, cay lau nam tang 602,6
nghin ha). Cay 1au nam chu yéu tang dién tich ca phé, nam 1978 toan ving chi ¢6 4
nghin ha t6i nam 2002 da tang 1én 458 nghin ha.

Vé trit luong rung: nam 1978 dién tich rimg giau Tay Nguyén c6 ty 1€ 1a
25,7%, rung trung binh ty 1é& 32,5%, rimg ngheo 1a 41,8%, s6 liéu ty 1é cac loai ring
tuong duong nam 2004 1a 6,2%- 18,7%- 75,3%. Trit lugng rung Tay Nguyén giam
da anh hudng to 16n dén muc do che phu, dén su suy giam tai nguyén sinh vat, nhat
la nhitng loai dong, thuc vat quy hiém.

Vé da dang sinh hoc: tai nguyén sinh vat cua Tay Nguyén da dang va phong
phd vé s6 luong loai va céc loai thuc, dong vat quy hi€ém. Song do dién tich riing
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giam nhanh, su quan ly nguon tai nguyén chua tét, y thic ctia nhan dan trong viéc
bao vé tai nguyén chua cao nén s6 dong vat, thuc vat quy hi€m giam nhiéu.

Chang han & tinh Pik Lik, cdc khu ring dic dung & Pak Lak hién nay chua
phai 12 ngoi nha an toan cho dong vat rimg sinh ton va phat trién. Cong tic bao t6n
va phat trién hé dong thuc vat & cdc khu rimg diac dung ctia Pak Lak chua tuong
xung véi chiic nang, nhiém vu dat ra, khién tai nguyén riing ngay mot bi xam hai
nghiém trong. Theo s0 liéu thong ké, trong 2 nam 2002-2003 co quan chiic nang ctua
Diak Lak da phdt hién va bat giit trén 2000 dong vat hoang da cac loai véi tong trong
lugng 1a hon 8000 kg. Trong 6 thang dau nam 2004 trén dia ban tinh da c6 tGi 76 vu
san ban, van chuyén, mua bén trai phép dong vat rimg bi phdt hién va tich thu 83
con véi téng trong luong 1a 2290 kg. Cac loai dong vat bi sat hai chti yéu thudc loai
quy hi€ém, nhu bo rimg, bo tot.

Diéng lo ngai 1a thoi gian gin day tinh trang san ban dong vat hoang da tai
cac khu vuc ring dac dung xay ra nghiém trong. Trong 6 thang dau nam 2004, Hat
kiém lam huyén Buon Don da phat hién va bat duoc 8 vu van chuyén dong vat
hoang da trdi phép véi tong s6 hon 186 kg dong vat ring bao gdom cac loai rua, ba
ba, lon rimg, tran, ran...Tuy nhién, theo Hat Kiém 1lam Buon Don thi két qua nay chi
phan 4nh mot phan nho tinh hinh sin bén, van chuyén dong vat rimg hoang da trén
dia ban, bdi hau hét cdc vu vi pham déu duoc ti€n hanh mot cdch kha tinh vi.

Thuc trang trén cho thdy, thi ring & Dak Lak dang bi rinh rap, bla vay tur
bon phia. Van dé trén cho thdy, ngoai viéc quy hoach, ddu tu ding mic dé nghién
ctu bao tén va ph4t trién da dang sinh hoc, can c6 ché tai xir phat ding miic doi véi
cac doi tuong san ban thd rimg, thi cin phai c6 thém nhitng du 4n, chuong trinh hod
tro thiét thuc, 16i kéo dan cu & cac ving dém tham gia tich cuc vao viéc bao vé tai
nguyén rung.

Do dién tich rimg gidm siut dnh hudng to lon dén nguon nudc mdt va nudc
ngdm ciing nhu tai nguyén dét cta Tay Nguyén. Dién tich rimg giam, trit lugng rimg
kém s& anh hudng rat 16n dén viéc lam giam dong chay ctia hé thong song suoi Tay
Nguyén vao mluia mua va vi vay, tan suat 1i quét s€ xay ra nhanh cao hon, lam x6i
mon rua troi dat nghiém trong.
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Bdng 2. Bién dong miic doé xo6i mon binh qudn giai doan 1995 - 2002.

Pon vi: tdn/hal/ndam

Mic do | Mic do Bién
Loai tham phu xot Vmon xol Vmon /(,)ngA Dia diém
nam nam muc do
1995 2002 Xx0i mon
- Rung gia bak Nong,
7,53 9,72 -2,19
bak Lak
- Dat ring tra 6 khai tha bu Co,
Ot g trang co KA TAC ) 080 | 1774 | o285 |
trong ca phé Gia Lai
- Cay tro trén dat do A Khe,
ay trong can trén dat doc 74.10 114.99 225,09 n . e
Gia Lai
- Cav tro 5 ) Chu Prong,
a?/ r\ong can n%an ngay 9.12 8.68 0,44 | .rong
chuyeén trong cay lau nam Gia Lai
- Dt rimg chuyén trong ca phé Krong Pak,
at rimg chuyén trong ca phé 8.17 29.82 21,65 {ongv a
bak Lak
- Dt rig khai pha tro S Thay,
at rimg khai phé trong cao su 9.97 35.80 -25.83 a ay
Kon Tum
- bat rung khai pha dat nuon MabDrak,
(b Ting il pha Gt iong |y 5 67 42,25 2638 | o8
ray trong cay ngan ngay bak Lak

Nguon: Vién Quy hoach va Thiét ké’ Nong nghiép,2003

Ty 1¢& che phu giam tir 61% nam 1990 xudng con 54,95% nam 2004. Dau tu
bao vé khoanh nuoi riing chua thoa dang cong véi su bat cip trong cong tac quan 1y
nén dién tich ring tang thém it, khong bu lai dugc dién tich ring mat di. Trong
khoang thoi gian hon mot thap ky (tir 1985 dén 2000), khoang 80 van hecta ring-
rong gdp gan 5 lan dién tich cua Thanh phé H6 Chi Minh- da bi phat quang do céc
hoat dong md rong san xuat nong nghiép, khai thac gbé phuc vu cho muc dich thuong
mai, do chdy rung va khai thac 1ay cui dun.

Su suy giam cua tai nguyén rimg Tay Nguyén c6 quan hé chat ché véi viéc
md& rong dat san xudt nong nghiép, véi quy mo va téc do tang dan s6 qua nhanh, ca
tang tu nhién va tang co hoc (trong d6 s6 lugng di dan tu do gan 80 van ngudi). Hau
qua x&u nay khong chi xay ra riéng & Tay Nguyén ma con tac dong manh dén ving
lan can va cac nuéc ban xung quanh. Cho nén, viéc khai thac st dung tai nguyén
nay phai hét stc than trong va nhin nhan trong mdi quan hé mat thiét véi cac tai
nguyén khac va cic vung lién quan.
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3.5. Phat trién Kkinh té - xa hoi

3.5.1. Nén kinh té tuy phat trién nhanh nhung khong cdn doi, khong dong
boé va do do khong bén viing.

Dic biét 1a trong san xuét nong nghiép, nhiéu san pham phat trién 6 at (dau
tam, ca phé) khong gin v6i nhu cdu thi trudng, khong coi trong ché bién, hoidc ché
bién khong gin vé6i phat trién ving nguyén liéu dan dén khi thi truong bién dong
gap rat nhiéu kho khan va chinh diéu d6 da c6 tic dong tiéu cuc lau dai dén phat
trién kinh t€- xa hoi 1am nay sinh nhitng mau thuén trong phét trién kinh t€ ving,
néi lén la:

- Mau thuén giita yéu c4u phat trién nhanh, manh nén kinh t€ hang héa véi
nhitng thach thic vé thi trudng ddu ra & trong ving, trong nudc va xuat khau; thu
nhap va mic séng cua cu dan nong thon con thip va c6 chénh 1éch 16n so véi khu
vuc thanh thi cham duogc thu hep.

- Mau thuén gitta yéu ciu nang cao chit lugng va ha gia thanh ctia hang héa
va dich vu du stic d€ chi dong hoi nhap kinh t€ khu vuc va quoc t€ véi su cham tré
trong ting dung thanh tuu cac KHCN, lac hau vé co s& vat chét k§ thuat. Co céu kinh
t€ chuyén dich cham ké ca theo nganh, theo 1anh thé va theo cac thanh phén kinh t€,

- Mau thuin giita yéu cau khai thac va phét huy t6i da tiém nang loi thé cua
viing cho phat trién kinh t€ hang héa véi co ché chinh sach kinh té- xa hoi con chua
déng bo, thiéu kip thoi va chua di manh, su yéu kém vé nang luc van hanh, t6 chiic
thuc hién chinh sach da ban hanh cua céac cap, cac nganh trong ving.

Cédc mau thuin trén quan hé mat thiét v6i nhau va déu 1a nhiing van dé c6
tinh cép thiét, doi hoi phai giai quyét mot cdch déng bo trén co s chuyén déi manh
mé co cdu kinh t€ theo huéng cong nghiép hoa, hién dai hda, dac biét 1a cong nghiép
héa, hién dai h6a nong nghiép, nong thon & vung Tay Nguyén.

3.5.2. Nén kinh té phidt trién khong dong déu, toc do phadt trién nhanh tdp
trung vao cdc khu vuc do thi, viing ven cdc truc giao thong, vang coé diéu kién
thudn loi, con viing sdu, viing xa phdt trién cham

Nhin chung doi s6ng nhan dan tuy cé duoc cai thién nhung chénh léch mic
song gitta cac tang 16p dan cu va gitta cdc khu vuc trong ving rat 16n va tié€p tuc
tang, trong d6 phan ngheo kho (chi yéu la déng bao cdc dan toc thi€u s6). Tinh
trang doi ngheo va su phan tang xa hoi dang dién ra & mic do rat ding quan tam. Su
d6i ngheo & day khong chi 1a van dé luong thuc ma con 1a chat lugng bita an, do
dung sinh hoat, noi cu tri (nha &) va cac phuong tién phong ho khac cliing véi cac
nhu ciu vé€ hudng thu van hod, tinh than. Néu chi don thuan nhin vao thu nhap theo
con s6 thong ké thi chua thé thay hét duoc mot thuc trang va su thach thic khong
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riéng chi doi v6i Tay Nguyén ma con 1a vin dé chién lugce phat trién chung cho ca
nuéc. Tuy chi chi€m 5,6% vé dan s6 clia ca nuc nhung ty 1& ho ngheo theo chuin
quoc gia nam 2003 1a 15%, nam 2004 1a 13,28%, cao hon so v6i cac ving khac va
muc trung binh cua ca nudc (ty 1€ ho ngheéo ca nuée nam 2003 1a 10,31%, nam 2004
la 8,67%). Ciing trong nam 2003 thu nhap binh quan cta 20% s6 ho c6 muc thu
nhap cao nhat so v6i 20% s6 hd ¢6 mic thu nhap thap nhat cach nhau 13 lan, trong
khi mitc chénh léch ctia ca nuGe 1a 8,9 1an va clia Tay Bac 1a 7,1 lan.

Khu vuc ving sau, vung xa c6 t6i trén 80% so tram y t€ xa thi€u phuong tién:
26,7% s6 tram y t€ khong c6 dién; 34,4% s6 tram y t€ khong c6 nude sach; 71,2%
tram y t€ thi€u thuoc; 29,1% tram y t€ thi€u can bo y t&; 72,8% tram y t€ kha nang
dap dng dich vu y t€ thip; 45% co s6 y té khong dam bao cac diéu kién vé sinh va
céac dich vu khdm chira bénh...

Tay Nguyén 1a ving c6 ty 1€ tré em suy dinh dudng cao nhat ca nuéc, khoang
40,9%(ca nuộc 1a 33,8%). Ty 1Âộ trộ em di hoc ding tudi tiộu hoc chi dat 82% (ca
nuée 12 92,6%), trung hoc co s& 1a 42,6% (ca nuée 1a 61,6%), trung hoc phé thong
10,6% (c& nudc 1a 27,35%), cao diang su pham 1,6% (ca nuée 12 8,5%), ty 1& hoc
sinh Iuu ban, bo hoc cao nhat ca nudc.

Theo s6 liéu diéu tra khao sit thuc dia cua dé tai nam 2003 & tinh Kon Tum
c6 khoang 30% s6 ngudi tai mu chit (1308 nguoi dang hoc xoa mu). Chat luogng hoc
tap ctia hoc sinh viing sau, ving xa con nhiéu han ché. Co sd vat chat chua dap tng
dugc yéu cau day va hoc; nam 2003 toan tinh ¢6 15% 16p hoc tam bg, cong tidc pho
cap gido duc tiéu hoc ding do tuoi (11) mai dat y 1¢ 41,4%, ty 1 nay qua thip so véi
chuin (>80%). Nam 2002 chua c6 x3a, phudng, thi trin nao dat chudn gido duc pho
cap tiéu hoc ding do tudi. Con khoang 35% gido vién chua dat chudn dao tao, toan
tinh van thi€u hon 300 gido vién tiéu hoc, hon 60% gi4o vién ti€u hoc thudc dién
dao tao cép toc. Ty 1é Iuu ban, bo hoc & cac truong trung hoc co s& con cao khoang
10-15%...

Phin dau dé giam céc chi s6 d6i ngheo, ti€p can va hudng t6i su phat trién
bén vitng khong phai 1a diéu dé dang va ciing khong thé hoan tat trong mot sém mot
chiéu ma phai c6 thoi gian, day 1a van dé chién lugc, dai lau va bén bi véi nhiing tac
dong twong hd vé nhiéu mit va né ciing chinh 13 van dé néi com bic xidc hién nay
clia vlung.

3.6. Chat luong moéi truong

Moi truong sinh thdi cua ving Tay Nguyén khong chi tic dong anh hudng
dén doi s6ng, san xudt cua hang triéu dan trong ving ma con anh huéng dén doi
song cua hang triộu dan miộn Trung, Nam BÂ va hang triộu dan cdc nuộc ban Lao va
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viing Pong Bac Campuchia dang 1am an sinh séng & viing bién gidi ti€p gidp voi
vung Tay Nguyén.

Nhiéu van dé moi trudong hién nay & ving Tay Nguyén nay sinh trong céc
hoat dong phét trién kinh té€- xa hoi: cdc hoat dong khai thdc, sir dung tai nguyén,
hoat dong do thi hod va cong nghiép hoda... Véi cac diéu kién dac thii cua ving, hién
Tay Nguyén dang d6i mit v6i nhitng van dé moi trudng quan trong, ¢6 y nghia
quyét dinh dén phat trién bén vitng ctia khu vuc nay. D6 1a nguy co suy thodi ctia tai
nguyén ring va dat, suy thodi tai nguyén nudc, cac van dé 6 nhiém do tic dong cua
cong nghiép, nhitng van dé moi truong & do thi va nong thon cta ving. Ngoai cac
van dé vé nguy co suy thodi tai nguyén ring, nudc, dat dai..., cdc van dé moi truong
& do thi va nong thon thdy rod diéu do.

Dién tich méit riing ngay cang tang dan dén chat lugng moi trudng giam, moi
truong sinh thai dién bién theo xu thé ngay cang xdu, x6i mon dét, 1d lut ¢ ha luu,
han héan va tiét chliing cua céc loai sinh vat ngay cang gia tang. Nguon sinh thuy bi
giam do su giam st dién tich va chat luong rung.

Qua trinh do6 thi hod va cong nghiép hoa véi su tap trung cao dan s6 s& xudt
hién cdc ngudn gay 6 nhiém tir cic hoat dong cong nghiép va sinh hoat do thi & cac
khu dan cu, du lich, dich vu, thuong mai s€ ting nhu ciu vé nudc.

Cac khu vuc trong cay chuyén canh véi viéc st dung céc loai hod hoc nhu
phan bén hod hoc, thudc trir sau, thude diét co, kich thich tang trudng,.. ¢6 hau qua
nguoc lai lam chai dat, thoai hod dat, dat mat dan cac dac tinh 1y hoa c6 lgi. Vi vay,
viéc ap dung cac cong nghé vi sinh, cdy mo, xtt Iy phong xa,.. lam tang hiéu qua su
dung dat, khong 1am bién doi bat loi cdc dic tinh cla dat, phdt trién moi trudng
nong nghiép bén viing 1a cong viéc cap bach can tién hanh & ving Tay Nguyén.

Nhiing vén dé cap bach nhu trén dat ra trong thoi gian tGi, Tay Nguyén phai
c6 nhitng giai phap téng thé vé phat trién kinh t€ gin véi giai quyét cic van dé xa
hoi, bao vé moi truong va gilt vitng an ninh quoc phong.

114



PHAN THU HAI
CAC GIAI PHAP TONG THE PHAT TRIEN
KINH TE - XA HOI VA BAO VE MOI TRUONG VUNG TAY
NGUYEN TRONG TINH HINH MOI

CHUONG IV
MOT SO VAN PE LY LUAN CO BAN. BOI CANH VA QUAN PIEM
PHAT TRIEN VUNG TAY NGUYEN

4.1. Mot s6 van dé 1y luan co ban
4.1.1. Quan niém va ban chat cua cac giai phap tong thé

Tl ngit nghia cia cum tir giai phap dugc hiéu 1a hé thong céc cach thic, bién
phap dé giai quyét mot van dé gi d6. Giai phdp tong thé phat trién viing 12 hé thong
céc giai phdp vé phat trién, quan ly viing trong tong thé hé thong giai phdp va chinh
sdch phat trién quoc gia, bao gém céc gidi phdp vé phét trién kinh t&, phat trién xa
hoi, gin giit va bao vé moi truong cung véi hé thong cac giai phdp quan ly va chinh
sdch phat trién viung kh4c.

V6i cdch hiéu do, cac giai phdp tong thé phat trién doi véi ving Tay Nguyén
huéng t6i viéc phat trién phai thoa man yéu ciu vé kha nang khai thac c6 hiéu qua
cac loai tai nguyén va nhu cau thi truong, dam bao lgi ich cua cong dong va dat hiéu
qua kinh t€ xa hoi cao. Ban chat ctia hé thong céc giai phap tong thé phat trién kinh
t€- x4 Ph4t trién hai hod, tuong tac, hd trg cling phat trién dam bao hiéu qua kinh té-
x4 hoi cho tong thé viing. Phét trién nganh nay phai tinh t6i nhitng diéu kién dé phat
trién cdc nganh khac va dam bao cho ban than nganh d6 cuing cdc nganh khéc tén tai
va phat trién; c6 su két hop, quan hé va trao d6i 1an nhau giita ngdnh va linh vuc nay
vdi nganh va linh vuc khac trong mot tong thé.

Cic giai phdp tong thé phat trién phai cu thé héa dugc quan diém va muc tiéu
phat trién cliia ving trong tong thé quéc gia va tinh t6i ca nhitng gii phdp hop téc
lién viing; quan 1y phét trién viing.

4.1.2. Tiép can nghién citu cua dé tai

Tu nhitng van dé phan tich ¢ trén, dé nghién cttu va dé xuat cdc giai phéap
tong thé phat trién kinh t€ xa hoi ving Tay Nguyén, quan diém ti€p can nghién citu
céc giai phap tong thé phat trién ving Tay Nguyén thoi ky t6i 1a:

(1). T chién luge, quy hoach phét trién kinh t€ xa hoi ca nudc xac dinh muc
tiéu phat trién, phuong thic phat trién Tay Nguyén, tir d6 di sau nghién citu cdc gidi
phdp tong thé vé phat trién kinh té- xa hoi va bao vé moi trudng.
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(2). Tix thuc tién sinh dong va xu thé phét trién cia cdc nganh, linh vuc, dia
ban ¢ Tay Nguyén dé nghién ctiu xdc dinh cac van dé cap bach va dé xuat hé thong
céc giai phap tong thé vé phat trién kinh té- xa hoi va bao vé moi trudng.

(3). T nhitng phat hién vé quy luat van dong tu nhién trong nhitng bdi canh
cua cộc hoat dong kinh t€ dộ€ phan dodn nhiing gi cÂ6 thé xay ra rội di dộn xdc dinh
cộc giai phap tong thé vé phat triộn kinh tộ€- xa hoi va bao vé moi trudng nhim phat
trién bén viing Tay Nguyén..

(4). Phat trién ving Tay Nguyén trong thé quan hé, hd trg phat trién lién viing
vGi cdc viing khac cuia quoc gia va tinh téi nhitng rang buoc lién quan clia cic van dé
kinh té- xa hoi- moi trudng- an ninh quéc phong dé huéng t6i phat trién kinh t€ bén
vitng, tir nghién cttu cdc van dé cip bach trong phat trién viing xac dinh cdc giai
phap téng thé vung. Cac giai phdp do s& dugc phan tichd cdc muc sau cua béo cdo
nay.

(5). Phat trién vang phai dac biét thim nhudn Nghi quyét s6 41-NQ/TW clia
Bo Chinh tri vé bao vé moi trudng trong thoi ky ddy manh cong nghiép ho4, hién dai
hod dat nude va Quyét dinh s6 153/2004/QD-TTg cta Thu tuéng Chinh phu vé viéc
ban hanh dinh huéng Chién lugc phat trién bén vitng & Viét Nam.

(6). Phét trién viing phai duoc dat trong tdng thé ctia Tiéu ving Mé Cong m&
rong gan v6i Chién luoc xod déi giam ngheo & khu vuc ASEAN.

4.1.3. Phat trién bén viing déi v6i ving Tay Nguyén
(1). Quan niém

Sau Hoi nghi Thuong dinh trdi dat vé moi trudng 1an ddu tién duge t6 chiic tai
Rio de Janero nam 1992, bao vé moi trudng va phat trién bén vitng da trd thanh muc
tiéu uu tién cua cac quoc gia trén thé gidi. Hang loat cac cong udc, hiép dinh khu
vuc va toan cdu vé bdo vé moi trudng va phat trién bén viig da ra doi va ngay cang
c6 nhiéu quoc gia tham gia phé chuidn va thuc hién cdc cong uSc ndy. Pén nam
2002, sau mot hanh trinh 30 nam, tai Johannesburg, hoi nghi thuong dinh Thé gidi
vé phit trién bén vitng di khang dinh lai cam két vé phat trién bén viing.

Khai niém phét trién bén vitng v6i bon noi dung (xa hoi, kinh t€, moi trudng
va van hod) da canh tinh nhan loai hién nay khong nén gay can trd cho su phat trién
ctia chinh minh ciing nhu cua cdc thé hé tuong lai. Phdt trién bén viing khong bao
gid 12 mot khai niém tuyét doi va luon 1a muc tiéu can phan diu; noi dung cu thé
cla qud trinh tang trudng bén viing khong chi thay ddi theo timg khu vuc trén thé
gidi ma con luodn tién trién cing v6i su phét trién cla tri thic va gid tri dang ton tai
trong cac xa hoi hién nay.
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Phét trién bén viing ciing c6 y nghia rong hon bdo vé moi trudng nghia 1a chi
y t6i lgi ich lau dai."Moi truong'la noi ¢ con nguoi séng va hoat dong con'phat
trién bén vitng"la qu4 trinh van dong clia m6i quan hé gifta con ngudi va moi trudng
theo chiéu huéng lam cho moi trudng ngay cang tot hon va bén viing hon. Vi vay,
moi trudng va phét trién 12 hai mat cta van dé"Phat trién bén viing"tao nén mot thé
thong nhat khong thé tach roi nhau dugc.

Phét trién bén ving 1a su phat trién mang tinh téng hop véi muc tiéu 1o rang
1a vi con nguoi, khong chi 1a su mé rong co hoi lua chon cho thé€ hé hom nay ma con
khong dugc 1am t6n hai dén nhitng co hoi lua chon ctia cic th€ hé mai sau. Su bén
vitng ctia phat trién ving dugc thé hién ca ¢ khia canh kinh t€, xa hoi vd moi trudng.
D6 1a qud trinh gia tang phiic 1gi cho cdc th€ hé con ngudi bang cach gia tang tai
san, bao gom tai san vat chat, tai san tai chinh, tai san con ngudi, tai san moi trudong
(nudc sach, khong khi sach, bai ca, ring cay, dat dai...) va tai san xa hoi (su tin cay
1an nhau, kha nang lién két, su dam bao an ninh cho nguoi va tai san...).

(2). Nguyén tdc co bdn vé phdt trién bén viing

Nguyén tdic thix nhdt. Con nguoi la trung tam ciia phdt trién bén viing".
Nguyén tic qudn triét nhét trong moi giai doan phat trién 1a dap ting ngay cang day
du hon nhu cu vat chat va tinh than ctia moi tang 16p nhan dan, xay dung dat nudc
giau manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh. Dé dat dugc nguyén tic ndy, 10
rang phai dua vao tang trudng kinh t&, song su tang trudéng kinh t€ lai phai dugc dat
trén nén tang sir dung lau dai cdc nguodn tai nguyén, bao ton va cai thién moi trudng,
khong 1am t6n hai t6i kha nang ddp tng nhu ciu cua céc thé hé twong lai. Bén canh
do, phai coi ph4t trién kinh t& 12 nhiém vu trung tam, két hop hai hoa xa hoi, sir dung
hiéu qua tai nguyén va bao vé moi truong lau bén. Dong thoi, can timg budc thuc
hién nguyén tac"Moi mit cung ¢6 loi".

Nguyén tdc thit hai la “Bdo vé va cdi thién moi truong phdi duoc coi la mot
yéu t6" khong thé tach roi cia qud trinh phdt trién”. Muon vay, can xay dung hé
thong phap luat ¢6 hiéu luc vé bdo vé moi truong, chi dong gan két yéu cau cai
thién moi trudng trong mdi qui hoach, k& hoach, chuwong trinh va du 4n phét trién
kinh t€-xa hoi; coi yéu cau vé moi truong 1a mot tiéu chi quan trong danh gia danh
gid céac giai phdp phét trién. Mat khéc, can tich cuc va chli dong ngéan chin, phong
nglta nhitng tac dong xau doi v6i moi truong do hoat dong cua con nguodi gay ra va
ap dung nguyén tac"Ngudi gay thiét hai d6i véi tai nguyén va moi trudng thi phai
boi hoan".

Nguyén tdc thit ba. Phdt trién phdi ddm bdo ddp 1ing mot cdch cong bang
nhu cdu ctia thé hé hién tai va khéng gdy trd ngai doi vdi cudc song cua thé hé
tuong lai. Pay duoc coi 1a nguyén tic khong thé thi€u dé dat dugc su phat trién bén
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vitng. Theo 1y giai cua cdc chuyén gia, ndi dung clia nguyén tic nay la tao diéu kién
dé moi ngudi va moi cong dong trong x4 hoi c¢6 co hoi binh dang dé phat trién, duoc
ti€p can véi nhitng nguon luc chung va dugc phan phdi cong bang nhiing 1¢i ich
cong cong, tao ra nhitng nén tang vat chat, tri thitc va van hoa tot dep cho nhiing thé
hé mai sau, st dung tiét kiém nhing tai nguyén khong thé téi tao dugc, giit gin va
cai thién moi trudng, phat trién hé thong san xuat than thién v6i moi trudng, xay
dung mot 161 s6ng lanh manh, hai hoa véi thién nhién.

Nguyén tac thit tu. Khoa hoc va cong nghé la nén tang va dong luc cho cong
nghiép hod, hién dai hod, phdt trién nhanh va bén viing ddt nudc. Vi phuong cham
clia nguyén tac nay 1a cong nghé hién dai va than thién véi moi trudng can duoc uu
tién st dung & nhitng nganh va linh vuc ¢6 tic dung lan truyén manh, c¢6 kha nang
thic ddy phat trién nhiéu nganh va Iinh vuc khac.

Nguyén tdc thit nam. Su né luc cia tdt cd cong dong. Ro rang, dé dat duoc
su phét trién bén vitng, khong thé chi 1a nd luc ctia mot cap, nganh ndo do, ma la su
nghiép clia toan dan, cua cdc bo, nganh, cac cap. Pay ciing 1a mot nguyén tac khong
thé thi€u cling v6i cdc nguyén tic khac lién quan dén viéc md rong quan hé hop tac
quoc t€ va két hop chat ché phat trién kinh t€- x4 hoi, bao vé moi trudng v6i dam
bao qudc phong, an ninh, trat tu an toan xa hoi.

(3). Cdc chi tiéu xdc dinh phdt trién bén viing

Theo Uy ban thé gidi vé moi trudng va phat trién (Brundtland Commision),
thudc do ddnh gid tinh chat bén viing cta phat trién:

-0 goc do kinh té va méi truong, c6 khai niém GDP xanh (green GDP) dua
trén co s thue do kinh t€ truyén thong GDP nhung b6 khuyét thém nhitng khia
canh ma thuéc do GDP di bd qua nhitng tinh trang 6 nhiém va rdc thai chang han,
von la nhitng van dé tac dong truc ti€p dén chat luong cudc song thudng nhat cua
con nguoi. Cic chi tiéu d6 bao gdm cac chi tiéu phan anh mic do hiy hoai moi
truong, su bdo vé moi trudng va su thay déi ciia ngudn von tu nhién... Nhung viéc
ddnh gia trén thuc t€ rat khé khan va doi khi vuéng mac ngay tir trong quan niém.
Chang han, that kh6é xép nhitng chi phi bdo vé moi trudng vao loai tiéu dung trung
gian hay tiéu dung cudi cung.

- Goc do do luong su bén vitng vé mdt xd hoi nhu tinh minh bach, su tin cay,
muc do an toan cua cudc song v.v... van con dang trong qua trinh tim tdi ma chua cé
dugc hé thoéng céc chi tiéu mang tinh chuidn muc va phé cap. Tinh trang thi€u thén
céc thudc do ciing dang gép phan lam tinh bén vitng cho phat trién chua c6 dugc su
quan tam diy du, trong khi cdc muc tiéu ting trudng ngan han van dang 1a méi quan
tam hang dau trong chinh sach phat trién ctia nhiéu quoc gia.
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V6i quan niém vé phat trién bén vitng dua trén cach ti€p can tong thé nhu da
néu & phan trén, tap hop cac chi tiéu phan danh mdc do bén viing gom mot dai rat
rong, bao quat ca chi tiéu tang trudng va phét trién kinh t&, céc chi tieu xa hoi -
chinh tri va céc chi tiéu vé€ moi truong. Tuy nhién viéc lua chon tap hop céc chi tiéu
dé phan tich, con tuy theo yéu ciu va nhitng diéu kién ring buoc khic, ching han
nguon so6 lidu sdn ¢6, kha nang t6 chitc thu thap thong tin, nguộn kinh phi,v.v..

Tap hop ctia mot s6 chi tiéu vé phat trién thé giGi duoc chon lua dé cap dén
trong cudc hoi nghi qudc t€ vdi tiéu dé: “From Concensus to Action: A Seminar on
the International Development Goals - Making cooporation on the goals more
effective” do Ngan hang th€ gidi t6 chic vao thdng Ba nam 2001 tai Washington,
D.C va cta Viét Nam, dé tai k€ thira va bé sung thém mot s6 chi tiéu vé phdt trién
bén vitng viing Tay Nguyén bao gobm 3 nhém co ban:

(1). Nh6ém chi tiéu vé phét trién bén viing kinh t&

(2). Nh6ém chi tiéu vé phét trién bén vitng xa hoi

(3). Nh6ém chi tiéu vé phét trién bén vitng moi trudng

Bdng 3. Tong hop cdc tiéu chi phdt trién bén viing

STT Nhom chi tiéu Cac chi tiéu

1. Mic tang trudng GDP trén dau nguoi(%)
2. Ty trong cac nganh kinh t& trong GDP dac
biét cidc nganh lién quan dén khai thac tai

Phat  trién nguyén.
I |bén ving 3. Ty trong chi phi bao vé moi truong trong
kinh t€ GDP(%)

4. Nguén tai chinh cho phat trién bén viing
5. GDP/nguoi.
6. Co cau kinh t€ nganh (%).

1. Téng dan s6 va toc do tang dan s6 (%o)

2. Ty 1é dan s6 song dudi miic ngheo doi (%).

3. Ty trong chi phi gido duc trong GDP(%).

4. Ty trong chi phi y t& cham séc sic khoe

Phéit trién trong GDP.
II |bén ving 5. Ty 1é nguoi 16n biét chit
xa hoi 6. Tuéi tho trung binh clia ngudi dan.

7. Ty 1é dan s6 do thi

8. Dién tich nha &/dau nguoi.

9. Ty 1é dan cu dugc st dung nude sach.
10. S6 dan di cu (nguoi/nam)
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STT

Nhom chi tiéu

Cac chi tiéu

11. S6 nguoi bi nhiém cac bénh xa hoi.

III

Bén viing
moi truong

II.1. Moi
truong dat

1. Dién tich dat c6 ring che pha

2. Dién tich dat bi ngap tng.

3. Dién tich dat bi ngap nudc va toc do mat dat
ngap nuéc hang nam.

4. Dién tich dt canh tac tic dugc tudi tiéu bang
cong trinh thuy lgi.

5. Dién tich dat da bi thoai hoa

6. Héa chat nong nghiép: Phan bon vo co, hda
chat bao vé thuc vat st dung hang nam
(tan/nam, tan/ha dat canh tac)

I.2. Moi
trudng nuéc

1. Ty 1é dan s6 duoc dung nude sach

2. Ty 1é nudc thai dugc xir 1y

3. Luogng nudc thai do thi va khu cong nghiép
dé vao ngudn nudc mat hang nam.

4. Luong nudc mat st dung hang nam va chat
lugng.

5. Trit luong nuéc ngadm va chat lugng.
.| 1. Chat lugng khong khi.
III.3.  Moi . . x N p s
. 2. Luong chat 6 nhiém xa vao khi quyén hang
trudng 3
nam.
khong khi o
3. Do 0On giao thong.
Luogng chét thai rdn hang nam.
II1.4. Chat | Luong chat thai doc hai.
thai ran Khoi luong va ty 1& chat thai vao khu dan cu.
1. Téng s6 loai.
2. Ty 1é cdc loai bi de doa/téng s6 loai.
_. | 3. Ty 1é céc khu bao ton thién nhién so véi tong
ILs. Moi| . °,
rudne sinh dién tich.
thii 8 d 4. Dién tich rung (D¢ che phu cua ring).
ai a
5. Toc do mat rung.
dang

6. Toc do ring phuc hoi.
7. Tong s6 cac loai sinh vat da dugc kiém ké.
9. S6 loai sinh vat c6 nguy co diét chung.
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STT Nhom chi tiéu

Cac chi tiéu

11.6. Su co
moi truong

L1 lut, nu6c dang.

Han héan

Bao ap thap nhiét déi

Truot, sut, 16, ntt dat.

bong dat

Chay rung

Khai thac khoang san bira bai.

IL.7. Quan
Iy va thé
ché

Ty 1é cdc du 4n moi trudng trong tdng s6 céc du
4n phat trién kinh t€ - xa hoi.

Ty ¢ t4i ché va su dung lai chat thai trong téng
luong chat thai.

Cac hiép dinh va tuyén ngon toan ciu da ky két,
cam két va dua vao thuc hién ¢6 hiéu qua.

Céc van ban phap quy vé bao vé moi truong da
ban hanh.

Tiéu chudn vé moi trudng da ban hanh.

Can bo trong bién ché nha nuéc quan ly moi
truong.

Céc co quan nghién cttu dao tao va dich vu moi
truong da duoc thiét 1ap

Ngan sach nha nudc vé bao vé moi trudng.

Nguon: Xit Iy tong hop cdc tiéu chi phdt trién bén viing (theo Nguyén Pdc Hy) - Dé tai:
Bdnh gid tong hop tai nguyén, diéu kién tw nhién, moi truong, kinh té, xa hoi nham dinh
hudng phdt trién bén vitng khu viee bién gidi phia Tay tir Thanh Hoa dén Kon Tum, 2004

Vung Tay Nguyén khong chi 12 14 chan bao vé bién cuong, giit vitng chi

quyén quoc gia ma con 12 vang c6 nhiéu tiém nang, loi thé dé phat trién kinh té-xa

hoi. Vi vay, moi chi truong chinh sdch cing vé6i nhitng gidi phdp thuc hién dé phat

trién kinh té- x4 hoi va bdo vé moi trudng vung Tay Nguyén c6 anh hudng khong

nho t6i su phét trién bén viing ctia ca nudc.

Trong s6 rat nhiéu chi tieu duge dé cap, c6 nhiéu chi tiéu chua duoc luong
héa hodc chua ¢6 di céan ci dé lugng héa. Tuy nhién, dé dat dugc dich cta su phat
trién bén vitng ving Tay Nguyeén, céc chi tiéu nay cin duoc thu thap, diéu tra, xtr ly
va dé xudt b sung vao nghién citu ving Tay Nguyén trong tinh hinh méi.
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4.2. B6i canh phat trién ciia vang trong tinh hinh méi
4.2.1. Phat trién ciia khoa hoc cong nghé va héi nhdp kinh té quéc té

Cuoc cach mang maoi vé khoa hoc va cong nghé, su hinh thanh nén kinh té’tri
thitc duoc xem la dong luc chii yéu cua su phat trién kinh té'va chuyén dich co cdu
kinh té nganh va lanh tho.

Theo nhitng du bdo clia cdc chuyén gia?, thé ky XXI ¢6 nhitng budc nhay vot
vé khoa hoc k¥ thuat theo xu th€ hoan chinh héa khoa hoc k§y thuat hién dai, dia vi
x4 hoi khoa hoc k¥ thuat ngay cang 16n manh, chuyén huéng tir khoa hoc- k§ thuat-
san xudt sang san xuat- k¥ thuat- khoa hoc... P6 1a mot cudoc cach mang méi ¢6 lién
quan dén phat trién kinh té- x4 hoi clia tirmg qudc gia, timg vung trong méi qudc gia
trong su dung tai nguyén va khai théc, t6 chic 1anh thé.

Cuoc cach mang khoa hoc va cong nghé hién dai véi ndi dung chu yéu la
cach mang trong linh vuc cong nghé thong tin, cong nghé sinh hoc, cong nghé vat
liéu méi, c6 dic trung néi bat 1 su xam nhap nhanh cta tri thifc va cong nghé cao
vao tit ca cac nganh, cac linh vuc kinh t€, va quyét dinh xu huéng hinh thanh co cau
kinh t€ md&i. Nguoi ta goi nén kinh t€ nay bang nhitng khai niém khic nhau nhu nén
kinh t€ k¥ thuat so (digital economy), kinh t€ thong tin (information economy), kinh
t€ mang (network economy), kinh t€ hoc hoi (learning economy), kinh t€ dua vao tri
thuc (knowledge-based economy)...

Vé6i su phat trién biing né clia cidc cong nghé méi gin véi cdc thanh tuu khoa
hoc mdi, dang dién ra qua trinh co cau lai nén kinh t€ thé giéi. Cing vdi nhiéu
nganh cong nghiép méi, nhitng nganh dich vu lién quan dén tri thiic nhu tai chinh,
ngan hang, tu van, thuong mai dién tir, v.v. phat trién vuot troi lam cho khu vuc dich
vu tang rat nhanh. Xu th€ hinh thanh nén cic nganh kinh t&€ cht luc va mii nhon
hoan toan méi dang dan dan tao ra dién mao méi cho nén kinh t€ thé€ giGi hién dai.

Mot thuc t€ rat gan véi nude ta la cac nude trong khu vuc nho ¢6 viée co ciu
lai nén kinh t€ sau cudc khing hoang tai chinh nam 1997, ma cht yéu dua vao déi
moi cong nghé, dua trinh do cong nghé cua nhiéu nganh 1én mot nac thang cao hon,
nén di tao ra siic canh tranh méi hon han truéc day, thich tng duoc vé6i nhitng bién
dong méi gan day cua thi truong thé gidi.

Xu thé toan cau hod va van dé ddat ra

Khuynh huéng toan cdu hod von dugc coi 1a bat dau hinh thanh tir khoang
nhitng nam cudi thé ky XX, nay trd thanh mot trong nhitng xu thé€ 16n cua thoi dai.
Su ra doi va phat trién cta cdch mang khoa hoc cong nghé da mang lai cho con

% Dy bdo thé'ky XXI, Tuyén tap, NXB Thong ké, Ha Noi, 1999
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ngudi trén khiap hanh tinh nhitng co hoi trao ddi, truyén bd thong tin, tri thic, van
hoa vé6i nhau. Pong thoi, su phat trién nhanh nhu vii bdo ciia cich mang khoa hoc k§
thuat va cong nghé da khién cho san xuat va dich vu dugc thic ddy manh mé va
quoc t&€ hod cao do. Su luu chuyén clia ciac dong von, tu do hod thuong mai, tai trg
thuong mai, dau tu c6 phan dai han & nudc ngoai, chuyén giao cong nghé, truyén ba
thong tin, tri thic, k§ nang ciing nhu su hop tdc trong gidi quyét cac van dé mang
tinh toan cau khac... da duoc toan ciu hoa va tré thanh xu thé chung 16n nhat cta
thoi dai.

Cung vdi xu thé toan ciu hod, xu thé khu vuc hoa ngay cang phat trién, nhu
su b sung va dong thoi, cling nhu mot cach ting phé véi xu thé toan cau hod va su
chi ph6i ctia cdc siéu cudng: Chau A véi Hiép hoi cic nuéc Pong Nam A (ASEAN),
Chau My vé6i Khoi mau dich tu do NAFTA, Chau Au véi khéi lién minh (EU) dang
duoc hoan thién va ngay cang bén vitng. Toan ciu hod, khu vuc hod da va dang lam
thu hep khong gian, thoi gian, md ra nhitng thi trudng mdi, cong cu mdi, thé ché,
quy tidc mdi va mang lai nhitng gia tri mGi. Nhu hai mat cia mot dong tién, toan cau
hoa va khu vuc hoa thuong di doi v6i hoi nhap quoc t€ véi cung hudng tac dong, xu
thé€ anh hudng tGi phat trién kinh t€ ctia cac quoc gia trén hanh tinh.

Toan ciu hod mang lai nhitng thach thitc d6i v6i su phat trién bén viing, doi
hoi céc quoc gia phai hoi nhap, hop tdc phat trién vdi nhau trong moi linh vuc, trong
do c6 van dé bao vé moi truong. Daoi v6i cdc nudc dang phat trién, hoi nhap quoc t&€
¢6 thé nhu con dao hai ludi, vira tao nhitng co hoi cộn thiột cho ting trudng kinh té,
nhung c6 thé lai 1a cdi bAy ddy cdc nudc nay roi vao khiing hoang. Trong qua trinh
hoi nhap vao nén kinh t&€ th€ gidi hay khu vuc, cdac nén kinh t€ tham gia phai chap
nhan mot san choi chung, cing nhau chia sé lgi ich, va ciing phai tra gia dé thu
nhitng 1oi ich to 16n hodc céan thiét hon. Toan ciu hod su chuyén dich ctia dong von
mot mit c6 thé gidp cdc nuée dang phét trién dé dang bu dip nhitng thi€u hut nguén
luc ca trong va ngoai nudc, gép phan phat huy t6i da lgi th€ so sanh, 1a dong luc
thiic ddy stic canh tranh, tao co hoi gitip cdc nuc dang phat trién tan dung dugc loi
thé€ cua nudc di sau... Nhung mit khac, toan ciu hod ¢ thé con lam cdc nudc dang
phat trién phu thudc vao bén ngoai, dé ton thuong... néu khong c6 nhitng chinh sach
linh hoat, dugc diéu chinh mot cach hop 1y, hai hoa va kip thoi.

Trén linh vuc moi trudng, xu thé toan cdu hoa da dit ra cho mdi quoc gia
khong thé chi nghi t6i viéc bdo vé moi trudng 1a bao vé phan khung canh ctia riéng
nudc minh ma phai c¢6 nhitng su hop tac, phdi hop cling bao vé moi truong. Su hop
tidc, phoi hop d6 phai trén co s phdp 1y nhat dinh, d6 1a cic di€u udc, cac hiép
dinh...
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Hoi nhap tao cho thi trudng xuét khau hang héa va dich vu cia Tay Nguyén
ngay cang duoc md rong hon vé quy mo, phong phi hon vé ching loai, nhay cam
hon vé gia ca..., nhung dong thoi hang héa dich vu ctia Tay Nguyén ciing phai doi
mit v4i nguy co canh tranh gay gat hon, khoc liét hon trén thi trudng thé gidi.

4.2.2. Xu hudng phat trién hai hoa giita con nguoi va thién nhién. Nhiing
vdn dé vé moi truong

4.1.2.1. Xu hudng phdt trién hai hoa giita con nguoi va thién nhién. Trong thé
ky t6i, c6 thé ké ra day 10 chuyén hudng co ban ctiia xu thé phat trién hai hoa giita
con nguoi va thién nhién nhu sau:

(1) Tir su bung né dan s6 dén su 6n dinh dan s6.

(2) Su chuyén huéng chién luoc phat trién tir nhitng van dé sach lugc sang
chién lugc phu hop.

(3) Chuyén huéng quan 1y kinh t€, tir quan ly don nhat sang quéan 1y da ching

(4) Chuyén huéng sir dung tai nguyeén, tir khai thac tai nguyén moi trudong dé

A

phat trién sang "thu h6i"moi trudng.

(5) Chuyén huéng dong déu y thic con ngudi, tir y thic tong thé bién dan
thanh y thic dong déu cua con nguoi

(6) Chuyén huéng quan niém vé gia tri, tir thuyét vo gid tri thic ddy thanh
thuyét tai ché€ tai nguyén, tai loc moi truong.

(7) Chuyén d6i 1y luan khoa hoc, coi trong viéc phan tich cédc quan hé giita
con ngudi va tu nhién, con nguoi va moi trudng song.

(8) Chuyén déi khoa hoc k¥ thuat, tir k§ thuat sit dung nhiéu lao dong va tai
nguyén lam 6 nhiém moi truong sang dung ky thuat cong nghé cao, khong lam 6
nhiém.

(9) Chuyén huéng 14y du phong lam chinh, tir viéc 14y xt 1y 1am chinh sang
lay phong ngtra 1a chinh.

(10) Chuyộn huộng viộc tham gia bao vé moi trudng, tir chd chi ¢6 chuyộn
gia tham gia sang toan dan cuing tham gia.

4.2.2.2. Nhiing vdn dé vé moi truong toan cdau cdn duoc chii y. Néu nhu siic
ép vé dan s6 d6i vdi su phat trién va chuyén dich co ciu vé co ban c6 thé ludng trudc
va & mot chimg muc nhat dinh c6 thé chu dong trong chinh sdch d6i phé thi van dé
moi truong- sinh thai bi xuong cap lai thuong dem lai nhitng hau hoa khé luong va
kha nang khic phuc khé khan hon rat nhiéu. Nhitng khia canh vé moi trudng sau
day dang tr& thanh nhitng van dé mang tinh thoi su khong thé khong quan tam:
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- Khong khi bi 6 nhiém (hé qua: suy thodi hé dong, thuc vat, anh hudng téi
stic khoe cong dong).

- L6 thling tAng 6 zOn ngay cang rong (bénh ung thu va su huy diét cac ngudn
tai nguyén tu nhién, nhat 1a sinh vat bién)

- Hiéu tng nha kinh va su néng lén cuta trai dat (bang tan, muc nuéc bién
dang cao, lut 16, thay déi khi hau trai dat)

- Su mat di cac ving dam Idy ven bién (moi trudng sinh thai suy giam, bién
lan, lut 101 tang).

- Su mat di ngay cang nhanh cta ring nhiét d6i (tang hiéu tng nha kinh, pha
huy kha nang 1am sach khong khi, huy diét doi song hoang da, thiic ddy qu4 trinh xa
mac hoa, lut 161).

- Mua a-xit (giét chét cay céi va cédc loai sinh vat, huy hoai dat va 6 nhiém
nguon nudc).

- Tinh trang sa mac hoa (tham thuc vat mong di, diat nong nghiép giam,
khong khi néng 1én).

- Thi€u nudc ngot (stic khoé va cudc séng con nguoi giam, nang suat cay
trong giam, chién tranh “nudc” tang l1én).

- Lugng chit thai cong nghiép (cac hoa chat doc hai, phong xa, rac cong
nghiép) va chat thai do thi tang véi do doc hai ngay cang cao, v.v...

- Moi trudng dich bénh, dic biét 1a cdc bénh dich hiém nghéo nhu SARS,
HIV- AIDS... ¢6 xu huộng gia ting manh va rat kho kiộm sodt trong diộu kiộn giao
luu kinh t€, van hộa mộ rong nhanh va quy mo 16n.

Xét dudi goc do phat trién kinh t€, cdc hiém hoa moi trudng do it nhat cling
gay ton hai 16n trén ba binh dién: m¢t la, tang ton that truc ti€p (ndng suit mia
mang, kha nang cung tng cic nguon tai nguyén, chi phi chita bénh, v.v....); hai la,
tang cadc chi phi phong ngtta (phong ngtra 1i lut, han han, ngan chan sa mac ho4,
chong bién 14n, v.v...); ba la, 1am giam cdc ngudn luc danh cho phat trién kinh t€,

Mot chinh sach phéat trién va céc giai phdp phat trién trong tinh hinh mdi
khong thé khong tinh toi yéu t6 nay, nhat 1a khong lam tang thém nhiing chi phi cho
viéc giai quyét van dé moi trudng trong tuong lai va thuc hién duoc su phat trién bén
ving.

Vdn dé vé da dang sinh hoc khu vuc ASEAN. Khu vuc nay cé tai nguyén
thién nhién va moi truong rat doc ddo va da dang. Do che phu ring & ASEAN trén
48%, so vGi muc trung binh thé giGi 1a dudi 30%. Ba trong s6 17 nudc giau da dang
sinh hoc nhat th€ gigi déu nam trong ASEAN la Indonésia, Malaisia, Phillippin. De
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doa 16n d6i v6i da dang sinh hoc ctia khu vuc 1a sy mit mat nhiing noi cu tru, su
khai thdc qua miic, 6 nhiém, viéc du nhap cdc giong loai la, sa mac hod va bién doi
khi hau. Khu vuc nay dang c6 nhitng t6n thuong vé moi trudng. Do ty 1é ngheo déi
cao, phan 16n cu dan song dua chu yéu vao cac nguodn tai nguyén, gid ca va suc mua
thap, nhitng diéu kién thuong mai khong thuan 1¢i...da dan dén viéc khai thiac qua
muc cac nguon tai nguyén. Ty 1& chat pha riing & ASEAN trong nam 1999-2000 uéc
tinh 12 1,04% so vGi mic trung binh thé gidi 1a 0,23%. Viéc suy giam ring, su dé bi
ton thuong do tdc dong ctia bién déi khi hau toan ciu, suy giam tdng 6 zon. Ngoai ra
la cdc nan 6 nhiém khong khi do thi, 6 nhiém cdc nguén nuéc ngot, suy thodi dit va
ton thuong da dang sinh hoc. Nguyén nhan co ban dan dén nhitng de doa 4y ¢6 lién
quan dén su gia tang dan so, cdc van dé phét trién do dan s, ap luc thuong mai, su
bat 6n vé chinh tri, nhitng cong cu khuyén khich thdi qua, dac tinh vé kinh t€, ngheo
doi, nang luc cudng ché luat phap yé€u kém, nhitng tiéu chuin bao vé ngh&o nan va
thi€u nhan thic.

T nhitng van dé d6, ASEAN da, dang va s& can phai thic ddy su cong tic,
diéu phoi céc thoa thuan da phuong vé moi trudng nham khéac phuc nhiing han ché
vé€ moi trudong thong qua céc chuong trinh hop tac cu thé.

La viing c6 tai nguyén da dang sinh hoc phong phd, nhay cam v€ moi truong
nén Tay Nguyén khong thé khong chiu tic dong truc ti€p clia con ngudi trong khai
thac va bao vé tai nguyén rung.

4.2.3. Xu huong vé chinh tri, van héa, xa hoi va tic dong ciia né dén ving
Tdy Nguyén

4.2.3.1. Xu hudng vé chinh tri, vdan héa, xd hoi

Trong nhiing thap ky vira qua, tinh hinh thé gidi, dac biét 1a linh vuc chinh tri
va kinh t€ da c6 nhitng bién d6i hét sitic nhanh chéng va khong thé ludng trudc dugc.
Trat tu cta thé€ gidi hai cuc ciing da chdm dut, thay vao trat tu thé€ giGi méi- thé gidi
da cuc. Cac nha chuyén gia goi 1a hé théng 5 cuc (dai siéu cuong Hop ching quoc
Hoa Ky va 4 siéu cudng 12 Nga, Trung Qudc, Nhat Ban va liéen minh Chau Au) va
moi quan hé 4 canh 3 géc ma trong d6 Hop chung Quéc Hoa Ky ding gita ; cac
phéi déu tranh gianh loi ich va canh tranh quyét liét.

Moi quan hé gitta My, Nhat va Trung Quoc 1a yéu t6 quyét dinh téi hoa binh,
6n dinh trong khu vuc Chau A- Thdi Binh Duong. Quan hé M§y- Nhat chita dung
nhiéu mau thuan trong thuong mai; quan hé Trung- Nhat con nhiéu van dé tuong doi
phiic tap vé mau thuin bién gidi va khong thé phat trién nhanh trong mot giai doan
ngan dugc. Quan hé Trung- Nga ngay cang tot 1én, mat khac hai nudc c6 chung
dudng bién tuong doi dai va déu c6 nhitng quan diém tuong dong vé cdc van dé clia
th€ gidi, c6 kha nang phat trién thuong mai v6i nhau tuong doi 16n.
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Tir nhitng van dé trén cho thay: Tat ca cdc nudc déu tim kiém loi ich theo
diéu kién ctia minh khong ké vé chinh tri, kinh t€ hay khoa hoc vv... Vi du, trong
nhiing nam vira qua, tinh trang tranh gianh 14n nhau dé nam 14y cong nghé méi nhu:
Computer, thong tin dudng dai, ning luong thay thé, vii tru, dai duong, ké ca viéc
tranh gianh thi trudng tiéu thu hang hod vv... giita cdc nude siéu cuong vé kinh t€ véi
nhau dang con nhiéu van dé gay can. Viéc két hop giita canh tranh va hop tac trong
cac khu vuc dé bao vé loi ich ciia nhém nudc va cua mdi quéc gia nhu: EU,
NAFTA, Khu vuc thuong mai tu do Chau Phi, AFTA, Té chic cdc nudc xuat khau
dau m6 OPEC, OECD vv... ciing dang duoc tién hanh khén truong.

Mac du 6 mot s6 khu vuc cua th€ gidi chua c6 hoa binh, chién tranh gianh dat
dat dai, mau thuén sac toc vd mau thudn vé thuong mai, kinh t€ van con ti€p dién.
Song, xu thé hop tac dé phat trién & trong ting khu vuc va giita cdc khu vuc véi nhau
cling nhu hop tac gitta cac nude ¢6 cung mot ché€ do chinh tri v6i nhau va gitra cac
nuéc c6 ch€ do chinh tri khidc nhau van ngay mot phat trién va trd thanh xu thé
chung khién cdc quoc gia khong thé tranh duoc.

4.2.3.2.Vdn dé phat trién kinh té'két hop véi an ninh, quoc phong va ciing cé’
hé thong chinh tri tir co so doi voi Tdy Nguyén

Céc thé luc thu dich s€ van tiép tuc thuc hién am muu dién bién hoa binh, bao
loan lat d6 d6i véi Viet Nam. Ching str dung van dé dan toc, ton gido, dan chi, nhan
quyén dé chong phd ta véi cudng do cao hon, quyét liet hon. Ching s€ ti€p tuc nuoi
dudng va str dung t6 chic phan dong FULRO lam luc luong"xung kich dé thuc hién
muu do cta chiing, tap trung"dot pha''vao Tay Nguyén, dong thoi ¢ su chi dao phoi
hop véi cdc t6 chitc phan dong khac (Kho-me Krom, t6 chitc ngudi Viét luu vong
phan dong, t6 chitc phan dong ngudi Mong & Lao...) va dia ban khic (Tay Bac, Tay
Nam B9, Lao, CPC...)

T6 chitc FULRO & dia ban Tay Nguyén vin con ngdm ngdm hoat dong moéc
ndi, sau vu bao loan vao dau thang 2-2001 dén nay, méac du, ching ta da lién tuc dau
tranh, ngan chidn bang nhi€u bién phdp tir xét x{ truGc phdp luat, dén thuyét phuc,
gido duc, van dong nhitng ngudi vi pham ra d4u thd... nhung t6 chitc phan dong
FULRO dugc su chi dao, ho tro tir bén ngoai van dang con tié€p tuc hoat dong phat
trién luc luong O nhiéu noi trén dia ban Tay Nguyén nhim thuc hién muc tiéu vé
mot “Nha nuéc Dé Ga doc lap, tu tri”.

Mot bo phan nho déng bao dan toc thiéu s6 van con dé bi kich dong, lira mi
nghe theo bon phan dong FULRO. Thuc trang trén day 12 nhan t6 thudng truc_c6 thé
gay mat 6n dinh chinh tri - xa hoi ¢ dia ban Tay Nguyén. Trong qué trinh 1anh dao,
chi dao, néu cht quan va thuc hién khong t6t cidc nhiém vu giita phat trién kinh t€ -
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xa hoi két hgp v6i quoc phong an ninh va xay dung cting ¢6 hé thong chinh tri tit co
s& thi cling ¢6 thé xay ra cdc tinh hudng phiic tap sau day:

Mot la, bon FULRO tiép tuc phét trién t6 chic, 16i kéo quan chiing, bang céc
thii doan kich dong déng bao bi€u tinh gay mat 6n dinh va quoc t€ héa van dé Tay
Nguyén, bén ngoai tao c¢é can thiép chong pha ta.

Hai la, kich dong, Itra mi dong bao ta vugt bién sang Campuchia (CPC) véi
ting nhém nho va khi ¢6 diéu kién thi di v6i s6 lugng 16n. T6 chitc Cao iy Lién Hop
quoc vé ngudi ty nan (UNHCR) c6 co s dé 1ap trai ty nan & CPC, bon phan dong s&
tao ¢ dộ can thiộp. Pua s6 vuot biộn sang cộc nuGc khac dộ dinh cu, dong thoi
tuyén chon dao tao dua vé nuéc dé chong pha ta lau dai.

Ba la, bon phan dong FULRO nhen nhém hinh thanh t6 chic vii trang dé t6
chiic khing bo va két hop t6 chiic bao loan chinh tri v6i hoat dong vii trang.

Va né€u nhu vay thi tinh hinh chinh tri xa hoi trong vung ludén & trong tinh
trang khong 6n dinh, ma da khong 6n dinh thi khong thé phét trién kinh t€- xa hoi
dugc mot cach viing chic dugc. Vi vdy, vdan dé phdt trién kinh té-xa hoi két hop chdt
ché vdi xdy dung tiém luc qudc phong-an ninh, xdy dung va cung co hé thong chinh
tri ti co 50 la vdn dé lon cdan duoc quan tam, dén trude dé cé cdc gidi phdp dong bo
cho su phdt trién bén viing ving nay.

4.2.4. Xu huong phdt trién cua Tiéu viing Mé Cong mé rong

Chau A- Thai Binh Duong dang tién trén con dudng phat trién, budc vao thé
ky XXI mot cach vitng chéc; 1a co s& cho Khéi hop tac kinh t€ clia cdc nuGe trong
khu vuc Chau A- Théai Binh Duong (APEC), Hiép hoi cic nuéc Pong Nam A
(ASEAN), Khoi hop tdc kinh t€ trong khu vuc ti€éu ving luu vuc song Mé Cong
(GMS) vv...

Tru6e boi canh phat trién mdi, Tiéu ving Mé Cong (GMS) md rong s& phai
thuc hién nhiém vu ph6i hop cong tac phat trién luu vuc trén cdc linh vuc sir dung,
quan 1y va bao vé ngudn nudc, tai nguyén c6 lién quan dén van dé nuéc géom thuy
loi, thuy dién, tau thuyén di lai, chong 1i lut, ddnh bat cd, nghi ngoi va du lich...
nham nang cao hiéu qua clung st dung cho cic quoc gia vao muc dich xay dung va
phat trién kinh t&€ xa hoi clia méi nudc thanh vién. Cic nudc ndy, trong d6 c6 Tay
Nguyén dang gap phai nhiing thach thic va nhu cau hop tac 1a nhu ciu tat yéu. Cu
thé cdc van dé nhu sau:

Nhiing xu thé' mang tinh toan cdu va khu vuc dat ra GMS s€ phai hop tac kinh
t€ dé gitip cdc nudc thanh vién d6i pho véi dp luc cua toan cdu hod, véi nhitng tap
quan kinh doanh méi va cudc cach mang cong nghé thong tin. N6 cling can gitp cac
nuéc thanh vién ddy nhanh qué trinh da dang hod, chuyén mon hoa va hién dai hoa,
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trd thanh nhitng nén kinh t€ ¢6 nang suit va mic song cao hon. Hién tuong di dan
nong thon/thanh thi, cing véi mic tang trudng dan s6 cao lién tuc & mot s6 nude va
kha nang luan chuyén ngay cang 16n cta lao dong, dang dat ra nhiing thach thic
méi cho ti€u viing nay. Moi trudng dang bi de doa, dit dai va nhiing tai nguyén
thién nhién khac von la nguon sinh nhai doi véi dai da s6 nguoi dan bi anh hudng.
Dudi day tong quan 5 van dé thach thic mang tAm chién lugc can duoc xem xét dé
dua vao khuon khé chién lugc vé hop tac kinh t€ cta ti€u ving GMS nhu sau:

Hop tic GMS sé tao ra mot moi truong thuan 1gi cho thuong mai, dau tu va
phat trién cta khu vuc tu nhan.

Hop tiac GMS sé ddy nhanh téc do hoi nhdp khu vuc. Toc do hoi nhap khu
vuc s& khong chi phu thuoc vao viéc cac nudc GMS c6 thé thich tng véi AFTA,
APEC, WTO va cédc sang kién tu do hod thuong mai dau tu khiac nhanh dén miic
nao, ma cdn phu thudc vao viéc nhitng nuée nay cé thé thanh 1ap mang co s6 ha ting
xuyén bién gidi va sip x&€p dong luu chuyén ngudi va hang hod qua bién gi6i hop ly
va hiéu qua t6i muc nao. Chuong trinh GMS c6 thé bd sung “nhitng phuong phap
ti€p can trén co sO luat phap” von gan lién v6i nhitng sdng ki€n nay bang céch tap
trung vao cac bién phap thuc t€ & cap dia phuong, bao gom co sé ha ting giao thong
van tai- vién thong va nhiing thoa thuan xuyén bién giéi nham tao di€u kién thuan
loi cho su luu chuyén ngudi va hang hod.

Phat triộn nguộn nhdn luc. Phột triộn kĐ nang va nang cao trinh do cua luc
luong lao dong nội chung 12 muc tiộu vo cling quan trong dộ xo4 giam d6i ngheo va
biộn tiộm ning cua GMS thanh hiộn thuc. Cộc sdng kiộn cua timg nudc sộ 1a phuong
tién chiém wu thé dé dat duoc nhitng muc tiéu nay, thém vao do6 su hop tac kinh t€
trong ti€u vung c6 thé c6 nhitng déng gép quan trong vao cac linh vuc khic. Mang
ludi gido duc bac cao va nhitng co quan nghién citu can dugc cling co dé c6 thé tao
diéu kién thuan loi cho cong tac chuyén giao nghién ctu, cong nghé va bi quyét
gifta cac nu6c GMS va gidp hinh thanh nhitng trung tam chat luong cao. Dé tao diéu
kién cho viéc chia sé ngudn lao dong c6 k¥ nang, can c6 mot hé thong van bang va
chiing chi vé cdc nganh duoc dao tao. Nhitng van dé y t€ chung, nhu dai dich
HIV/AIDS chang han, ciing phai dugc dé cap dén mot cdch ndi bat trong khuon khé
chién luoc phat trién nguén nhan luc.

Bdo vé moi truong va ddm bdo phdt trién cong bang. Dé tiéu ving Mé Cong
phat trién bén ving, can phai du bio mot cidch diy du nhiing hau qua moi trudng va
xa hoi cta cac du an dau tu ca quoc doanh l14n dan doanh, thuc hién cac bién phap
bao vé, dam bao ring su c6 ging cao nhat nhdm giam nhe nhiing hiéu ting khong
mong mudn. Su tang trudng kinh t€ bén vitng vi nguoi nghéo doi hoi phai ¢ mot
chién lugc moi truong bao quat, mot chién luge duoc 16ng ghép hoan toan vao qua
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trinh phét trién va thu hit duoc su tham gia cia moi tAng 16p vao qud trinh ra quyét
dinh. Su tang trudng kinh t€ bén vitng vi ngudi ngheo ciing doi hoi rang 1gi ich cua
nhiing nguoi bi cdc quyét dinh diu tu anh hudng nhiéu nhat phai dugc ton trong day
du, va ring tién dén bu s& van héi nhitng chi phi khong thé tranh khoi.

Huy dong cdc nguodn luc. Tinh trang c¢6 kha nang- hoac thiéu kha nang- tai trg
cho cdc du 4n ¢6 tac dong t6i muc do hop tac kinh t€, dac biét 1a nhitng du an dau tu
co s6 ha ting duoc thiét k& dé lien két tiéu ving (hé thong cdc hanh lang dudng bo
va duong sat Dong-Tay chang han). Phai c6 co ché dé huy dong cac nguén luc. Khu
vuc tu nhan cin tham gia nhiéu hon nita, thuc hién vai trd ciia minh trong cong tac
tai trg va thu hdt nguon tai trg nay.

Tu nhitng van dé néu trén, viéc nghién cttu phdt trién vang hién nay khong
thé "lay vung dé ban vé ving", phai md rong tim nghién ciu, tr géc do tham gia
vao canh tranh thi trudng va van dung 1y luan méi vé phan cong lao dong quoc té,
tang cuong xay dung co s& ha ting va tao moi trudong dau tu t6t cua vung, thu hut tai
nguyén, cong nghé, nhan tai ngoai viing, ngoai nudc, xay dung hé théng van chuyén
kinh t€ két hop trong v6i ngoai nudc, dé xic tién phat trién khu vuc. Nhitng van dé
trén dat ra trong nghién ciu giai phap phat trién ving Tay Nguyén trong thoi ky t6i
phai dic biét chi y dén mot s6 diém sau:

- Ngoai yéu t6 vé khai thdc va sur dung tong hop cdc tdi nguyén thién nhién
theo huéng phat trién bén vitng 1a diéu kién c¢6 anh hudng truc tiép dén phat trién
vung, doi v6i Tay Nguyén "1 trong 4 Tay"ndi riéng rdt can phai chd y dau tu phat
trién cac van dé xa hoi, dai doan két dan toc, cdc yéu td "bén ngoai ving"tac dong
tdi... dé c6 nhitng giai phdp tong thé, dong bo cho phét trién.

- Nhiing giai phap vé co ché€ quan 1y va chinh sich d6i v6i viing rat cdn mot
su cu thé phi hop véi dic diém tu nhién-kinh t€- x4 hoi cuia viing.

- Cac giai phdp duoc goi 1a dong bo phai bao gom cac giai phap phat trién va
chuyén dich co ciu kinh t&, gidi phap vé t6 chic 1anh thd, giai phdp vé cdc linh vuc
xa hoi, giai phap bao vé moi truong, giai phdp gitt gin an ninh, quéc phong cta
vung...

4.2.5. Quan hé hop tdc trong tam gidc phdt trién va hop tdc theo cdc hanh
lang

4.2.5.1. Quan hé hop tdc trong tam gidc phdt trién giia 3 nuéc Viét Nam-
Lao- Cam Pu Chia

Viét Nam-Lao-Campuchia 1a ba nuéc Dong Duong thudc khu vuc Dong-
Nam A, thanh vién kh6i ASEAN ctia ¢6 nhiéu diém tuong dong vé kinh t€&, van hod,
xa hoi, ton gido (Phat gido) v.v. Tir 1au doi ba nuộc di ¢6 quan hộ vé chinh tri, kinh
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t€, van hoa, Viét Nam da ting giip d& Lao giai phong dat nude ra khoi ach thong tri
cta thuc dan, phong kién, gitip Campuchia giai phong dat nude thoat khoi tham hoa
diét chung trong nudc. Viét Nam ciing da va dang gitp d6 Lao va Campuchia ca vé
vién trg va hop tac kinh té.

V6i nhiing truyén thong hitu nghi va nhitng thuan Igi sdn cé dé, trong khuon
khé céc Hiép dinh vé hop tac gita 3 nuéc, du 4n Qui hoach phat trién khu vuc bién
gidi gitta 3 nuc Viet Nam-Lao-Campuchia (goi tat 12 Tam gidc phat trién) da dugc
quy hoach va ky két, dang c6 nhitng tac dong tich cuc t6i giao luu kinh t€ bién gidi
ctia ving Tay Nguyén. Viéc cing co va tang cuong tinh doan két va hop tac gitp do
1an nhau gitta ba nudc trén tinh than anh em lang giéng hitu nghi, 1a nhan t6 rat quan
trong cho su 6n dinh va phat trién & méi nudc trong boi canh tinh hinh hién nay.

Tam gidc phét trién Campuchia-Lao-Viét Nam bao gém lanh thé cua 10 tinh:
Mondolkiri, Stung Treng, Rattanakiri (Campuchia); Attapu, Saravan va Sekong
(Lao); Kon Tum, Gia Lai, bak Lak va bak Nong (Viét Nam). Khu vuc Tam gidc
phat trién nhin chung thap so v6i mic do trung binh méi nudc; dan tri thap, san xuat
nong nghiép con chi€ém mot ty trong cao va khu vuc bién giéi phan 16n van 1a nén
san xudt tu nhién, tu cung tu cip. So vdi cac Tam gidc phat trién khdc, cdc tinh hiu
nhu déu c6 dudng bién gidi chung timg doi mot va da hinh thanh cdc cap clra khau
quan trong, day la mot diéu kién thuéan 1oi cho hop tac phét trién giao Iuu kinh t&€
gifta 3 nudc.

Né€u nhin rong ra va xa hon trong méi quan hé hgp tac "tay tu" giita Viét
Nam - Lao - Cam Pu Chia va Thdi Lan, ching ta thdy tir cic nudc nay xuat hién hai
tam gidc c6 mot ddy chung la Lao va Cam Pu Chia va hai canh la Viét Nam va Thai
Lan. Néu nhu mot canh nao dé (Viét Nam hoac Thai Lan) thu hit dugc hai nura day
thi nudc d6 sé c6 diéu kién thuan loi hon trong hop tdc phét trién vé6i cdc nudc lang
giéng, tham chi ¢6 thé cudn hiit & canh kia cia hai tam giac.

Chinh vi vay, 4 tinh Tay Nguyén trong tam gi4c phat trién nay phai quan tAm
va gia tang hon nita trong hop tac toan dién véi cac tinh & cdc nudc lang giéng va
xem day 12 giai phap quan trong dé phat trién kinh t€ - xa hoi vung, n6 khong chi
tao nén stic manh trong hop tac kinh t€, bao vé moi trudng ma con gép phan vao
viéc gilt gin an ninh khu vuc, nhét 1a & viing bién gidi gitta cac nude nay.

Trong tinh hinh méi, v6i quan diém coi giao luu hgp tac kinh t€ ba nuéc qua
cac ctra khdu 1a mot bo phan quan trong cua kinh t€ d6i ngoai nhim ti€p tuc thuc
hién nhat quan va lau dai cdc chinh sich cia Dang va Nha nudce. Chinh sach vé kinh
t€ m&, tao diéu kién thic ddy tién trinh cong nghiép héa, hién dai héa dit nuéc; tao
ra nhitng diéu kién cho cdc dia phuong tuyén bién gi6i hai nudc phat trién trén co s&
khai thac tiém nang, th€ manh ctia minh. Tao khuon khé phap 1y, chi truong, chinh
sach, chan chinh cong tdc t6 chiic, quan ly cic van dé bién gidi, thic ddy giao luu
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hop tdc kinh t&; tao thuan loi cho Lao ra bién qua cang nudc sau cuia Viét Nam phuc
vu cho xuat khiu hang héa vao thi trudng khu vuc va th€ gidi. Xu huéng hop tic khu
vuc nay s€ dién ra trén nhiéu Iinh vuc, trong d6 tam gidc phat trién 12 ciu néi quan
trong trong quan hé hop téc.

Cdc linh vuc hop tdc chu yéu la:

- Nghién ctu diéu tra co ban, ti€n hanh quy hoach phat trién céc nganh, céc
tinh trong khu vuc bién giGi ba nudc;

- Hop téac trong phét trién hé thong két cau ha ting: két noi mang ludi giao
thong giita céc tinh trong viing, n6i viing véi cdc ving khdc ciia méi nudc; phat trién
thuy dién vira va nho; xay dung hé théng cap dién thong nhat; st dung hiéu qua
nguon nudc. Buu chinh vién thong co ban bao dam thong tin lién lac gitta cac xa
bién giGi v4i trung tam cua timg tinh va giao luu gitra cac tinh trong khu vuc. TruGe
maét can cung cd phdt trién mang thong tin cong cong quoc gia dén timg cap clra
khau, tat ca cac cum xa bién giGi, ddm bdo thong tin thong suot. Chuyén bdo chi,
thu tir, buu kién kip thoi phuc vu phat trién kinh té- xa hoi khu vuc.

- Hop tdc phat trién gido duc phé thong va dao tao lao dong ky thuat. Ngoai
su hop tdc phat trién ctia cdc Bo nganh trung wong vé gido duc dao tao, véi nang luc
cho phép cuia minh, c4c tinh Tay Nguyén c6 thé tao diéu kién gilp d& tinh ban tao ra
nguén nhan luc phuc vu cho su nghiép phét trién kinh t€ xa hoi cua tinh, trudc hét 1a
phuc vu cho cidc du 4n phét trién kinh t&€ x4 hoi, bao dam dugc chuyén giao cong
nghé, dao tao cdn bo quan ly, cong nhan lanh nghé cong tic trong cac co so san xuét
kinh doanh ngay trén dia ban.

- Hop tac san xuat, ché bién va xuat khdu cdc mat hang nong san bang nhiéu
hinh thic nhu lién doanh, thué dit san xuét, hodac hop tac chuyén giao cong nghé...
Cic loai cay trong c6 thé phat trién v6i quy mo thuong mai 1a cao su, diéu, ca phe,
mia vd mot so loai cy ngan ngay khac.

- Hop tac kinh doanh trong nong nghiép, dac biét 1a chian nuoi, nghé rimg,
bao vé moi trudng; phat trién thuong mai, du lich.

- Ngoai céc linh vuc hop tac ké trén, Viét Nam va Lao déu di va dang tich
cuc tham gia cdc hoat dong hop tac vé du lich, phat trién nguén nhan luc, xay dung
Chuong trinh GMS 2020, nghién citu tién kha thi hinh thanh cdc tuyén cdp quang
Thai Lan-Lao-Viét Nam (1,2 va 3), tuyén cap quang Viét Nam- Campuchia, tuyén
cap quang Thai Lan- Campuchia; hgp tac trong cac linh vuc giao thong duong thuy
va duong khong...
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4.2.5.2. Hop tdc phat trién cdc hanh lang gdn véi cdc tuyén truc giao thong

Hanh lang kinh t€ 12 mot tuyén (truc) n6i lién vé mat dia 1y tu nhién céc viing
lanh thé ctia mot hodc nhiéu quoc gia nhim muc dich lién két, hé trg 14n nhau dé
khai thdc ¢6 hiéu qua loi th€ so sanh clia cdc khu vuc dia — kinh t€ ndm trén clng
mot dai theo truc giao thong thuén loi nhat doi vé6i su luu thong hanh hoa va lién két
kinh t€ gitta cdc ving bén trong ciing nhu cdc viing can ké vdi hanh lang nay.

Hanh lang kinh t€ c6 hai chitc nang sau: Chic nang lién két kinh t€ nganh
hoic "cdc m6i quan hé giita cdc don vi kinh t€" dé c¢6 thé 1am cho lgi ich cla ting
truong kinh t€ lan truyén tir nganh nay sang nganh khéc, tir khu vuc nay sang khu
vuc khédc. Chiic nang lién két gifta cdc quoc gia lién ké, giita cac vung trong diém va
cac vung kho khan, giita do thi va nong thon. Hanh lang dam nhiém vai tro trong
viéc kich thich su phdt trién ving va gén két vdi cdc viing phat trién trong diém.

Tay Nguyeén lién ké v6i Lao va Cam Pu Chia & phia Tay va viing Duyén hai
Nam Trung bo & phia Dong; Tay Nguyén c6 quan hé véi cdc 1anh thé lién ké nay
thong qua céc tuyén truc hanh lang duong 19, duong 24, 25, 26, 27, 28.

Viéc phét trién theo hanh lang 12 nhu c4u va tao diéu kién cho quan h¢, hop
tdc va phdt trién gifta TAy Nguyén va céc nudc Lao, Cam Pu Chia;, gitta Tay Nguyén
v6i Duyén hai Nam Trung Bo:

- Khic phuc nhitng han ché trong giao thong, hop tic quoc t&; khai thac
nhitng 1oi th€ cia mdi 1anh thé va khic phuc nhitng han ché, thic ddy nén kinh t&€
cua céc lanh thd, thong qua hop tac phat trién.

- Kich thich san xudt va xuédt khdu san phdm nong lam nghiép cta Tay
Nguyén tir nhiéu dia diém trong noi dia, ca tir mién Trung Viét Nam 14n tir cdc nudc
lang giéng. Qua trinh nay s& kéo theo mot su phét trién nhat dinh cua cidc nganh
cong nghiép ché bién. Hoat dong ch€ bién dugc thuc hién & nhitng noi c6 nguyén
lieu khong nhitng & ven bién Mién Trung ma & ca nhitng noi chiu tic dong anh
huong nhu Tay Nguyén va ca & cac nuéc GMS; kich thich da dang hod hoat dong
san xuat tai Dong Bac Thai Lan.

- Hanh lang kinh t&€ s& khuyén khich su phét trién va da dang hoa cong
nghiép néi chung trong ving trén co s nang cap cang va co so ha tang, két hop véi
cdc yéu t6 khdc nhu nang cao tay nghé lao dong va cai thién moi truong chinh
sach/luat phap vv....

Xu huéng phdt trién theo hanh lang nay dat ra trong phdt trién ving Tay
Nguyén phai chu y t6i cac giai phap hop tac lién ving va coi day la giai phap khong
thé thi€u duoc trong phét trién trién theo xu thé phat trién bén viing.
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4.2.6 Vung Tdy Nguyén trong Chién luoc phdt trién kinh té- xd hoi quoc
gia
4.2.6.1. Chién lugc phdt trién kinh té- xa hoi cd nudc dén nam 2020

Chién luoc phat trién kinh té xd hoi cd nudc dén nam 2020 cé lién quan dén
nhiéu trong xdc dinh cdc gidi phdp tong thé phat trién kinh té xa hoi ving Tady
Nguyén. Van kién Dai hoi IX cta Dang Cong san Viét Nam da chi ra rang dén nam
2020 xay dung'nudc ta co ban thanh mot nuée cong nghiép theo huéng hién dai"cod
luc luong san xuat phét trién vao loai trung binh trong khu vuc, quan hé san xudt-
phan phdi tién bo, nhan dan c¢6 doi song am nod, tu do, hanh phiic; thuc hién cho
dugc muc tiéu dan giau nudc manh, xa hoi cong bang, dan chi, van minh; giit viing
doc 1ap cht quyén quoc gia, dua dit nudc ting budc 1én Chu nghia xa hoi. Trong
chién luoc phat trién du bdo tang trudng kinh t€ ctia Viét Nam thoi ky 2006-2010
dat nhip do tang truéng khoang 7,5-7,8% va thoi ky 2011-2020 1a 8%). Co céu kinh
t€ nganh ca nudc co su chuyén dich theo hudng tang ti trong cong nghiép va dich vu,
dén nam 2010 cong nghiép chiém 41-42%, dich vu chi€m 42-45%, nong, 1am, thuy
san giam xudng con 16-17%. Ti 1&¢ lao dong nong nghiép giam xudng con khoang
50%, Lao dong qua dao tao k¥ thuat, nganh nghé khoang 40%, qui sit dung thoi
gian lao dong dat 80-85%. Hoan thanh phé cap gido duc trung hoc co s& trén ca
nudc, giam ti 1é tré em suy dinh dudng xudng dudi 20%. V6i nhiing muc tiéu chung
ctia cd nudc néu trén, cdc tinh trong vilng Tay Nguyén ciing da dé ra nhitng muc tiéu
phat trién trong 10-15 nam t6i phu hgp vé6i xu thé chung ciia ca nuéc nham rit ngian
su chénh léch trong phat trién kinh t€ va giai quyét cdc van dé xa hoi.

Trong co cdu ldnh thé quoc gia, Tay Nguyén khong nhiing ¢ vi tri quan
trong vé qudc phong, vé moi trudng sinh thdi 12 "mai nha" cia Duyén hai Nam
Trung bo va Bong Nam bo... ma trong 10 nam qua vi tri kinh t& ctia Tay Nguyén doi
v6i nén kinh t€ ca nudc cling ¢6 nhitng dộng gộp dang ké:

Bang 4. Ty trong một so chi tiộu chu yộu cua Tdy Nguyộn so vdi cd nudc

Chi tiéu Pon vi 1990 1995 2000 2004
1. Dan s6 10°nguoi | 2.691,0 | 3.424,0 4.230 4.657
% s0 vOi ca nudc % 4.0 4.7 53 5,6
2. GDP (gia 94) Ty dong 4.223,8 | 6.503,8 11.579 13.180
% s0 v4i ca nudc % 3,17 3,34 4,20 3,90
3. GDP/nguoi (gia hh) 10° déng 467,0 2.285 3.860 5.300
% s0 v4i ca nudc % 73,8 71,9 67,5 70

Nguon:Nién gidm Thong ké cdc ndm. Xt Iy va tinh todn cua dé tai KC.08.23

134




Trong tuong lai, theo két qua nghién ctu clia dé tai KX.02.06 - Phat trién
viing trong qud trinh cong nghiép hda, hién dai héa®, du bdo co cdu lanh thé cua cac
viing tir nay dén 2020 dugc thé hién nhu biéu duéi day:

3 Dé tai cdp Nha nudc. Phdt trién kinh t¢ ving trong qud trinh cong nghiép héa, hién dai
hoa., Chu nhiém dé tai: Nguyén Xudn Thu, nam 2005
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Bdng 5. Co cdu ldanh thé dén 2020 cua cdc viing

bon vi:%
§ i} Du | Du | Thay déico cau
Ca nudc va cac vung Nam | Nam bdo | bao | 2020 so véGi 2004
2004 | 2005 3 Y
2010 | 2020 | (+) tang (-) giam
Ca nudc 100 100 | 100 | 100
1- Trung du mién nui phia Bac 5,7 5,4 4,6 3,1 2,6
+ Vi thé clia viing 5) 5) 5) (5)
2- Déng bang song Hong 23.8 243 | 254 | 264 +2,5
+ Vi thé ctia viing 2) 2) 2) (2)
3- Duyén hai mién Trung 14,2 13,9 | 14,1 15.3 +1,1
+ Vi thé ctia vliing 4) 4) 4) (3)
4- Tay Nguyén 3,7 3.5 2,9 2,0 -1,7
+ Vi thé clia viing (6) (6) (6) (6)
5- bong Nam Bo 344 | 354 | 38.1 | 42,2 +7,8
+ Vi thé clia vliing (1) (D) (1) (1)
6- Dong bing song Ciru Long 18,2 17,7 | 149 | 11,1 -4,5
+ Vi thé clia viing 3) 3) 3) 4)

Co ciu lanh thé dén nam 2020 cua cac viung

2004 Udc 2005 Du bdo2010  Dubdo 2020
O TDMN phia Bic B DBSH O DH mién Trung
O Tay Nguyén B Dong Nam Bo @ DB song Cuu Long
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Co cau lanh thé thay doi theo chiéu huéng cdc ving phat trién van chiém ty
trong ngay cang cao. Cac vung kinh t&€ 16n van tap trung vao DNB, thoi gian tir 2003
dén 2020 tang +7,8 diém phan tram, ving DBSH ting +2,5 diém phan tram, DHMT
tang +1,1 diém phan tram, con lai cdc ving TDMN, Tay Nguyén va DBCL déu
giam, riéng vang Tay Nguyén giam 1,7 diém %.

Trong co cdu lanh thé qudc gia, phuong hudng phat trién ving Tay Nguyén
tap trung vao giai quyét ddy manh tang trudng va chuyén dich co cau kinh t€, phat
trién két c4u ha ting, dao tao ngudn nhan luc, nang cao dan tri. Xo4 déi gidm ngheo,
nang cao hudng thu van hoa-xa hoi; cai thién co ban doi song nhan dan cua khu vuc
nhim x4y dung viing phét trién vé kinh t&, 6n dinh vé xa hoi, cling cd vé qudc phong
va an ninh bién giGi, lanh manh vé moi truong, gép phan thuc hién thanh cong
nhiém vu chinh tri vé phat tri€n va bao vé viing bién gidi.

4.2.6.2. Cdc diéu kién kinh té doi ngoai

Nudc ta thuc hién cam két khu vuc mau dich tu do (AFTA) cia ASEAN vao
nam 2006, tham gia vao T6 chiic thuong mai thé gigi (WTO) vao cudi nam 2005.
Muc tiéu cia AFTA la d& bo thué quan va hang rao phi thu€ quan tao moi trudong
thong thoang hon cho hoat dong thuong mai, dich vu va dau tu, bao dam chinh sach
binh dang d6i v6i moi thanh phan kinh t&, canh tranh cong bing.

Trong boi canh hoi nhap kinh t€ thé giGi va khu vuc, khi cdc cam két vé khu
vuc mau dich tu do ASEAN(AFTA) c6 hiéu luc, tic 1a khi hang rao thu€ quan va phi
thué€ quan hoéc bi d& bd hodc con rat md nhat, thi su canh tranh trong tiing san pham
s€ rit gay gét ca trong tiéu dung noi bo va trong xudt khiu, su phan biét thi trudong
trong nudc va ngoai nudc khong con nhiéu y nghia. Diéu d6 doi hoi ving Tay
Nguyén phai c6é nhitng giai phap tao ra budc dot phd nham nhanh chéng chuyén
dich co cdu kinh té, co cdu sdn xudt trong cdc nganh, linh vuc va ving lanh tho,
ndng cao ndng luc canh tranh trong ting san phdm trén cd thi truong trong nudc va
thi truong bén ngoai. Doi voi ving Tay Nguyén, dé ddm béo ban sic viing, phai ¢
st phan cong dé hinh thanh mot co cAu nganh trén ving phut hop kha ning riéng c6
ctia moi tinh, tao ra chuyén mon hoé nganh trén vung.

Trong thoi gian t6i ving Tay Nguyén can xac dinh nhitng san pham hang héa
c6 thé manh, ¢6 kha nang canh tranh cao, dau tu nang cao chat luong, nang stc canh
tranh nhim dép dng va chiém linh thi trudng mot cach 6n dinh. Tang cudng cong
tdc ti€p thi, trién 1am, quang cdo cdc mat hang c6 tiém nang xuat khau cha ving.
Tiép xtc, tim hiéu nhitng yéu cau vé chung loai, vé s& luong, chat luong, gid ca céc
mat hang xuét khau dé phat trién phit hop, bén viing. Nhém hang thit nhat c6 loi thé
nhu: ca phộ, cao su, hat diộu, tiộu dang 12 mat hang xuột khiu cÂ6 uu thé cta ving
Tay Nguyén. Du kién trong tuong lai cic mat hang nay ti€p tuc gitt vitng dugc vi tri
trén truong qudc te.
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4.2.6.3.Von dau tw

Theo tinh toan va du bao cua cac chuyén gia, d6i v6i nudc ta, néu moi trudng
dau tu ngay cang duoc hoan thién, kha nang thu hit dau tu tir cac nuéc EU sé cé
nhiéu trién vong. Nhiing tinh todn ban ddu cho thdy nudc ta c6 thé thu hit duoc
trong giai doan 2006-2010 khoang 24-26 ty USD va thoi ky 2011-2020 khoang 50-
52 ty USD (trong d6 tap trung vao ba vung kinh t€ trong diém c6 thé chi€m khoang
81- 87% tong von FDI). Tong von dau tu toan xa hoi giai doan 2006-2010 1a 117-
118 ty USD va 2011-2020 khoang 200- 250 ty USD, trong do, ba vung kinh t& trong
di€ém chiém 61-64%.

Bén canh cdc ngudn von trong nudc, nguon von ODA da gép phan quan
trong trong viéc xay dung co so ha ting kinh té- xa hoi va diéu chinh co cau kinh t€
cua cdc viing trong ca nudc. Chinh phil dang ¢6 gang tim moi cdch dé thu hit duoc
nhi€u nguén von ODA vao cdc viing sau, viing xa, ving gap nhiéu khé khan, trong
d6 c6 viung Tay Nguyén, cu thé 1a Chinh phu vira thong qua Chién lugc toan dién vé
tang trudng va xod doi giam ngheo. V6i Chién luge nay, sé danh uu tién cao dau tu
cho muc tiéu xod déi giam ngheo & cic vung sau, vung xa trong thoi gian tdi theo
huéng tap trung vao phét trién ha tdng co s& (dién, dudng, thuy loi, khuyén nong...)
va ha tang xa hoi (y t€, gido duc, van hoa...).

Trong tuong lai, dinh huéng nguén von ODA vao Tay Nguyén s€ tap trung
vao mot s6 nganh uu tién trén dia ban nhu nong nghiép va phét trién nong thon.
Huéng cdc nganh san xuat nong nghiép theo huéng da dang hod gin v6i muc tiéu
xo0d d6i giam ngheo, hd trg phat trién co s& ha ting kinh t€ (nang cap va xay mdi cdc
cong trinh giao thong nong thon). Phat trién hé thong cip nudc sinh hoat gan véi van
dé moi truong cho nhan dan ving cao, viing sau, ving xa. Xay dung va md rong
dién luéi veé khu vuc nong thon. Xay dung két cau ha tdng xa hoi phuc doi s6ng cua
tat ca cac cong dong dan toc ving Tay Nguyén. (cai tao, nang cdp va tang cudng
trang thi€t bi y t€ cho cac bénh vién tinh, thanh phd, phét trién hé thong y t€ tuyén
x4, huyén, dau tu, xay dung kién c6 cdc trudong phd thong co sé, phd thong trung
hoc dén timg cum xa...).

4.3. Quan di€m phat trién viing Tay Nguyén

4.3.1. Quan diém ddt viing Tay Nguyén trong tong thé phadt trién kinh teé-
xd hoi chung cua cd nudc

Quan diém nay nhan manh t6i vi tri, vai trd chién lugc cuc ky quan trong ctia
viing Tay Nguyén trong co ciu lanh thé qudc gia vé kinh t€, vé xa hoi, vé an ninh
quéc phong va bao vé moi trudng. Phat trién ving Tay Nguyén phai nghi t6i su két
hop giita phét trién kinh t€ vdi bdo dam 6n dinh chinh tri xa hoi va doan két dan toc,
toan ven lanh thé quoc gia, ddm bao su bén vitng vé sinh thdi, kinh t€ k§ thuat va xa
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hoi, trong d6 sinh thdi bén vitng 1a tién dé, kinh t€ bén vitng 1a co s& va xa hoi bén
viing la muc dich.

4.3.2. Xdy dung mét co cdu kinh té hop ly dé khai thdc cé hiéu qud cdc tai
nguyén cho phdt trién

Xay dung mot co cdu kinh t& hgp 1y cua vung chinh 1a tao ra nhitng dac thu
cua ving, dam bao cho viing ¢6 chiic nang nhat dinh trong co ciu lanh thé qudc gia.
Kinh nghiém clia cdc nudc phat trién & Pong A nhu Han Qudc, Nhat Ban véi dinh
hudng “moi ving mot dac san” va ngay nhu & Trung Qudc cho thdy, budc vao thé
ky 21, thé ky hoi nhap kinh t€ quéc t€ thi mdi ving mudn ton tai, phai tao ra nhiing
dac thu trong phan cong lao dong quoc t€, gitt dugc ban sic van hda, dan toc cua
minh. D6i v6i ving Tay Nguyén, dé dam bao ban sic ving, phai ¢ su phan cong
dé hinh thanh mot co cau nganh trén cac vang phi hgp kha nang riéng c6 cia moi
vung, tao ra chuyén mon hod nganh trén vung.

4.3.3. Phdt trién cé trong tam, trong diém, uu tién xdy dung két cdu ha
ting

Vung Tay Nguyén nudc ta 12 ving cham phét trién, dé rit ngan khoang céch
chénh léch so véi cdc ving khac trong di€u kién kha niang va nguoén luc con han ché
thi bai toan phat trién kinh t€ Tay Nguyén khong thé st dung mo hinh trai bing toan
dién, dan hang ngang tién budc. Chién luoc phat trién Tay Nguyén chinh 1a tao ra su
phat trién c6 trong tam, trong diém; 14y cdc do thi, cdc hanh lang kinh t€, cic viung
tap trung, cdc khu cong nghiép, khu kinh t€ ctra khau 12 nhiing trong diém. Xay
dung cdc mang giao thong, phat trién céc do thi va bién né thanh cdc khu khai thac
trong diém, bién né thanh trung tam kinh t€ va ngudn ting trudng kinh t€ chu yéu
cta vung. Hinh thanh vanh dai bién giGi va bién né thanh cau n6i n6i lién thi truong
viing Tay Nguyén v6i dai bién gidi clia cdc nudc ban va ving ven bién Duyén hai
Nam Trung bo cua dat nudc.

4.3.4. Phat trién nguon nhdn luc

Phét trién kinh t€ x4 hoi ctia mot ving hay mot quoc gia xét cho ciing yéu t6
quan trong nhat d6 1a con ngudi, con ngudi c6 tri thic, ¢ nang luc, ¢6 k§ thuat. Dé
phat trién nguén nhan luc cac tinh Tay Nguyén dong thoi phai thuc hién nhiéu chinh
sdch giai phdp bing viéc phat trién hé théng cdc trudng nghé dao tao lao dong c6
trinh do tir so cép, trung cip dén cao dang; phat trién khu cong nghiép cong nghé
cao, phét trién hé thong trudng cao dang va dai hoc; chinh sich khuyén khich hoc
tai chd va chinh sach thu hit con em cdc dan toc 6 Tay Nguyén di hoc & ngoai viing
tro lai Tay Nguyén, chinh sach thu hit nhan tai tir cic vung khac dén Tay Nguyén
phai dugc dac biét chd trong dau tu xay dung. C6 nguon nhan luc chat lugng cao, ¢
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nguon tai nguyén phong phu, cé ving dat dai tri phi cong véi chinh sdch ma cira,
thong thoang Tay Nguyén s& c6 von dé dau tu phat trién.

4.3.5. Phdt trién kinh té - xd hoi gan chdt voi bdo vé moi truong va quoc
phong- an ninh

Két hop phat trién kinh t€ - xa hoi v6i bao dam quéc phong an ninh van luon
12 van dé thoi su va day 1a su bao dam duy nhat dé Tay Nguyén ciing ca nudc tién
lén con dudng cong nghiép héa, hién dai héa. Xay dung 1a nén tang 1a tién dé dé bao
vé, nhung xay dung ma thi€u bao vé thi thanh qua khong thé bén ving.

Su két hgp chit ché kinh t€ va an ninh quéc phong 1a diéu kién dé tap trung
nguon luc dac biét 1a von, lao dong va cong nghé cho viéc thuc hién muc tiéu phat
trién nhanh, 6n dinh ctia ca kinh t€ va quoc phong.Va dé tao duoc hiéu qua cao,
quan diém ndy phai dugc két hop ngay tir ban ddu trong viéc bo tri khong gian clia
quy hoach phét trién cdc nganh kinh t€ trudc hét 1a xay dung két cau ha ting, giao
thong, thong tin lién lac, cong nghiép.

Thuong xuyén dé cao canh giic, chi dong ngan chan va lam thit bai moi am
muu thi doan dién bién hoa binh, bao loan lat d6 cia cdc thé luc thu dich tir khi con
m&i manh nha & co s6, dic biét 1a thu doan loi dung tin ngudng ton gido dé lira mi,
kich dong chia r€ dan toc.

Ti€p tuc thuc hién chu truong phan bo lai lao dong va dan cu ndi vung la
chinh, c6 k& hoach chit ché chuyén lao dong c6 k§ thuat tir noi khac dén, nhim dam
bao muc tiéu phét trién kinh t€ va an ninh - quoc phong, nhét 1a & tuyén hanh lang
bién gi6i.

Phét trién kinh t€ - xa hoi phai gén vdi bdo vé moi truong sinh thai, dam béao
phat trién c6 hiéu qua, bén viing. Hiéu qua phat trién kinh t€ - xa hoi Tay Nguyén
phai xét trén lgi ich toan cuc cia ca nuéc, vi su phdt trién va 6n dinh clia Tay
Nguyén tao ra thé 6n dinh chung cho phét trién qudc gia.

4.3.6. Phat trién kinh té di lién voi xdy dung va cing co va ndng cao hé
thong chinh tri vitng manh tir co so

Trén co s& quy hoach, k&€ hoach thong nhat trén viing, can phan cap manh va
toan dién gifta cdc cdp trong hé thong hanh chinh Nha nuéc, gan trach nhiém véi
quyén han, nghia vu v6i quyén lgi. Tang cudng phdi hop hoach dinh, diéu hanh co
ché, chinh sach va chuong trinh gitta cac nganh, cac cap Trung uwong dén dia phuong
va c4c co s san xuat kinh doanh; huéng muc tiéu chuyén dich co céu kinh t€.

Kién quyét khac phuc tinh trang quan liéu, xa dan. Xay dung cling c6 chinh
quyén tir co sG phai thuc su gan bé véi dan, thuc hién t6t chinh sach dan toc va ton
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gido cua Pang va Nha nudc; xay dung khoi dai doan két cac dan toc trén timg dia
ban, xem day 12 nén tang chu yéu dé phat trién kinh t€ - xa hoi va bao ddm an ninh
quéc phong trén toan vung. Phat trién tru6c mat khong gay khé khian ma tao thuan
loi cho lau dai, tang cudng su doan két nhat tri, 6n dinh trén toan dia ban.

4.4. Muc tiéu phat trién ving Tay Nguyén

Trong 10 nam t6i, muc tiéu ph4t trién kinh t€-xa hoi ving Tay Nguyén 1a
phai tao ra su chuyén bién 16n dé tao thé phat trién 6n dinh va c6 hiéu qua cao, cé
nhiéu mat dat mdc trung binh ctia ca nudc, nhat 1a vé diéu kién két ciu ha ting, phat
trién cac dich vu vin hoa, phat thanh va truyén hinh.

- Téng san pham trong nudc (GDP) nam 2010 gap 2,2 1an so v6i nam 2000,
tang binh quan khoang 8%/mam, trong d6 cong nghiép tang binh quan 11-
12,5%/nam; nong lam nghiép tang 4-5%/mam; dich vu tang 7-8%/nam). GDP binh
quan dau nguoi nam 2010 gép 2,2 1an so v6i nam 2000. Nam 2020, GDP gap 2 lan
so v6i nam 2010.

- Co cau kinh t€ chuyén dich theo huéng da dang, chuyén mon hod, hiéu qua
va c6 stc canh tranh. Nam 2010, ty trong cua nganh cong nghiép-xay dung trong
GDP dat khoang 29%, dich vu khoang 36% va cua khu vuc nong 1am ngu nghiép
khoang 35%. Nam 2020, ty trong nganh cong nghiép - xay dung khoang 32-33%,
dich vu 38-39%, nong 1am nghiép khoang 30-31%.

- Vao nam 2010 ty 1¢ tang dan so tu nhién cua vung Tay Nguyén con khoang
2,2 %/nam véi quy mo dan s6 1 5,5 triéu ngudi va 6n dinh miic nay vao nam 2020.

- Nam 2010 bao dam 100% s6 xa c6 dudng 6 t0 dén trung tam x3, c¢6 diém
buu dién-van hod; 100% s6 ho dugc dung dién, nudc sach, nghe dai phat thanh
Tiéng n6i Viét Nam va xem truyén hinh; 35% lao dong dang lam viéc, khoang 33%
thanh nién dan toc trong do tudi lao dong duoc qua dao tao; 100% s6 ngudi trong do
tudi lao dong duoc phé cap cap II gido duc phd thong. Nang ty 1é hoc sinh noi trd tix
2,5% hién nay lén 5% trong téng s6 hoc sinh ngudi dan toc. M6i huyén ¢ it nhat 1
co s& noi trd. Tang cudng co sG vat chit cho cic trudng trung hoc phé thong dan toc
noi tri dé dat chuan quoc gia.

- Nam 2010 hoan thanh phé cap trung hoc co s& cho hoc sinh trong do tudi di
hoc trén toan ving; 100% s6 hoc sinh dugc hoc ngoai ngit, tin hoc va hoc nghé; doi
véi cap pho thong trung hoc chi trong huéng nghiép, dao tao nghé; 100% can bo xa
dugc boi dudng chuyén mon nghiép vu. Nang cao chét lugng gido duc, dao tao dé
dan dén timg bo phan ti€p can vdi tiéu chuin qudc gia va quoc t€. Tat ca cdc huyén,
thi, thanh phd trong viing déu c¢6 it nhat 1 trung tam day nghé tong hop..
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- Bao dam cho nhéan dan cac dan toc dugc huong thu cac dich vu y t€ ¢ chat
lugng ngay cang t6t hon, dap tng nhu cau kham chita bénh thong thuong. Nam 2010
phan dau khoang 60% s6 xa c6 bac sĐ; 100% tram y t€ xa ¢ nit ho sinh hoac y sƠ
san nhi; mội tram y t€ c6 tir 3-5 cdn bo y t€ va toan ving ¢ 5-6 bac sy trộn 1 van
dan; dộn nam 2015, ty 1ộ nay dat mic binh quan ca nudc.

- Pdy manh va nang cao chat luong hoat dong vin hod thong tin mién nii,
viing déng bao dan toc thiéu so.
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CHUONG V
CAC NHOM GIAI PHAP TONG THE PHAT TRIEN
CUA VUNG TAY NGUYEN TRONG TINH HINH MOI

5.1. Nhém giai phap tong thé vé chuyén dich co cau Kkinh té

Xay dung phat trién ving manh vé kinh t€&, tic 1a tao ra su phdt trién chuyén
mon hod theo thé manh ndi troi, trén co s chinh sach khuyén khich, hd trg clia
Chinh phu.

Dé tao ra ban sic cua riéng minh, d6i v6i ving Tay Nguyén, chuyén dich co
céu kinh t€ huéng manh sang ph4t trién cong nghiép nhe, cong nghiép ché bién céc
san pham tai chd nhu ch€ bién ca phé, cao su, hat diéu, tiéu, bong, ché bién céc san
pham tir rimg, dic biét 1a gb; cong nghiép nang luong (thuy dién), cong nghiép vat
lieu xay dung. Tay Nguyén cin han ch€ xuét san phdm tho ra khoi ving, vi 1am nhu
vay gi4 rat ré, két cau ha tAng cham phat trién va thi€u co hoi ph4t trién ngudén nhan
luc chat luong cao. TAay Nguyén ciing 1a ving phét trién du lich 1y tudng dac biét 1a
du lich sinh thai néu két cdu ha tang tot, di lai thuan lgi. Chd trong dén khai thac
hop 1y céc tai nguyén khodng san trong long dat dé phat trién cong nghiép niang. Co
céu theo nganh, theo 1anh thé & Tay Nguyén dugc hinh thanh mot cach da dang
huéng vao th€ manh ctia viing vé6i su tham gia cia nhiéu thanh phan kinh t€. Chuyén
dich co céu kinh t€ véi bude di thich hop 1a nhiém vu cap bach cua cac tinh Tay
Nguyén dé rit ngan khoang cdch vé su phét trién so vdi binh quan chung clia ca
nudc.

5.1.1. Chuyén dich co cdu nganh va thanh phan kinh té

Theo nhitng du bdo clia cdc co quan chiic nang thi tir muc tiéu phét trién cta
ca nudc vé tang truong GDP cuia ca nude binh quéan 1a 7,5- 8,0%/nam. Véi hai kha
nang trén cua ca nudce thi tang trudng ctia ving Tay Nguyén c6 hai kha nang sau:

Khd nang 1- Tuong tng v6i kha nang 1 cua ca nudc la tang trudng 7,5%. Véi
kha nang nay GDP/ngudi cua ca nudc ude khoang 16,8 triéu dong vao nam 2010 va
38,2 triéu dong vao nam 2020 thi ting trudng cua vung khoang 7,8% % thoi ky
2006-2010, 7% thoi ky 2011-2020. Kha nang nay chu yéu trén co s phat huy hét
tiém nang da c6, tap trung phét trién nong, 1am, ngu nghiép, kinh t& ctra khau. Giai
quyét cac van dé xa hoi & mic do nhu hién nay, chua tao dugc su nhay vot 16n so
véi cac vung khéc.

Kha nang 2- Tuong tng véi kha nang 2 cua ca nudc la tang trudng 8,0%. Véi
kha nang nay GDP/ngudi cua ca nudc ude khoang 16,5 triéu dong vao nam 2010 va
39,6 trieu dong vao nam 2020. Theo phuong an nay, ting trudng cua vung khoang
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8% thoi ky 2006-2010, 7,5% thoi ky 2011-2020. GDP/nguoi cta vung khoang 12
triéu dong vao nam 2010 va 35 triéu dong vao nam 2020 va khoang 85% muc binh
quan ca nudc.

Véi kha nang tang trudng chung ctia nén kinh té€ ca nude, ving Tay Nguyén
s€ ¢4 nhitng phuong an tang trudng phit hop véi nén kinh t€ ctia viing trong tiing giai
doan phét trién.

Bang 6. Muc tiéu ting truong dén 2020 (%)

vung Nong, 1am Tone sl
Tay Nguyén .| CNvaXD | Dichvu
ngu nghiép

Toc do tang trudng binh | GDP nam 2010 11.0-
quan/nam (2006-2010) | gap 2,2 lan nam | 4,0 - 5,0% 2 ’5 % 7- 8%
la 7,5%/nam 2000 ’
Co cdu GDP nam 2010 100 34-35% 31-32% 35-36%
Ty trong lao dong nam Khoang

100

2010 60- 65% 14- 16% 20- 24%

Toc do tang trudng binh | GDP nam 2020
quan/nam (2011-2020) | gép 2 lan nam 4,5- 4% 11-12% 8,5-10%
la 8% 2010

Co cdu GDP nam 2020 100 30-31% 32-33% 38-39%

Ty trong lao dong nam 100 Khoang

2020 50-55% 18- 20% 25-32%

Nguon: Dé dn phdt trién kinh té - xa hoi ving Tay Nguyén dén nam 2010. Xit ly cuia Ban
chii nhiém dé rai KC.08.23

Tu nhitng kha nang phat trién theo cdc du bdo trén, dé tai da xdc dinh céc kha
nang chuyén dich co cdu dé ddm bdo muc tiéu ting trudng.

5.1.2. Co cdu kinh té nganh

+ Tuy nong nghiép tiép tuc ¢ su ting trudng va phat trién méi vé chat,
nhung ty 1é tuong doi trong trong co cdu GDP s€ tiép tuc giam xudng; tuong tng la
khu vuc phi nong nghiép tang 1én.

Bdng 7. Du bdo chuyén dich co cdu giita nong nghiép va phi néng nghiép

Miic thay déi
bg/nam (01-2020)
Phuong dn tang trudng bang miic trung binh ca nudc khoang 7,5%/nam

2000 {2003 | 2005 | 2010 | 2020

Co cdu 100,0| 100,0{ 100,0 100,0| 100,0
+ Nong nghiép 507| 52,1| 445 35,0| 31,0 28,7
+ Phi nong nghiép 40,3| 37,9 555 650 69,0 +28,7
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Miic thay déi
bg/mam (01-2020)
Phuong an tang trudng cao hon mic trung binh ca nudc khoang 8%/nam

2000 {2003 | 2005 | 2010 | 2020

Co cau 100,0| 100,0; 100,0| 100,0| 100,0
+ Nong nghiép 59,7 52,1 44,5 34,0 30 -29.,7
+ Phi nong nghiép 40,31 37,9 55,5 66,0 70,0 +29,7

Nguoén: Dé dan phdt trién kinh té - xa hoi ving Tdy Nguyén dén nam 2010. Xir Iy va
tinh todn ndm 2020 ciia Ban chui nhiém dé tai KC.08.23

Du bao chuyén dich co cAu giira nong nghiép
va phi nong nghiép theo phuong an tang truong 7,5 %/nam

100% -

80% A

60% A
40% -

20% 35 31

0% T
2010 2020

B Nong nghi¢p B Phi nong nghiép

Du bao chuyén dich co ciu giita nong nghiép
va phi nong nghiép theo phuong an tang truong 8,0 % /nam

100% -

80% A

60% A
40% -

0% T
2010 2020

B Nong nghi¢p B Phi nong nghiép
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+ Quan hé ty 1é gitta khu vuc san xudt va khu vuc dich vu dugc diéu chinh
mot cdch hop ly hon theo huéng gia tang khu vuc dich vu tt mitc 31,9% GDP nam
2003 1én 49% nam 2020.

Bdng 8. Du bdo chuyén dich co cdu giita khu vuc sdn xudt vdt chdt va dich vu

2000

2003 | 2005 | 2010

2020

(2001- 2020)

Muc thay
déi bg/nam

Phuong an tang trudng

bang mc trung binh ca n

ude khoang 7,5

%/nam

+ Dich vu

Co cau 100,0( 100,0; 100,0( 100,0 100,0
+ San xuat 72,5 68,1 67,9 65,0 63,0 -9.5
+ Dich vu 27,5 31,9 323 350f 37,0 49,5
Phuong an tang trudng cao hon mic trung binh ca nudc khoang 8%/nam
Co cau 100,0{ 100,0; 100,0( 100,0( 100,0
+ San xuat 72,5 68,1 68,9 650 62,0 -10,5
27,5 31,9 31,11 350[ 38,0 +10,5

Nguon: Dé dan phat trién kinh té - xa hoi viing Tday Nguyén dén ndm 2010. Xit ly va tinh
todn ndm 2020 ciia Ban chii nhiém dé tai KC.08.23

Du bao chuyén dich co ciu giita khu vuc san xuat vat chat
va khu vuc dich vu theo phuong an tang truéng 7,5 %/nam

100% A
60%
40%
65 63
20%
0% T
2010 2020

@ San xuat @ Dich vu
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Du bao chuyén dich co ciu giita khu vuc san xuat vat chat
va khu vuc dich vu theo phuong an tang truong 8,0 % /nam

100% A
80% _:-
60%
40%
65 62
20%
0% .
2010 2020

@ San xuat B Dich vu

Tuong tng vdi chuyén dich co cdu nganh kinh t€, phan cong lao dong xa hoi
s& c6 buée thay déi quan trong. V6i xudt phat diém ctia nén kinh t€ tinh 12 c¢6 dung
luong lao dong nong nghiép 16n nén dén nam 2020, co ciu st dung lao dong & tinh
s€ c6 su chuyén dich theo huéng ting lao dong dich vu va cong nghiép.

Bdng 9. Du bdo chuyén dich co cdu giita cdc nganh kinh té

Miic thay d6i
2000 | 2003 |2005 | 2010 | 2020 bg/nam (2001-
2020)
Phuong dn tang trudng bang miic trung binh ca nudc khoang 7,5%/nam
Co cau 100,0| 100,0; 100,0[ 100,0| 100,0
+ Nong nghiép 59,7] 52,1 44,5 35,0 31,0 -28,7
+ C/ nghiép-XD 12,8 16 232 30,00 320 +19,2
+ Dich vu 27,51 31,9 323] 350 37,0 +9.5
Phuong an tang trudng cao hon muc trung binh ca nudc khoang 8%/nam
Co cau 100,0( 100,0; 100,0; 100,0 100,0
+ Nong nghiép 59,7 52,1 44,5 34,00 30,0 -29,7
+ C/nghiép-XD 12,8 16 244 31,00 32,0 +19.,8
+ Dich vu 27,5 31,9 31,1 350 38,0 +10,5

Nguon: Dé dan phat trién kinh té - xa hoi viing Tay Nguyén dén ndm 2010. Xit ly va tinh
todn nam 2020 cua Ban chii nhiém dé tai KC.08.23
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Du bao chuyén dich co ciu giita cac nganh kinh té&
theo phuong an tang truong 7,5 %/nam

100%
80% 35 37
60% A
20% 35 31
0% .
2010 2020
@ Nong nghiép B Cong nghiép - Xay dung O Dich vu
Du bao chuyén dich co ciu giita cac nganh kinh té&
theo phuong an tang truong 8,0 %/nam
100%
80% 35 38
60% -
20% 34 30
0% .

2010 2020
@ Nong nghiép B Cong nghiép - Xay dung O Dich vu

5.1.3. Co cdu thanh phan kinh té

Trong linh vuc nong nghiép, kinh t€ ho dan doanh vén la chu yéu; kinh t€ hop
tdc duoc x4y dung phét trién dé lam chiic nang dich vu ddu vao va ra, tu van, chuyén
giao cong nghé cho cac ho nong dan va mot s6 cac dich vu khac. V6i huéng phat
trién nhu vay, kinh t€ hop tac ¢6 thé tang lén 10% con ho dan doanh 1a 90%, trong
do kinh t€ trang trai chi€ém 6- 8%.

Trong cong nghiép va dich vu, nha nudc truc ti€p dinh huéng va chi phéi su
phat trién cdc nganh nhu dién, nudc, buu chinh, vién thong, xay dung két cau ha
taAng va céc co sG phic loi khac, an ninh, quoc phong. Su chuyén dich céc hinh thiic
s hitu trong Iinh vuc cong nghiép va dich vu cho dén nam 2020 theo xu thé ti 1é loai
hinh thuén tuy nha nuéc giam xudng tir 2/3 hién nay xuong con 1/2, con lai cac hinh
thitc kinh t€ khac chi€m 1/2 hoac nhiéu hon.
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Bdng 10. Du bdo co cdu thanh phdn kinh té

Chi tiéu Don vi 2003 2005 2010 2020
Téng so6 % 100,0 100,0 | 100,0 | 100,0
1. Kinh t€ Nha nudc % 25,0 22,0 20,0 18,0
2. Khu vuc kinh té€ dan doanh % 71,5 74,8 76,2 77,8
3. Khu vuc kinh t€
A 3 . % 3,5 3,2 3,8 4,2
c6 von dau tu nudc ngoai

Nguon: Dé dan phat trién kinh té - xa hoi viing Tday Nguyén dén ndm 2010. Xu ly va tinh
todn nam 2020 cua Ban chii nhiém dé tai KC.08.23

Du bao co cau thanh phan Kkinh té

100%

80% 1

60% 1

40% -

20% 1

0%

2003 2005 2010 2020

O Khu vuc kinh t€ ¢6 von dau tu nudc ngoai
B Khu vuc kinh t&€ dan doanh
@ Kinh t€ nha nudc

5.1.4. Co cdu kinh té lanh tho

Co cdu kinh t€ theo 1anh thé ctia céc tinh trong viing dugc chuyén dich theo
huéng phut hgp, riit ngan dan khoang céch chénh léch giita céc tinh trong ving. Tap
trung vao phat trién c6 trong diém, tao ra cc lanh thé dong luc, céc trung tam phat
trién di manh dé gép phan vao ting trudng kinh t€ chung clia viing va clia ca nudc.
Dong thoi, nha nude hd tro ding muc tir ngan sach va st dung hiéu qua cac ngudn
von cua chuong trinh qudc gia phét trién kinh té- xa hoi & cdc ving kho khan, viing
mién ndi dan toc nhim timg budc xod d6i, gidm ngheo, nang dan trinh do dan tri dé
thodat khoi déi ngheo.

Bdng 11. Du bdo co cdu kinh té theo lanh tho, tinh theo GDP, gid hhanh
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Chi tiéu Ponvi | 2000 2004 2005 2010 2020
Toan ving % 100 100 100 100 100
1. Tinh Kon Tum % 7,1 73 7.4 7.5 8,0
2. Tinh Gia Lai % 17,8 18,1 18,5 19 19,0
3. Tinh Pék Lak % 33,6 33,7 33,0 32 31
4. Tinh Dk Nong % 13,0 13,3 12,0 13 14
5. Tinh Lam Doéng % 28,5 28,4 29,1 28.5 28

Nguon: Dé dan phat trién kinh té - xa hoi vimg Tday Nguyén dén ndm 2010. Xt ly va tinh
todn nam 2020 cua Ban chii nhiém dé tai KC.08.23

5.2. Chinh sach va giai phap phat trién nong nghiép

Trong chién lugc phét trién kinh t€ xa hoi t6i nam 2010 cla ca nudc nhin
manh, ving Tay Nguyén trong nhitng nam t6i phét trién nong nghiép can dugc tap
trung theo huéng: "Phdt trién véi t6c do nhanh theo hudng tham canh ciy cong
nghiép xudt khdu (ca phé, che, cao su, diéu, tiéu,...) va cdc loai cAy cong nghiép
khédc nhu bong, dau tam, cay dugc liéu, cay dn qua, ring nguyén liéu gidy, va cdc
loai cay dic san... Gan viéc trong ring mdi, trong ciy cong nghiép, cay an qua véi
viéc khoi phuc va bao vé, cham séc rumg, gitt ving moi truong sinh thai va tang
nhanh d¢ che phu cla rimg. M& rong dién tich va tham canh cay ngo, phét trién cdc
loai cay cong nghiép ngan ngay, han ché tién t6i cham dit viéc phd rimg 1Am nuong
rAy. Phdt trién chan nuoi gia stc, gia cam, phét trién kinh t€ trang trai,..".

5.2.1. Nhiing ludn cit khoa hoc va cdc gidi phdp cu thé thiic ddy chuyén
doi co cdu nong nghiép va nong thon ¢ viing Tdy Nguyén

a) CNH, HDH noéng nghiép, nong thon 1a nhiém vu quan trong hang dau cia
CNH, HDH dat nu6c. Phat trién cong nghiép, dich vu phai gin bo chat ché, hd tro
dic luc va phuc vu ¢6 hiéu qua cho CNH, HDH nong nghiép va nong thon viing Tay
Nguyeén.

b) Chuyén dich co céu san xuét nong nghiép va kinh t€ nong thon theo hudng
san xuat hang hod nong san co chat luong va hiéu qud, gan san xuét véi thi trudng
trong nudc va thi trudng quoc t€ nham nang cao hiéu qua sir dung tai nguyén (dat
dai, lao dong va nguon von), nang cao thu nhap trén mot don vi canh tac, cai thién
doi song cua nong dan.
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c¢) Day manh phat trién nong nghiép va kinh t€ nong thon, dua vao noi luc 1a
chinh, déng thoi tranh thu t6i da nguén luc tir bén ngoai, phat huy moi tiém nang
clia cc thanh phan kinh t€, két hop chat ché cdc van dé kinh t€ va xa hoi nham giai
quyét viéc lam, xoa doi giam ngheéo, nang cao doi song vat chat va van hoa cua
ngudi dan nong thon, nhat 1a déng bao céc dan toc. Pay 1a giai phdp quyét dinh dé
x6a do6i, giam nghéo va phan dau lam giau trén dién rong, gép phan quan trong vao
phat trién kinh t€-xa hoi- moi trudng bén viing ving Tay Nguyén. Thuc hién chuyén
déi co cau cay trong vat nudi theo hudng san xuat hang hod, ting gia tri thu vé trén
mot don vi dién tich. con giéng, giam chi phi san xuét.

Trong qud trinh chuyén déi, nha nudc can tap trung hd trg nong dan 3 khau
quan trong nhat 1a: giong, k§ thuat va diu ra san pham. Ddy nhanh viéc thuc hién
cdc du 4n san xudt giong cay trong, giong con v4i nhiéu ching loai, dong thoi tang
cudng khuyén cdo dé€ ngudi dan lua chon giong, cay tréng, vat nuoi phit hop véi diéu
kién dat, thé nhudng, kha nang ddu tu va trinh do canh tidc cia minh. Chi trong
cong tac khuyén nong, khuyén 1am theo cac mo hinh. Tao mai lién két chat ché gitra
4 nha: nha néng, nha khoa hoc, nha doanh nghiép va nha quan 1y.

d) Viéc chuyén dich co cidu nong nghiép va nong thon phai nham muc tiéu
nang cao hiéu qua cta nén nong nghiép hang hod, truc hét 1a phai dam bao hai yéu
t0 co ban sau day:

Mot la:Ndng cao gid tri sdn xudt trén 1 ha ddt

Hai la: Tang thu nhdp cho néng ddn, c6 nghia la gi tri [am ra trén mot ha
phai 16n, phai c6 16i thoa dang, tir d6 nang cao thu nhap cho nguoi nong dan.

Ba la: Chuyén dich co cdu kinh té’ nong nghiép, phai xdc dinh chuyén dich
dong bo theo ca 3 hudng sau:

* Piéu chinh nganh san xuat nong nghiép,

* Diéu chinh san pham cta tiing nganh hang nong nghiép,

* Piéu chinh lai quy mo hang ho4d ctia san pham nong nghiép.

Dé chuyén dich co ciu kinh t& ving Tay Nguyén, trén mdi dia phuong can
phai ¢6 dinh huộng chuyộn dich vé ca 3 mit d6. Bai toan diộu chinh ca ba mat d6 1a
bai todn khé & ca tAm vi mo va vi mo, doi hoi nd luc nghién ctiu ctia cac nganh, cac
cdp, cac co quan nghién cttu khoa hoc, ctia cac dia phuong, cuia cac doanh nghiép,
trong d6 co viéc doi hoi phai nang cao do tin cay vé du bdo ngan han, trung han, dai
han, dé chu dong d6i phé vdi moi bién dong dién ra gay gét ciia nén kinh t&€ thé gidi.
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5.2.2. Phuong huédng chuyén dich co cdu kinh té nong nghiép va nong
thon Tdy Nguyén

Phén dau dua nhanh ti€n bo khoa hoc k¥ thuat vao san xudt nong nghiép va
lua chon co cau cay trong hop 1y dé dén nam 2010 dat gid tri trén moi ha dat nong
nghiép ving Tay Nguyén cao gap khoang 3 1an so v6i nam 2000, c6 ty sudt hang
hod 16n va bén vimng.

Theo tinh todn cta dé tai vao nam 2010, nhan khau nong nghiép ctua Tay
Nguyén vao khoang 3 triéu ngudi. Néu phat trién hét quy dat gianh cho nong nghiép
c6 thé dat gan 1,3 triéu ha, cing vé6i viéc ddy manh tham canh va tng dung manh
mé cdc tién bo KHKT trong nong nghiép thi c6 thé s& dat mic GDP nong nghiép
trén moi ha tang l1én gdp khoang 3 14an so hién nay, thi GDP nong nghiép binh quan
trén nhan khau nong nghiép sé dat gan 30 triéu dong vao nam 2010 va khoang 60
triéu dong vao nam 2020.

Muén dat duoc muc tiéu trén phai ti€p tuc déi mdi co cdu san xudt nong
nghiép theo huéng san xuat hang hod quy mo ngay cang 16n. Tang ty trong chan
nuoi tir 8,2% hién nay lén khoang 25% nam 2010 va tang ty suat hang hod nong san
khoang 12% hién nay lén 27-30% nam 2010. Phét trién nong nghiép trang trai c6
quy mo 16n vura va trung binh.

Thuc hién tham canh cao, dam bao san xudt bén viing, c6 hiéu qua. Mo rong
dién tich va tham canh cao cay cao su, ca phé, dao 16n hot, ho tiéu, che, cay an qua,
cay dugc liéu, cdc cay cong nghiép ngan ngay. Dong thoi tham canh cao trén dién
tich lda nude duoc tudi, lda nuong trong can. Han ché tién t6i xo4a bd lda nuong ray.

Phét trién chan nuoi dan gia sic theo huéng thit sita, chin nuéi gia dinh 1a
chinh. Xay dung céc nha mdy ché bién thit sita tao ddu ra cho phat trién chan nuoi.

5.2.2.1. Phat trién nhém cdy luong thuc nham ddm bdo an ninh luong thuc va
dadp ting nhu cdau chdn nudi cho viing

Luong thuc ctia Tay Nguyén tap trung vao 2 cay trong chinh 1a lda va ngo:

Trén co s& ddy manh tham canh va 4p dung tién bo khoa hoc k§ thuat, theo
tinh toan dién tich gieo trong cay luong thuc dén nam 2010 cua ving cé khoang
420-430 ngan ha, c6 thé cho téng san lugng luong thuc vao khoang 2000 ngan tan.

Doi véi cdy lia. Toéng dién tich dat lda toan ving dén nam 2010 c6 khoang
130.900 ha, trong d6: tinh Lam Déng 23.400 ha; Dak Lak va Dak Nong 44.700 ha;
Gia Lai 46.800 ha; Kon Tum 16.000 ha.
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Bang 12. Dién tich va san luong cdy luong thuc du kién dén nam 2010

Cay trong Nam Nam Nam | Tang BQ (%)
2004 | 2005 | 2010 | 2004 -2010
Téng dién tich canh tac (1000 ha) 1279 | 1248 | 1309 0,25
- bat 2 vu lda 46,9 66,4 88,1 7,2
-bat 1 vu lda 81,0 58,4 42,8 -6,8
Téng dién tich gieo trong (1000 ha) 3044 | 3249 | 3438 1,36
Téng san luong (1000 tan) 1.533 | 1.630 | 1.787 4,84
1. Laa: DTGT (1000 ha) 201,21 211,6 | 219,6 0,88
San lugng (1000 tin) 647,0 | 819,7| 973,1 4,17
2. Ngo: DTGT (1000 ha) 183,9 | 188,3| 2203 1,88
San Iuong (1000 tin) 784,77 | 811,21 973,0 4,66
3. Binh quan LT (kg/nguoi) 311 339 357
Trong do riéng thoc 143 164 176

Nguon: Tinh todn cua chuyén dé nghién citu nong nghiép trong dé tai

Gidi phdp chu yéu:

- Khai hoang mé& rong dién tich & nhitng ving dat trong chua st dung c6 kha
nang tudi nudc, tang dat canh tic 2 vu (tir 46,9 ngan ha nam 2004 lén 88,1 ngan ha
nam 2010).

- Tang cuong dau tu vao thuy 1oi, xay dung thém mot s6 cong trinh ho dap
dam bao chu dong tuéi tiéu cho nong nghiép. Chu trong xay dung cic cong trinh
thity lgi nhd cho viing gd doi nhim cai tao dat, ting buéc chuyén déi co ciu cay
trong tir lda nuong riy sang trong cay cong nghiép ngian ngay va dai ngay phi hop
v6i diéu kién dat dai va nguon nuéc, 6n dinh dinh canh dinh cu cho déng bao dan
toc.

- bay manh tng dung cộc ti€n bo khoa hoc kĐj thuat va cdc phuong thic san
Xudt, cong nghé tiộn tiộn vao san xudt nong nghiộp. Cling c6 va phat triộn hộ thong
cdc tram trai, trung tAm chuyén giao k§ thuat phuc vu phat trién nong, lam, ngu
nghiép. Phoi hop véi cic truong Pai hoc Tay Nguyén, cic Vién, cic co quan khoa
hoc trong thr nghiém va dua vao dai tra cic giong dau, lac, ngo lai, Ida lai; cac
giong ca phé, tiéu, dieu, cao su cho nang suit, chit lugng cao.

- Xay dung céc cau lac bo khuyén nong trén cac dia ban. Van dong dong bao
thay déi tap quan canh tdc di sau vao tham canh. Chd trong cong tdc thd y, tiém
phong dich, bao vé dan gia sic gia cam.
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- Huộng dan dong bao dan toc thiộu so ting dung kĐ thuat canh tdc, sir dung
cay bira co gidi héa san xuat, 1ap vudn, phét trién kinh t€ ho gia dinh, phat trién
trang trai v4i cac loai cay trong, vat nuoi phu hop véi ting dia phuong.

- Phét trién cdc nganh nghé phi nong nghiép, céc loai dich vu trong nong
nghiép nhu cung ting gidng cay trong, cac con giong vat nuoi da dugc cai tién, phan
bdn, thudc bao vé thuc vat, cac vat tu nong nghiép, cac dich vu ky thuat, tha y.

- Khuyén khich phat trién cdc mo hinh san xuét nhu kinh t€ ho gia dinh, kinh
t€ trang trai, hinh thanh viing san xuat tap trung trong ciy cong nghiép, chan nuoi
gia suc.

- Ch trong tim ki€m va md rong thi trudng tiéu thu nong san, nim bat nhanh
cac thong tin vé gid cd, tim dau ra 6n dinh cho san phdm nong nghiép. Khuyén
khich tiéu thu nong san thong qua céc hop dong nhim 6n dinh san xuat, khong dé
x4y ra tinh trang ép gid, tao su yén tam cho ngudi nong dan déng thoi on dinh ving
nguyén liéu ctia cic nha may ché bién nong san.

- Tim cdc nguoén von vay tin dung véi 13i sudt vu dai hod trg cho cic du dn
phat trién san xuat nong nghiép va cho cdc ho nong dan ngheo. Kéu goi cdc ngudn
von ti tro khong hoan lai cta cdc t6 chiic kinh t€, x4 hoi, cd nhan hé tro xay dung
co sO ha tang nong thon, tao viéc lam, x6a doéi, giam ngheo.

- Pau tu xay dung cong trinh thuy lgi: cai tao, nang cip két hop xay dung
mdi cong tinh thuy 1oi phuc vu tudi. Theo du kiéhn, téng niang luc tudi nuée cho lda
c6 thé dat khoang 120 ngan ha, chi€m trén 92% dat trong lda. Trong d6 cai tao,
nang cdp cac cong trinh hién c6 dam bao nude tudi cho 52 ngan ha, xay dung méi
359 cong trinh, tuéi 68 ngan ha.

D01 voi cdy ngd. Nang sudt trong ngd binh quan ctia Tay Nguyén khoang
32,8 ta/ha, chi biang 77% nang suét binh quan cta thé€ gidi; cht luong hat ngo chua
déng déu, ham lugng 4m cao nén khé biao quan dugc lau. Tuy nhién, ngo 1a mit
hang dang c6 thi trudng 16n, nhat 1a thi trudng trong nudc. Phét trién cay ngod vira
ddp ting dugc nhu cdu tiéu dung trong nudc va c6 thé xuat khiu, vira 1a hudng
chuyén déi co cau cay trong & nhitng viing dit c6 diéu kién, nhim ting gia tri trén
mot ha dat canh tac.

Do vay can hinh thanh cac viing ngo tap trung phu hgp véi quy hoach cla
ting tinh. T4p trung dau tu vao khau tao giong va hé thong cung cép giong c6 uu
the¢ lai. Phat huy nang luc nghién cttu giong, nhan giong cua Vién Nghién ctu ngo
Trung wong, Vién Khoa hoc k¥ thuat nong nghiép Tay Nguyén, Cong ty giong cay
trong Trung uong... dé tap trung nghién cttu, chon loc, lai tao gidng ngod cé nang
suét va chat lugng cao. Khuyén khich phat trién cdc co s& san xudt hat giéng c6 uu
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thé lai & cac tinh trong viing, nang cip cac trai san xuét giong & cac tinh, bao dam
san xuat giong ngo lai tai chd véi chat luong tot, gia thanh ha.

K&t hop bon phan két hop véi luan canh, xen canh véi cay ho dau cai tao dat
va Ché bién tai chd nang cao hiéu qua st dung, dac biét ché bién thiic an gia suc.

O nhitng viing ¢6 diéu kién phit hop, chuyén mot phan dién tich cay tréng lia
can va dién tich ca phé c6 nang suat thap bap bénh sang trong ngo. Dong thoi ban
hanh co ché hd trg dau tu dé mé rong dién tich trong ngo than cay cao; ho trg dau tu
tlr von ngan sach dé xay dung hé thong kho chita (khoang 45 van tdn/kho); cdc cht
dau tu dugc vay von tir Quy hé tro phat trién quoc gia dé xay dung céic co s ché
bién ngo phuc vu tiéu dung va xuat khau.

Bdng 13. Dién tich va san luong ngo

Cay trong Nam 2004 | Nam 2005 | Nam 2010 Taz‘go ?Q
1. Dién tich gieo trong (ha) 183.927 188.260 220.000
_Lam Péng 16.354 16.960 19.500 1,75
_Pik Lak 97.100 98.000 | 112.000 1,40
_Dik Nong 16.633 18.000 20.000 1,60
_Gia Lai 45.753 46.300 55.000 3,28
~Kon Tum 8.8087 9.000 12.500 | 10,50
2. San lugng (tan) 784.731 | 811.179 | 973.000
- Lam Péng 69.387 71.948 83.000 7,60
- pik Lik 447313 | 453.550 | 498.000 4,05
_Dik Nong 83.723 95.000 | 120.000 4,09
_Gia Lai 154996 | 158.080 | 230.000 | 11,70
- Kon Tum 29312 32.601 42.000 8,76

Nguon: Tinh todn ciia chuyén dé nghién ciiu nong nghiép trong dé rai

5.2.2.2. Gidi phdp tong thé phdt trién nhom cdy xudt khdu hang hod chi
luc

Nhoém cay nay bao gébm ca phé, cao su, ho tiéu, che, diéu.

Daéi voi cdy ca phé

Khong mé rong thém dién tich, tap trung vao tham canh, ché bién. Phét trién
cay ca phé theo hudng sau day:

- Nhitng dién tich ca phé gia c6i, khong c6 nudc tudi s& chuyén sang trong
cdy khdc c6 hiéu qua hon. Giam dién tich trong ca phé voi hién ¢, diéu chinh mot
s6 dién tich trong ca phé voi sang trong ca phé che dé ddp tng nhu ciu thi trudng;
giam chi phi sdn xuat ca phé dé c6 gid thanh hop ly, ting tinh canh tranh trén thi
truong.
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- D6i méi cong nghé ché bién va ting san pham ca phé ché bién luu thong
trén thi truong.

- Tang nang luc ché bién ca phé; thay doi cong nghé ché bién tir ché bién kho
sang ché& bién u6t d€ nang cao chit luong san pham (hién nay gid ca phé cua Viét
Nam thap tir 150 USD- 250 USD/tan so véi gid thi truong London ma nguyén nhan
chu yéu 1a do ch€ bién kho).

- D€ 1am dugc diéu nay, trudc hét dé nghi cho phép cdc co s& ché bién duoc
vay von ddu tu vé6i 13i suét thap (khoang 3%/nam) dé dau tu thay d6i cong nghé (cu
100 ha ca phộ thu hoach, cin dau tu 1 day chuyộn chộ biộn uột cÂ6 cong suat 3 tan
qua tuoi/ngay véGi s6 von dau tu khoang 270-300 triéu dong, nhung thoi gian hoat
dong trong nam rat ngian khoang 45 ngay, nén thoi gian thu hdi von theo du dn tir 7-
8 nam). Dong thoi duoc ap dung mitc uu dai khuyén khich dau tu cao theo cac quy
dinh hién hanh.

Nhanh chéng thanh 1ap Quy phat trién nganh hang ca phé dé hd tro nong dan
lic gid ca giam nhiéu, mat khac, can thong tin kip thoi tinh hinh gid ca ca phé quoc
t€ cho dan biét.

Bdng 14.Du kién dién tich va san luong ca phé ving Tdy Nguyén
Ponvi: DT': ha, SL: tdn

Nam 2004 Nam 2005 Nam 2010
Hang muyc Dién tich San Dién tich San Dién tich San
' lugng ' luong luong
Tong so 440.621 | 755.549 | 411.076 | 819.230 | 390.000 | 850.840
Kon Tum 12.362 19.188 10.050 24.150 10.000 30.600
Gia Lai 77.531 | 104.251 71.050 | 130.730 70.000 | 147.880
bak Lak 166.619 | 284.349 | 150.000 | 465.980 | 150.000 | 452.500
bik Nong 65.941 | 114.493 65.000 | 120.000 55.000 | 130.000
Lam Dong 118.168 | 179.578 | 114976 | 198.370 | 105.000 | 219.860

Nguon: Tinh todn cuia chuyén dé nghién citu nong nghiép trong dé tai

Dai voi cdy cao su

- Nang suét cao su binh quan nam 2004 & Tay Nguyén méi dat gan 1 tdn ma
kho/ha, trong khi d6 nang suat binh quan cua thé€ giéi khoang 1,5-1,8 tin/ha, do
giong cao su nang suat thap, dau tu ban dau con thap. Vi thé ma gia thanh binh quan
san phdm mu cao su so ché€ ctia cac nha mdy ché bién cao su & Viét Nam thudng cao
hon 5-7% so vé6i san phdm cung loai cua Thai Lan va Malaixia, trong khi gid bén
mat hang cung loai v6i Malaixia lai thap hon khoang tir 7-10%.
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- Thiét bi ché€ bién cao su hién nay phan 16n lam ra loai san phdm c6 chat
lugng cao, dan dén gia thanh cao (loai SVR3L, chiém ty trong gan 80%) nhung nhu
cu thi truong thé gidi hién nay chu yéu la loai cao su chét lugng trung binh (SVR
10 va 20). San phdm cao su cua Viét Nam tiéu thu trén thi trudng noi dia chi khoang
10%, con lai 1a xudt khau 90%. Tong dién tich cao su dén nam 2010 khoang 164
ngan ha, san luong 195 ngan tin. Phat trién tap trung ¢ 2 tinh Dak Lak va Gia Lai.

Bdng 15. B0 tri sdn xudt cao su viing Tdy Nguyén

Ponvi: DT': ha, SL: tdn

Nam 2004 Nam 2005 Nam 2010
Hang myc Dién tich San Dién tich San Dién tich San
‘ luong ' luong ' luong
Tong so 102.995 71.256 | 125.250 97.514 | 164.000 | 195.000
Kon Tum 16.583 2.552 25.000 16.500 37.000 35.000
Gia Lai 55.812 71.256 65.000 61.014 77.000 | 100.000
bak Lak 23.207 17.577 18.250 18.500 41.000 54.000
bik Nong 6.225 1.364 7.500 1.500 9.000 6.000

Nguon: Tinh todn cuia chuyén dé nghién citu nong nghiép trong dé tai
Nhitng gidi phdp chui yéu:
- Tap trung tham canh trén dién tich khoang 97 ngan ha dé dat nang suit cao,

ti€p tuc phat trién cao su & nhitng noi c6 diéu kién dé dén nam 2010 dat dién tich
khoang 164 nghin ha.
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- Ché bién cao su: Tay Nguyén da c6 10 co sd ché bién cao su véi tong cong
sudt 38.700 tan. Phat trién nganh cong nghiép so ch€ mu cao su, ché bién cic sin
phdm tir mu cao su, xay dung cdc nha may c6 cong suit 500- 3.000 tan/nam, san
phidm chu yéu 1a cao su mu kho (dang bun, com) dat tiéu chuin xudt khau nhim
nang cao hiéu qua cua cay cao su.

Dong thoi vé6i viec dau tu mdi cho cac co s san xuat hién dai v6i cong nghé
tién tién, phat trién céc xudng san xudt nho véi cong suat khoang 100-200 tdn /nam
(mbi co s& ché bién cho khoang 50-100 ha cao su) vé6i céc san phdm phu hop véi
tieu diing trong nudc va xuat khau.

Doi vai cdy che

Nang suét che 6 Tay Nguyén dat khoang 1 tin bup kho/ha, bang khoang 75%
nang suat binh quan cua th€ giéi. Chat lugng che con kém vé ca noi chat, ngoai hinh
va bao bi mau ma. Vi cheé chat nhiéu, nhat, huong thom kém; chat luong ché khong
6n dinh ma bién déi theo muia vu va theo cong nghé cua tiing nha mdy san xuat. Gid
thanh sdn xudt 1 tdn cheé kho xuat khau binh quan khoang 15 triéu dong, trong khi
do gia xudt khu tai cang 1 tan che 1a 17-18 triéu déng (trén dudi 1.170 USD/tan);
gia ban che Viét Nam trén thi truong th€ giGi thuong thap hon che cung loai cua céac
nude tir 15-30%.

Thi truong tiéu thu che & trong nude va trén thé gidi ¢ xu hudng tang. Du
bdo trong vai nam téi luong che tiéu thu trén th€ giGi khoang 2,7 triéu tan; luong che
tiéu thu trong nude vao khoang 30-40 nghin tin, chi€ém khoang trén dudi 50% luong
che san xuat & nude ta. Dung luong thi truong tiéu thu che & trong nudc va thé gidi,
cho phép c6 thé phit trién cay che va tang chat lugng che dé ddp tng nhu ciu trong
nudc va xuét khdu. O Tay Nguyén 5 tinh déu san xuét che, trong d6 c6 2 tinh Gia
Lai va Lam Dong c6 diộn tich 16n, tap trung gan vội nhitng nha mdy chộ biộn che ¢6
cong suat 16n, hién dai. Giai phdp phat trién la giit dién tich ché & miic 26-27 nghin
ha (Lam Déng 24-25 nghin ha, Gia Lai 1,5-2 nghin ha), tap trung tham canh tot, dé
c6 san lugng dat 150-160 nghin tan va chat lugng cao.

Nhu vay, so v6i dién tich che hién nay, chi phét trién thém khoang 4 ngan ha
t6i nam 2010, trong d6 tang dién tich cht yéu & Lam Dong, nhung giam dién tich &
ik Lak. San xudt che chi yéu dau tu vao tham canh dé tang nang sudt va ché bién
che xuét khau. Pay 13 huéng chuyén dich tich cuc co cau san xudt & cac huyén, thi
d6i voi trong che ctia Gia Lai va Lam Dong.

Hai bién phdp then chét vé phét trién che xuat khau hién nay 1a:(1) tréng
thém 4 nghin ha che bang giong che dic san cao nguyén va thay thé€ dan dién tich
ché nang suét thap, chat luong kém hién nay (khoang 10 nghin ha) bing giong ché
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c6 chat luong cao; (2) ap dung bién phdp tham canh cay che hoan toan khong dung
hod chat doc hai, khong ¢6 du luong thudce sau. Ho trg ddu tu (nghién ciu co ché
cho vay tin dung vdi 1ai sudt 3-5% nam) dé ddu tu xay dung mdi va cdi tao, nang cap
cac co s ché bién che theo huéng hién dai, bao dam chat luong che xuat khau.
Mién giam thu€ sir dung dit nong nghiép cho ngudi trong che.
Gia thi truong thé giéi gia xuat khau va gia che thi truong noi dia
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Bdng 16. B0 tri san xudt ché ving Tdy Nguyén.
Ponvi: DT: ha, SL: tdn

Nam 2004 Nam 2005 Nam 2010
Hang muc Dién tich San Dién tich San Dién tich San
lugng luong luong

Téng so6 26.644 | 143.459,8 24.230 | 159.960 27.000 | 232.635
Kon Tum 51 83 1.200 4.235 1.500 5.795
Lam Dong 25.178 | 139.180 23.850 | 155.245 25.000 | 225.840
bak Lak 30 122 80 240 100 1.000
bik Nong 56 219 100 400 400 1.600

Nguon: Tinh todn cia chuyén dé nghién citu nong nghiép trong dé tai

Phat trién cdy diéu (dao lon hot)

Diéu 1a mot trong 5 cdy trong cho san pham hang hoa chi luc clia Tay
Nguyén ciing nhu ca nude (ca phé, che, cao su, tiéu, dicu). Dicu kién tu nhién phu
hop cho cay diéu phét trién va c6 thé m& rong dién tich dén nam 2010 dat khoéng
59,8 ngan ha.
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Phat trién trong diéu dé xudt khdu la hudng chuyén doi co cdu cdy trong cé
hiéu qud trong mot so ving nong thon hién nay. Nam 2003 dién tich diéu & Tay
Nguyén dat 255 ngan ha cho san lugng 140 ngan tan, nang suét binh quan 0,5 tan
nhan/ha. Trong nhitng nam tGi s& phét trién theo 2 hudng:

Tdp trung mo rong dién tich ¢ nhitng noi ddt thich hop, coi diéu 1a mot cay
miii nhon x6a do6i giam ngheo trong chuyén d6i co ciu cay trong & mot so dia
phuong trong viing; dua dién tich cay diéu toan vung lén tGi gan 59,8 ngan ha.

Tdp trung tham canh dién tich cdy diéu hién cé (hién nay dién tich tham canh
cay diéu méi dat 15-20 %). Bién phap then chot 1a: str dung giong di€u ghép c6 nang
sudt va chat lugng cao dé tréng mdi trén toan bo dién tich dugc quy hoach va thay
thé dan dién tich cay diéu hién c6 ma nang suét con dang rat thap; cung véi giong
mdi két hop cdc bién phdp tham canh, dua nang suét cay diéu ting 1én ngang bang
muc thé gidi. PAu tu xay dung thém nhitng day chuyén ché bién hat diéu c6 trinh do
cong nghé tién tién nang cao gid tri xuat khau.

Ngoai cong tac quy hoach viing trong cdy diéu, can sém ban hanh céc co ché
chinh siach khuyén khich ngoi trong di€u nhu mién thu€ sir dung dat nong nghiép
trong 5 nam dau trong mGi va 3 nam doi véi dién tich cai tao lai d6i vé6i cay diéu.
Cho cdc ho nong dan vay tin dung uu dai trong méi cay di€u va nang cap, xay dung
mdéi co s& ché bién hat diéu, t6 chic khuyén nong vé kién thic trong diéu tham
canh.

Gia thi truong thé giéi gia xuat khau va gia hat diéu thi truong néi dia
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Bang 17. Bo'tri san xudt diéu vang Tdy Nguyén.
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DPonvi: DT: ha, SL: tdn

Nam 2004 Nam 2005 Nam 2010
Muc Dién tich San Dién tich San Dién tich San
luong luong lugng
Téng so6 37.475 13.356 36.115 18.716 59.800 48.485
Kon Tum 389 30 500 150 1.500 500
Gia Lai 12.354 3.721 13.150 9.630 30.800 26.845
bak Lak 14.730 3.616 9.500 5.600 19.200 15.250
bik Nong 2.491 1.926 3.500 3.100 9.000 5.000
Lam Dong 8.149 895 8.465 3.336 8.300 5.890

Nguon: Tinh todn cua chuyén dé nghién citu nong nghiép trong dé tai

Dai voi cdy tiéu

Tiéu 1a mot trong 5 cay trong cho san phdm hang hod c¢6 gid tri kinh t€ cao &

Tay Nguyén (ca phé, che, cao su, tiéu va diéu). Phat trién trong céc ho gia dinh dé
dua dién tich tr 11,6 nghin ha nam 2004 1én 12,3 nghin ha vao nam 2010 véi san
lugng 22 nghin tan.

Bang 18. B0 tri sdn xudt ho tiéu vang Tdy Nguyén.

Ponvi: DT: ha, SL: tdn

Nam 2004 Nam 2005 Nam 2010
Hangmuc | 1 ntich | 5™ | Dientich | ™™ | Dientich | 2
lugng lugng lugng
Téngso | 11.661| 17.044| 11.670| 17.560| 12300 22.010
Kon Tum 300 40 300 360 300 570
Gia Lai 2.073 3618 2610 6774 3.000|  8.884
Pak Lak 2816| 3413| 1360 2000] 1.000|  1.500
Pik Nong 6.147| 9566| 6500| 9700  7.000| 11.200
Lam Péng 389 189 900| 1010| 1.000| 3.436

Nguon: Tinh todn ciia chuyén dé nghién ciiu nong nghiép trong dé tai

Cdc gidi phdp chu yéu: Tiép tuc quy hoach cic ving tiéu tham canh, c6 tudi,

khong trong 6 at, nghién ctu thay cay chong gb bang céc cay song khac hoac bing

gach xay, tru bé tong va phé bién thong tin vé thi trudong dén tan ngudi trong tiéu.

5.2.2.3. Nhém cay thay thé nhdp khdu

Nhoém cay thay thé nhap khdu bao gém: ngo, mia dudng va bong vai. Trong

d6: cay ngo6 ciling duoc xem la cay luong thuc quan trong cta ving, dong thoi 1a cay
trong cho san phdm thay thé nhap khau dé san xuat va ché bién thiic an gia sic. Kha
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nang san xuat ngd da duoc dé cap & trén. Sau day 1a bd tri san xudt cua 2 cay trong
thay thé nhap khau khong kém phan quan trong 12 mia va bong vai.

Cdy mia. Nang suat mia trung binh hién nay da dat trén 50 nghin tin/ha,
nhung ciing chi bang khoang 75% ning suét binh quan cua th€ gigi (néu so vdi céc
nudc trong khu vuc thi con thdp hon: biang 74% nang suit ctia Malaixia, 66% nang
suat cua Trung Quoc va 64% nang suat cua Indonexia). Chat luong mia chua dong
dộu, thi€u giong rai vu va cÂ6 do dudng thap nén dinh mic tiộu hao binh quan tội
11,5-12 mia/dudng, cao hon 20% so vội cac nude trong khu vuc. Gid thanh san xuột
mia va dudong cao hon tr 30-50% so vội cac nude trong vung. Hiộn tai nganh mia
dudng phat trién dugc 1a dua vao su bao ho cao ciia Nha nuéc.

Dé nang cao tinh canh tranh trong san xuat mfa dudng, trudc hét 1a phai quy
hoach phét trién déng bo nganh mia dudng ca vé ving nguyén liéu va co s& ché
bién. Nhanh chéng dua cdc giong mia c6 nang suat, chi s6 dudng trong mia cao, dau
tu chiéu sau va thay déi cong nghé clia cac co s& ché bién dudng nhim giam nhanh
gid thanh san xuét dé c6 thé canh tranh duoc trén thi trudng; coi day 1a diéu kién
song con cua céc doanh nghiép san xuat dudng trong thoi gian t6i. Phat trién & mot
sO vung, chon giéng tot, c6 nang suat cao.

Dién tich mia ving Tay Nguyén dén nam 2004 c6 28,7 nghin ha, san luong
trén 1,3 triéu tidn hién tai 1a thira d0 vé mat s6 luong theo yéu cdu ctia 5 nha may
hiộn ¢6 vội tộng cong suat khoang 5.000 tan mia cay/ngay, nhung thuc t€ tinh trang
tranh chap nguyén liéu, thi€u nguyén liéu vain dién ra do thi€u hop ly trong t6 chic
thu mua, su lién két gitta cdc nha may va nhitng bién dong vé gid ca. (Hién trang
Tay Nguyén c6 5 nhd may véi tong cong suat thiét k& dat 5,6 ngan tdn mia/ngay.
Nha mdy duong Kon Tum cong suat 1.500 tan mia/ngay. Nha may duong Bourbon
Gia Lai (Lién doanh vé6i Phap) cong suat 1.000 tdn mia/ngay. Nha may duong Cu
Jut cong suat 1.200 tdn mia/ngay. Nha may duong 333 Dak Lak cong suat 500 tan
mia/ngay. Pang xay dung nha may duong tho An Khé cong suit 2.000 tdn mia/ngay.
Cong suat hoat dong cua cac nha may chi dat 60- 65% cong sudt thiét ké).

Cdc gidi phdp chu yéu. B tri dién tich du nguyén liéu tap trung cho cac nha
mdy dudng hién tai, tong cong suit dén nam 2010 khoang 7.000 tin mia cay/ngay,
tuong duong véi 1,5-1,8 triéu tdn mia nguyén liéu/nam, chua tinh cho yéu ciu mia
cho ép thu cong).

DAu tu chiéu sau, mo rong san xuat cdc nha may dudng hién cd, cai ti€n quan
1y, hinh thanh moi lién két chat ché, phan chia loi ich d6i véi nguoi san xudt nguyén
liéu d€ bao dam cdc nha mdy ché bién hoat dong c6 hiéu qua, gid thanh hop 1y va ¢6
thé tang kha ning canh tranh
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Hién dai hoa trang thiét bi, nang cao cong suit ché bién theo thiét ké. Theo
k€& hoach cua cac tinh, tir nay dén nam 2010 toan vung khong xay dung thém nha
mdy ma chi nang cao cong suit cdc nha mdy hién c6 véi téng cong sudt du kién
khoang 7.000 tan/ngay.

Ung dung giéng méi nang suét cao, giam gid thanh san xuét dé san phdm
duong khong chi dat chat lugng cao ma con c6 kha nang canh tranh véi cac nudc
trong khu vuc. Gan quyén lgi ciia nha mdy véi ngudi trong mia, xay dung ving
nguyén liéu tap trung co tudi nang suat cao.

Bdng 19. B6 tri sdn xudt mia

Don vi: DT: 1000 ha; SL: 1000 tdn

Nam 2004 Nam 2005 Nam 2010
Hang muc Dién San Dién San Dién San
tich luong tich luong tich luong
Tong so 28,7 1.355,4 34,5 2.103.4 27,0 2.082,3
- Kon Tum 3,5 150,2 5,0 299,8 5,0 350,0
- Gia Lai 12,0 512,6 16,2 883,1 11,5 1.044,7
- bak Lak 7,2 345,7 8,1 579.,5 6,0 360,0
-Dik Nong 2,8 164,7 3,0 170,0 3,0 180,0
- Lam Dong 3,2 182,2 2,2 138,0 1,5 147,6

Nguon: Tinh todn cua chuyén dé nghién ciiu nong nghiép trong dé tai

Doi voi cdy bong vdi. Nang suét hién nay mac du da dat 1,2 tdn bong hat/ha,
nhung ciing chi bing 48% so vGi nang sudt binh quan cua thé gidi; phan 16n 12 bong
soi ngin, chat luong bong xo tap chat con nhiéu, do 4m con 16n...Gid thanh san xuat
bong xo trong nudc cao (khoang trén 18.000 dong/kg); trong khi gid bong thé gidi
dao dong trén dudi 1 USD/kg trong nhi€u nam (c6 ldc chi con 0,8 USD/kg tic 1.200
dong/kg).

Cay bong dugc danh gid 1a mat hang canh tranh c6 diéu kién. Hién nay Viét
Nam con dang phai nhap khau bong dé€ 1am nguyén liéu cho nganh dét. Dién tich
trong bong ca nudc nam 2003 da dat 31.150 ha, nang sudt binh quan 12,9 ta/ha va
san lugng trén 16.500 tan, gap 2,2 1an nam 1995, nhung méi dap tng duoc 10% nhu
ciu bong cho nganh dét.

Vung Tay Nguyén dén nam 2020 c6 thé quy hoach dién tich bong Ién khoang
40 ngan ha va san lugng bong xo dat khoang 100 ngan tdn, nham déap ing mot phan
16n cho cong nghiép dét va khai thac c¢6 hiéu qua hon quy dat, tao viéc lam, tang thu
nhap. Pua nhanh giéng mdi c6 hiéu qua vao dé phdt trién manh cay bong két hop
véi luan canh mot s6 cay ngan ngay khac; chuyén mot s6 dién tich cay luong thuc,
thuc phdm hiéu qua thap sang trong bong; xay dung cong trinh thuy lgi phuc vu
phat trién cay bong.
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Di lién vé6i viing nguyén liéu, cdn nang cdp va xay dung cdc nha may cén
bong hién c6, xay dung méi cdc nha mdy can bong méi, dé dén nam 2010 dat cong
sudt khoang 50 nghin tan bong hat/nam.

Vén dé hién nay la tap trung nghién citu lai tao, chon loc va nhap noi giong
bong lai, bong khang sau bénh cho ning suit cao, chat luong tot dé cung cip cho
nhu cau san xudt cia nong dan. Pau tu cac co sd nghién citu, san xuat giong bong
c6 nang sudt va chit lugng cao. Hoan chinh k¥ thuat cong nghé san xuat giong bong
lai, xay dung mang IuGi san xuét giong.

Trién khai rong rai cdc bién phdp phong trir téng hop d6i vdi cay bong. Ting
cudng cong tdc khuyén nong, chuyén giao nhanh tién bo ky thuat va cong nghé méi
cho nguoi trong bong.

Nha nuéc can ho tro dau tu tir von Ngéan sdch cho viéc xay dung cic cong
trinh thuy loi phuc vu ving trong bong, dau tu nghién ctu, lai tao giong bong; cap
giong bong goc, giong bong ong ba cho cac co sd tham gia san xuat hat lai d€ cung
cép cho dan. Hb tro gia giong goc thuong phdm cho nong dan trong thoi gian 2 nam,
nam thi nhat 60% va nam thit hai 50% theo gi tai thoi diém.

Nghién cttu diéu chinh muc khau trir ddu vao khi tinh thué€ gid tri gia tang cho
thu mua bong hat; mién giam thué sir dung dit nong nghiép doi véi dat trong bong
cong nghiép. Cdc doanh nghiép clia Tong Cong ty dét may Viét Nam s€ ky cac hop
dong tiéu thu hét bong xo clia cac co s& ché bién, can ép bong xo trong nude. Cac co
s& ché bién, can ép bong xo phai ky hop dong tiéu thu bong hat v6i nguoi san xuat
hoac hogp tac xa.

Xay dung hé thong thong tin thi truong, du bao, xdc ti€n thuong mai hang
dét, may, bong xo va dau bong, nham hinh thanh quan hé cung cau va gid ca hop ly
cia mat hang ndy nhiam dam bao quyén loi cho ca ngudi san xuat va nguoi tiéu
dung. Lap quy hé trg gia bong cong nghiép dé ho tro gid bong trong nudc.

Bdng 20. Du kién phdt trién bong cong nghiép ving Tdy Nguyén

Don vi: DT : nghin ha, SL:nghin tdn

. 2004 2010 2020
Vung
DT SL DT SL DT SL
Toan quoc 31,0 35,1 77 180 120 295
- Duyén hai Nam Trung Bo 1,3 1,5 19 48 30 75
- Tay Nguyén 20,7 25,2 33 67 40 100
- bong Nam Bo 8,6 7,8 15 45 20 55
- BB Song Cuu Long 0,4 0,6 10 20 30 65

Nguon: Vién Quy hoach thiét ké' Nong nghiép va néng thon - Bo NN va PTNT, nam 2004
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5.2.2.4. Phadt trién cdy trong theo huong da dang hod sdn phdm, ndng sirc
canh tranh

Ngoai cac cay trong c6 tinh chat chién lugc da néu, dé khai thic thé manh
von c6 vé diéu kién dat dai, khi hau thoi tiét cling nhu cac tai nguyén thién nhién
khac, Tay Nguyén c6 thé phat trién mot cdch da dang céc san phdm nong nghiép
nhu cay ¢6 bot, rau, cAy dn qud, dau tam...

Cady co bot
Khoai, mi: phét trién tap trung & 2 tinh Gia Lai va Kon Tum. Téng dién tich

c6 dén nam 2004 khoang trén 37 ngan ha, san lugng 384 ngan tan. Dién tich c6 kha
nang ph4t trién dén nam 2010: 61,3 ngan ha; san lugng 551 ngan tan.

Cay ddu tam

Hién trang phat trién: dén nam 2004 toan ving ¢6 9.255 ha, san luong trén
64,1 ngan tan (twong duong véi 2,26 ngan tdn kén tim). Quy hoach phét trién: dién
tich trong dau theo du kién 12 7,3 ngan ha; san lugng dat 3,6 ngan tan kén tam vao
nam 2005. Nam 2010 trong 9,1 ngan ha dau; san lugng kén tam khoang 4,6 ngan
tan.

Cdy ca cao

Theo Du 4n phat trién cay ca cao, dién tich ca cao 5 ngan ha (2005) va 10
ngan ha (2010) tap trung & Pak Lak. Cay ca cao trong xen véGi cay cong nghiép lau
nam khac hoac trong thay thé dién tich ca phé khong c6 kha nang tudi va gia cdi,
dua san luong ca cao 1én 2 ngan tin (2005) va 7 ngan tan (2010).

Rau ddu

Dién tich rau dau toan ving nam 2004 trén 41,4 ngan; san luong 730 ngan
tan. Vung rau dau hang hoa ¢ Tay Nguyén tap trung cht yéu & Pa Lat va cac huyén
lan can nhu Pon Duong, Pic Trong, Lam Ha (Lam Pong). Nam 2004 dién tich
trong rau & Lam Dong dat 23700 ha véi san luong 1a 552,2 ngan tan bang 4,3% vé
dién tich va 7,5 vé san lugng rau ca nude. VGi uu thé & do cao khi hau on déi Da Lat
san xudt dugc khong nhitng nhiéu loai rau cao cidp nhu c6é ning suit cao nhu ca rot,
stip 1o, ca chua...ma con san xuat dugc nhiéu giong rau ¢ chat luong cao.

Hoa
San xuat hoa: tap trung chu y&u va san xuột cÂ6 tinh hang hoa la tinh Lam
Dong. Nam 2004 toan tinh da c¢6 340 ha chuyén trong hoa. San lugng hoa nam 2004

dat khoang 68 triéu canh, trong d6 xuét khau khoang 4- 5 triéu canh. Ph4t trién cay
hoa & Pa Lat, phan dau dén nam 2010 danh tir 500- 600 ha chuyén canh trong hoa.
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Cdy dn qua

Hién trang dién tich cay an qua toan vung dat 18.000 ha, san Iuong 51,8 ngan
tan. Dén nam 2010 dién tich 1a 32.000 ha, san lugng 277 ngan tan.

Bdng 21. Quy hoach dién tich va sdn luong cdy dn qud theo vang

Pon vi: DT: nghin ha, SL: nghin tdn

Vung 2004 2010 2020
DT SL DT SL DT SL

Toan quoc 643,5| 2986 | 1093 | 8219| 1150| 9450
- Trung du mién ndi Bic Bo | 147,9 | 3294 260 | 1400 300 | 1600
- D.Bang song Hong 67,0 459,0| 112,0| 1234,0 100 | 1300
- Duyén hai Bac Trung Bo 50,4 | 176,0 80,0 | 600,0 90,0 | 700,0
- Duyén hai Nam Trung Bo 245 | 1544 38,0 364 50 450
- Tay Nguyén 18,0 51,8 32,0 | 277,0 40,0 | 400,0
- bong Nam Bo 111,6 | 312,0| 150,0 | 1500,0 | 120,0| 1500
- BB Song Cuu Long 2232 | 1503 | 421,0| 2835 450 | 3500

Nguon: Tinh todn cua chuyén dé nghién citu nong nghiép trong dé tai

5.2.3. Chdn nuoi

Khé khin cta phat trién chian nuoi néi chung hién nay & Tay Nguyén 1a chat
luong giong kém, cong tac thd y chua t6t va thi truong tiéu thu con khé khan. Do
vdly, giai phap tong thé vé phat trién chan nuoi la:

Tap trung phat trién chin nuoi, dic biét bo thit va sita; can trién khai cac du
4n phat trién chan nuoi bo thit chit lugng cao cung cap cho cdc khu do thi va khu
cong nghiép. Pua gia tri cia nganh chan nuoi Tay Nguyén dén nam 2010 chi€m
22% trong tong gid tri san xudt nganh nong nghiép vdi con nuodi chinh 1a bod thit cao
cap, bo sira, lon.

Sita 12 san phdm dang c6 thi trudong tiéu thu 16n & trong nudc va & nudc ngoai.
Hién nay nhu cau tiéu dung sita ca nudc khoang 750 nghin tan quy sita tuoi. Ca nudc
c6 6 nha may ché bién sita, trong d6 c6 1 nha may lién doanh v4i nudc ngoai
(Formost) va 1 nha mdy cta Nestlé. Viéc chin nuoi bo sita da gép phan chuyén déi
co cau kinh t&€ ¢6 hiéu qua trong mot sO ving.

Dé ddy manh ph4t trién sita, Thi tuéng Chinh phu da c6 Quyét dinh so
167/2001/QD-TTg ngay 26 thang 10 nam 2001 vội muc tiộu dộn 2005 cÂ6 100.000
con bo sita san xudt ra 20% lugng sita tiéu dung trong nudc. Dén nam 2010 dap tng
40% va sau nam 2010 san xuat trén 1 triéu tan stra tuoi.
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Tay Nguyén c6 nhiéu tiém nang va th€ manh dé phat trién chan nuoi, cht yéu
12 nuoi bd (ca bo sita va bod thit) gan vé6i phat trién cong nghiép ché bién. Dén nam
2010 c6 khoang 627,5 ngan con bo vGi 10.000 bo sita, ty 1€ bo lai 35- 40% véi
phuong thitc nuo6i trang trai két hop véi cac ho gia dinh la chinh, cac doanh nghiép
va hop tac xa lam dich vu vé giong, thd y, khuyén nong, tiéu thu san pham va ché
bién cdc san pham chin nuoi. Ngoai ra, tan dung cdc diéu kién dé€ phat trién nuoi
lon, gia cAm va ong..,nudi trong thuy san trén dién tich 1ong hé. Day manh cong téc
khuyén nong, chi trong huéng din céach canh tdc, gitp d& chuyén giao cong nghe,
nhat 13 cho déng bao cic dan toc thiéu so.

Dé thue hién muc tiéu nay qua nghién citu tinh todn dé tai, kién nghi:

- Nuoi 1 con bo stra giai quyét viéc lam cho 2 lao dong, véi thu nhap khoang
12-18 triéu dong/nam. Véi gia 3500 d/kg sita nong dan nuodi bo cé 1ai 25%, nguoi
nuoi truc ti€p duoc hudng tir 2800-3000 d, con lai 1a dich vu vit sita, thu gom, van
chuyén.

- Bién phép chu yéu la xay dung ving bo cdi nén trén co s& cai tao dan bo
vang Viét Nam. Phat trién bo sita lai 35%, 45% bo sita ngoai; danh dat cho phat
trién thic an chan nuoi bo sita, phét trién giong co cho bo sita; quy hoach mang ludi
thu gom va ché bién sita; dau tu cac co s& nghién ctru khoa hoc, co s& giong bo stra.

- Thuc hién mot s& giai phdp hé tro tai chinh nhu cép kinh phi tir Ngan sach
cho viéc san xuat tinh bo, ni to 16ng, van chuyén, vic xin tiém phong bénh. Ho trg
nong dan kinh phi néu bo sita dé ra bé duc, hé trg 1ai suat tién vay v6i muc cho dan
vay 2 triéu dong/con bo cai trong 3 nam. Cho vay dau tu theo 13i suat wu dai xay
dung co s& ché bién sita.

- Tang von cho vay mua bo sita, 1 con bo sita mua trong nuGc hién nay can
khoang tir 15-20 triéu dong. Néu chi cho vay 2 triéu/con thi khong thé phat trién
dugc. Vi thé can tang von cho dan vay du dé c¢6 thé mua duoc 1 con. Cac ho vay
nhiéu hon s& cho vay theo 1ai suat uu dai hién hanh.

- Néu nang duogc ty 1é st dung nguyén liéu sita tuci trong nudc tir mic 10-
20% nhu cdu nhu hién nay lén 20% nhu cdu vao nam 2010 thi ¢6 thé giam kim
ngach nhap khau nguyén liéu sita twoi khoang 20 triéu USD.

Nhiing gidi phdp chu yéu

- Nha nudc héd trg von ngan sach cho cac co s6 chan nuéi, thi y, ting cuong
cac bién phap khuyén nong, mo rong cac dich vu thu y, thu tinh nhan tao, nuoi cay
mo va phong trir dich bénh.
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- Pau tu xay dung cic co s& ché bién thiic an, ché bién thit va cic san pham

tlr chin nuoi, gitip d6 cac ho gia dinh von va k§j thuat dé€ chian nuoi bo sita.

- Gitp cac ho nong dan, cac trang trai ky thuat, thong tin, von, giong... phat

trién chan nuoi.

- H6 trg dau tu phat trién giong goc, chu yéu 1a bo, thiét 1ap trang trai, gia trai

trong Iinh vuc chan nuoi.

- Cai tao dong c0, trong co dé phat trién chan nuoi trau, bo, dién tich dong cod

tan dung va dong co cai tao quy hoach khoang 44.000 ha.

Bdng 22. B0 tri sdn xudt vit nuéi chu yéu.

Ponvi: SL: 1000 con

S6 luwong
Hang muc
Nam 2004 Nam 2005 Nam 2010

1. Pan trdu 65,9 73,9 84,1

- Kon Tum 12,8 13,3 14,6

- Gia Lai 13,8 18,0 22,0

- bak Lak 18,4 20,1 22,0

- Dak Nong 4.6 6,0 8,0

- Lam Dong 16,2 17,5 17,5
2. Dan bo 475,9 581,44 627,6

- Kon Tum 56,6 64,7 87,6

- Gia Lai 2499 300,0 360,0

- bak Lak 104,6 118,0 130,0

- bak Nong 10,8 20,0 40,0

- Lam Dong 54.8 75,7 94.0
3. Dan heo 1349,7 1.420,0 1.755,5

- Kon Tum 119,7 140,2 155.,5

- Gia Lai 316,9 310,0 380,0

- bak Lak 507,8 540,0 600,0

- Dak Nong 104,7 200,0 250,0

- Lam Dong 290,5 220,0 320,0
4. Bo sita (con) 3.000,0 7.000,0 10.000,0
5. Gia cam 7.416,0 10.126,0 13.135,0
6. Sdan phdam

- Thit heo hoi (tan) 63,5 165,8 117,7

- Thit bo hoi (tan) 13,6 26,0 35,5

Nguon: Nién gidm thong ké 5 tinh Tdy Nguyén va xit Iy cuia nhém chuyén gia, 2004
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Bdng 23. Du bdo két qud chuyén déi sdn xudt nong nghiép

Hang muc Don vi Nam Nam Nam
' ' ' 2004 2005 2010
1. Ty trong GDP nong lam nghiép % 52,1 44,5 31
2. Co cau nong nghiép/lam nghiép % 94,5/5,5 | 91,3/8,7 | 89,9/10,1
3. Co cau san xudt nong nghiép % 100,0 100,0 100,0
- Trong trot % 86,0 76,6 70,0
- Chan nuo6i % 10,7 16,2 21,2
- Dich vu % 3,3 7,1 8,8
4. Binh quan gia tri san xuat nong | Tr.dong
nghiép
- Trén 1 ha dat nong nghiép Tr.dong 13,1 17,5 25,0
- Trén 1 dau nguoi Tr.dong 3.8 473 5,5
5. Co cau san xuat 1am nghiép % 100,0 100,0 100,0
- Trong va nudi ring % 18,0 37,7 34,0
- Khai thac g6 va lam san % 77,2 31,3 36,2
- Dich vu lam nghiép % 4,8 31,0 29,8
6. Gia tri XK nong lam san Tr.USD 2959 861,7 1.153,2

Nguon: Xu ly cua dé tai, nam 2004

Hang nam ving Tay Nguyén s& phdt trién cdc san pham hang hoa theo hudng

bén vitng gébm cdc san phadm chu yéu sau.
1. Ca phé hang hoa:820.000 tan
2. Che bup kho: 20.000 tan
3. Cao su mu kho: 200.000 tan

4. Hat diéu:  45.000 tan
5. Hat tiéu: 20.000 tan
6. Bong hat:  66.800 tan
7. Rau: 200.000 tan

5.3. Chinh sach va giai phap téng thé phat trién 1am nghiép

Tay Nguyén la vung c6 dién tich va trit lugng rung 16n nhat ca nudc. Phat
trién 1am nghiép toan dién va c6 hiéu qua 1a giai phdp mang tinh dot phd quan trong
trong chién lugc phat trién Tay Nguyén (dic biét 1a trong rimg nguyén liéu gin véi
cac nha may ché bién) va ciing 1a dinh huéng quan trong dé€ phat trién kinh té,
chuyén dich co ciu kinh t€ va tao thém nhiéu viéc lam, nhat 1a & khu vuc déng bao
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dan toc; bao vé ngudn nuéc ngdm; ngan chan i lut cho cdc tinh ven bién mién
trung, phong ho rimg dau nguon, bao ton da dang sinh hoc.

Trong nhitng nam trudc mat can bao vé cho dugc dién tich rimg hién cé, két
hop khoanh nuoi, tai sinh rimg véi trong lai dién tich rimg tap bang rimg nguyén liéu
cong nghiép c6 gia tri kinh t€ cao nham khong nhiing giit va tang do che phu cua
ring ma con dé phat trién kinh t€ 1am nghiép c6 hiéu qua, dim bao can bang sinh
thai cua Tay Nguyén va cua ca ving Nam Trung bd, Pong Nam bo, mot phan dong
bing song Clru Long, dong thoi truc tiép lién quan t6i hoat dong cliia cdc nha may
thuy dién I6n da va sé ti€p tuc dugc xay dung.

(1) Phuong huéng chung vé phét trién 1am nghiép & Tay Nguyén 1a "gén viec
trong ring nguyén liéu, trong cay cong nghiép, ciy an qua véi viéc khoi phuc va bao
vé, cham séc rung, gilt vitng moi truong sinh thai va tang nhanh do che phu cta
ring". Tang cuong hon nita cong tdc quan ly, cham séc, bao vé khoang 3 triéu ha
rimg, trong méi khoang 50 van ha, dua dién tich c6 rung lén khoang 3.5 triéu
ha(trong dé ring phong ho 95 van ha; rimg dac dung 49 van ha; riing san xuét
khoang 2 triéu ha). Ngan chan c6 hiéu qua nan khai thac 1am san bira bai, 1an chi€ém
dat 1am nghiép trai phép va nan chay rung.

Bdng 24. Dién tich va co cdu ddt ldm nghiép co riung

Pon vi: DT: 1000 ha, Co cdu: %

Nam 2004 Nam 2005 Nam 2010
Hang muc Dién . Dién Co Dién Co
tich Cocau tich cau tich cau
Tong dién tich 3.081,2 100,0 | 3.243,0| 100,0| 3.467,3| 100,0
1. Bdt c6 rung tw nhién | 2.914,4 94,6 | 2.910,3 89,71 29276 | 84,4
1. Ring san xuat 1.643,8 534 | 1.582,5 48,8 | 1.549,1 | 44,7
2. Rung phong ho 865,3 28,1 891,6 27,5 936,0 | 27,0
3. Rung dac dung 405,3 13,2 436,2 13,5 4425 | 12,8
I1. Ddt c6 rimg trong 89,8 2,9 305,7 9.4 5056 | 14,6
1. Rirng san xuét 54,8 1,8 192,6 5,9 348,7| 10,1
2. Rumng phong ho 32,0 1,0 93,3 2,9 124,2 3,6
3. Rung dac dung 3,0 0,1 19,8 0,6 32,7 0,9
Ill. Rung khoanh nuoi 77,0 25 27,0 0,8 34,0 1,0
va uom giong

Nguon: Vién Quy hoach thiét ké' Nong nghiép va néng thon - Bo NN va PTNT, nam 2004

- bén nam 2010 trong thém 214,2 ngan ha rimg va 65,5 ngan ha cay cong
nghiép lau nam. Pam bao cho Tay Nguyén c6 gan 3,5 triéu ha rimg (2010), dat ty 1&
che phu cua riing 65%.
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- Cung cap du nguyén liéu cho nhu ciu ché bién cdc san pham tir gd. Tiép tuc
trong 324 ngan ha rimg cay nguyén liéu dam bao cung cip du gbé nguyén liéu cho
Nha mdy MDF Gia Lai, Nha mdy bot gidy & Lam Do6ng va ¢ nhiing noi khac cé diéu
kién, hudng t6i san xudt bot gidy va gidy dat khoang 1 triéu tdn/nam, san lugng van
nhan tao céc loai khoang 500 ngan m?*/nam.

(2). Nhu cdu vé chat dot: Hau hét dong bao Tay Nguyén déu dung cui dé nau
nudng, sudi &m, sy nong san, dot gach, voi. Néu tinh chung binh quan moi nhan
khau khoang 1ster cti/nam thi luong cui cin khoang 5,5-6 triéu ster/nam (tuong
duong vé6i khoang 3,5-4 trieu m®); nhu cdu gb gia dung tai chd cua Tay Nguyén
khoang 200 ngan m® /nam. (u6c khoang 0,04 m*/ngudi/nam); gd nguyén liéu cho
cong nghiép khoang 1,8 triéu m? go.

Nhu vay, tong nhu c4u vao nam 2010 1a rat 16n (khoang 6 triéu m3/nam), néu
khong c6 bién phap t6 chiic va huy dong duoc siic manh cua toan dan trong vung
trong va thu gom tan dung va bao vé tai nguyén rung thi nguy co dan s€ phai chat
riung dé 14y cui, tan phd moi trudng 1a khong thé trdnh khoi.

Dé 1am duoc diéu nay, gidi phap chién lugc lau dai 1a kinh doanh tong hop
ring ma chii yéu la trong ring go lom, riing nguyén liéu gidy va goé vdn ép; ap dung
céc tién bo khoa hoc k§ thuat trong lai tao giong theo phuwong thitc moé hom, dé phat
trién céc loai cay c6 toc do tang trudng nhanh, hiéu qua, nhit 13 céc tréng ring
nguyén liéu.

- Tang cuong hon nita cong tac quan 1y, cham séc, bao vé khoang 3 triéu ha
rimg; trong rimg cé hiéu qua trén dién tich dat trong doi ndi troc va khoanh nuoi tai
sinh, dén nam 2010 tao thém dugc khoang 50 van ha (trong dé c6 316 ngan ha ring
nguyén liéu), dua dién tich c6 rung 1én khoang 3,5 triéu ha (trong dé ring phong ho
95 van ha, ring dac dung 49 van ha, ring san xuit khoang hon 2 triéu ha); dua do
che phu rung 1én khoang 65%. Kién quyét ngan chan nan khai thac 1am san bira bai,
14n chiém dat 1am nghiép trdi phép va nan chdy rimg. Phat trién cdc cay 1am nghiép
dac san c6 gia tri kinh t€ nhu cay thong, cidy mang thuc pham...

- Trong qud trinh t6 chic lai san xudt nong 1am nghiép, cdc tinh cin phoi hop
v6i cdc nganh Trung wong tién hanh khan truong quy hoach céc cum dan cu, c6 k&
hoach dau tu két cau ha ting kinh t€ va xa hoi, bao dam du diéu kién san xuat va 6n
dinh cuoc séng cho dong bao.

- Quy hoach, sip xép lai cac lam trudng, giao nhiém vu tréng rimg cho ca to
chiic quan doi, cdc 1am trudng gan véi viec thué, khodn trong va bao vé rimg cho
déng bao dan toc theo phuong thic mdéi (lao dong tra cong). Uu tién giao khodn
trong, quan ly bao vé rimng, dat san xuat, dat trong rumg, di doi véi cung tGng vat tu,
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huộng din kĐ thuat, ting truc tiộn von va mua san pham, tao diộu kiộn cho dộng
bao dan toc phat trién san xuét hang ho4.

- Thuc hién t6t phong trao trong cay nhan dan gan véi viéc tao ra cdc vanh
dai rimg chan gié. Xdc dinh co cau giong cay lam nghiép phu hop, cho niang suit
cao, chu ky sinh trudng ngin cho timg viing sinh thdi, nang cao hiéu qua san xuit
kinh doanh rung.

Cdc gidi phdp phit trién tai nguyén rirmng:

Mt la, ra soat quy hoach va quy hoach chi tiét sir dung tai nguyén dat va quy
hoach cac loai rung trén dia ban ving Tay Nguyén; xac dinh r6 quy mo, vi tri cia
tung loai ring trén dia ban tr Xa trd 1én, trén co s¢ d6 giao dién tich timg loai ring
cho céc ho nong dan va céc don vi, doanh nghiép, t6 chiic bao vé, quan Iy, khoanh
nuoi va trong ring moi.

Hai la, tang cuong xay dung co sG nghién ctu khoa hoc cong nghé vé rimg,
dua nhanh tién bo khoa hoc ky thuat vé giong, trong rimg trén dit doc, quan 1y
khoanh nuéi rimg tu nhién, ché bién lam san, ti€p thi md rong thi truong tiéu thu
lam san ché bién trong nudc va xuat khau, phai coi khoa hoc cong nghé 1a don bay
dé phat trién tai nguyén rimng.

Uu tién thuc hién nhiing du 4n vé tap doan giong cdy trong, nghién cdu lai
tao, tuyén chon, nhap khau giong cay rimg phu hop vé6i diéu kién sinh théi clia ting
tiéu viing, kha nang thich nghi cao, niang suat cao dé dua vao san xudt trong ving.

Chuyén giao nhanh quy trinh trong ring tham canh trén co s& danh gia dat,
xac dinh gidng cay rung phu hgp va cdc bién phap ky thuat 1am sinh trong viéc
trong, phong chong chdy, phong trir dich bénh, ciing nhu trong cong tac khai thac,
thu mua ché bién san pham rimg tréong phit hop nhu céu tiéu diung trong nudc va
xudt khau. Nang cao chat lugng, quy céch, hinh thic san pham 1am nghiép theo tiéu
chuén ISO nhim tao ra cdc san phdm hang hoa 1am san theo hudéng tang cudng xuat
khau.

Ba la, t6 chiic bao vé, quan ly, kinh doanh ring phai theo nguyén tic giao
trach nhiém bao vé, quan 1y ring cho cdc ho nong dan, cdc doanh nghiép, céc t6
chiic trén co s& ngudi 1am nghé rimg phai dam bao cé cudc s6ng ngay cang day du,
c6 ché tai thudng thoa ddng cho nhitng chi thé bao vé, quan ly rimg tot va xir phat
nghiộm khic d6i vội cht thé bao vé quan ly rimg khong tot, cling Âo lai cac 1am
truong quoc doanh theo huéng 14y hiéu qua san xuat kinh doanh va hiéu qua bao vé,
quan ly rimg 1am tiéu chudn dénh gid. Néu lam trudng quan 1y yéu, hiéu qua thap
cho giai thé giao cho dia phuong dé giao cho dan quén ly.
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Trong diéu kién ngan siach nha nudc con eo hep nhu hién nay, kha niang dé
Nha nuéc cip du von kinh doanh cho cac 1am truong quoc doanh Ia rat khé. Tuy
nhién, c6 mot dang von ma Nha nuéc c6 thé va can giao cho cac lam trudng 1a gid
tri cay trén dat 1am nghiép, udc tinh gia tri von ndy & Tay Nguyén c6 thé 1én dén vai
nghin ty dong. Néu gia tri cay rung dugc giao cho cac lam truong quan 1y va khai
thac, thi v6i s6 von vat chat to 16n nhu vay cac 1am truong sé khong gap kho khan
trong viéc huy dong von dé san xuat, kinh doanh c6 hiéu qua. Bén canh d6, cin xéac
dinh rd nghia vu cua cdc lam trudng quoc doanh trong viéc bao toan va phét trién
von gia tri cay ring dugc giao, tuong tu nhu trach nhiém ctia cac doanh nghiép nha
nuée khdc trong viéc bao toan va phat trién von.

Dé dang thdy rang, viéc giao cho lam trudng quéc doanh quyén tu chu trong
san xudt, kinh doanh gén véi nghia vu bao toan va phét trién von gid tri cay ring s&
tao diéu kién dé 1am trudng thuc hién t6t khong chi nhiém vu khai thac ¢6 hiéu qua
tai nguyén rimg ma ca nghia vu bdo vé va phat trién tdi nguyén rimg. Thuc vay, theo
co ché nay thi nhiém vu, nghia vu trén s& dugc gan két hitu co v6i nhau va véi quyén
loi ctia 1am trudng, bdi chi ¢6 bdo vé va phit trién dugc tai nguyén rimg thi lam
truong mdéi cé diéu kién khai thac lau dai tai nguyén nay. Mot khi viéc bao vé va
phat trién rimg trd thanh su nghiép thiét than clia ngudi lao dong & lam trudng, thi
khong nhitng Nha nudc giam bét duge kinh phi, ma cong tac nay con dem lai két
qua tot hon. Mot trong nhitng nguyén nhan quan trong lam cho kinh t€ Tay Nguyén
kém phat trién 1a do tai nguyén rimg viing nay chua dugc khai thdc tuong xing véi
tiém nang to 16n cua noé.

Bon la, khai thdc co hiéu qud tai nguyén rimg chinh la gidi phdp cé tinh
dot phd cho vdn dé phdt trién kinh té Tday Nguyén. Muon vay ngoai viéc danh mot
phén dién tich dat lam nghiép hop 1y cho cac ho gia dinh, Nha nuéc cAn manh dan
giao dién tich rimg san xudt dudi hinh thiic giao von cho cac doanh nghiép nha nude
(truGe hét 1a cdc 1am truong qudc doanh). Cac doanh nghiép cac cd nhan duoc quyén
cht dong str dung von rimg duoc giao dé san xuat kinh doanh c¢6 hiéu qua, déng thoi
ciing c6 trach nhiém béao toan va phat trién gia tri cay rimg trén dién tich duoc giao
béng cdch trong va cham s6c¢ cay mdi.

Kinh nghiém thanh cong vé giao dat trong nong nghiép cho phép ching ta tin
tudng vao tinh kha thi cua phuong an nay, bdi may ly do sau:

Thir nhdt, tai nguyén rung 1a mot 1gi the 16 rét dé kinh t€ Tay Nguyén di lén
thoat ngheo d6i va phat trién. Kinh nghiém ctia nhiéu nuéc cho thay doi v6i mot nén
kinh t€ dang trong giai doan ddu ctia su phat trién, thi€u von va cong nghé con lac
hau, van dé then chot 1a phai pha v& dugc vong ludn quéin cta su ngheo déi: Thu
nhap diu nguoi thap — Tiét kiém va dau tu thdp — Toc do tich luy von thap —
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Nang suat thdp — Thu nhap dau ngudi thang — Trong diéu kién do, 1gi thé vé
nguon tai nguyén thién nhién c6 thé déng vai trd hét stic quan trong. Viéc khai thac
c6 hiéu qua ring san xudt s& 1am tang thém mot cach ddng ké dau vao ctia nén kinh
t&€ Tay Nguyén, tao xung luc dé pha v& vong luan quan cta su ngheo doi nay.

Thit hai, 1am nghiép 1a nganh kinh t&€ c6 hiéu qua st dung vén dau tu cao (hé
s0 ICOR thap). Trong diéu kién thi€u von cho ddu tu phét trién cdc linh vuc kinh t&€
khac, phat trién 1am nghiép 1a giai phdp ly tudng cho Tay Nguyén nho hiéu qua von
dau tu cao. C6 thé néu lén mot thi du: Mot héc ta ciy cao su can von ddu tu 1a 36
triéu dong, 7 nam sau c6 thé khai thac trong vong 20-30 nam véi vé6i 1ai rong 1a 6
trieu dong/nam, sau dé ban gb cay cao- su véi gid 50-70 triéu dong. Tam tinh so bod
rang mot nira dién tich rirng hién nay ctia Tay Nguyén 1a ritng san xuat (1,12 triéu ha
ring san xudt) va hiéu suat von dau tu binh quan cua dién tich ring dé 1a bang mot
ntra so vdi trong cdy cao su (tao dugc gia tri tang thém 1a 3 triéu ha/nam). Khi do,
viéc dua toan bo dién tich rimg san xudt ctia Tay Nguyén vao khai thac sé tao dugc
tong gid tri gia tang sau d6 vai nam la trén 6,7 nghin ty dong/nam, gap khoang 6 lan
GDP cua tinh Kon Tum hién nay.

Thit ba, khai thic c6 hiéu qua ring san xudt tao diéu kién thuan loi dé ph4t
trién cong nghiép ché bién, tir d6 tac dong tich cuc dén qu4 trinh chuyén dich co cau
nganh kinh t€. Nganh cong nghiép & Tay Nguyén chiém ty trong gan 20% trong
GDP, chu yéu tap trung vao cong nghiép ché bién nong - 1am san, trong dé mot
nganh miii nhon dang c6 thé manh 1a tinh ché& gb xuat khau. Do do, néu dua ring
san xuat vao khai thac sé€ lam tiang luong gb, gidi quyét co ban nhu cdu vé nguyén
liu gd clia cdc doanh nghiép tinh ché gb xuat khau va thu hit thém von dau tu tir
bén ngoai vao linh vuc nay.

Thit tu, khai thdc c6 hiéu qua rimg san xuat tao diéu kién dé khai théac c6 hiéu
qua loi thé nguon nhan luc. Tay Nguyén hién c6 khoang 1,6 triéu nguoi trong do
tudi lao dong va c6 kha nang lao dong. Mic du khong ¢6 con so thong ké ddy du vé
ty 1& that nghiép thoi vu, nhung theo nhan dinh chung thi ty 1& nay kha cao, tap trung
phan 16n vao déng bao dan toc thi€u s6 tai chd (chi€ém gin 30% ngudn nhan luc Tay
Nguyén). Néu dua ritng san xudt vao khai thac s€ lam tang thém viéc lam trong linh
vuc 1am nghiép, tir d6 khai thac c6 hiéu qua nguoén lao dong tai chd clia Tay Nguyén
von 1a th€ manh dang & dang tiém nang.

Thit ndm, khai thdc c6 hiéu qua rimg san xudt tao diéu kién dé bao vé va phat
trién nguon tai nguyén rimg. Viéc giao rimg san xudt dudi hinh thic giao von cho
cac ca nhan, don vi s€ lam cho ho c6 trach nhiém cao hon trong viéc bao vé von
ring, tich cuc viéc phong chong chat pha ring trén dién tich dugc giao. Ngoai ra,
nho ¢6 thém nguon thu tir ring san xuat (cht yéu dudi dang thu€ thu nhap doanh
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nghiép), cac dia phuong c¢6 thém diéu kién d€ tang thém muc khodn cho cong tac
bao vé rimg phong ho, rimg diac ching... bio dam cho ngudi dan duoc séng bing
nghé bao veé rung.

Thit sdu, su phat trién ctia 1am nghiép gép phan giai quyét mot cach hiéu qua
va vilng chic nhitng van dé chinh tri-xa hoi, quéc phong-an ninh. Viéc ddy manh
céc hoat dong 1am nghiép s€ tao thém viéc lam va thu nhap 6n dinh cho hang van
ngudi lao dong, dic biét 1a cho dong bao dan toc thiéu so tai chd. Pay 1a giai phdp
vitng chac va lau dai cho van dé xo4 d6i giam ngheo & Tay Nguyén. Ngoai ra, cdc
lam truong s€ dam nhiém t6t hon vai tro 1a luc luong quan trong trén mat tran quoc
phong toan dan, tang cuong an ninh xa hdi va an ninh bién gidi.

5.4. Giai phap tong thé vé phat trién cong nghiép
5.4.1. Nhitng dinh hudng co bdn

Chién lugc phdt trién kinh té" xa hoi cd nudc dén nam 2010 xdc dinh cong
nghiép viing Tdy Nguyén "Chi trong phdt trién cong nghiép thuy dién, khai khodng,
ché bién nong, 1am san tao tién dé dé 6n dinh viing nguyén liéu, thic ddy phat trién
nong, 1am nghiép va nong thon". Tap trung phat trién cong nghiép ché bién ca phe,
cao su, cong nghiép thuc pham. Lua chon, trang bi mot s6 day chuyén cong nghé
hién dai dé san xuét cdc san phadm c6 chét lugng cao tir cAy cong nghiép, l1am san,
chan nuoi,... Xay dung nha mdy bot gidy gan v6i quy hoach ving nguyén liéu; phat
trién co khi stra chita, cong nghiép vat liéu xay dung; khai thac va ché€ bién boxit.
Tirng bude hinh thanh mot s6 khu cong nghiép tap trung.

Vira phét trién cong nghiép thuy dién, khai thdc va ché€ bién khoang san, cong
nghiép ché bién nong, lam san (bot gidy, van ép, ch€ bién bong, kéo soi, ch€ bién
cao su, ca phé...), nhung dong thoi cling phai chd y phat trién cac cong nghiép, ti€u
thu cong nghiép, cdc nganh nghé truyén thong (d6 dung gia dinh, dung cu san xuat,
thé cam...) dé ddp ing nhu cdu tiéu ding tai chd va nang cao thu nhap cho dong bao
dan toc.

- Nha nudce tap trung dau tu cac cong trinh cong nghiép quan trong, nhitng
cong trinh then chot vé két cau ha tang, tao thé va luc dé 10i kéo su phat trién chung
va lam cho nén kinh t€ phat trién nhanh.

Dich chuyén co ciu cdc phan nganh cong nghiép can thiét va cau tric lai theo
huộng phột triộn cdc nhộm nganh chi dao cÂ6 1oi th€ vé nguộn nguyộn liộu, c6 kha
nang thu ho6i von nhanh, san xuat hang hod theo thi truong, ting nhanh cac nganh
cong nghiép ché bién, ché€ tao va san xudt vat liéu xay dung... dap tng nhu ciu tiéu
dung tai chd ctia viing va tic dong qua lai dén cdc ving khdc dé phat trién.

177



Ul tién phdt trién cong nghiép quy mo vira va nho, phat trién manh cong
nghiép nong thon theo huéng khuyén khich cdc nganh nghé truyén thong nhu san
xuat gach ngéi nung, d6 moc dan dung, ché bién luong thuc, thuc phdm va san xuat
hang thi cong mĐ nghé... phuc vu cho nhu cau tai chd va xuột khiu, nhim tiang thu
nhap cho nguoi lao dong, giai quyét viéc lam va tiing budc do thi hoa nong thon
theo tinh than Nghi quyét 5 BCH Trung uong Dang.

Dau tu chiéu sau, cai tao va déi méi nhanh céc co s& hién c6 va dau tu méi,
két hop cong nghé truyén thong véi hién dai, uu tién cong nghé can it von, tao nhiéu
viéc 1am. Hinh thanh cdc khu cong nghiép tap trung nham thu hiit dau tu trong nuéc
va ngoai nudc, tao diéu kién tang nhanh cho cong nghiép trong vung, trudc mat cin
hinh thanh cac khu cong nghiép 1ay thanh phd, thi x4, thi trdn lam co s& nhu: Buon
Ma Thuot, Playku, Kon Tum, Buon Ho, dé nhanh chéng c6 diéu kién déng bo hod
célu truc ha tang.

Chuén bi céc diéu kién vé co s& ha tang can thiét cho viéc hinh thanh céc khu
cum, v6i cdc nganh cong nghiép mdéi nhu: cong nghiép boxit va luyén nhom, cong
nghiép khai thac va ché€ bién cao lanh, than bun, ché bién cao su tdong hop... xay
dung moi trudong thuan loi dé dén cdc nha diu tu trong nudc va ngoai nudc vé céc
l[inh vuc khai khodng, cong nghiép ché bién, cong nghiép san xuat hang tiéu dung,
cong nghiép phuc vu du lich...

Phét trién cong nghiép di doi véi khic phuc, chéng 6 nhiém moi trudng.
5.4..2. Cac linh vuc céong nghiép duoc uu tién

Nhiing Iinh vuc cong nghiép duoc uu tién phat trién ¢ viung Tay Nguyén 1a
nhiing nganh cong nghiép dem lai hiéu qua kinh t€, tao ra gia tri gia tang 16n trong
san xuat cong nghiép; co tac dong dén phat trién cac nganh khac, trang bi lai cho
nén kinh t€; khai thac tiém nang tai nguyén, tao ra cdc nguén nguyén liéu phong
phd, tan dung lao dong k¥ thuat va tiém nang lao dong ctia ving va ¢6 nhu céu to
16n trong va ngoai nuéc. D6 la nhitng nganh sau:

e (Cong nghiép nang luong

e (Cong nghiép ché bién nong, 1am san

e Cong nghiép san xuit vat liéu xay dung

e Cong nghiép ché bién luong thuc, thuc pham

e Cong nghiép khai khodng nho va 16n (khi c6 du diéu kién cho phép)

e Cong nghiép co khi stra chita va ché tao...
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Trén co s& da dang hod cac thanh phan kinh t€, manh dan dau tu cong nghé
va thiét bi cho nhiing san phdm xuat khau theo quy mo vira va nho. Cong nghiép
quoc doanh can duoc sap x€p lai, chi giir lai nhitng xi nghiép chu dao, ¢6 hiéu qua
nhim tao ra san pham cÂ6 stic canh tranh cao trong nudc va xuột khau. Trong diộu
kién thi€u von, can m& rong hinh thitc hop tac, lién doanh, lién két v6i ngoai viing
va nudc ngoai, déng thoi tao co ché dé huy dong rong rai cac ngudn von trong dan,
trong cac thanh phan kinh té.

5.4.3. Gidi phdp phdt trién mot so6 nganh cong nghiép vang Tdy Nguyén

(1). Cong nghiép nang luong

O tột ca nhimg noi ¢6 diộu kiộn s& tinh toan phat triộn thuy diộn vội cic quy
mo khéac nhau tir nho dén 16n theo huéng "da dang hoa phuong thitc dau tu va kinh
doanh dién; c6 chinh séch thich hgp vé st dung dién & nong thon, mién ndi. Tang
stic canh tranh vé gid dién so v6i khu vuc". Huy dong moi ngudn luc dé dau tu xay
dung cdc cong trinh thuy dién két hop véi thuy loi vira va nho dé phuc vu nhu cu tai
ché va hoa ludi dién qudc gia. Trung wong diu tu xay dung nhiing cong trinh thuy
dién quy mo I6n, tao diéu kién dé cac dia phuong huy dong von xay dung cic cong
trinh thuy dién quy mo vira va nho.

Trong Tong so do phdt trién dién giai doan 'V thoi ky 2001-2010, c6 tinh dén
2020 da kién nghi dua vao xay dung cac du an thuy dién sau:

Thuy dién Him Thuan-Da Mi: Cong suat lap may 475 MW, dién luong trung
binh nam 1,5 ty KWh, du kién chay t6 may s6 1 vao dau nam 2001, phét dién toan
bo vao dau nam 2002. Thuy dién Yaly: Cong sudt lap mdy 720 MW, dién luong
trung binh nam 3,6 ty KWh, da phat dién t6 may s61, t6 may s6 2 du kién hoa ludi
dién quoc gia vao thang 12/2000; 2 t6 mdy con lai s& phit dién vao cudi nam 2001.

Hé thong song Pong Nai (thuong nguon thudc tinh Ldm Pong) cé: thuy dién
Doéng Nai 3-4. Cong sudt lap mdy 510 MW, dién lugng trung binh 1,6 ty KWh, hién
dang lap bao cao nghién ctru kha thi.

H¢é thong song Sé San thuoc cdc tinh Gia Lai va Kon Tum c¢6:

Thuy dién Sé San 3 c¢6 cong suat lidp may 273 MW, dién luogng trung binh
1,12 ty KWh; thuy dién Sé San 4 c6 cong suat lap mdy 330 MW, dién luong trung
binh nam 1,35 ty KWh.

Thuy dién Sé San 4A: Cong sudt lap mdy 140 MW, dién luong trung binh
nam 530 triéu KWh.

Thuy dién Thuong Kon Tum: Cong suat lap may 220 MW, dién lugng trung
binh nam 770 triéu KWh.
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Thuy dién Pleikrong: Cong suat lap may 120 MW, dién luong trung binh
nam 576 triéu KWh.

Thuy dién Buon Kuop- Chu pong Krong trén song Serepok (Thuoc tinh Dak
Lak): Cong sudt lap mdy 280 MW, dién luong trung binh nam 1,35 ty KWh, két hop
tuGi cho 25.268 ha.

Vé dién khi hod nong thon

- Xay dung duong day chuyén tai dién dén not 142 xa hién chua c6 dién.
- Cai tao ludi dién cho 4 thanh pho, thi xa bang nguén von ODA.

(2). Céng nghiép khai thdc bo xit va luyén nhom

Tay Nguyén c6 bo xit véi trit lugng quang nguyén 3,05 ty tan, ham lugng
quang loai I (Al,O; tit 40- 45%) chi€ém 20%; quang loai III (AL,O; tir 30- 35%)
chiém 55%. Du bdo quang tinh dat 1,5 ty tan. VGi nguon khodng san nay, trong
tuong lai khu vuc Bak Nong, Bao Loc, Bdo Lam s€ hinh thanh nganh cong nghiép
khai khodng va luyén alumil. Chudn bi cdc diéu kién dé xay dung va phdt trién cong
nghiép khai thac bo xit, ti€n hanh tham do va danh gia trit luong bo xit; sau nam
2010, phat trién cong nghiép luyén alumin & Dak Nong. Trién khai du 4n sang tuyén
100.000 tan quing bau xit bing phuong phdp tuyén rita quang nguyén khai, nguyén
liéu cho nha may san xuat 100.000 tdn Hydroxyt nhom, phu gia cho nganh san xuét
xi mang. & Bao Loc, Bao Lam

Phat trién cong nghiép khai thac va ché€ bién cao lanh tinh loc, khai thdc
diatomit lam chat phu gia cho san xuét xi mang; san xuat phan vi sinh, phan hitu co,
phan hén hgp va cac san pham hoa sinh phuc vu san xuat nong-lam nghiép tir than
bun, dat sét va khoang san nguyén liéu khac.

(3). Cong nghiép ché bién nong, lim sdn

Phét trién cong nghiép ché bién nong, 1am san gin véi tiém niang san xudt
nong, 1am nghiép trén dia ban, dong thoi con c¢6 vai trdo dam bdo nhiéu san phdm ché
bién cho toan vung va phat trién nguén nguyén liéu cho cong nghiép ché bién clia
cac vung lan can. Cong nghiép ché bién nong, 1am san géan lién va tao dong luc thiic
ddy viéc déi mdéi co cau cay trong, vat nudi trong nong nghiép, tao moi lién két
khang khit gilta cong nghiép v6i nong, 1am nghiép.

Phit trién cong nghiép ché bién nong, 1am san véi nhitng san phdm da dang,
thu hit dugc nhiéu lao dong trong ving, tao su chuyén dich co cdu tich cuc hon.
Phét trién v6i quy mo vira va nho, dau tu va doi méi thiét bi, cong nghé dé tao ra san
pham c6 gid tri cao, du sic canh tranh trén thi trudng trong nudc va xuat khau. Cong
nghiép ché bién c6 thé phan b phan tdn hoic ca trong khu cum, dai cong nghiép tap
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trung va ca & cac dia phuong trén dia ban v6i nhitng quy mo thich hgp, thu hit duge
nhiéu lao dong trong ving.

Trong linh vuc cong nghiép ché bién cta ving huéng vao céc linh vuc sau:

- Ché bién g6: can ting cudng thi€t bi ché bién gd thanh phiam tinh ché dé
nang cao gia tri xudt khau hodc xuit ra ngodi viing tai cic co s hién c¢6 nhu & Buon
Ma Thuat, Kon Tum, Playku...

- M6 rong quy mo ché bién, két hop do6i méi cong nghé va trang thiét bi hién
dai cho cong nghiép ché bién ca phé, cao su, diéu, dau thuc vat, cic nganh cong
nghiép ché bién khic.

- D6i méi timg budc thiét bi cdc co s& ché bién cao su hién c6, xay dung mdi
mot vai co sG ché bién cao su va cao su tong hop v6i cong suat hién dai dé phuc vu
cho cong nghiép san xuét 6td, xe mdy, xe dap va cdc san pham khdc bang cao su.
Chinh vi vay sau nay huéng phat trién cong nghiép ché€ bi€n nong, 1am san can duoc
nghién ctu ti mi k§ cang hon d€ dé ra cac du an kha thi phét trién timg giai doan
phu hop.

(4). Cong nghiép sdn xudt vdt liéu xdy dung va khai thdac khodng sdn

Ngoai cac xi nghiép, co s& san xuit vat lieu xay dung da cd, can md rong
thém mot sd co s& & cac vung cé diéu kién thuan loi nhu Krong Ana, Krong No,
Easup... Khuyén khich moi thanh phan kinh t&€ khai thac va san xudt vat liéu xay
dung.

Tim nguén von va doi tdc dé phét trién linh vuc nay, xay dung nha mdy san
xuat da op lat, xi mang 10 ding va cac vat liéu cao cap tir sét cao lanh nhu d6 gom,
st vé sinh, st dan dung... Phét trién méi vai co s& san xuét xi mang.

Xc tién tham do khai thac va ché bién quing goc va chuén bi diéu kién thich
hop cén thiét dé c6 thé khai thac nhom, khai khodng va ché bién khodng san quy mo
nho (thiéc, vang, cao lanh, da quy...)

(5). Cong nghiép co khi

Nganh co khi trén dia ban can t6 chic lai san xuit, ting cudng lién két va hop
tdc san xuét, dau tu chiéu sau, d6i mdi thiét bi d€ nang cao chat lugng san pham,
giam gid thanh, thi truong chip nhan, phuc vu nhu cau tiéu ding va san xuat phu
ting, dung cu ddp tng nhu cau ph4t trién san xuit nong, 1am nghiép va san xudt vat
liéu xay dung...

(6). Cong nghiép sdn xudt gidy

Ving Tay Nguyén c6 tiém niang vé nguyén liéu cho san xuat gidy, trén dia
ban da c6 mot s6 co s& lam gidy v6i quy mo nho, cong nghé tha cong, chat luong
kém.
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Phét trién nhanh céc viing riing nguyén liéu gin véi ddu tu cac nha mdy ché
bién gidy, gb van ép dé tao cho 1am nghiép c6 huéng phét trién méi va tré thanh mot
trong nhitng khau dot pha trong phét trién kinh t€-xa hoi. Hinh thanh khoang 40 van
ha rimg nguyén liéu gidy, trong dé cé khoang 20 van ha cho nha mdy bot gidy &
Lam Doéng cong sudt 12 van tan /nam) va khoang 7 van ha rimg nguyén liéu gb (3
van ha cho nha mdy van ép MDF cong suat 54.000 m*/nam & Gia Lai; 4 van ha cho
nha mdy van dam cong suat 50.000 m® /nam & Dak Lak).

Dé thuc hién thanh cong muc tiéu nay, dé tai kién nghi cdn.:

- Thuc hién co ché vay Iai suét vu dai cho trong rimg bang khoang 50% lai
suat vay uu dai ddu tu hién hanh & Quy ho tro dau tu, mién thué trong rimg.

- Chon loc céc loai giong mdi thich hgp véi ting viing, phét trién cay moc
nhanh, c6 chat lugng va san luong cao.

- Cac co s ché bién bot gidy va san xudt gidy sé ky hgp dong v6i nguoi trong
ring nguyén liéu, bao tiéu san phdm va phan chia loi ich; hd trg ban ddu vé giong,
ky thuat canh téc...

- Viéc quy hoach va phat trién viing nguyén liéu can phai gan lién véi viéc
x4y dung cac co so san xuat c6 quy mo va cong nghé, c6 hiéu qua cao, dam bao kha
nang canh tranh.

- Tiép tuc thuc hién viéc giao dat, giao rimg cho nguoi trong ring; héd tro
ngan sdach cho cong tiac nghién citu vé€ gidng ciy trong nguyén liéu gidy.

(7). Cac nganh cong nghiép khac

- Cong nghiép dét, may, dan théu: can khoi phuc lai cidc xi nghiép may trén
dia ban, vira giai quy€t viéc lam cho hang tram lao dong, vira lam tang gia tri nganh
cong nghiép, dong gép cho ngan sach.

- Khoi phuc lai nganh dét trong nhan dan, dac biét trong viing déng bao dan
toc. Phdt trién manh cong nghiép gia cong va tiéu thu cong nghiép & thi x4, thi tran
va khu vuc nong thon. Chii trong phdt trién tiéu thu cong nghiép, khoi phuc va phat
trién cdc nganh nghé truyén thong, cic co s& ché bién nho (d6 dung gia dinh, dung
cu san xuat, thd cdm...) & nong thon, truée hét 1a & nhitng trung tAm cum xa c6 diéu
kién.

Cong nghiép in: cling ¢d va bd sung trang bi co s& vat chat cho cong nghiép
in d€ phuc vu nhu cau phat trién ctia viing vé thong tin kinh té- van hod xa hoi trong
co ché thi truong

(8). Phat trién cong nghiép nong thon

Khuyén khich, tao diéu kién khoi phuc va phét trién cdc lang nghé truyén
thoéng dan toc nhu dét thé cam, may tre dan, san xuat hang tiéu dung; céc co s& thl
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cong d6 gb my nghé nham da dang héa san phdm cong nghiép, tao nhiéu céc mit
hang c6 thé xuat khau, dong thoi tao thém viéc nhiéu viéc lam cho lao dong nong
nhan, tang thu nhap cho khu vuc nong thon.

5.4.4. Gidi phdp vé té chirc lanh thé sdn xudt cong nghiép

Phét trién céc khu cum, dai cong nghiép can dugc luan ching va chuén bi vé
moi mat. TrudGc tién tap trung vao noi ¢6 diéu kién xay dung co s6 ha tdng va ngudn
nguyén liéu thuan lgi nhu: ca phé, cao du, san xuét vat liéu xay dung, ch€ bién luong
thuc, thuc phdm va phat trién rong rdi cac diém dan cu, dua din cong nghiép, tiéu
thi cong nghiép vé nong thon nhu co khi sira chita, may, dét, dan théu, dét truyén
thong...

(1). Dia ban Kon Tum

Du kién t6 chitc thanh 3 khu, cum cong nghiép sau:

- Khu cong nghiép Hoa Binh ¢6 dién tich 100 ha, ndm trong ranh gidi xa Hoa
Binh cach thi xa Kon Tum 5 km vé phia Nam, nam sét 1€ dudng quoc 10 14, cich
san bay Pleiku khoang 50km. Khu cong nghiép Hoa Binh dung dién tir tram 11KV
thi xa Kon Tum bang duong day 35KV. Thong tin lién lac thuan loi. Dinh huéng bo
tri cac nganh cong nghiép: ch€ bién nong, 1am san; san xuat vat liéu xay dung; dét
may, da gidy xuat khau; san xuat phan bén, hod chat; san xuat nudc sach.

Cum cong nghiép Ddk To, xay dung trén dia phan huyén bak To. Khu vuc
xay dung cum cong nghiép Dak To la ving doi thap c6 do doc tir 0-5%, dat phong
hod khong canh tiac duoc chi€ém 70%. Dan cu it, dia hinh phit hop véi di€u kién xay
dung cum cong nghiép. Nam canh duong quéc 10 14 tir thi xa Kon Tum dén thi tran
Dik To, cdc thi xa Kon Tum 38 km, cach tri tran Dak To 4 km. C4ch ctra khau quoc
t€ Bo Y khoang 20 km. C4c nganh du kién phat trién: Ché bién nong san, lam san,
ché€ bién sin, ché€ bién hoa qua, Xi nghiép gb ddn, Xi nghiép ché€ bién cao su, Xi
nghiép ché€ bién ca phé; Cong nghiép san xuét da op lat; Cong nghiép co khi va stra
chira...

Cum cong nghiép Ngoc Hoi, doc dudng 40, gan clra khau BS Y Ngoc Hoéi,
cum cong nghiép nay cé mot s6 xi nghiép, phan xuong gia cong so ch€ nong, 1am
san, san xuat mot s6 mat hang cong nghiép tiéu diing dé xuét khau...

(2). Pia ban tinh Gia Lai

Du kién t6 chic thanh 5 khu cum cong nghiép véi dién tich 320 ha:

Khu cong nghiép tdp trung Tra Pa nam phia Dong thi xa Pleiku, trén nga tu
clia quoc 10 19 va dudng vanh dai bao quanh thi x4, thuoc dia phan 2 xa Chu A va
Tra Da. Dinh huéng: dau tu ha tang trd thanh khu cong nghiép tap trung 16n cua
tinh, thu hit cdc nganh cong nghiép ché bién nong san, cong nghiép thuc pham, ché
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bién dau thuc vat, ché bién qua, do uoéng va cong nghiép san xuat hang tiéu dung.
Qui mo: 120 ha.

Cum cong nghiép Tra Ba- Ham Rong, nam trén quoc 16 14, thuoc khu dat
phia Nam thi x4 Pleiku. Dinh huéng phat trién: Dau tu ti€p tuc co so ha ting dé tr&
thanh cum cong nghiép phia Nam thi xa thu hit cac nganh cong nghiép ché€ bién
lam san, cong nghiép nhe, cong nghiép co khi va két cau xay dung, ché bién nong
san. Qui mo: 50ha

Cum cong nghiép Chupdh nam trén huyén Chupah, trén quoc 16 14. Dinh
huéng: Dau tu dong bo ha ting dé trd thanh cum cong nghiép tai huyén Chupah thu
hit cac nganh cong nghiép vat liéu xay dung, st cao cép, hoa chat, phan bon. Qui
mo: 50ha.

Cum cong nghiép An Khé 1a trung tdm cong nghiép vung clra ngd phia Dong
cta tinh. Tai day s€ xay dung cac co s& cong nghiép ché bién nong lam san trong
vung kinh t€ phia Pong, bao gém cdc nha may ché bién gb, d6 gb, ché bién dudng
mia, ché€ bién tinh bot san, ché bién thit, cong nghiép da...Cum cong nghiép bo tri tai
khu vuc thi tran huyén An Khé (noi da c6 nhd mdy tinh bot sin xuat khau Viét
Thai). Dién tich khoang 50ha

Cum cong nghiép Ayunpa la trung tam cong nghiép ctia vung kinh t€ phia
Nam tinh. Tai day s& phét trién cdc nganh cong nghiép ché bién cac san phdm nong
nghiép v6i nguon nguyén liéu trong ving, gom ciac nha may duong mia, ché€ bién
tinh bot sin, ché€ bién thudc 14, ch€ bién diéu, cac nha mdy san xudt vat liu xay
dung, ch€ bién luong thuc-thuc phadm...Cum cong nghiép dit tai ngoai vi thi trdn
huyén Ayunpa, khu vuc da xay dung nha miy duong mia Ayunpa. Dién tich: du
kién khoang 50ha

Ngoai ra can diac biét chd y ddu tu phat trién Dic Co thanh khu Kinh t€ Xa
hoi -Thuong mai dit manh trd thanh ctra khau giao luu quéc t€, déng thoi nghién citu
chuén bi diéu kién co s& (Iva chon dia diém, danh dat) ph4t trién thém cdc cum cong
nghiép khic vao cidc nam sau 2010, tai trung tam cdc huyén: Chu Sé, Krongpa,
Mangyang, Kbang, Iargai, Chuprong va Kongchro.

(3). Pia ban tinh Pak Lak
Dur kién to chitc thanh cdc khu cum cong nghiép sau:

- Khu céng nghiép tdp trung Hoa Phu c6 dién tich 181,73 ha, thudc dia phan
thon 12, xa Hoa Phd, ¢6 Quoc Lo 14 chay qua phia Bac KCN, canh khu cong nghiép
Tam Thang, cich thanh phd Buon Ma Thuot 14 km vé phia TAy Nam, nim gin san
bay Buon Ma Thuot. Day 1a khu cong nghiép tap trung da nganh véi cac loai hinh
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cong nghiép c¢6 kha nang gay 6 nhiém, cin c6 giai phdp quan ly dac biét; cong
nghiép it c6 kha nang gay 6 nhiém; cong nghiép sach.

KCN nay du kién thu hidt 14.000 lao dong; nguoén cap nude tir nha may nuGe
Buon Mé Thuot (cong suét 49.000 m*/ngay). Hién nay da c6 dudng giao thong vao
Khu Cong nghiép, dang ti€p tuc dau tu dudng giao thong ndi khu, xay dung tram
dién, tao moi trudng thuan loi dé thu hiit cdc nha dau tu.

- Cum cong nghiép Buon Ho6 (huyén Krong Buk). B tri trén dia phan xa Phon
Drang, nim canh quoc 10 14, cach thi tran Buon H6 khoang 8 km, cdch Buon Ma
Thudt 47 km, cach cang Viing R"200 km, cang Qui nhon 325 km. Qui mo dién tich
80 ha, vi tri kha thuan loi gan quoc 16 14, gan ving tap trung dan cu va nguon lao
dong. DBinh huéng bo tri & day cac nganh cong nghiép ch€ bién nong, 1am san (ca
phé, cao su, nong san thuc phdm, ché& bién thic an gia stc, g xuat khau), san xuat
vat liéu xay dung; san xudt phan vi sinh; cong nghiép nhua, bao bi; co khi stra chita
may moc cac loai, cong nghiép hang tiéu dung. Du kién thu hit khoang 7-8 nghin
lao dong. Hién nay da cé duong giao thong vao Cum, can tiép tuc dau tu hoan chinh
ha tang nhu lam duong giao thong ndi khu, xay dung tram dién, nha may nudc cong
sudt khoang 20.000 m*/ngdydém, tao moi trudng thuin lgi dé thu hiit cdc doanh
nghiép dau tu.

- Cum cong nghiép Ea Da (huyén Ea Kar). Xay dung trén dia phan xa Ea Da,
huyén Ea Kar, cdch trung tam huyén ly khoang 6 km; vi tri twong d6i thuan 1gi; nam
sat bén phai duong quoc 10 26 n6i Buon Ma Thuot di Ninh Hoa, gan do thi va khu
dan cu tap trung, cé dich vu phat trién. Qui mo dién tich 75 ha. Dinh huéng sé thu
hit vao day cdc nganh cong nghiép: ché bién nong, thuc phdm; ché bién gb va san
xudt d6 gb cao cp; san xudt vat lieu xay dung; co khi stra chita; san xuét hang tiéu
dung. Can hoan chinh ha tang, xay dung tram bién ap, dién ludi, nha may nudc
20.000 m*/ngay dém phuc vu san xudt nham sém thu hidt dau tu, phdt huy hiéu qua
khu cong nghiép. Du ki€n Cum cong nghiép s€ thu hit khoang 6-7 nghin lao dong.

- Phdt trién cdc cum tiéu thu cong nghiép. Ngoai cum tiéu thi cong nghiép
Buon Ma Thuot, trén dia ban céc huyén can danh dit dé bo tri cic cum cong nghiép
huyén, cdc lang nghé nham dua céc co s san xuat cong nghiép ra khoi cac khu dan
cu, quan ly tap trung, cung tng t6t cdc ha tang vé dién, nudc, xtr 1y rdc thai, nudc
thai va giit vé sinh moi truong chung. Du kién b6 tri mot s6 cum cong nghiép huyén
nhu Cum cong nghiép huyén Krong Pak, M’Drak (xa Krong Jing), Krong Ana, Lak,
Krong Nang, Cu M’ga, Buon Pon, Ea Sip, Ea H’leo, m6éi cum cong nghiép huyén
c6 qui mo dién tich khoang 10 ha; riéng cum Krong Bong (xa Dang Kang) va Krong
nang, moi cum c6 qui mo dién tich khoang 40-50 ha.
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(4). Pia ban tinh Pdk Nong

Du kién t6 chic thanh cdc khu cum cong nghiép sau:

- Khu céng nghiép Tdam Thdng. Nam trén dia ban xa Tam Théang, huyén Cu
Jit, c6 qui mo dién tich 181 ha. O day c6 loi thé vé vi tri dia 1y kinh t€ céch khong
xa TP. Bu6n Ma Thuot (14 km), gan ngudn nguyén liéu nong, 1am san doi dao. Du
kién s€ ting cuong thu hit diu tu phat trién cac nganh: ché bién nong, 1am san nhu
ché& bién ca phé, hat diéu; ché bién bong, dudng, dau thuc vat, tinh bot, ché bién thiic
an gia stc; ché bién gd va tinh ché gb xuat khiu; san xudt nude d4, vat liéu xay dung
nhu gach khong nung, bé tong dic san, tdim lop, ché bién chit két dinh; cong nghiép
co khi va stra chira, 1ap rdp mdy nong cu, d6 dung gia dinh.

- Cum céng nghiép tdp trung Nhdn Co. B6 tri doc duong quoc 10 14, cach
Gia Nghia khoang 7 km vé phia Tay, ¢6 qui mo dién tich 250 ha. Dy kién thu huit
cac nganh cong nghiép: ch€ bién nong, 1am san; san xuat vat liéu xay dung, co khi
va stra chita san xuét hang tiéu dung, may mac....

- Cum cong nghiép-TTCN Ddk Ha (thi xd Gia Nghia) nam cach Gia Nghia
khoang 7 km vé phia Dong theo duong tinh 10 4. Du kién thu hit vao day cdc nganh
cong nghiép ché€ bién nong lam san, cdc nganh ti€u thi cong nghiép va cdc nganh
nghé truyén thong.

- Hinh thanh cdc cum cong nghiép-TTCN huyén, cac lang nghé tai cdc thi
tran, thi td, trung tAm cum xa nhu: cum cong nghiép-TTCN Thudn An, Ddk Song,
Dak Mdam, Qudng Phii, Qudng Khé v.v. O day s& phat trién céc nganh cong nghiép
ché bién nong, 1am san nhu sdy, xay xat ca phé, xay xat lda, ngo, ché€ bién tinh bot,
san xuat luong thuc thuc phdm, ché bién banh, bin dau, co khi stta chita, cic mat
hang TTCN, thu cong m§ nghé v.v.

(5). Pia ban tinh Lam Pong

Du kién t6 chitc thanh 3 khu cong nghiép sau.:

- Khu céng nghiép Loc Son tai phuong Loc Son - thi xa Bao Loc. Dién tich
185 ha. Nganh nghé du kién: chi y€u 1a cong nghiép ché bién, lap rap, san xuat vat
lieu, hang tiéu dung, cong nghiép giai cong lap rép,...

- Khu cong nghiép Phu H¢i tai xa Pha Hoi- huyén Duc Trong. Dién tich:
173,9 ha. Nganh nghé du kién: ché€ bién thuc phdm (ca phé, rau sach, sita va ché
pham tir sita, dong hop, rau qua, thic an gia sic,...) san xuat vat liéu xay dung (gach
ngoi, vat liéu trang tri, gach chiu lra, da cat) ch€ bién lam san, khoang san
(diatomit, bentonit).

- Khu coéng nghiép Bauxite nhom Tdn Rai & xa Loc Thang, huyén Bao Lam.
Dién tich: 1.600 ha. Nganh nghé du kién: tuyén quing, san xudt Alumin va dién
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phan nhom. Khuyén khich cac nha dau tu 4p dung tién bo khoa hoc k§y thuat tién
tién, cong nghé it gay 6 nhiém moi truong.

- Cdc cum, diém cong nghiép trén dia ban cdc huyén dugc t6 chiictheo
huong:

+ Quy hoach & méi huyén (trir huyén Lac Duong) c6 1 diém hodc cum cong
nghiép quy mo 30 ha- 50 ha. Nghién ctu danh dit dé phat trién va md& rong dén 100
ha khi c6 diéu kién va phut hop véi kha nang phét trién cta timg huyén.

+ Str dung von khuyén cong hoé trg viéc quy hoach va kéu goi dau tu cho céac
cum, di€ém cong nghiép & cdc dia phuong con khé khan.

+ Tang cudng cong tac xuc tién, van dong dau tur vao Khu cong nghiép dé nhanh
chong 1ap day dién tich.

- Phat trién cdc cum, di€ém cong nghiép tinh Lam Déong

+ Cum cong nghiép Hiép Thanh (Pic Trong): doc quoc 16 20, tir Phi Nom
dén Dinh An. Tai day da c6 xi nghiép stt Lam Dong, xi nghiép ché& bién cap dong
rau qua, cong ty Co khi va Xay lap. Dinh huéng nganh nghé: cong nghiép co khi,
sanh s, ché bién nong san, hoa chat.

+ Cum cong nghiép Di Linh: tai khu vuc Gia Lanh- Gia Hiép, canh quéc 16
20 gan thi trdn Di Linh, dién tich 30 ha. Dinh huéng nganh nghé: cong nghiép ché
bién nong san.

+ Diém cong nghiép Dinh Vian (huyén Lam Ha), dién tich 15 ha, canh quoc
10 27, phia Bic céch thi tran Dinh Van 2 km. Dinh huéng phét trién cong nghiép ché
bién nong san, san xudt vat liéu xay dung.

+ Diém cong nghiép Don Duong (huyén DPon Duong), dién tich khoang 10
ha. Dinh huéng ph4t trién cong nghiép ché bi€n nong san.

+ Diém cong nghiép Lac Duong (huyén Lac Duong), dién tich khoang 10 ha.
Dinh huéng phat trién cong nghiép ché bién 1am san, nong san, nganh nghé truyén
thong, tiéu thu cong nghiép.

+ Diém cong nghiép Biao Lam (huyén Bdo Lam), dién tich khoang 20 ha.
Dinh huéng ph4t trién cong nghiép ché bién nong san.

+ Diém cong nghiép Pa Huoai (huyén Da Huoai), dién tich 10 ha. Dinh
huéng phat trién cong nghiép ché bién nong san, thuc pham.

+ Diém cong nghiép DPa Téh (huyén Da Téh), dién tich 10 ha. Dinh huéng
phét trién cong nghiép ché bién nong 1am san, thuc pham.

+ Diém cong nghiép Cat Tién (huyén Cat Tién), dién tich 10 ha. Pinh huéng
phat trién cong nghiép ché bién nong san.
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5.5. Chinh sach va giai phap phat trién thuong mai, du lich
5.5.1. Thuong mai

Dé phat trién thuong mai ving Tay Nguyén can x4y dung céc trung tam
thuong mai tap trung & cac thanh phd, thi xa tao mai giao luu hang hoa véi cac ving
khac. Phat trién su hop tdc lién két kinh té- thwong mai- dich vu véi cdc nudc ldng
giéng Lao, Cam-pu-chia. Hinh thanh cdc trung tam thuong mai 16n, cidc chg nong
thon, nhét 12 viing sau viing xa, bdo dam cung cap mot s6 san pham thi€t yéu cho
viing sau, ving xa. Tao thuan 1gi cho viéc tiu thu nong san", déng thoi gin céc t0
chiic thwong mai vé6i cdc co sG san suat nhim dam bao su két hop hai hoa gitta Nha
nudc, doanh nghiép va ngudi san xuét déu cé trach nhiém cung tim thi trudng tiéu
thu san pham hang ho4 cuia viing.

Phét trién mang luéi cho, dac biét 1a cdc chg nong thon, chg bién gidi. Cling
c6 hé thong thuong nghiép phuc vu dong bao viing sau, viing xa, ving dan toc thi€u

PN

SO.

Phét trién cac hoat dong buon ban, giao luu kinh t€ véi céc d6i tac trong va
ngoai nudc, nguoi dan tai cac khu vuc nay bude dau thoat khoi cac quan hé kinh t&€
tu cung, tu cAp von la truyén thong rit lau doi cua cu dan ving nay, chuyén sang
lam quen dan véi cdc quan hé kinh t€ thi truong.

M6 rong giao luu kinh t€ qua cdc clra khau gộp phộan cling ¢6 tinh hitu nghi,
lam bộn chat hon quan hộ giao hao truyộn thong gitta nhan dan va chinh quyộn cộc
dia phuong khu vuc bién gi6i.

Ciac hoat dong du lich, trao déi van hoa qua khu vuc céc ctra khiu bién gidi
da tig budc dap ing nhu cau ngay cang tang ve giao luu, hop tac van hoa giita Viét
Nam vé6i Lao vd Camphuchia, gép phan lam ting dan su hiéu biét 14n nhau giita cac
dia phuong, gitta nhan dan hai bén bién giGi. Cdc nhu cau vé qua lai, tham hoi than
nhan nho d6 ciing duoc dap dng dé dang.

Vai trd vo cung quan trong va y nghia to 16n ctia cac clra khdu bién gi6i phid
Tay Nguyén vé6i an ninh quoc phong 13 diéu khong thé phit nhan duge. Su song dong
cua nhitng hoat dong giao luu kinh t€ tai khu vuc cdc clra khdu bién gi6i khong
nhiing chi lam cho nguodi dan bién gidi nhan thic duogc su can thiét phai giit gin moi
trudong hoa binh, hop tac 1am an lau dai ma con khuyén khich ngudi dan gan bé mau
thit v6i viing bién, sdn sang bdo vé bién gidi cua té quoc.

Gidi phdp phat trién

- Phét trién kinh t€ clra khau va hinh thanh céc khu kinh t€ ctra khau nhu
Khu kinh t€ clra khdu quoc t€ Bo Y (Kon Tum), Khu kinh t€ ctra khau Pudng 19
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(Gia Lai), khu kinh t€ cira khau Bu PRang, Dak Per. Tir nay dén nam 2010 can wu
tién tap trung trién khai xay dung cdc chg clra khau sau:

- 03 cho ctra khdu tai céc clra khau BO Y (huyén Ngoc Héi, Kon Tum) cira
khau duong 19 (Gia Lai) va cira khau BuPrang (Dak Nong).

- 03 trung tam thwong mai tai cic clra khau Bo Y (huyén Ngoc Héi, Kon
Tum) ctlra khau duong 19 (Gia Lai) va ctra khau Pubriang (Dak Nong).

- 03 kho ngoai quan tai cdc clra khau BO Y (huyén Ngoc Hoi, Kon Tum) cilra
khau duong 19 (Gia Lai) va ctra khau Pubrang (Dik Nong).

- 03 Bai kiém hod va giao nhan hang ho4 tai cdc ctra khau B Y (huyén Ngoc
H6i, Kon Tum) ctra khau dudng 19 (Gia Lai) va cira khau Pubring (Dik Nong).

- Xay dung lai 03 cong cilra khau, va cac tram kiém sodt cua cdc luc lugng
chuyén mon lam nhiém vu tai cdc khu vuc ctra khdu Bd Y (huyén Ngoc Hoéi, Kon
Tum) clra khau duong 19 (Gia Lai) va ctra khau Pubriang (Dak Nong).

- Xay dung hé thong trung tam thuong mai.

Trung tam thuong mai 1a tong hop loai hinh kinh doanh va dich vu, phuc vu
cho moi hoat dong thuong mai, dic biét 1a hoat dong xuét nhap khau, 12 noi cd nha
kinh doanh va san xuat c6 thé giGi thiéu vé san pham hang hod, co hoi dau tu, tim
hiéu vé ban hang, thi trudng, ddm phan, ky két hop dong kinh t€, thuc hién nhiém vu
ban hang hoa va hoan tat cac tha tuc thanh toan, thuc hién cac dich vu phuc vu cho
hoat dong thuong mai.

Dé trung tAm thuwong mai hoat dong c6 hiéu qua, truéc mét chi nén xay dung
khu trung tAm thwong mai & nhitng khu vuc ctra khiu c¢6 kim ngach xuat nhap khau
hang hod 16n nhu ¢ ctra khau B Y - Giang Gion, clra khau dudng 19- An Dong
Péch va cira khdu Bu Prang-Oraing.

a)- Trung tam thuong mai cita khdu Bo'Y (Kon Tum) - Giang Gion. Du kién
quy mo dién tich san x4y dung trung tam thuong mai ctra khau Bo Y- Ngoc Héi 1a
8.000 m?, trong d6 giai doan 1 tir nam 2003-2006 xay dung 3.000m? va giai doan 2
tir nam 2007- 2010 1a 5.000m?.

b)- Trung tam thuong mai cvia khdu PDuong 19 (Gia Lai).Du kién tir nam nay
dén nam 2010 véi dién tich san xay dung khoang 5.000 m?.

c)- Trung tam thuong mai cita khdu BuPrdng (Pdk Nong). Du kién quy mo
dién tich san xay dung trung tam thuong mai ctra khau Buprang 1a 5.000m?.

- Quy hoach xdy dung hé thong kho bdi. Dé phuc vu cho hoat dong xuat
nhap khau cén thiét phai xay dung cdc kho ngoai quan trong khu vuc ctra khau do xu
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huéng van chuyén hang hod bing Container ngdy cang phat trién nén tai céc kho
ngoai quan s€ xay dung céc bai dé Container va d€ mot s6 hang hoa cong kénh nhu
g6 tron, gb xé, sat thép...

Cin ctt vao du bao kim ngach va khéi lugng hang hod xuét khau qua céc clra
khau trong khu vuc tam gidc phét trién, du kién xay dung cdc kho ngoai quan tai céc
ctra khiu trong khu vuc tam gidc phat trién Viét Nam-Lao-Campuchia dén nam
2010.

Tai clra khau Bo Y- Giang Gion kho ngoai quan 8.000 m? va bai hang ho4
2.000 m?. Tai ctra khau duong 19 (Gia Lai) kho ngoai quan 5.000 m? va bai hang
hoa 2.000 m?. Tai clra khau BuPrang (Dik Nong) kho ngoai quan 4.000 m? va bai
hang hod 1.000 m*

- Hé thong bdi kiém hod va giao nhdn hang hod. Bai ki€ém hoa & khu vuc ctlra
khau 1a noi kiém tra hang hoa cuia hai quan trude khi cho phép hang hoé xuat khau,
nhap khau hodc van chuyén qua canh. D€ tiét kiém dién tich xay dung va st dung c6
hiéu qua co s vat chat k§ thuat, bai kiém hod va bai giao nhan hang hod tai cung
mot dia diém, dong thoi tai day sé xay dung vin phong lam viéc cho cic luc lugng
chiic nang va mot kho dé bao quan hang hoa. Viéc xay dung bai kiém hod va bai
giao nhan hang hoa xudt nhap khau c6 dién tich tir 3.000- 4.000 m? va kho bao quén
hang hoa c6 dién tich 500 m?.

- Quy hoach hé théng ciia hang thuong nghiép. Quy hoach xay dung cac clra
hang tai cdc clra khdu Bo' Y va cira khau duong 19 (Gia Lai). Tai céc thi trin, thi xa
trong khu vuc kinh t€ clra khdu s& xay dung mot s6 clra hang kinh doanh tong hgp
quy mo vira, dién tich kinh doanh mdi ctra hang khoang 100 m? va téng dau tu mdi
ctra hang khoang 150-200 triéu dong, mat hang king doanh 1a hang cong nghiép tiéu
dung. Tai cdc trung tam cum, x4 trong khu vuc ctra khau s& xay dung céc cura hang,
clra hiéu cua thuong nghiép quoc doanh va hop tac xa thuong mai- dich vu. Dién
tich kinh doanh ctia méi clra hang thuwong nghiép quoc doanh khoang 100 m?. Tir
2003-2010, xay dung 15 ctra hang kinh doanh téng hop ¢6 quy mo 16n, vira va 20
clra hang, ctlra hiéu cta thuong nghiép quoc doanh va hgp tac xa thuong mai- dich vu
tai c4c trung tam cum, x4 vdi dién tich kinh doanh khoang 5.000 m?.

5.5.2. Gidi phdp tong thé vé phdt trién du lich

5.5.2.1. Hién trang phdt trién. T.rong nhitng nam qua, dugc su quan tam cua
Déang va Nha nudc, su ho tro cuia ciac nganh, cdc cap lanh dao dia phuong, du lich
Tay Nguyén di c6 nhiing budc phat trién, déng gép vao su phét trién kinh t€ - xa
hoi, chuyén dich co cau kinh t&€ cia Tay Nguyén ciing nhu su phat trién du lich
chung cuia ca nuéc. Tuy nhién, du lich Tay Nguyén con nhi€u han ché, chua phat
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trién twong xing vé6i tiém ning. Lugng khéach chi chiém khoang 4-6% lugng khach
du lich cta ca nuéc, tong doanh thu xa hoi tir du lich chi chiém khoang 3-5% téng
thu nhap cta toan nganh du lich. San phadm du lich ctia Tay Nguyén chua dic sic,
trung 14p va stic canh tranh con han ché. Trong qud trinh phét trién céc san phdm du
lich, viéc lién két, hop tdc giita cac dia phuong con nhiéu han ché. Nhitng san pham
du lich dic thu chung toan khu vuc véi thuong hiéu canh tranh chua dugc phét trién.
Co s6 vat chat k§ thuat du lich chua ddp tng yéu cau phat trién du lich.

Nhim ddy nhanh t6¢c do phat trién, khai thac hiéu qua tiém nang du lich Tay
Nguyén, tir nam 2001 - 2004, Nha nudc da dung nguoén von co sé ha tang du lich
(CSHT) hd tr¢g dau tu vio CSHT mot so khu du lich trong di€ém cta ving Tay
Nguyén véi tong von dau tu 101 ty déng. Pong thoi, cdc tinh Tay Nguyén ciing ban
hanh nhiéu chinh sach wu dai, khuyén khich nham thu hit cac nguén dau tu cic
thanh phan kinh t€ vao Iinh vuc du lich. Budc dau cac tinh Tay Nguyén da dat dugc
mot s6 két qua kha quan nhu: tinh Lam Dong thu hit 5 du an, trong d6 ¢6 2 du an
16n, du 4n Pankia - Sudi Vang vé6i von dang ky 704 triéu USD va Khu du lich ho
Tuyén Lam véi téng von dau tu du kién 100 trieu USD va du 4n khach san 300
phong dat tiéu chuén 4 sao; tinh Dak Lak thu hit duoc 4 du 4n v6i méi du dn tir 30 -
120 ty dong tai Buon Don, ho Lak va T.P Buon Ma Thuot; tinh Dak Nong mdéi thanh
lap ciing dang dau tu xay dung mot s6 c¢o s luu trd. Tuy nhién, hoat dong dau tu
vin chi mdi tap trung & mot s6 dia ban c6 diéu kién CSHT tuong doi phat trién va
dang c6 luong khach 16n, nhi€u dia ban ¢6 tai nguyén du lich hdp dan nhung chua
duoc dau tu. Luong von dau tu cta cac thanh phan vao linh vuc con chua tuong
xtng vdi tiém nang du lich cta viing. Tinh hinh thu hdt vén dau tu nude ngoai (FDI)
trong Iinh vuc du lich con nhiéu han ché. Dén nay, ving Tay Nguyén chi ¢6 3 du an
ddu tu nu6c ngodi véi tong von diang ky 846 trieu USD déu nim tai Pa Lat (Lam
Dong), trong d6 ¢6 du an Pankia - Sudi Vang vội von dang ky 704 trieu USD duoc
céap gidly phép dau tu tir nam 1997 nhung dén nay du 4n van chua trién khai.

* Nguyén nhan chu yéu cua van dé trén la:

Tay Nguyén 1a dia ban con nhiéu khé khan, nhét 14 noi ¢6 nhiéu dong bao
dan toc sinh s6ng. Trinh do dan tri khong déu. DAy ciing 1a khu vuc nhay cam vé sic
toc, ton gido, va an ninh quoc phong cua dat nudc.

Co s& vat chat k¥ thuat, co s& ha ting du lich & Tay Nguyén con kém phat
trién, chua thuc su tao diéu kién thuan 1gi cho khdch ti€p can thuan lgi cdc khu/diém
du lich va dam bao vé sinh, moi trudong cho hoat dong du lich. Viéc hé tro dau tu
phat trién CSHT du lich & khu vuc Tay Nguyén mic du da dugc nha nudc hd trg
nhung con thip xa so v6i nhu cau phat trién du lich (nhitng dia phuong dugc dau tu
nhiéu nhat ciing chi ddp tng khoang 30-40% nhu cau dau tu).
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Moi trudng diu tu chua thuc sy hdp dan d€ ting cudng phét trién du lich
tuong xding véi tiém nang du lich Tay Nguyén. Dau tu cho du lich Tay Nguyén kém
hap dan so véi cac khu vuc khac, bdi vi do chi phi dau tu cao, do rui ro lai 16n,
nhung dén nay van chua c6 van ban quy pham phap luat dé diéu chinh riéng nham
khuyén khich phat trién du lich.

Ngoai ra, mdi tinh ving Tay Nguyén lai ¢c6 mot chinh sach khuyén khich va
wu dai rieng nham thu hit cdc nha dau tu trong va ngoai nuc dan dén su khong
thong nhat cac chinh sach thong nhat chung thu hit dau tu clia ving Tay Nguyén
cling nhu canh tranh trong viéc thu hiit dau tu gitta cac tinh trong viing.

5.5.2.2. Gidi phdp phdt trién

Tay Nguyén nam trong ving phat trién du lich Mién Trung - Tay Nguyén
(bao gom 19 tinh, thanh pho tit Thanh Héa dén Binh Thuan va cac tinh Tay Nguyén)
duoc nganh du lich xac dinh 1a dia ban dong luc phat trién du lich cua ca nudc. Dé
phat trién du lich Tay Nguyén trong nhitng nam t6i cn tap trung vao céc huéng sau:

* Thanh ph6 Da Lat 1a trung tam du lich dia ban, dong thoi 1a mot dinh cua
tam giac phét trién du lich Nha Trang - Ninh Chit- Da Lat. Trong d6, xay dung khu
du lich tong hop quoc gia Pankia - Sudi Vang, khu du lich chuyén dé quoc gia H6
Tuyén Lam; gan véi khai thac hiéu qua du lich van héa, lich st, sinh thai, nghi
dudng cac tinh Tay Nguyén, Nga ba Dong Duong... Pong thoi, gan k€ cdc khu du
lich ven bién Duyén hai mién Trung, Dong Nam bo va khai thdc manh céc tuyén du
lich ctia ving nhur:

* Con duong xanh Tay Nguyén: Tuyén du lich sinh thai, van hda qua céc tinh
Tay Nguyén (Kon Tum - Gia Lai - Dak Lak- Dak Nong - Lam Dong). Trén tuyén du
lich nay can phat huy gid tri cta thanh pho du lich Pa Lat; Khu du lich t6ng hop
sinh thdi nghi dudng ndi Pankia - Sudi vang (Pa Lat, Lam Dong), Khu du lich H6
Tuyén Lam (Pa Lat, Lam Do6ng), Khu du lich sinh thai Buon Don (Dak Lak).

* Tuyén du lich hanh lang Pong - Tay: khai thac cac tuyén du lich sinh thai,
van héa, nghi dudng bién va du lich bing phuong tién giao thong dudng bo trén céc
tuyén quoc 10 40 qua ctra khau quoc t€ BO Y (Gia Lai)... nham ti€p can va thu hit
lugng khéch du lich clia cac nuéec ASEAN va nguon khach du lich cac nuée thit ba.

Ngoai ra, cdc tuyén du lich Tay Nguyén can gan két véi cdc tuyén du lich
Duyén hai mién Trung nhu: Tuyén du lich trong diém ven bién doc Quéc 10 1, tuyén
du lich "Con duong di san mién Trung".

Tcing cuong nguon liuc cho phdt trién du lich Tay Nguyén:

C6 céc chinh sach va giai phap dong bo cho Tay Nguyén néi riéng va khu
vuc Mién Trung - Tay Nguyén néi chung nhim phat huy loi th€ va bo sung, hd trg
lan nhau gitra cac tinh Tay Nguyén va giita ving Tay Nguyén véi ving Duyén hai

193



mién Trung. Theo d6, tap trung chu yéu vao cac giai phap diu tu va tai chinh trong
giai doan dén nam 2010 dé huy dong nguén luc clia cdc thanh phan kinh t€ trong
nudc va nudc ngoai vao phat trién du lich. Cu thé nhu sau:

- Tang cudng cong tac quy hoach va quan ly phat trién du lich:

Tranh tht kinh nghiém ctia céc nuéc c6é nhiéu kinh nghiém phat trién du lich
thong qua viéc moi tw van nudc ngoai gitp d& dé€ qui hoach, xay dung nhitng dia ban
trong diộm phat triộn du lich. Cac khu du lich Quộc gia phai ¢6 qui hoach chi tiột dộ
kéu goi cdac du an dau tu duoc hiéu qua va hoan thanh truéc nam 2006. Tang cuong
cong tdc quan 1y nha nuéc d6i véi cac khu, tuyén, diém du lich theo qui hoach phat
trién du lich.

bam bao an ninh, an toan cho khach du lich. Tang cuong phdi hop lién
nganh, cic cip chinh quyén d€ lam 1o trdch nhiém trong viéc giit gin an ninh, an
toan, van minh cho khach du lich tai cdc di€ém tham quan va luu tri ctia khach du
lich; xir Iy nghiém céc hanh vi deo bdm kh4ch dé ban hang, xin tién, lira dao, cuép
giat, hanh hung khéach du lich.

- Giai phap vé dau tu:

Nguon von hé tro tr ngan sach nha nuéc (Ngan sach trung uwong ho tro va
ngan sach dia phuong tu can do6i). Nguon von nay ho tro vao mot s6 linh vuc, dia
ban sau:

+ H6 tr¢g ddu tu tir ngan sach dé xay dung CSHT du lich: D€ tao co ché cho
dia phuong huy dong cac ngudn von khac dé dau tu du lich. Tang cudng ngudn hod
trg dau tu CSHT du lich cho cdc dia phwong Tay Nguyén nhu von "moéi" dé thu hit
ddu tu tr cdc ngudn von khdc. Theo d6, téng von dau tu hd tro phat trién CSHT du
lich cho cdc tinh Tay Nguyén méi nam khoang 100-200 ty dong (bang khoang 40-
50% so vé6i nhu ciu dau tu CSHT du lich cia Tay Nguyén).

+ Quaéng ba va xuc tién du lich: theo d6, ngan sach Nha nudce hod trg mot phan
kinh phi, két hop huy dong céc doanh nghiép, t6 chiic, c4 nhan kinh doanh du lich.

- Str dung quy dat, phét trién CSHT du lich:

Quy hoach qu¥ dat phat trién du lich, sit dung mot phian von "mdi" tir ngan
sdch dau tu dé kich thich thu hit cdc nha ddu tu. Thuc hién d4u thau chuyén nhuong
quyén st dung dat theo Quyét dinh s6 22/2003/QD-BTC ngay 18/2/2003 dé tao
nguon von dau tw CSHT du lich.

- Kéu goi von dau tu nudc ngoai:

+ Von dau tu truc ti€p (FDI): C6 quy hoach kéu goi von FDI it nhat 2
nam/lan, tham du Hoi nghi kéu goi diu tu nudc ngoai vao Iinh vuc du lich mién
Trung - Tay Nguyén.

Khuyén khich cdc nha dau tu nudc ngoai d6i v6i cac du dn va mic vu dai, dé
nghi nhu sau:
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+ Diéu kién Du dn dugc hudng wu dii dau tu thuodc linh vuc, nhu diéu 15
Nghi dinh 51/1999/ND-CP vé khuyén khich diu tu trong nuéc *

- Von dau tu ctia cdc doanh nghiép va cac t6 chic khic.

Tao diéu kién, cung cap thong tin dé cac doanh nghiép dau tu vao céc co sO
kinh doanh khach san, 1&t hanh, khu vui choi giai tri.v.v theo quy hoach phét trién du
lich cta timg dia phuong; céc doanh nghiép, t6 chiic, c4 nhan ddu tu toan bo hay
tham gia dau tu, hinh thanh céc co s& dao tao chuyén mon nghiép vu du lich dan lap,
ban cong... phut hgp véi xu huéng xa hoi dao tao cua nganh du lich.

- Pong gobp cta cong dong

Thu hiit su tham gia ciia cong dong bang cac ngudn luc khic nhau (von, lao
dong) trong viéc khai thic cdc tour sinh thdi, du lich van héa, v.v... Theo d6, Nha
nudc cé chinh sdch ho trg nhu vé dao tao, khoi phuc lang nghé truyén théng va bao
ton cac nét van héa cua timg dia phuong ciing nhu dong bao dan toc. Dong thoi,
tranh tha su gitp d& cta cac t6 chic quoc t€ hd tro vé kinh nghiém, ky thuat va tai
chinh vé phét trién du lich cong déng.

- Giai phdp vé tai chinh:

+ Tin dung dau tu ph4t trién cua Nha nudc dung dé khuyén khich dau tu va
tao diéu kién phat trién du lich, x6a déi giam ngheo, dé nghi cho hudng tin dung diu
tu phat trién ctia nha nuéc cho cac du 4n dau tu kinh doanh tai cdc khu du lich quéc
gia, cdc du an kinh doanh tai cic ving c6 khoé khan...

- Phdt hanh trdi phi€u cong trinh nhim huy dong nguén luc dé hé trg dau tu
CSHT du lich; quang ba va xtc tién du lich; cho vay kinh doanh dé dau tu co sO
kinh doanh trén co s& dam bao nguyén tac bao toan von va ¢ 1ai.

- Tang ty 1¢ di€u tiét tir cdc ngudn thu tir hoat dong du lich ctia dia phuong

Khuyén khich cdc tinh Tay Nguyén quan tam dau tu phat trién du lich. Hang
nam, cac tinh bo tri thoa ddng ngudén von diu tu phat trién du lich trong téng chi
ngan sach ctia dia phuong va khoan thu vugt ké hoach cta toan bo cac nganh kinh t&€
trén dia ban do dia phuong thu, dé ddu tu co s& ha ting va xiic tién quang ba du lich.

* Diéu 15, Nghi dinh 51/1999/ND-CP va Nghi dinh 35/2002/ND-CP la: (i) Dadu tu xdy
dung cdc khu du lich quoc gia, khu du lich sinh thdi; vion quoc gia; dau tw xdy dung khu
cong vién vin héa, bao gom cé du cdc hoat dong binh qudn trong nam 100 nguoi voi d"thi
loai I va 2, danh muc B,C Nghi dinh 51/1999/ND-CP
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5.6. Chinh sach va giai phap phat trién déng bo két cau ha tang

5.6.1. Thuy loi

Bao vé tai nguyén nudc va giai quyét van dé kho han & Tay Nguyén trong
mua kho 1a phai ngin chin ngay nan pha rimg, Phét trién thuy loi clia viing c6 §
nghia quan trong trong viéc cung cap nudc cho san xuat va dich vu; diéu hoa moi
truong. Do vay, giai phéap phét trién trong thoi gian t6i 1a:

5.6.1.1. Nguyén tdc chung

(1). Cội tao, nang cap cdc cong trinh thity 1Âi da c6 dộ cộc cong trinh nay lam
viéc theo ding nang luc thiét k€ ctia no.

(2). Xay dung bo sung thém cdc cong trinh thiy loi méi tai nhitng vi tri c6
thé xay dung dugc dé dap ting nhu cau nudc cho nhitng khu vuc chua c¢6 cong trinh
thiy loi hoac da c6 nhung chua di cong suét. Cac cong trinh thuy loi xay dung méi
c6 thé 1a:

+ Ho chita nuoc

Ho6 chita nudc 1a loai cong trinh thuy loi diac biét ¢6 nhiém vu diéu tiét va
bién d6i ngudn nudc ddp tng yéu ciu phat trién kinh t€ xa hoi cia mot dia phuong
hay hay mot khu vuc nao d6 cua dat nudc. Cic chitc nang chu yé&u cta ho 1a cap
nuéc cho nong nghiép, cong nghiép, sinh hoat, phét dién, diéu tiét dong chay, kiém
soat ldi, du lich, van tai thuy, nuoi trong thay san...Khi mot ho chia dugc xay dung
nd s€ gop phan quan trong dé phat trién san xuat nong lam nghiép, thlly san, chian
nuoi, tao thém dugc nhiéu viéc 1am 6n dinh, phan bé mot cach hop 1y vé lao dong va
dan cu, thic ddy cac nganh kinh t€ khdc phat trién nhu giao thong, du lich, cong
nghiép, 1am nghiép, thuy san, nang lugng... Khi thi€u nguon cép nude thi ho chia 1a
giai phap cong trinh hitu hiéu nhat. D6i véi cac vung thuong xuyén bi kho han va
thi€u nuGc nhu & ving Tay Nguyén thi ho chita con gép phan rit quan trong lam
thay doi cdc yéu t6 khi hau, thiy vian trong khu vuc theo xu huéng 6n hoa.

+ Gidi phdp xdy dung cdc ho chita

Dé luu giit khai thdc dong mit khong ¢ giai phap nao tot hon bang dap dap,
xay dung ho chda nudc. Cac bac thang thuy dién trén cic song & khu vuc Tay
Nguyén chu yéu dé phat dién, bo sung dong chay mua kiét cho ving ha luu tang
cudng moi trudng sinh thdi, it c6 diéu kién cap nuéc dé phat trién nong, 1am nghiép
trong vung.

Ngoai quy hoach cadc bac thang thuy dién, can trién khai quy hoach mang
lu6i thuy lgi ¢ nho dé phuc vu tai chd.

Trong qud trinh luu gilt nudc can dac biét chd y thoi diém xuét hién mua.
Néu miia mua bit ddu sém thi mia kho nam sau chéac chan bi han. Vi vay vao nhitng
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nam xuat hién mua mua sém (thdng 8) can luu giit nudc va tiét kiém nude tudi cho
nam sau.

Viéc xay dung dap ngan dong cdc khe sudi tao ra nhiing ho nudc nho, hoac
xay dung nhitng hanh lang thu gom cdc mach nudc ngam la nhitng giai phap uu tién
hang dau.

0 Tay Nguyén ¢6 nhiéu hé tu nhién va nhan tao dugc hinh thanh do su xuat
10 nudc dudi dit nhu da mo ta & trén. C6 thé minh hoa ra day trudng hop dién hinh
nhat 12 Bién H6 & TP Pleiku. Bién H6 duoc hinh thanh tir 3 hong nui Itra (nhan dan
goi la 3 tdi nude). Tai day do su xuit 10 nudc dudi dat va tich tu nuéc mua ma hinh
thanh mot ho tu nhién véi dién tich mat nude 220 ha, dién tich luu vuc 3800 ha. HO
Ba Di & Pleiku, H6 Chian nuoi nong truong Thang Loi, TP Buon Ma Thuot, hé Dong
Nai, h6 Nam Phuong & TX Bao Loc tinh Lam D6ng déu duoc hinh thanh va ton tai
trong diéu kién tuong tu.

+ Pap dang

Dap dang 1a mot dang dac biét cta ho chita nude. Ciing nhu hé chita nude,
dap dang 1a cong trinh lgi dung téng hop, c6 vai trd quan trong trong nén kinh t&
quéc dan nhung nhiém vu chinh ctia né 12 dang cao muc nudc song sudi dé dép ting
yéu cu cua san xudt.

+ Tram bom

Tram bom dugc xay dung tai nhitng khu vuc ¢6 nguoén nuée phong phd & cao
trinh thap khong dé€ dua nudc tu chay dén noi tiéu thu nudc bang céc giai phdp thong
thuong.

(3). Chuyén nudc tir luu vuc khic dén

C6 nhitng khu vuc ¢6 diéu kién tu nhién thuan 1gi cho xay dung cong trinh
thay 1oi 16n nhung nhu cau st dung nudce it va nguoc lai. Xay dung cong trinh thuy
loi dé chuyén luong nudc con du tir khu vuc ndy sang khu vuc khdc 12 rat can thiét
dé khai thac hop 1y ngudn tai nguyén thién nhién vo cing quy gid nay.

(4). Thay déi co cau san xuat

Mbi loai cay trong khac nhau cé nhu céu sur dung va tiéu thu nude khac nhau.
Ngay cuing mot loai cay thi mội giai doan sinh truộng khộc nhau ciing ¢6 nhu cau
nuéc khac nhau. Nghién ctiu thay ddi co ciu san xuat theo huéng giam nhe nhu ciu
cap nudc trong thoi ky cip nudc cang thang nhu trong cic loai cay ¢6 nhu ciu diing
nuéc it nhung hiéu qua kinh t€ lai cao hodc chuyén dich thoi vu sao cho lic cay
trong can nhiéu nudc nhat khong roi vao thoi ky kho han nhat nhung khong lam anh
hudng dén nang sudt, san luong va chét luong san pham nong nghiép...).
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(5). Ap dung cong nghé tuéi hién dai

Tay Nguyén c¢6 nhiéu khu vuc ¢6 dién tich canh tdc phan bé trén cdc ving
d6i ndi cao — noi ma cdc cong trinh thay lgi xay dung theo phuong phép truyén
thong khong thé vuon t6i duoc. Dé giai quyét nguén nude chi cé thé dong thoi véi
viéc nghién ctu tham do kha nang khai thac va sit dung nuGc ngdm can nghién ctu
ung dung cong nghé tudi hién dai, tudi ti€t kiém nudc ciling nhu cac phuong phap
tao do 4m va giit am dé giai quyét ngudn nudc tudi cho khu vuc nay.

(6). o1 méi, nang cao nang luc quan 1y va hién dai hoa cong tdc quan ly
khai thac cong trinh thay loi ddp ting yéu cau cao cta thuc tién san xuat.

Quan 1y cong trinh thiy loi khong chi don thuéan 1a duy tu bao dudng va van
hanh cong trinh ddp Gng yéu cau cla san xudt va doi song nhan dan ma con phai
quan 1y moi hoat dong san xuat kinh t€ va canh tac trén luu vuc clia cac cong trinh
thay loi:

Hudéng dan nguoi nong dan khai thac tai nguyén rimg va canh tac dat doc trén
luu vuc ho theo phuong phap khoa hoc vira ddp Gng yéu cau san xuat va doi song,
vira bao vé dat va chong x6i mon.

Pho bién dén timg gia dinh cdc chuong trinh quan ly dich hai téng hop (IPM),
phuong phap st dung hop 1y céac loai hoa chit nong nghiép.

Dai v6i cong trinh thay 1oi 1a ho chia can phai nghién ctiru xay dung mot co
ch& quan 1y téng hop viing hé (bao gom ca long hd va luu vuc clia né) trong do
nguoi dan sinh séng trén luu vuc hoé duogc tham gia tich cuc va ¢ hiéu qua vao qua
trinh han ché€ x6i mon, rira troi dat tic 12 han ché€ béi lang 1ong ho.

(7). Thay d6i phuong thic ddu tu cong trinh thiy lgi néi riéng va cdc cong
trinh co s& ha tang ndi riéng theo huéng Nha nude dau tu hoan chinh tir dau méi dén
mat ruong (dén noi tiéu thu). Trong co cau kinh phi ddu tu can c¢6 kinh phi chuyén
giao cong nghé, tap huan, huéng dan nguoi nong dan (nguoi hudng lgi) phuong
phap st dung, khai thac va bao vé cong trinh thiy 1oi.

5.6.1.2. Cdc gidai phdp cu thé. Du kién trong thoi gian t6i, ving Tay Nguyén
s€ xay dung 539 cong trinh 16n, vira va nho véi téng dién tich tu6i khoang 40 van ha,
trong d6 tudi cho lda khoang 6-7 van ha, mau va cay cong nghiép khoang 20 van ha.

Nghién cttu cac bién phap chong 1d, chong ngap ung cho cac khu vuc Lak-
Buon Trap. Nghién cttu kha nang chuyén nudc tir song Ba sang song Kone.

Can ct vao diéu kién tu nhién va dia hinh thuy th€ ctia cic luu vuc song
vung Tay Nguyén cho thiy toan vung hinh thanh 24 vung quy hoach cho luu vuc
song:
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Tinh Kon Tum ¢6 5 viing: vung hitu thuong Poko, viing ta thugng Poko, ving
Sa Thay, ving thuong Dak Bla, viing ha Dak Bla.

Tinh Gia Lai ¢6 6 viing: ving Nam Bic An Khé, ving thuong Ayunpa, viing
ha Ayunpa, ving Krongpa, ving Nam Bac Playku, viung Iamour- Ialop

Tinh Dak Lik c6 7 vung: ving Buon Ma Thuot, ving Lac Thién, viing ta
Srepok, ving buon Ea soup, ving Krong No,viing thuong nguén song Ba.

Tinh Dak Nong c6 viing Gia Nghia, viing Krong No,

Tinh Lam Dong hinh thanh 6 ving quy hoach thuy loi: ving ha luu song Pa
Nhim, ving Pa Lat, Cam Ly, vung Da Quan, Manoi, vuing Da Dang, Lan Tranh,
vung Pa Hoai, Pa T¢é, viing song La Nga.

D6i véi viing dat dai bing phing, nguén nudc doi dao, dat din kénh muong
thuan loi thi xay dung hé chia dap dang dé tuéi, con nhitng noi khu tudi tuy bang
phiang nhung ndm cao hon muc nuéc thi xay dung cdc tram bom hodc khai thdc
ngudn nuéc ngdm dé tudi. Trén co s& do thuy lgi da nghién cttu xay dung trén toan
vung Tay Nguyén 432 cong trinh, trong d6 ho chia 276; dap dang 126; tram bom
30. Nang lyc tuéi thiét k&€ 475.393 ha (tu chay 456.510 ha, bom 18.883 ha).

Phan dién tich con lai khong dam bao tudi dugc chu yéu la dong co tu nhién
du6i tan rimg hoac nhitng viing kénh muong dat dan khong duoc, cdc giai phap k¥
thuat phitc tap né€u thuc hién vo viing t6n kém khong kinh t&, kién nghi chuyén doi
sang loai cay trong chiu han khac.

5.6.2. Giao thong vdn tai

5.6.2.1. Hién trang phdt trién. Xay dung mang lu6i giao thong van tai thong
nhat trong ving Tay Nguyén, phdoi hop phét trién déng bo gitta cac nganh dudng
sét, duong by, dudng song, dudng bién va hang khong, noi hé thong giao thong cia
vung véi cac vung khac trong ca nudc va khu vuec.

Noi thong cdc tuyén tao ra mang giao thong dong bo lién hoan, lién thong
gitta cdc tinh, tinh v6i huyén, huyén véi xa. Dau tu xay dung cac tuyén quoc 10 vao
cép, 90% mat duong quoc 10, 60-80% mat duong tinh 10 dugc nhua hod.Tap trung
vao mot s6 hudng sau:

- Tiép tuc dau tu hoan chinh toan tuyén dudong HO Chi Minh véi cic cong
trinh nhu bién bdo hiéu va cac cong trinh khac két hop véi cdc tram cung cap nhién
liéu...

- Nghién ctiu, xay dung duong hanh lang bién gidi tir quoc 10 14C tir Ngoc
H6i (Kon Tum) kéo dai n6i dudong N1 dé€ hinh thanh tuyén doc bién gidi Viet Nam-
Lao- Cam Pu Chia.
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- Cai tao nang cap céc truc duong ngang Pong- Tay két n6i duong H6 Chi
Minh- QL1A véi cic cang bién quan trong nam phia Dong, gom cac QL 19, 24, 40
n6i ving Duyén hai Trung Bo va viing Tay Nguyén vé6i ving Nam Lao qua ctra khau
B0 Y tinh Kon Tum va qua ctra khau Ditc Co tinh Gia Lai; tuyén QL 26, 27, 20 néi
vung Duyén Hai Nam Trung B0 va ving Tay Nguyén véi Cam Pu Chia ra cum cang
Van Phong, Ba Ngoi, Phan Thiét.

- Xay dung céc tuyén truc giao thong néi tir duong H6 Chi Minh dén cic ctra
khdu... Chu trong t6i cac tuyén dudng dén cdc don bién phong.

- Xay dung cac duong 6 t6 dén trung tam xa d6i v6i cac xa chua cé duong 6
t0. Cac tuyén giao thong ndi cac truc giao thong chinh dén trung tam céac xa trong
viing dé dam bao 100% s6 xa hodc cum xa c6 dudng 6 t6 v6i mat dudng nhua, bé
tong xi mang hoac cap phdi dén trung tam, xay dung kién c6 cdu, cong, ngam.

- Puong tinh: hién nay toan vung c6 32 tuyén dudng tinh ndéi lién tinh ly véi
cdc huyeén, lién huyén véi téng chiéu dai 2.180 km nhung trong d6 dudong di lai 4
mua méi bao dam dugc 35- 40%, duong di lai mot mua chi€m trén 40%, s6 con lai
chua bdo thong xe. Do vay cin phat trién dudng tinh dat cap IV mién ndi, duoc rai
nhua mat bang vat liéu cing, trong d6 & tat ca cdc truc huyén va doan ti€p gidp thi
xa déu duoc rai nhya. Cac cong trinh vuot song sudi dén nam 2010 phan dau déu
duoc xay dung cau bé tong, mot s6 noi héo lanh mat do di lai thap, xay dung cau
dam thép mat 14t g6 hoac tam lat bé tong.

- Puong giao thong nong thon: mé& duong dén cac xa chua c6 duong giao
thong, nang cap mat dudng bang rai dudng cap phoi, lam mat duong nhua hoic lang
xi mang; xay dung cdc cong trinh vuot song sudi bang bé tong, gach xay, dim bao
xe co gidi 8 tin di lai duoc 4 mua.

* Puong hang khong: khai thac van tai hanh khach bang dudng hang khong
qua cic cang hang khong Playku, Buon Ma Thuot, Lién Khuong.

* Puong thuy: chd y phét trién cdc loai phuong tién thuy nho phuc vu van
chuyén du lich va di lai noi ving. C4c loai phuong tién chd hang 5- 10 tan, chd
khéch 20- 25 gh€ hoac két hgp chd khach va hang hoa lap dong co nho 6- 12 CV do
cac thanh phan kinh t€ dau tu va khai thac.

* Pudng sat. Nghién cttu hinh thanh tuyén dudng sit phuc vu Tay Nguyén 12
vén dé can thiét. Tuy nhién gilta quy hoach dudng sat va kinh t€ phai gin bé chat
ch& v6i nhau. Huéng phét trién dugc uu tién 13 tuyén Di An- Chon Thanh- Loc
Ninh- Bak Nong va Bao Loc, Bao Lam.

5.6.2.2. Chinh sdch va gidi phdp:

201



+ Cac tuyén hanh lang bién giéi va duong ngang la tuyén giao thong bién
giGi phuc vu an ninh quéc phong cua dit nude, xay dung s& thuc hién biang ngudn
von Nha nudc theo cac du an.

+ Dai véi cai tao nang cap va md rong duong nodi xa, von dau tu chu yéu do
dan déng gbp (60% bang sic lao dong, vat tu tai chd), Nha nude hd tro (30%) dudi
dang vat tu thiét yéu nhu xi mang, sat, thép. Uu tién diu tu vao cai tao, nang cép,
ma& rong cac tuyén duong da co, tap trung cho cac tuyén duong chua thong xe bon
mua. Viéc xay mdi sé dugc xem xét khi ¢ du nguodn von.

Doi véi cai tao nang cap duong lién xa, ndi xa v6i huyén va cac truc giao
thong chinh & cdc xa ngheo, Nha nudc ho trg phan 16n vat tu thiét yé&u, chi phi may
thi cong, cong mdy san ui, phan con lai huy dong ngudn von tai dia phuong.

Dé huy dong nhiéu hon va ¢6 hiéu qua cdc ngudn von da co, can 1ong ghép,
hop nhat cac nguon von tir chuong trinh 135, chuong trinh xay dung trung tim cum
x4 mién ndi, viing cao, chuong trinh phét trién kinh té- xa hoi cc tinh Tay Nguyeén.

5.6.3. Hé thong nang luong, dién luc

5.6.3.1. Phuong huong phdt trién. Tay Nguyén 1a trung tam thit hai vé tiém
nang thuy dién cua toan quoc xét vé cdc mat: ty trong, cong sudt va mat do. Tay
Nguyén cdn c6 vai trd quan trong dic biét trong két ciu ludi dién téng thé toan quoc
vi & day ¢6 mot trong 5 tram bién dp 500kV chinh ciia dudng day siéu cao dp Bic
Nam: Hoa Binh, Ha Tinh, Da Nang, Playku va Phd Lam. Dién nang san xuat tai Tay
Nguyén cling v6i chuyén tai Bic Nam c6 thé chuyén tai t6i 2 mién Nam Trung Bo
va Nam B0 (ngoai cung cép tai chd). Tay Nguyén la dia ban trién vong nhat cho viéc
xay dung nha may dién nguyén tr sau nam 2010.

Dén nam 2010, sau khi da tan dung t6i da ciac nguon thuy dién, nhiét dién
than va khi, s& c6 thé phai xem xét dua nguén dién nguyén tr vao nhu 12 mot nguén
co ban cua hé thong dién quoc gia. Qua qud trinh nghién cttu tim dia diém xay dung
nha mdy dién nguyén tr dau tién & Viét Nam, Tay Nguyén da budc dau dugc coi la
dia ban ¢6 trién vong nhat (khu ho Lak) trong 3 dia ban dugc chon dé xay dung dién
nguyén tr & Viét Nam, ngoai trir 2 tré ngai quan trong du 16n song van c6 thé khéic
phuc, d6 la: giao thong hi€ém trd, tai diém nit déo An Khé doi v6i chuyén chd khoi
than 10 250 tan cua dién nguyén tlr; kha nang cap nudc lam mat bi han ché€ ctia ho
Lak.

Néu viéc dua dién nguyén tlr vao Tay Nguyén dugc xem xét thi sau 2010 day
s€ la nut nang lugng- dién luc c6 tam chién lugc hang dau cua hé thong dién Viét
Nam véi ca thuy dién, dién nguyén tor va ndt 500kV/110kV c6 tdm quan trong
khong ch€ toan bo khu vuc Nam Trung Bo va Nam Bo.
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Dia ban c6 trién vong hang dau cho viéc lién két hé thong dién Viét Nam hop
nhat v6i hé thong dién cac nudc ban Lao, Campuchia va Thai Lan thong qua viéc
hop tac quy hoach thuy dién thuy loi song Mé Cong. Pay ciling 1a phuong huéng c6
trién vong va da duoc xem xét, tuy chua ¢4 nhitng nghién cttu kha thi cu thé.

Dinh hudng phdt trién ndng luong- dién luc Tdy Nguyén

Tan dung loi thé€ Tay Nguyén la ving cé tiém ning to 16n trong viéc phat
trién dién luc cin c6 giang md rong t6i da ludi 110kV t6i hau hét cdc huyén ly cla
cac tinh ving Tay Nguyén. Véi luGi phan phdi, can tién hanh mé rong theo chinh
sach "vét dau loang" tir truc ludi dién qudc gia.

Viéc lua chon cép dién ap chuyén tai/phan phoi va ¢ tram bién ap cho dién
khi hod nong thon ving Tay Nguyén 1a vo cuing khé khan va phai tinh dén dac thu
dia hinh va cu trd rai rdc clia cdc cum dan cu, ban kinh dan dién c6 thé t6i 50-
70km, do d6 ngoai cap dién 4p quy chuin phd bién 1a 110kV, nén ti€p tuc duy tri tir
cap ludi phan phoi hai cap dién ap (35/10kV hoac 35/6kV) la wu viéc hon lugi phan
phoi mot cap dién ap 22 kV.

Chuong trinh dién khi hod nong thon Tay Nguyén phai dugc xem xét theo
dac diém ving sinh théi, phong tuc tap quan, muc thu nhap cta cu dan dia phuong,
dac diém bo toc, co ché€ sinh hoat truyén théng cua dia phuong. Ngoai ra, chuong
trinh dién khi hod cin phai xuat phat tir tieu chuén loi ich téng hop, nang cao dan tri
cua cu dan Tay Nguyén, dic biét 1a cdc bo toc thiéu s6 va cu dan nong thon 1a chu
yéu. Khong thé may moc coi tiéu chuén kha thi vé kinh t€, tai chinh 1a hang ddu nhu
cdc du 4n nang lugng- dién luc khac.

Phuong cham co ban dé xay dung cdc phuong 4n phat trién kinh t€ xa hoi
ving Tay Nguyeén giai doan 2005- 2010 1a phai phat huy dugc moi tiém nang vé vi
tri, diéu kién tu nhién, tai nguyén thién nhién, diéu kién kinh t€ xa hoi ving dé nang
cao doi song vat chat va tinh than ctia nhan dan trén co s& xay dung co céu kinh t€
hop 1y, ddy nhanh t6¢ do phét trién kinh t€ trong ving mot cach hop 1y nhat.
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Bdng 25. Du bdo nhu cdu tiéu thu dién vang giai doan 2005 - 2020

2005 2010 2020 Tang
Co cau tiéu thu 10° 10° truong
' % % 10°kWh | %
kWh | 7 | kwn | © [1ORWRE % g

1. Cong nghi¢p, | 56,584 | 16,7 | 94,363 | 17,8 272,801 20,5 | 11,2
TTCN

2.Dbong luc phi CN | 57,538 | 17,0 | 91,564 | 17,2 216,76 | 16,3 | 9,0

3. Nong nghiép 16,194 | 48 | 20,114 | 3,8 32,76 | 2,5| 5,0

4. anh sang sinh | 208,731 | 61,6 | 325,003 | 61,2 805,42 | 60,5 93
hoat

5. Téng dién nang | 339,047 | 100 | 531,075 | 100 | 1326,98 | 100 | 11,2
thuong pham

Nguon: Vién Ndang luong, 2004
5.6.3.2. Cdc gidi phdp phdt trién ndng luong

Dién khi hoa nong thon phai xudt phat tir 1oi ich tong hop nang cao doi s6ng
dan tri dac biét d6i véi cac bo toc thiéu so va cu dan s6ng & cdc viing cao 1a chu yéu,
khong thé 14y hiéu qua kinh t€ 1am muc tiéu nhu cdc du 4n khéc.

Céc du an dau tu phat trién dién khi hoa viing phai dugc xem xét theo dic
diém ving sinh thai, phong tuc tip quén, dic diém bo tdc va co ch€ sinh hoat clia
ting dia phuong dé€ c6 cdc phuong dn k§ thuét- dau tu thich hop.

Xuat phat tir tinh trang thu nhap thap, trinh do dan sinh, dan tri han ch€ ctua
cu dan cédc bo toc mién nii Tay Nguyén, viéc tro gid, giam gid dién nang 1a tat yéu
dac biét 1a vao giai doan ddu nhim dam bao cho cu dan Tay Nguyén nhat 1a cac bo
toc thiéu s6 dugc hudng thu dién nang & mic t6i thiéu.

Cédc cong trinh dién khi hod nong thon mién ndi nhat thiét phai dugc van
dung véi céc tiéu chuén thich hgp giam nhe t6i da. Viéc bao cap von cho cdc cong
trinh dién khi hod néng thon, mién ndi 1a tat yéu.

Quaé trinh pho bién kién thitc pho thong vé sir dung dién cho céc cén bo dia
phuong, lang ban nhat thiét phai duoc ti€n hanh.

Xudt phat tir thé manh va mot dinh huéng kinh t&€ cua Tay Nguyén la phat
trién cay cong nghiép xuat khiu: ca phe, che, dau tim va ché€ bi€n nong lam san, gb
xuat khdu... viéc dién khi hod nong thon Tay Nguyén can tap trung giai quyét khau
dong luc cho bom thuy 10i va cong nghé ché bién nong 1am san dia phuong.

Viéc phoi hop dau tu theo nguyén tic Nha nudc, dia phuong va nhan dan
cung lam tai cdc viing thi tf va cdc co s& san xuat phét trién 14 mot chinh sdch thich
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hop nhim dong vién t6i da cdc ngudn dau tu kha thuc cho phét trién dién khi hod
nong thon mién nii.

Ngoai ra, Nha nudc cin c6 chinh sdch thich hgp huy dong von tir céc t6 chitc
quoc t€, nhan dao va tir ngudn von phat trién kinh t€ xa hoi mién nii va hai dao dé
uu tién cho dién khi hod mién ndi va ving Tay Nguyén- noi ma ludi dién quoc gia
t6i nam 2010 van chua thé vuon t6i dugc bing viéc tan dung t6i da cic nguodn tai
chd nhu: thuy dién nho, nang luong mat troi, stic gio... dé cho cu dan va céac bo toc
thiéu s6 & Tay Nguyén duoc hudng dnh sang sinh hoat & miic t6i thiéu.

5.6.4. Thong tin, buu chinh vién thong

La ving mién nui, lai cach xa cdc trung tAm do thi 16n clia nudc ta, phat trién
mang luội thong tin liộn lac cta ving Tay Nguyộn cộ ¥ nghia quan trong trong su
nghiộp phột triộn kinh t€ xa hoi va cling ¢6 an ninh quộc phong cua ving.

Phuong hudng phat trién thong tin lién lac clia viing 1a ddy nhanh toc do phat
trién buu chinh vién thong trén co s6 cong nghé hién dai: s6 hod, ciap quang hoa, tu
dong hod, tin hoc hod, bing k§ s6 quang hoc véi nhitng cong nghé tién tién dé c6
nhiing dung luong 16n, t6Âc do cao. Pong thoi cap nhat kip thoi nhiing cong nghé mội
dang trộn da phat triộn nhanh chộng. Thuc hiộn chuyộn tir mang ky thuat tuong tu
(analoy) sang mang s6 IDN. Trong nhitng nam ti€p theo thuc hién mang s6 da dich
vu (ISDN) bang hep va bang rong (B- ISDN) tién t6i t6 hop duoc mang thong minh,
phat trién nhiéu loai hinh dich vu thong tin buu dién (BC- VT) ngay cang da dang,
phong phu theo yéu cdu sur dung ctia cdc loai khach hang va su phat trién cua thi
truong trong nudc va quaoc té.

Cung c6 va phat trién cdc loai hinh dich vu truyén thong: buu pham, buu kién
cac loai, phat hanh buu cuc, dién thoai ndi hat, dién thoai duong dai trong nudc va
quoc t€, dién bdo, telex, dién bdo...cling v6i viéc phat trién cdc dich vu méi (EMS,
DHL...) chuyén tién nhanh, buu phdm khai gi4, telexfax, vo tuyén nhén tin, thu dién
ti, dién thoai thdy hinh, TSL tdc¢ do cao, hoi nghi truyén hinh, du cudi da dich vu...
nhim thod min t6i da yéu cu trao doi thong tin & cdc dang khdc nhau ctia moi doi
tuong khéach hang theo co ché thi trudng, dua cac loai hinh dich vu buu chinh vién
thong ngay cang ti€p can vé6i nguoi st dung mot cach nhanh chéng, chinh xac, an
toan, tién loi, van minh, lich su.

Nang cdp va t6 chiic cdc trung tAm ddu mai, trang thi€t bi khai thic méi cho
buu cuc trung tam tinh ly (buu cuc I) tai Playku, Kon Tum, Buén Ma Thuot. Cing
6, nang cap buu cuc khu vuc (buu cuc 1I) dua téng s6 buu cuc toan ving nam 2010
1én 470.
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Chuyén nganh hod mang van chuyén buu chinh phdt hanh bdo chi bing 6to
xe may dé chu dong bao dam hanh trinh, nam 2010 chuyén nganh hoa 100% tuyén
noi tinh. Ph4t trién mang dich vu chuyén ph4t nhanh EMS trong nudc va quoc t€,
chuyén tién quoc t€. Cai tién t6 chifc cdc tram buu dién xa, kiém nhiém lam dai ly
dich vu vién thong (dién thoai, dién bao).

5.7. Chinh sach va giai phap phat trién nguén nhan hrc va nhitng van dé
xa hoi
5.7.1. Phat trién ngudn nhdn luc.

Phét trién kinh t€ x4 hoi ctia mot ving hay mot quoc gia xét cho cling yéu t6
quan trong nhat d6 1a con nguoi. Con ngudi cia mot xa hoi phat trién phai 1a con
ngudi co tri thic, ¢6 nang luc, ¢ kj thuat va stic khoe. D€ phat trién nguén nhan luc
céc tinh Tay Nguyén dong thoi phai thuc hién nhiéu chinh sach giai phdp bang viéc
phat trién hé thong cac trudong nghé dao tao lao dong c6 trinh do tlr so cap, trung cap
dén cao dang; phét trién khu cong nghiép cong nghé cao, phat trién hé thong trudng
cao ding va dai hoc; chinh sdch khuyén khich hoc tai chd va chinh sdch thu hit con
em cac dan toc & Tay Nguyén di hoc & ngoai vung tré lai Ty Nguyén, chinh sach
thu hut nhan tai tir cadc viing khac dén Tay Nguyén phai duoc dac biét chu trong dau
tu xay dung. C6 nguon nhan luc chat luong cao, ¢6 nguon tai nguyộn phong phd, cộ
vung dat dai tru phi cong vội chinh sich mộ ctra, thong thoang Tay Nguyộn s€ c6
von dé dau tu phat trién.

5.7.1.1. Mot s6 dinh hudng chung

Muc tiéu chung phat trién dan s, ngudn nhan luc va cdc linh vuc gido duc, y
t€ nham thuc hién bao vé moi trudng, khai thac hiéu qua tai nguyén va phat trién
bén vitng ving Tay Nguyén la:

- Thiic ddy su phét trién binh ding, hai hoa va dong déu clia cdc dan toc trén
dia ban Tay Nguyén, trong d6 tri trong dén nhitng nhu cau va tinh dac thu cta céc
dan toc thi€u s6 Tay Nguyén dé dat dugc trinh do phat trién ngay cang cao vé chi s¢
phat trién con ngudi clia ving néi chung va ciia mdi dan toc trong viing néi riéng;

- Giam dén va timg budc di dén cham dit su tut hau va tién t6i rit ngan dan
khoang cdch vé trinh do phat trién gifta cdc dan toc ¢ Tay Nguyén va clia ngudi dan
Tay Nguyén va trinh do chung cta viing, cta ca nudc.

- Hinh thanh duoc nguén nhan luc, dac biét 1a doi ngii can bo cac dan toc
thiéu s6 Tay Nguyén dap tng duoc yéu cau phat trién KT-XH ctia ving va déng gép
vao su phat trién chung clia ca nuéc.
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5.7.1.2. V& phat trién dan s6

Dé phit trién bén vitng quy mo dan s6 ving Tay Nguyén giit & miic 6n dinh
vao khoang 5,5 triéu ngudi vao nam 2010 va khoang 6 triéu nguoi vao nam 2020
(ké ca tang tu nhién va ting co hoc).Tang quy mo va tiép tuc da dang hod co ciu
thanh phan dan s6 Tay Nguyén gan v6i nhu cau phat trién kinh t€-xa hoi, bao vé tai
nguyén va cai thién doi song nhan dan.

D4y manh, m& rong va nang cao chat luong dich vu ké hoach ho4 gia dinh,
trong d6 chi trong dén stic khoé sinh san va cung cap dich vu tai co s& (cap xa) dé
nhanh chéng giam ty 1é sinh, gép phan lam giam t6c do tang dan sd va nang cao
chat luogng dan so cua vung;

C6 giai phdp manh mé dé han ché va kiém soét cdc dong di cu tv do dén
vung. Diéu tiét co cdu ngudi nhap cu dén Tay Nguyén theo huéng khuyén khich
nhitng ngudi cộ trinh do hoc van cao va lao dong kƠ thuat (trudc hột 1a gido viộn,
bac s§ va cong nhan ky thuat Ianh nghé) di chuyén dén va dinh cu lau dai & Tay
Nguyén; Han ché nhitng nguoi trinh do hoc van thap, khong c6 nghé nghiép va trinh
do dao tao thap di chuyén dén Tay Nguyén;

Nhanh chéng trién khai xay dung va thuc hién quy hoach phan bé dan cu gén
v6i phét trién kinh t€-xa hoi (cong nghiép hod, chuyén ddi co cau san xuét nong-
lam, xay dung nong thon méi va bao vé tai nguyén, moi truong, trudc hét la tai
nguyeén ring, dit va cac nguon nudc).

Can trién khai xay dung quy hoach khai thdc cic ving dit méi, cac loai tai
nguyén 16n cta vung (boxit, thuy dién, cac ving chuyén canh san xuat hang hoa tap
trung...) va nhitng diém dan cu kém theo dé chu dong ti€p nhan dan cu, lao dong tix
nhitng vung khéc.

5.7.1.3.Vé phat trién nguon nhdn luc

(1). Phat trién nguén nhan luc vé tri luc

- Nang cao trinh do hoc van cta dan cu va chat lugng gido duc cac cap, cai
ti€n noi dung va phuong phdp giang day gin véi dic diém cla dan cu va yéu cau
phat trién kinh t€-xa hoi ctia ving;

- Giam ty lé nguoi 16n khong biét chit. Pat muc tiéu phé cap THCS vao nim
2010.Tang ty & nguoi t6t nghiép trung hoc phd thong.

- M6 rong dao tao ngudn nhan luc. Tang ty 1é lao dong qua dao tao nham dép
ing nguon nhan luc chat lugng cao cho phat trién kinh té€-xa hoi cuia ving.

- Tap trung dao tao, bdi dudng can bo 12 ngudi dan toc thiéu so (dé bo tri & tat
ca cac cap vai ty 1é hop ly, hiéu qua).
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(2). Phat trién nguén nhdn liuc vé thé luc

Xo4a d6i va cai thién dinh dudng, giam ty 1¢& suy dinh dudng tré em (hién nay
12 40%, cao nhat nudc)

Thuc hién KHH gia dinh, ddp tng nhu c4u ctia nhan dan vé dich vu KHHGD,
nhén manh vao cai thién stic khoé sinh san nhiam ting cudng bdo vé phu nit ¢6 thai
va cham séc tré so sinh (Cac tram y t€ x4 déu c6 Phong san va KHHGD dat chuén,
cdc thon ban déu c6 Tii sinh dé an toan) va thuc hién cé hiéu qua cac giai phap
cham s6c¢ phu nit ¢6 thai va khi sinh (kham thai da 3 lan, dugc tiém ching day du,
khi sinh dugc cén bo y t€ cham soc...).

D4y manh cong tdc y t& du phong: Thanh todn céc bénh sot rét, phong, buéu
O, 1am tot vé sinh moi trudng, bao vé cdc ngudn nudc, dam bao an toan vé sinh thuc
pham...

bam bao cung cap nudc sach cho nhan dan, tri trong ving néng thon va cac
€O s cong cong nhu tram y t€, truong hoc, cho...

Mo rong rong tac cham séc stic khoé ban dau, dam bao cung cap dich vu y t€
(co sO y té&, thiét bi can thiét va can bo y t€) dén tan buon, ban; Thuc hién day du
tiém ching m& rong cho tré em, thuc hién cac chuong trinh stic khoé hoc duong...

Timg budc cai thién nhiing diéu kién sinh hoat co ban nhu: dién, nudc,
phuong tién thong tin lién lac va moi trudong trong sach.v.v... xay dung va phat huy
truyén thong van hod, phong tuc tap quén tot dep, thic didy phong trao vin hoa van
nghé, thé duc thé thao.

Phéin dau thuc hién gido duc bit buoc & cap tiéu hoc va mot phan & cap trung
hoc co s& chi yéu & thanh pho. Ting budc nang cao chét luong gido duc dao tao dé
dan dan timg bo phan ti€p can vdéi tieu chuin quoc t€ dé co thé tiép thu va sir dung
cong nghé hién dai mot cach tot nhat.

bam bao cho nhan dan cac dan tdoc Tay Nguyén dugc huong thu cac dich vu
y t&€ tuong doi ¢6 chat lugng hon, c6 thudc chita bénh, gia ca hop 1y va dap tng dugc
nhu cau st dung cta nhan dan.

Dén 2010 phan dau thap nhat c6 85% lao dong c6 nhu cau viéc lam ¢6 cong
an viéc lam dé tao thu nhap, c6 su binh ding va cong bang trong xa hoi, han ché
khoang cach giau ngheo.

Thuc hién t6t cdc van dé xa hoi, nang cao dan trinh do dan tri va miic song
cho dan cu, true hét 1a dong bao cac dan toc it nguoi, dong bao di cu tu do dang
gap kho khan, tao moi diéu kién thuan 1gi cho déng bao

209



5.7.2. Phdt trién gido duc va dao tao

5.7.2.1. Muc tiéu phdt trién. Trong nhiing nam tGi phat trién gido duc dao tao
vung Tay nguyén cin dat dugc cdc muc tiéu chu yéu nhu sau:

Mo& rong mang ludi gido duc mam non, tang ty 1é cac chau duoc di hoc mau
gido, dac biét 1a tré em cdc dan toc thiéu so trudc khi dugec vao hoc 16p 1.

Cung co két qua dat dugc va nang cao chat lugng vé phé cap tiéu hoc. Thuc
hién muc tiéu phé cap THCS vao nam 2010.

Tang cuong s6 luong gido vién, dam bao du gido vién cho cac cip hoc theo
dinh mitc chuin quéc gia (1,25 gido vien/IGp d6i vé6i cdp tiéu hoc; 1,5 gido vien/16p
doi v6i cdp THCS va 1,75 gido vién/I6p do6i v6i cadp THPT). Nang cao chat luong
gido vién (nang ty & gido vién dat chuan cdc cip léen 100% vao nam 2010).

Kién c6 hod truong 16p hoc. Bén nam 2010, dam bao 100% phong hoc céc
cép phd thong duoc kién s6 hod. Nang ty 1é trudng 16p hoc duge xay dung cao tang.

Pam bao cung cdp du thiét bi, phong thi nghiém, thu vién, d6 dung day
hoc.cho céic truong hoc.

Tich cuc dao tao nghé va hudng nghiép cho nguoi lao dong, nhat 1a & ving
déng bao cac dan toc thiéu so, viing sau, viing xa.

5.7.2.2. Nhitng gidi phdp phdt trién

Xay dung thém va md rong quy mo cdc trudng phd thong dan toc noi tra.
MBbi tinh ¢6 it nhat 1 trudng trung hoc phé thong noi trd va 1 trudng phd thong co s&
noi tru;

M6 rong viéc dao tao gido vién 1a ngudi cac dan toc thi€u so;

MG rong dién cdc truong dugc hoc bang ti€ng dan tdc, hodc song ngit (trude
hét 12 & céap tiéu hoc va THCS);

Thanh lap cdc Trung tam gido duc cong déng & tuyén huyén dé thuc hién
viéc xoa mu chit cho nguai 16n va thu hit tré em bo hoc dén truong;

Thuc hién cong tic XHH gido duc c6 chon loc. Khuyén khich huy dong cac
nguodn von tir dan dé phat trién gido duc-dao tao & khu vuc do thi. Nha nudc can tiép
tuc ting du tu cho phat trién gido duc cap pho cap, dic biét 1a & viing nong thon va
doi véi dong bao céc dan toc dé tao diéu kién thuan loi va md rong co hoi cho nhan
dan duoc di hoc.Thu hiit su ddu tu cia cdc doanh nghiép vao su nghiép phét trién
gido duc- dao tao ctia ving.

Tang cuong su ho trg cia nha nude trong xay dung hé thong truong 16p dat
chuin quéc gia, uu tién dac biét & cdc ving sau, viing xa va ving tap trung nhiéu
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déng bao dan toc thiéu s6. Pua 16p hoc va gido vién dén tan thon, ban (gido vién
cam ban). Chi trong phét trién gido duc dan toc, m& rong va nang cao chat lugng hé
thong truong dan toc noi tru tinh/huyén, cac loai hinh ban trd dan nuoi & cic xa
nhidm duy tri va thu hit tré em nghéo, con em dan tdc di hoc nham tao ngudn dao
tao cén bod & cic cap cao hon. Nha nuéc can hé tro trong viéc xay dung co s vat
chat ban dau va cung cép bita an trua cho tré em déng bao dan toc thiéu s6 & cac 16p
mau gido dé khuyén khich cic chdu dén trudong, dong thoi két hop thuc hién chuong
trinh dinh dudng nha trudng (nhdm gbép phan giam nhanh ty 1& suy dinh dudng tré
em cua ving). C6 chinh sach wu dai (hoc béng) du siic thu hit hoc sinh ngudi dan
toc vao hoc cac truong Day nghé, THCN, CD & DH.

Tang cudng nguédn luc cho gido duc- dao tao tir céc t6 chic kinh t€ -xa hoi,
céc tinh ¢6 diéu kién kinh t& phat trién hon, céc t6 chic quoc t€ va ting phan dong
gop ctia bo phan dan cu ¢6 thu nhap cao thong qua phat trién loai hinh gido duc
ngoai cong 1ap & khu vuc do thi.

C6 chinh sach uu dai do6i v6i nhitng can bo, gido vién nhan cong tic & vung
sau, viing xa, ving dong bao cac dan toc.

Trién khai qui hoach hé thong gido duc- dao tao cia Viing Tay Nguyén va
céc dia phuong phtt hop v6i nhu cdu phét trién kinh t€- xa hoi cia méi tinh, dong
thoi phat triộn moi quan hộ hop tdc ¢6 hiộu qua gifta cc tinh trong viing va vdi cộc
tinh ngoai viing (trudc hột 1a vội cdc trung tam phat triộn nhu TP H6 Chi Minh, Ha
Noi, Da Ning, Nha Trang, Quy Nhon....) trong Iinh vuc dao tao va phét trién nguén
nhan luc.

Str dung c6 hiéu qua nguén von dau tu trén dia ban céc tinh trong viing ctua
cdc du an Pau tu co s6 ha tdng, Du dn hd tro dan toc dac biét khé khan, Du 4n xay
dung trung tAm cum xa mién nui, viing cao thuoc chuong trinh 135... cho viéc xay
dung trudng, 16p hoc.

Cai tién noi dung chuong trinh giang day (phdn mém cua sich gido khoa) va
phuong phap day hoc phit hop vé6i dic diém cta viing nhim muc tiéu gido duc hoc
sinh nhiing kién thic va k§j nang vé€ bao vé moi truong va khai thac hop 1y, hiéu qua
tai nguyén cua vung Tay Nguyén.

Dau tu xay dung di phong hoc cho pho thong cap 1, xay kién c6 céc trudng
pho thong cap I, cdp III dén tiing x4, cum dan cu. C6 chinh sach wu dai cho doi ngii
gido vién dam bao thu hit dugc doi ngii gido vién an tam giang day & cac truong hoc
trong vung, nhat la & cac khu vuc dong bao dan tdc it nguoi viing cao, viing sau va
ving xa.

Can gép rit xay dung mé rong cac truong dao tao day nghé. Pao tao cua cac
truong day nghé phai két hop véi viéc khai thac th€ manh clia ving Tay Nguyén:
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cay, con, cong nghiép ché bién, xay dung quy hoach, k& hoach dao tao cén bo dé
ddp tng nhu cau phét trién kinh t& xa hoi clia ving.

Tap trung cling ¢6 tang cuong kha nang va quy mo dao tao cho Dai hoc Tay
Nguyén, Dai hoc Da Lat. Nang cap hai trudng nay dé c6 kha nang dao tao da nganh,
chu yéu dao tao can bo cho ving Tay Nguyén. Pac biét ¢6 chinh sach uu dai dao tao
can bo nguoi dan toc it nguoi, khuyén khich con em dong bao cdc dan toc Tay
Nguyeén di hoc cdc trudng khdc trong nuée va nude ngoai dé phuc vu Tay Nguyen.

Phét trién cdc trudng bén trd, cac trudng nuoi dudng tré em khuyét tat & cdc
tinh.

Tiép tuc cung ¢ va phat trién cdc trudng ngoai cong lap & tat ca cac bac hoc.
Phan dau dén nam 2010 ty 1é hoc sinh ngoai cong 1ap & nha tré 1a 54%; mau gido la
32%., tiéu hoc 1a 4%; trung hoc co s& 1a 10% va trung hoc phd thong 1a 35%.

Xay dung chuong trinh gido duc thich hop v6i con em dong bao céac dan toc.

DPén nam 2010 tat ca cdc trudng trung hoc co s& va trung hoc phé thong trong
toan vung duoc xay dung kién c0, trong d6 c¢6 khoang 50% truong hoc dugc trang bi
cac do dung day hoc, thi nghiém, thu vién theo chuén t6i thiéu; 80-90% cic trudong
c6 trang thi€t bi dat chuidn; méi huyén c6 it nhit 1 trudng mam non, 1 trudng ti€u
hoc va 1 trudng trung hoc co s& dat chuin quéc gia; mdi huyén c6 it nhat 1 trung
tam gido duc thudng xuyén va day nghé téng hop.

MG céc trudng ban tri tai x3, cum xa, cho bac tiéu hoc. Té chiic béan tri cho
cac truong THCS va THPT. Nha nudc cap kinh phi xay dung nha noi trd, cic cong
trinh phuc vu sinh hoat ctia hoc sinh noi tru, trg cdp mot phan hoc bong cho céc doi
tugng hoc sinh dan toc ¢6 hoan canh dic biét, hoc sinh nghéo hoc sinh gap nhiéu
kh6 khin bang hoc sinh trong céc trudong phé thong dan toc ndi tra.

Phéan dau c6 du s6 lugng gido vién cho cac cép bac hoc theo quy dinh cua
Nha nudce. (6 hoc sinh nha tré/ gido vién; 15 hoc sinh méu gido/gido vién; 1,15 gido
vién / 1 16p ti€u hoc; 1,85 gido vién /1 16p trung hoc co s& va 2,1 gido vién/1 16p
trung hoc phé thong) va dam bdo du co cau gido vién giita cdc mon hoc.

Khuyén khich d6i véi nhiing tré em nguoi dan toc hoc gioi két hop véi boi
dudng nhan tai.

5.7.3. Phat trién y té' va cham séc siic khde cong dong

5.7.3.1. Phuong huong chung

- Thuc thi déng bo cac giai phap vé phat trién y t€ va cham séc stic khoe cong
déng nham sém cai thién co ban tinh trang siic khoé clia cong dong dan cu Tay
Nguyén. Dic biét chi y t6i cdc giai phdp nham giam nhanh ty 1€ suy dinh dudng, ty
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1é méc cdc bénh sot rét, cac bénh dudng ho hdp, cdc bénh dudng rudt, méd rong céc
hoat dong k& hoach hoa gia dinh va cham séc sic khoé sinh san, khong ché€ cac
dich bénh dac thu ctia viing, han ché su lay nhiém cta HIV, bénh viém dudng ho
hap cép, dich cim H5NI.

- Giam bdét su chénh léch vé kha nang tié€p can va su thu hudng cac dich vu y
t€- CSSK cuia dan cu, dac biét 1a ctia nhom nguodi nghéo va dong bao cac dan toc &
vung sau, ving xa;

- M& rong pham vi, d6i tuong phuc vu va nang cao chat luong dich vu cua y
t€ tuyén co s& (huyén, xa, thon ban) dé nang cao miic thu hudng clia dan cu vé céc
dich vu y t&€ co ban.

- Tang cudng vai trd hd trg cia Nha nudc dé y t€ trong ving phat trién, chi
yéu tap trung vao viéc xay dung va phat trién mang ludi y t€ co s& va xay dung trung
tam ky thuat cao ctia vung.

- Dam bao miic t6i da cdc cham s6c y té tai chd & cac buon lang. Két hop véi
cdc hoat dong chuyén mon hod cao hon vé phong ciing nhu chita bénh theo hinh
thitc luu dong dén ho tro tai co sd. Doi vai y t€ tuyén co sd, dac biét 1a ving cao can
phai t6 chic tram y t€ 1am cong tac gido duc stc khoé, diéu tri thong thuong, duoc
trang bi thudc, phuong tién dé c¢6 di kha nang hé trg can bo y t€ buon, lang khi can
thiét.

Pau tu xay dung bénh vién huyén, bénh vién khu vuc (lién xa) véi s6 giuong
bénh du. Ph4t trién manh y t€ du phong, ting cudng cic doi vé sinh phong chong
dich, chong s6t rét va budu cd, bao vé stic khoé ba me, tré em va sinh dé c6 ké
hoach. Déi v6i tuyén tinh, cin ting cudng bénh vién da khoa téng hop va phét trién
y hoc dan toc. Phian dau trong nhitng nam t6i xay dung duoc mang luéi y t€ 6n dinh,
hoat dong diéu, c6 hiéu qua cung cap duoc cdc dich vu phong chita bénh, phong
chong bénh dich, dua cong tac y t€ ctia Tay Nguyén ngang bang vé6i su phat trién y
t€ clia cac vung trong ca nudc.

Nhiing chi tiéu cu thé 1a: 100% buon, lang déu ¢6 cdn bo y t&€ duoc vién chiic
hod, mbi xa cd tir 2- 3 cdn bo y t&€, dua s6 bac sy 1én 5- 7 bac s§ cho 1 van dan. Tat
ca cdc huyén déu hinh thanh Trung tam y t€ du phong manh véi cidc doi phong
chong dich, phong chong sot rét. Nhitng huyén c¢6 ty 1¢ ngudi bi bénh buéu ¢6 trén
25% trd 1én ¢6 Doi phong chong buộu ¢6 . Kiộn toan va nang cao chat luong cộc co
sO y t€ cua cac tinh ma trong tam la bénh vién da khoa, tram phong chong dich,
phong chong s6t rét, chong buGu c6, chong bénh xa hoi.

Pau tu xay dung cac truong dao tao y t€ cho Tay Nguyén nhu khoa y truong
dai hoc Tay Nguyén, Vién vé sinh dich t&€ Tay Nguyén thanh trung tam dao tao va
nghién ctu cdc van dé c6 lién quan dén stic khoé nhan dan céc dan toc Tay Nguyén.
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O tuyén huyén phai c6 bénh vién hodc trung tam y & huyén, & tuyén tinh
phai c6 bénh vién 16n da khoa va tién tGi xay dung bénh vién cdp vung. Ti€p tuc
cing c6 mang ludi y t€ co s, dac biét 1a tuyén xa va thon ban. Tang cuong thuc hién
chinh sich dua béc si vé xa; phan dau 50% s6 xa ¢ bac s§ vao nam 2005 va 60%
vao nam 2010; 100% tram y t€ xa c6 nit ho sinh hoac y sy san nhi. Phan dau vao
nam 2010 dat mdi tram y t€ ¢4 tir 3-5 cdn bo y t&, dua s6 bac sy trén 1 van dan Ién
khoang 5-6 nguoi. Nang hé s6 uu tién dau tu tir ngan sich Nha nudc cho y t€ ving
Tay Nguyén binh quan dau ngudi 1én 2,5-3 1an so v6i ving Dong bang.

5.7.3.2. Gidi phdp cu thé

Tang cuong va cung co mang ludi y t€ co s&, dam bao tot cong tac CSSK ban
ddu. Nha nuéc dam bao nhitng diéu kién t6i thiéu can thiét dé tat ca cac xa c6 tram
y t€ hoat dong thudng xuyén. C6 chinh sach hd tro thiét thuc dé thic ddy hoat dong
cua y t&€ thon ban nhu giai quyét vé luong, phu cap, dao tao chuyén mon. To chiic
thanh 1ap cdc doi y t€ luu dong két hop véi doi VSPD dé phong va chita bénh cho
dong bao cac dan toc, cac vung siu ving xa

Xdy dung mang ludi y té cdc tuyén:

+ Y ¢ co so: Cac buodn, thon déu ¢6 mang ludi y t€ co sb, cac xa déu cb tram
y t€ dé c6 thé dam nhan chic nang kham chita ciac bénh thong thuong thudng cho
cong doéng cu dan tai cho. Trién khai déng bo cdc hoat dong phong bénh va chong
dich bénh lay lan.

+ Y té tuyén huyén: Trung tam y t€ huyén chi dao moi hoat dong y té trong
dia ban. Ting budc nang cao trinh do chuyén mon cua bénh vién tuyén huyén dé
sém dat mic ngang bang v6i mién xuoi.

+ Y té tuyén tinh: Ngoai cic bénh vién da khoa & cac tinh can xay dung thém
bénh vién y hoc c6 truyén.

Ddm bdo nhdn luc y té: St dung hop 1y nhan luc san co tai dia phuong, phoi
hop véi cdc cong, nong truong, don vi bo doi, cong an bién phong nham dam bao du
can bo y té tr co s& dén cac tuyén trén. Bénh vién huyén phai c6 dl bac si chuyén
khoa, uu tién hé ngoai san. Phong kham da khoa khu vuc phai c¢6 t6i thiéu tir 2-3 bac
si ngoai-san va noi nhi. Doi diéu tri luu dong c6 2-4 cén bo, trong do co bac si. Doi
vé sinh phong dich s6t rét ¢6 6-12 can bo, trong d6 cé bac s§. Doi bao vé stic khoé
ba me va tré em co tir 6-12 cdn bo, trong do c6 t6i thiéu 2 bac s§ duoc b tic vé san
nhi. Quan ly nhan su theo nganh mot cach doc 1ap.

Bdm bdo nguon tai chinh cho cong tdc y té. C6 chinh sach nang muc luong
cho cén bd y t€ cong tac & vung Tay Nguyén gdp 1,5-2 lan so vé6i viing xudi. Cung
cép du tai chinh d€ dao tao con em dong bao cac dan toc. Xay dung va bao dudng
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céc co sO y t€, mua sam va stta chita cdc trang thiét bi y t€ & cdc tuyén. Chinh quyén
dia phuong c6 trach nhiém cung cép nguon tai chinh cho cédc chi phi thuong xuyén
clia tram y t€ va trung tam y t€ huyén. Nha nudc tro gitp kinh phi cho tuyén y t&
tinh va khi bi thién tai.

Bdm bdo thudc va co sd vdt chdt. Nganh Y t€ truc ti€p quan ly, bao dudng co
sO y t€ theo huéng uu tién co s& vat chit, dam bao du thudc va trang thi€t bi cho y t€
tuyén x4 va huyén. Cung cip du thudc va trang thiét bi y t&€ cho cic co s6 di€u tri
tuyén tinh, y t€ du phong. Tan dung cic ngudn dugc liéu sdn c6 & dia phuong dé
phat trién y hoc ¢6 truyén. Phong kham da khoa khu vuc dugc trang bi da thudc,
phuong tién dé phat hién va quan 1y cdc bénh nhan s6t rét, lao phong, buéu c¢6. Mdi
can bo y t&€ budn, ban duoc trang bi mot tii thuoc thi€t yéu va 1 bd dung cu y t€ toi
thiéu. Méi huyén duoc trang bi t6i thiéu 1 xe citu thuong.

Thuc hién tot cdc gidi phdp ho tro chdam séc siic khoé€ cho nguoi nghéo

HOo tro tai chinh cho hoat dong y t¢’ CSSK ¢ Tay Nguyén

+ Ngan sach Nha nudc phan b cho hoat dong y t€ & Tay Nguyén va ving nii
vGi hé sO uu tién cao nhat: gdp 3-5 14n so véi viing dong bang.

+ Dam bdo khdm chita bénh mién phi cho tré em duéi 6 tudi theo ding Luat
cham s6c va bao vé tré em.

+ Ho tro kip thoi va day du cho y t€ cap co sd tir cdp huyén trd xuéng dé dam
bao nhiing co s& nay thuc hién tot chiic nang ctia minh.

Can xem xét mitc do hop ly cta viéc dam bao hach toan va hiéu qua kinh t&
clia cac co sO y t€ vung Tay Nguyén (viéc thuc hién Nghi dinh 10). Nha nudc phai
c6 cht truong ho tro nhi€u hon thi dan cu trong viing, diac biét dong bao cédc dan toc
vlng cao, ving sau mội ¢6 co hoi duge cham séc y t€ co ban mot cach day du, thu
hep khoang cdch chộnh lộch vội cac viing khic c6 diộu kiộn phat triộn thuan 1gi hon

+ Nha nudc tiép tuc ¢6 chinh sdch hé trg diu tu va tang cuong 16ng ghép c6
hiéu qua cdc chuong trinh kinh t€ xa hoi trén dia ban dé€ sir dung c6 hiéu qua nguén
luc va lgi ich dén dugc cac nhém d6i tugng can tac dong.

5.7.4. Bdo ton, phat trién va giao luu van hod cdc ddn toc

Phét trién van hod theo huéng két hop van hod hién dai v6i nén vin hoa
truyén thong cua cdc dan toc. Xay dung nép song vian hod, van minh lich su trong
cong dong, xay dung xa, lang, ban, gia dinh nép séng van hoa mdi. Tich cuc bai tru
va x04 bd hu tuc mé tin di doan. Chi trong xay dung x&p song van hoa cho dong
bao cédc dan toc it ngudi & viing cao, viing sau va viing xa. Phét trién cdc hinh thiic
nghé thuat, dac biét 1a van hod quan chiing, van hoa dan gian, dam bao moi tang 16p
nhan dan dugc thudng thiic van hoa nghé thuat.
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5.7.4.1. Phuong hudng phdt trién

- Hoan thién hé thong thi€t ché vin hod dong bo & co s6. To chic va sap xép
lai hé thong thi€t ché€ nganh phu hop vdi diéu kién vé co ciu dan toc va dic diém
phan bd dan cu Tay Nguyén. Pau tu xay dung va nang cap co so vat chat VH-TT &
tuyén huyén, xa, thon/ban, trong dé c6 chinh sach uu tién dau tu cho cac ving dong
bao dan toc, cac xa dac biét kho khan.

- Pdy manh va nang cao cdc hoat dong van hoa dan toc quan ching co s0,
huéng dan 1€ hoi, nghi thic, 1€ thic. Tang cuong céac loai hinh hoat dong van hoa-
nghé thuat va phong trao quén ching, t6 chiic cdc hoat dong 1& hoi dan toc truyén
thong cta Tay Nguyén. Tiép tuc dau tu co s& vat chat (phuong tién va trang thiét bi)
cac diém van hod-thong tin x3, trung tam sinh hoat van hod lang ban; diém vui choi
giai tri cho tré¢ em (theo quyét dinh 19/1998/QD-TTg). Cing c6 va m& rong mang
luéi thong tin co sO cac cap huyén, x4, nhat 1a & cdc viing sau, viing xa, cic Xa mién
nii dic biet khé khan;

- Pdu tu nang cip hé thong bao tang téng hop céap tinh (5 bao tang), céc
phong truyén thong trong trung tAm vin hoa huyén. T6 chiic cdc 1€ hoi truyén thong
gan vai cac di tich lich str, van hod, phong tuc tap quédn cua céc dan toc Tay Nguyén
theo huéng van minh, lanh manh va dam da ban sic dan toc. Két hop dau tu khai
thac cac di tich van hod-lich str, danh lam thing canh phuc vu tham quan du lich va
tir nguén thu nay dé b sung nang cap trung tu cdc bao tang, di tich;

- Nang cép thu vién téng hop tinh, huyén, phong doc sich cong cong, nhat 1a
xay dung méi mot s thu vién & cac huyén ving cao. Pau tu trang thiét bi bao quan,
b6 sung s6 ddu sach thudng xuyén cho thu vién cong cong cdp tinh, huyén, xa. Nang
cap cac Tram buu dién-van hoa xa;

- Thuc hién chinh sdch uu tién dua sach bdo vé viing dong bao cic dan toc,
ving sau ving xa... theo Quyét dinh 21 va 25 TTg. Khuyén khich cac thanh phan
kinh t€ va tu nhan lam dai ly sach bao dua dé€n nguoi dan. Tang thém s6 lugng sach,
bdo va da dang hoa hoat dong cua cac Trung tam buu dién van hoa xa.

- Xay dung chuong trinh ph4t trién van hoa cac dan toc it ngudi Tay Nguyén.
Gitp do dong bao gitt gin, phat trién ngon ngit, chit viét dan toc. Dau tu co s& vat
chat k¥ thuat, tang cuong dao tao can bo dan tdc, c6 chinh sach khuyén khich van
nghé sy dan toc sang tac, pho bién tdc pham. Pua sich bdo va cdc an phdm vin hod
phu hgp (nhat 1a 16ng tiéng dan toc...) tGi buon lang, viing sau, ving xa.

- Ti€p tuc chuong trinh vé€ van hod véi muc tiéu: bao ton va phat huy cac di
san van hod truyén thong dan toc, gébm ca van hod vat thé va phi vat thé, nhat 1a vin
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hod cac dan toc it ngudi, tring tu tén tao, chdng xudéng cap cac di tich van hoa lich
str; phét trién van hoé-thong tin co s& ving mién ni;

- Nang cao chat luong doi séng tinh than ddp ung nhu cau hudng thu van
hoda-thong tin ngay mot cao hon ctia nhan dan ving Tay Nguyén, thuc hién theo chi
thi 39/1998/CT-TTg. Thu hep dan khoang cach chénh léch giita cic vung, dia
phuong, gitta thanh thi va nong thon mién ndi, giita cdc doi tuong dan cu trong
hudng thu van hoa-thong tin;

- Pdy manh va nang cao cdc hoat dong van hoa dan toc quan ching co s0,
hudng dan 1€ hoi, nghi thic, 1€ thic. Ti€p tuc du tu co s& vat chat mang ludi thong
tin co s8, cdc diém vin hoa-thong tin xa; diém vui choi giai tri cho tré em (theo
quyét dinh 19/1998/QD-TTg), nhat 1a & cdc viing sau, ving xa, cic xa mién nui dac
biét kho khan.

- Xay dung chuong trinh ph4t trién van hoa cac dan toc it ngudi Tay Nguyén.
Gitp do dong bao gitt gin, phat trién ngon ngit, chit viét dan toc. Dau tu co s& vat
chat k¥ thuat, tang cuong dao tao can bo dan tdc, ¢ chinh sach khuyén khich van
nghé sy dan toc sang tac, pho bién tdc pham. Pua sich bdo va cdc an phadm vin hod
phu hgp (nhat 1a 16ng tiéng dan toc...) tGi buon lang, viing sau, ving xa.

- Nghién ctu, luu giit, giGi thiéu va giao luu van hod gitta cac dan toc (1€ hoi
truyén thong, xuat ban an pham béng tién dan tdc/song ngit, thé hién phong thai dan
toc qua cac cong trinh kién tric, tdic phdm vin nghé, hoi hoa, nhac...);

- Hoan thién mang lu6i PT-TH: tang cong sudt phat song chuong trinh cua
céc tinh va thuc hién ti€p phdt séng chuyén tai chuwong trinh quoc gia VIV1, mé&
rong chuong trinh VTV3. Tang dién phu séng va thoi luong ti€p phat séng PT-TH,
tang thoi lugng phat séng bang ti€ng dan toc & cédc tinh Tay Nguyén. Dén nam 2010
dam bao 95-100% s6 ho c6 thé nghe duoc dai TNVN va khoang 85-90% s6 ho c6
thé xem THVN;

- Pau tu thiét bi san xuat chuong trinh va dao tao doi ngii k¥ thuat vién, bién
tap vién 1am chuong trinh truyén hinh tiéng dan toc, phat séng tiéng dan toc (Ede,
Gia Rai, Xé dang, K Ho, Réclay, Stiéng...) & cac dai PT-TH céc tinh Tay Nguyén c6
déng bao dan toc sinh song, quy. Diu tu xe truyén hinh Iuu dong cho cédc dai phat
thanh-truyén hinh tinh. Nang cao chat luong san xuat va phat cdc chuong trinh
truyén hinh ti€ng dan toc.

5.7.4.2. Gidi phdp va chinh sdch phdt trién

- Tang cudng ngudn luc dau tu cho phat trién linh vuc vin hoé-thong tin,
trong d6 uu tién dau tu cho cdc ving déng bao dan toc, viing cdc xa mién nii dac
biét khé khan. Ting budc xa hoi hod mot s6 hoat dong van hod-nghé thuat, nham
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huy dong moi nguodn luc cta toan xa hoi theo Nghi dinh 90/CP va Nghi dinh
73/1999/ND-CP. Cung vội viộc dau tu tir ngan sach Nha nudc, can ¢ co chộ chinh
sdch da dang hod cdc nguén luc tir cong dong cho dau tu phét trién,

- Xay dung hé thong chinh sach, ch€ do khuyén khich sang tao, phat huy tai
nang, nhat 1a tai nang tré. Khuyén khich cac hinh thic tai trg, bao trg, sang tao va
tham gia hoat dong van hoa-van nghé va hoat dong nghé thuat & Tay Nguyén.

- Xay dung chinh sich dao tao, boi dudng can bo, nhat 1a can bo lam cong tic
van hoa-thong tin & cdp co s& va can bo khong chuyén & cac doi thong tin luu dong.

- Nang cao nang luc quan 1y nha nuéc vé di€u hanh va gidm sit céc hoat
dong phét trién van héa- thong tin. Huéng din nghiép vu cho cén bo tir co s& trong
linh vuc van hoa-thong tin. Thuc hién phan cép cho ting dia phuong tir tinh, huyén,
x4 nhdm nang cao trach nhiém va quyén han quan 1y cdc hoat dong vé vin hod-
thong tin trén dia ban;

- Xay dung, ban hanh céc chinh séch, van ban phap qui vé quy ché, quy dinh
va qui udc, huong ude cua buodn lang trong linh vuc van hod-thong tin. Xay dung
phuong thitc hoat dong cho hé thong van hoa co sd, doi thong tin luu dong phu hop
v6i xu huéng xa hoi hoa.

- Hoan thién hé thong co s& vat chat k§ thuat dai PT-TH tinh, huyén, nang
cip va hién dai hod ky thuat, trang thiét bi cac dai PT-TH tinh, tram ti€p song
truyén hinh, cdc di€ém thu & cdc ving dong bao dan toc, viung dic biét khé khan.
Dau tu hé thong ky thuat phat séng trung va séng FM chat luong cao.

- Thuc hién chuong trinh muc tiéu "DPua truyén hinh vé viing nii, viing cao,
bién giGi va phi séng truyén hinh vang 16m . Thu hep din cdc di€ém "lom phat
thanh, truyén hinh, xay dung cdc diém thu TVRO & ving dong bao céc dan toc,
vung cac xa dac biét kho khan. Cap phat may thu thanh, TV cho cac d6i tuong chinh
sdch va viing dong bao dan toc thiéu so, cdc x4 mién ndi diac biét kho khan. Cang c6
va diu tu mang ludi truyén thanh tuyén xa, thon.

5.7.5. Xod doi giam nghéo va ndng cao miic song

Ngoai nhitng giai phap chung ctia chuong trinh XDGN ctia ca nude, doi véi
Tay Nguyén can tap trung thuc hién thém nhiing hudng va giai phap sau:

- Tap trung ngudn luc uvu tién thuc hién cdc giai phap dé nhanh chéng xoéd doi
va giam ngheéo mot cach bén viing cho d6i twong 1a ngudi dan toc thiéu so;

- Giao dat 6n dinh lau dai theo Quyét dinh 132 va huéng dan céch lam an
(chud y danh nhitng ving dit tot, thuan 1gi cho dong bao cdc dan toc va phai ho tro
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xay dung cdc cong trinh ha tang nhu thuy loi, giao thong, dién... dé dam béao su
dung dat mot cach co hiéu qua).

- Xay dung cac mo hinh lang ban dinh canh, dinh cu c6 hiéu qua trén co s&
xay dung dong bo mang ludi ha tdng san xuat va xa hoi. Quy hoach hop ly diém dan
cu, san xudt va dan xen dé cdc dan toc ¢6 co hoi giao luu, hoc tap kinh nghiém,
chuyén giao cong nghé. Dinh canh dinh cu tru6c hét nhim giai quyét xoa déi va
dap ting nhitng nhu cau sinh séng co ban, trén co sd bén viing trude hét dong bao da
c6 thé tu nuoi minh, sau do ting budc chuyén din sang san xuét hang ho4.

- Két hop va thuc hién 1ong ghép c6 hiéu qua cac Chuong trinh c¢6 muc tiéu
ctia quoc gia nhu Chuong trinh 135, Chuong trinh xay dung cum xa, Chuong trinh
XDGN... trén ting dia ban. Dac biét chi trong cap buodn, ban (vi dién tich xa & Tay
Nguyén réit rong, nén néu ldy xa lam d6i tuong thi dong bao cac dan toc thuong &
vung sau, ving xa s€ khong dugc hudng 10i tir cic chuong trinh néu trén).

- C6 chinh sach va hé tro vé thi trudng d6i véi dong bao dan toc thudc cac
viing du 4n, cdc xa dac biét kho khin khi san phdm gap kho khin vé thi trudng tiéu
thu (4p dung quy dinh gid san khi mua san phdm ctia dong bao...).

5.7.6. Xdy dung khoi dai doan két cdc ddn téc

Vén dé xa hoi Tay Nguyén hién nay ngoai mdi quan hé giita cdc toc nguoi
con 12 su bién déi ciia cdc van dé xa hoi truyén thong clia cdc toc ngudi tai chd trong
xu th€ phét trién méi cta dat nude. Sau nam 1975, dat nude thong nhét, cing véi
viéc quy hoach phat trién kinh t€ Tay Nguyén, cing vé6i su phat trién ctia dit nudc
céc toc ngudi tai chd trén dia ban Tay Nguyén ciing dién ra su bién déi ctia cdc van
dé xa hoi. Su ra doi ciia hé théng chinh tri mdi theo co ciu t6 chiic cia Nha nuéc,
Dang, cdac doan thé xa hoi, mit tran trén co s& su ton tai cua cdc thon, budn da tao
nén mot nhip séng mdi cua thiét ch€ xa hoi Tay Nguyén. Nhiéu tap tuc nép song
mdi dugc hinh thanh, co ché quan 1y luat phdp dan thay thé cho luat tuc ¢6 truyén 1a
cho y thiic cong dan cua ngudoi dan Tay Nguyén ngay mot duoc nang cao. M6i quan
hé cua cédc thanh vién trong gia dinh va cong dong vira dugc k€ thira nhitng truyén
thong t6t dep vira ¢6 su chuyén bién cho phit hgp nép s6ng mdi, v6i hoat dong kinh
t€ mdi. Su phét trién vé gido duc ciing 1am cho doi song x4 hoi duoc chuyén bién,
dan tri dugc nang cao, nhiéu can bo dan toc thi€u s6 tham gia bo may chinh quyén,
doan thé gép phan vao su phat trién cua x4 hoi, dan toc minh.

Vén dé xa hoi 6 Tay Nguyén 1a mot van dé vira mang tinh lich st vira ¢6 tinh
thoi su va 1a mot van dé nhay cam trong doi song chinh tri xa hoi mang tinh quoc
gia va quoc t€. Cac tdc nguoi trén dia ban 5 tinh Tay Nguyén véi nhitng nhém ngon
ngit, nhém toc nguoi tai chd, nhém tdc nguodi di cu, nhém tdoc ngudi da s6 1a mot
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biic tranh dan s6 va thanh phan toc ngudi mang tinh dac thit khac nhiéu dia ban khac
trong ca nudc. Trong thoi ky cong nghiép hod, hién dai hoa dit nude hién nay, viéc
giai quyét tot van dé xa hoi trén dia ban Tay Nguyén 1a mot van dé cuc ky quan
trong cÂ6 y nghia chinh tri, xa hoi, kinh t€, van hod vira c6 tinh sach lugc vira cộ tinh
chién luoc trong su phat trién Tay Nguyén cta hon 47 thanh phan toc ngudi sinh
song va phat trién trén dia ban.

Twr y nghia trén ddy, ching téi cho rdng dé xdy dung va cing cé khoi dai
doan két dan téc cdn cé cdc gidi phdp cu thé nham gidi quyét cac moi quan hé sau.:

(1). Qudn triét nhdn thitc moéi quan hé giita cac chuong trinh phét trién kinh
t€ vGi cac van dé xa hoi toc nguoi trén dia ban cac tinh Tay Nguyén doéi véi cac co
quan hoach dinh chinh siach va quan 1y nha nudc tir Trung wong dén dia phuong
(thuoc 5 tinh Tay Nguyén). Vi rdng, viéc nhan thic va giai quyét khong tot moi
quan hé trén da mang lai hiéu qua tiéu cuc han ché nhip do phét trién cta dia
phuong va khu vuc, déng thoi 1am nay sinh nhiéu van dé chinh tri- xa hoi khac, gay
tdc dong va anh huong khong nho dén su phat trién khong chi cua dia phuong ma
con cuia quoc gia. Moi quoc sach phat trién kinh té€- xa hoi, an ninh quéc phong trén
dia ban Tay Nguyén déu phai tinh dén yéu td con ngudi, dé€n su c6 mat cla céac
thanh phan toc nguodi Kinh va cdc toc ngudi thiéu s6 véi trinh do phat trién khéac
nhau, dén moéi quan hé tdc ngudi nhay cam, kin ddo va "bung chia" cac yéu to
chinh tri -xa hoi, an ninh quéc phong gy tic dong khong nhd dén binh dién phat
trién chung ctia quoc gia.

(2). Thuc hién tot Nghi quyét cua Trung vong vé van dé dai doan két toan
ddn téc. Pay la mot noi dung quan trong vira giai quy€t moi quan hé dan toc, vira
thuc hién c4c van dé binh déang, twong trg gitip nhau ciing phat trién. Pay 12 mot nhu
cdu co ban va ¢6 tinh tat yộu khach quan gộp phan 6n dinh chinh tri xa hoi dộ phat
trién Tay Nguyén.

(3). Pao tao doi ngii cdan bo thudc cdc toc nguoi thiộu so trộn tdt cd cdc linh
vuc trộn dia ban cdc tinh Tdy Nguyộn. Vi rang, n6i dộ€n quan hộ toc ngudi trong phat
triộn 12 nội dộn su tham gia clia cdc cong dong ngudi vao cac chuong trinh phột triộn
kinh t€- xa hoi, vao viéc thuc hién cac nghia vu cong dan va hudng 1gi do cac cong
trinh v chuong trinh phét trién mang lai. Nhung mu6n thuc hién dugc muc tiéu cao
ca do thi 1am sao dé dai da s6 cdc toc ngudi c6 diéu kién tham gia vio xay dung dat
nudc & mot yéu cau va trinh do cao vé quan 1y nha nuéc va chuyén mon nghiép vu
thi mot giai phap quan trong la dao tao doi ngli chuyén mon khoa hoc, ky thuat va
quan 1y nha nuéc 1a ngudi dan toc thiéu so, trudc hét tap trung vao nhing toc ngudi
c¢6 dan s6 dong nhu Gia Rai, Ba Na, E D¢, Co ho, Xo Dang, Mnong, Ma. Day 1a doi
ngili quan trong, 1a hat nhan d€ c6 thé tao nén su hiéu biét trudc mat va lau dai gitta
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céc toc ngudi, tao su doan két va thanh cong giita cdc chuong trinh phat trién kinh t&
- xa hoi, cac chuong trinh cong nghiép hod, hién dai hoa trén dia ban Tay Nguyén.
Nén nhan thitc rd nét hon va thuc hién t6t hon cac van dé can bo cho cac tdoc nguoi
Tay Nguyén khong chi 12 can bo ma 1a van dé quan hé dan toc siu sic vira truc ti€p
vira gian ti€p ma la nguyén nhan cua su thanh cong clia qua trinh cong nghiép hoa,
hién dai ho4 trén dia ban.

(4). Gidi quyét tot moi quan hé ddt dai va ndng cao doi séng cia dong bao
thiéu so trén dia ban. Dat dai Tay Nguyén khong don thuén 12 hién tuong kinh t&, 1a
sG hitu sir dung tu liéu san xuat ma la hién twong xa hoi néu khong quan tam giai
quyét sé nay sinh cdc van dé khong hay vé quan hé toc ngudi trén dia ban, dong thoi
d6 chinh 1a nguy co tao nén "xung dot anh hudng dén an ninh, chinh tri, va phat
trién kinh t€ - xa hoi, dén qu4 trinh thuc hién cong nghiép ho4, hién dai ho4 trén dia
ban. May chuc nam qua, dic biét tir sau nam 1975 va 1986 dén nay, thanh phan toc
nguoi va dan so trén dia ban Tay Nguyén da c¢6 nhiing bién dong khong nho va truc
ti€p anh hudng, tdc dong dén viéc sur dung dat dai trén dia ban Tay Nguyén. Van dé
dat dai Tay Nguyén khong chi 1a tranh chap giita cdc lang tai chd va doi tuong tap
thé, co quan va co quan, dia phuong vé6i dia phuong, nha thd véi dia phuong... ma an
chita sau d6 tuy chua truc ti€p xay ra 1a quan hé toc nguoi... Giai quyét tot van dé
dat dai s& 1 su ngén chin quan trong cdc van dé nguyén nhan truc ti€p vé kinh t€ dé
dan dén cdc nguyén nhan vé chinh tri xa hoi nhu quan hé nha tho, quan hé toc nguoi
bi ké xau lgi dung, kich dong khi can thiét va khi c6 thoi co’.

(5). Ndng cao ddn tri cho dong bao cdc téc nguoi thiéu so trén dia ban. Quan
hé toc nguoi khong binh thuong, xung dot toc ngudi xay ra nhiéu khi do nhan thic
quan niém khac nhau, tham chi chénh léch nhau vé quan diém vé cac van dé kinh t€,
x4 hoi... D6 dong thoi con 1a diém yéu dé ké dich 1gi dung nham thuc hién muc tiéu
chia r&€ dan toc, pha v& khoi dai doan két clia cac toc ngudi trén dia ban. Thit hai,
nang cao dan tri 1a doi hoi khach quan khong chi & khu vuc Tay Nguyén ma la cua
ca nudc, dic biet doi véi cong dong cdc toc ngudi thi€u s6 nhim thuc hién t6t moi
quan hé toc nguoi thuc hién cac muc tiéu cong nghiép hod, hién dai hoa dat nudc.
Day 1a giai phép rat quan trong khong chi dé thuc hién muc tiéu phat trién kinh té-
x4 hoi ma con dé dam bdo maoi quan hé toc ngudi phat trién t6t dep lau dai va bén
ving.

(6). Hoan thién cdc chinh sdch phdt trién kinh té- xa hoi va chinh sdach dan
toc trén dia ban. Tay Nguyén nhu trén da trinh bay 1a mot dia ban dac thu vé toc
nguoi, vé vi tri dia 1y, vé kinh t€, vé an ninh, quéc phong. Trong nhiéu nam qua

> Xem thém, Lé Ngoc Thang: DE kinh té” Tdy Nguyén phdt trién bén ving, trong Bdn tin
Kinh té’'Viét Nam va thé gioi, TTXV N phdt hanh, Chu nhdt ngay 29-02-2004
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Pang va Nha nuGc da c¢6 nhiéu chinh sich dan toc va chinh sach phat trién kinh té-
xa hoi mang tinh danh riéng cho dia ban. Trong qué trinh thuc hién chinh siach do,
bén canh cdc thanh tuu to 16n va quan trong dong thoi ciing nhiéu van dé rat can
dugc tiép tuc hoan thién nhim ddm bdo mdi quan hé tdoc ngudi phét trién dung
hudng, 1au dai va bén viing. Tinh hinh thuc t€ va vé quan hé dat dai, cac hién tuong
xa hoi khong binh thuong vé chinh tri xa hoi trén dia ban Tay Nguyén trong vai nam
gan day cho thay nhiing van dé chua hoan thién vé chinh séch dan toc, nhiing van dé
ndy sinh tat yéu trong qud trinh phat trién ciia mot dia ban rat dac thu vé kinh té- xa
hoi va con ngudi. D6 cling chinh 1a doi tuong ti€p tuc can duge nghién cttu dé hoan
thién chinh sach dan toc va chinh sach phét trién kinh t€-xa hoi trén dia ban Tay
Nguyén hién nay & nudc ta.

T6m lai, van dé xa hoi & Tay Nguyén 1a mot van dé khoa hoc, chinh tri xa
hoi, van dé lich su... & mot thuc trang va trinh do con bat cap truéc yéu cau phat
trién cua dat nuée. Giai quyét tot van dé xa hoi ¢ Tay Nguyén 1a van dé ¢6 tinh then
chot trong viéc thuc hién chién lugc phat trién & dia ban nay.

5.8. Giai phap phat trién khoa hoc-cong nghé
5.8.1.1. Khadi quadt chung

Phit trién khoa hoc va cong nghé s& 1a khau dot phat quan trong nhat dé nang
cao hiéu qud san xudt va da dang hoa nong 1lam nghiép va phét trién nganh nghé &
khu vuc nong thon, viing sau, ving xa, vung dong bao ciac dan toc it nguoi & Tay
Nguyén. Nhan thic 1o vai tro ctia khoa hoc cong nghé doi v6i phét trién kinh t€
vung nui, ving khé khian, QD s6 656/TTg ngay 13/9/1996 va QD s6 168/TTg/2001
da khang dinh Nha nudc s& trién khai chinh séch phat trién khoa hoc cong nghé Tay
Nguyén véi cic noi dung sau:

- Pau tu xay dung va cing c6 cic co s& nghién ctiu khoa hoc ky thuat nong,
lam nghiép & Tay Nguyén dé dua nhanh cdc ti€n bo k¥ thuat va cong nghé mdéi vao
san xuét. Khuyén khich va hé trg cdc co s6 nghién citu khoa hoc tai chd, cic co
quan khoa hoc trong va ngoai nuéc nghién citu va chuyén giao ky thuat cho nong
dan, nong thon viung Tay Nguyén. Nang cidp Vién Nghién ctiu ca phé Ea Kmat thanh
Vién Khoa hoc K¥ thuat Nong-lam-ngu Tay Nguyén. B6 tri thich ddng nguoén kinh
phi trong k& hoach nghién cttu hang nam cho cac chuong trinh va du 4n nghién ciu
nong-lam va phat trién nong thon Tay Nguyén. Nang cép trudong dai hoc Tay
Nguyén, dai hoc Pa Lat dé dam nhan chic dao tao cdn bo khoa hoc k§ thuat cho
toan vang. C6 chuong trinh chuyén giao cic tién bo ky thuat va cong nghé san xuat
cho dong bao Tay Nguyén.
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Timg budc xay dung tiém luc khoa hoc cong nghé, tao co s cho viéc ti€p
thu, van dung thanh tuu khoa hoc cong nghé clia cac nuée trong khu vuc va thé giGi
phuc vu phat trién kinh t€ xa hoi clia ca nudc néi chung va ctua Tay Nguyén néi
riéng.

Phét trién khoa hoc cong nghé da dang véi nhiéu trinh do khac nhau ngay
trong méi nganh, linh vuc dac biét 1a trong Iinh vuc nong 1am ngu nghiép, trén co s6
ma& rong hop tac quaoc té.

Lua chon nhiing linh vuc, nhitng khau then chét dé tap trung chi dao va kéu
goi hop tac dau tu di ngay vao hién dai nhu: thuy dién, ch€ bién nong lam san, mot
so linh vuc san xudt hang tiéu dung hay nhiing khau quyét dinh chat lugng san pham
xuat khau.

5.8.1.2. Khoa hoc cong nghé trong néng nghiép

Nong nghiép cong nghé cao sé trd thanh dong luc truc ti€p thiic ddy nong
nghiép, nong thon viing Tay Nguyén trong thoi ky t6i. Nhitng huéng phat trién cta
nong nghiép cong nghé cao la:

- Cong nghé sinh hoc. Bao gom gen, t€ bao, enxym va cong trinh 1én men,
ching giai quyét nhiing van dé quan trong ctia xa hoi loai ngudi nhu luong thuc,
nang luong, moi trudng, stic khoé,...nong san, thuc pham, thic an, thudc y dugc,
nong dugc, phét trién cong nghé mdi, di truyén, phét trién thanh qua nghién citu vé
trat tu, ciu tric cia gen s& dem lai anh hudng sau sic cho nhan loai va tao giong
dong, thuc vat.

- Cong nghé lazer. duoc Gng dung rong rai trong tao giong dot bién cong
nghé, diéu khién sinh hoc, kiém tra sau bénh hai cdy trong, khi tugng nong nghiép
phuc vu cho phét trién nong nghiép ning sudt cao, hiéu qua cao va bén viing.

- Cong nghé nang lugng mdi. C4c linh vuc nang luong méi nhu 1a nang luong
mit troi, nang lugng sinh hoc, niang luong dia nhiét.... s€ phat trién tir tap trung tdi
phan tén, giai quyét nguén nang luong va van dé moi trudng ma nhan loai dang phai
do6i dau hién nay; phdt trién ngudn ning lugng méi khong 6 nhiém sé duoc coi
trong.

- Cong nghé vién thdm duoc tng dung rong rii trong linh vuc st dung tai
nguyén nudc, dat, ring, giam sat qua trinh sinh truéng clia cay trong, phat hién sau
bénh hai cay trong...

- Biic xa nguyén tir s€ dugc ung dung trong viéc cai thién giong, phong tri
sau bénh va bao quan san phdm nong san...
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- Phat trién nong nghiép cong nghé cao 1a co s& dé phat trién quy mo kinh
doanh trong nong nghiép, thuong pham hod san phdm nong nghiép, chuyén 6h4
nhanh nhitng thanh qua khoa hoc cong nghe thanh stc san xuét ciia nganh nong
nghiép ca nudc néi chung va viung Tay nguyén ndi riéng.

Trong néng nghiép nong thon ving Tday Nguyén, phdt trién khoa hoc cong
nghé can huong trong tdm vao cdc linh vuc chu yéu sau:

- Phat triộn khoa hoc cong nghé gin vội ddy manh chuyộn giao tiộn bo kĐ
thuat ap dung vao san xudt nong nghiép.

- Tiép tuc ddy manh cong tdc KH-CN giong, trong do tap trung vao cai tao
giong lda va céac cay, con ¢6 y nghia hang hoa 16n nhu ca phé, che, thudc 14, mia,
lac, lon, bo...dé ting san phdm nong nghiép hang hoa. Tuyén chon bo gidng cay,
con trong tap doan giéng dia phuong c6 wu th€ va chit lugng, nang suét, thich nghi
cao... dé phuc trdng va nhan giong cho san xuat. Tang cudng viéc nhap nodi céc
giong cay con ¢4 nang sudt va chat lugng cao tir cac nude trong khu vue cộ diộu kiộn
sinh thai tuwong tu, khao nghiém va chon ra nhitng giong thich hgp. Pam bao du
nguodn giong chat luong cao dé dén nam 2010 ty 1é gieo trong giong mdi dat 100%
doi véi cac vang trong diém luong thuc nhu & Azunha, Da Té Cat Tién, Easuop...va
75-80% d6i véi cac vung khac.

- Phét trién cdc nghién cttu vé k¥ thuat canh tac tong hop, sit dung hop 1y va
ti€t kiém cac nguon tai nguyén va nang luong, bao vé va nang cao chat luong va hé
s0 st dung dat. Phét trién manh mé khoa hoc- kj thuat thuy lgi. Nghién ctu xay
dung cdc cong trinh phit hop, dam bao nudc tudi cho cdc viing lda trong diém va cac
viing chuyén canh cay cong nghiép 16n. P4y manh cong tac khuyén nong va chuyén
giao cong nghé canh tac, st dung phan bon, thuéc bao vé thuc vat cho nhan dan.
Tung budc ap dung cac ky thuat canh tac tién tién nhu tudi tiéu chit dong va bon
phan phut hop véi ting thoi ky sinh trudng cla cay trong. Chi trong nghién ctu va
ap dung cac bién phap k¥ thuat bao vé chong x6i mon, rira troi dat va cai tao nang
do phi cho dat. Uu tién ddu tu phét trién cong nghé sau thu hoach, dic biét 1a cong
nghé bao quan va ché bién nong san nham giam ty 1é hu hao luong thuc va céc nong
san khdc, da dang hod san phidm va nang cao chat lugng hang hod nong san ché
bién.

- Tang cudng cdc hoat dong di€u tra co ban vé tai nguyén va diéu kién tu
nhién, 1am co s& dé xay dung chién lugc phét trién nén nong nghiép sinh thai, két
hop san xuat kinh doanh nong- l1am- ngu nghiép véi bao vé moi truong.

- K§ thuat nong nghiép thudong gin rat chit véi van dé phat trién kinh t€ xa
hoi clia nong thon va nong dan, 1a céan ci khoa hoc quan trong dé xay dung cdc cha
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truong, duong 161 va chinh sach ctia Bang va Nha nuéc doi v6i nong nghiép trong
tinh hinh mội. Do d6, & Tay Nguyộn ngoai van dộ phat triộn cdc nganh khoa hoc kĐ
thuat trong nong nghiộp cin phột triộn thộm cộc nganh khoa hoc xa hoi nhu nghiộn
ctu va pho cap vé kinh t€ hoc, x4 hoi hoc, tam 1y hoc v.v.. s& tao diéu kién thuan logi
dé giai quyét nhitng van dé kinh té- xa hoi & nong thon.

- Do diéu kién tu nhién phic tap, dat dai rong, dan sd va lao dong phan bo
khong déu, trinh do dan tri con & mitc do thap, luc luong cdn bo KH- CN con mong
va yéu nén khong thé dan trai ma phai c6 chién luoc dau tu KH- CN c6 trong diém,
tap trung vao nhitng viing san xudt nong san hang hod 16n nhu: ving trong lda, ca
phé, chan nuoi tap trung...Trén co s& phat trién KH -CN c6 trong diém theo viing va
theo san phdm ma ting budc md rong ra cac vung khic va cic loai cay tréng vat
nuoi khac, dé timg budc dua trinh do KH- CN trong ving tién bo déng déu.

5.8.1.3. Khoa hoc cong nghé trong khai thdc va ché bién khodng sdn, ché
bién nong ldm sdn.

Phét trién khoa hoc cong nghé 1a bién phap hét siic quan trong nham tao
chuyén bién vé hiéu qua san xuat, ting niang suét lao dong, nang cao chat lugng san
phdm va tang kha ning canh tranh clia san phdm cong nghiép trén thi trudong. Qua
trinh chuyén daéi tir cong nghé lac hau sang cong nghé mdéi hién dai 1a qué trinh rat
co ban cud phat trién cong nghiép, dong thoi 12 mot yéu t6 co ban tao ra tang trudng
kinh t€ nhanh. Can chd y dén cong tac tng dung cac cong nghé hién dai, ti€p nhan
va st dung ¢6 hiộu qua cac cong nghé mội trong nhiing linh vuc:

- D6i mội cong tac quan 1y trong doanh nghiộp theo Luat doanh nghiộp stra
dội, tiộp thu chuyộn giao cong nghé trong cdc cong ty.

- Nghiộn cttu tng dung cdc cong nghé mội trong cong nghiộp, trong cộc linh
vuc co khi hod, ting dung cac vat liộu mội, tng dung cong nghiộp diộn ti- tin hoc.

- Nghién cttu va tng dung cong nghé sinh hoc, truée hét trong linh vuc tao
nguyén liéu cho ph4t trién cong nghiép tir nong, 1am nghiép.

- Ap dung cong nghé mdi trong bao vé moi trudng sinh thai, xt Iy chat thai
cong nghiép, bao dam phét trién bén viing.

- Tang cudng cong tac tiéu chuan hod chat luong san pham, thuc hién céc quy
trinh ki€m tra chat luong san pham. Timg budc ti€p can véi céc tieu chuin hoé clia
quoc t&€, nham bao dam hang ho4 c6 chat luong du sic canh tranh trén thi trudng.

5.8.1.4. Khoa hoc cong nghé trong xdy dung do thi va nong thon

(1). Tiép thu chuyén giao va ting dung cong nghé thong tin trong cic Iinh
vuc kinh t€ xa hoi

225



- Cing vé6i hé thong két cdu ha tdng truyén thong (giao thong, van tai, nang
luong), két ciu ha ting thong tin 1a tién dé, diéu kién quan trong, mé dudng cho viéc
phé cap cdc cong nghé tién ti€n trong cdc nganh san xuat, dich vu, quan ly cong
cong va diộu hanh xa hoi, tang cudong kha niang quoc phong va an ninh. Vội ¥ nghia
do, viéc phat trién va ting dung cong nghé thong tin (hiéu theo nghia rong, bao gém
ca dién ti, tin hoc, vién thong...) c6 tAm quan trong dac biét va c¢6 anh hudng to 16n
tGi viéc Iua chon va thuc thi con dudng CNH, HDH rit ngan khoang céch clia viing
Tay Nguyén so v6i cac ving khac ctia dit nudce trong nhitng thap nién téi:

- Ung dung cong nghé thong tin dé nang cao trinh do cong nghé trong tat ca
céc nganh san xudt va dich vu, hién dai hoa cong nghé truyén thong nham nang cao
stic canh tranh cua hang hoa va dich vu trén thi truong trong va ngoai nudc.

- Str dung cong cu cong nghé thong tin vao cdac khau quan 1y va diéu hanh &
tat ca cdc cap, cdc nganh nham nang cao chat luong va hiéu qua clia cong tac quan
1y Nha nude.

(2). Pdy manh cong tac nghién ctu trién khai (R- D).

- Hoat dong nghién cttu- trién khai phuc vu san xuét bao gém ca nghién ciu
co ban, nghién citu tng dung va nghién cttu trién khai véi su tham gia ciia nhiéu
nganh khoa hoc trong ca nudc. Nghién cttu co ban chu yéu thudc chiic nang cta
Trung tam khoa hoc tu nhién va cong nghé qudc gia va cac truong dai hoc; nghién
ctu ing dung va trién khai chli yéu thudc céc vién chuyén nganh va cdc co s& san
xudt. Tuy nhién, su phan cong nay chi la tuong d6i boi vi ngay nay cac giai doan
nghién citu co ban, nghién ctu tng dung va nghién ctu trién khai luon géan lién
nhau, xen k& va bd sung cho nhau nhim muc tiéu rit ngin chu trinh tir nghién ciu
dén san xudt, phuc vu c6 hiéu qua san xuat va doi song.

- Mot mat phai rat coi trong ti€p thu cac thanh tuu khoa hoc va cong nghé
(KH-CN) cua thé€ gi6i, nhung mat khdc phai tién hanh nghién citu trién khai va thir
nghiém dé c6 ddnh gid va két luan khoa hoc truée khi dua ra tng dung dai tra. Cac
hoat dong nghién ctiu khoa hoc & ving Tay Nguyén c6 thé tién hanh véi su gitp do,
tu van ctia chuyén gia nu6c ngoai, dé ¢6 nhitng két luan chinh xac va khoa hoc trudc
khi chuyén giao ap dung trong san xuét. Diéu d6 phu thudc vao chién lugc va chinh
sdch KH-CN, bao goém viéc xay dung tiém luc, chinh sdch KH-CN va m& rong hop
tac quoc t€ vé KH-CN.

(3). Xay dung tiém luc KH - CN

Viéc xay dung tiém Iuc KH-CN bao gém phét trién cdc co quan nghién ctu
KH-CN, c4c tram trai thi nghiém cung véi viéc tiing budc xay dung doi ngii cic nha
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khoa hoc ¢6 du trinh do, nang luc va pham chét dé timg budc giai quyét nhitng van
dé thuc tién cua ving Tay Nguyén.

Hoat dong nghién cttu khoa hoc k¥ thuat ving Tay Nguyén phai theo huéng
gan khoa hoc vội san xuat, diy manh chuyộn giao kƠ thuat. M4 rong liộn két kinh t&
gifta cdc co quan khoa hoc v6i cdc co sO san xuat biang cac hinh thic t6 chiic khac
nhau. D6 1a cộc hinh thdc dich vu khoa hoc va kƠ thuat nhu bao vé cay trong, gia
stic, cac lién hiép khoa hoc- san xuét, cac trung tam tng dung tién bo k¥ thuat, hoi
khoa hoc- kƠ thuột v.v... nhanh chộng vuon 1én lam chu cac ky thuat va cong nghé
hién dai.

Xay dung cdc trung tam hay Phan vién dé nghién cttu sau cdc chuyén dé vé
céc loai cay, con thich ting véi tiing tiéu viing

Dao tao doi ngii can bo khoa hoc- cong nghé, nguon nhan luc quan trong ctia
quoc gia vé mat khoa hoc- cong nghé.

Xay dung doi ngii can bo KH-CN viing manh bao gdm cac nha khoa hoc, cac
nha quan 1y, cdc can bo k¥ thuat va nhitng nguoi lao dong k§ thuat lanh nghé.

Nang cao chat lugng dao tao can bo ¢6 trinh do khac nhau ca dai hoc, trung
hoc va co s& trong linh vuc nong nghiép trén co s& xac dinh rd muc tiéu. Chuong
trinh ctia moi loai cap hoc, nang cao chat luong day va hoc, dic biét doi v6i nong
nghiép phai két hop 1y thuyét véi thuc t€, hoc v6i hanh va thuc hién quy ché dao tao
nghiém tdc, chat ch€ dam bao cho nguoi t6t nghiép ra truong cé trinh do tuong
xung, dap ung yéu ciu nhiém vu duoc giao.

Dé thuc hién phuong huong phdt trién KH- CN trén ddy, cdn cé nhiing gidi
phdp cu thé nhu:

Lua chon cic giai phap KH-CN phu hgp déap tng yéu cau nang cap, hién dai
ho4 c6 chon loc, dau tu chiéu sau nham tan dung c6 hiéu qua co s& vat chat k§ thuat
hién c6 ctia san xuat nong nghiép da dugc xay dung trong nhiéu nam qua.

Két hop phat huy kĐ thuat va cong nghé truyộn thộng clia nhan dan cộc bo
toc Tay Nguyén trong san xuat nong nghiép, ti€u thi cong nghiép nhim tan dung tai
nguyộn va lao dong tai chd vội viộc phat triộn cÂ6 chon loc mot s6 huộng cong nghé
tién tién phu hop vdi dic diém va trinh do KH-CN cua ving.

Hinh thanh dong b hé thoéng chinh sich va co ché quan ly nhim khuyén
khich dua tién bd KH- CN vao san xuat, truéc hét 1a dam bao lgi ich cho nguoi san
xudt tich cuc hang hai ting dung ti€n bo KH- CN vao san xuét.
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5.8.1..5. Uu tién dau tu cho cdc chuong trinh diéu tra co bdn va nghién ciiu
ung dung khoa hoc cong nghé nhu:

+ Diéu tra t6ng hop tai nguyén ring.
+ Diéu tra va xay dung ban do hién trang str dung tai nguyén dat, nuéc ngam.

+ Diéu tra trit lugng, chat luong céc tai nguyén khoang san & cap C1+C2 trén
pham vi ca nudc va timg ving lanh tho.

+ Nghién cttu trién khai tng dung céc tién bo khoa hoc ky thuat, cong nghé
mdi vao san xudt, nhat 12 cong nghé sinh hoc dé phat trién nong lam nghiép 6n dinh,
bén vitng tao ra cdc san pham hang hod c6 gi4 tri kinh t€ cao, nham ddy nhanh qua
trinh chuyén dich co cdu kinh t&€ nong nghiép va viing nong thon theo huéng di dan
vao cong nghiép ho4, hién dai hoa.

+ Clng c6 va phat trién cdc trai giong cay tréng, vat nudi, cung cap giong tot
cho nong dan va huéng dan nong dan thuc hién cic bién phap ky thuéat tham canh,
dac biét 1a doi véi cac ving san xudt lda, cay cong nghiép (nhu cao su, ca phé); cay
an qua va chan nuoi gia suc. Dong thoi huéng dan bién phap ky thuat tai sinh rimng
tu nhién, bao vé rimg, han ché va tién téi xod bo tap quan doét ring lam rdy ctia nhan
dan & vung nui.

- C4c dia phuong ph6i hop v6i Trung wong dau tu cho cdc don vi ung dung
cong nghé sinh hoc tai cc tinh Tay Nguyén, trude hét la:

+ Tao giéng mdi, tap trung vao gidng ca phé, cao su, che, bong, mia, bo lai,
lon huéng nac, cay lam nghiép...cé nang suat cao, chat lugng tot, tang dan ty suét
hang ho4 trong nong, lam nghiép.

+ Xay dung céc trung tam phat trién cay trong, vat nuoi, 1am nghiép. Huy
dong cac co quan nghién ctu khoa hoc cong nghé trong ca nudc nghién cttu cong
nghé bao quan, ch€ bién ngod, xay xat gao, dau tuong, so ché€ thudc 14,...cho Tay
Nguyén. Chu trong dao dao can bd lam cong tac khuyén nong la phu nit hoac 1a
nguoi dia phuong biét tiéng dan toc & vung sau, ving xa,

+ Tang cuong nang luc cho Pai hoc Pa Lat va Pai hoc Tay Nguyén trd thanh
trung tam dao tao, nghién cttu khoa hoc phuc vu phat trién Tay Nguyén.

+ Xay dung mo hinh trang trai, vuon rimng dé thuc hién viéc chuyén giao cong
nghé, tng dung ti€n bo khoa hoc kƠ thuat, nhat 1a & ving sau, ving xa. Poi vội cac
doanh nghiép lap trang trai kinh doanh nong, 1am nghiép duoc vay von tin dung.

+ Ting budc thuc thi phuong thic t6 chic san xuat theo hop dong giita ho
nong dan-HTX-doanh nghiép, dé ngudi san xudt nong nghiép dugc san xuét theo
hop déng mua vat tu, ban lai san phdm, dua dan va dua nhanh nén san xuat hang hod
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Viét Nam di vao quy dao ctia nén kinh t€ thi truong lanh manh, bao vé duoc 1oi ich
ctia nong dan, phat trién bén viing, it rii ro, tru6c mat 12 1am cho nong dan yén tam
chuyén dich co cdu kinh t€,

- Cac Bo nganh TW, c4c Vién nghién cttu khoa hoc, cic truong dai hoc tang
cudng cong tac tu van cho phat trién Tay Nguyén. C6 chinh sidch thich d4ang dé€ thu
hiit cdn bo KHCN va cong nhan gioi ké ca cong dong KHCN ngudi Viét Nam &
nudc ngoai vé hop tac nghién ctu tham gia qua trinh cong nghiép hod, hién dai hoa
nén kinh t€ ving Tay Nguyén.

- Truéc mat gianh du nguén von ngan sich theo quy dinh cho cong tic
nghién cttu KH- CN dé c6 du kinh phi thuc hién duoc chic nang dong luc gia ting
phat trién kinh t€ ciia cong tac KH- CN.

5.9. Giai phap bao vé méi truong vung Tay Nguyén

5.9. 1. Nguyén tdc chung

Quan triét tinh than Nghi quyét s6 41-NQ/TW cua Bo Chinh tri vé bao vé
moi trudong trong thoi ky ddy manh cong nghiép hoa, hién dai hod dit nudc va
Quyét dinh s6 153/2004/QD-TTg cua Thi tuéng Chinh phu vé viéc ban hanh dinh
huéng Chién lugc phat trién bén vitng & Viét Nam, gidi phdp bao vé moi trudng
viing Tay Nguyén chd trong t6i mot s6 nguyén tac sau:

- Lay phong ngira va ngan chin 6 nhiém 1a nguyén tac cht dao két hop véi xtr
1y 6 nhiém, cai thién moi truong va bao ton thién nhién. Tang cudng hop tac quoc t€
trong bao vé mai trudng va phat trién bén ving.

- Str dung, cai tao, bao vé moi truong khong tach roi v6i muc tiéu clia quy
hoach phat trién kinh t€ xa hoi viing va quéc gia.

- Bao vé va cai thién moi trudng nham nang cao chat luong cudc song cua
nhan dan céc dan toc Tay Nguyén, nhat 1a cu dan do thi, ca tru6c mat va lau dai.
Tang cuong bao ton da dang sinh hoc, stt dung hop 1y cdc tai nguyén thién nhién.
Tiung budc khic phuc tinh trang x6i mon, thodi hod dat bing bién phap phét trién
manh trong rimg, khoi phuc rimg.

5.9.2. Cdc gidi phdp cu thé
(1) Khai thdc, sit dung tong hop c¢é hiéu qud va bdo vé tai nguyén nudc

Viéc str dung tdng hop tai nguyén nuéc cé y nghia cuc ky quan trong, trong
do loi dung cdc dong chay dé phat trién thuy dién va tuéi cho cay trong c6 y nghia
to 16n. Phoi hop phat trién thuy loi, thuy dién, két hop giita thuy nong véi thuy dién,
gifta thuy loi v6i du lich, thuy loi két hop véi giao thong dé sir dung téng hop tai
nguyén, nham bao vé ngudn nudc bao vé moi trudong sinh thai.
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Doi voi vang niii, khéong bi ngdp uing: tap trung khai thac cac cong trinh thuy
loi nho sin ¢6 dong thoi xay dung céac cong trinh thuy loi nho va vira (chu yéu la cac
cong trinh tudi tu chay).

Dot voi ving dong bang sit dung dong thoi 3 gidi phdp: (1) Xay dung hé
thong bom tudi chong han (bom dién) va dé bao & khu vuc Da Té- Cat Tién. (2)
Chuyén ddi co cdu mua vu tranh ngap dng, han han va i quét. (3) Xay dung ho
chita diéu tiét nuéc két hop nuoi trong thuy san & hau hét cac noi cé diéu kién thuan
lgi trong vung.

Diéu tra nghién ctu ngudn nuéc d6i voi tiing ving cu thé, thiét ké va xay
dung cédc cong trinh thuy lgi nho va vira (cht yéu la cac cong trinh tu chay nhu ho
chita, dap dang két hop véi kénh dan...)

Hoan chinh, nang cdp va xay dung mội cac ho chita vira va 16n ¢6 tinh chat
diộu tiột nuộc phuc vu san xuột 2 vu, két hop v6i nuoi tha cộ va gilt nuộe trong mia
kho nham 6n dinh moi trudng sinh thai.

Xt 1y cac ngudn nudc thai gay 6 nhiộm trong cộc hoat dong cong nghiộp, tiộu
thli cong nghiép va nong nghiép & cac khu cong nghiép, cac do thi. C6 k& hoach xtr
1y bdi lang & céc khu vuc song, cac hé quan trong, cac doan kénh va muong mang
phuc vu lau dai cho san xuat nong nghiép.

Tién hanh ddnh gid tdc dong moi truong cdc cong trinh thuy dién. Trong
chuong trinh phat trién cong nghiép, du ki€én dén nam 2020, tai Tay Nguyén s& xay
dung khoang 3-5 nha mdy thuy dién c¢& 16n va trung binh. Viéc xay dung cac cong
trinh thuy dién nay s& dem lai nhi€u lgi nhuan cho kinh t€ cho dit nudc. Song can
tinh todn kĐ ludng cu thé, ddnh gia tdc dong moi trudng khong nhitng doi vội ca
nudc ma ca cac nude trong luu vuc song Mékong. Phéi hop vé mit chinh sach phat
trién nham giai quyét hai hod cdc muc tiéu vé kinh t€ va bao vé moi trudng.

(2) Su dung hop ly tai nguyén ddt, tai nguyén khodng sdn trong long ddt

Khoang 3,3 triéu nguoi san xuat nong nghiép trén dién tich 126,5 van ha dat
canh tac, trong d6 dat ruong 12,7 van ha, dat nuong ray 14,8 van ha, thuong chi lam
mot vu vao muia mua, quang canh, dua vao do phi nhiéu cta dat, khong phan bén, ké
ca phan chuéng... Hién con 0,7 van ho song bing nghé lam riy du canh du cu. Vi
vay, phai xay dung chién luoc sir dung tai nguyén dat, dac biét la dat nong nghiép
nham st dung bén viing cdc tai nguyén nong nghiép, dim bdo an ninh luong thuc
quoc gia va phét trién nén nong nghiép hiéu qua cao. Cdc nhiém vu chinh la:

- Pau tu tham canh va phong trir dich hai cho lda khong nhiing 1a mot trong
nhiing nhiém vu quan trong d6i v6i nganh nong nghiép ma con c¢6 y nghia bao vé
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moi trudng. Nghién ctu diéu chinh co cau st dung phan bén cho cic loai cay trong
chinh dé dam bao giit gin lau dai o mau md cua dat.

- Nghién citu, xay dung co ciu giong cay trong, vat nudi phu hop véi diéu
kién tu nhién cua tirng viung sinh thai.

- Trién khai cdc nghién citu diéu chinh co cau mua vu dé tan dung tiém ning,
giam cdc rui ro vé tu nhién.

- Thuc hién danh gia tdc dong moi truong cac du an quy hoach, khai thac, st
dung tai nguyén dat va tai nguyén khoang san, dam bao cac du an khi di vao hoat
dong phai thuc hién nghiém chinh cic yéu cau vé cong nghé, ky thuat va bao vé moi
truong theo danh gid tic dong moi trudng.

(3) Khai thdc va su dung hop Iy tai nguyén ring

Tim ra phuong thic khai thac hop ly nhim bdo vé va phét trién von rimg,
ting budc nang cao do che phu cua ring tir 47% hién nay 1én 69-70% vao nam
2010-2020. Bao vé ring dau nguon, khoi phuc va tién hanh cac bién phap dong bo
dé bao vé va tai tao rimg dau nguédn do bi khai thdc qua muec.

- Tang cuong hé thong quan ly ring theo hinh thdc 1am nghiép cong dong
trén co s& giao dat giao rung cho tirng ho gia dinh, titng hop tac xa. Tang cuong
cong tdc kiém tra viéc chdp hanh cac quy ché khai thac tai nguyén ring va tuyén
truyén, gido duc nhan dan vé lgi ich to 16n cta rimg d6i v6i san xudt va doi song,
nang cao y thdc bao vé ring cta nhan dan. Pong thoi xt 1y nghiém tri tOi pha ring
khai thac g6 bira bai.

- Cham dut tinh trang chat pha ring bira bai coi riing 1a cua troi cho, ai mudn
chat thi chat, ai muon dét thi dot.

- Thuc hién t6t dinh canh dinh cu, cé bién phép hé trg tai chinh cho nhan dan
vung nui, dan dan cham dit nan du canh pha ring lam ray.

- Tién hanh "khoanh nuoi" cic dién tich ring non, rimg gé nghéo, rimg dau
nguon it tham che, dua vao nang luc tai sinh tu nhién.

- Danh mot nguén von ngan sach Nha nude thich dang va ngay cang tang cho
viéc trong rimng. Tranh tha vién tro cta céc t6 chiic quoc t€ cho viéc trong ring. Van
dong phong trao nhan dan trong cay 14y gb cti quanh cdc diém dan cu. Nha nudc hod
tro vé€ giong cho nhan dan tréng rumg.

- Tuan thil nghiém ngat nguyén tic: 14y ring nuoi ring, 14y rimg phét trién
rung. Khai thac hgp 1y tai nguyén rimng, trong dé quan trong nhat la khai thac ring
tu nhién. Ban hanh va phé bién rong rai quy trinh, quy pham do nganh lam nghiép
4n dinh cho timg doi twong ring cu thé, dim bdo cho ring c6 kha ning tdi sinh, hoi
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phuc. D6i v6i ring 14 rong thuong xanh- doi tuong khai thac chu yéu hién nay, phai
chat chon vé6i cuong do hop 1y.

(4) Bdo vé moi truong do thi va cdc khu céng nghiép

Phét trién do thi va cac khu cong nghiép s& c6 anh hudng truc ti€p va gidn
ti€p dén moi trudng. DE quan 1y t6t cong tdc bao vé moi trudng can phai thuc hién
cac nhiém vu sau:

- Quy hoach stir dung dat do thi, phan bo hop 1y cac khu cong nghiép va cac
khu dan cu.

- Thiét k€&, xay dung hé thong cap nudc va thoat nudc thai do thi cling nhu hé
thong nudc thai cong nghiép. Céac xi nghiép doc hai qud tiéu chuin cho phép phai xir
ly trude khi dua vao hé thong nude thai cong cong, chd y xt 1y chat thai ran va khi
thai SO, va CO,. Ra sodt cdc ngudn gay 6 nhiém moi trudng trong cdc do thi dé timg
budc ¢6 bién phap xir 1y.

- Phét trién khong gian canh quan cdy xanh trong cdc do thi, tao moi trudng
nghi ngoi cho ngudi dan do thi.

- Cai tién hinh thic hoa thiéu trong céc chiia, han ché nguén gay 6 nhiém
moi truong song trong cac trung tam do thi.

- Phat trién co s& ha ting cap va thodt nuGc cho cdc cong dong dan cu, dic
biét 1a dan cu & cac khu vuc do thi.

(5) Bdo vé moi truong khu vuc nong thon

- Tién hanh nhiéu bién phédp ¢6 tinh chit phong ngira, ngan chian 6 nhiém nhu
ban hanh c4c tiéu chudn vé sinh moi trudng gin vé6i an toan thuc pham; cung cap
nudc sach va hop vé sinh, thu gom va xu ly duoc khoang 80% chat thai sinh hoat;
céc co so ha ting nong thon dat tiéu chudn moi trudng.

- Tang cuong vai tro clia cong dong, cac nha san xuit trong bao vé moi
truong

- Da dang ho4 dau tu bao vé moi truong véi nhiéu ngudn von khac nhau va
theo nguyén tic "ngudi gay 6 nhiém phai ddu tu". Mic dau tu bao vé moi trudng
phai dugc ting cudng theo nhip tang cta nén kinh t€. Truéc mait trong giai doan
2001-2010, hang nam toan xa hoi can dau tu dé€ bao vé moi truong khong dudi 1%
GDP.

- Nang cao ning luc ctia bd may quan 1y nha nudc vé moi trudong tir Trung
uong dén dia phuong.

- M6 rong hop tac quoc t€ va thu hit su tai trg ciia nuGe ngoai
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- Lua chon hanh dong uu tién theo cdc chuong trinh. Tap trung vao moi
truong do thi, khu cong nghiép, khu du lich, moi trudng nong thon trén cic linh vuc
st dung tai nguyén dat, nuéc, rimg va khoang san. P4y manh cong tic gido duc, dao
tao nham nang cao nhan thic vé moi trudng cho toan cong dong.

- Nang cao nhan thiic, trach nhiém va nghia vu cua toan dan vé bao vé moi
trudong va phat trién bén viing, thuc hién nghiém Luat Bio vé moi trudong. Cin ban
hanh cdc chinh sich nham gin qua trinh phat trién kinh t€ véi bao vé moi truong,
bao dam phat trién bén viing. Pdy manh nghién cttu khoa hoc- cong nghé trong Iinh
vuc bdo vé moi truong; xay dung va phat trién nganh khoa hoc sinh thai nong- 1am-
ngu nghiép & nudc ta néi chung va & Tay Nguyén noi riéng.

- Nhanh chéng phuc hoi va timg budc cai thién moéi truong & nhitng ving bi
suy thodi do qua trinh phat trién truée kia va hién nay gay ra. Cai thién moi trudng &
khu vuc nong thon, do thi va cic diém cong nghiép...

- Trong san xuat nong nghiép van dé moi truong phai duoc tinh d&€n mot cach
toan dién, nghiém tic, than trong néu khong s& khong thé tao ra thing du trong
nong nghiép cao, hiéu qua bén viing.

- St dung hop 1y tai nguyén thién nhién, trudc hét 1a dat dai trong san xuét
nong nghiép. Khic phuc tinh trang 6 nhiém moi trudng dat, viéc stt dung qua mic
thudc trir sau, phan hoa hoc va cac hoat dong san xuat nong nghiép va cong nghiép
khéc... vira 1a dé nang cao do phi ctia dat, chong hoang mac ho4, thodi hod, x6i mon
dat... vira 12 dé bao vé stic khoé cho ban than con ngudi. Can dp dung ché do canh
tdc nong nghiép hop 1y, da dang hod san xuat nong nghiép...nhdm muc tiéu bao vé
moi truong séng ndi chung. Kién quyét ngan chan nan pha riig bira bai, khai thac
dat dai qud sic ma khong chd y t6i viéc boi bo, cai tao va ting do phi cua dat. Kiém
tra va quan ly chat ché viéc san xuat, nhap khau, kinh doanh va st dung thudc bao
vé thuc vat dung chat luong, ding quy dinh, an toan cho nguoi va moi truong.

- Léng ghép va cu thé héa cdc van dé moi- tai nguyén vao cdc quy hoach
tong thé phat trién kinh t€- xa hoi cta cdc tinh, huyén dam bao cho cdc quy hoach
phat trién bén vitng va khong lam suy giam tai nguyeén.

- Cham dut tinh trang lam giam suy thodi tai nguyén, thuc hién bao ton va
quan 1y tot cac nguon tai nguyén thién nhién, cdc dong vat quy hi€m va cac gen quy
hi€m. Tiép tuc dong ctra nhiing ving rung tu nhién dang bi khai pha bira bai. Bao
ton da dang sinh hoc.

- Quy hoach quan 1y dit mot cdch bén viing theo huéng st dung ky thuat
canh t4c sinh théi, coi day nhu mot cudc cdch mang: ddy manh tham canh, trong cac
dai rimg chéan gio han ché tdc hai cua gié dia manh d6i véi cay trong, con gia stc.
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Can c6 cdc mang rung, tham chi 12 cdc chom rimg gift can bang sinh thdi & mot ti€u
vung. Pua kĐy thuat canh tac bac thang dộn do6i vội dong bao dan toc, dộn cac nong,
lam trudong. Dap bo phan 1"vach thira & nhitng noi c6 diéu kién va trong cay cong
nghiép va cac cay trong khac theo ludng, theo cac duong dong mic. C6 co ché luan
canh thich hgp doi v6i mdi loai hinh dat dai, mdi tiéu ving... T4t ca nhim muc dich
tham canh bao vé tai nguyén dat, tai tao moi truong sinh thai va ¢6 dugc sinh khoi
16n trong san xuat nong, 1am nghiép.

Tién hanh diéu tra co ban dé tao ra cdc luan ctt khoa hoc cho viéc xay dung
quy hoach, k& hoach 5 nam va hang nam, phuc vu cho viéc xay dung cac du an uu
tién diu tu trong pham vi toan viung Tay Nguyén.

5.10. Chinh sach va giai phap vé tai chinh va dau tu

D€ phat trién kinh t€ - xa hoi cdc tinh Tay Nguyén doi hoi phai c6 su c6 ging
vuot bac cta dia phuong, két hop vé6i su hd tro ctia Nha nudc va cac vung kinh t&€
khac trong ca nudc theo dinh huéng da duoc hoach dinh trong chién lugc phat trién
kinh t&- xa hoi cac tinh Tay Nguyén dén 2010 va tdm nhin 2020. Theo d6, chinh
sach va giai phdp tai chinh phét trién kinh t€-xa hoi Tay Nguyén phai nhim phét huy
moi tiém ning, loi thé so sdnh vé vi tri dia ly, diéu kién tu nhién, thic ddy nhanh
chuyén dich co cau kinh t&, dat t6¢c do phat trién kinh t€ cao va bén vitng; ting budc
cai thién va nang cao doi song nhan dan, dic biét dong bao cdc dan tdc ving sau
viing xa; gan ph4t trién kinh t&€ v6i cing ¢6 an ninh quoc phong.

Tt géc do cac chinh sach, giai phap tai chinh, can tap trung thuc hién céac
nhém giai phdp chinh sau day:

5.10.1. Xem xét bé sung, stta doi chinh sdach ddu tu

Xem xét bd sung, stta d6i chinh sach dau tu phéat trién kinh t€ - xa hoi cdc
tinh Tay Nguyén theo hudng tang thém mdc von dau tu trong nhitng nam téi

Trén co s& ra sodt lai qui hoach t6éng thé dau tu phét trién kinh t€- x4 hoi clia
ca nudc va ting vung, tung dia phuong Nha nude cin tang thém nguén von dau tu
phat trién cho cdc tinh Tay Nguyén trong nhitng nam tdi. Von ddu tu toan xa hoi
giai doan 2006-2010 va nhitng nam sau 2010 gap tir 3-3,5 lan thoi ky 1996-2000
(khoang 80-90.000 ty dong), trong dé khoang 1/3 tir nguon von ngan sach. Trudc
mat can ti€p tuc uu tién nguén von dau tu tir ngan sach cho phat trién cic co sd ha
tang thi€t yéu phuc vu ph4t trién kinh t€ va dan sinh nhu giao thong, dién ludi, thy
loi; thic ddy chuyén dich co cau kinh t€ theo huéng cong nghiép hoa, hién dai hoa;
hinh thanh va phat trién cdc ving chuyén canh san xuit hang héa nong san qui mo
16n nhu ca phé, ca cao, hat tiéu, cao su, che; gan san xuat nong lam nghiép véi cong
nghiép ché bién, tiép thi, md rong thi trudng tiéu thu; ddo tao va phat trién nguén
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nhan luc, chi trong huộng dan chuyộn giao cong nghÂ, kĐj nang san xuat cho ngudi
dan, dac biột 1a cac ho ngheo trộn dia ban.

5.10.2. Pa dang héa cdc nguon von huy déong cho ddu tu phat trién kinh té
- xd hoi cdc tinh Tdy Nguyén

Mu6n vay nha nuộc cin cÂ6 chinh sich, co chộ phu hop, thong thoing, dộ
khuyén khich va thu hidt cac doanh nghiép, cac nha dau tu trong nudc va nude ngoai
bd von dau tu phat trién kinh té- xd hoi cac tinh Tay Nguyén theo Luat doanh
nghiép, Luat dau tu nuéc ngoai va Luat khuyén khich dau tu trong nudc. C6 bién
phap huy dong t6i da cdc nguon luc (von, lao dong, dat dai) trén dia ban cho dau tu
phat trién. Pa dang hoa céc kénh huy dong von; truGc mat can cé bién phdp dé mo
rong viéc huy dong von qua céc t6 chic tin dung tai dia ban nhu: c6 chinh sich 1ai
sudt phu hop, m& rong mang luGi chi nhanh hoac dai ly, tranh tha khai thac cac
nguon von uy thac dau tu tir cic dinh ché tai chinh qudc t€, cac ngan hang nudc
ngoai. Nghién cttu phuong 4n huy dong von phat trién kinh té- xa hoi Tay Nguyén
thong qua phuong thitc phat hanh trai phi€u chinh pha, trai phi€u dia phuong trong
nhitng nam téi.

5.10.3. Qudn ly chdt ché va ndng cao hiéu qud sit dung nguon von ddau tu
phat trién

Can xéc dinh ding din dinh huéng st dung céc nguén von huy dong dugc
trong ddu tu phat trién. Von NSNN (ké ca von vay ODA) can tap trung ddu tu phat
trién co s ha tdng phuc vu san xuat va doi song-xa hoi.

5.10.3.1.Von ngdn sdach Nha nudc, von ODA

Von ngan sach Nha nudc, von ODA tap trung dau tu cht yéu vao céac linh
vuc ha tang phuc vu kinh té- xa hoi sau day:

- V& giao thong: uu tién von dau tu cho viéc phdt trién giao thong phuc vu
phat trién kinh t€, xa hoi, an ninh qudc phong, bao gém qudc 19, tinh 10, cic tuyén
duong ra bién gidi, duong hanh lang bién gidi, duong tuan tra bién gidi, duong dén
cac vung hang hoa tap trung, cac xa thuoc Chuong trinh 135, cac thon, ban thudc
dién vung III nhung khong & cac xa thuoc Chuong trinh 135. Xay dung cac Don
Bién phong.

- V€ thuy loi: C4c cong trinh thuy lgi vira va 16n, cac cong trinh tao nguon,
cac cong trinh cap nudc sinh hoat cho do6 thi, cac ving dan cu tap trung va khu cum
cong nghiép. HO trg 1ai suat kién c6 hoa kénh muong theo Quyét dinh so
66/2000/QD-TTg cta Thu tuéng Chinh phu.

- Cic co s ha tang phuc vu san xuét, gido duc, y t€, truyén thanh, truyén
hinh...
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- Trong va cham séc rimg theo quy dinh.

- Chuong trinh 135, Chuong trinh muc tiéu qudc gia vé xod doi giam ngheo
va giai quyét viec lam, Chuong trinh muc tiéu qudc gia vé dan s6 va k& hoach hoa
gia dinh, Chuong trinh muc tiéu quoc gia vé gido duc, dao tao va day nghé, Chuong
trinh phong chéng mot s6 bénh xa hoi, bénh nguy hiém va HIV/AIDS.

- Cac khu kinh t& quoc phong.

- Dau tu phat trién khoa hoc cong nghé va cong tac khuyén nong, khuyén
lam, khuyén ngu, co s& nhan tao giéng phuc vu san xudt (bao gom ca viéc nhap
khau giong).

- Tham do, diéu tra ddnh gid b6 sung tdi nguyén khodng san va céc tai
nguyén khic dudi mat dat.

Timg dia phuong t6 chic t6t viéc 16ng ghép céc chuong trinh muc tiéu quéc
gia trén dia ban dé quan ly va sir dung c6 hiéu qua cdc ngudn von tlr ngan sach nha
nudc.

Vé chinh sdch vay von va tin dung

- Ti€p tuc cai tién tha tuc vay von, cé bién phdp cu thé clt can bo tin dung
truc tiép huéng dan gitp ngudi dan lap thu tuc vay von, dé dong bao vay duoc von
cuia ngan hang. Phéi hop v6i Hoi Nong dan md rong hinh thic x4y dung t6 vay von
dé gitp nong dan ti€p can t6t hon véi von tin dung va sit dung ngudn von nay c6
hiéu qua.

- Tang thém nguoén von cho Ngan hang phuc vu nguoi nghéo, Chuong trinh
muc tiéu quoc gia giai quyét viéc lam & vung nay va tap trung cho cac ho ngheo,
nhat 12 ho ngheo 1a dong bao dan toc thi€u s6 vay von phdt trién san xuat, vuot
ngheo.

- Khuyén khich cac hinh thic huy dong von trong dan, von cta cdc nha dau
tu trong nudc dé dau tu tang nang luc san xuat, phat trién cdc doanh nghiép vira va
nho, cac hogp tac x4, cac trang trai va ho gia dinh.

- Thuc hién cdc bién phap quan 1y sit dung hiéu qua von ddu tu phat trién tir
khau lap, thim dinh va phé duyét du 4n ddu tu, thuc hién ddu tu va quyét todn ddu
tu; tang cuong hoat dong gidm sat dau tu, ngan nglra tinh trang tham 6, lang phi.

5.10.3.2. Chinh sdch ho tro ddu tu tir nguon von ngan sdach

- Thuc hién t6t cac quy dinh hién hanh tai Nghi dinh s6 43/1999/ND-CP ngay
29 thdng 6 nam 1999 ctia Chinh phu vé viéc tin dung d4u tu phat trién ciia Nha nudc
va Quyét dinh s6 02/2001/QD-TTg ngay 2 thang 1 nam 2001 cta Tha tuéng Chinh
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phu vé viéc chinh sdch hé tro dau tu tir Quy Ho tro phat trién doi véi céc du 4n san
xuat, ch€ bién hang xuat khau va cdc du 4n san xuat nong nghiép; Quyét dinh s6
133/2001/QD-TTg ngay 10 thing 9 nam 2001 ctia Thii tuéng Chinh phii ban hanh
Quy ché tin dung hd tro xuat khau. Can uu tién thoa ddng ngudn von cho céac du 4n
dau tu 6 ving nay, dac biét 1a cac du dan tap trung khai thac 1gi thé, tiém nang cta
vung trong Iinh vuc san xuét, ch€ bién nong, 1am nghiép.

- Thuc hién chinh séch ho tro d6i vé6i ving.

Thuc hién chinh siach hé trg doi véi viing trén mot s6 linh vuc nhu: khai
hoang xay dung dong ruong; giong cay trong, giong vat nudi; thuc hién chinh sach
hé trg tdm lop d€ cai thién nha & cho ho dong bao dan toc va ho gia dinh chinh sach
thuc su ¢6 khé khin vé nha &.

H6 trg tién dé xay bé chita nudc mua, giai quyét dit diém cong trinh nuée
sinh hoat cho déng bao. Ho trg déng bao trd lai bién gidi va sap x€p lai dan cu.

Chinh séch dinh canh, dinh cu, 6n dinh dan di dan tu do, phét trién vang kinh
t€ moi.

5.11. Pay manh méi quan hé kinh té lién vang va hop tac phat trién

5.11.1. Nguyén tiac chung

Tang cuong su phdi hop gilta cdc nganh va cac tinh trong vung, gitta ving
Tay Nguyén véi cdc viung khac nham tao ra su thong nhat, dong bo va dn khdp trong
chi dao diéu hanh, phat huy téng hop cdc nguodn luc, loi thé cua timg tinh trong
vung. Tang cudng su phoi hop gitta cac tinh trong ving Tay Nguyén va giita ving
Tay Nguyén véi cac ving khdc dé:

- bam bao su 1anh dao thong nhat cua Pang va Nha nude d6i véi su nghiép
phat trién kinh t€ x4 hoi va an ninh quoc phong ctia ving Tay Nguyén.

- bam bdo su théng nhit ctia k& hoach phat trién kinh té- x4 hoi céc tinh theo
quy hoach dugc phé duyét.

- Bam bao su phan bg cac nguon luc mot cach hgp 1i. Phat huy tinh chl dong
cua timg dia phuong, tang cuong su hop tac lién két gitta cac tinh trong mdi viing.

5.11.2. Cdc néi dung can tang cuong phoi hop giita cdc tinh trong ving va
vang Tdy Nguyén véi cdac vang khdc

5.11.2.1. Chui trong tdi cdc moi quan hé trong phoi hop

- M6i quan hé phéi hop trong xay dung két cdu ha tang, phat trién nguén
nhan luc, sit dung tai nguyén, bao vé moi truong phét trién bén vimng, gilt viing an
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ninh quéc phong, bao dam su can doi va gén két hai hoa trong phat trién va té chic
1anh tho kinh té- xa hoi.

- M6i quan hé gitta cédc tinh, thanh pho trong méi ving vGi cdc nganh cua
Trung wong. Ma&i quan hé phoi hop nay dam bdo su thong nhat giita ph4t trién nganh
véi phét trién va t6 chic 1anh thé trong téng thé hé thong kinh té- xa hoi.

- M6i quan hé gita cac nganh trén méi 1anh thé tinh. Moi quan hé phéi hop
nay bao dam su can doi lién nganh trén dia ban, nhit 1a can doi giita san xuat, kinh
doanh va két cau ha tang.

5.11.2.2. Cdc noi dung can tang cuong phoi hop
(1). Phoi hop trong quy hoach, ra sodt cdc quy hoach phdt trién

- Ra soat quy hoach phét trién mang lué6i giao thong dudng bo, cang hang
khong, buu chinh- vién thong, hé thong cung cip dién, cung cép nudc; cdc khu cong
nghiép; hé théng do thi; mang ludi cdc co s& dao tao cao dang, dai hoc, bénh vién va
céc trung tam thé thao (goi tat 12 co s& ha ting).

- Phoi hop trong quy hoach va ra soat quy hoach cac nganh san xuét kinh
cong nghiép, xay dung, nong nghiép, 1am nghiép va dich vu (goi tit 1a céc quy
hoach san xuét).

- Phéi hop giita cac nganh, cac tinh trong ving vé st dung nguén quy dat,
lao dong; lién doanh lién két trong san xudt, xuat nhap khau va tiéu thu san pham;
két hop phat trién kinh t€ vdi bao vé moi trudng va véi an ninh- quoc phong.

(2). Phoi hop trong viéc xdy dung va thuc hién ké hoach

Cac linh vuc chu yéu can phdi hop la ké hoach xay dung két cau ha tang kinh
t&, x4 hoi; k& hoach phét trién cdc nganh san phdm mii nhon (chu luc); k& hoach
dau tu xay dung co ban; ké hoach thu hdt va thuc hién FDI; k& hoach thu hdt va thuc
hién ODA; k&€ hoach bao dam lao dong, nguon nhan luc; k& hoach bao vé moi
truong; két hop kinh té- xa hoi va quoc phong- an ninh.

- Phoi hgp trong k&€ hoach dau tu xay dung

(3). Phoi hop trong xdy dung co so dit liéu, cung cdp thong tin kinh té phuc
vu cho cong tdc ké hoach hod va du bdo phdt trién va qudn li viing

Xay dung va dua vao ap dung qui trinh thong tin qui hoach, k& hoach. Mot
qui trinh thong tin qui hoach, k& hoach dugc xay dung va hoat dong c6 hiéu qua sé
tao nhiéu diéu kién thuén loi cho cdc doi tac c6 lién quan trong qud trinh phoi hop
thuc hién mot chuong trinh/du 4n nao do.

Muon vay, qui trinh nay can dap tng dugc mot s6 yéu ciu chinh sau day:
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- Moi tac nhan hitu quan, & dia phuong déu duoc ti€p can cdc ngudn thong tin
qui hoach mot cach binh dang va thuan tién. Can khic phuc moi can tr va khé khan
dé dong thong tin dugc Iuu truyén mot cach thong suot, khong bi ach téc.

- Cong khai hoa cac thong tin lién quan dén qui hoach.

- Pam bao tinh phan héi ctia hé thong thong tin qui hoach dé khong ngimg
hoan thién chit lugng thong tin. Thong tin 12 mot hé thong song dong, can phai dugc
cép nhat. Mudn vay, nguoi st dung ciing dong thoi phai lam tron trach nhiém cta
minh véi tu cach la nguoi cung cap thong tin.

- C6 cdc "ddu moi" lién lac d€ hod trg viec trao doi thong tin va cdc co quan
quan li nganh tuy theo chiic nang cuia minh chu tri xay dung hé thong thong tin phuc
vu cho cong tac k& hoach hoa.

(4). Tiép tuc thuc hién cdi cdch hanh chinh

Thuc hién cai cdch hanh chinh nhdm phan dinh o trach nhiém cla cic co
quan quan 1y Nha nudc, quan 1y dia phuong, nganh va lanh thé, ciing nhu phan cap
thdm quyén cho cdc co quan cép dudi.

Chinh quyén dia phuong can phai ¢6 du quyén han trong viéc 1ap k& hoach va
quan 1y nhitng du dn/chuong trinh lién quan vé6i ddy du kha ning vé thé ché va
nguon qui riéng.

Cung véi viéc phan quyén, phdi hgp la chia khod cho viéc thuc hién moi
chuong trinh/du 4n phat trién.

5.11.2.3. Bdy manh hop tdc trong tam gidc phdt trién 3 nudc Viét Nam- Lao
-Campuchia

(1). Tiép tuc ddy manh giao Iuu hgp téc kinh t€ ba nudc qua cdc clra khau.
Coi day 1a mot bo phan quan trong cua kinh t€ d6i ngoai nham ti€p tuc thuc hién
nhét quan va lau dai cdc chinh sach ctia Nha nuéc vé kinh t€ md, tao diéu kién thic
day tién trinh cong nghiép hoa, hién dai héa dat nuéc.

(2). Tao ra nhitng di€u kién cho cdc dia phuong tuyén bién giGi hai nudc phat
trién trén co sO khai thdc tiém nang, th€ manh ctia minh. Hinh thanh co c4u kinh t€
hop ly vung bién gidi ba nudc. Xay dung vanh dai kinh t€-xa hoi v6i cac khu kinh
t€ viung bién giGi viing chac, ¢ thé va luc du stic canh tranh trén thi trudng, gop
phan tich cuc dé€ khu vuc bién gi6i ba nuéc nay hoi nhap vé6i the giGi va khu vuc.
Hué6ng phat trién 1a:

- Hinh thanh "khu kinh t€ clra khdu" theo quy hoach dugc duyét, tao ra viing
kinh t&€ hang héa phét trién dé thic ddy xuat khau va lam da cho giao luu hop tic
kinh té.

- Tao khuon kho phép 1y, chu truong, chinh sach, chidn chinh cong tdc t0
chtic, quan 1y cac van dé bién gidi, thic ddy giao luu hgp tdc kinh t€,
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- Tao thuéan lgi cho Lao ra bién qua cang nuGc sau cuia Viét Nam dé xuat
khau hang héa, luong thuc thuc phdm di vao thi trudng Nhat Ban va cac nuéc khac.

(3). bdy nhanh hoat dong xuat khau, du lich va dich vu. Xay dung chién luoc
giao luu va hop tac kinh t€ 1au dai, 6n dinh. Tuy nhién méi nuéc, méi khu vuc bién
gidi can chd y t6i dac th riéng dé€ c6 doi sach thich hop.

(4). Khuyén khich buoén ban qua bién gidi v6i nhitng quy dinh phit hop vé
viéc t6 chitc buon ban, ching loai hang héa dugc phép kinh doanh qua bién gi6i.
Cung c6 cac cum budn ban qua biộn gidi da ¢6 va huộng hoat dong budn ban theo
huộng ¢6 1oi, vira lam dich vu 2 chiộu (thu mua san phdm va xuat khau hang hộa cho
nhan dan song & cdc khu vuc doc bién giGi) nham nang cao doi s6ng cho nhan dan
vling bién, vira tao th€ can bang trong buon ban qua bién gidi, han ché cac hién
tuong tiéu cuc, dac biét 1a tinh trang buon 1au, trén thué.

(5). Hop tac bao vé moi truong, sinh thai, nguén nudc, dong thuc vat hoang
da qui hi€m bién gidi hai nudc.

(6). Tang cudng canh gidc, giit vitng 6n dinh chinh tri, ddm bao chu quyén,
trat tu an ninh, an toan xa hoi va bao vé vitng chic T6 qudc cua hai nudc. C6 k&

hoach timg buGc xay dung "vanh dai kinh t€-xa hoi" nhiam tao ra viing bién gi6i hai
nu6c "hoa binh, hitu nghi, hop tdc va phdt trién".

5.11.2.4. Tang cuong hop tdc giita cdc tinh trong ving Tdy Nguyén va voi
cdc tinh ciia mién Trung trén cdc linh vuc nhu:

- Hop tdc giita cdc tinh Iuu vuc song Ba va phu can, cu thé 1a giita Phd Yén,
Khanh Hoa, Binh Dinh véi Gia Lai, bak Lak.

- Hop tac gitta Lam Dong v6i Ninh Thuan, Binh Thuan va Khanh Hoa

- Hop tac gitta Binh Dinh véi Gia Lai, Kon Tum theo hanh lang quéc 10 19
- Hop tac gitta Pha Yén va Dak Lak qua hanh lang quéc 16 25

- Hop tac gitta Khanh Hoa véi DBak Lak qua hanh lang qudc 10 26

- Hop tac gitta Lam Dong vé6i Dak Nong, Khanh Hoa va céc tinh ving Dong
Nam Bo theo hanh lang quoc 10 27, 28, 20.

5.12. Giai phap vé quy hoach va tang cudong cong tac quan ly nha nuée
vé quy hoach

5.12.1. Gidi phdp vé quy hoach

(1). Giai phdp vé quy hoach 1a mot trong nhiéu giai phdp thuc hién dé phat
trién va quan ly phat trién ving. Giai phdp ndy da dugc nhan manh trong Nghi quyét
Hoi nghi 1an thit IX Ban chap hanh Trung wong Khod IX: "Déi méi co ban cong tac
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xay dung chién lugc, quy hoach phat trién kinh t€ - xa hoi va diéu chinh manh co
céu kinh t€, nang cao chat luong quy hoach; sém ban hanh nghi dinh vé cong tac
quy hoach, khic phuc tinh trang thi€u thong nhat gitta quy hoach chung cta ca
nudc, quy hoach viing va quy hoach tinh, quy hoach nganh va quy hoach ving".

(2). Theo kinh nghiém ctia nhiéu quéc gia trén the gidi, dé quan 1y viing can
c6 chinh sdch va phdp quy héa su diéu phoi phét trién kinh t€ giita cac vang. Thich
ung vaéi co ché kinh t€ thi truong theo dinh huéng xa hoi chi nghia can c6 tinh nhéat
quan cua chinh sach ving, ban hanh cac chinh sich mang tinh phap quy c6 lién
quan t6i kinh t€ vung. Kinh nghiém cta nhitng nuée kinh t€ thi truong 16n & phuong
Tay trong nhitng nam truéc day déu c6 hé thong phap ché vé phat trién ving va da
thuc hién thanh cong nhu & Anh nam 1934, & Nhat nam 1950, Phap nam 1955, My
nam 1961, Tay Dic cii nam 1965 déu 14an lugt ban hanh bo phép luat, phap quy dau
tién vé phat trién ving. Thiét 1ap hé thong gidm sat va du dodn su chénh léch trong
phat trién kinh t€ gifta c4c viing, ting cudng gidm sat va diéu tiét vi mo, dic biét can
ting cudng gidm st va diéu ti€t nhitng van dé rit dé anh hudng t6i su 6n dinh clia
xa hoi, dan dén mau thuan giita cdc dan tdc va cac vung nhu: chénh léch thu nhap,
muc s6ng co ban cta cu dan, trinh do gido duc, phic loi xa hoi co ban, kip thoi phat
hién va giai quyét van dé.

Chu trong t6i cong tac quan ly phat trién viing, dic biét doi v6i phat trién cdc
viing kém phat trién, ving khé khan. Giai quyét su phat trién mat can doi giita cac
vling 12 mot cong trinh hé thong dé cap dén nhiéu linh vuc, mic do khé khan trong
cong viéc 16n, dé cap dén moi phuong dién cua xa hoi va nhiéu ban nganh & ca
Trung uong va dia phuong.

Trén thé gidi, dé€ giai quyét van dé nay, nhiéu quéc gia da thiét 1ap co quan
chuyén mon dé giai quyét su phat trién mat can d6i giita cac vang. Vi du, Nhat Ban
sau chién tranh, dé thiic ddy su phat trién cua dao Hocaido, da thiét 1ap rieng Vin
phong khai phat dao Hocaido trong Phu thu tuéng. Italia trong nhitng nam 50, chinh
phu da thanh lap Cuc quy cong trinh dic biét cho su nghiép cong & mién Nam nhim
ddy nhanh su phét trién cia Mién Nam va thu hep chénh léch Nam-Béc; My nhiing
nam 60, da thanh lap S& khai phat chuyén mon dé tang cudng khai phdt nhiing viing
lac hau, thiét 1ap uy ban quan 1y khai phdt da ving nham khai phat luu vuc song
Missipi; D4au nhitng nam 80, Brazin thanh 1ap S& khai phat ba ving: Mién Dong
Bic, mién Trung, Mién Tay va khu vuc Amazon. Trong qué trinh ddy nhanh su phat
trién kinh t€ ctia khu vuc phét trién duyén hai Mién Dong, Quéc vu vién Trung
Quéc da thanh lap Ban dic khu, diéu d6 phét huy vai trod chi dao va thic ddy manh
mé doi v6i su phat trién cia Mién D ong.

241



(3). Tix nhitng kinh nghiém trén, d6i v6i ving Tay Nguyén, dé thuc hién céc
quan diém, muc tiéu va nhiém vu phat trién viing, giai quyét cdc van dé cip bach dat
ra doi véi ving, can:

- Thé ché hoa dudng 16i, cht truong chinh sdch ctia Pang va Nha nuée trong
linh vuc quy hoach nhim dép ting yéu cidu doi méi toan dién cta cong tac k& hoach
hod va thuc thi dinh huéng phat trién vang Tay Nguyén trong chién lugc phat trién
KT-XH cua dat nudc.

- Tang cuong bao dam thong nhét trong ndi dung quy hoach & tim vi mo, su
0 rang trong phan cong trach nhiém gitta cdc co quan Nha nudc, phan cdp cho céac
dia phuong.

- Nang cao chit lugng, can ctt khoa hoc cua quy hoach. Thuc hién cong khai,
minh bach, thu hit rong rai y kié€n dong gop, tranh thu su giam sat thuc hién cta
nhan dan.

(4). Tién hanh ra so4t, bo sung, diéu chinh:

- Quy hoach téng thé phat trién kinh té€- xa hoi viing cho giai doan 2006-2020
trong d6 tap trung luan ching phat trién kinh t€- xa hoi va t6 chic khong gian cac
hoat dong kinh t€, xa hoi hop 1y trén 1anh thé ving Tay Nguyén.

- Quy hoach téng thé phat trién nganh, quy hoach phat trién cdc san phim
chu luc cua ving Tay Nguyén

- Quy hoach khong gian d6 thi viing va timg tinh trong ving Tay Nguyén.

(5). Khi tién hanh quy hoach can th&m nhuin cdc quan diém va nguyén tic
sau:

- bam bao tinh thong nhat gifta quy hoach va ké& hoach phét trién kinh té- xa
hoi, két hop chat ché giita hiéu qua phéat trién kinh t€- xa hoi véi dam bao quoc
phong, an ninh cta ving Tay Nguyén; cu thé héa muc tiéu va nhiém vu chién lugc
phat trién kinh t€ - x4 hoi clia ca nudc trén dia ban ving

- bam bao tinh khoa hoc, tinh tién ti€n, lién tuc va k€ thira; phai dua trén cac
két qua diéu tra co ban, cac dinh muc kinh t€ - k§ thuat, cac tiéu chi, chi tiéu ¢6 lién
quan dé xay dung quy hoach.

- Phu hogp v6i kinh t€ thi truong dinh huéng xa hoi chli nghia va hoi nhap
quoc té;

- Khi quy hoach lanh thé kinh té- xa hoi phai xem xét t6i cdc nguyén tac
phan bo suc san xuat; dic diém diéu kién cuia phan b6 timg nganh va linh vuc. Mit
khac, quy hoach Ianh thé kinh té- x4 hoi phai tinh t6i nhu cau thi trudng. Quy hoach
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lanh thd viing phai thoda man yéu cau hai hod, twong téc, hd trg cling phat trién dam
bao hiéu qua kinh t€- xa hoi cho téng thé.

- Khi quy hoach 1anh tho kinh té€- xa hoi, du bdo phét trién va phan bo kinh
t€- xa hoi - moi truong phai duge xem xét va tinh t6i ca 3 yéu t6 lién hé véi nhau hai
hoa, tuong tac, ho trg. Di€u d6 luon phai dugc thaim nhuan va coi nhu mot nguyén
tic cAn ndm vitng trong nghién ctiu cac noi dung cua quy hoach lanh thé kinh té- xa
hoi.

- Quy hoach phat trién ving Tay Nguyén va quy hoach phat trién ting tinh
trong viing can tap trung vao nhitng van dé then chot: tong két qud trinh phét trién,
quan diém, muc tiéu va dinh huéng phat trién, cdc giai phdp vé co ché, chinh siach
va t6 chic thuc hién; cac chuong trinh va du 4n ddu tu quan trong. Quy hoach phat
trién phai chi trong xem xét kha niang vé thi trudong, hoi nhap khu vuc va thé gidi,
coi trong hiéu qua kinh té- xa hoi va su phét trién bén vitng; dic biét phai thé hién
cac noi dung va chi tiéu cu thé vé phét trién xa hoi va con ngudi. Trong b6 tri quy
hoach phéi két hop chit ché gifta trudc mat va lau dai, gitta phat trién kinh t& va bao
dam an ninh, quéc phong, thuc hién ting bude chién lugc cong nghiép hod, hién dai
hoa dat nudc. Trong céc du 4n quy hoach phét trién can chi rd trach nhiém clia Nha
nudc, cua cac nganh Trung uong, cua cac dia phuong doi véi viéc thuc hién quy
hoach.

(6). Dua cong tac quy hoach vao né nép, trd thanh cong cu dic luc cua Nha
nudc trong quan 1y nén kinh t€ thi truong. Trudc hét phai lam cho céc cép, cac
nganh nhan thitc mot cach ddy du vé cong tic quy hoach va xay dung ké& hoach.
Cung c6 bd sung doi ngii 1am cong tic quy hoach & mot s s&, nganh. Trién khai
phan cip cong tac lap, tham dinh, phé duyét, thuc hién va gidm st quy hoach.
Thong bdo rong radi cho nhan dan biét cdc quy hoach da dugc phé duyét dé moi
nguoi giam sat, thuc hién. Hang nam, phai bo tri kinh phi dam bao cho nhiém vu
nay, lua chon nhiing don vi tu van cé du nang luc thuc hién cac du 4n quy hoach.
Thuc hién cong tac diu tu theo quy hoach, theo do, toan bd cong trinh dau tu xay
dung co ban phai duoc dua vao quy hoach, phtt hop véi kha nang can d6i nguon von.

5.12.2. Tang cuong qudn ly Nha nudc vé cong tic quy hoach

(1). Quadn ly Nha nudc doi voi hoat dong hudng dan nghiép vu cong tac quy
hoach

Mu6n quan ly thong nhét dugc cong tac quy hoach ph4t trién kinh t&€-xa hoi,
co quan nha nudc hitu trach phai huéng dan ndi dung, phuong phap quy hoach.
Déng thoi phai thudng xuyén theo ddi, bé sung, hoan thién noi dung, phuong phap
cho phu hop va dap tng ngay cang tét hon yéu cau thuc té€ dat ra doi véi cong tac
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quy hoach. Khi tién hanh xét duyét, nghiém thu cac du an quy hoach ciing can phai
cén cu vao noi dung, phuong phéap da ban hanh dé xét duyét, phé chuan.

(2). Qudn ly nha nudc doi voi hoat dong hudng dan thdm dinh va phé duyét
cdc duw an quy hoach phdt trién kinh té-xa hoi

Ciéc du 4n quy hoach phat trién kinh t€-xa hoi phai duoc Nha nuée tham dinh.
Viéc tham dinh du 4n quy hoach phéi do co quan chiic ning cia Nha nu6c c6é thim
quyén thuc hién. Co quan duoc giao trach nhiém chu tri thuc hién du 4n quy hoach
phai ¢6 trdch nhiém trinh b4o du 4n quy hoach lén cip c6 tham quyén dé t6 chiic
tham dinh du 4n quy hoach phat trién kinh t€-xa hoi.

(3). Qudn ly nha nudc doi véi hoat dong to chiic thuc hién, ra sodt va diéu
chinh quy hoach phat trién kinh té- xa hoi

Bing quyén luc clia minh, nha nudc huéng dan dam bao viéc thuc hién ding
cac noi dung cua cac du an quy hoach da duoc duyét, vi du:

- Pua cac noi dung, tién do vao noi dung cua k& hoach 5 nam;
- Pua cac noi dung, tién do vao noi dung cua k& hoach hang nam;

- Pua danh muc cac cong trinh, du dn uu tién, cing nhu thi tu vu tién dau tu
vao ké& hoach dau tu 5 nam va hang nam;...

(4). Phdn cdp quan ly quy hoach

Tiép tuc ddy manh phan cap quan 1y nha nuéc giita Chinh phti va chinh quyén
cép tinh trong viing Tay Nguyén nhiam phat huy tinh ning dong, sang tao, quyén tu
cht, tu chiu trdch nhiém clia chinh quyén dia phuong trén co s& phan dinh rd, cu thé
nhiém vu, quyén han, trach nhiém ctia moéi cép trong boé may chinh quyén nha nudc,
nhdm dam bao su quan 1y tap trung, thong nhat va thong sudt ctia Chinh phu, ting
cuong ky luat, ky cuong hanh chinh dé nang cao hiéu luc, hiéu qua quan ly nha nudc
trong cong tdc quy hoach, thic ddy ph4t trién kinh t€ - xa hoi & ting dia phuong
trong diéu kién chuyén sang nén kinh t€ thi trudng dinh huéng xa hoi chu nghia.

Tuan thu nguyén tic két hop chit ché gitta quan ly theo nganh véi quan 1y
lanh thé, phan dinh r6 nhitng nhiém vu quéan ly nha nuéc clia bo, nganh v6i nhiém
vu quan 1y nha nudc ctia chinh quyén cdp tinh d6i véi cac hoat dong kinh t€ - xa hoi
trén dia ban Ianh tho.

Bao dam nguyén tac hiéu qua, viéc nao, cAp nao sit thuc t€ hon, giai quyét
kip thoi va phuc vu t6t hon cdc yéu ciu clia t6 chifc va nhan dan thi giao cho cap dé
thuc hién; phan cdp phai rd viéc, rd dia chi, rd trdch nhiém, gan vdi chitc nang,
nhiém vu ctia moi cap.
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Dam béo tuong ting giita nhiém vu, thim quyén, trach nhiém véi ngudn tai
luc tdi chinh, t6 chic, nhan su va cdc diéu kién cin thiét khdc; phai dong bo, in
khép giita cdc nganh, linh vuc ¢6 lién quan.

Bao dam quyén thuc hién day du trach nhiém cta Hoi dong nhan dan, Uy ban
nhan dan va Chu tich Uy ban nhan dén cép tinh trong viéc quyét dinh, thuc hién céc
nhiém vu dugc phan cip; chap hanh nghiém ky luat, ky cuong hanh chinh; dong thoi
phat huy dan cht rong rai dé nhan dan tham gia quan 1y nha nudc.

Phan cap phai thé hién dugc su dong bo, thong nhat trong hé thong thé ché,
van ban quy pham phdp luat gén véi d6i méi co ch€ va bao dam quyén tu chu, tu
chiu trach nhiém cua cac don vi co so.

D6i v6i nhitng van dé da phan cap, chinh quyén cap tinh chiu trdch nhiém t6
chtc trién khai thuc hién; cdc bo, nganh trung uwong c6 trach nhiém theo doi, hudng
dan va kiém tra....

5.13. Cung c6 hé théng chinh tri vitng manh tir co s6, két hop phat trién
Kinh té voi bao vé quoc phong an ninh

5.13.1. Cung co6 hé thong chinh tri tix co so
(1) . Bdy manh céng tdc gido duc chinh tri tu tuong

Tap trung chi dao tot cong tac gido duc chinh tri, tu tudng trong ndi bo va
tuyén truyén van dong quan chiing nhan dan, nhat 1a dong bao cdc dan toc thi€u s
tai chd, can phai hiéu dugc tam trang dé c6 noi dung gido duc, lam cho moi ngudi
nhan thic siu sic, dé cao canh gidc v6i cdc am muu thu doan tham doc cta cac thé
luc thu dich, cia bon phan dong FULRO, kién quyét chong lai luan diéu kich dong
doi ly khai, doc lap tu tri, chia r& déng bao Kinh - Thuong; nhan thitc sau sic cédc
chu truong, chinh sdch ctia Pang va Nha nuéc, thiy o nhitng thanh tuu dat dugc dé
phat huy va nhiing ton tai yéu kém dé khic phuc; xay dung tinh than doan két, binh
dang, tuong tro, gitip d& nhau gitta dong bao céc dan toc dé phat trién kinh t& - xa
hoi, cai thién cudc song, xay dung qué huong, buon lang giau dep, van minh.

Can c6 dé an vé chién lugc cong tic tu twdng dé nang cao nhan thic trong
cong dong cdc dan toc dé déng bao dan toc thdy rd dugc chinh sdch wu viét clia
Déang, Nha nudc ma tich cuc tham gia gép phan xay dung ving Tay Nguyén giau,
dep. Mot trong céc giai phap co ban dé giir 6n dinh an ninh chinh tri & Tay Nguyén
trong d6 c6 giai phap loai trir tu tudng ly khai. Cac tinh Tay Nguyén can xay dung
dé 4n cu thé va t6 chifc thuc hién kién tri, lién tuc, lau dai; ting cudng cdn bo bdm
buon lang. bam dan va thong qua doi ngii can bo cot can ngudi dan toc, nhitng nguoi
tieu biéu & cdc buon lang dé gido duc nang cao nhan thic quan ching.
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(2). Tdp trung phdt trién kinh té - xa hoi ving Tdy Nguyén

Tap trung moi nguén luc dé phat trién kinh t€ - x4 hoi ving Tay Nguyén, dic
biột 1a phai ¢6 nhitng chinh sach cu thé phu hop vội dic thi dộng bao dan toc thiộu
s0 tai chd, dé tao su chuyén bién 16 nét theo huéng san xuit hang hoa, x6a doi giam
ngheo va tién lén kha gia, khac phuc su chénh léch 16n vé giau ngheéo, giai quyét kip
thoi nhitng biic xtc vé san xudt va doi song.

Trén co s& quy hoach va k& hoach phat trién chung vé kinh t& -xa hoi ciia méi
dia phuong, can phai dinh huéng t6t hon vé phat trién kinh t€- xa hoi ving déng bao
dan toc thiéu s6 tai chd. Cing véi viec diu tu dé€ phat trién trén nhiéu linh vuc, nhiéu
nganh cong nghiép, dich vu dé chuyén dan co cau kinh t€ va giai quyét 4p luc vé lao
dong trong dong bao dan toc. Tap trung giai quyét dit nong lam truong hoac cac
thanh phan kinh t€ khic dé lao dong nong nghiép trong ving déng bao dan toc tai
chd c6 du san xudt (QD 132/TTg), dua vao nhan khéan & cdc nong 1am truong, giai
quyét viéc l1am cho con em cuia dong bao dan toc tai cho.

C6 chinh sach cu thé vé giao rimg thong qua buon lang hoic truc ti€p dén ho
vGi dién tich phu hgp, nghién ctu tang thém thu nhap véi trong nhan khoan bao vé
ring dé dong bao tai chd thuc su 1am chi trén dat rimg ma déng bao da gian bo lau
doi. Cing véi tap trung giai quyét dat va rimg, can dau tu xay dung mot s6 cong
trinh co s& ha tang thiét yéu nhu duong giao thong, dién nhat 1a thay lgi nho phuc vu
cho dinh canh dinh cu, m& rong dién tich lda nudc, nang cao niang sudt cay trong dé
thay doi tap qudn san xudt cia dong bao dan toc.

Di doi véi viéc giai quyét dat, rimg, xay dung ha ting co cd, can phai td chitc
lai san xuat trong dong bao dan toc, hinh thanh t6 chitc nhu ban quén tri hop tac xa
hoic tap doan san xudt (c6 cdn bo trén ting cudng cling v6i cdn bd & buon lang) dé
huéng dan chi dao san xuat, ting cuong cong tac khuyén nong, khuyén lam; hinh
thanh doi ngi can bo chuyén giao cong nghé, huéng dan chi dao san xuat & ting
buodn lang.

Chuyén mot s6 mit hanh chinh sach cho khong nhu ddu lira, muéi i6t sang
cho vay, cho muon, ddu tu vé vat nudi, giong cay trong, phan bon dé nang cao thu
nhap, chéng tam 1y y lai, trong cho.

C6 chinh sach giai quyét doi v6i dan di cu tu do vao cac tinh Tay Nguyén
truộc day dộ sộm gitip dộng bao 6n dinh cudc song va cộc tinh ¢6 diộu kiộn cham lo
tot hon. Dộng thoi, kiộn quyột ngin chian khong dộ dan tu do ti€p va khong ti€p nha
dan noi khac dén.

C6 chién lugc vé nha & cho dong bao dan toc thiéu s6 néi chung. Giai quyét
nha & thuc hién manh theo phuong cham: Dan tu 1am, Nha nuéc ho trg, cong dong
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gitip d3, nhitng noi ¢6 rimg va & gan rung thi ¢6 co ché khai thac gb cho dong bao
lam nha.

Can xay dung chién lugc vé gido duc dé nang cao dan tri d6i v6i dong bao
dan toc thi€u s6, dé tao ra doi ngii lao dong ndm bat dugc khoa hoc k¥ thuat va quan
ly dé dap ung yéu cau phat trién trudc mat va lau dai & ving Tay Nguyén trén cac
linh vuc... Trudc mét, md rong quy mo trudng dan toc noi trd tinh, huyén va tang
ché& do doi véi hoc sinh dan toc noi tri. Trudong day nghé trén dia ban tinh nén c6
ché do nhu cac truong dan toc noi trd. Chud trong dao tao doi ngii tri thic nguoi dan
toc thi€u s6. Bo tri cong tic cho cdc hoc sinh dan toc thiéu s6 tai chd da tot nghiép
dai hoc, cao dang, trung hoc chuyén nghiép.

(3). Thuc hién tot chinh sdch cua Pdng va Nha nudc vé cong tdc ton gido

Can qudn triét sau sac va rong rai Nghi quyét Trung wong 7 (khoa IX) vé
cong tac dan toc, cong tac ton gido. Tang cudng cong tac gido duc dé quin chiing
n6i chung va tin do néi riéng nang cao hi€u biét, cing c6 1dong tin vao dudng 161,
chinh sach ctia Pang va Nha nuéc; khong dé bon phan dong 1oi dung ton gido chong
pha gay mat 6n dinh.

Dai v6i noi dong bao khong theo dao phai ti€p tuc gido duc nang cao nhan
thitc, gift vitng va phat huy truyén thong vin hoa, d€ déng bao khong bi 16i kéo vao
dao. Dai v6i quan ching bi o ép, mua chudc theo dao Tin lanh, can kién tri gido duc
thuyét phuc dé quan ching thoat khoi su rang budc nhiam bao dam quyén tu do tin
ngudng. D6i v6i mot bo phan quan chiing ¢é nhu ciu tin ngudng, can ton trong tu do
tin ngudng cua dong bao va lam cho dong bao thay rd cha truong, chinh siach cua
Pang va Nha nudc, song "tot doi, dep dao".

D6i v6i hé phdi Tin lanh Viét Nam (mién Nam), trén co s& quy dinh cta phap
luat, manh dan cho cdc chi hoi dang ky va cong nhan cho phép hoat dong véi bude
di thich hop. Déng thoi xem xét cho phép dao tao, boi dudng chitc sic va cho xay
dung nha tho, nha nguyén phai trén co s& phtt hop vé6i nhu cau sinh hoat ton gido
clia tin do trén tiing dia ban va phut hgp véi quy dinh cuta luat phap.

Tang cudng cong tac gido duc va xay dung cot can trong tin do, chuc sic dé
nam chac hoat dong céc ton gido. Cung c6 kién toan cac ban ton gido cap tinh, hinh
thanh t6 chiic cong tac ton gido cAp huyén (noi c6 nhiéu tin d6). Can dao tao, boi
dudng do ngii cdn bo 1am cong tdc ton gido du tim dé quéan ly cdc hoat dong ton
gido va gido duc tin d6 song "tot doi, dep dao".

(4). Xdy dung cuing c6 hé thong chinh tri tir co sé

Tap trung xay dung va nang cao chit luogng cua hé théng chinh tri, dac biét la
cung co co s0, trong dé phai cham lo cling ¢d vai trd ban tu quan cdc buodn lang dé
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¢6 du nang luc 1anh dao, quan ly, di€éu hanh cac mat doi song xa hoi; xay dung khdoi
doan két cac dan toc va du sic dé khiang chong moi Aam muu, thi doan ctia bon phan
dong, bao dam on dinh chinh tri va kinh t€ - xa hoi phat trién. Co cau ban tu quan
buon lang gdém c6 budn trudng, budn phod, mit tran (cé thé 1a cdc gia lang) va dai
dién cdc doan thé quin ching lam mat 6n dinh chinh tri.

C6 ké& hoach dao tao, boi dudng cédn bo ngudi dan toc thiéu s tai chd. Bing
nhiéu hinh thitc, & nhiéu cap thich hop véi diéu kién cu thé ctia mbi dan toc dé nang
cao quan di€ém, ban Iinh, trach nhiém va nang luc cong tac; siap x€p bo tri, st dung
va toa diéu kién cho cdn bd dan toc tai chd dam nhan t6t trach nhiém trén céc linh
vuc cong tac. Can phat huy tot vai tro gia lang.

Tap trung chi dao paht trién dang vién trong déng bao dan toc thiéu so tai chd
(k€ ca viing gido) dé lam hat nhan Ianh dao. Cin c6 su van dung véi tiing trudng hop
cu thé vé tieu chudn hoc vén, tudi tac...

Xay dung nhitng chinh sdch dé doi ngii c4an bo co s&, nhat 1a doi ngii cdn bo
buon lang ¢6 diéu kién dé yén tam hoat dong va nang cao trach nhiém.

(5). Té chitc phoi hop chdt ché giita luc luong cong an va quadn su

Cong an, quan su cac tinh Tay Nguyén t6 chiic chi dao bo tri luc lugng ph
hop dé thuc hién t6t nhiém vu tham muu va ndng c6t trong dau tranh ngin chin cé
hiéu qua su hoat dong cia FULRO.

Cong an cdc cip phai c6 bo may, t6 chitc chi dao, chi huy va luc luong chién
dau thong nhat trén dia ban Tay Nguyén; ting thém phuong tién phi hop dé dam
bao thuc hién tot nhiém vu. T6 chic kién todn va tang cudng cén bo lanh dao cong
an & dia phuong.

Luc luong quan doi phoi hgp thuong xuyén va chat ché véi luc luong cong an
dé nam chiac am muu va hoat dong clia cdc thé luc thu dich. Xay dung phuong 4n
tdc chién phit hop, khi ¢6 tinh hudng xay ra, nhat 1a phuong 4n chong biéu tinh bao
loan phai thuc hién theo Nghi quyét 02 cia Bo Chinh tri nham tao su chi huy thong
nhat.

T6 chitc bao vé tot cdc muc tiéu trong yéu & dia phuong. Phoi hop véi cong
an t6 chc triét ph4 kip thoi moi t6 chic manh nha hoat dong vii trang ctia bon phén
dong FULRO. Xay dung va t6 chic tot luc lugng dan quan ctia huyén, xa dé dam
bao an ninh quéc phong trén dia ban.

(6). Xay dung an ninh vitng manh vung bién gioi

Tang cuong xay dung bién giGi vilng manh, nhat 1a tang thém cac don bién
phong, bo tri thém cac don vi quan doi 1am kinh t€ két hop véi qudc phong & nhiing
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vung dan cu con thua, ngan chan vugt bién va chong xam nhap, dong thoi san sang
d6i pho véi céc tinh huéng phic tap c6 thé xay ra.

Luc luong bién phong phoi hop véi chinh quyén dia phuong lam t6t cong tac
xay dung va bao vé bién gidi, ngan chan vugt bién trai phép, phoi hop véi Cam Pu
Chia ti€p nhan lai ngay khi c6 dong bao ta vuot bién trai phép; ti€p tuc lam tot viéc
gitip d& dong bao trén dia ban ph4t trién san xuat va nang cao doi song.

Quan hé chat v6i ban Lao, Campuchia, gilt quan hé hitu nghi cing nhau dau
tranh chong céc thé luc thi dich. M& rong quan hé kinh t€ gidp ban phat trién kinh
t€ v6i nhitng nganh san xuét phit hop. Té chic viéc giao luu kinh t€, thuong mai, van
hod giita hai bén... nhim giit su 6n dinh trén tuyén bién giGi vé lau dai.

Tiép tuc phoi hop v6i Campuchia ddu tranh v6i UNHCR dé ngén chin khong
cho hinh thanh trai ty nan dé kich dong dong bao ta vuot bién trai phép. Duy tri va
phat trién quan hé t6t v6i Campuchia trong van dé giai quyét ngudi vuot bién trai
phép.

(7). Lam t6t cong tdc thong tin tuyén truyén

C6 k€ hoach ddu tranh vach tran am muu kich dong ly khai va khiung bo
chong pha nudc ta cua bon phan dong FULRO luu vong va céac thé€ luc thu dich
dung ting, ti€p tay cho ching.

Cac co quan thong tin dai ching cht dong kip thoi trong cong tac thong tin
tuyén truyén, phan bac moi luan diéu vu khéng, xuyén tac su that vé€ tinh hinh Tay
Nguyén cua céac th€ luc thu dich. Dong thoi 1anh dao chat ché doi véi bao chi trong
viéc thong tin vé Tay Nguyén.

Céc tinh Tay Nguyén tao di€u kién thuan 1gi cho cdc co quan ngoai giao cac
nuéc, cac t6 chic quoc t€ va cdc co quan bao chi dén Tay Nguyén dé hiéu biét 1o su
that vé nhitng chu truong, chinh sach diing dan ctia Dang va Nha nudc ta, cling nhu
nhiing thanh tuu dat dugc ctia dong bao cac dan toc Tay Nguyeén.

Bing moi bién phdp khong dé xay ra viéc céc thé luc thi dich thong qua cdc
t6 chiic qudc t€ can thiép truc ti€p vao tinh hinh Tay Nguyén. Giai quyét van dé Tay
Nguyén tranh dé xdy ra viéc nhiéu nuGc cuing phoi hgp chong ta; trdanh dé xay ra
viéc qudc t€ hod van dé Tay Nguyén; giai quyét nhiing van dé & Tay Nguyén can
tinh dén yéu t6 quoc t€ dé khong bi cac thé luc thu dich 1oi dung. C6 sach tring va
cong bo vé Tay Nguyén dé du luan qudc t€ hiéu 16 vé Tay Nguyén.
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(8). Tang cuong vai tro cdp uy ddng cdc cdp bdo ddm ldanh dao thuc hién
thang loi cdc nhiém vu lam chuyén bién tinh hinh Tay Nguyén

Su chi dao, huéng dan cta co quan, don vi cap trén la can thiét va quan trong,
nhung vai trd quyét dinh vén 1a t6 chic cap uy dang céc cap. Cac cip uy tinh, huyén,
x4 va t6 chitc dang & buodn lang phai c6 chuong trinh, k& hoach cu thé va thudng
xuyén nam tinh hinh thuc tién dé chi dao, giai quyét cac van dé bic xiic vé kinh t& -
x4 hoi ciia dong bao dan toc thi€u s6 tai chd vé xay dung hé thong chinh tri, tap
trung giai quyét dit diém cdc di€ém néng vé an ninh chinh tri; chi dao ngan chan c6
hiéu qua céc hoat dong chong ph4 cta t6 chitc phan dong FULRO.

5.13.2. Vé an ninh

Xay dung phuong 4n dộ chli dong dau tranh kip thoi va ¢ hiộu qua vội moi
am muu tht doan dién bién hoa binh bao loan ctia cac thé luc thu dich. Tap trung
thuc hién t6t cdc van dé sau:

- Ddy manh tuyén truyén, van dong, gidc ngd quan ching, 1am cho moi ngudi
nhan rd dudng 16i, chinh sich ding dan clia Dang va Nha nudc ta, nhitng thanh tuu
da dat duoc trén cdc mat va su déng gép to 16n va truyén thong tot dep cua dong
bao cac dan toc trong viung; nhan ré6 &m muu va thu doan tham doc, lira mi, kich
dong ctia cédc thé luc thu dich, dé cao canh gidc, xay dung khoi dai doan két cdc dan
toc dé cung nhau chung stc chung ldong phat trién kinh t&- xa hoi va dam bdo an
ninh quéc phong, xay dung cudc song am no, hanh phiic cho dong bao cac dan toc
trong vung.

- Tiép tuc ddu tranh ngan chan cé hiéu qua viéc vuot bién trai phép. Ti€p tuc
tranh tha Campuchia phoi hop véi ta dau tranh v6i UNHCR trong viéc khong dé
chiing lap trai ti nan; dua dong bao ta trd lai Viét Nam, khong dua sang nudc thi ba;
khong dugc can thiép vao cong viéc ndi bo va doc 1ap chu quyén cua ta.

- Tap trung xay dung, kién toan hé thong chinh tri & cac co sd yéu kém, trudc
hét 1a cac chic danh chu chét (bi thu, chu tich, cht tich mat tran, trudng cong an, xa
doi trudng...) da stc 1anh dao nhan dan va quan 1y xa hoi.

5.13.3. Vé quéc phong

- B0 tri luc luogng quan doi thich hop véi cac phuong an san sang chién dau
can thiét, t6 chitc hanh quan di ngoai tai nhitng dia ban con yéu kém dé lam cong
tdc van dong quan ching va hd trg cdc co quan chic nang tran 4p bon phan dong,
cung c6 hé thong chinh tri co so.

- Gộn vdi viộc t6 chic va duy tri ¢6 hiộu qua cộc Poan kinh t€ quoc phong,
cộc khu kinh t€ quoc phong; tao moi diộu kiộn dộ cac Poan kinh t€ quộc phong, luc
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luong bo doi bién phong va cong an t6 chitc thuc hién nhiém vu chinh clia minh, lai
vira tham gia san xuat dong thoi xay dung dugc thé tran quoc phong an ninh, nhat 1a

"thé€ tran long dan" ngay tai dia ban.
- Nam chéc tinh hinh, thudng xuyén bd sung phuong 4n tdc chién, chu dong
kip thoi tiéu diét bon phan dong nhen nhém t6 chiic vil trang va khi ¢6 luc vil trang

cua dich tham nhap tir bén ngoai vao lanh thd ta.

251



CHUONG VI
GIAI PHAP VE TO CHUC LANH THO KINH TE - XA HOI VUNG

T6 chic 1anh thé kinh té- x4 hoi 1a céch thic phoi hop, két hop cac d6i tuong
kinh t€, xa hoi, tu nhién trong mot 1anh thé dé dat dugc két qua va hiéu qua cao
nhat. N6 1a nghé thuat phoi hop cac d6i tugng tu nhién, kinh t&€, xa hoi trong mot
lanh tho xdc dinh nham phat huy mot cdch ¢6 hiéu qua cac tiém nang va ngudn luc
dé dem lai hiéu qua kinh té€- xa hoi cao cho lanh thé d6 va gép phan phat trién céc
1anh thé khac. Dé tai tap trung giai quyét cdc van dé sau:

(1). Vé stt dung dat theo lanh thé

(2). T6 chiic 1anh thé cdc do thi

(3). T6 chiic 1anh thé hanh lang kinh t&€

(4). T6 chiic 1anh thé nganh

(5). Phat trién theo céc ving trén dia ban timg tinh

6.1. Cac quan niém vé to chiic lanh tho

Cic ly thuyét vé t6 chic khong gian, t6 chiic 1anh thd ma trong dé 1y thuyét
"cuc phat trién" do nha kinh t€ hoc ngudi Phap Francois Perrous dé xuéng, sau nay
dugc nhiéu nha kinh t€ khac bo sung. Thuc tién & céc nudc cho thay khong thé phat
trién dong déu tit cac ving, cdc khu vuc trong mot qudc gia mot cach nhu nhau, ma
luon luodn ¢6 xu huéng phat trién manh & mot hodc mot vai khu vuc (viing), trong
khi cdc khu vuc (viing) khdc phat trién cham hon. Cac khu vuc (viing) phét trién
nhanh 1a nhitng viing ¢6 1¢i thé so vdi cac viing khac ctia quéc gia. Lich st phét trién
kinh t€ th€ gidi cho thdy, tang trudng kinh t€ v4i nhitng mic do khac nhau, thuong
truc hét xuat hién & mot vai diém tiang trudng hoic cuc tang trudng, sau d6 dan dan
khuéch tdn ra bén ngoai, anh huéng dén toan bd nén kinh t€. Vung Tay Nguyén
nuéc ta 12 ving cham phét trién, dé rit ngan khoang cdch chénh léch so vdi céc
viing khéc trong diéu kién kha niang va nguén Iuc con han ché thi bai todn phat trién
kinh t€ ving Tay Nguyén khong thé sir dung mo hinh trai bang toan dién, dan hang
ngang tién budc. Ly thuyét khai pha cuc tang truéng da cung cap nhitng luan ci vé
chinh sach phét trién c6 hiéu qua doi véi vang.

Theo kinh nghiém thi€t k& phat trién mién Tay cta Trung Quoc thi dé phat
trién viing ngh&o nay cin phat trién c6 trong diém; lay cdc do thi, cac hanh lang
kinh t&, cdc vung tap trung, cdc khu cong nghiép, khu kinh t€ ctra khau 1a nhitng
trong di€ém. Chién luoc lau dai va tru6c mat, phat trién va hoan thién hé théng co s&
ha tdng du nang luc dap ing yéu cdu phat trién kinh t€- xa hoi va giit vitng an ninh
bién gidi va bao dam quoc phong.
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Xay dung cdc mang giao thong, phat trién cac do thi va bién né thanh cdc
khu khai thac trong diém, bién né thanh trung tam kinh t€ va ngudn tang trudng
kinh t& chli yéu cua ving. Hinh thanh vanh dai bién giGi va bién né thanh cau noéi
noi lién thi truong ving Tay Nguyén véi dai bién gidi ctia cdc nudc ban va viing ven
bién phia Dong cua dét nudc.

Cdc yéu to'tac dong dén t6 chiic lanh tho ving Tdy Nguyén

Vé kinh té, v6i su hinh thanh tuyén duong H6 Chi Minh qua ving, tuyén
dudng xuyén A véi cdc nhanh phu vao céc clra khiu Dic Co (Gia Lai), Ngoc Héi
(Kon Tum), Dac Bo (DPdk Nong) va néi ra cdc cang mién Trung, cling véi su hinh
thanh cdc khu cong nghiép, khu kinh t€ trong diém khu vuc Duyén hai mién Trung
va bong Nam B0 sé tang thém moi quan hé kinh t€ lién ving & Tay Nguyén véi cac
vung xung quanh:

+ Tay Nguyén s€ c6 moi quan hé khang khit va truc ti€p hon véi cac vung
bong Nam Bo, dic biét chiu sitc hit o rét hon cua cuc phat trién - thanh ph6 H6
Chi Minh.

+ Tay Nguyộn s€ ¢6 moi quan hộ manh hon vội cac trung tam va khu cong
nghiép mién Trung, dic biét 1a cdc thanh pho 16n nhu Da Ning, Dung Quét, Chu
Lai, Tam ky, Quang Ngai, Quy Nhon, Tuy Hoa, Nha Trang- la nhitng trung tam do
thi, cong nghiép va khu vuc thuong cang 16n ctia mién Trung.

+ Tay Nguyén s& mé ra trién vong vé cong nghiép thuy dién ciung véi khu
vuc Nam Lao, Pong bac Cam Pu Chia tao thanh "trung tAm diéu phéi nguén dién"
quan trong cho ca nuéc va khu vuc Pong Duong.

+ Tay Nguyén c6 diéu kién phat trién thanh khu vuc qud canh gifta Lao, Cam
Pu Chia va khu vuc cang mién Trung qua cac hanh lang kinh t€ nhu duong 19, 24,
26 , hanh lang 14 va céc clra khdu nhu Bo y, DPic Co va Déc Per.

Trén co s& d6 Tay Nguyén sé c6 diéu kién thuan loi phat trién cdc viing san
xudt hang hoa, c6 gia tri kinh t€ cao tlr cdc san phdm nong, 1am nghiép cung cap cho
thi trudng trong nudc va nudc ngodi, dic biét 1a khu vuc Pong Nam A.

Vé chinh tri, xd hoi,- Nhilng tinh huéng phtc tap tiém an c6 thé dién ra va tac
dong dén phat trién viing trong thoi gian t6i. Cdc the luc bén ngoai tiép tuc thuc hién
am muu loi dung van dé dan toc, ton gido, dan chi, nhan quyén dé chong pha ta,
kich dong nguoi dan vugt bién trai phép. Hé thong chinh tri co s& doi hoi cung ¢6 va
kién toan theo tinh than Chi thi 15/1998/CT-TTg ctia Thu tuéng Chinh phu vé tang
cudng chi dao xay dung va phét trién kinh té- x4 hoi, cung c6 quoc phong an ninh &
cac xa, phuong bién gidi, hai dao.
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Tl cdc van dé trén, T6 chic l1anh thé vung trong thoi gian t6i ding trude
nhitng van dé can giai quyét nhu gifta yéu cdu phat trién nhanh véi bao vé moi
truong va dam bao an ninh qudc phong, on dinh bién gidi; gilta yéu cau phat trién
nhanh véi dan tri con thap. D6 1a cac van dé can xem xét trong T6 chic lanh thd
vung thoi gian téi.

6.2. Giai phap sir dung dat theo lanh thé Tay Nguyén

6.2.1. Pinh huong su dung ddt dén nam 2010

Bdng 26. Hién trang va du bdo su dung ddt vang Tdy Nguyén dén nam 2010

Ponvi: Ha
2000 2010
Dién tich | Cocau | Diéntich | Cocau

(10° ha) (%) (10° ha) (%)
Téng dién tich tu nhién 5447,5 100 5447,5 100
1. Ddt néng nghiép 1223,7 227 14053 25,8
1. Cay hang nam 507,8 557,2
- Ddt trong lua, lia mau 126,5 1595
- Ddt nuong ray 1447 71,5
-Ddt rau, mau va cdiy CNNN 236,7 3249
2. Cay lau nam 625,8 740,5
3. bat vuon 66,1 45,3
4. Pat c6 dung vao chan nuoi 4 56,4
5. bat MN nuoi thuy san 2.9 7,3
I1. Ddt ldm nghiép c6 rimg 29932 54,9 3469,8 63,7
- Rung tu nhién 2917.8 3066
- Dét c6 ring trong 75,4 403.,8
II1. Ddt chuyén ding 137 2.5 204,6 3.8
- bat xay dung 8.5 16,5
- Dbat giao thong 72,8 87,7
- bt thuy loi va MNCD 32,6 63,6
- bat chuyén dung khac 23,1 36,8
V. Ddt o 33,2 0,6 40,9 0,7
- bat ¢ do thi 6,8 8,5
- bat 6 nong thon 26,4 32,3
V. Ddt chua sit dung va song suoi | 1050,2 19,27 326,8 6
- Dét bang chua st dung 63,1 10,4
- bat d6i nui chua st dung 879,7 227,6
- Dbat mat nude chua su dung 5 0,6

Nguoén: Chuyén dé hién trang va phuong huong sit dung dat dai lanh thé Tdy Nguyén. Dé
tai KC.08.23
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Hién trang va du bao sit dung dat viing Tay Nguyén dén nam 2010
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Trén co s6 tai nguyén dat hién c6 cling vé6i giai phdp va dinh hudng phét trién
va phan bd cac nganh kinh t&€ -xa hoi trén dia ban vung Tay Nguyén trong thoi gian
t6i, du kién st dung dat d€n nam 2010 nhu sau:

- Ddt noéng nghiép. Do ti€p nhan dan kinh t€ méi va 6n dinh dan di cu tu do
nén nhu ciu dat & va dat canh tac tang 1én kha 16n. Phuong an giai quyét la khai
hoang chuyén mot phan dat trong, dat rimg ngheo kiét sang dét canh tac dé tiép
nhan dan kinh t€ mdéi va on dinh dan di cu tu do. Dat nong nghiép tang thém duoc
khai hoang tir dat chua str dung c¢6 kha niang canh tac va chuyén mot phan dat rimg
kém hiéu qua kinh t€ (nhu rimng tre, nita, hon giao). Dén nam 2010, du kién dién tich
c6 1405,3 nghin ha. Dién tich tang thém cht yéu do khai hoang dét d6i nidi dua vao
trong cay cong nghiép ngan va dai ngay, chan nuoi dai gia sdc va cai tao dién tich
mat nuc dua vao nudi trong thily san. Mot phan dién tich duge chu chuyén tir dat
lam nghiép sang dé trong cay cong nghiép nhu diéu, cao su trén co sO nong, lam két
hop.

- Ddt ldm nghiép. Du kién dén nam 2010 toan vung trong mdéi khoang 4-5
van ha, khoanh nu6i phuc hoi khoang 40 van ha. Pong thoi xod bo viéc pha rimng
lam nuong ray 30.000 ha ring, Nhu vay dén nam 2010, dién tich dat lam nghiép cé
3469,8 nghin ha, ti 1&¢ che phu dat 63,7%.

- Ddt chuyén dung. Trong giai doan t6i dat chuyén dung tang nhanh do dat
xay dung tang lén, nhiéu tuyén duong giao thong méi dugc xay dung va mo rong,
xay tuyén duong sat, xay dung cdc cong trinh ho, dap thuy loi, hanh lang luéi dién,
cac khu cong nghiép v.v. Dat chuyén ding c6 thé chuyén mot phan tir dat & nong
thon, dat vuon tap trong ving qui hoach, dong thoi khai hoang dat chua st dung. Du
kién dén nam 2010 dat chuyén dung c6 204,6 nghin ha.

- Ddt xdy dung, dién tich dén nam 2010 c6 40,9 nghin ha, cha yéu tap trung
cho viéc mé rong thi x4, thi trn, hinh thanh cac do thi méi, trung tam kinh t€ cum
xa. Dong thoi st dung vao viéc xay dung cac cong trinh phic 1gi cong cong nhu
gido duc, y t&, vin hod, thé thao v.v.

- Ddt 0. Pugc qui hoach trén co s dat ¢ cua ting dia phuong va k& hoach
ti€p nhan dan kinh t€ méi va di dan tu do. Du bdo dién tich diat & nam 2010 c6
khoang 40,9 nghin ha, trong d6 dat & do thi khoang 8,5 nghin ha, dat & nong thon
32,3 nghin ha. Dat ¢ tang nhanh 1a do qua trinh d6 thi hod tang nhanh, dong thoi do
ti€p nhan dan kinh t€ m&i va di cu nén can bé tri dat & dé€ 6n dinh cudc s6ng va san
xudt cia dong bao. Dat ¢ tang thém cha yéu 14y tir dat 1am nghiép va mot phan tir
dat nong nghiép chuyén sang.

- Bdt chua sit dung. Dén nam 2010, dién tich dat chua sit dung dugc thu hep
con lai 326,8 nghin ha, trong d6 chl yéu la dit doi nii nam & cdc dia ban niii cao,
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giao thong kho khan, thuy 1gi han ché can ¢6 dau tu cao. Dién tich nay s€ dugc khai
thac trong cac giai doan ti€p theo.

Cdc gidi phdp nham khai thac sit dung hop ly ddt dai

Diéu chinh co cdu ddt nong-lam nghiép theo hudong: Ra soat lai cdc khu vuc,
dia ban trong cay cong nghiép lau nam nang suét thap, kém hiéu qua kinh t&, khong
thich hop véi dic diém sinh 1y, sinh théi cay trong dé c6 k& hoach chuyén sang trong
ring hodc thay thé€ bang loai hinh cay trong khéc thich hop hon.

Ra sodt quy ddt ciia cdc nong- ldm truong. Ra sodt, diéu tra cu thé thuc t&€ su
dung dat clia cdc nong - 1am trudong va kha nang khai thac sir dung dé hoach dinh lai
quy mo6 dién tich cho hgp 1y (truéc mét c6 thé thu hoi khoang 797.500 ha dat nong -
lam trudng dé chuyén giao cho déng bao dan toc tai chd sir dung)

6.2.2. Té chiic lanh tho cdc do thi

Hé thong do6 thi bao gom cdc thanh phd, thi xa, thi tran. Xét riéng 1é hay
trong moi quan hộ vộ6i cộc do thi khac thi do thi ¢6 chic nang nhat dinh trong t6
chic 1anh thé cta timg ving. Do thi cing v6i cdc truc giao thong tao nén "bo
xuong" cta lanh thd. Céc do thi c6 vai trd nhu 12 nhitng "cuc hut va 12 hat nhan lan
toa pham vi anh hudng ctia minh téi cdc ving xung quanh.

6.2.2.1. Khdi qudt thitc trang phdt trién do thi viing Tday Nguyén

Hé thong do thi ving Tay Nguyén da dugc phat trién ca vé s6 luong va chat
luong. Hé thong do thi tir 1 thanh pho, 3 thi xa nam 1975, dén nam 2004, Tay
Nguyén c6 3 thanh pho, 3 thi xa, 48 thi tran. Hé thong do thi clia ving chu yéu bam
theo hoic 1a ddu méi giao thong cta cac tuyén truc quoc 10 14, 26, 19, 20.

Bdng 27. So6 luong cdc do thi nam 2004

S6 luwong Tén cac TP, thi xa
TP TX | T.trdn | huyén | Xa TP TX
Tdy Nguyén 3 3 48 47 536
1. Kon Tum - 1 6 7 76 Kon Tum
2. Gia Lai 1 1 13 13 161 Pleiku An Khé
3. bak Lak 1 - 13 12 139 | Buon Ma -
Thuot

4. Lam Dong 1 1 11 9 113 balLat | BaoLoc
5. bak Nong 5 6 47

Nguon:Nién giam Thong ké cdc tinh. Xir Iy cua dé tai KC.08.23

Dan s6 do thi nam 1995 khoang 820,5 nghin nguoi, chi€ém khoang 24,2%
tong dan s6, nam 2004 khoang 27,5% dan s6. Tang trudng dan s6 do thi binh quan
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thoi ky 1996-2004 khoang 5,5%/nam. Nhiéu do thi da va dang chuyén dan tir chiic
nang hanh chinh thuan tuy sang ca chic nang kinh t€ va dam nhan cdc chic nang

trung tam chinh tri, van hod. Dén nam 2004, binh quan trén 1 km? toan ving ¢6 0,01
do thi (ca nuée 12 0,021 do thi); binh quan khoang 100,8 km? dién tich tu nhién c6 1
do thi (ca nudc 12 48,212 km? ¢6 1 do thi).

Bang 28. Ddn so6 do thi va ty 1é do thi héa o Tay Nguyén

Don vi: nghin nguoi

Tang truong
1995 | 2000 | 2001 | 2002 | 2004 | 1996 - 2004
(%)
L. Dan s6 do thi 820,5| 1135| 11759 | 12145 | 1253,1 55
1. Kon Tum 63,5 104,1 107,9 | 1124 115,1 7.4
2. Gia Lai 191,8 | 253,8 263 | 2712 | 2894 5,0
3. bak Lak 257,6 | 3479| 3893 | 3674 375
4. bak Nong 46,5 47,4
5. Lam Dong 307,6 | 401,3 | 415,77 427,9| 454,7 4.8
1L Ty Ié do thi hoa
Tay Nguyeén (%) 242 268| 272| 276| 275
1. Kon Tum 22,7 32,1 32,6 33,1 31,5
2. Gia Lai 22,5 25,0 25,1 25,5 26,4
3. bak Lak 18,4 20,2 20,5 20,8 22,2
4. Dak Nong 13,9 12,9
5. Lam Dong 35,9 38,8 39,6 40,2 39,9
Nguon: Nién gidm Thong ké. TCTK; xit Iy ciia dé tai
Ty ¢ do thi hoa ¢ Tay Nguyén (%)
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Kinh tộÂ cua khu viuc do thi cộ su tang truong khd va dộng gop lon cho nén
kinh té cd nudc. Tong san pham noi dia (GDP, theo gid SS1994) cta khu vuc do thi
nam 1995 dat 2170 ty dong, nam 2004 dat 5800 ty dong, tang binh quan hang nam
trong 8 nam (1996-2004) 13,1% (ca nudce 1a 6,94%), trong d6 nong lam ngu nghiép
tang 12,1%, cong nghiép xay dung tang 14,9%, dich vu tang 12,4%. Bén nam 2004,
khu vuc do6 thi dong gép 43,2% GDP cua ving, 86,4% gia tri GDP cong nghiép, xay
dung, 51,2% GDP khu vuc dich vu

Co cdu kinh té"theo nganh cé su chuyén dich dang ké. Trong GDP, ty trong
cdc nganh cong nghiép va xay dung tir 30% nam 1995 tang 1én 34% nam 2004; cac
nganh dich vu 42-40%. Nong, 1am nghiép trong GDP tang vé gia tri tuyét doi song
ve ti trong giam tir 28% nam 1995 xudng con 26%.

Cac do thi ctia ving da dam nhiém dugc vai tro 1a trung tam phat trién cong
nghiép, ti€u thi cong nghiép, cdc nganh nghé méi, trung tam phét trién va chuyén
giao cong nghé trong viing vé cdc nganh, trung tim giao luu thuong mai trong nude
va ngoai nudc, thu hut dau tu, phét trién kinh t€ d6i ngoai, trung tAm dich vu, phat
trién van hod, gido duc, nang cao dan trf va phét trién ngudn luc, giit vai trd trong
tang thu ngan sach cho Nha nudc hang nam va di dau trong viéc dam bao an ninh,
quoc phong.

GDP/nguoi ctia khu vuc thanh thi nam 1996 dat khoang 3,2 triéu déng, nam
2004 khoang 7,8 triéu dong, gip 1,6 1an mic binh quan toan ving Tay Nguyén.

Vé diéu kién 0, khu vuc thanh thi 12 noi tap trung phan 16n s6 ho c6 nha kiéu
biét thu, nha & kién c6. Khu vuc thanh thi ¢6 ty 1é ho ¢6 d6 dung lau bén va dat tién
nhiéu hon & nong thon. Ty 1€ ho ¢6 tivi mau 1a 74,17%. Trong khu vuc thanh thi, ty
1&¢ ngheo dội thap.

6.2.2.2. Binh hudng té chiic lanh thé dé thi Tay Nguyén

(1). Mot s6 vdn dé chung. Trong twong lai v6i su tac dong cua phat trién cong
nghiép dich vu va du lich; cac tuyén giao thong huyét mach duoc nang cép, cung véi
qua trinh cong nghiép hoéa, hién dai héa nong nghiép nong thon va nhu cau phat
trién ctia viung 1a phai manh vé kinh t€ dé tao luc dam bao 6n dinh chinh tri va bén
viing vé kinh té- xa hoi- moi truong- an ninh qudc phong, kinh t&€ do thi sé ¢4 budc
phat trién va dong gép vao tang trudng va phat trién kinh t€ viing.

Theo tong két cia JICA Nhat Bén, thi & Viét Nam va cdc nude trong khu vuc
c6 moi quan hé giita toc do tang GDP gap 1,2-1,5 1an t6c do do thi hoa. Nhu vay,
vGi téc do tang trudng GDP trong suot 20 nam dat khoang 7,2%/nam thi toc do do
thi hoa dat khoang 5-6%/nam, s& cé khoang 50% dan cu song & thanh thi va 50%
dan cu s6ng nong thon, nhung phan 16n luc luong lao dong & nong thon hoat dong
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trong linh vuc cong nghiép va dich vu, lam cho khu vuc nong thon nang dong va
phon vinh.

boi v6i Tay Nguyén, ty 1& do thi hoa cua vung sé dat khoang 33% nam 2010
va 42% nam 2020, toc do tang truong dan s6 do thi khoang 4,1% thaoi ky 2004-2010

va 3,6% thoi ky 2011- 2020.

Bang 29. Du bdo mét so chi tiéu vé kinh té do thi cua vang Tdy Nguyén

Tang binh
2004 | 2000 | 2020 [|-auan(%)
2005- | 2011-
2010 | 2020

Dan s6 d6 thi (nghin nguoi) 1.258,1 1.671,0 | 2.375,9 4,1 3,6
% so dan s6 chung 27.5 33,0 42.0
GDP (gia 94, ty dong) 5.800,0 | 12.400,0 | 29.159,3 | 11,5 | 89
Cong nghiép- xay dung 1.974,2 | 5.141,6 | 12.246,9 | 14,7 | 9,1
Nong, lam nghiép 1.509,7 2.313,7 4.665,5 6,3 7,3
Dich vu 2.322,6 | 5.398,7 | 12.246,9 | 12,8 | 8,5
GDP @b thi (gié hh, ty dong) 9.813,2 | 21.723,3 | 64.150,4
Co cau (%) 100 100 100
Cong nghiép- xay dung 34 40 42
Nong, 1am nghiép 26 18 16
Dich vu 40 42 42
% GDP do thi so v6i ving 432 49,7 62,9
% CN-XD do thi so v6i ving 86,4 74,7 78,8
% nong nghiép so v6i NN vung 22,8 20,0 31,7
% dich vu do thi so v6i viing 51,2 72,9 75,0
GDP/nguoi (nghin dong) 4.968 8.631 18.017
GDP/nguoi do thi 7.800 13.000 27.000

Nguon: Nién gidm thong ké; xit Iy va du bdo cua dé tai KC.08.23

Mang lué6i do thi ctia ving cung vé6i phat trién kinh t€ do thi s& c6 déng gép
16n v6i nén kinh t€ ving. Hé thong do thi ctia viing s& ¢6 su hoan chinh va phat trién
theo huéng:

- Trong vong 10- 15 nam t6i, 3 thanh pho ctia viing s€ dugc nang cap véi 1 do
thi loai 1 (Pa Lat), 2 do thi loai 2 (Pleiku, Buon Ma Thudt); 3 thi xa ctia ving s€
dugc nang cap thanh 01 thanh phd (Bao Loc) va 2 thi xa (An Khé, Kon Tum); 1
thanh pho s€ dugc hinh thanh (Gia Nghia) va mot so thi tran c6 vai tro trung tam va
dau moi cia viing s€ dugc nang cdp thanh thi xa.
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- Heé thong cac do thi loai 5 (cac thi tran) s& dugc phat trién theo hudng hinh
thanh céc trung tAm cua lanh thd cap huyén va ddu méi ciia mot 1anh thé thuodc tinh
nhat dinh va duoc dau tu déng bo dé xay dung két cau ha tang do thi.

Bdng 30. Du kién hé thong do thi cua viung Tdy Nguyén

Hang muc 1996 2010
I | Do thi cap thi tran tré lén 43 71
Do thi cap III 2 5
Trong d6: - La Thanh pho 2 3
- La Thi xa 0 4
2 | Do thi cap IV la thi xa 3 7
3 | Do thicap V la thi tran 38 59
II | Manh nha do6 thi cap thi ta 187
1 | Thi t& du lich 5
Trong do: 1a cum KTKT 4
2 | Thi t& clra khau 2
Trong do6: 12 cum KTKT 1
3 | Thi t& cia ving nong nghiép 52
Trong do6: 1a cum KTKT 33
4 | Thi t& cha vung 1am nghiép 26
5 | Thi t& cta cac vung dich vu 102
- Cum KTKT 100
- Trung tam xa 1
- Diém dan cu tap trung 1

Nguoén: Quy hoach phdt trién do thi Viét Nam dén nam 2020. Bo Xdy dung.

(2). Cdu triic va hinh thdi t6 chitc phdn bo

+ Cdu triic: Xét tinh déng nhat cua dia hinh va dac diém tu nhién, ving Tay
Nguyén goém 5 tinh Kon Tum, Gia Lai, Dik Lik, Dak Nong, Lam Ddng, 1a mot thé
thong nhét tai dai tr Bic vao Nam ndm & phia Tay ving Duyén hai mién Trung.
Song vé gin két kinh t€ xa hoi va chiu anh hudng cua cdc khu vuc trong diém kinh
t€ khac nhau, do vay Tay Nguyén chia ra 1am 2 cau tric khu vuc 1anh tho:

- C4u trdc hé thong do thi nam Tay Nguyén, bao gobm Dak Lak, Dak Nong va
Lam Pong

- C4u tric hé thong do thi bac Tay Nguyén, bao gobm Gia Lai va Kon Tum

Mbi cdu tric khu vuc déu mang tinh hoan thién vé khong gian theo tuyén nhu
cac do thi déu ndm trong mot khu vuc 1anh tho ¢ dai bién gidi, c6 dai tiép gidp véi
Duyén hai mién Trung va ¢6 mot do thi v6i chiic nang trung tAm anh hudng va lan
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toa nhu Buon Ma Thuot va Da Lat & Nam Tay Nguyén va Pleiku & Biac Tay Nguyén.
Céc do thi trung tam ciing nhu cdc do thi trong timg khu vuc déu gin két v6i mot
hoéc 2 tuyén truc nhu theo huéng Biac- Nam c6 dudng 14; DPong- Tay c6 dudng 26,
24,19, 25, 27 va 28 va qua cac san bay Buon Ma Thuot, Pleiku, Lién Khuong.

Gan két hai cu tric nay van 1a truc xuyén sudt Bic Nam duong 14.

+ Hinh thai ph4t trién do thi

- Hinh thai céc truc do thi hoa trén qudc 10 14, 19, 20, 26. Cac truc d6 thi hoa
duong 24, 25, 27, 28 ciing 1a nhing truc phdt trién trong twong lai.

- Hinh thanh céc trung tam do thi hat nhan:

Thanh phé Buon Ma Thuot 1a trung tam ving, khu vuc phia nam va trung tam
tinh ly cta tinh Dak Lak.

Thanh ph6 PleiKu 1a trung tam khu vuc phia bac va trung tam tinh ly Gia Lai.

Thanh pho Da Lat la trung tam du lich cta ving va ca nudc, dong thoi la
trung tam tinh ly Lam doéng véi cdc chic nang cht yéu vé hanh chinh, van hod,
thuong mai.

Ngoai ra thi xa Kon Tum la trung tam tinh ly Kon Tum- s 1a trung tam hé
trg & phia bac Tay Nguyén. Thi xa Gia Nghia s& 1a do thi trung tAm cua tinh va 1a
trung tAm hd trg, ddu méi ctia khu vuc phat trién Bo xit.

- Toan vung hinh thanh 2 chum do6 thi va 1 dai do thi.

Chum doé thi phia bdc: Thanh phd Pleiku, thi xa Kon tum 1a cdc diém hat
nhan, trong d6 thi xa PLeiKu 1a diém hat nhan chinh. Véi cac nhdnh phat trién theo
duong quoc 1"14, 24, tinh 10 675 (dia ban Kon Tum), qudc 10 19, 14, 25 (dia ban Gia
Lai).

Chuim do thi phia nam: Thanh pho Buén Ma Thudt va thi xa (thanh phé trong
twong lai) Gia Nghia 12 diém hat nhan véi cdc nhanh phat trién theo dudng quoc 10
14, 26 va tinh 16 688.

Dai do thi doc quoc 10 20 véi thanh pho Da Lat 1a diém phét trién.

6.2.2.3. To chiic lanh tho hé thong do thi trén ting tinh

(1) Tinh Pék Lk

Chum d6 thi quanh thanh phé Buon Ma Thuot: Bao gom thanh phé Buon Ma
Thuot va cac diém do thi phu can nhu: Krong Ana, Buon Trap, thi trdn nong trudng
Ea Kma, Krong PaK, Cu Mgar, thi tran nong truong Ea Soup...Véi vi tri & giao
diém, ddu moi giao thong gitta quoc 10 14, 26 di vé cdc huéng thuan tién nhu di Da
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Lat, di Pleiku, Kon Tum, Nha Trang va di Dak Mil, bién gi6i...0 day c6 san bay, cic
co s& kinh t€, van hod, gido duc dao tao 16n & Tay Nguyén, hién nay va tuong lai
cum d6 thi nady van dam nhan vai trd dic trung va trung tam Tay Nguyén vé kinh t€,
xa hoi, khoa hoc kƠ thuat, giao dich va quộc phong.

Thanh phé Buon Ma Thuot. La trung tam chinh tri, kinh t€, van héa, xa hoi
va khoa hoc k¥ thuat cta tinh Dak Lak va cta ving Tay Nguyén. Thanh phd ndm
trén truc quoc 16 14 n6i vé6i cac quoc 16 26 di Nha Trang, quoc 10 27 di Lam Dong,
la ddu mai giao thong lién ving quan trong cua khu vuc Tay Nguyén. Du kién dan
sO thanh phd dén nam 2020 c6 khoang 50 van ngudai.

Dé TP Buon Ma Thuot xitng déang vé6i tAm voc clia mot do thi trung tAm ving
Tay Nguyén can xay dung hoan thién cac co s& kinh té-k§ thuat chu yéu nhu: Khu
cong nghiép Hoa Phu 200 ha, Cum tiéu thi cong nghiép Buon Ma Thuot 100 ha.
Tap trung phat trién cdc nganh cong nghiép ché bién nong, 1am san, luong thuc, thuc
pham; co khi ché tao va stra chita may nong, 1am nghiép. Phat trién vanh dai thuc
phdm, rau qua, hoa ciy canh, chan nu6i va cdc nganh nghé tiéu thu cong nghiép &
ngoai vi thanh ph6. Pay manh ph4t trién thwong mai, dich vu, du lich. Xay dung
trung tam thuong mai qui mo6 khoang 20.000m? san va trung tdm dich vu, thuong
mai I6n cta tinh. Xay dung mang ludi cac cho, ctra hang thuong mai, cac khach san,
nha hang, kho dau moi.

Pau tu xay dung thanh phd Buon Ma Thuot thanh trung tam khoa hoc k§y
thuat, gido duc dao tao, trung tam y t&€ cua khu vuc Tay Nguyén va d6i véi Tam giac
phat trién ba nuéc Lao, Viét Nam, Cam Pu chia.

Bang 31. Hé thong do thi tinh Ddk Lak dén nam 2020

Nam 2004 Nam 2020
5 Thuéc don vi Dan 56 i);; Dan so }X):;
T Tén do thi o o noi thi noi thi
T hanh chinh 1) 500 | 948 | (5 099 | UM
ngudi) do thi ngudi) do thi
(ha) (ha)
Thanh pho, thi
xa
1 |TP. Buon Ma | Trung tam tinh ly 178 3.500 241 4.700
Thuot
2 | Thi xa Phuéc An | Do thi truc QL 26 18,1 17,2 21,5 300
5 | Thi xa Ea Kar Trung tam tiéu vang | 22,84 21,8 25,5 160
DN
3 | Thi xa Buén H6 16,63 15,8 19 300
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Nam 2004 Nam 2020
S Thuéc don vi Dan so i);; Dan so }X):;
T Tén do thi o L noi thi noi thi
T hanh chinh 1) 500 | 948 | (5 099 | UM
nguoi) do thi ngudi) do thi
(ha) (ha)
Cdc thi trdan da
co
6 |Thi tran Ea | huyén Ea Kar méi
KNop
4 | TT. Ea Sup h. Ea Sup 10 7,1 15 168
7 | TT. Krong Kmar | h. Krong Bong (cii) 8 5,3 12 160
8 | TT. Ea Drang h. Ea H’Leo 15 14,2 16,5 150
9 | TT. Lién Son h. Lak 7.9 5,1 15 200
10 | TT. Ea Pok Cu M’Gar 10,6 10,1 19 150
12 | TT. Quang Phu | Cu M’Gar
13 | TT. M’Drak h. M’Drak 6,0 4.4 11 180
14 | TT. Krong Nang | h. Krong Nang 8 4,9 10 200
15 | TT. Buon Trap | h. Krong Ana 22,2 20,7 26 200
16 | TT. Buon bon h. Bu6n Bon
17 | TT. Ea BHot h. Krong Ana Bac 338,27 | 293,8 493
18 | TT. Ea Na h. Krong Ana Nam

Nguon: xit ly cia dé tai KC08-23

Thi trdn Buon Ho. Hién nay 1a huyén ly, 1a trung tam chinh tri, kinh t€, van
héa cua huyén Krong Buk, cach thanh phd Buon Ma Thuot khoang 40 km vé phia
Bac. Tuong lai s& nang cap thanh thi xa truc thudc tinh, xay dung thanh do thi trung
tam, thanh trung tAm cong nghiép 16n cla tiéu ving cdc huyén phia Bic cla tinh.
Xay dung Cum cong nghiép Buon H6 c6 qui mo dién tich 80 ha. Phat trién cong
nghiép ché bién ca phé, luong thuc, thuc pham, ché bién gb va lam san, co khi sta
chita va san xuat d6 gia dung. Phét trién céc hoat dong thuong mai, dich vu, du lich.
Xay dung chg Buon H6 thanh trung tam thuong mai, ddu moéi giao Iuu hang héa 16n
phia Bic cta tinh.

Thi trdn Ea Kar. Hién nay 1a huyén ly, 1a trung tam chanh chinh, kinh t&, van
héa, xa hoi ctia huyén Ea Kar, nam trén truc quoc 10 26, cach thanh phé Buon Ma
Thuot khoang 45 km. Tuong lai nang cap thanh thi xa Ea Kar, xay dung thanh do thi
trung tam cua ti€éu ving phia Dong cta tinh. Tap trung dau tu xay dung cdc co s&
kinh té-k§ thuat chu yéu nhu Cum cong nghiép Ea Dar qui mé dién tich 70 ha. Thu
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hiit phat trién céc nganh cong nghiép ché bién luong thuc, thuc pham, ché bién nong
san ca phe, diéu, mia dudong, xay xat luong thuc, cdc co sd stra chita co khi, ché€ bién
g6 va lam san. Mo rong mang ludi cac ctra hang thuong mai, khach san, nha hang.
Xay dung cho Ea Kar thanh trung tam thuong mai 16n phia dong cta tinh. Can xay
dung ha tdng noi thi, mang luGi dién, hé thong cap nudc, thoat nudc, vé sinh moi
trudong v.v.

Thi trdn Ea Sup. Chiic nang chinh 1a trung tam chinh tri, kinh t&, van héa cta
huyén Ea Sip, cach thanh ph6é Buon Ma Thu¢t 50 km vé phia Bac. Day 1a dau moi
giao thong, lién lac, giao luu kinh t€ clia huyén véi tinh va bén ngoai, c6 vi tri quan
trong vé€ an ninh qudc phong (thi tran bién gidi). Phét trién cdc co sO ché bién luong
thuc, nong san, ché bién hat di€u, thic an gia sdc, cua xé gb va ché bién lam san, co
khi sira chita, san xuat gach ngéi, ti€u thi cong nghiép truyén théng nhu dét tho
cam, dan may tre, may mac.

Thi trdn Ea KNop. Nam trén truc qudc 10 26 cac thi tran Ea Kar. Day Ia
trung tam kinh t€-k§ thuat clia cdc xa phia Dong cta huyén Ea Kar. O day c6 thé
phat trién cac nganh ché bién luong thuc, thuc phdm, xay xat luong thuc, ché bién ca
phé, cao su, cdc co sb stra chita co khi, ché€ bién gd va lam san.

Thi trdn Buén Trdp. La trung tam chinh tri, kinh t&, van héa ctia huyén Krong
Ana, cdch thanh phé Buon Ma Thuot 25 km theo truc tinh 16 682. O day c6 thé phat
trién cdc nganh ché bién luong thuc, thuc phdm, xay x4t luong thuc, san xuat phan
bén, co khi stra chita, san xudt vat liéu xay dung, phat trién thuong mai, dich vu, du
lich. Pau tu xay dung ha tdng va cac cong trinh cong cong, vé sinh moi truong. Xay
dung thi tran Buon Trap tré thanh do thi vé tinh cua thanh phd Buon Ma Thuot.

Thi trdn Hoa Hiép. La trung tam kinh t&€-ky thuat cua cdc xa phia dong cla
huyén Krong Ana, ndm trén truc qudc 10 27, cach thanh ph6é Buon Ma Thuot 35 km.
Du kién s& phét trién cdc nganh ch€ bién nong, 1am san nhu ché€ bién luong thuc,
thuc pham, ca phé, co khi sira chita, phét trién thuong mai, dich vu. Dau tu xay dung
ha tang va cac cong trinh cong cong, vé sinh moi truong. Xay dung thi tran Hoa
Hiép trd thanh mot do thi trén truc kinh t€ quoc 16 27 cua tinh, hat nhan kinh t€ thic
day cdc khu vuc 1an can phat trién.

Thi trdn Lién Son. Nam trén quoc 10 27 di Lam Doéng, cach thanh ph6 Buon
Ma Thuot khoang 60km. La trung tam chinh tri, kinh t&€, van héa cua huyén Lak.

Thi tran Ea D'rdng. LA trung tam kinh t€-xa hoi huyén. Phét trién theo hudng
ddy manh phat trién cong nghiép-TTCN, thwong mai dich vu. Huéng phét trién
khong gian do thi theo huéng dong, dong bac. Chu yéu xay dung mot s6 cong trinh
phtic loi cong cong, ciing ¢6 va nang cip co s ha tang, tao bo mat do thi khang
trang. Du ki€n qui mo6 dan s6 dén nam 2010 khoang 2,2 van nguoi.
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Tiép tuc xay dung céac thi tran huyén nhu: Buon Pon, Lak, Cu M’ Gar,
M’Drak, Krong No, Krong Nang va huyén Krong Ana. Tién hanh quy hoach phat
triộn cac thi tran, thi tÂ diộm dan cu tap trung thuoc huyộn; xay dung hoan thiộn cộc
co sO ha tang, cdc cong trinh cong cOng.

(2). Tinh Dak Nong

Hién nay c6 6 do thi ¢c6 quy mo vira va nho 1a cac thi tran huyén ly. Mang
ludi do thi tinh Dak Nong trong tuong lai s& phat trién theo cdc tuyén giao thong
quan trong ctia quoc gia va cua toan viung Tay Nguyén nhu tuyén duong H6 Chi
Minh, quéc 16 14, quoc 16 14C, quoc 10 28, tinh 10 4, tinh 10 15.

Mang luội do6 thi tinh Dak Nong s& bao gộm 12 thi xa va thi tran, trong d6 ¢6
1 thi xa trung tam tinh ly, 8 thi tran trung tam huyộn ly va 3 thi tran la trung tam cộc
cum xa. Chuc niang cu thé cta cộc do thi Gia Nghia dugc x4c dinh nhu sau:

- La trung tam tinh ly cta tinh Dak Nong, cach TP. Buon Ma Thuot 120 km
vé phia Dong Bic theo hudng quoc 10 14, cach Thanh phé HO6 Chi Minh 235 km vé
phia Nam, cdch Binh Phuéc 70 km va Binh Duong 200 km theo huéng quéc 10 14 vé
huéng Tay Nam, cach DBa Lat 120 km va Thanh pho Phan Thiét 170 km theo huéng
quoc 16 28 vé phia DPong. Dién tich tu nhién 28.664 ha. Du kién dan s6 nam 2010 1a
70.000 nguoi, nam 2020 1a 110.000 nguoi. Nam 2010 xay dung thanh do thi loai IV
va dén nam 2020 thanh do6 thi loai III.

Thi xa dugc md rong theo ca 4 huéng: Bac, Nam, Dong va Tay. Tan dung cic
loi thé vé mit bing, hd nudc va cdc d6i rimg dé qui hoach xay dung thi xa c6 kién
tric do thi phtt hop véi canh quan, moi sinh, van héa dia phuong.

V¢ tinh chat do thi, s& xay dung thi xa Gia Nghia theo mo6 hinh d6 thi xanh -
sach- dep- van minh, tr& thanh "Da Lat thit hai” trén khu vuc Tay Nguyén.

- D4u tu md rong cộc thi tran huyộn ly da cÂ6 nhu thi tran Ea T'Ling, Dak
Mam, Dak Mil, Dak Song va Kién Diic. Nang cap va hoan thién co s& ha tdng cho
céc thi tran nham hinh thanh va phét trién thanh nhitng do thi trung tam clia cac ti€u
vung. Du kién dén nam 2020, qui mo dan s6 cua cac thi tran nay c6 khoang 35-50
nghin nguoi.

- Hinh thanh va xdy dung mot sé' thi trdn moi 1a trung tam cua cac huyén méi
dugce chia tach nhu thi trdn Dic Xuyén, Quang Khé, Dak R'Tih, Pao Nghia, Thuan
An va mot s6 thi tran trung tam kinh t€-xa hoi cum x4 nong thon dé trd thanh nhitng
do thi vé tinh, hat nhan kinh t€ thic ddy cdc ving nong thon, mién ndi phét trién
nhu thi tran Nhan Co, Nam Dong. Du ki€n dé€n nam 2020, qui mo6 dan s6 cua cac thi
trdn nay c6 khoang 15-25 nghin nguoi.
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(3). Tinh Gia Lai

Qua trinh d6 thi hod cta tinh Gia Lai dén nam 2020 s€ c¢6 1 thanh phg, 2 thi
xa (thém TX Ayun Pa) va 19 thi tran véi dan s6 do thi khoang 920 nghin nguai. Giai
doan 2006-2010 s& phat trién céc thi tran méi nhu:

+ Thi trn PleiMe, thi trdn huyén ly cia huyén méi PleiMe

+ Thi tran Ea Thul, thi tran huyén ly cua huyén méi EaThul

+ Thi tran IaRcam, thi trdn huyén ly cia huyén Krong Pa méi.

+ Thi trAn Hai Yang, thi trdn huyén ly ctia huyén Mang Yang m&i.
Bdng 32. Du bdo phit trién do thi tinh Gia Lai dén nam 2020

TT|  Thanh phd, thi xa, thi trin Dién tich (ha) | Dans¢dothi
(nguoi)
1 | Thanh pho Pleiku 22.569,6
TD: Noi thi 5.600 155.000
2 | Thi xa An Khé 47.803
TD: Noi thi 3.600 68.000
3 | Thi xa AyunPa 30.910
TD: Noi thi 2.200 45.000
4 | Thi tran Chu Sé, H. Chu Sé 2.770 38.440
5 | Thi Tran Nhon Hoa, H. ChuSé 2.000 24.000
6 | Thi tran Chu Prong, H. ChuProng 3.823 22.630
7 | Thi tran ChuTy, H. bitc Co 1.525 12.210
8 | Thi tran Dak Doa, H. DakDoa 550 14.400
9 | Thi tran Kon Dong, H. Mang Yang 1.800 12.000
10 | Thi trdn Phi Hoa, H. Chu Pah 2.600 10.840
11 | Thi trdn Ialy, H. ChuPah 1.700 6.000
12 | Thi tran IaKha, H. IaGrai 5.023 15.200
13 | Thi trdn KBang, H. K'Bang 1.760 18.500
14 | Thi trdn KongchRo, H. Kong Chro 2.559.4 12.700
15 | Thi trAn Phd Thién, H. Phd Thién 1.551 23.730
16 | Thi tran Phi Tidc, H. Krong Pa 2.081 15.350
17 | Thi trdn Ha Tam, H. Dak Po 2.000 8.000
18 | Thi trdn PleiMe, H. PleiMe 2.000 8.000
19 | Thi trdn Ea Thul, H. Ea Thul 2.000 8.000
20 | Thi tran Ia Rcam, H. Krong Pa 2.000 7.000
(mai)
21 | Thi tran Hai Yang, H. Mang Yang 2.000 7.000
(mdi)
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Ghi chii: d cdc thanh pho, thi xd chi ¢é ddan d phuong mdi tinh vao dan s6 do thi, con ddn &
cdc xd tinh vao ddn so néng thon.

Thanh phd Pleiku: La trung tam chinh tri, kinh t€, van hoa, xa hoi, khoa hoc
ky thuat cua tinh Gia Lai, di dau trong su nghiép cong nghiép hod, hién dai hod va
c6 vai tro tdc dong thuc day phat trién kinh t€ xa hoi cdc huyén trong tinh; trung tam
dich vu thuong mai, giao luu kinh t€ ctua khu vuc Bac Tay Nguyén véi trong va
ngoai nudc theo cac tuyén truc kinh t€ duong 14 va duong 19; dau moéi khai thac va
trung chuyén phan phdi nguén thuy dién YALI cho cdc tinh Tay Nguyén va cdc tinh
mién Trung; trung tam gido duc- dao tao va chuyén giao cong nghé- k§ thuat clia
tinh Gia Lai; ct diém quan trong cua vang Bic Tay Nguyén vé an ninh, quoc phong.

Thi xd An Khé: La trung tam cua cdc huyén mién Pong va ctra ngd phia
dong cua tinh Gia Lai, ddu m6i quan hé lién viing cla tinh v6i cac tinh Duyén Hai
mién Trung; trung tam kinh t€, thuong mai, dich vu van hod nghé thuat cua khu vuc
phia Dong tinh Gia Lai, mot do thi ¢6 vi tri an ninh, quộc phong cta phia Pong cta
tinh. Xay dung va pht triộn dong bo két cau ha ting dudng giao thong noi thi, hộ
thong cộp diộn, hộ thong cap thodt nudc, cac cong trinh cong cong do thi khac.

(4). Tinh Kon Tum

Cum do6 thi thi xa Kon Tum: 1a trung tam chinh tri, kinh t&, van hod, khoa hoc
k¥ thuat ctia tinh Kon Tum. Cung véi Pleiku, Kon Tum s& duoc phét trién m& rong
xiing ddng 1a mot do thi hat nhan quan trong ctia viing. Ngoai ra con ¢6 cum Dik
To6- Plei Can.

Thi xa Kon Tum: La thi xa, tinh ly, trung tam hanh chinh, kinh k&, van hoa,
xa hoi va khoa hoc ky thuat cta tinh Kon Tum. Hién trang dan s6 noi thi khoang
61.500 nguoi, du bdo t6i nam 2010 khoang 85.000-90.000 nguoi va nam 2020
khoang 100.000-130.000 nguoi. Du kién nhu cau dat xay dung t6i nam 2010 khoang
1.350 ha va nam 2020 khoang 1.930 ha.

Du kién phat trién: trung tAm hanh chinh, van hod, gido duc cua tinh. Cong
nghiép ché€ bién san phdm l1am, nong san, may mac, dién t, co khi, vat liéu xay
dung; trung tam du lich phia Bic Tay Nguyén.

Thi trdn Ddk Glei: La thi trdn huyén ly, trung tam hanh chinh, kinh t€, van
ho4, huyén Dak Glei. Hién trang dan s6 1a 4.070 ngudi, du bdo t6i nam 2010 1a
6.000 nguoi va nam 2020 khoang 8.000 nguoi. Nhu cau dat xay dung khoang 120 ha
(nam 2010) va 100 ha (nam 2020). Du kién phét trién: trung tam hanh chinh, van
hoa huyén diém thuong mai, dich vu du lich, tinh thii cong nghiép: may, tre...

Thi trdn PLei Kdan: La thi tran huyén ly, trung tam hanh chinh, kinh t€, van
hod, 1a diém cong nghiép phia Tay cta tinh. Dan s6 hién trang 5.300 nguoi, du kién
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nam 2020 khoang 9.500 - 10.000 va nam 2020 khoang 15.000-18000 nguai. Du bao
nhu cau sur dung dat xay dung khoang 200 ha (nam 2010) va 350 ha (nam 2020). Du
kién phét trién: Trung tam hanh chinh, van hod huyén, cong nghiép ché bién cic san
pham tr nong, 1am nghiép (cao su, bot gidy), cong nghiép tiéu dung, san xuat, gia
cong hang xuét khau

Thi trdn Ddk Té: La thi tran huyén ly, trung tam kinh t€, hanh chinh, van hod
huyén Ddk To. Dan s6 hién trang 8.130 ngudi, du ki€én nam 2010 1a 14.000 ngudi,
nam 2020 khoang 20.000 nguoi. Du bdo nhu cau st dung dat xay dung do thi téi
nam 2010 khoang 280 ha va nam 2020 khoang 4.000 ha. Du kién phat trién: Trung
tam hanh chinh, van hoa huyén, cong nghiép ché€ bién ca phé, cao su, bot gidy, nude
giai khat...

Thi trdn Ddk Ha: La thi tran huyén ly, trung tam hanh chinh kinh t€, van hod
huyén Dak Ha. Hién trang dan s6 13.270 ngudi, du bdo nam 2010 khoang 18.000
nguoi va nam 2020 khoang 12.000 nguoi. Du kién nhu cau dat xay dung khoang
300-350 ha (nam 2010) va 200-450ha (nam 2020). Du kién phét trién: trung tam
hanh chinh, van hoa huyén Dik Ha, cong nghiép ché bién ca phé, cao su...

(5). Tinh Lam Pong

Do thi hod manh trén co so mo rong khong gian doé thi Da Lat. Trong tuong
lai v6i su tic dong cua phat trién cong nghiép dich vu va du lich; cdc tuyén giao
thong huyét mach, mang ludi do thi ctia tinh s& dugc nang cip v6i mot do thi loai I
(thanh pho Da Lat) mot do thi loai III (thanh ph6 Bao Loc), con lai 1a do thi loai V.

Ty 1é do thi hod cua tinh s€ dat khoang 38% vao nam 2005, khoang 40% nam
2010 va khoang 45% vao nam 2020. Quy mo dan s6 do thi s€ dat khoang 518 nghin
nguoi vao nam 2010 va khoang 717 nghin nguoi vao nam 2020. Khu vuc do6 thi sé
c6 muc tang trudng kinh t&€ cao hon mdc binh quan chung cta tinh khoang 1,2- 1,3
lan, nang ty trong déng gép vao GDP cua tinh t6i 68% vao nam 2010 va khoang
70% vao nam 2020.

Thanh phé Da Lat trong tuong lai tré thanh do thi loail- thanh phé truc
thuoc Trung wong véi 5 chitc nang chinh: 1a trung tam chinh tri, kinh t&, van hda,
dich vu va ddu moéi giao luu kinh t€ quan trong; mot trong nhitng trung tam du lich,
dac biét 1a du lich tham quan, nghi dudng, hoi nghi, hoi thao va du lich sinh théi cta
vung va ca nudc; mot trong nhitng trung tdm dao tao da nganh, trung tam nghién
ctu khoa hoc ctia ca nuéc; khu vuc san xuét ché bién, xuét khau rau hoa chat luong
cao cua viing, ca nudc va quoc t€. Vi tri quan trong vé qudc phong va an ninh

Kinh té- xda hoi doé thi Da Lat chu yéu la du lich, nghi dudng, san xuat rau,
hoa, dugc liéu, hang tht cong m¥y nghé, hang tiéu dung théu ren, may mac,... phuc

269



vu cho nhu ciu du lich, nghi dudng va xuat khau tai chd ctia thanh phé. Phét trién
cac nganh cong nghiép phuc vu du lich va khong gay anh hudng dén moi truong
sinh thdi thanh pho. Ung dung cong nghé sinh hoc trong phdt trién rau, ciy canh,
chan nuo6i dam bao vé sinh moi truong. Bao vé, ton tao rung thong trong thanh pho,
cling c6 nang cdp mo rong két cdu ha tang (bao gom nha ctra, giao thong, dién nudc,
thong tin lién lac, y t€ van hod,...) theo huéng dich vu kinh doanh du lich, nghi
dudng va sinh hoat ctia dan. Clng c6 diu tu chiéu sau vao céc vién nghién ctu, céc
truong dao tao, phuc vu phét trién kinh t€ cta tinh.

Thanh pho Da Lat s& dugc phét trién va md rong khong gian vé 4 phia. Thanh
pho ¢6 khu vuc noi thanh 1a khu khong gian thanh phd trung tam hién nay; khu vuc
ngoai thanh s&€ duoc md rong bao gom do6 thi du lich Pa Lat- Pan Kia; Lién
Khuong- Phi Nom, D’ Ran- Da Nhim, Nam Ban...Cau triic tong thé khong gian
thanh phd Da Lat duoc hinh thanh "goém 1 tam, nhiéu tuyén huéng c6 cic khong
gian xanh xen k& theo kiéu "thanh phd vuon", c6 dang "ban tay mg". Ciu tric do
thi thanh pho trung tam Pa Lat theo xu hudng dan xen cac chiic nang trén cung mot
khu vuc Ianh thé. Méi khu vuc c¢6 thé bao ham mot s chic niang 16n chl yéu. Lay
truc duong 11 (Pa Lat- D’ran) va truc duong Pa Lat - Xa Lat lam co s xay dung va
phat trién khong gian thanh pho.

Thi xd Bdo Loc: 1a trung tdm 16n cua tinh Lam Pong, tuong lai 1a trung tam
tinh ly cia mot tinh méi vé6i cdc nganh dau- tim to va san xudt ché bién tra. Bao Loc
con la trung tam dich vu phuc vu san xuét, doi song va cac hoat dong du lich, giai tri
ctia ving Nam Tay Nguyén néi chung va tinh Lam Dong néi riéng.

Dinh huéng phat trién khong gian thi xa dua trén cdc nguyén tic: dam bdo su
phat trién kinh t€ 6n dinh theo huéng cong nghiép- tiéu thi cong nghiép va dich vu.
Khai thac hop 1y cdc yé€u t6 vé thién nhién va tinh truyén théng: két hop giita cai tao
va xay dung, trudc mat va lau dai, ddm béao cho su phét trién bén viing. Xay dung
mot do thi hién dai mang tinh dac thu clia dia phuong dong thoi phai nham thoa man
cac hoat dong do thi trong tuong lai.

6.2.3. T6 chiic lanh tho theo cdc tuyén hanh lang kinh té

Trén thuc t€, thuat ngit "hanh lang kinh t&' dugc ding chii yéu dé chi mot khu
vuc rong 16n trai dai hai bén mat "tuyén truc cao t6¢" da c6 hodc chuan bi dugc xay
dung. Tuyén truc nay cho phép giao thong thuan loi dén cdc diém diu, cudi va bén
trong hanh lang phét trién trudc do, ¢ vai tro dic biét quan trong dé€ lién két toan
khu vuc va thic ddy phét trién kinh t€ doc hanh lang.

Hanh lang kinh t€ s€ 1a dong luc thiic ddy su phat trién ctia cong nghiép ciing
nhu thuong mai: kich thich san xuat va xuét khau san phdm nong lam nghiép tir
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nhiéu dia di€ém trong noi dia, ca tir mién Trung Viét Nam 14n tlr cic nuéc ldng giéng.
Qua trinh nay s& kéo theo mot su phat trién nhat dinh clia cac nganh cong nghiép
ch& bién. Hanh lang kinh t€ s& khuyén khich su phét trién va da dang hod cong
nghiép néi chung trong vling trén co s& nang cap cang, cdc ctra khiu va co so ha
tang, két hop véi cdc yéu t6 khdc nhu nang cao tay nghé lao dong, cai thién moi
truong chinh sach/luat phap vv....

6.2.3.1. Hanh lang kinh té" duong 19

Pham vi ctia khu vuc hanh lang kinh t€ duong 19: n€u tinh pham vi theo cac
don vi hanh chinh ¢6 dudng 19 chay qua, gộn vộ6i cta khau Pic Co, Bo Y thi khu
vuc ndy c6 dién tich 9.668,8 km? va dan s6 khoang 1,3 triéu nguodi. Pham vi anh
hudng truc ti€p, truc mat va lau dai (phia Viét Nam) c6 dién tich 1.705 km2 véi
dan s6 141,5 nghin nguoi. Pau mai phia dong cta hanh lang nay la thanh pho Quy
Nhon gin vé6i khu kinh t€ Nhon Hoi; tam diém cua hanh lang 1a do thi An Khé méi
dugc 1ap va dau moi phia Tay 1a cia khau Puc Co ; dong thoi phai ké dén thi xa
Kon Tum- mot do thi trung chuyén giita khu kinh t€ clra khdu B6 Y v6i ddu méi
duong 14 gan véi duong 19 va duong H6 Chi Minh.

Trén pham vi timg tinh, hé thong céc thi trén, thi td trén truc hanh lang duong
19 s€ dugc xay dung khang trang, co s& ha tang dong bo; co cau kinh t€ cta ting thi
tran la cong nghiép, TTCN- dich vu- nong lam nghiép. Tung budc hinh thanh cac thi
tran nay la nhiing vé tinh cta cac do6 thi Quy Nhon, Plei Ku véi cac vé tinh cong
nghiép, diém tic dong cua cong nghiép hoa nong thon. Cic thi tradn nay 1a nhitng
trung tAm ché bién cac san phadm nong 1am nghiép cua ting huyén.

Phét trién kinh t€ khu vuc cira khau duong 19 (Dic Co va Bo Y- Ngoc Hoéi).
"Khu kinh t€& ctra khau" 12 mot bo phan quan trong cta vanh dai kinh t€ x4 hoi. Day
s€ 1a nhiing trung tam kinh t&€ clia ting dia phuong trong khu vuc ¢6 stc hit 16n doi
v6i khu vuc hai bén bién gidi va ca nuée. Do vay can xay dung hé thong cira khau va
két cau ha tang cua ctra khau Puc Co, B6 Y. Cac cira khiu nay 1a cira ngd, bo mit
clia quoc gia va la dau mai giao luu kinh t€ quan trong nén cin phai dau tu thich
ddng. TruGc hét can ra sodt lai va xdc 1ap vai trd, vi tri thuc su cla ting ctra khau dé
c6 ké hoach dau tu nang cép phu hop.

Phét trién khu vuc ctra khau dudng 19 huyén Dic Co (tinh Gia Lai) va B Y-
Ngoc Ho6i (Kon Tum) theo huéng hinh thanh ctra khdu quoc t€ va 1a nhiing ctia
"xudt- nhap" quan trong ctia Gia Lai va Kon Tum; hinh thanh dau méi giao luu kinh
t€ quan trong tai TAy Nguyén, Duyén hai Nam Trung bo va Dong Nam bo, m& rong
hop tac v6i Lao, Campuchia, Thai Lan va Mianma thong qua tang cudng xuat nhap

khau.
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- Khu kinh té cita khdu Pitc Co: bao gom 4 xa: Ia Kla, Ia Pnon, Ia Nan, la
Dom va thi tran Chu Ty cta huyén Dic Co. Dién tich khu vuc 1a 40.941,8 ha. Phat
trién khu vuc ctra khau dé khu vuc dé timg buGc phét huy vu thé trong qu4 trinh giao
luu kinh t€, gép phan ddng ké vao su phdt trién va chuyén dich co cau kinh t€ cla
Gia Lai, Kon Tum. Trong khu vuc ndy s& tap trung ph4t trién thuong mai va du lich,
chuyén tai hang hod giita cdc nudc tao thuan Igi cho viéc phét trién kinh t&- xa hoi
ctia khu vuc Tay Nguyén, Duyén hai Nam Trung bo va Pong Nam bo; Hinh thanh
do thi & khu kinh t€ clra khdu theo qui hoach va xay dung cdc khu dan cu theo
huéng tién ti€n, hién dai két hgp kién tric dan toc doc ddo; Khong gian trung tam
thuong mai, dan cu cua cira khau dudng 19 duoc xay dung theo huéng phét trién
thuong mai véi cac phan khu chic nang cht yéu nhu sau: Khu cho bién giéi; Trung
tam thuong mai; Trung tam dich vu (du lich, buu dién, xuat nhap khau, tai chinh...);
Khu kho bai chuyén dung; Bén bai xe va phuong tién di lai; Trung tam quan 1y, tram
kiém sodt, kiém dich ctra khdu; Ha tidng xa hoi khu vuc ctra khiu: Trung tam y t€,
truong hoc; Khu dan cu (nha &, cong vién...). Dong thoi phat trién nong 1am nghiép
két hop véi qui hoach trong cay xanh, hé chita nudc dé cho khu vuc cira khau xanh,
sach, dep. Tién hanh qui hoach, b6 tri sip xé€p hop 1y dan cu tai chd va cu dan tir
viing khac chuyén dén khu vuc cira khiu, 6n dinh doi séng dong bao cdc dan toc.

- Khu kinh té cita khdau quoéc t¢ Bo'Y bao gébm 5 x4 Sa Loong, Bo Y, Dakst,
Daknong, Dacduc va thi trdin Ngoc Ho6i véi dién tich 66 nghin ha va 16,3 nghin
ngudi. Viéc hinh thanh va phét trién khu vuc cira khau nay dé dam nhan vai tro 12
clra xuat- nhap, trao doi hang ho4 giita Nam Lao, Dong bac Thdi Lan véi Viét Nam,
kich thich phét trién viing bién giGi 3 nudc, khu vuc huyén Ngoc Héi va tinh Kon
Tum. Dic biét 1a tao ra su séng dong va nhon nhip d6i vé6i phat trién kinh t€ xa hoi
hanh lang dudng 19. Khu vuc cira khau nay du kién hinh thanh c4c trung tam thuong
mai, du lich duoc bo tri sdt clra khiu va thi trdn Ngoc Hoi véi dién tich 4- 5 ha; khu
dich vu xuat nhap khiu- chuyén khiu dién tich 3- 4 ha; khu cho bién gi6i dién tich
2- 3 ha, khu trung tam cong cong- quan ly véi dién tich 4- 5 ha, khu cay xanh ho
nu6c 7-10 ha; khu cong nghiép gia cong- ché€ bién 5-7 ha; khu téng hop 10-14 ha;
khu dan cu 20-30 ha, bén bai d6 xe 7- 10 ha.

Cdc dé thi la cdc trung tam phdt trién cua hanh lang. Su phét trién cac do thi
va do thi hod sé& thic ddy qud trinh phét trién cong nghiép, dich vu va cong nghiép
héa nong thon. Qua trinh nay, dén luot nd, lai dua vao ving nguyén liéu va khu vuc
nong thon s&€ md rong stc hit va thi truong tiéu thy, tao thém cac co hoi viéc lam
phi nong nghiép, ting thu nhap nong thon . Khi thu nhap nong thon tang, nhu cau vé
céac dich vu va san pham phi nong nghiép ciing s& tang theo. Khu vuc do thi lai hinh
thanh va hd tro truc ti€p cho phat trién kinh t€ nong thon, chuyén déi nén kinh t€
khu vuc theo huéng tao ra cdc san phdm c6 gid tri cao hon, cling nhu tao viéc 1am
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cho luc luong lao dong du thira & nong thon, gép phan truc tiép viéc giam nghéo cho
vung nong thon trong khu vuc hanh lang.

Do vay, phét trién kinh t€ do6 thi va lién két cdc chic nang do thi 1a cin thiét
cho phat trién ctia hanh lang kinh t€ dudng 19. Viéc phat trién nay s& hinh thanh nén
mot thi trudong tiéu thu rong 16n hon véi nhitng cu dan do thi c6 mic thu nhap tir
trung binh trd 1én, tao moi trudng dau tu hap din dé thu hit cac nganh cong nghiép
va dich vu, dong thoi 1a mot trong diém phat trién, dam nhan chic niang trung tAm
ctia hanh lang kinh t€ duong 19.

6.2.3.2. Hanh lang duong 24

Puong 24 dai 120 km, trong d6 c¢6 64 km nidm trén lanh thd Quang Ngai va
56 km ndi lién Quang Ngai v6i KongPlong (Kon Tum) va gidp duong 14. Truc
dudng nay gin véi viéc phat trién cong nghiép mia dudng, banh keo, cao su, go gidy
va cac nganh ché€ bién nong lam san khac.

6.2.3.3. Hanh lang duong 25

Trong céc tuyén truc ngang, dudong 25 1a tuyén dudng ngan nhit n6i Duyén
Hai v6i Tay Nguyén va la tuyén duong it doc hon ca. Truc dudng nay noi lién giira
thi xa Tuy Hoa vé6i ving lda Tuy Hoa, ving mia duong Tuy Hoa, ving ca phé va
chin nuoi bo Song Hinh. Véi su phét trién trong tuong lai, ngodi viéc nang cap quoc
10 25, nhiéu chuyén gia cho riang viéc xay dung dudng sat n6i Tay Nguyén véi ven
bién mién Trung doc song Ba 1a thuan lgi hon ca. Mait khéc, khi dudng 25 duoc
nang cap sé la diéu kién kich thich phat trién kinh t€ ving Tay Nam cta Phd Yén va
bong Nam cua Gia Lai.

6.2.3.4. Hanh lang duong 26

Truc duong 26 dai 151 km va 1a tuyén dudng néi lién 2 tuyén doc cua khu
vuc mién Trung, di€ém dau 1a nga ba quéc 10 1A va diém cudi 1a Buon Ma Thuot tai
noi ti€p giap véi quoc 10 14. Pay la mot trong nhitng truc dudng giao thong chinh,
dong thoi ciing 12 truc thong thuong kinh t€- xa hoi gitta Dak Lik vdi cac tinh
Duyén Hai va ca nuée, dac biét 1a v6i Khanh Hoa.

6.2.3.5. Hanh lang duong 20

Tuyén dudng qudc 16 chién lugc chay sudt tir Da Lat qua Di Linh, Bao Loc vé
Dau Giay- Bién Hoa- thanh phd H6 Chi Minh va huéng khac 1a qua Phan Rang
khong nhitng ¢6 ¥ nghia quoc phong quan trong ma ciing 1a ving ¢6 nhiéu tiém
nang phat trién kinh t€ chua dugc khai thac, c6 khodng san bo-xit, cay cong nghiép
dai ngay, cay cong nghiép ngin ngay, lai di qua ngay nhitng tuyén giao thong qua
bién gidi.
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Day 1a truc kinh t&€ ¢6 sic cuon hit vé du lich va dich vu va chiu su lan toa
ciing nhu lién két hd trg vdi cdc tinh trong ving Pong Nam Bo qua cuc phét trién
Bién Hoa va thanh phé H6 Chi Minh néi véi cac tinh Nam Trung Bo. Vi vay:

Can tap trung nang cap cac do thi, thi tran va thi ti trén tuyén truc nay.
Thuong xuyén cling ¢6 va nang cap quoc 16 20 vi day la xuong song cua hanh lang
nay. Quy hoach vé khong gian kinh t&€ quanh tuyén truc trén co s& hinh thanh cac
khu cong nghiép tap trung, hinh thanh cic trung tam thuong mai, cidc ving chuyén
mon hoa.

6.2.3.6. Phdt trién kinh té - xa hoi khu vuc phia Tay duong Ho6 Chi Minh va
tuyén hanh lang bién gioi

(1). Mot so' nét khai qudt vé khu vuc phia Tdy duong Ho Chi Minh.

Nhém thiic diy mai lién két va hé trg lién hoan giita 3 ving Bac-Trung-Nam
va cing ¢6 ddm bao an ninh quộc phong, phan bộ dan bao vé biộn gidi, hd trg dic
luc cho viéc chong lai cac am muu dién bién hoa binh, kich dong dong bao dan toc
chong pha cach mang cta cac thé€ luc phan dong & vung bién gidi, duong HO Chi
Minh giai doan 1 da duoc xay dung. Viéc xay dung con dudng nay md ra nhiéu co
hoi dé ddy manh phat trién kinh t€, 6n dinh chinh tri khu vuc, gép phén vao 6n dinh
phat trién ctia quoc gia néi chung va dai hanh lang nay cta Tay Nguyén néi chung.

Trong 5 tinh Tay Nguyén, 4 tinh c6 duong bién giGi giap v6i hai nude Lao va
Campuchia dai 590 km (bién gi6i Lao dai 135 km, bién gi6i v6i Campuchia dai 455
km). C6 29 xa bién gidi, thuoc 12 huyén cua 4 tinh. C6 ba cira khau chinh di hai
nuéc Lao, CPC: ctra khau BS Y, huyén Ngoc Héi, tinh Kon Tum di tinh Atopo
(Lao); clra khdu Duc Co, tinh Gia Lai di tinh Ratankiri (CPC); ctra khiu
Buprang,huyén Dak R’Lap va Dak Per, tinh Dak Nong di tinh Mondunkiri (CPC).
Ngoai cdc clra khau chinh con ¢6 cdc dudng ti€u mach trén tuyén bién gidi gidp véi
CPC; mot s6 doan bién giGi dang xac dinh nhu khu vuc déo 52 (don 739-743) tinh
Pik Lik; khu vuc Dk Quyt (dén 771-775) tinh Dik Nong.

Xét theo huéng Bong- Tay, khu vuc nay c6 vi tri trung gian gilta cdc 1anh
thd gidp bién v6i Lao, Cam Pu Chia va viing giita va dai phia dong gidp ving
DHMT. Dai hanh lang nay c6 vi tri phong ho ddu nguén, giam thiéu thién tai va bao
vé moi trudng sinh thdi doi véi viing va ca dong bing ven bién phia Dong, ca nudc
va khu vuc DPong Duong. Day 1a noi ddu nguoén cua hau hét cic con song ¢ mién
Trung va BDong Nam B0, nguon sinh thuy phuc vu san xuéat, doi song cua viing va &
ca vung phia Bong.

Nhan dan & bién gi6i phan 16n 1a dong bao dan tdc nguoi thiéu s6, doi song
con nhiéu khé khan. Mot s6 noi dong bao c6 quan hé ho hang lau doi v6i nhan dan
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ving bién giGi hai nuéc Lao, CPC, nén viéc qua lai tham than trd thanh nhu cau
thuong xuyén. Cac don bién phong cta ta bd tri cdch xa nhau, quan so it, duong xa
di lai khé khan nén viéc quan ly bién giGi dé bi so hd. Tinh trang xdm pham duong
bién, phét riy, xam canh, sin ban trdi phép van thudng xuyén xay ra.

Nhitng nam qua, ta da cha dong bo tri dan cu va quan doi lam kinh t€ trén
viing bién giGi nham khai thac tiém nang dit dai va tao th€ chién lugc lau dai. Binh
doan 15,16 cua Bo Qudc phong ding chan tir huyén Ngoc Hoi, Sa Thay (Kon Tum)
dén huyén Ia Grai, Ditc Co (Gia Lai), huyén Ea Soup (Pic Lik) va huyén Dak
R’Lap (Dak Nong). Tuy vay, tuyén bién gidi con rat thua dan, nhiéu noi khong cé
dan, cuoc song con nhiộu khộ khin, nhat 1a doi vội khu vuc ¢6 nhiộu dong bao cộc
dan tdc it nguoi.

(2). Gidi phdp phdt trién

Néu nhu cdc 1anh thé do thi, cac ving chuyén canh 12 nhitng 1anh thé thuan
loi trong phột triộn va ¢ thé trd thanh cdc diộm but phd clia ving thi cộc khu vuc
trong hanh lang nay cộ nhiộu van dộ nhay cam vé chinh tri, quộc phong, an ninh. Do
vdly, giai phap phat triộn doi vội khu vuc nay la:

(a). Két hop giita phdt triộn kinh té vội bdo ddm on dinh chinh tri xa hoi va
doan két dan toc, tao stic bat mội dộ ving phat triộn nhanh, dam bao su bộn viing vé
sinh thdi, kinh t€ k§ thuat va xa hoi, trong d6 sinh thai bén vitng 1a tién dé, kinh t€
bén viing 1a co sG va xa hoi bén vitng 1a muc dich.

(b). Uu tién xdy dung két cdu ha tdng, trudc hét la giao thong, hinh thanh cdc
do thi. Hoan thién hé thoéng co s& ha ting du nang luc ddp tng yéu cdu phét trién
kinh té- xa hoi va giit vitng an ninh bién giGi va bao dam qudc phong.

(c). Xdy dung mot co cdu kinh té thich hop dé khai thdc cé hiéu qud cdc tai
nguyén cho phdt trién. Phat huy tiém nang nong, lam nghiép, kinh t€ clra khau dé
ddy manh phat trién nong, 1am nghiép va thily san hang héa theo mo hinh kinh t€ ho
gia dinh va kinh t€ trang trai. Phat trién thuong mai, dich vu va du lich gin v6i m&
rong va o6n dinh thi trudng tiéu thu, nang cao hiéu qua. Tham gia c¢6 hiéu qua trong
viéc phat trién hanh lang Dong- Tay. Trén hanh lang kinh t€ duong H6 Chi Minh,
ngoai cac clra khiu & khu vuc hanh lang dudng 19, chi trong t6i hai khu kinh t€ cilra
khau vira cÂ6 y nghia giao thuong kinh t€, vira 12 nhitng khu kinh t€ quộc phong, dộ
la:

Khu kinh té cita khdu Bu Prdng (Pdk Nong): cach thi xa Gia Nghia 115 km,
cach tinh ly Mondolkiri cia Campuchia khoang 45 km. Hién nay tai ctta khau c6
dén bién phong, tram hai quan ctra khiu, dudng vao ctra khiu thuén 1oi, xe t6 to di
lai dé dang vao ca mua mua. Phia ban ciing dd c6 duong dén trung tam tinh ly
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Mondolkiri. Giao luu qua lai gitta Dik Nong chua déng ké nhung ddy tiém nang.
Nhin chung ca hai tinh bién gi6i déu c6 nhu ciu thong thuong, trao doi hang héa va
giao luu kinh té-xa hoi. Phia ban can mot s6 mat hang thiét yéu nhu luong thuc, do
dung sinh hoat, phan bon, xang dau, cong cu san xuit va ca nhu cau chita bénh v.v.
ma phia ta c6 thé ddp tng. Day 1a co hoi tot dé Dak Nong c6 thé md rong giao luu
hop tac kinh t€ v6i ban dé€ c6 thé xuat khdu cac mat hang nong san, hang tiéu dung
va thu mua nguon nguyén liéu nong, lam san cua ban.

Do d6 dé s6m dua clra khdu di vao hoat dong va ddy manh hop tdc thong
thuong véi ban can nang cap trai nhua doan duong tir duong H6 Chi Minh vao ctra
khau Bu Pring, cling c6 don bién phong, nang cip tram hai quan, xay dung co so ha
tang, qui hoach cho ctra khiu, xay dung cira hang ctra hiéu, khu giao dich hang hoa
v.v. Phoi hop véi phia ban Campuchia xay dung ciu bién giGi qua sudi. Xuc tién du
4n trong khuon khé hop tdc Viét Nam-Lao Campuchia, kéu goi von Nhat Ban xay
dung duong 76 (Campuchia) xuat phat tir Bung Lung (tinh ly cta tinh Rattanakiri
dén tinh ly tinh Mondolkiri qua ctra khdu Dak DPam (Cimpuchia) va ctra khau Bu
Prang (Viét Nam) t6i Gia Nghia.

Khu kinh té ciia khdu Pdk Per. Cach Gia Nghia khoang 60 km, céch quoc 10
14 khoang 5 km. Hién nay da c6 3,5 km duong vao tuong do6i thuan 1gi, doan con lai
12 dudng dat va cdu qua sudi t6i clra khau 1a cau tam. Phia Caimpuchia, dudng t6i clra
khau ciing méi chi 1a dudng dit nho hep. Dé sém khai thac ctra khau Dak Per, can
tién hanh qui hoach "Khu kinh t€ ctra khau két hop quoc phong" bao gébm dia ban 3
xa Thuan An, Dic Minh va Dak Lao. Truéc mét can nang c4p va hoan thanh doan
dudng vao ctlra khau, xay dung ciu kién cd qua sudi nhim thong dudng, hinh thanh
khu trung tam cilra khiu theo quy hoach, xay dung déng bo két cdu ha tdng nhim
ddy nhanh su giao luu kinh t€ va thuong mai vé6i phia Ban qua hop téc theo cdc tam
gidc phat trién.

6.2.4. Phdt trién theo cdc ving trén dia ban ting tinh

6.2.4.1. Tinh Kon Tum

V6i dinh huéng phat trién ctia cdc nganh kinh t€ (nong 1am nghiép, cong
nghiép, xay dung, cong nghiép), xay dung co sd ha tang (giao thong, thuy loi, dién,
nudc...) va phat trién do thi, phat trién nong thon, kinh t€ 1anh thé s& dugc t6 chic va
hinh thanh c4c ving

Ving sdu, viung xa, viing dong bao ddn téc it nguoi. Pham vi cta viing bao
gom 24 xa thudc ving kho khan, trong dé dan toc it nguoi chi€ém khoang 99%. Dién
tich ctia viing chiém khoang 15% vé dan s6, 56,9% vé dién tich cta tinh Kon Tum.
Giai phép phét trién vang 1a:
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- V€ kinh t€: ddu tu bao vé, tu bo, khoanh nuoi rimg di v6i phat trién cong
nghiép rimg, chan nuoi dai gia sidc, phat trién cdc mo hinh kinh t€ dac tht nhu: cay
duoc liéu, trang trai vuon vung...

- V€ co s6 ha tang, tap trung vao xay dung duong giao thong, cong trinh thuy
lgi nho, cong trinh nudc sinh hoat nong thon, cong trinh van hoa xa hoi... dé dén
nam 2010: 100% s6 xa cé duong giao thong 6 td vao trung tam xa, 100% xa c6 dién
dén trung tam xa (cac xa dién ludi khong kéo vao duoc thi sit dung ngudn nudc san
c6 cua dia phuong dé xay dung thuy dién nho vé6i cong suat 40-100kw), ty 1é ho
duoc phu séng phét thanh truyén hinh dat 100%, 100% xa c6 tram y t&€ kién c0,
100% xa c6 truong cap II, dam bao thong tin dén xa thong suot, ty 1 sit dung nude
sach dat 70%, giam ty 1&¢ xa ngh¢o xuong 10% (2-3 xa), giai quyét co ban dinh canh
dinh cu cho dong bao dan toc it nguoi.

- V& doi song: xo4 toan bo ho déi cho dong bao cdc dan tdc trong ving, giai
quyét nudc uéng dé dam bao vé sinh, cin ban giai quyét dugc cac bénh xa hoi, giam
ty 1& tré em dudi 5 tudi suy dinh dudng xuéng con 20%.

Bién phdp dau tu dé phat trién viing nay 1a vu tién xay dung nang cip céc
tuyén giao thong ndi lién cac trung tam xa, két hop quy hoach lai dan cu, tang cuong
co sO ha ting khdc va sip xép lai san xuét; von dau tu vao khu vuc nay chi yéu la
ngan sach cap va cac nguon tin dung wu dai hoac vay khong 1ai; tir cic chuong trinh
du an dau tu ctia nha nudc; tuy nhién can phai huy dong von, vat tu, nhan cong cta
cac doanh nghiép, luc luong quan doi va dong gép ctia nhan dan (cht yéu 1a nhan
cong).

Vang da dinh cu, on dinh sdn xudt. Dic trung clia ving nay c6 tinh chat nhu
viing diém giita viing sau viing xa va ving do thi. Trén co s& phan chia 6n dinh dén
2005, ving nay gém c6 43 x4, v6i tong s6 dan s6 224.500 ngudi (63,05% dan so
toan tinh). Dién tich 308.076,2 ha (40,47% t6ng dién tich tu nhién toan tinh), dit c6
kha nang cong nghiép chu yéu tap trung & ving nay.

* Huéng phat trién viing nay: Phat trién cay luong thuc, cay cong nghiép,
cong nghiép ché bién nong lam san, phat trién kinh t€ vudon ho gia dinh, trong cdc
loai cay an qua c6 gid tri kinh t€ cao, phét trién ciy luong thuc thuc phdm, chin nuoi
nho,... hinh thanh va phat trién céc trung tam cum xa lam dong luc thic ddy phat
trién viing nay va céc vliing sau ving xa.

Co céu dau tu chi yéu 1a von ngan sach cho cac cong trinh trong diém thuoc
co s& ha tang san xudt, van hod xa hoi. Von san xuét cha yéu 1a von vay, muc dich
dau tu chinh vao khu vuc ndy vira 1a tham canh vita md& rong dién tich dé hinh thanh
cac vung chuyén canh cay cong nghiép tap trung.
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Viang doé thi, thi trdn. Vung c6 dién tich tu nhién la 25.608,79 ha (2,66%
dién tich toan tinh), dan s6 78.040 nguoi (chiém 21,9% dan s6 toan tinh), gom c6 6
phuong noi thi Kon Tum va 6 thi trdn. Co cdu kinh t&€ chu yéu la cong nghiép, xay
dung (25%) thuong mai dich vu (65%). Ty 1é dan s6 phi nong nghiép trén 70%.
Vung d6 thi 1a dong luc phét trién cht yéu cta kinh t€ toan tinh, cling nhu d6i véi
cac huyén, thi la trung tam kinh t&, chinh tri van hod, k¥ thuat, dao tao, va la dau
moai giao luu trong vung, ca nudc va qudc té.

6.2.4.2. Tinh Gia Lai

Ving déng Truong Son bao gom cic huyén An Khé, Kbang, Kong chro,
Ayunpa va Krongpa c6 duong 19 chay qua huyén An Khé, Mang Giang néi véi thi
xa Pleiku. Viing ¢6 uvu thộ€ vé cay cong nghiộp diộu, mia dudng.v.v.. gan vội cong
nghiép ché bién, diéu kién mat bang xay dung cong nghiép, thung liing song Ba ¢6
dat phu sa thuan lgi cho san xuat luwong thuc, cay cong nghiép, dong c6 thuan loi cho
chan nuoi gia stc 16n, wu thé vé rimg. La viing ¢6 moi liộn hộ dộ dang vội cac tinh
ven bién qua duong 19.

Huéng phat trién tap trung ddu tu xay dung ving cay cong nghiép mia, diéu,
viing trong diém lda Ayunpa, phét trién thudc 14, chan nuoi dai gia stc, khai thac va
bao vé rimg Kong Ha Nung, cung cip nguyén liéu cho cong nghiép ché bién, phat
trién cong nghiép ché bién. Tap trung ph4t trién xay dung dong bo tir cdc nganh dén
két cau ha tang: hanh lang duong 19, duong 25. Xay dung mdéi tuyén Kannak di
Cheo Reo dé tao ra stic lan toa kinh t€, trong tam la xay dung cdc thi tran trong hanh
lang nay thanh cic vé tinh cong nghiép - thuong mai dich vu khu vuc. Xay dung céc
thi tran An Khé va Ayun pa trgd thanh trung tam viing dong va ving dong nam.

Ving phia Tdy Truong Son bao géom thanh pho Pleiku, huyén Chupah,
Chuprong, Mang Giang, Chu S¢, Pic Co. Day 1a viing trong diém phat trién kinh t€
trong nhitng nam tdi, tap trung phan 16n dién tich dit Bazan ctia cao nguyén Pleiku
dé phat trién cay cao su, che, ca pheé..., vu thé vé phat trién nong nghiép xuét khau
va cong nghiép. La viing qud canh ctia Campuchia va Lao: trao d6i mua ban xuat
nhap cdc san pham lam san cao su va hang tiéu dung.

Huéng phat trién: Phat trién cong nghiép ché bién, san xuat hang tiéu ding,
dich vu san xuét- doi song. Xay dung nha mdy ché bién che bién Ho, cai tao nha
may cheé Bau Can, xay dung mot s6 co s& so ché va ché bién cao su, ca phé v.v...phat
trién thuong mai- dich vu; Tap trung xay dung céc viing san xudt tap trung cao su,
che, ca phé, lac. Tham canh dién tich Iuong thuc hién c6, mé rong dién tich lda nuGe
2 vu, 6n dinh dién tich mau luong thuc, phat trién chin nuoi dai gia sic. On dinh
khai thdc gb trong kha nang ring cho phép, xay dung co s& ché bién gd xuat khau,
déi méi thiét bi, dam bao ché bién phan 16n san luong gb khai thac trong viing; Tap
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trung ddu tu xay dung thanh ph6 Pleiku- thuc su 1a trung tam phat trién cta tinh gan
v6i hanh lang kinh t€ truc duong 19, hinh thanh r6 chdc nang kinh t€ cong nghiép
thuong mai dich vu. Do d6 Pleiku, can dugc dau tu timg budc dé cai tao co sG ha
tang theo quy hoach nhu: cai tao nang cap mang lu6i duong noi thi, cai tao mang
lu6i dién, khich san, xay dung lai chg méi thanh trung tam thuong nghiép.

Vang sdu, ving xa, ving dong bao cdc ddn téc. Diac diém ndi bat cta ving
nay 1a nén kinh t€ hién nay con & dang tu nhién, tu cung, tu cap. Dia hinh viing bi
chia cat phiic tap, giao thong di lai khé khan, giao luu véi cdc viing khac trong tinh
va v6i bén ngoai rat han ché. Trinh do dan tri chua cao. V6i nhiing chu truong, chinh
sach quan tam ctia Dang va Nha nudc tir Trung vong dén dia phuong cac cap, ving
nay s& dugc phat trién kha, doi s6ng ctia dong bao cdc dan toc s& dugc cai thién o
rét hon. Cn tap trung phét trién theo mot s6 huéng chinh sau:

- Vé kinh t€: Chuyén tir nén kinh t€ tu nhién, tu tic sang nén kinh t€ hang
hoa. Thuc hién giao dat, giao rimg dé ba con dong bao céc dan toc an tam, gian bo
vdi riing, s6ng bing nghé ring. Dau tu bao vé, tu b, khoanh nuoi ring, phat trién
viing nguyén liéu gan vGi cong nghiép ché bién. Phét trién nong nghiép hang hoa
nhdm khai thc cac loi thé cua viing v6i cdc mo hinh kinh t€ dic thi: trang trai vudn
rimg, chan nuoi dai gia stc, trong cay duoc liéu...

- Vé két cau ha tang: tap trung trudc hét vao phat trién giao thong dé dam bao
xe 0 to vao dugc tit ca cadc trung tAm xa cia vung, tao diéu kién thuan 1oi cho su
giao luu gifta viing nay véi cac vung khac trong tinh va vGi bén ngoai. Pau tu xay
dung cac cong trinh cip nudc sinh hoat nong thon. Cac cong trinh thuy 1gi nho, cac
cong trinh truong hoc, tram y t€, cac cong trinh van hoa xa hoi.

- Vé doi song: Nang cao mic song cho déng bao cic dan toc, khong con ho
doi, giam ho ngheo, xod xa, buon dac biét kho khan, 100% s6 ho dinh canh, dinh
cu, giai quyét duoc nudc uong sinh hoat dam bao vé sinh. Pong bao duoc hudng cac
dich vu vé cham séc stic khoé, 1am gidm han ty 1é mac bénh va ty 1é tir vong clia cdc
loai bénh, nhat 1a cidc bénh truyén nhiém, gay dich va cdc bénh do ky sinh trung,
bué6u cé...Nang cao dan tri, doi s6ng van hod, tinh than cho nhan dan, dong bao céc
dan toc.

Mot s6 giai phdp chinh: Von dau tu vao viing nay cht yéu la nguodn von ngan
sach Nha nudc, cac nguon tin dung uu dai hoac von vay khong 1ai. Két hop, long
ghép cac chuong trinh, cdc du an dau tu dam bao dau tu cé hiéu qua, mang lai loi
ich thiét thuc cho nhan dan. Déng thoi huy dong céc nguén von khac, ké ca von clia
cdc doanh nghiép, von déng gép clia nhan dan (chi yéu 1a lao dong). Tao diéu kién
thuan loi cho 100% s6 ho doéi, nghéo ctiia ving dugc vay von va lam an ¢6 hiéu qua.
Dao tao nguén nhan luc, trudc hét 1a can bd xa, budn. Xay dung mot s6 mo hinh
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diém va nhan rong ra toan viang. Chin chinh lai tinh trang dan di cu tu do, c6 nhu
vay mdéi ¢6 thé on dinh cho dan tai chd, dinh canh, dinh cu 6n dinh doi song. Qui
hoach khu dan cu kinh t€ méi, bo tri dat dé€ phat trién san xudt, ddu tu xay dung két
célu ha ting, nhat la duodng giao thong, nude sinh hoat, tram y t€, trudong hoc.

- Tuyén truyén doi v6i nhan dan tai dia phuong nhan dan kinh t€ mdi, tao ra
su doan két, gidp d& 1an nhau ngay tir ngay dau, tranh tinh trang gay mét an ninh,
trat tu, tranh chap dat dai.

- Phoi két hop ot véi cac dia phuong chuyén dan, dam bao nhan duoc dan, bo
sung dugc lao dong san xuat c6 trinh do, c6 quyét thm, cé y chi lam giau dé xay
dung vung kinh t€ méi giau manh. C6 k&€ hoach ti€p nhan dan kinh t€ méi chu ddo,
tan tinh.

Nhanh chéng 6n dinh, phét trién san xuat va doi song ctia dan kinh t€ mai.
6.2.4.3. Tinh Ddk Lk

Tiéu vang I (vitng Trung tdm). Bao gom thanh phd Buon Ma Thuot va cac
huyén Cu M'Ga, Buon Don, Krong Pak, Krong Ana va Lak. Ti€u viang nay chi€ém
39,2% vé dién tich, 59% vé dan s6. Mat do dan s6 273 ngudi/km?. DPay 1a viing dan
cu tuong doi tap trung va nguon lao dong doi dao, c6 trinh do lao dong k¥ thuat. C6
co s& ha tang giao thong, dién, nudc, buu chinh vién thong v.v. twong doi phat trién.
C6 TP Buon Ma Thuot 1a trung tam tinh ly va mot s6 thi tran cé kha nang do thi héa
cao. La vliing ¢6 tiém nang 16n vé phat trién cong nghiép ché bién nong, lam san,
thuc pham. Hién gid tri cong nghiép chi€m khoang 55-60% gi4 tri cong nghiép toan
tinh. Trén dia ban vung cé 2 khu, cum cong nghiép 16n 1a Khu cong nghiép Hoa
Phu ¢6 qui mo dién tich 200 ha vad Cum tiéu tht cong nghiép TP Buon Ma Thuot c6
qui mo 100 ha. C6 nhiéu danh lam, thiang canh, di tich lich sir vin héa, cich mang
c6 thé khai thac du lich. C6 tiém nang dat dai ph4t trién nong nghiép (chi€m 34%
dat nong nghiép toan tinh).

Dinh huéng chung 12 ddy manh phat trién kinh t€-xa hoi, xay dung tiéu ving
trd thanh ving kinh t€ chu dao cua tinh vé6i co cdu kinh t€ cht yé&u la cong nghiép va
dich vu, du lich.

Vé cong nghiép, tap trung diu tu hoan thién co sd ha ting va titng budc phat
huy hiéu qua Khu cong nghiép Hoa Phi va Cum TTCN thanh phé Buon Ma Thuot.
Phét trién cong nghiép véi toc do cao, tap trung vao cic nganh ché bién nong, 1am
san, co khi ché tao, dét may, san xuat hang tiéu dung v.v. P4y manh phét trién
thuong mai, dich vu, du lich, khai thac hiéu qua cac cum...du lich trong vung....Tan
dung tiém ning dat dai phat trién manh cdc cay cong nghiép ngin va dai ngay, tao
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viing nguyén liéu cho cong nghiép ché bi€n, tao gid tri xudt khiu cao nhu ca phé,
cao su, diéu v.v.

Xay dung TP Buon Ma Thuét thanh d6 thi hat nhan, mot cuc kinh t€ phat
trién cta ving Tay Nguyén vdi céc theé manh vé cong nghiép, dich vu va du lich; 1a
trung tam van hoa, y té, gido duc, dao tao ctia ving Tay Nguyén.

Tiéu vung II (ving phia Bdc) bao gébm céac huyén Krong Buk, Krong Ning,
Ea Siip va Ia H'Leo. Tiéu viing nay chiém 33,2% vé dién tich, 24,4% vé dan s6 cla
tinh. Pay 12 ving c¢6 tiém nang 16n vé dat dai dé phat trién nong, lam nghiép. C6
cum cong nghiép Buon Hé v6i qui mo dién tich 80 ha. C6 tiém ning phat trién du
lich...

Dinh huéng phat trién cta viing 1a ddu tu phat trién manh nong, 1am nghiép.
Xay dung cac vung trong tap trung chuyén canh cay ca phé, cao su, ca cao, chan
nuoi dai gia stc va phdt trién lam nghiép trong rimg. DAy manh phat trién cong
nghiép ché bién nong, 1am san, ché bién thic an gia suc, san xuat vat liéu xay dung,
san xudt phan vi sinh, khai thac gb va ché bién gidy, 1am san. Ché bién cao su, ché
bién luong thuc, thuc phdm, nong san, san xudt phan vi sinh. M& rong phat trién
thuong mai, dich vu, du lich. Xay dung cho Buon H6 thanh trung tam thuong mai
ti€u viing.

Nang cap thi tran Buon H6 lén thi x4, trg thanh trung tam ti€u viing phia Bac
cua tinh.

Tiéu vang I (viing Dong Nam) bao gébm cac huyén Ea Kar, M'Drik, Krong
Bong, chi€ém 27,6% vé dién tich, 16,2% vé dan s6 toan tinh. Day 1a viing ¢6 tiém
nang phat trién nong nghiép, hinh thanh cic viing chuyén canh cay tréng, vat nudi
v6i qui mo 16n, tao viing nguyén liéu phat trién cong nghiép ché bién. C6 khu bao
ton sinh thai Ea So, ¢6 tiém nang dat ring.

Dinh huéng phat trién tiéu viing tap trung vao hinh thanh cdc viing cay luong
thuc tap trung nhu ngo, ciy cong nghiép ngan ngay:..., ciy cong nghiép dai ngay: ca
phé, diéu va chan nuoi dai gia sic, trong ring nguyén liéu, Pdy manh phat trién
cong nghiép ch€ bién nong, khai thac va ch€ bién lam san. M& rong mang ludi
thuong mai, dich vu. Khai thdc cdc tiém ning tu nhién ting cudng phat trién du lich.
Nang cdp thi tran Ea Kar thanh thi x4, tr& thanh do thi trung tdm ti€éu ving Dong
Nam (ti€u ving III) cta tinh.

6.2.4.4.Tinh Dik Nong

Trén co so dia hinh, dia th€ va cdc co s6 vé ha ting giao thong, do thi va véi
muc tiéu tap trung diu tw nhim thic ddy kinh té€-xa hoi tinh ph4t trién nhanh manh
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trong thoi gian t6i, du kién chia 1anh tho tinh Ddk Nong thanh 3 tiéu ving 1anh tho
nhu sau:

Tiéu viing phia Bdc bao goém thi xa Didk Mil va cac huyén Cu Jut, Dak Mil,
Krong N6 va Pic Xuyén (huyén méi). Day 1a viing ¢6 tiém ning trong lda nudc,
phat trién cay luong thuc, cay cong nghiép ngin va dai ngay; Khu cong nghiép Tam
Thing 1a dia ban tap trung thu hit dau tu phat trién manh cong nghiép; co céc cong
trinh thuy dién Sérépok 3, Pic Xuyén, ving long hé TD Buon K6p; ¢6 Khu kinh t&
ctra khau Dk Per, ¢ nhiéu diém du lich hap dan thuan 1gi cho viéc m& rong thuong
mai va phat trién du lich, dich vu.

Du kién 14y thi xa Ddk Mil 1am trung tam ti€u viing, céc thi trdn Ea T'Ling va
Khu cong nghiép Tam Thang, thi tran Dak Mam, Dic Xuyén. 1a cidc do thi hat nhan
véi chitc nang kinh t€-k§ thuat-dich vu thic ddy cac khu vuc nong thon phat trién.
Giai doan t6i cAdn m& rong va chinh trang cic do thi da ¢6 va hinh thanh mot so thi
tran, diém do thi méi trong viing nhu thi trdn Thuan An, Nam Dong.

Dé phat huy hiéu qua Khu cong nghiép Tam Théng, cdn sém hoan thién ha
ting Khu cong nghiép nhiam thu hit manh mé hon céc doanh nghiép trong va ngoai
tinh ddu tu phat trién. Du kién s& thu hit vao day cdc nganh cong nghiép ché bién
nong, san nhu ché bién bong, dudong, diu thuc vat, san xuat tinh bot, ché bién ca
phé, ca cao, hat diéu; ch€ bién thiic 4n gia stic; ché bién gb va tinh ch€ gb xuit khau;
san xudt bia, nudc d4; san xuat vat liéu xay dung nhu gach khong nung, bé tong dic
sdn, tdm lop, ch€ bién chat két dinh; cong nghiép co khi va sira chita, 1dp rap mdy
nong cu, dé dung gia dinh v.v. Bén canh d6, hinh thanh mot s6 diém cong nghiép tai
trung tam cac huyén ly, phét trién cong nghiép nong thon, cac lang nghé tiéu tha
cong nghiép.

Vé nong nghiép, dinh hudng sé tap trung tham canh lda nuéc & Krong No,
hinh thanh ving trong diém luong thuc cua tinh. Ph4t trién manh cay cong nghiép
ngén nhu lac, dau do, bong, rau dau thuc phdm va mot s6 cay cong nghiép dai ngay
nhu ca phé, diéu, dau tim, ciy an qua véi qui mo tap trung, du dé€ cung cip nguyén
liéu cho khu cong nghiép Tam Thang.

Tang cudng khai thac du lich, diy manh céc hoat dong thuong mai, trao dé6i
hang héa, xuit khau, md rong va phét trién da dang dich vu. Dau tu khai thic clra
khau Dak Per, thong thuong hang héa, mé rong hop téac kinh t€ véi céc huyén bién
gi6i Campuchia.

Can nang cap cédc doan duong vé thi tran cic huyén, duong tir qudc 10 14,
14C dén céc don bién phong, ctra khau Dik Per, dén cac khu du lich, dam béao thong
tuyén, tao thuan lgi cho chi dao phét trién kinh t&, dam bao an ninh quéc phong.
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Tiéu ving gita bao gém thi xa Gia Nghia, huyén Dik Song va huyén Dék
GLong (mdi). Pay 1a tiéu ving c¢6 tiém nang, thé€ manh phat trién cong nghiép, 1a
cộc dia ban ¢6 kha nang thu hit nhiộu du 4n phat triộn cong nghiộp tlr cac tinh miộn
Dong Nam B0, dac biét 1a tir thanh phé H6 Chi Minh; ¢6 nhiéu tiém nang thuy dién
khai thac boxit, khodng san qui hiém, thu hit dau tu vao cum cong nghiép-TTCN
Dik Ha; c6 tiém nang dat dai trong cay cong nghiép dai ngay nhu ca phe, cao su,
diéu, tiéu, chan nuoi dai gia stc va trong rimg nguyén liéu.

Trung tam tiéu ving giita 12 thi xa Gia Nghia)-tinh ly ctia tinh (s€ nang cip
thanh thanh ph6 sau nam 2010), 12 dia ban trong diém, 1a dong luc kinh t€ thu hdt va
16i cudn céc ving lan can ciing nhu toan tinh phat trién. C4c thi trdn Dik Song,
Quang Khộ 1a cac do thi hat nhan vội chic niang kinh tộ€-kĐ thuat-dich vu thic ddy
cac khu vuc nong thon phat trién.

Trudc mat tap trung dau tu qui hoach, chinh trang do thi, hoan thién co s ha
tang cho thi xa Gia Nghia nhu hé thong giao thong, mang ludi dién, cap nudc sach,
xay dung cdc cong trinh phic loi cong cong nhu y t€, gido duc, van héa dé tuong
xung véi chic nang la trung tam tinh ly; xay dung khu hanh chinh, tru s& lam viéc
cua Tinh Uy va cuia cac Ban nganh, doan thé ctia tinh; xay dung cdc khu do thi, khu
nha & cho can bo cong nhan vién nhim 6n dinh cudc song.

Dinh huéng phat trién kinh t€ trong thoi gian t6i 1a uu tién dau tu phat trién
manh cong nghiép. Chuédn bi ha tdng cho du 4n khai thic bo xit, xay dung tuyén
duodng sit, xtc tién ddu tu, kéu goi cdc ngudén von hop tac diy nhanh ti€én do khai
thac boxit; dau tu xay dung ha ting cum cong nghiép-TTCN; ddy manh ph4t trién
cong nghiép ché bién nong, 1am san, ché bién thuc pham, thic an gia stc; khai théc,
san xudt gach ngoi xay dung, gach trang tri noi that, co khi, dién, dién tir, may mac
va san xudt hang tiéu dung. Xay dung trung tam thuong mai Gia Nghia c6 qui mo va
hién dai thuc su trd thanh la ddu moi giao luu hang héa, mua ban cua tinh, 1a trung
tam giao dich, hop tac thuong mai gita tinh v4i cdc vung lan can va ca nude. Khai
thac céc loi thé vé canh quan thién nhién va ban sic vin hoa doc ddo, ddy manh phat
trién du lich, dua du lich thanh nganh kinh t€ th€ manh, dua thi xa Gia Nghia thanh
trong diém du lich cua tinh.

Tiéu viung phia Tdy bao gébm cdc huyén Dik R’Lap, Pidk R’Tih va Pao
Nghia (huyén mdi). Day 1a viing ctra ngd phia Tay cta tinh gan cac tinh mién Dong
Nam B0 va cach khong xa tinh Binh Duong va TP. H6 Chi Minh la cac dia ban c6
cong nghiép phat trién manh, tiém tang ngudn von diu tu c6 thé kéu goi, thu hit dau
tu vao viing; c6 tuyén dudng H6 Chi Minh chay qua; c6 san bay Nhan Co c6 thé
khoi phuc va mé rong thanh san bay dan dung; cé tiém niang vé thiy dién; c6 clra
khau quoc gia Bu Pring nidm trén tuyén duong néi tinh Dik Nong véi cdc tinh
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Rattanakiri va Mondolkiri cia Campuchia. Trong ving con nhi€u tiém nang dat,
ring chua khai théc, dat dai khi hau rat pht hop véi phat trién cay cong nghiép dai
ngay nhu ca phé, cao su, diéu, tieu, déng c6 phat trién chin nuoi dai gia sic véi qui
mo tap trung, tao nguon nguyén liéu doi dao cho cong nghiép ché bién nong, lam
san.

Du kién thi tran Kién Diic 1a do thi trung tam cta tiéu viing. Nang cap va xay
dung mot s6 thi tran maéi nhu thi tran Nhan Co, thi trdn Dak R'Tih (huyén ly méi) va
mot s6 trung tam kinh t€-k§ thuat lién x3, tao nhitng hat nhan kinh t€ thic ddy céc
khu vuc nong thon phat trién. Tru6c mat can nang cap va xay dung co s& ha ting
nhu duong giao thong dén cac xa ving xa, cdc xa bién gidi, m& rong mang ludi
dién, xay dung cac cong trinh thuy lgi, ti€p nhan dan kinh t€ méi, hinh thanh mot s6
x4 méi, 6n dinh dan cu, thu hit nguén lao dong.

Dinh huéng phat trién kinh t€ trong giai doan t6i 12 ddy manh khai thac va st
dung hiéu qua dat, rimg. Ph4t trién nong nghiép theo huéng san xuat hang héa. Hinh
thanh mot s6 ving tap trung cay cong nghiép dai ngay nhu ca phé, cao su, diéu, tiéu,
trong rimg nguyén liéu, phat trién chan nuoi dai gia sdc, tao vung nguyén liéu cho
cong nghiép ché bién.

Thu hit phét trién cdc nganh cong nghiép ché bién nong, 1am san, ché bién
thuc pham, tinh bot sin, ngo, san xudt thic an gia stc, xay dung co s& gi€t mo va
dong lanh rau qua, thit; co khi stta chita mdy moc, khai thac ché bién da. Dau tu xay
dung cong trinh thuy dién Dik R'Tih.

Khuyén khich phat trién cac hoat dong thuong mai, dich vu. Xay dung cho
Kién Diic thanh noi trao déi, mua ban hang hod giao dich trung tAm thuong mai ctia
vung, hinh thanh thém mot s6 chg nong thon, cac cira hang mua ban cung Gng cac
mat hang thi€t yéu va vat tu doi song va san xuat cua dan cu trong ving. Xay dung
chg cira khiu Bu Pring, thong thuong va md rong giao luu hang hod, hop tdc kinh t&€
vGi céc tinh cua Campuchia. Nang cap va xay dung mdéi cac cong trinh y t€, gido
duc, van héa, xa hoi nhim déap tng nhu ciu nang cao cudc séng tinh thdn cho nhan
dan trong vung.

6.2.4.5. Tinh Lam Dong

Ting budc diéu chinh co c4u kinh t€ 1anh thé trén co s& khai thac triét dé cac
loi thé, tiém ning cua tat ca cdc vung. Pong thoi, tap trung dau tu phét trién c6 trong
diém 2 do thi Da Lat va Bao Loc, céc thi trdn va hanh lang quéc 16 20, 27, 28 cla
tinh 1am hat nhan thdc ddy cdc ving kinh t€ phdt trién.

Huéng phét trién kinh t€- xa hoi trén cac viung 1a nhiam khai thac cdc ngudn
luc cua ting vung, hinh thanh co cau kinh t€ hop 1y: tao méi quan hé bén viing vé

284



kinh t€- xa hoi va moi trudong giita cidc ving trong tinh va gitta cc trung tam ving
vGi cac ving ngoai 0, nong thon va viing dong bao dan tdc, han ché su chénh léch
qué 16n vé kinh t€- xa hoi giita cac vung.

Ving Pa Lat- Lac Duong- Diic Trong- Don Duong- Ldm Ha. Pham vi ranh
gi6i cia vung nay tuong duong véi ving xay dung thanh pho Da Lat. Vung chi€ém
51,3% dién tich, 53% dan s6 toan tinh.

Phat trién ving ndy trén co sG gan két gitta Da Lat v6i cdc huyén va cac do
thi vé tinh quanh Da Lat dé tao ra su lan tda cia Da Lat. Cu thé 1a:

Pau tu xay dung thanh pho Da Lat trd thanh do thi loai 1 truc thudc Trung
uong, trung tam kinh t&, chinh tri, van hod, khoa hoc- kj thuat cta tinh, dong thoi la
trung tam du lich va nghi dudng, van hod, hoi thao hoi nghi ctia ca nudc va quoc té;
trung tam dao tao da nganh, trung tam nghién cttu khoa hoc...

Huéng phat trién lau dai va cht yéu cua TP Da Lat 1a dich vu va du lich,
nghi dudng va cdc nganh san xuat rau, hoa qua, duoc liéu, dac san, hang thu cong
my nghé, hang tiéu dung dan, théu, may mac, cong nghiép sach,...phuc vu nhu cau
cho khach du lich va xuét khau tai chd.

Tiép tuc dau tu nang cap, xay dung mdi co sd ha tang theo ding tam cua mot
thanh ph6 du lich cta ca nudc va qudc t€. Tang cudng quan ly bao vé phét trién céc
ring thong, ritng canh quan cta thanh pho két hgp véi kinh doanh du lich.

Hinh thanh ving du lich sinh thai véi cac loai hinh du lich da dang két hop
vdi bao vé moi trudong, bao vé va phat trién von rimg & Lac Duong.

Phét trién téng hop ca luong thuc- thuc phdm, chin nuoi dai gia suc, trong
cay cong nghiép dai ngdy ca phe, che, dau, phat trién kinh t€ rimg, khai thic gin véi
cac co s ch€ bién nong lam khoang san va cac nganh dich vu. Phat huy vu th€ va
tiém luc kinh t€- xa hoi cué cdc vang theo truc quoc 10 20, quoc 16 27 dé hinh thanh
cac khu cong nghiép ché bién nong san, khu cong nghiép ché bién 1am khoang san
va khu cong nghiép nhe, cong nghiép ky thuat cao. S6m c6 quy hoach cu thé, dau tu
ha ting céc khu nay dé thu hiit von ddu tu, m& rong mang luéi do thi cla tinh.

On dinh dinh canh, dinh cu, gin vé6i viéc xay dung va bao vé von rimg. Phat
trién san xuét hang hod & céc viung nong thon, ving dong bao dan toc di lién véi
viéc xay dung két cau ha ting nong thon.

Vang Bdo Léc- Bao Lam- Di Linh chiém 33,97% tong dién tich, 35,68% dan
s0 toan tinh.

Huéng phat trién clia viing nay 1a xay dung cdc viing chuyén canh cay cong
nghiép dai ngdy, gin vdi phat trién cong nghiép ché bién (che, ca phé, to lua). Phat
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triộn thi xa Bao Loc trd thanh trung tam kinh té- vin hoa, khoa hoc- kĐy thuat ctia cộc
huyén phia Nam cua tinh; hinh thanh khu cong nghiép tap trung ché bién cac san
pham cay cong nghiép dai ngay, san xudt vat liéu xay dung va phat trién dich vu du
lich.

DPay 1a ving ¢6 nhiéu dong bao dan toc sinh song dong nhat trén toan tinh.
Can chi trong huy dong nhiéu ngudn von dé dau tu phét trién kinh té- xa hoi ving
dong bao dan toc, gin véi viéc bao vé, phdt trién von rimg, phét trién ciy cong
nghiép dai ngay.

Viang Pa Huoai- Da Téh- Cdt Tién chiém 14,76% téng dién tich va 10,61%
dan s6 toan tinh.

Huéng phat trién ciia viing 1a hinh thanh cdc ving san xuat hang hod cac san
pham lda, mia, diéu, dau tim, cay an qua va mot s6 co s& ché bién nong lam san
nhu nha may ché bién hat diéu, ché bién luong thuc, ché bién bot gidy- gidy cao cép,
céc co sG ché bién 1am san vira va nho dé thu hit nhiéu viéc 1am. Trong ring gén véi
khoanh nuoi tu bo rimg theo quy hoach ké& hoach.

Tiép tuc dau tu xay dung co s& ha tang, nhat 1a giao thong, hoan thanh co ban
duong tinh 10 721, phat trién thiy loi phuc vu phat trién nong nghiép, phat trién
thuong mai, dich vu phuc vu phat trién kinh té- xa hoi trong viing.

T6 chiic 1anh thé theo céc tinh trong ving Tay Nguyén cin dugc tuan thu
theo cdc quy hoach téng thé phat trién kinh t€ xa hoi clia cdc dia phuong, nhim dam
bao su phat trién hai hoa, hop 1y gifta c4c 1anh thé trén timg tinh.
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CHUONG VII
KIEN NGHI MOT SO CHINH SACH VA DU BAO TRIEN VONG PAT
PUGC TRONG TAM NHIN DAI HAN VUNG TAY NGUIYEN

7.1. Kién nghi b6 sung mét s6 chinh sach trén mot sé linh vue

Tién hanh ra sodt lai cac co ch€ chinh sach dang thuc hién trén dia ban Tay
Nguyén dé bo sung sira doi dong bo cho phit hop vdi thuc tién, tranh chong chéo,
trung lap, phat huy duoc tic dung.

Cac Bo nganh chiic nang chu tri, ph6i hgp véi cac tinh Tay Nguyén tién hanh
ra soat lai co ch€, chinh sich thuoc pham vi cia nganh minh trén dia ban, b sung
stra d6i cho phui hop; kién nghi véi Chinh pht stra d6i co ch€, chinh sach khong con
phii hop, chéng chéo; ban hanh b6 sung nhitng chinh sich méi nham thidc ddy kinh
t€- xa hoi phét trién bén vitng, 6n dinh chinh tri, ddm bao quéc phong an ninh trén
dia ban.

Trong thoi ky t6i can ti€p tuc nghién ctru, ban hanh dong bo cac chinh
sach phi hop véi dac diém phat trién ciia vang trong thoi ky t6i. Cu thé la:

7.1.1. Chinh sdch thiic ddy phat trién cdc sdn pham cé thé manh ciia ving
dé phat trién khu vuc nong nghiép va nong thon

Tay Nguyén muon phat trién nhanh, bén viing va ¢6 1gi hon cho ngudi nghéo
truc hét 1a phai phat huy loi thé cia Tay Nguyén trong viéc phdt trién céc ving cay
chuyén canh mang tinh chat hang héa qui mo 16n nhu ca phé, cao su, tiéu, hat diéu,
bong... day la vung c6 1gi thé t6t nhit. Ba yéu td then chét nay 1a chinh sach dat dai;
t6 chiic san xudt (giong, phan bén, chi dong tudi tieu); ché bién tiéu thu san pham,
dac biét 1a thi trudng nudc ngoai. Ngudi dan c¢6 thé giau 1én nho ca phé, cao su,
tieu... song ciing c6 thé ngheéo di vi n6 né€u cic yéu t6 néu trén khong dugc giai
quyét hai hoa.

(1) Chinh sach dat dai. Chinh sach dat dai can phai duoc thuc hién mot cach
nhat quan, dong bo. Viéc qui hoach viing chuyén canh phai xuét phat tir nhu cu thi
truong, han ch€ tinh trang tu phat dan dén st dung dat dai kém hiéu qua, lam thé
nao dé dat gia tri t6i wu nhat trén mot hecta gieo trong khong phai chi 1a van dé nang
suat, chat lugng ma con 1a van dé gid ca, cing mot gi4 tri thu duoc néu qui hoach va
dinh huéng san xuat tot ¢6 thé tiét kiem 10-20% dién tich dat dai.

Hién nay & Tay Nguyén con nhiing noi nong dan khong cé dat hoac c6 qua it
dat dé san xuat nong 1am nghiép, can phai dugc giai quyét theo hudng:
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- Néu con dat hoang héa c6 thé dé phét trién san xuat nong 1am nghiép thi hd
tro dau tu viéc khai hoang, phuc héa giao dat cho dan san xuat.

- Giao cho nong lam truong qudc doanh va nong lam truong quan doi co
trach nhiém ti€p nhan dong bao khong cé dit, dong bao du canh, du cu va giao dat
cho dong bao san xuat.

- Uy ban nhan dan cic tinh & Tay Nguyén thuc hién cac chinh sach khuyén
khich céc t6 chiic, nong 1am nghiép ngoai quoc doanh ti€p nhan, gidi quyét viéc 1am
cho dong bao, nhét 1a cac ho ngheo.

- Nha nudc can danh khoan von dau tw d€ mé mang mot s6 vung kinh t€, quy
hoach va xay dung dong bo két cdu ha tdng san xuat va xa hoi, ké ca bo tri dat san
xuat va dat & dé ti€p nhan dan thi€u dat san xuat.

(2). Té chirc san xuat va xay dung dong bo két cau ha tang

To chiic sdn xudt khoa hoc, hiéu qua, nhat 13 viéc xay dung ha tang kinh t&
k§ thuat cho san xuat nong lam nghiép: Tay Nguyén c6 nhi€u kinh nghiém vé chi
dao t6 chifc san xudt ving cdy chuyén canh, song vidn dé ddu tu nghién ciu vé
giong, qui trinh san xuat, ché bién bdo quan va phat trién thay loi dé chi dong tuéi
tiéu cho cédc ving cay chuyén canh van 1a van dé cin quan tam. Dién tich cay hang
nam duoc tudi tiéu chu dong chi chi€ém khoang 12,7% (trong khi d6 viing néng thon
ca nudc 1a 48,08%); néu viéc chi dong tudi tiéu cay hang nam & Tay Nguyén bang
miic binh quan chung clia ca nudc nhu hién nay thi chac chan kinh t€ Tay Nguyén
s€ phat trién nhanh va 6n dinh hon nhiéu (cay ca phé thi€u nuéc luon 12 mai de doa
nguoi trong ca phé).

T6 chic 1anh thé theo hudng phat trién bén vitng doi v6i ving Tay Nguyén
con ham chia phat trién kinh t€-xa hoi phai dam bao stc chia 1anh hop ly cua lanh
thd, néu khong sé din dén su qud tai phat trién, phét trién "néng", pha vd hé thong
1anh thé vé moi trudng- bo tri san xudt-bo tri dan cu.

Yeéu ciu vé dam bdo siic chita viing 1a khi dua cdc hoat dong san xuét, dich
vu, lao dong dan cu vao viing phai duogc tinh todn kha nang stc chita hop 1y vé cac
diéu kién: cap nudc, dit dai cho xay dung, moi truong, sinh théi...Bo tri san xuét
phai dugc chon lua, can nhic nhim tao ra su hai hoa, thong thoang. Mot lanh tho
phat trién qua day dic s& bi kim ham phat trién.

Phat trién két cdu ha tdng phuc vu sdn xudt va ddn sinh. Mudn phat trién
kinh t€ va xa hoi trén vung dit cao nguyén tru phd nay cling giong nhu viéc phat
trién cdc khu cong nghiép, cdc khu ché€ xuat ¢ cdc ving khéc trong ca nudc, diéu
quan trong hang dau 12 phai ph4t trién két cau ha ting that tot. Ban than cac tinh Tay
Nguyén khong tu minh 1am dugc tit cad ma chi c6 thé 1am dugc mot phan nho, phan
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con lai 1a nha nudc, cic doanh nghiép nha nudc, doanh nghiép tu nhan, dac biét 1a
giao thong (ca duong bo, duong khong, duong thuy), mang luGi dién, hé thong dich
vu phuc vu san xuét nhu ngan hang, buu dién, khach san, cac co s& cung tng dich
vu san xudt; hé thong dich vu phuc vu dan sinh nhu hé théng bénh vién, truong hoc,
céc khu vui choi giai tri phét trién két cau ha tAng vira 1a mot dong luc vira 14 mot
chi tiéu quan trong cua phat trién kinh t€. Nha nuéc va cdc tinh Tay Nguyén cin c6
chinh séch khuyén khich tu nhan tham gia vdo qud trinh ph4t trién két c4u ha ting &
cac tinh Tay Nguyén, bdi vi trong nhiing nam qua mac du Nha nudc ¢6 uu tién dau
tu cho Tay Nguyén hon cac vung khac, song kha nang cua Nha nuéc cling cé han,
do d6 khuyén khich khu vuc tu nhan tham gia dau tu phat trién két cdu ha ting Tay
Nguyén 1a huéng di ding dé thic ddy kinh t€ Tay Nguyén, thu hep khoang céach
chénh léch vé phat trién va miic song gitta Tay Nguyén va cac ving kinh t&€ khac clia
ca nudc.

7.1.2. Chinh sdch giao ddt giao ritng

Chinh sach khuyén khich trong va bao vé rung da duoc thuc hién & Tay
Nguyén, nhitng véi dién tich 16n, kha nang trong va bao vé rung ciing nhu khai thac
tai nguyén rimg con nhiéu han ché. Lam thé nao dé ngudi dan gin bo véi rimg cé
thé song dugc nho ring, 1am thé nao dé khai thac hop 1y ngudn tai nguyén tir ring,
lam thé€ nao dé rimg phat trién, khong bi tan pha, do6 13 nhitng van dé can c¢6 chinh
sdch va bién phap hop ly hon. D¢ tai kién nghi: noi nao dan quan ly dugc thi giao
cho dan, noi nao dan khong quan 1y dugc thi giao cic tong doi thanh nién xung
phong, thanh nién tinh nguyén, cac binh doan quan doi lam kinh t&, cung c6 lai cac
lam nong truong; ciing da dén lic suy nghi dén viéc “ban ring” cho cac cong ty tu
nhan, cong ty ¢6 phan trong vong 50 nim tham chi 99 nim dộ tang nguộn thu cho
ngan sach, giam chi phi quan ly bdo vé va trong rimg. Viộc “ban rimg” phai gin vội
quyén loi khai thac st dung va trach nhiém bao vé rimg, day ciing 1a cach quan 1y c6
hiéu qua hon.

Chinh sdch phat trién va khai thdc tai nguyén rimg chi trd thanh dong luc
thuc su khi ngudi dan song duoc nho rimg va két hop phét trién rimg véi trong cay
luong thuc, chan nudi gia sdc, trong cay cong nghiép.

Viéc giao dat, giao rimg 12 mot chu truong ding, nhung giao thé nao dé
bao dam phat trién duogc viing chuyén canh san xuét hang héa qui mo 16n, diéu nay
tdc dong dén san luong va chat luong hang héa. Cung trén mot dién tich canh tac
néu 100 6ng chu san xuét s€ khac 10.000 ong chl san xuét ca trén binh dién san
luong va chat luong; s& di gia ca xuat khau ca phé, lda gao clia nudc ta thap hon mot
s6 nuGc chinh 1a chat lugng cudi cling cua san pham hang héa, da dén ldic cin quan
tam hon dén viéc c6 phan héa cdc 1am nong trudng trong cay chuyén canh, thanh lap
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hiép hoi clia nhitng ngudi san xudt ca phé, cao su, bong, tiéu, hat di€u & cac cap dia
phuong dé ho bao vé quyén loi ctia chinh ho va khuyén céo cdc nha san xudt; chat
lugng hang héa khong chi phu thudc khau ch€ bién bdo quan ma con phu thuodc
khau t6 chiic san xuat, dat dai, khi hau. Han ché viéc st dung dat dai mot cach tu
phat chinh 1a sir dung dat dai c6 hiéu qua hon, thic ddy tang trudng kinh t€ bén vitng
va giam ngheo. Chinh sdch dat dai va phat trién viing cay chuyén canh phai huéng
vao loi ich clia ngudi ngheo, déng bao dan toc thiéu s6, tao cho ho ¢ cong an viéc
lam gén bo vdi dat dai, véi viing cay chuyén canh dé ho tu vuot qua ngheéo déi vuon
lén lam giau.

7.1.3. Chinh sdach khuyén khich phat trién cdc doanh nghiép vita va nhd,
doanh nghiép dan doanh ddu tu vao ving Tdy Nguyén

Khuyén khich ciac doanh nghiép vira va nho, doanh nghiép dan doanh st
dung nhiéu lao dong nhat 12 lao dong ngudi dan toc thi€u so tai chd tham gia phat
trién san xuat kinh doanh trén dia ban Tay Nguyén. C6 chinh sich hé tro, khuyén
khich cdc doanh nghiép, nong, 1am trudng st dung nhiéu lao dong la ngudi dan toc
tai chd dé cac don vi nay vira 1am an ¢ hiéu qua vira tham gia thuc hién chinh sach
dan toc, dam bao cham lo doi song cho dong bao.

Nha nuéc uu tién trg gid, trg cudc van chuyén cac mat hang thiét yéu phuc vu
san xuat va doi song nhan dan. Ti€p tuc thuc hién Nghi dinh 20/1998/ND-CP cua
Chinh phtt vé phat trién thuong mai mién ndi, hai ddo. Ho trg thuong mai quoc
doanh vuon t6i khu vuc cac xa bién gidi, tham gia vao thi truong nong thon. Khuyén
khich cac doanh nghiép, cac thanh phan kinh t€ thuc hién hinh thic ky hop dong véi
nong dan tiéu thu nong san phdm va lam dich vu von, vat tu phuc vu cho san xuét,
truéc hét cac doanh nghiép, t6 chic, c4 nhan san xuit kinh doanh dua vao ving
nguyeén liéu ctia dan dé ché bién nong, 1am san. Xay dung phuong thic t6 chitc san
xuét nham nhat thé hod san xuat- ché bién- tiéu thu véi co ché t6 chic lien két: ho
nong dan- hgp tac xa- doanh nghiép véi cac co ch€ chinh sach thich hgp. Chinh
séch giao dat, giao ring cuia dia phuwong: ddy manh giao khodn ring cho ho gia dinh,
cho cong dong thon ban theo hudng chu yéu la cac loai ring phong ho, rung tu
nhién (ring kinh t€) nén giao lau dai (50 nam) cho ho dan va cong dong quan ly, ho
duge hudng 6-7% gia tri lam san chinh khi khai thac va hudéng 100% 1am san phu.

7.1.4. Chinh sdach gido duc va dao tao

- Thuc hién chinh sach gido duc doi v6i con em 1a ngudi dan toc thiéu s6 va
cdc xa dac biét kho khan thuoc Chuong trinh 135: ho tro sach gido khoa, gidy vo
hoc tap; tién dn &, hoc tap & cac trudng noi trd dan toc (huyén, tinh).

291



Thuc hién chinh sdch clr tuyén va sir dung con em dong bao dan toc di dao
tao nghé, hoc dai hoc va trung hoc chuyén nghiép. Uu tién cdc d6i tuong tu nguyén
di hoc tré vé qué huong nhan cong tac. Cac cap chinh quyén phai cé k&€ hoach, st
dung, b6 tri ngudi dan toc tai chd vao 1am viéc & cac co quan nha nudc, t6 chitc doan
thé, chinh tri, xa hoi ¢ dia phuong. Timg budc tién t6i dai bo phan cdn bo y t&, gido
duc 6 nong thon viing dong bao dan toc 1a nguodi dan tdc.

- Thuc hién chinh sach nha & cho gido vién dén cong tac tai cac xa dac biét
kho khan trong vung.

- Thuc hién mién phi toan bo tién kham, chita bénh tai cdc tram y té&, trung
tam y t&, bénh vién cho dong bao dan toc.

- Tang cuong kinh phi cho viéc thuc hién chuong trinh va thoi luong phéat
séng phat thanh, truyén hinh va lam bdo hinh béang thit ti€ng dan toc & dia phuong
xuong tan thon, ban, buon lang; cong tidc bdo tén va phat huy ban sic van hod dan
toc, ké ca vin hoa vat thé va vian hod phi vat thé. Hé tro kinh phi dé ting cudng cdc
doan nghé thuat, cic doi xung kich dién anh dén phuc vu cho dong bao dan toc, nhat
la vung sau, vung bién gidi.

- Chinh sach d6i can can bd xa, ban, lang

Xay dung doi ngii can bo.

Thuong xuyén dao tao bdi dudng kién thic vé 1y luan chinh tri, quan 1ly Nha
nudc, chuyén mon, nghiép vu cho doi ngii can bd co s& va cac gia lang, trudng ban.

Nghién cttu xem xét vé ché do boi dudng tro cap hang thiang d6i v6i nhiing
nguoi lam cong tac thon ban.

7.1.5. Xdy dung chuwong trinh phdt trién va dinh hudng ddu tw ving Tady
Nguyén trong thoi ky 2006-2010 va tdm nhin 2020.

7.2. Du bao trién vong dat dugc va dé xuat cac du an vu tién dau tu

7.2.1. Du bdo trién vong dat dwoc. Néu thuc hién dugc cic chinh sich va
gidi phap phat trién ving nhu da xdc dinh & trén thi kinh t€ - x3 hoi vung Tay
Nguyén c6 budc phat trién ddng ké, moi trudng duoc bao dam, an ninh va quoc
phong duoc gift vitng. T viec ddy manh ting trudng va chuyén dich co ciu kinh t€,
phat trién xa hoi s tao ra nhitng diéu kién can va du dé cai thién co ban doi song
nhan dan, 6n dinh vé xa hoi, cing c6 vé quéc phong va an ninh, lanh manh vé moi
truong, gép phan thuc hién cic nhiém vu chinh tri va chdc nang cta ving trong co
céu 1anh thé quoc gia. Nhitng du bdo trién vong cuia ving Tay Nguyén vé mot s6 chi
tiéu phat trién kinh t€ - xa hoi thé hién & nhitng van dé co ban sau:

(1). C6 nhip do tang trudng kinh t€ kha cao, khoang 8% thoi ky 2006-2010, 7%
thoi ky 2011-2015 va 7,8% thoi ky 2016-2020.
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(2). Co cau kinh t€ chung, co cau kinh t€ nganh chuyén dich nhanh, hop 1y theo
huéng tang nhanh céc nganh cong nghiép va dich vu.

(3). Chuyén dich lao dong c6 nhiéu tién bo, dén nam 2020 s& dat mic lao dong
phi nong nghiép khoang gin 50% trong tong so lao dong 1am viéc trong nén kinh t€ quéc

A

dan.

(4). GDP/nguoi nam 2010 dat khoang 14 triéu dong (gia hién hanh nam 2005),
bang khoang 70% miic binh quan ca nuéc va nam 2020 dat gan bang miic binh quan
chung ca nuéc. Giam duoc khodng cich déng ké chénh léch vé GDP/ngudi gitta Tay
Nguyén so véi binh quan chung ca nudc.

(5). Ty I¢ huy dong ngan sach tir GDP ngay cang tang, c¢6 th€ dat khoang 18-20%
so v6i GDP vao nam 2010 va phan dau t6i nam 2015 hoac 2020 khoang 25-26%

(6). Nang suat lao dong toan nén kinh t€ va timg nganh khong ngimg tang 1én, do
két qua cua viéc chuyén dich co ciu kinh t€ mang lai. Nang suat lao dong cong nghiép
(tinh theo GDP cong nghiép, gid hién hanh 2005) dén nam 2010 dat khoang 18,5 triéu
dong, nam 2020 dat khoang 50,8 triéu dong. Nang suét lao dong nong nghiép (tinh theo
GDP nong nghiép ) c6 thé dat hon 9 triéu dong vao nam 2010 va 12,7 triéu dong nam
2020, gap 1,63 1an so v6i nam 2005. Gi4 tri (tinh theo GDP)/ha dét nong nghiép c6 thé
dat 19,5 - 20 triéu dong, nam 2020 c6 thé dat khoang 54,3 - 55 triéu déng.

(7). Két célu ha tang chu yéu nhu thuay 1oi, cép thoat nuéc, giao thong, dién, trudng
hoc, bénh vién, cac cong trinh cong cong, kién tric do thi va do thi héa duoc cai thién rd
rét theo huéng hién dai hon. Cu dan & viing sau, viing xa, ving dong bao cac dan toc it
nguoi duoc cai thién ro rét. Khoang cach chénh léch vé miic do hudng thu van héa tinh
than so v6i viing dong bang khong ¢6 chénh léch 16n.

(8). Ty 1é do thi héa dat khoang 33% nam 2010 va khoang 42 % vao nam 2020.
Bo mit do thi c6 su thay déi ddng ké, moi xay dung méi déu tuan thii theo quy hoach,
hién dai va khang trang.

(9). Bén nam 2010 khong con ho déi, giam déng ké ho ngheo, tang s6 ho giau,
doi song vat chat va tinh than clia nhan dan duoc cai thién rd rét. Nang cao tudi tho trung
binh lén khodng 75 tudi. Bo mat nong thon, nhat a viing sau, viing xa dugc déi méi.

(10). Bén nam 2010 pht séng phat thanh truyén hinh trén dia ban tinh va ¢6
100% s6 ho dugce nghe dai phat thanh va xem truyén hinh; dugc dung dién sinh hoat va
t6i nam 2020 ¢6 100% dan s6 dugc dung nudc sach, c6 cac cong trinh hop vé sinh; moi
truong & khu vuc do thi va nong thon duge cai thién ro rét.
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Bdng 33. Du bdo trién vong két qud dat duoc ciia Viing Tdy Nguyén

trong tam nhin dai han

Chi tiéu DPon vi 2004 2010 2020

1. Dién tich tu nhién km’ 54475 54475 54475
2. Dan so6 trung binh nguoi 4670 5500 6000

.Ti1é do thi hoa % 27,5 33 42
3. Nhip do tang GDP" % - 8 7,8

- Cong nghiép-Xay dung ’ - 11-12,5 11-12

- Nong, 1am, thuy san ’ - 4-5 4,5

- Dich vu ), - 7-8 8,5-10
4. Co cau GDP (gia HH) % 100,0 100,0 100,0

- Cong nghiép-Xay dung " 16 30 32

- Nong nghiép, thuy san ’ 52,1 35 31

- Dich vu ), 31,9 35 37
5- Mot s6 chi tiéu xa hoi

. Ti 1&¢ LD that nghiép KVT/thi % 39 33 2,8

. Ti1é ho st dung dién ’ 80 90 100

. Ty 1& ho xem truyén hinh QG 80 90 100

. Ty 1& nghe dai TNVN 85 100 100

. Ti 1&¢ ho dung nudc sach (%) ’ 80 90 100

. Ti 1é tré em suy dinh dudng % 19 10

. S8 bac si/1 van dan bac si 4,7 6 10

. SO givong bénh/1 van dan giuong 12,5 16 21

. S6 may dién thoai/100 dan may 10 15
6 .Mot s6 chi tiéu vé moéi truong

. Dién tich che phu tir rimg % 53 58 63-65

. Ty 1é tuéi tiéu bang cdc CTTL % 14 35 65

Ty 1é nuGc thai do thi va khu %
cong nghiép duge xur 1y ) 70 100

. Dién tich dat trong do6i troc %

giam nhanh

(1) Tinh binh qudn cho thoi ky 2001-2005, 2006-2010, 2011-2020

7.2.2. Pé xudt cdac du dn wu tién ddu tu giai doan 2006-2010
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Bang 34. Du kién danh muc wu tién dau tu chi yéu vang Tdy Nguyén

Pon vi: Ty dong

Tong von dau tu

STT Danh muc Pia diém Thot gian Na.njg lu;c dén nam 2029 y
KC-HT thiét ke Téng s Da dau tu hét
2005
Tong so 96.418.7 8.497.8
I Cong nghiép
1 CN Khai khodang
Téng hop bo xit luyén nhom Lam Dong 2007-2015 7660
San xuat alu min bik Nong 2006-2009 1-3 tr.tan 22100
N/m Hydroxit nhom Lam Dong 10 v.t/n
N/m Loc Kao Lanh Lam Dong 10 v.t/n
N/m Khai thac CB khoang san Gia Lai 2007 3000 v.t/n 60
DA khai thic quang Fenpat bik Lak 2006-2010 1,5 tr.m’/n 100
2 CN Vat liéu xdy dung
N/m ch€ bién da granit ayunp Gia Lai 2005-2006 50 tr.m?*/n 15
N/m san xuét bé tong nhe Gia Lai 2005-2007 51 tr.m?*/n 15
N/m san xuét bé tong nhe bik Lak 2009-2010 5 v.m’/n 30
3 Cong nghiép co khi
N/m gia cong va san xuat SP co khi Gia Lai 2006 15
N/m 1ap rap may cong nghiép bik Lak 2009-2010 2 v.SP/n 30
4 | CN dét may




96¢

Téng von dau tu

. e Thoi gian Nang luc dén nam 2020
STI Danh muye Dladiem [ ycHT thiét ke Tongss | D% diu tuhét
2005
5 | Thuy dién
TD Dong Nai 3 +4 Lam Dong 2004-2010 520MW 8855 306
TD Dai Ninh Lam Dong 2003-2007 300MW 6658 2120
TD Dik Rtih Déik Nong 2006-2010 141MW 2940
TDTua Sra bik Nong 2005-2010 84MW 2237 300
Thuy dién nhd bik Nong 2005-2007
TD Krong Kmar bak Lik 2005-2007 11,6 MW 204 54
TD Buon Kop, Sépok III, Tua Srah bik Lak 2005-2007 280 MW 4370 730
TDPIléi Krong Kon Tum 2003-2010 110 MW 2967 680
TD Sé San 3 Gia Lai 2002-2006 274 MW 3952 2066
TD Sé¢ San 4 Gia Lai 2004-2008 330 MW 5546 238
TD An Khé - Ka Nat Gia Lai 2006-2010 150 MW 2500
TD Yang Nam Gia Lai 2005-2007 18 MW 300
Thiy dién nho va vira Gia Lai 2004-2008 90 MW 1485
6 | Dién luoi
Tram Krong Buk bik Lak 220KV
Tram 110KV bak Lak 3-5 tram
7 | CN ché bién
N/m bia Dik Lak 2005-2007 25 tr.l/n 200 100




L6T

Téng von dau tu

STT Danh muc Pia diém Thai gian Nﬁ.njg h'l:,c dén nam 2029 .
: ' KC-HT thiét keé Téng s6 Da dau tu hét
2005
N/m ché bién tinh bot san Pak Lak 2005-2006 2,5 v.t/n 20 10
N/m Ché bién mu cao su Krong Buk Pak Lak 2006-2010 7000 t/n
Céc N/m CB rang, xay ca phé bak Lak 2006-2009 2 van t/n 380
Cac N/m ché bién ca phé nhan bik Lk 2006-2010 5 van t/n 240 10
Cac N/m ché bién ca phé uét bik Lak 2006-2010 10 van t/n 520
Céac DA ch€ bién thit, sita bo bik Lak 2006-2010 3 van t/n 240
Céc DA trong, ché bién ca cao Dik Lak 2008-2010 6.000 ha 120
Céc DA ché bién tinh bot ngo Dak Lak 2006-2010 10 v.t/n 200
Céc DA ché bién thiic an gia stc bak Lak 2007-2008 15 v.t/n 60
N/m ché bién gb nhan tao bak Lak 2006-2010 4 v.m’/n 200
Ché bién ca phé nhan xuat khiu Lam Dong 2006-2010 5 van t/n
Ché bién qua Lam Dong 2006-2010 1 van t/n
N/m ché bién ca chua Lam Dong 2006-2010 3000 t/n
Xi nghiép cap dong rau Lam Dong 2006-2010 1 van t/n
N/m nuée khodng nudc uong Lam Dong 2006-2010 10tr.lit/n
N/m ruou vang Pa Lat Lam Dong 2006-2010 5tr.l/n
N/m ché bién sira Gia Lai 2007 1 van t/n 35
N/m ché bién rau qua Gia Lai 2007-2008 3 van t/n 65
N/m san xuét san phdm béng cao su Gia Lai 2008-2009 140




86¢

Téng von dau tu

. e Thoi gian Nang luc dén nam 2020
ST Danh myc Dladiem | g .HT thiét ke Tongss | D% diu tuhét
2005
N/m ch€ bién ca phé Thu Ha Gia Lai 2005-2007 2000 t/n 45
N/m ché bién SP tir mu cao su bik Nong 2007-2008 2000 t/n 50
San xuat d6 moc XK bik Nong 2006-2007 5000 m*/n 30
N/m ch€ bién dau thuc vat bik Nong 2008-2009 5000 t/n 40
N/m ché bién hat diéu Diak Nong 2006-2007 1500 t/n 17
N/m san xuat bot gidy Gia Lai 2006-2007 3 van t/n 60
N/m ché€ bién san Mang Yang Gia Lai 2006-2007 1,6 v.t/n 40
N/m ché bién hat diéu Gia Lai 2006-2007 5000 t/n 10
N/m ché bién ca phé hoa tan Gia Lai 2006-2007 5000 t/n 80
N/m stc san Gia Lai 2006-2007 1 van t/n 20
N/m bia nudc giai khat Gia Lai 2006-2007 20 tr.l/n 50
Nong lam nghiép
Nong nghiép
Lam nghiép
Trong ring céc tinh
Thuy lgi
Pau ti qua B
Ho Ka La Lam Dong 2004-2010 T 2206 ha 120,7
Ho Ea Soup Thugng bik Lak 1999-2006 T 8000 ha 400
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Téng von dau tu

. e Thoi gian Nang luc dén nam 2020
STI Danh muye Dladiem [ ycHT thiét ke Tongss | D% diu tuhét
2005
H6 Buon Joong bak Lak 2001-2007 31400 ha 127,6
Ho Krong Buk thugng bik Lak 2006-2010 14900 ha 1384
Cum cong trinh thuy loi Gia Nghia bak Nong 2006-2009 T 1000 ha 100
Cum thuy loi Dak 1ap, Dak Song bik Nong 2006-2008 T 1000 ha 70
TL Dak Dier Dak R6 bik Nong 2005-2007 T 2230 ha 173
Ho6 Ia Ring Gia Lai 2006-2010 T 2230 ha 97,7
Ho Mlah Gia Lai 2005-2007 T 5150 ha 450
Ho6 Ia Meur Gia Lai 2006-2010 T 12500 ha 1200
Ho6 Ea Tul Gia Lai 2006-2010 T 5500 ha 350
Ho Ia Mo Gia Lai 2006-2010 1200
Ho6 Dak Yén Kon Tum 1999-2006 T 1400 ha 69 32,3
Dadu tu qua dia phuong
H6 chita nude Dak Nong thugng Lam Dong 2006-2010 T 3700 ha 174
Cac ho chia nude khac Lam Dong 2006-2010 Tud6i 7200 ha 450
Céc cong trinh thuy loi khic Lam Dong 2006-2010 T.10v.ha 400
Ho Ea Hleo bak Lak 2008-2010 T.1315 88,7
Ho Ea Rot bik Lak 2008-2010 T.2200 ha 115
Hé thong kén thuy 1gi Ea Siip bik Lak 2005-2009 T.9455 ha 249 20
Ho6 Ea Dreh Gia Lai 2006-2010 T.600 ha 40




00¢

Téng von dau tu

. e Thoi gian Nang luc dén nam 2020
ST Danh muye Dladiem [ ycHT thiét ke Tongss | D% diu tuhét
2005

Hé thong thuy loi Tan Son Chu Jo Gia Lai 2006-2010 T.600 ha 33
HO0 Ta Blang thuong Gia Lai 2006-2010 T.300 ha 20
Cum TI Dak Lap, Dik Song bak Nong 2006-2008 T. 1000 ha 90
DA TL Ia Tri Kon Tum 2006-2010 T. 200 ha 120
DA ke song Dik Bla Kon Tum 2005-2009 10km 80 21
DA thuy loi Dak Ron Ga Kon Tum 2006-2008 T. 1057 102
DA TL Dék Prong Kon Tum 2006-2008 T.430 ha 45
DA TL Ia Tri - Ia Mo Kon Tum 2006-2008 T.800 ha 70
Hé thong TL nho Céc tinh 2006-2010

II | Giao thong

1 DPuong bo

1.1 | Padu tu qua bo 119 km 120 5,5
Quoc 10 26 bak Lik 1996-2010 170 km 300 12
Quoc 10 28 Dak Lak - Lam Dong 2005-2008 176 km 270 1
Quoc 10 27 Lam Dong - bak Lik 2001-2010 176 km 1303 689
buong H6 Chi Minh 2003-2010 364 km 1600
Puong Cao toc Dou Day Lién Khuong 2006-2015 115 km 804 469
Quoéc 16 14 C Gia Lai Kon Tum Dak Lak 2001-2010 423 km 141 90
Quoc 16 19 Gia Lai 2002-2010 248 km 200 72




10€

Téng von dau tu

STT Danh muc Dia diém Thoi gian Nﬁ.njg lu;c dén nam 2029 :
: ' KC-HT thiét keé Téng s6 Da dau tu hét
2005
Quoc 16 24 Kon Tum 1999-2006 164 km 110 46
Quodc 16 25 Gia Lai 1999-2010 114km 60
Quoc 16 40 Kon Tum 2006-2008 20,5km 2200
buong Dong Truong Son 2006-2010 520km
1.2 | Pdu tu qua dia phuong

Hé thong tinh 10 Céc tinh
Hé thong duong lién huyén Cac tinh
Nhua hoa 100% duong TPTX Cac tinh
Duong vanh dai TP Da Lat Lam Dong 2006-2010 19,4 km 206

2 | Duong sat
Pudng Dk Nong - Di an - cang 2007-2010 1500

3 | Hang khong
San bay Lién Khuong Lam Dong 2005-2008 2 triéu K/n 320

4 | Buu chinh vién thong
Hién dai hod mang ludi vién thong 5 5 tinh 2006-2010
Céc diém buu dién van hoa xa 5 tinh 2006-2010

5 | Cdp nuéc va cong cong
Cép nuéc TX Gia Nghia Déik Nong 2006-2010 1,2v.m’
Cép nuéc TT Dak Mam Déik Nong 2006-2010 5000 m’




0¢

Téng von dau tu

. e Thoi gian Nang luc dén nam 2020
ST Danh muye Dladiem [ ycHT thiét ke Tongss | D% diu tuhét
2005
Cap nudc TT Dak Mil bik Nong 2006-2010 6000 m’
Xay dung ha tang TT Gia Nghia bak Nong 2006-2010 360
Cap nudc TT bak To Kon Tum 2006-2010 4500 m*
Céc nha mdy nudc Lam Dong 2006-2010 7-14v/ m’
Duong vanh dai ngoai TP Da Lat Lam Dong 2006-2010 19,4km 207
Duong noi thi Da Lat Lam Dong 30km 115
Puong noi thi Bao Loc Lam Dong 20km 70
Nudc sach nong thon 5 tinh
Nghia trang d6 thi Gia Nghia bik Nong 2006-2010 50ha 50
Bai rac do thi Gia Nghia Dik Nong 2006-2010 50ha 50
6 Van hoa thong tin
Dé 4n phat trién van hod thong tin Cac tinh 2006-2010 1400
Dé an phat thanh Céc tinh 2006-2008 190
Trung tam phéat thanh truyén hinh bak Nong 2006-2007 18
Y € - xd hoi TDTT
Bénh vién da khoa khu vuc bak Lak 2006-2010 500 giuong 160
San van dong tinh bik Nong 2006-2010 25000 chd 60
Khu lién hop TT qudc gia Lam Dong 2006-2010 700
Bénh vién da khoa tinh bik Nong 2005-2010 500 giuong 100




013

Téng von dau tu

. e Thoi gian Nang luc dén nam 2020
ST Danh myc Dladiem | g .HT thiét ke Tongss | D% diu tuhét
2005

Nha thi dau TDTT Gia Lai 2006-2010 3000 chd 20

III | Gido duc dao tao

1 Pai hoc va cao ding

Dai hoc Tay nguyén bik Lak 2001-2010 7500 hs 307
Truong cao dang VHNT tinh bak Lak 2006-2010 79
Truong cao dang su pham tinh bik Nong 2007-2010 54

2 Truong chuyén nghiép
Truong KT cong nghé, day nghé bik Nong 2006-2010 37

3 | Cdc truong tiéu hoc, trung hoc 5 tinh

4 | Kién co6 hod truong hoc 5 tinh 2003-2006

IV | Du lich, dich vu
Cira khau Diic Co, Bo Y, Dik Bo 2001-2008
Ha tang du lich Tuyén Lam Lam Dong 2001-2010 450
Du lich thiac Go - thac Cam bak Nong 2006-2007 300 ha 58
Du lich h6 Ea SNo bak Nong 2007-2008 150 ha 50
Du lich sinh thai Ban Mé bik Lak 2009-2010 40 ha 30
Céc khu du lich khac 5 tinh 2001-2010
An ninh quéc phong
Ha tang cdc don bién phong 2001-2010




Y0¢

Téng von dau tu

STT Danh muc Pia diém Thai gian Nﬁnfg lu’/c dén nam 2029
' ' KC-HT thiét ké Téng s Pa dau tu hét
2005
V | Nganh khac
1 | Quan ly nha nuéc 2006-2010
2 | Ha tang huyén méi chia tach
3 Khoa hoc cong nghé




KET LUAN VA KIEN NGHI

I KET LUAN

1- Trén co s& diéu tra, khdo sét, tong quan, phan tich dinh gid vé thuc trang
phat trién kinh t€- xa hoi ving Tay Nguyén thoi ky 1996-2005, chi ra nhiing van dé
cap bach dat ra d6i véi phét trién kinh té- xa hoi va bdo vé moi truong vang Tay
Nguyén, dong thoi nghién citu dé xuat mot s6 giai phdp tong thé nhim trudc hét 1a
khai thdc tot nhét cdc tiém nang, 19i th€ ctia viing nham tang trudng kinh t€ nhanh,
hiéu qua cao va bén viing.

2- Dé tai da phan tich va xac dinh dugc mot s6 van dé cap bach dat ra doi véi
viing Tay Nguyén dé phat trién bén vitng. D0 la:

1. Vén dé dan so, dan toc va cdac van dé xa hoi
2. St dung dat va quan hé dat dai
3. Thi€u nudc dé phat trién san xudt
4. Ring 6 Tay Nguyén dang bi suy giam vé dién tich va trit luong.
5. Phit trién kinh t€ xa hoi
6. Chat luong moi truong
3- Dé tai da dé xuét cdc nhom giai phdp tong thé phat trién kinh t&€ xa hoi va
bao vé ving Tay Nguyén trong 10 - 15 nam t6i. Cac nhém giai phap do la:
1. Nhém gidi phdp chuyén dich co cau kinh t€,

+ Trong nong nghiép thoi gian tGi chi nén lya chon madt s6 nganh hang 16n ¢6
lgi thé€ phét trién, trén co s& hinh thanh céc ving nguyén liéu bao dam cho cong
nghiép ché bién nhu san xuét ngo, che, ca phé, cao su, dau tam, diéu....

+ Ngoai viéc ddy manh phét trién cong nghiép thiy dién va cong nghiép khai
khoang. Cac giai phdp vé phét trién viing nguyén liéu bao dam cho cong nghiép ché
bién nhat la cong nghiép ché bién nong lam san

+ Giai phap vé phat trién 1am nghiép, dua nghé rimg trd thanh nganh kinh
doanh c6 hiéu qua, giai quyét viéc lam va tang thu nhap, nhat la dong bao cac dan
toc. DE cao vai tro cua quan ly cong dong trong viéc bao vé va tdi sinh rimg tu
nhién.

+ Giai phdp vé phat trién nganh dich vu, du lich...
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2. Giai phép phat trién két cau ha tang clia ving
3. T6 chic 1anh tho kinh t€ xa hoi ving.

T6 chiic san xuat theo 1anh tho trén co s& phét huy vai trd trung tam hanh
chinh, kinh t&, van hoa cua cac thanh pho Pa Lat, Buon Ma Thuot, Pleiku va thi xa
Kon Tum, mot s0 thi x4, thi tran khac.

Hinh thanh cdc hanh lang kinh t€ theo huéng DPong - Tay, Bic- Nam gan véi
xay dung céc trung tam thuong mai tap trung & cac thanh pho, thi xa tao mdi giao
luu hang hod vé6i cidc vung khac va véi cdc nude Lao, Campuchia, Thai Lan qua céc
khu kinh t€ ctra khau Ditc Co (Gia Lai); B6 Y (Kon Tum) va Dic By (Pak Lik).

4. Chinh sach va giai phap phat phét trién nguén nhan luc

5. Chinh sach va giai phap phét trién khoa hoc va cong nghé va bao vé moi
truong

6. Cing c6 hé thong chinh tri vimg manh tir co s, két hop phét trién kinh t&
vGi bao vé quoc phong an ninh.

7. Chinh sdch va giai phdp vé tai chinh va dau tu

Huy dong nhiéu nguén von dé trong 10 nam tdi c6 duoc tong von diu tu gap
3,5 1an so véi thoi ky 1996-2000; trong d6 cé khoang 33-35% la ngudn von ngan
sdch nha nuéc. Trong tong von ddu tu xa hoi gianh khoang 30% cho khu vuc san
xuat, 60% cho két ciu ha tdng va khoang 10% cho phat trién nguén nhan luc.

Chinh sach tai chinh phai nhim vao viéc ddy manh c6 phan héa doanh nghiép
nha nudc di doi voi phét trién cdc thanh phan kinh t€ khdc, nhat 1a doi vé6i céac doanh
nghiép vlra va nho. Thuc su coi khu vuc kinh t€ ngoai nha nudc la dong luc quan
trong trong qua trinh tao viéc lam, nang cao doi song ctia xa hoi ciia vung

8. Tang cuong su phdi hgp, hop tac lién ving

9. Giai phdp vé quy hoach va tang cudong cong tic quan 1y Nha nudc vé quy
hoach

10. Kién nghi b6 sung mot s chinh sach phat trién trén mot s Iinh vuc.

I1. KIEN NGHI NHUNG VIEC CAN LAM NGAY

1. Béi v6i Tay Nguyén, han hdn va mat rimg, chdy rimg luon luon la van dé
chi phoi dén su phat trién kinh té- x4 hoi- moi trudng cta toan ving. Nam nao céc
tinh ciing xay ra tinh trang kho han, chay ring va khai thac ring cling xay ra trén
dién rong; anh huong rat 16n dén san xuat va doi song cua hang triéu nguoi, nhat 1a
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doéng bao dan toc thi€u s6. Vi vay phit trién dong bo hé thong thiy 1gi, ddy nhanh
viéc giao dat, giao rimg phai 1a van dé then chét, chli yéu nhat hién nay; chi cé giai
quyột duoc thuy 1oi, rimg ¢6 chi mội gộp phan phat triộn nong 1am nghiộp mot cach
bén vitng. Do d6, trong cac k& hoach phat trién can uu tién dau tu tap trung cho xay
dung cdc cong trinh thity 10i theo quy hoach thiy loi da duoc duyét, ddy nhanh tién
do giao dat giao rung lau dai va nang dinh mic khodn bao vé va tu bo rimng cao gap
doi so v6i hién nay 1a nhitng cong viéc can dugc trién khai ngay ca tru6c mat cling
nhu lau dai & Tay Nguyén.

2. Chinh phu can phan cdp manh mé viéc quan ly cic chuong trinh muc tiéu
cho dia phuong; giao cho UBND tinh quyén han va trach nhiém 16n hon trong viéc
quan ly va diéu pho6i ngudn luc dé ddu tu phat trién kinh t€- xa hoi ving dan toc
thi€u s6 sdt ding véi yéu ciu thuc t€. Chi c¢6 phan cdp manh mé hon méi thuc su
thic ddy su niang dong sang tao tlr co s&, méi tap trung dugc cdc ngudn luc va méi
nang cao dugc chat luong, hiéu qua ctua cac du an trong chuong trinh muc tiéu ctua
Chinh phu.

3. Xay dung chuong trinh phat trién va ddu tu dé thuc hién Nghi quyét 10
cta Bo Chinh tri vé Tay Nguyén trong thoi ky 2006-2010. Dac biét chd y dén xay
dung chuong trinh dao tao phét trién nguén nhan luc, nhét 12 nguén nhan luc chat
luong cao cho Tay Nguyén.

4. Ca nuéc vi Tay Nguyén, Tay Nguyén vi ca nuc dang duge trién khai tich
cuc dudi su chi dao truc ti€p cia Dang, Chinh pht, Nha nudc.

Pé nghi Bo Khoa hoc va Cong nghé cén tiép tuc chi dao tap trung xay dung

mot chuong trinh nghién citu dai han trong diém ctia Nha nudc vé hé thong nhitng

oiai phap cian ban, toan dién va lau dai cho phat trién bén vitng ving Tay Neuyeén,

boi I tu nhién- kinh t€- xa hoi-méi trudng gan véi dam bao quéc phong an ninh 1a
thé thong nhat hitu co, khong thé tach roi.

5. Nhitng két qua nghién ctu trén s€ 1a co so luan ct khoa hoc va thuc tién
g6p phan truc ti€p vao phat trién kinh t€- xa hoi va bdo vé moi trudng vung Tay
Nguyén trong tinh hinh méi./.

RS (HE) RIS
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Tai liéu tiéng Viét
1. Ban Chi dao tong diéu tra dan so trung uong, 2000. Téng diéu tra dan sé va nha

d, két qud suy rong mau 3%. Ha Noi.

2. Ban khoa gido Trung wong va nhitng co quan khac, 2001. Bdo vé moi truong va
phdt trién bén vitng ¢ Viét Nam. Ha Noi.

3. Bo Khoa hoc Cong nghé va Moi trudong ,1995, Cdc tiéu chudn nha nudc Viét
Nam vé moi truong, Ha Noi.

4. Bo Khoa hoc Cong nghé va Moi trudng ,1998. "Nhdt thé hod quy hoach méi
truong vao ké hoach phdt trién kinh té - xa hoi” . Tap chi bao vé moi trudng, sO
3.

5. Bo Khoa hoc Cong nghé va Moi truong , 1998. Sdch do Viét Nam (Phan thuc
vat). NXB. KHKT, Ha Noi.

6. B0 Khoa hoc Cong nghé va Moi truong , 2000. Sdch do Viét Nam (Phan dong
vat). T4i ban 14n 2, NXB. KHKT, Ha Noi.
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tién. Ha Noi.
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quoc gia 2001-2010 (ban thao). Nha xuat ban thé gidi, 2001.
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NXB. Su that, Ha Noi.

10.B6 Lam nghiép, 1994. Cdc vdan bdn phdp quy vé qudn ly riing, bdo vé ring, qudn
Iy lam san. NXB. Nong nghiép, Ha Noi.
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13.Bo Nong nghiép va Phét trién Nong thon, 2001. Dy dn trong méi 5 triéu ha ring.
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14.Bo Tai nguyén va Moi trudng, 2002. Bdo vé moéi truong - Chuyén dé phdt trién
bén vitng. Ha Noi, 2002.

15.B06 Tai nguyén va Moi truong, 2002. Hién trang moi truong Viét Nam 2002, Ha
Noi. Cdc van bdn phdp ly vé viéc gidi quyét bién gidi Viét Nam- Lao - tdp I -
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Ban do.
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Noi.
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21.Chuong trinh phat trién lién hop quéc tai Viét Nam, 2002. Chién luoc thuc hién
cdc muc tiéu phdt trién cia Viét Nam: Dam bao bén ving vé moi truong. Ha
Noi, 2002.

22.Cong hoa xa hoi chli nghia Viét Nam , 1991. Ludt bdo vé va phdt trién ring.
NXB. Chinh tri quoc gia. Ha Noi.

23.Cong hoa xa hoi cht nghia Viét Nam, 1983. Ddn s6 Viét Nam 1/10/1979, Ban
chi dao TDTDS Trung wong. Ha Noi.

24. Cuc Dia chat va khoang san Viét Nam,1995. Bdn do nudc dudi ddt tinh KonTum
ty 1é 1/200.000 kém theo thuyét minh. Ha NOi.

25.Cuc dia chit va khodng san Viét Nam, 1997. Bdn doé bo tri mang ludi quan trdc
quoc gia ving Tdy Nguyén ty 1é 1/200.000 kem theo thuyét minh. Ha Noi.
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Danh sách cơ quan và cá nhân 

tham gia thực hiện đề tài


I. Các cơ quan tham gia nghiên cứu


1. Ban Nghiên cứu phát triển vùng, Viện Chiến lược phát triển


2. Ban Nghiên cứu phát triển hạ tầng, Viện Chiến lược phát triển


3. Ban Nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực và các vấn đề xã hội, Viện Chiến lược phát triển


4. Ban Nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụ


5. Khoa Địa lý, trường Đại học khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội


6. Khoa Quản lý kinh tế đô thị và môi trường, trường Đại học Kinh tế quốc dân


7. Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư


8. Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư


9. Vụ Tổng hợp, Tổng Cục Thống kê


10.Viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


11. Viện Địa lý, Viện Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia


12. Viện Nghiên cứu kinh tế Bộ Thương mại


13. Sở Khoa học và công nghệ, Sở Địa chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Kon Tum


14. Sở Khoa học và công nghệ, Sở Địa chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Gia Lai


15. Sở Khoa học và công nghệ, Sở Địa chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đăk Lăk


16. Sở Khoa học và công nghệ, Sở Địa chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đăk Nông


17. Sở Khoa học và công nghệ, Sở Địa chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Lâm Đồng


II. Những người tham gia nghiên cứu

1.TS. Nguyễn Văn Phú, Phó Trưởng ban, Viện Chiến lược phát triển (CLPT)


2. TS. Nguyễn Bá Ân, Phó Viện trưởng Viện CLPT


3. TS. Nguyễn Văn Thành, Trưởng ban, Ban Dân số nguồn nhân lực


4. ThS. Nguyễn Văn Chinh, Phó Viện trưởng Viện QHTKNN


5. TS. Đào Trọng Thanh- Phó Vụ trưởng-Vụ quốc phòng an ninh


6. TS. Lưu Đức Hải-Phó Trưởng ban nghiên cứu các ngành dịch vụ


7. TS. Cao Ngọc Lân-Phó giám đốc Trung tâm thông tin-đào tạo và tư vấn phát triển.


8. TS. Lê Văn Nắp-Phó trưởng ban Ban Tổng hợp Viện Chiến lược phát triển

9. ThS. Hoàng Thị Vân Anh, Nghiên cứu viên Viện kinh tế Thương mại.


10. KS. Nguyễn Bá Khoáng, Phó Vụ trưởng, Vụ Tổng hợp TCTK


11. KS. Hoàng Phẩm-Chuyên viên cao cấp Vụ kinh tế địa phương và lãnh thổ- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


12. ThS. Nguyễn Việt Hồng, Chuyên viên Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị-Bộ Kế hoạch và Đầu tư


13. CN. Trần Thị Nội, Nghiên cứu viên chính Viện CLPT


14. CN. Đinh Công Tôn, Nghiên cứu viên chính Viện CLPT


15. CN. Nguyễn Văn Huy, nghiên cứu viên Viện CLPT


16. CN. Trần Hà Nguyên, nghiên cứu viên Viện CLPT


17. CN. Nguyễn Thị Hoàng Điệp, nghiên cứu viên, Viện CLPT


18. TS. Lê Thanh Bình, Viện CLPT


19. CN. Trần Đình Hàn


20. TS. Trần Hồng Quang, Phó Trưởng ban,Viện CLPT


21. KS. Nguyễn Văn Quyết, Viện CLPT


22. ThS. Nguyễn Thị Xuân Hương, Viện CLPT


23. CN. Trần Thị Minh Sơn, Viện CLPT


24. CN. Nguyễn Thị Hoàng Điệp, Viện CLPT


25. KTS. Lê Anh Đức, Viện CLPT


26. KS. Huỳnh Tú Hân


27. ThS. Trần Văn Thành, Viện Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia

Mở đầu

I. Sự cần thiết của việc nghiên cứu


Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX chỉ rõ:"Tây Nguyên là địa bàn chiến lược quan trọng của cả nước cả về kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh, có lợi thế để phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp sản xuất hàng hoá lớn kết hợp với công nghiệp chế biến, phát triển công nghiệp năng lượng và công nghiệp khai thác khoáng sản. Xây dựng Tây Nguyên giàu về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng, an ninh, tiến tới thành vùng kinh tế động lực". Bộ Chính trị có Nghị quyết 10/ NQ/TW ngày 18/1/2002 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010; Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 168/2001/QĐ- TTg ngày 30/10/2001 về định hướng dài hạn đến năm 2010 và kế hoạch 5 năm 2001-2005 của vùng Tây Nguyên. Dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ X cũng xác định:" Cần tập trung mọi nỗ lực phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn chặt với việc đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Tây Nguyên" (tr.106-Dự thảo Văn kiện trình Đại hội X của Đảng). 


Quán triệt những chủ trương của Đảng và Chính phủ về xây dựng phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Tây Nguyên trong tình hình mới, phương hướng tới phải xây dựng Tây Nguyên trở thành vùng giàu về kinh tế, rút ngắn khoảng cách về chênh lệch phát triển của vùng so với trung bình cả nước, đời sống vật chất và tinh thần của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên ngày càng được cải thiện và nâng cao, bền vững về môi trường sinh thái và ổn định về an ninh quốc phòng. Giải quyết những vấn đề đó đối với vùng Tây Nguyên, đòi hỏi phải nghiên cứu, đề xuất các nhóm giải pháp tổng thể có cơ sở khoa học và thực tiễn là rất quan trọng và mang tính cấp thiết . 

Trước những nhiệm vụ cấp bách đặt ra như trên, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo việc nghiên cứu và giao cho Viện Chiến lược phát triển Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì triển khai nghiên cứu đề tài:"Nghiên cứu các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên trong tình hình mới"(mã số KC.08.23). Đây là một đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước"Bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai" mã số (KC.08).


Trong quá trình tổ chức thực hiện nghiên cứu và triển khai, Đề tài đã tập hợp đông đảo các chuyên gia chuyên ngành, các nhà khoa học của Viện Chiến lược phát triển, Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Viện Quy hoạch Thiết kế nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Viện Địa lý thuộc Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia; Khoa Địa lý của Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; trường Đại học kinh tế quốc dân, cùng một số Vụ, Viện khác có liên quan của các Bộ ngành cùng tiến hành điều tra khảo sát, nghiên cứu đề xuất ra các giải pháp đồng bộ, tổng thể để phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên theo hướng phát triển bền vững.


II. Một số thông tin chung của đề tài


1. Tên đề tài:"Nghiên cứu các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên trong tình hình mới".


2. Cơ quan chủ trì: Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư


3. Cơ quan tham gia trực tiếp: 17 cơ quan tham gia nghiên cứu, bao gồm các Ban nghiên cứu của các Viện, Tổng Cục, các Vụ, các Khoa của các trường Đại học, các Sở ngành ở Địa phương và khoảng 30 cán bộ nghiên cứu, các nhà khoa học tham gia nghiên cứu đề tài.

III. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu


1. Mục tiêu 


Đề xuất hệ thống chính sách, giải pháp tổng thể có căn cứ khoa học cho phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững Tây Nguyên.


2. Nhiệm vụ


(1) Phân tích, đánh giá những vấn đề cấp bách đặt ra đối với vùng Tây Nguyên trong sử dụng tài nguyên và phát triển kinh tế- xã hội.


(2) Nghiên cứu đề xuất các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên.

IV. Tình hình hoạt động của đề tài


1. Công tác khảo sát thực địa, chuẩn bị tài liệu, hội thảo, công bố kết quả nghiên cứu


1.1. Về khảo sát thực địa. Trong 3 năm tổ chức triển khai nghiên cứu, đề tài đã tổ chức 4 cuộc điều tra khảo sát với 20 lượt cán bộ tham gia trong thời gian là 45 ngày đêm; trao đổi và làm việc với nhiều huyện thị và nhiều xã bản tại những vùng đặc biệt khó khăn ở Tây Nguyên.


1.2. Về thu thập tài liệu . Trong 3 năm đề tài đã tiến hành thu thập tài liệu, dữ liệu. Cụ thể là:


- Thu thập và nghiên cứu các công trình nghiên cứu có liên quan tới vùng Tây Nguyên trước đây như:


+ Chương trình điều tra tổng hợp vùng Tây Nguyên (1976-1980) gọi tắt là chương trình Tây Nguyên I do Viện Khoa học Việt Nam (nay là Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia) chủ trì; Chương trình Xây dựng cơ sở khoa học cho quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên (1984-1988) gọi tắt là Chương trình 48C do Viện Khoa học Việt Nam (nay là Trung tâm Khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia) chủ trì. 


+ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên thời kỳ 1996-2010 (1994-1995) và các Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng thời kỳ 1996-2010 và báo cáo Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Lâm Đồng đến năm 2010 và tầm nhìn 2020; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội các huyện, thị xã, các cửa khẩu đất liền như Đức Cơ, Bờ Y, Đăkpơ 

+ Thu thập, hệ thống hoá các số liệu, tư liệu huyện và ngành của các tỉnh trong vùng; Hệ thống các số liệu về kinh tế, xã hội theo vùng và các tỉnh vùng Tây Nguyên.

+ Tham khảo, kế thừa các kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học khác có liên quan trong ch​ương trình KH & CN: Bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai, mã số KC08.

1.3. Về Hội thảo. Đề tài đã tổ chức 3 phiên hội thảo lớn về các vấn đề cơ bản của đề tài như: Các vấn đề cấp bách đặt ra đối với vùng Tây Nguyên; bàn về giải pháp tổng thể phát triển vùng; các vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng an ninh, quốc phòng. Ngoài ra còn tổ chức nhiều hội thảo nhỏ với các chuyên đề nghiên cứu của đề tài.

1.4. Về công bố kết quả. Đề tài đã đăng tải 4 bài trên các tạp chí: 1 bài trên Tạp chí Cộng sản; 3 bài trên các Tạp chí chuyên ngành Kinh tế Dự báo, Kinh tế phát triển.


(1). Tây Nguyên - Những vấn đề đặt ra trên con đường phát triển. Hoàng Ngọc Phong. Tạp chí kinh tế và Dự báo. Số 7/2003. ISSN 0866.7120


(2). Một số vấn đề chuyển dịch cơ cấu cây trồng chủ yếu ở Tây Nguyên. Hoàng Ngọc Phong. Tạp chí kinh tế và Dự báo. Số 10/2003. ISSN 0866.7120


(3). Phát triển kinh tế -xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên. Hoàng Ngọc Phong. Tạp chí Cộng sản. Số 12/2003. ISSN 0866.7226


(4). Hợp tác trong tam giác phát triển - Giải pháp quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên trong tình hình mới. Hoàng Ngọc Phong. Tạp chí kinh tế và Dự báo. Số 9/2005. ISSN 0866.7120


Ngoài ra còn có một số bài báo đăng tải trên các kỷ yếu hội thảo khoa học của đề tài và Chương trình.

2. Nghiên cứu triển khai


Với mục tiêu và nhiệm vụ triển khai nghiên cứu, đề tài đã xây dựng được 8 báo cáo theo Bảng 1 và 2 của Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo Hợp đồng số 23/2003/HĐ ĐTCB-KC-08. 

3. Đào tạo cán bộ


-Thông qua các hoạt động của đề tài góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học trẻ của Viện và Trung tâm kinh tế Miền Nam về phương pháp tiếp cận, nội dung nghiên cứu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội nói chung và các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên nói riêng.


-Bổ sung các giáo trình về địa lý kinh tế, tài nguyên, môi trường, xã hội nhân văn và những nghiên cứu về các dân tộc ở vùng Tây Nguyên thông qua các kết quả nghiên cứu và điều tra bổ sung.


-Trang bị thêm về hiểu biết thực tiễn cho một số cán bộ nghiên cứu tham gia đề tài.


- Nâng cao khả năng tổ chức phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ. Đề tài đã tập hợp được đông đảo các nhà khoa học ở Trung ương và địa phương tham gia. 


4. Kinh phí 


Kinh phí hàng năm được duyệt theo các nội dung công việc được ghi trong các hợp đồng năm, sau đó được phân chia và chuyển cho các tập thể khoa học và các cá nhân tham gia thực hiện đề tài (thông qua HĐ thuê khoán chuyên môn). 


Đề tài đã thực hiện tốt các quy định về tài chính của Nhà nước và tuân thủ theo kế hoạch dự trù kinh phí được duyệt từng năm.


5. Đánh giá chung


Kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, là sản phẩm lao động khoa học của nhiều cán bộ, nhiều chuyên gia khoa học của các chuyên ngành. So với mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ và sản phẩm khoa học được giao thực hiện trong 3 năm 2003-2005 có thể đánh giá tổng quát như sau: 


- Đề tài đã thu thập, hệ thống hoá được các tài liệu khoa học, các kết quả nghiên cứu và kiểm định thực tế qua các đợt khảo sát về hiện trạng phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên từ năm 1990 đến nay. Đây là hệ thống tư liệu, số liệu rất quý góp phần tạo những căn cứ, cơ sở khoa học của việc xây dựng hoạch định các chính sách phát triển KT-XH vùng Tây Nguyên.


- Đề tài nghiên cứu, phát hiện những vấn đề cấp bách nhất đặt ra đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên, thực trạng phát triển kinh tế- xã hội vùng dưới tác động của các chính sách, nhất là Quyết định 656/TTg và Quyết định 168/TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng như Nghị quyết 10/TƯ của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Tây Nguyên trong tình hình mới. Đây thực sự là một công việc cực kỳ phức tạp khó khăn và đòi hỏi phải mất rất nhiều thời gian, công sức, kinh phí của toàn thể cán bộ nghiên cứu tham gia đề tài. Chính vì vậy, đã có một số đóng góp thiết thực cho việc khuyến cáo với các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc chỉ đạo, điều hành quy hoạch và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên.

- Đề tài đã đề xuất hệ thống các nhóm giải pháp tổng thể nhằm góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc đặt ra trong phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên trong tình hình mới.


- Đề tài đã xây dựng được hệ thống các bản đồ chuyên đề tỷ lệ 1/100.000 về vùng Tây Nguyên.

V. Phương pháp nghiên cứu


Đề tài đã sử dụng tổng hợp đan xen giữa các phư​ơng pháp nghiên cứu trong phòng, phư​ơng pháp nghiên cứu ngoài thực địa với các ph​ương pháp bản đồ và các phương pháp hiện đại khác. Cụ thể:


a. Nghiên cứu tổng quan 


- Sử dụng phương pháp thống kê, thu thập xử lý tài liệu, tư liệu để thu thập các tài liệu tại các cơ quan trung ương và địa phương có liên quan đến vùng Tây Nguyên. 


- Sử dụng phương pháp phân tích hệ thống, so sánh và phân tích tổng hợp để nghiên cứu tổng quan kết quả nghiên cứu của các tác giả có liên quan đến đề tài để rút ra vấn đề chung có thể áp dụng cho đề tài.


b. Nghiên cứu thực địa


- Sử dụng phương pháp điều tra, khảo sát ngoài thực địa đánh giá hiện trạng tự nhiên, kinh tế-xã hội và môi trường, hiệu quả đầu tư và tác động của các chủ trương, chính sách. Đặc biệt chú ý điều tra khảo sát kỹ tại các khu vực và điểm “nóng” ở Tây Nguyên.


c. Nghiên cứu nội nghiệp 


Sử dụng phương pháp thống kê, phân tích hệ thống, bản đồ, dự báo… để tổng hợp, phân tích các số liệu và tài liệu đã điều tra thu thập được. Nghiên cứu tìm nguyên nhân của hiện tượng để từ đó đề xuất giải pháp tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên trong tình hình mới.

VI. Hiệu quả kinh tế xã hội của đề tài


a) Về mặt khoa học


Đây là đề tài nghiên cứu về phương pháp luận xây dựng giải pháp tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cho một vùng có vị trí địa lý, kinh tế-xã hội và quốc phòng an ninh đặc biệt quan trọng của đất nước là Tây Nguyên.


Nếu như các đề tài trong Chương trình Tây Nguyên I và II trước đây chỉ đề cập riêng lẻ các vấn đề khai thác và sử dụng tổng hợp về tài nguyên tự nhiên (Tây Nguyên I) và nhấn mạnh tới các vấn đề kinh tế xã hội, kết hợp với khai thác và sử dụng tổng hợp tài nguyên thiên nhiên (Tây Nguyên II) thì ở đề tài này đã đặc biệt chú trọng tới nghiên cứu và xử lý tổng hợp các vấn đề tự nhiên - tài nguyên - môi trường - kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng- an ninh và xây dựng củng cố hệ thống chính trị từ cơ sở không chỉ ở vùng Tây Nguyên, mà đặt nó trong sự vận động đi lên trong tổng thể nền kinh tế cả nước. 


b) Về mặt thực tiễn


Đề tài đã tổng kết và hệ thống hoá được các chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với vùng Tây Nguyên trong những năm qua cũng như đánh giá tác động và hiệu quả của các chính sách đó để làm cơ sở đề xuất các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế -xã hội phù hợp. Trong quá trình triển khai thực hiện đã có nhiều kết quả nghiên cứu của đề tài được chuyển giao vào thực tiễn như:


- Đóng góp thiết thực xây dựng, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2001-2010 và tầm nhìn 2020 của các địa phương vùng Tây Nguyên.


- Đóng góp nhiều cơ sở khoa học cho việc xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn của các ngành và các địa phương trong vùng nhất là các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư.


- Những kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần trực tiếp vào việc tổng kết, đánh giá các mặt được, chưa được trong việc tổ chức thực hiện Quyết định 168/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 10- NQ/TW ngày 18/1/2002 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm QP-AN vùng Tây Nguyên thời kỳ 2001-2010.


- Các giải pháp đề xuất của đề tài đã, đang được các cơ quan chuyên môn ở Trung ương và các tỉnh trong vùng tham khảo và sử dụng để xác định những mục tiêu chủ yếu, đề xuất các phương hướng lớn về phát triển ngành, vùng, tỉnh trong 10-15 năm. 


- Một số kiến nghị khoa học về chính sách, cơ chế đã được các cơ quan Nhà nước ở Trung ương và địa phương xem xét điều chỉnh trong quá trình tổ chức chỉ đạo xây dựng phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên theo hướng phát triển bền vững.


-  Đề tài đã đóng góp lớn vào việc xác định các lợi thế, hạn chế và đưa ra những định hướng cơ bản về hợp tác phát triển giữa các tỉnh trong Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội khu vực biên giới 3 nước Việt Nam- Lào và Campuchia. (Báo cáo Quy hoạch này đã được Thủ tướng Chính phủ 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia phê duyệt tại cuộc giặp 3 bên vào tháng 11 năm 2004, tại thủ đô Viêng Chăn).


- Thông qua nghiên cứu đề tài này, vị thế của cơ quan chủ trì đề tài thông qua sự tín nhiệm của các tỉnh Tây Nguyên trong hoạch định chính sách phát triển và tư vấn về quy hoạch phát triển. Quan hệ trong cung cấp thông tin và tư vấn giữa cơ quan chủ trì đề tài với Ban Chỉ đạo Tây Nguyên càng chặt chẽ hơn.


c) Về mặt kinh tế


Đề tài đã chỉ ra những vấn đề cấp bách đặt ra trong phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường. Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đầu tư các dự án phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên.


d) Về mặt xã hội


+ Xác định được một số vấn đề cấp bách đặt ra đối với vùng Tây Nguyên để phát triển bền vững. Đó là:


(1). Vấn đề dân số, dân tộc và các vấn đề xã hội


(2). Sử dụng đất và quan hệ đất đai


(3). Thiếu nước để phát triển sản xuất

(4). Rừng ở Tây Nguyên đang bị suy giảm về diện tích và trữ lượng. 


(5). Phát triển kinh tế xã hội


(6). Chất lượng môi trường

 + Đưa ra được các giải pháp tổng thể và chính sách để ổn định và phát triển kinh tế -xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân tộc vùng Tây Nguyên. Có thể tổng hợp các giải pháp đã đề xuất trong đề tài thành các nhóm sau:


1. Nhóm giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế.  


2. Giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng của vùng


3. Tổ chức lãnh thổ kinh tế xã hội vùng.


4. Chính sách và giải pháp phát phát triển nguồn nhân lực 


5. Chính sách, giải pháp phát triển khoa học-công nghệ và bảo vệ môi trường


6. Củng cố hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ quốc phòng an ninh.


7. Chính sách và giải pháp về tài chính và đầu tư


8. Tăng cường sự phối hợp, hợp tác liên vùng


9. Giải pháp về quy hoạch và tăng cường quản lý Nhà nước về quy hoạch


10. Kiến nghị bổ sung một số chính sách phát triển trên một số lĩnh vực.


Trong 3 năm (2003-2005) thực hiện đề tài được sự chỉ đạo, quản lý chặt chẽ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban chủ nhiệm chương trình KC-08, dưới sự chủ trì của Viện Chiến lược phát triển, đề tài đã thu được nhiều kết quả có giá trị về mặt khoa học và thực tiễn.


Nhân dịp này, tập thể tham gia thực hiện đề tài xin chân thành cám ơn cơ quan chủ trì đề tài, các cơ quan chức năng ở Trung ương và 5 tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và Lâm Đồng) đã tạo điều kiện thuận lợi cho đề tài triển khai đúng kế hoạch và tiến độ đặt ra. Xin cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình và sự giúp đỡ vô tư của lãnh đạo Viện Chiến lược phát triển và các Viện chuyên ngành, các chuyên gia, các nhà khoa học đã góp phần tích cực vào sự thành công của đề tài.


Báo cáo tổng hợp của đề tài gồm 314 trang với 69 bảng biểu, 10 bản đồ được xử lý tổng hợp từ các báo cáo chuyên đề về các lĩnh vực nghiên cứu lý luận, thực tiễn, khoa học kỹ thuật, tổ chức quản lý sản xuất, các chính sách phát triển và 84 tài liệu tham khảo tiếng Việt và 27 tài liệu tham khảo của nước ngoài. Báo cáo tổng kết khoa học của đề tài không kể phần mở đầu và phần kết luận được cấu trúc thành hai phần với 6 chương:


Phần thứ nhất - Thực trạng phát triển và những vấn đề cấp bách đối với vùng Tây Nguyên trong sử dụng tài nguyên và phát triển kinh tế - xã hội, gồm 3 chương


Phần thứ hai - Các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên trong tình hình mới, gồm 12 chương. 


Dưới đây là báo cáo tóm tắt của đề tài

Phần thứ nhất


thực trạng phát triển và những vấn đề cấp bách đặt ra


 đối với vùng tây nguyên trong sử dụng tài nguyên và


 phát triển kinh tế-xã hội


Chương I. Khái quát về đặc điểm tự nhiên, kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên 


1.1. Những đặc điểm mang tính đặc thù về tự nhiên và tài nguyên xét trên quan điểm phát triển bền vững. Tây Nguyên nằm về phía Tây và Tây nam vùng Nam Trung Bộ, phần lớn diện tích lãnh thổ thuộc về phía Tây dãy Trường Sơn. Đặc thù tự nhiên quan trọng nhất của Tây Nguyên là một sơn nguyên bao gồm nhiều dãy núi trung bình, nhiều cao nguyên, có tài nguyên thiên nhiên phong phú và đa dạng, có tầm ảnh hưởng lớn về môi trường sinh thái, có  tầm khống chế lớn về quốc phòng-an ninh.


Tây Nguyên có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế. Nổi bật là tài nguyên đất (nhất là đất bazan 1,36 triệu ha, chiếm 66% diện tích đất bazan toàn quốc) rất thuận lợi để hình thành các vùng lớn chuyên canh cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như cà phê, cao su, chè, dâu tằm, bông, điều, thuốc lá lá,...;diện tích còn rừng 2,99 triệu ha (chiếm 25,9% diện tích rừng cả nước); Tiềm năng thuỷ điện lớn (trữ năng kinh tế là 17 tỷ kwh chiếm 21% trữ năng toàn quốc); bôxit có trữ lượng lớn khoảng 3,05 tỷ tấn (vào loại lớn trên thế giới, hàm lượng quặng loại I (Al​​2O3 từ 40- 45%) chiếm 20%; quặng loại III (Al​​2O3 từ 30-35%) chiếm 55%; có tiềm năng rất phong phú để phát triển du lịch. Tây Nguyên có tiểu vùng khí hậu ôn đới rất thuận lợi cho phát triển rau thực phẩm, hoa, cây cảnh xuất khẩu...


1.2. Phân tích về hiện trạng phát triển nguồn nhân lực và cộng đồng các dân tộc vùng Tây Nguyên


1.2.1. Dân số và sự gia tăng dân số. Tây Nguyên là vùng đất mới theo đúng nghĩa của nó. Vốn là một lãnh thổ trong một thời gian dài chỉ có những nhóm dân bản địa sinh sống. Người Việt có mặt ở Tây Nguyên mới được hơn 200 năm, ban đầu tập trung ở An Khê, Krông Pa, rồi đến vùng Lâm Đồng trồng rau. Từ đó, cùng với quá trình di dân có tổ chức và di dân tự do, dân số Tây Nguyên đã tăng lên nhiều và là vùng có tốc độ tăng dân số cao nhất ở n​ước ta kể từ năm 1976 đến nay. 


1.2.2. Dân số vùng Tây Nguyên có cơ cấu đa dân tộc phong phú nhất ở Việt Nam. Cơ cấu dân số theo dân tộc thay đổi mạnh, từ 70% năm 1975 giảm còn khoảng 30,3% năm 2004. Sự phong phú về cơ cấu dân tộc của dân số Tây Nguyên tạo nên nền văn hoá đa dạng, đan xen, đòi hỏi trong quá trình phát triển phải hướng đến hình thành một cộng đồng chung, thống nhất trên cơ sở vẫn duy trì và phát triển được bản sắc văn hoá riêng của mỗi dân tộc, sao cho các giá trị của mỗi dân tộc được gìn giữ, bổ sung và kết hợp với nhau thành một giá trị chung mới, tạo nên sức mạnh chung, mà không mâu thuẫn, đối kháng hoặc triệt tiêu lẫn nhau


1.2.3. Yếu tố văn hóa, truyền thống dân cư. Đặc điểm  chung và lớn nhất của văn hoá truyền thống Tây Nguyên là văn hoá mang tính cộng đồng tiền giai cấp của nông dân cao nguyên. Văn hoá, đặc biệt là văn hoá cổ truyền của các dân tộc bản địa Tây Nguyên rất phong phú đa dạng với nhiều nét văn hoá khá nguyên thuỷ và thô sơ chưa chịu ảnh hưởng của các nền văn minh khác, vì vậy cần phải bảo tồn và phát huy vốn văn hoá đặc sắc này trong sự nghiệp chung của cả vùng, cũng như sự phát triển của mỗi dân tộc.


Chương II. Thực trạng khai thác và sử dụng lãnh thổ đối với vấn đề môi trường dưới tác động của các chính sách.


   2.1. Nhờ có sự hỗ trợ to lớn của Chính phủ nên nhiều công trình cơ sở hạ tầng quan trọng như thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, các chương trình mục tiêu quốc gia như xoa đói giảm nghèo, định canh định cư đã và đang được thực hiện có kết quả, tạo nên sự thay đổi lớn về diện mạo kinh tế-xã hội các tỉnh Tây Nguyên.


2.2. Kinh tế Tây Nguyên đã có bước chuyển mạnh sang sản xuất hàng hoá, tăng trưởng ở mức khá cao và liên tục. Mức tăng GDP bình quân năm thời kỳ 1996-2000 đạt 12,5%, bằng 1,78 lần mức trung bình của cả nước, thời kỳ 2001-2005 ước đạt khoảng 8,5%. 

 - Phát triển mạnh nông nghiêp, đặc biệt là nông nghiệp hàng hóa. Phát huy thế mạnh đất đai và điều kiện sinh thái, đã hình thành những vùng sản xuất tập trung cây công nghiệp quy mô lớn như cà phê, cao su, chè, dâu tằm..., góp phần tạo việc làm, tăng sản lượng hàng hoá tăng vốn tích luỹ trong nước.


-Phát triển lâm nghiệp. Những năm qua ngành lâm nghiệp có bước chuyển hướng quan trọng từ khai thác gỗ rừng tự nhiên là chính chuyển sang trồng mới, khoanh nuôi, giao khoán, bảo vệ rừng gắn với khai thác và chế biến lâm sản. 


-Sản xuất công nghiệp đã hình thành một số ngành công nghiệp mới góp phần làm thay đổi bộ mặt của Tây Nguyên, nổi bật là công nghiệp thuỷ điện và công nghiệp chế biến nông lâm sản. 


- Phát triển kết cấu hạ tầng. Đến năm 2004 vùng Tây Nguyên đã có 1978 km đường quốc lộ, 3.030 km đường tỉnh lộ, 4.120 km đường huyện lộ và 5.326 km đường giao thông nông thôn, mật độ đường đạt 0,4 km/1 km2 (cả nước là 0,62 km/1 km2). Đến năm 2004 có 356 điểm phục vụ bưu chính, bình quân khoảng 11.797 người /điểm (cả nước là 9.753 người/điểm) với bán kính phục vụ 7 km / điểm (cả nước là 3,7km/điểm). 


- Phát triển đô thị. Tây Nguyên là vùng có tốc độ đô thị hoá khá nhanh từ 19,6% năm 1990 tăng lên 26,7% năm 2004. Kết cấu hạ tầng đô thị được nâng cấp, cải thiện rõ rệt. 


- Xây dựng hệ thống thuỷ lợi khá nhanh, đến năm 2004 đã có hơn 945 công trình thuỷ lợi lớn nhỏ, bảo đảm tưới cho khoảng 40 ngàn ha lúa đông xuân, khoảng 70 ngàn ha lúa mùa và khoảng 150 ngàn ha cà phê. 


- Mạng lưới điện đã được chú ý đầu tư phát triển. Đến cuối năm 2003 tỉnh Kon Tum có 100% số huyện, 69% số xã và 55% số hộ dân được dùng điện; tương ứng ở Gia Lai là 100%, 72% và 40,3%; ở Đắc Lắc là 100%, 65% và 46,4%; ở Lâm Đồng  là 100%, 88,7% và 46%.


     2.3. Thực trạng phát triển các vấn đề xã hội


- Phát triển y tế có nhiều tiến bộ. Tây Nguyên cơ bản đã có đủ bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, và khu vực; gần 100% số xã đã có trạm y tế. Đến đầu năm 2004 đã có hơn 250 bác sĩ công tác tại xã (chiếm 31,4% số xã); có 39,3% số trạm y tế có bác sỹ; 90,7% số thôn bản có nhân viên y tế .


- Giáo dục và đào tạo có nhiều tiến bộ nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Hệ thống giáo dục phổ thông đã được chú ý phát triển, gần 100% xã đã có trường tiểu học, khoảng 60% số xã có trường cấp II; các huyện, thị có trường cấp III. Trường dân tộc nội trú đã có ở hầu hết các huyện và tỉnh. Năm 1995 bình quân trên 1 vạn dân có 2.586 học sinh trong độ tuổi được đi học, đến năm 2004 đã có 2.750,5 học sinh (cả nước là 2.800 h/s).


-Phát thanh, truyền hình. Đến nay, toàn vùng có khoảng 70% số hộ được nghe phát thanh và khoảng 63% số hộ được xem truyền hình. Các đài phát thanh truyền hình ở Tây Nguyên đều phát chương trình địa phương hàng ngày và tiếp sóng các chương trình của Đài truyền hình Việt Nam. 

2. 4. Hiện trạng môi trường vùng Tây Nguyên



(1). Nguy cơ suy thoái tài nguyên rừng. Diện tích rừng giảm, trữ lượng rừng kém sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc làm giảm dòng chảy của hệ thống sông suối Tây Nguyên vào mùa mưa và vì vậy, tần suất lũ quét sẽ xảy ra nhanh cao hơn, làm xói mòn rửa trôi đất nghiêm trọng.


(2). Suy thoái tài nguyên và môi trường đất. Việc mở rộng diện tích cho sản xuất nông nghiệp để phát huy thế mạnh của vùng là hết sức cần thiết, nhưng thực tế phát triển nông nghiệp không những chưa tương xứng với tiềm năng của vùng mà còn làm cho tài nguyên đất của vùng bị suy thoái. Tỷ lệ diện tích khai hoang được đưa vào sản xuất thấp, đã làm lãng phí về tài nguyên và gây ra những tổn thất dẫn đến suy thoái tài nguyên môi trường.


(3). Cùng với diện tích rừng giảm, tài nguyên nước mặt và nước ngầm vào mùa khô giảm cả về số lượng và chất lượng, quy mô hạn hán, mức độ thiệt hại do hạn hán của vùng Tây Nguyên trong những năm qua ngày càng tăng. Hạn hán đã diễn ra trên diện rộng ở tất cả các tỉnh trong vùng, không những thiếu nước tưới cho cây trồng mà thiếu nước ăn cho hàng chục vạn dân cư ở các vùng cao.


(4). Các vấn đề ô nhiễm đô thị. Vấn đề vệ sinh đô thị, cấp nước, vấn đề nước thải, rác thải do sinh hoạt chưa được xử lý, quan tâm thích đáng. Những tác nhân chính có ảnh hưởng đến môi trường trong các đô thị Tây Nguyên là sức ép của việc gia tăng và mức độ tập trung dân số, cơ sở hạ tầng xã hội, vấn đề sử dụng đất, nước, năng lượng, giao thông vận tải, hoạt động các ngành sản xuất: công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ...


Như vậy, vấn đề môi trường hiện nay ở vùng Tây Nguyên nảy sinh trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội: các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên, hoạt động đô thị hoá và công nghiệp hoá...Với các điều kiện đặc thù của vùng,  hiện Tây Nguyên đang đối đầu với những vấn đề môi trường quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến phát triển bền vững của khu vực này. Đó là nguy cơ suy thoái của tài nguyên rừng và đất, suy thoái tài nguyên nước, các vấn đề ô nhiễm do tác động của công nghiệp, vấn đề môi trường ở đô thị và nông thôn của vùng.

Chương III. Những vấn đề cấp bách đặt ra cần được giải quyết



3.1. Dân tộc, dân số và các vấn đề xã hội


3.1.1. Vấn đề sắc tộc và tôn giáo. Tây Nguyên là một vùng đa tín ngư​ỡng. Hầu hết các tôn giáo lớn ở Việt Nam đều có mặt ở Tây Nguyên. Vấn đề sắc tộc ở Tây Nguyên luôn là vấn đề nhạy cảm. Ngay dưới chế độ nguỵ quyền Sài Gòn từ thời Ngô Đình Diệm đã chú trọng tới vấn đề sắc tộc ở Tây Nguyên, thậm chí chúng đã lập Bộ sắc tộc để đối phó với các lực lượng ly khai, đòi tự trị của người Thượng. Sau đó chúng cũng thâm hiểm củng cố, nuôi dưỡng, sử dụng lực lượng này để chống phá lại cách mạng cả trong kháng chiến và thời kỳ hậu chiến. Hai dân tộc £®ª và Gia Rai đều có truyền thống đấu tranh kiên cường, có nhiều đóng góp lớn vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến của dân tộc nhưng cũng là đối tượng lôi kéo của bọn phản động và tay sai bên ngoài. 

Sau năm 1975, nhận rõ vị trí quan trọng của vùng trong việc giữ gìn an ninh và bảo đảm quốc phòng vùng Tây Nguyên, cùng với việc đề ra các chính sách để phát triển kinh tế- xã hội, Đảng và Nhà nước đặc biệt chú ý tới chính sách dân tộc. Các chính sách đó thời gian  qua đã được thực hiện tương đối tốt, song cũng phải thấy còn một số khó khăn tồn tại, nhất là trong những diễn biến bất ổn định ở Tây Nguyên vào năm vào 2/ 2001 và tháng 4/2004. Vấn đề sắc tộc và tôn giáo vẫn tiềm ẩn sự bất ổn định ở Tây Nguyên nếu như không làm tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước. 

- Về xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và công tác vận động quần chúng: Hiện vẫn còn một bộ phận quần chúng đồng bào dân tộc ít người còn mơ hồ, dao động hoặc bị kích động về tâm lý dân tộc, về những bức xúc trong sản xuất và đời sống nên đã nghe theo, làm theo các luận điệu tuyên truyền của bọn phản động. Một số có tư tưởng ly khai, bài Kinh, tham gia vào tổ chức phản động FULRO. Chưa giáo dục tốt đồng bào nơi khác đến, nhất là đối với người Kinh về chính sách dân tộc, về phong tục và tập quán của đồng bào để có sự tương trợ giúp đỡ cùng phát triển.


- Trong quá trình khai thác tiềm năng để phát triển kinh tế- xã hội ở vùng, chưa chú ý đúng mức đến truyền thống, lịch sử, phong tục tập quán văn hóa; chưa dự báo được những tác động xã hội của chính sách phân bố dân cư gắn với vấn đề quy hoạch sử dụng đất, nước, rừng ở những nơi có đông đồng bào dân tộc sinh sống lâu đời.


- Việc tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách về kinh tế- xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiếu đồng bộ, giải quyết những vấn đề bức xúc còn chậm. Trong chỉ đạo quản lý và điều hành vẫn còn một số vấn đề chưa sát dân, có những vấn đề chủ trương chính sách chưa xuống tới dân, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa. 


- Đầu tư của Nhà nước chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đời sống trên địa bàn. Chưa xây dựng được đội ngũ cán bộ dân tộc để để đáp ứng với yêu cầu trên các lĩnh vực và ở địa bàn. 


3.1.2. Vấn đề di dân, nhất là di dân tự do. Từ sau giải phóng 1975 đến nay, dân di cư đến Tây Nguyên ước tính khoảng 1,5 triệu người, trong đó di dân có tổ chức khoảng 80 vạn người (chủ yếu thời kỳ 1976-1990). Bên cạnh những tác động tích cực của dân di cư với Tây Nguyên còn có tác động tiêu cực mà rõ nhất là đã tạo ra nhu cầu mua đất ở và đất sản xuất tăng rất nhanh trong khi đồng bào các dân tộc tại chỗ do trình độ canh tác thấp kém, đời sống khó khăn, ham lợi trước mắt nên phải bán đất cho đồng bào di cư tự do từ nơi khác đến và chuyển vào vùng sâu hơn để tiếp tục phá rừng làm nương rẫy, sau đó nhiều người lại tiếp tục bán đất, phá rừng. Cứ mỗi hộ di dân đến Tây Nguyên ít nhất là phá từ 2-3 ha rừng để sinh sống. 


Việc quy hoạch bố trí dân cư cho những khu vực có đồng bào từ nơi khác đến lập nghiệp cũng chưa được quan tâm đúng mức. Một khi sự đè nặng của áp lực dân số thì sự suy giảm về tài nguyên rừng, tài nguyên đất, tài nguyên nước ngày càng cạn kiệt và đây cũng là bức xúc đặt ra.


Do dân số tăng nhanh đã làm cho sự thu hẹp về diện tích canh tác, năng suất và sản lượng trên một đơn vị diện tích lúa nương bị suy giảm dẫn đến tình trạng đói nghèo là một hệ quả tất yếu. Do di dân ồ ạt dẫn đến sức ép về kinh tế (chủ yếu là lương thực) làm suy giảm tài nguyên rừng và đất.


3.2. Sử dụng đất và quan hệ đất đai.

 Quan hệ đất đai trên địa bàn Tây Nguyên hiện nay không chỉ thuần tuý là quan hệ sở hữu và sử dụng tư liệu mà còn là vấn đề quan trọng và nhạy cảm trong quan hệ tộc người trên địa bàn. Nếu không giải quyết tốt vấn đề này thì không chỉ xảy ra các quan hệ không tốt về kinh tế, mà vấn đề quan trọng hơn là quan hệ xã hội, đến đoàn kết dân tộc, đến chiến lược phát triển quốc gia trên địa bàn.


Trước giải phóng Tây Nguyên đất rộng người thưa, tranh chấp đất đai ở Tây Nguyên tuy có xảy ra nhưng hạn hữu và gắn với vấn đề chính trị, chứ ít gắn với vấn đề kinh tế. 

Trong thời kỳ bao cấp (1975 đến 1985) tranh chấp đất đai bắt đầu nảy sinh ở Tây Nguyên nhưng phạm vi và mức độ nhỏ và thương diễn giữa các làng tộc người tại chỗ với các Nông trường quốc doanh. Nguyên nhân không hẳn là thiếu đất mà do mâu thuẫn giữa sở hữu toàn dân với sở hữu tập thể về đất đai. 

Sang thời kỳ đổi mới có nhiều nguyên nhân, song rõ nét nhất là do làn sóng di cư tới các tỉnh Tây Nguyên, do cơn sốt cà phê, do mâu thuẫn giữa sở hữu toàn dân và sở hữu cộng đồng về đất đai, do quản lý và quy hoạch nhà nước về đất đai còn nhiều vấn đề chưa hợp lý, do ý thức chấp hành luật đất đai của cán bộ và người dân chưa tốt làm cho tình hình tranh chấp đất đai trên địa bàn Tây Nguyên ngày một căng thẳng.


Sử dụng đất, giao đất sản xuất và đất ở cho đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nguyên theo Quyết định số 132/2002/QĐ-Ttg ngày 8/10/2002 nhưng trong quá trình triển khai thực hiện, chúng tôi thấy còn những điều bất hợp lý sau:


- Việc quy định mức giao tối thiểu đất sản xuất nông nghiệp cho 1 hộ là 0,5 ha, đất ruộng nước 1 vụ hoặc đất ruộng lúa nước 2 vụ 0,3 ha thì thực tế đồng bào cũng sẽ không đủ ăn, dân vẫn bị đói. Vì ngoài số đất trên thì đồng bào không có gì thu nhập thêm nên lại vào phá rừng làm rẫy hoặc đói quá lại bán đất và dẫn tới lại không có đất sản xuất và đất ở. 


-Về mặt tư tưởng và tâm lý: Một câu hỏi lớn đặt ra là tại sao dân tộc thiểu số sống tại chỗ chỉ có khoảng trên 1 triệu người lại thiếu đất sản xuất và đất ở (đặc biệt là đất sản xuất) trên một diện tích trên 54 ngàn km2 của cả vùng Tây Nguyên? mà thực ra là người dân tộc thiểu số tại chỗ đã từng là người chủ đất, chủ rừng từ bao đời nay. Trong khi đó có một số người từ xa đến vùng đất này lập nghiệp mới trong vòng 5-10 năm trở lại đây lại trở thành người chủ đất đai thực sự. Dân đến xây dựng kinh tế mới thì giàu còn dân tộc thiểu số tại chỗ thì ngày càng nghèo và càng lùi sâu vào rừng núi.


Theo thống kê chưa đầy đủ của 5 tỉnh Tây Nguyên đầu năm 2004, đối tượng cần giải quyết đất để sản xuất và đất ở theo Quyết định 132-Ttg là 96.865 hộ, với số đất cần giải quyết là 56.829 ha, tổng kinh phí trên 327 tỷ đồng. Trong đó, ở tỉnh Kon Tum có tổng số hộ chưa đủ đất sản xuất và chưa có đất ở 19.145 hộ với quỹ đất cần giải quyết 9196 ha, tỉnh Gia Lai có 22.100 hộ thiếu đất với 16.392 ha, tỉnh Đăk Lăk và Đăk Nông có số hộ chưa đủ đất sản xuất, chưa có đất sản xuất và chưa có đất ở là 38527 hộ với quỹ đất cần giải quyết là 13594 ha; tỉnh Lâm Đồng cần khai hoang 17.647 ha đất để bố trí cho 16.865 hộ đang thiếu đất sản xuất và đất ở.

3.3. Thiếu nước để phát triển sản xuất và đời sống dân sinh. 

Trong những năm qua ở Tây Nguyên, có sự biến động môi trường nước mạnh mẽ, gây suy thoái môi trường trên toàn vùng Tây Nguyên. Điển hình là sự tàn phá, khai thác bừa bãi tài nguyên rừng, khoáng sản dẫn đến biến động lớn về tài nguyên nước. Việc khai thác nước ngầm phục vụ tưới tiêu cây công nghiệp (cà phê, cao su...)gây hậu quả làm tụt mực nước ngầm. 


Cùng với diện tích rừng giảm, tài nguyên nước mặt và nước ngầm vào mùa khô giảm cả về số lượng và chất lượng, quy mô hạn hán, mức độ thiệt hại do hạn hán của vùng Tây Nguyên trong những năm qua ngày càng tăng.


Những vấn đề thiếu nước và hạn hán ở Tây Nguyên đặt ra trong thời gian tới phải có những giải pháp hữu hiệu để bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn nước trong vùng; giải quyết hạn hán bằng biện pháp công trình và phi công trình.


3.4. Rừng ở Tây Nguyên đang bị suy giảm về diện tích và trữ lượng. 

Tây Nguyên là vùng có diện tích rừng lớn nhất nước ta, lớn về diện tích, trữ lượng, đa dạng sinh học nhưng trong những năm qua tài nguyên rừng Tây Nguyên có tốc độ giảm sút nhanh, đã gây tác hại nghiêm trọng đến môi trường sinh thái của vùng và các vùng liên quan, làm giảm đáng kể tài nguyên sinh học quý hiếm. 


Diện tích rừng giảm, trữ lượng rừng kém sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc làm giảm dòng chảy của hệ thống sông suối Tây Nguyên vào mùa mưa và vì vậy, tần suất lũ quét sẽ xảy ra nhanh cao hơn, làm xói mòn rửa trôi đất nghiêm trọng hơn.

Tỷ lệ che phủ giảm từ 64% năm 1990 xuống còn 54,95% năm 2004. Đầu tư bảo vệ khoanh nuôi rừng chưa thoả đáng cộng với sự bất cập trong công tác quản lý nên diện tích rừng tăng thêm ít, không bù lại được diện tích rừng mất đi. Trong khoảng thời gian hơn một thập kỷ (từ 1985 đến 2000), khoảng 80 vạn hecta rừng- rộng gấp gần 5 lần diện tích của TP Hồ Chí Minh- đã bị phát quang do các hoạt động mở rộng sản xuất nông nghiệp, khai thác gỗ phục vụ cho mục đích thương mại, do cháy rừng và khai thác lấy củi đun. 


3.5. Phát triển kinh tế - xã hội


3.5.1- Nền kinh tế tuy phát triển nhanh nhưng không cân đối, không đồng bộ và do đó không bền vững. Đặc biệt là trong sản xuất nông nghiệp, nhiều sản phẩm phát triển ồ ạt (dâu tằm, cà phê) không gắn với nhu cầu thị trường, không coi trọng chế biến, hoặc chế biến không gắn với phát triển vùng nguyên liệu dẫn đến khi thị trường biến động gặp rất nhiều khó khăn và chính điều đó đã có tác động tiêu cực lâu dài đến phát triển kinh tế- xã hội .


3.5.2. Nền kinh tế phát triển không đồng đều, tốc độ phát triển nhanh tập trung vào các khu vực đô thị, vùng ven các trục giao thông, vùng có điều kiện thuận lợi, còn vùng sâu, vùng xa phát triển chậm. Nhìn chung đời sống nhân dân tuy có được cải thiện nhưng chênh lệch mức sống giữa các tầng lớp dân cư và giữa các khu vực trong vùng rất lớn và tiếp tục tăng, trong đó phần nghèo khổ (chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số). Tình trạng đói nghèo và sự phân tầng xã hội đang diễn ra ở mức độ rất đáng quan tâm. Tuy chỉ chiếm 5,6% về dân số của cả nước nhưng tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia năm 2003 là 15%, năm 2004 là 13,28%, cao hơn so với các vùng khác và mức trung bình của cả nước (tỷ lệ hộ nghèo cả nước năm 2003 là 10,31%, năm 2004 là 8,67%). Cũng trong năm 2004 thu nhập bình quân của 20% số hộ có mức thu nhập cao nhất so với 20% số hộ có mức thu nhập thấp nhất cách nhau 13 lần, trong khi đó của cả nước là 8,9 lần và của Tây Bắc là 7,1 lần. 


Khu vực vùng sâu, vùng xa có tới trên 80% số trạm y tế xã thiếu phương tiện: 26,7% số trạm y tế không có điện; 34,4% số trạm y tế không có nước sạch; 71,2% trạm y tế thiếu thuốc; 29,1% trạm y tế thiếu cán bộ y tế; 72,8% trạm y tế khả năng đáp ứng dịch vụ y tế thấp; 45% cơ sở y tế không đảm bảo các điều kiện vệ sinh và các dịch vụ khám chữa bệnh...


Tây Nguyên là vùng có tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cao nhất cả nước, khoảng 40,9%(cả nước là 33,8%). Tỷ lệ trẻ em đi học đúng tuổi tiểu học chỉ đạt 82% (cả nước là 92,6%), trung học cơ sở là 42,6% (cả nước là 61,6%), trung học phổ thông 10,6% (cả nước là 27,35%), cao đẳng sư phạm 1,6% (cả nước là 8,5%), tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học cao nhất cả nước. 


Theo số liệu điều tra khảo sát thực địa của đề tài năm 2003 ở tỉnh Kon Tum có khoảng 30% số người tái mù chữ (1308 người đang học xoá mù). Chất lượng học tập của học sinh vùng sâu, vùng xa còn nhiều hạn chế. Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu dạy và học; năm 2003 toàn tỉnh có 15% lớp học tạm bợ, công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi (11) mới đạt ỷ lệ 41,4%, tỷ lệ này quá thấp so với chuẩn (>80%). Còn khoảng 35% giáo viên chưa đạt chuẩn đào tạo, toàn tỉnh vẫn thiếu hơn 300 giáo viên tiểu học, hơn 60% giáo viên tiểu học thuộc diện đào tạo cấp tốc. Tỷ lệ lưu ban, bỏ học ở các trường trung học cơ sở còn cao khoảng 10-15%...


Phấn đấu để giảm các chỉ số đói nghèo, tiếp cận và hướng tới sự phát triển bền vững không phải là điều dễ dàng và cũng không thể hoàn tất trong một sớm một chiều mà phải có thời gian, đây là vấn đề chiến lược, dài lâu và bền bỉ với những tác động tương hỗ về nhiều mặt và nó cũng chính là vấn đề nổi cộm bức xúc hiện nay của vùng.


3.6. Chất lượng môi trường


Môi trường sinh thái của vùng Tây Nguyên không chỉ tác động ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của hàng triệu dân trong vùng mà còn ảnh hưởng đến đời sống của hàng triệu dân miền Trung, Nam Bộ và hàng triệu dân các nước bạn Lào và vùng Đông Bắc Campuchia đang làm ăn sinh sống ở vùng biên giới tiếp giáp với vùng Tây Nguyên.


Nhiều vấn đề môi trường hiện nay ở vùng Tây Nguyên nảy sinh trong các hoạt động phát triển kinh tế- xã hội: các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên, hoạt động đô thị hoá và công nghiệp hoá... 

Những vấn đề cấp bách trên đặt ra là trong thời gian tới để phát triển vùng cần có những giải pháp tổng thể trong phát triển kinh tế vùng gắn với giải quyết các vấn đề xã hội, giữ vũng an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường.

Phần thứ hai


các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môI trường vùng tây nguyên trong tình hình mới


Chương IV. Một số  vấn đề lý luận cơ bản, bối cảnh và quan điểm phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên 

4.1. Một số  vấn đề lý luận cơ bản


4.1.1. Quan niệm và bản chất của các giải pháp tổng thể


Từ ngữ nghĩa của cụm từ giải pháp được hiểu là hệ thống các cách thức, biện pháp để giải quyết một vấn đề gì đó. Giải pháp tổng thể phát triển vùng là hệ thống các giải pháp về phát triển, quản lý vùng trong tổng thể hệ thống giải pháp và chính sách phát triển quốc gia, bao gồm các giải pháp về phát triển kinh tế, phát triển xã hội, gìn giữ và bảo vệ môi trường cùng với hệ thống các giải pháp quản lý và chính sách phát triển vùng khác. 


Với cách hiểu đó, các giải pháp tổng thể phát triển đối với vùng Tây Nguyên hướng tới việc phát triển phải thoả mãn yêu cầu về khả năng khai thác có hiệu quả các loại tài nguyên và nhu cầu thị trường, đảm bảo lợi ích của cộng đồng và đạt hiệu quả kinh tế xã hội cao. Bản chất của hệ thống các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế- xã Phát triển hài hoà, tương tác, hỗ trợ cùng phát triển đảm bảo hiệu quả kinh tế- xã hội cho tổng thể vùng. Phát triển ngành này phải tính tới những điều kiện để phát triển các ngành khác và đảm bảo cho bản thân ngành đó cùng các ngành khác tồn tại và phát triển; có sự kết hợp, quan hệ và trao đổi lẫn nhau giữa ngành và lĩnh vực này với ngành và lĩnh vực khác trong một tổng thể.


Các giải pháp tổng thể phát triển phải cụ thể hóa đuợc quan điểm và mục tiêu phát triển của vùng trong tổng thể quốc gia và tính tới cả những giải pháp hợp tác liên vùng; quản lý phát triển vùng. 


4.1.2.  Tiếp cận nghiên cứu của đề tài. 


Từ những vấn đề phân tích ở trên, để nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên, quan điểm tiếp cận nghiên cứu các giải pháp tổng thể phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ tới là:


(1). Từ chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội cả nước xác định mục tiêu phát triển, phương thức phát triển Tây Nguyên, từ đó đi sâu nghiên cứu các giải pháp tổng thể về phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường.


(2). Từ thực tiễn sinh động và xu thế phát triển của các ngành, lĩnh vực, địa bàn ở Tây Nguyên để nghiên cứu xác định các vấn đề cấp bách và đề xuất hệ thống các giải pháp tổng thể về phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường.


(3). Từ những phát hiện về quy luật vận động tự nhiên trong những bối cảnh của các hoạt động kinh tế để phán đoán những gì có thể xảy ra rồi đi đến xác định các giải pháp tổng thể về phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững Tây Nguyên..


(4). Để phát triển vùng Tây Nguyên trong thế quan hệ, hỗ trợ phát triển và tính tới những ràng buộc liên quan của các vấn đề kinh tế- xã hội- môi trường- an ninh quốc phòng để hướng tới phát triển kinh tế bền vững, từ nghiên cứu các vấn đề cấp bách trong phát triển vùng xác định các giải pháp tổng thể vùng. Các giải pháp đó sẽ được phân tíchở các mục sau của báo cáo này.


4.1.3. Phát triển bền vững đối với vùng Tây Nguyên


Khái niệm "phát triển bền vững" được biết đến không lâu. Nó xuất hiện vào thập kỷ 70 của thế kỷ XX, khi mà sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại đã làm cho sự giàu có của thế giới tăng lên gấp nhiều lần so với cuộc đại cách mạng công nghiệp trước đây. Sau những thảm họa về môi trường và và những bài học về sự trả giá:“sự trả thù của tự nhiên”(Ph. ăng ghen), con người nhận ra rằng: nguồn tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận. Những áp lực nảy sinh trong quá trình phát triển, làn tổn hại về môi trường sinh thái đã đặt nhân loại trước những thách thức to lớn, những độ dốc cần phải vượt để hướng tới sự phát triển bền vững.


Tuyên bố Rio định nghĩa phát triển bền vững là:"sự phát triển đáp ứng được nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn thương khả năng của của các thế hệ tương lai trong việc thỏa mãn các nhu cầu của chính họ".


Trong Dự án nâng cao năng lực Việt Nam của Bộ KH&ĐT xác định:“Sự phát triển nhằm đáp ứng được nhu cầu của Việt Nam hiện nay, trong khi vẫn bảo tồn được các hệ sinh thái cần cho cuộc sống, vì lợi ích của các thế hệ mai sau”. 


Tuy còn những vấn đề chưa được thống nhất cao, thậm chí còn gây tranh cãi, nhưng theo chúng tôi các định nghĩa này đều chỉ ra cái ngưỡng của sự phối hợp 3 mặt đó là: Tăng trưởng kinh tế; công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Sự phát triển hôm nay không thể quá vì những lợi ích trước mắt mà làm tổn hại đến tương lai. Lợi ích các bộ phận phải tuân thủ lợi ích toàn cục lâu dài. Đó là những nguyên tắc cho mọi hoạt động kinh tế- xã hội. Thực tế chỉ ra rằng, chính đời sống vật chất và mặt bằng dân trí quyết định rất nhiều tới phát triển bền vững.


Những nguyên tắc cơ bản về phát triển bền vững. 

(1) Nguyên tắc thứ nhất “Con người là trung tâm của phát triển bền vững”. 

(2) Nguyên tắc thứ hai là“Bảo vệ và cải thiện môi trường phải được coi là một yếu tố không thể tách rời của quá trình phát triển”.

(3) Nguyên tắc thứ ba. Phát triển phải đảm bảo đáp ứng một cách công bằng nhu cầu của hiện tại và không gây trở ngại đối với cuộc sống của thế hệ tương lai. 


(4) Nguyên tắc thứ tư “Khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nhanh và bền vững đất nước”. 


(5) Nguyên tắc thứ năm. Sự nỗ lực của tất cả cộng đồng. Rõ ràng, để đạt được sự phát triển bền vững trong tình hình hiện nay, không thể chỉ là nỗ lực của một cấp, ngành nào đó, mà là sự nghiệp của toàn dân, của các bộ, ngành, các cấp.


Đây cũng là một nguyên tắc không thể thiếu cùng với các nguyên tắc khác liên quan đến việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế và kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ môi trường với đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.


4.2.  Bối cảnh phát triển của vùng trong tình hình mới 

4.2.1. Phát triển của khoa học công nghệ và hội nhập kinh tế quốc tế


Cuộc cách mạng mới về khoa học và công nghệ, sự hình thành nền kinh tế tri thức được xem là động lực chủ yếu của sự phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành và lãnh thổ. 


4.2.2. Xu hướng phát triển hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Những vấn đề về môi trường


4.2.3. Xu hướng về chính trị, văn hóa, xã hội tác động đến vùng Tây Nguyên 


4.2.4. Xu hướng phát triển của Tiểu vùng Mê Công mở rộng. Khối này gồm 6 nước thành viên  với diện tích khoảng 2,3 triệu Km2 và có số dân khoảng gần 230 triệu người; có dòng sông Mê Công và các nhánh của nó chảy qua nối kết các nước với nhau; có nguồn tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên con người phong phú và có khả năng trở thành một thị trường lớn của khu vực.


4.2..5. Quan hệ hợp tác trong tam giác phát triển và hợp tác theo các hành lang. Là khu vực biên giới của 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia, cả ba nước đều là thành viên của ASEAN, nghĩa là vừa có hợp tác, vừa có cạnh tranh trong quan hệ giao lưu phát triển kinh tế. Nhưng nếu nhìn rộng ra và xa hơn trong mối quan hệ tay tư giữa Việt Nam-Lào-Campuchia-Thái Lan, chúng ta thấy từ 4 nước đó xuất hiện 2 tam giác có một đáy chung là Lào và Campuchia mà hai đỉnh đối diện là Việt Nam và Thái Lan. Nếu như một nước đỉnh nào đó (Việt Nam hoặc Thái Lan)thu hút được 2 nước đáy (Lào và Campuchia) thì nước đó sẽ có những điều kiện thuận lợi hơn trong hợp tác phát triển với các nước láng giềng, thậm chí còn có thể cuốn hút được nước ở đỉnh kia vào sự phát triển đầy hấp dẫn của mình. Chính vì vậy, 4 tỉnh trong tam giác phát triển biên giới vùng Tây Nguyên phải quan tâm và gia tăng hơn nữa trong sự hợp tác toàn diện với các địa phương của các nước láng giêng, xem đây là giải pháp quan trọng để  phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên, nó không chỉ tạo nên sức mạnh  trong hợp tác kinh tế- bảo vệ môi trường mà còn góp phần vào việc giữ vững an ninh ¬ khu vực biên giới 3 nước rất nhạy cảm này.


4.2.6 Vùng Tây Nguyên trong Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội quốc gia 


 Tác động từ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cả nước.Văn kiện Đại hội IX của Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ ra rằng đến năm 2020 xây dựng “nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại” có lực lượng sản xuất phát triển vào loại trung bình trong khu vực, quan hệ sản xuất - phân phối tiến bộ, nhân dân có đời sống ấm nó, tự do, hạnh phúc; thực hiện cho được mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, đưa đất nước từng bước lên Chủ nghĩa xã hội.”


4.3. Quan điểm và mục tiêu phát triển của vùng Tây Nguyên trong tình hình mới

4.3.1. Quan điểm phát triển vùng Tây Nguyên 

(1). Quan điểm đặt vùng Tây Nguyên trong tổng thể phát triển kinh tế- xã hội chung của cả nước.  Quan điểm này nhấn mạnh tới vị trí, vai trò chiến lược cực kỳ quan trọng của vùng Tây Nguyên trong cơ cấu lãnh thổ quốc gia về kinh tế, về xã hội, về an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường. Phát triển vùng Tây Nguyên phải nghĩ tới sự kết hợp giữa phát triển kinh tế với bảo đảm ổn định chính trị xã hội và đoàn kết dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, đảm bảo sự bền vững về sinh thái, kinh tế kỹ thuật và xã hội, trong đó sinh thái bền vững là tiền đề, kinh tế bền vững là cơ sở và xã hội bền vững là mục đích. 

(2). Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý để khai thác có hiệu quả các tài nguyên cho phát triển. Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý của vùng chính là tạo ra những đặc thù của vùng, đảm bảo cho vùng có chức năng nhất định trong cơ cấu lãnh thổ quốc gia. Kinh nghiệm của các nước phát triển ở Đông á như Hàn Quốc, Nhật Bản với định hướng “mỗi vùng một đặc sản” và ngay như ở Trung Quốc cho thấy, bước vào thế kỷ 21, thế kỷ hội nhập kinh tế quốc tế thì mỗi vùng muốn tồn tại, phải tạo ra những đặc thù trong phân công lao động quốc tế, giữ được bản sắc văn hóa, dân tộc của mình. Đối với vùng Tây Nguyên, để đảm bảo bản  sắc vùng, phải có sự phân công để hình thành một cơ cấu ngành trên các vùng phù hợp khả năng riêng có của mỗi vùng, tạo ra chuyên môn hoá ngành trên vùng. 


(3). Phát triển có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng. Vùng Tây Nguyên là vùng chậm phát triển, để rút ngắn khoảng cách chênh lệch so với các vùng khác trong điều kiện khả năng và nguồn lực còn hạn chế thì bài toán phát triển kinh tế Tây Nguyên không thể sử dụng mô hình trải bằng toàn diện, dàn hàng ngang tiến bước. Chiến lược phát triển Tây Nguyên chính là tạo ra sự phát triển có trọng tâm, trọng điểm; lấy các đô thị, các hành lang kinh tế, các vùng tập trung, các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu là những trọng điểm. Xây dựng các mạng giao thông, phát triển các đô thị và khai thác trọng điểm, biến nó thành trung tâm kinh tế và nguồn tăng trưởng kinh tế chủ yếu của vùng. Hình thành vành đai biên giới và biến nó thành cầu nối nối liền thị trường vùng Tây Nguyên với dải biên giới của các nước bạn và vùng ven biển DH Nam Trung bộ của đất nước.  



(4). Phát triển nguồn nhân lực. Phát triển kinh tế xã hội của một vùng hay một quốc gia xét cho cùng yếu tố quan trọng nhất đó là con người, con người có tri thức, có năng lực, có kỹ thuật. Để phát triển nguồn nhân lực các tỉnh Tây Nguyên đồng thời phải thực hiện nhiều chính sách giải pháp bằng việc phát triển hệ thống các trường nghề đào tạo lao động có trình độ từ sơ cấp, trung cấp đến cao đẳng; phát triển khu công nghiệp công nghệ cao, phát triển hệ thống trường cao đẳng và đại học; chính sách khuyến khích học tại chỗ và chính sách thu hút con em các dân tộc ở Tây Nguyên đi học ở ngoài vùng trở lại Tây Nguyên, chính sách thu hút nhân tài từ các vùng khác đến Tây Nguyên phải được đặc biệt chú trọng đầu tư xây dựng. Có nguồn nhân lực chất lượng cao, có nguồn tài nguyên phong phú, có vùng đất đai trù phú cộng với chính sách mở thông thoáng, Tây Nguyên sẽ có vốn để phát triển.


(5). Phát triển kinh tế-xã hội gắn chặt với bảo vệ môi trường và QP-AN. Phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển có hiệu quả, bền vững. Hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên phải xét trên lợi ích toàn cục của cả nước, vì sự phát triển và ổn định của Tây Nguyên tạo ra thế ổn định chung cho phát triển quốc gia.

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng an ninh vẫn luôn là vấn đề thời sự và đây là sự bảo đảm duy nhất để Tây Nguyên cùng cả nước tiến lên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng là nền tảng là tiền đề để bảo vệ, nhưng xây dựng mà thiếu bảo vệ thì thành quả không thể bền vững.



(6). Phát triển kinh tế đi liền với xây dựng và củng cố và nâng cao hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch thống nhất trên vùng, cần phân cấp mạnh và toàn diện giữa các cấp trong hệ thống hành chính Nhà nước, gắn trách nhiệm với quyền hạn, nghĩa vụ với quyền lợi. Tăng cường phối hợp hoạch định, điều hành cơ chế, chính sách và chương trình giữa các ngành, các cấp Trung ương đến địa phương và các cơ sở sản xuất kinh doanh; Kiên quyết khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân. Xây dựng củng cố chính quyền từ cơ sở phải thực sự gắn bó với dân, thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo của Đảng và Nhà nước; xây dựng khối đại đoàn 

kết các dân tộc trên từng địa bàn, xem đây là nền tảng chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng trên toàn vùng. 


4.3.2. Mục tiêu phát triển chung


4.3.2.1 - Mục tiêu về kinh tế


Mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến 2020 (%)


		

		Vùng


Tây Nguyên

		Trong đó



		

		

		Nông nghiệp

		C/ N-XD

		Dịch vụ



		Tốc độ tăng trưởng bình quân năm khoảng 8 % (2001-2010)

		Sau 10 năm GDP tăng gấp đôi

		6,0 - 6,5%

		11-12,5%

		7 - 8%



		Cơ cấu GDP năm 2010

		100

		30 - 35%

		29 - 30%

		30-35%



		Tỷ trọng LĐộng năm 2010 (%)

		100

		60 - 65%

		14- 16%

		20- 24%



		Tốc độ tăng trưởng bình quân 7,5-8%/năm (2011-2020)

		Sau 10 năm GDP tăng gấp đôi

		4,5 - 4%

		11-12%

		8,5-10%



		Cơ cấu  GDP năm 2020

		100

		30-32%

		30-33%

		34-38%



		Tỷ trọng(%) LĐ năm 2020

		100

		 50-55%

		18 - 20%

		25- 32%





4.3.2.2 - Mục tiêu xã hội


- Quy mô dân số vào khoảng 5,5 -6 triệu người vào năm 2010 (kể cả tăng tự nhiên và tăng cơ học) và ổn định ở mức này vào những năm sau 2010.


- Thực hiện giảm tỷ lệ nghèo từ 24,9% hiện nay xuống dưới 5% vào năm 2010. Từng bước cải thiện những điều kiện sinh hoạt cơ bản như: điện, nước, phương tiện thông tin liên lạc và môi trường trong sạch.v.v... xây dựng và phát huy truyền thống văn hoá, phong tục tập quán tốt đẹp, phát triển văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao.


- Phấn đấu thực hiện phổ cập giáo dục ở cấp tiểu học và một phần ở cấp trung học cơ sở chủ yếu ở thành phố. Từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo để dần dần từng bộ phận tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế để có thể tiếp thu và sử dụng công nghệ hiện đại một cách tốt nhất.


+ Đảm bảo cho nhân dân các dân tộc Tây Nguyên được hưởng thụ các dịch vụ y tế tương đối có chất lượng hơn, có thuốc chữa bệnh, giá cả hợp lý và đáp ứng được nhu cầu sử dụng của nhân dân.


+ Đến 2010 phấn đấu thấp nhất có 85% lao động có nhu cầu việc làm có việc làm để tạo thu nhập, có sự bình đẳng và công bằng trong xã hội, hạn chế khoảng cách giàu nghèo.


+ Thực hiện tốt các vấn đề xã hội, nâng cao dần trình độ dân trí và mức sống cho dân cư, trước hết là đồng bào các dân tộc ít người, đồng bào di cư tự do, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đồng bào dân tộc có cơ hội hòa nhập và hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Chương V. Nhóm các giải pháp tổng thể phát triển kinh tế-xã hộivà bảo vệ môi trường vùng Tây Nguyên trong tình hình mới 

5.1. Cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Thực tiễn cho thấy trình độ phát triển càng cao và quá trình hội nhập kinh tế càng sâu thì vai trò của điều chỉnh cơ cấu kinh tế phù hợp càng quan trọng; điều này càng đòi hỏi phải có những tổng kết thực tiễn và xem xét lại tư duy phát triển cho phù hợp với giai đoạn mới.


Nhóm các giải pháp tổng thể về chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một nhiệm vụ hàng đầu và cũng là vấn đề có tính chiến lược cả trước mắt và lâu dài đối với phát triển kinh tế- xã hội Tây Nguyên. Xây dựng cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá có hiệu quả, có sức cạnh tranh, nhất là hướng mạnh về sản xuất hàng hoá lớn trong nông lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và nhu cầu của thị trường trong nước và ngoài nước. Xây dựng phát triển vùng mạnh về kinh tế, tức là tạo ra sự phát triển chuyên môn hoá theo thế mạnh nổi trội, trên cơ sở chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển của Chính phủ. 

Để tạo ra bản sắc của riêng mình, đối với vùng Tây Nguyên, chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng mạnh sang phát triển công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến các sản phẩm tại chỗ như chế biến cà phê, cao su, hạt điều, tiêu, bông, chế biến các sản phẩm từ rừng, đặc biệt là gỗ; công nghiệp năng lượng (thuỷ điện), công nghiệp vật liệu xây dựng. Tây Nguyên cần hạn chế xuất sản phẩm thô ra khỏi vùng, vì làm như vậy giá rất rẻ, kết cấu hạ tầng chậm phát triển và thiếu cơ hội phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tây Nguyên cũng là vùng phát triển du lịch lý tưởng đặc biệt là du lịch sinh thái nếu kết cấu hạ tầng tốt, đi lại thuận lợi. Chú trọng đến khai thác hợp lý các tài nguyên khoáng sản trong lòng đất để phát triển công nghiệp nặng. Cơ cấu kinh tế theo ngành, theo lãnh thổ ở Tây Nguyên được hình thành một cách đa dạng hướng vào thế mạnh của vùng với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế.

5.2. Chính sách và giải pháp phát  triển nông nghiệp. 

Trong những năm tới chỉ nên lựa chọn một số ngành hàng lớn có lợi thế phát triển, trên cơ sở hình thành các vùng nguyên liệu bảo đảm cho công nghiệp chế biến, cụ thể như sau:

 (1) Sản xuất ngô; (2). Sản phẩm cà phê; (3)   Phát triển cây điều; (4). Phát triển cây chè; (5) Cây cao su; (6). Về cây bông;(7). Phát triển vùng nguyên liệu giấy; (8) Phát triển cây mía; (9). Về sản phẩm sữa. 


5.3. Giải pháp tổng thể phát triển lâm nghiệp 


-Phát triển lâm nghiệp toàn diện và có hiệu quả là hướng đột phá quan trọng trong chiến lược phát triển Tây Nguyên và cũng là quyết sách quan trọng để phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo thêm nhiều việc làm, nhất là ở khu vực đồng bào dân tộc.

-Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ khoảng 3 triệu ha rừng; trồng rừng có hiệu quả trên diện tích đất trống đồi trọc và khoanh nuôi tái sinh, đến năm 2010 tạo thêm được khoảng 50 vạn ha; đưa độ che phủ rừng lên khoảng 65%. 

- Quy hoạch, sắp xếp lại các lâm trường, giao nhiệm vụ trồng rừng cho quân đội theo hình thức các lâm trường gắn với việc thuê, khoán trồng và bảo vệ rừng kết hợp với định canh định cư và ổn định đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc. 

- Trong quá trình tổ chức lại sản xuất nông lâm nghiệp, các tỉnh cần phối hợp với các ngành Trung ương tiến hành khẩn trương quy hoạch các cụm dân cư, có kế hoạch đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, bảo đảm đủ điều kiện  sản xuất và ổn định cuộc sống cho đồng bào. 

5.4. Giải pháp tổng thể phát triển công nghiệp


 ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp đem lại hiệu quả kinh tế, tạo ra giá trị gia tăng lớn trong sản xuất công nghiệp; có tác động đến phát triển các ngành khác, trang bị lại cho nền kinh tế; khai thác tiềm năng tài nguyên, tạo ra các nguồn nguyên liệu phong phú, tận dụng lao động kỹ thuật và tiềm năng lao động của vùng và có nhu cầu to lớn trong và ngoài nước. Đó là những ngành sau:


· Công nghiệp năng lượng


· Công nghiệp chế biến nông, lâm sản


· Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng 


· Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm


· Công nghiệp khai khoáng nhỏ và lớn (khi có đủ điều kiện cho phép)


· Công nghiệp cơ khí sửa chữa và chế tạo...


5.5. Chính sách và giải pháp tổng thể phát triển thương mại, du lịch

Đối với thương mại. Xây dựng các trung tâm thương mại tập trung ở các thành phố, thị xã tạo mối giao lưu hàng hoá với các vùng khác. Phát triển sự hợp tác liên kết kinh tế-thương mại-dịch vụ với các nước láng giềng Lào, Cam-pu-chia. Phát triển mạng lưới chợ, đặc biệt là các chợ nông thôn, chợ biên giới. Củng cố hệ thống thương nghiệp phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc. 


Về du lịch: Phát triển du lịch, xây dựng các trung tâm dịch vụ, xây dựng các trung tâm du lịch Đan Kia, Suối Vàng, Hồ Lăk, Buôn Đôn,..Hình thành các tuyến du lịch nội vùng, liên vùng và quốc tế. Phát triển du lịch đa dạng với các sản phẩm phù hợp với đặc thù miền núi Tây Nguyên và điều kiện thiên nhiên ưu đãi, gắn với phát triển du lịch ở các tỉnh ven biển Miền Trung và Đông Nam Bộ. 

5.6. Giải pháp phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng 

Phát triển thủy lợi, mạng lưới giao thông, trước hết là giao thông nông thôn tới các trung tâm cụm xã, thông tin liên lạc, chuyển tải điện, cung cấp nước và nhà ở. 


Xây dựng hệ thống thuỷ lợi kết hợp phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Trước hết hoàn thiện các công trình thuỷ lợi cho sản xuất lúa. ưu tiên đầu tư các công trình tưới cây công nghiệp, nhất là đối với việc mở rộng diện tích trồng bông và một số loại cây trồng khác.

Đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn nhất là vùng sâu, vùng xa. Nâng cấp, khai thác tốt các tuyến đường trục và đường ngang xuống Duyên hải. Phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông an toàn, thông suốt.

Phát triển mạng lưới phát thanh đến xã, từng bước hiện đại hoá mạng thông tin liên lạc, bưu điện, bưu chính viễn thông, mạng lưới phát thành, truyền hình, tăng thời lượng phát sóng bằng tiếng các dân tộc nhằm phục vụ tốt nhu cầu cho dân trong vùng.

5.7. Chính sách và giải pháp phát triển nguồn nhân lực và các vấn đề xã hội


Các giải pháp phát triển dân số, nguồn nhân lực và các lĩnh vực giáo dục, y tế nhằm thực hiện bảo vệ môi trường, khai thác hiệu quả tài nguyên và phát triển bền vững vùng Tây Nguyên là:


- Thúc đẩy sự phát triển bình đẳng, hài hoà và đồng đều của các dân tộc trên địa bàn Tây Nguyên, trong đó trú trọng đến những nhu cầu và tính đặc thù của các dân tộc thiểu số Tây Nguyên để đạt được trình độ phát triển ngày càng cao về chỉ số phát triển con người của vùng nói chung và của mỗi dân tộc trong vùng nói riêng;


- Giảm dần và từng bước đi đến chấm dứt sự tụt hậu và tiến tới rút ngắn dần khoảng cách về trình độ phát triển giữa các dân tộc ở Tây Nguyên và của người dân Tây Nguyên và trình độ chung của vùng, của cả nước.


- Hình thành được nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ các dân tộc thiểu số Tây Nguyên đáp ứng được yêu cầu phát triển KT-XH của vùng và đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước.

- Tạo ra bước chuyển căn bản và có tiến bộ rõ rệt về các mặt văn hoá - xã hội và đoàn kết dân tộc. Coi trọng đầu tư cho vùng sâu, vùng xa để sau 10 năm có nhiều mặt ngang với mức trung bình của toàn vùng. 


 
5.8. Chính sách, giải pháp phát triển khoa học-công nghệ, bảo vệ môi trường


  5.8.1. Đối với khoa học và công nghệ. Coi đây là khâu đột phá quan trọng nhất để nâng cao hiệu quả sản xuất và đa dạng hóa nông nghiệp, lâm nghiệp và phát triển ngành nghề ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc ít người ở Tây Nguyên.


+ Tạo giống mới, tập trung vào giống cà phê, cao su, chè, bông, mía, bò lai, lợn hướng nạc, cây lâm nghiệp có năng suất cao, chất lượng tốt, tăng dần tỷ suất hàng hoá trong nông, lâm nghiệp. 


+ Xây dựng các trung tâm phát triển cây trồng, vật nuôi, lâm nghiệp. Huy động các cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ trong cả nước nghiên cứu công nghệ bảo quản, chế biến ngô, xay xát gạo, đậu tương, sơ chế thuốc lá,...cho Tây Nguyên. Chú trọng đào đạo cán bộ làm công tác khuyến nông là phụ nữ hoặc là người địa phương biết tiếng dân tộc  ở vùng sâu, vùng xa, 


+ Tăng cường năng lực cho Đại học Đà Lạt và ĐH Tây Nguyên trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển Tây Nguyên.


+ Xây dựng mô hình trang trại, vườn rừng để thực hiện việc chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.  


+ Trước mắt giành đủ nguồn vốn ngân sách theo quy định cho công tác nghiên cứu KH- CN để có đủ kinh phí thực hiện được chức năng động lực gia tăng phát triển kinh tế của công tác KH - CN.


    5.8.2.  Bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững kinh tế - xã hội.


-  Lồng ghép và cụ thể hóa các vấn đề môi trường - tài nguyên vào các quy hoạch tổng thể phat triển kinh tế- xã hội của các tỉnh, huyện đảm bảo cho các kế hoạch phát triển KT-XH bền vững và không làm suy giảm tài nguyên.


-  Thực hiện bảo tồn và quản lý tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, các động vật quý hiếm và các gen quý hiếm. Tiếp tục đóng cửa những vùng rừng tự nhiên đang bị khai phá bừa bãi. Bảo tồn đa dạng sinh học.


-  Quy hoạch quản lý đất một cách bền vững theo hướng sử dụng kỹ thuật canh tác sinh thái nhằm mục đích thâm canh bảo vệ tài nguyên đất, tái tạo môi trường sinh thái và có được sinh khối lớn trong sản xuất nông, lâm nghiệp.

5.9. Chính sách và giải pháp về tài chính và đầu tư


 (1). Xem xét bổ sung, sửa đổi chính sách đầu tư theo hướng tăng thêm mức vốn đầu tư từ ngân sách trong những năm tới 


(2). Đa dạng hóa các nguồn vốn huy động cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh Tây Nguyên 


(3). Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển


Vốn ngân sách Nhà nước, vốn ODA tập trung đầu tư chủ yếu vào các lĩnh vực hạ tầng phục vụ kinh tế- xã hội sau đây Về giao thông; Về thuỷ lợi; Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, giáo dục, y tế, truyền thanh, truyền hình; Chương trình mục tiêu quốc gia về xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc làm và phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh nguy hiểm và HIV/AIDS. Các khu kinh tế cửa khẩu; Các khu kinh tế quốc phòng; Đầu tư phát triển khoa học công nghệ và công tác khuyến nông, khuyến lâm, cơ sở nhân tạo giống phục vụ sản xuất; Thăm dò, điều tra bổ sung tài nguyên khoáng sản và các tài nguyên khác dưới mặt đất.

Chính sách hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách

- Cần ưu tiên thoả đáng nguồn vốn cho các dự án đầu tư ở vùng này, đặc biệt là các dự án  tập trung khai thác lợi thế, tiềm năng của vùng trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp.


-  Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với vùng như: khai hoang xây dựng đồng ruộng; giống cây trồng, giống vật nuôi; thực hiện chính sách hỗ trợ tấm lợp để cải thiện nhà ở cho hộ đồng bào dân tộc và hộ gia đình chính sách thực sự có khó khăn về nhà ở. Định canh, định cư, dân di dân tự do, vùng kinh tế mới.


5.10.  Đẩy mạnh mối quan hệ kinh tế liên vùng và hợp tác phát triển

-Tăng cường sự phối hợp giữa các ngành và các tỉnh trong vùng, giữa vùng Tây Nguyên với các vùng khác nhằm tạo ra sự thống nhất, đồng bộ và ăn khớp trong chỉ đạo điều hành, phát huy tổng hợp các nguồn lực, lợi thế của từng tỉnh trong vùng. Tăng cường sự phối hợp giữa các tỉnh trong vùng Tây Nguyên và giữa vùng Tây Nguyên với các vùng khác để:


- Đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của vùng Tây Nguyên.


- Đảm bảo sự thống nhất của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội các tỉnh theo quy hoạch được phê duyệt.


- Đảm bảo sự phân bố các nguồn lực một cách hợp lí. Phát huy tính chủ động của từng địa phương, tăng cường hợp tác liên kết giữa các tỉnh trong vùng.

5.11. Giải pháp về quy hoạch và tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch 


Theo kinh nghiệm của nhiều quốc gia trên thế giới, để quản lý vùng cần có chính sách và pháp quy hóa sự điều phối phát triển kinh tế giữa các vùng. Thích ứng với cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa cần có tính nhất quán của chính sách vùng, ban hành các chính sách mang tính pháp quy có liên quan tới kinh tế vùng. Kinh nghiệm của những nước kinh tế thị trường lớn ở phương Tây trong những năm trước đây đều có hệ thống pháp chế về phát triển vùng và đã thực hiện thành công như ở Anh năm 1934, ở Nhật năm 1950, Pháp năm 1955, Mỹ năm 1961, Tây Đức cũ năm 1965 đều lần lượt ban hành bộ pháp luật, pháp quy đầu tiên về phát triển vùng. Đối với vùng Tây Nguyên, ngoài Ban chỉ đạo phát triển KT-XH và đảm bảo ANQP cần thiết phải thành lập cơ quan quản quản lý phát triển vùng theo quy hoạch, các chương trình mục tiêu, tăng cường giám sát và điều tiết vĩ mô, đặc biệt cần tăng cường giám sát và điều tiết những vấn đề rất dễ ảnh hưởng tới sự ổn định của xã hội, dẫn đến mâu thuẫn giữa các dân tộc và các vùng như: chênh lệch thu nhập, mức sống cơ bản của cư dân, trình độ giáo dục, phúc lợi xã hội cơ bản, kịp thời phát hiện và giải quyết vấn đề.

5.12. Củng cố hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ quốc phòng an ninh


- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Cần có đề án về chiến lược công tác tư tưởng để nâng cao nhận thức trong cộng đồng các dân tộc; tăng cường cán bộ bám buôn làng, bám dân và thông qua đội ngũ cán bộ cốt cán người dân tộc, những người tiêu biểu ở các buôn làng để giáo dục nâng cao nhận thức quần chúng.


-  Tập trung phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nguyên. Tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên, đặc biệt là có chính sách phù hợp với đặc thù đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, để tạo sự chuyển biến rõ nét theo hướng sản xuất hàng hóa, xóa đói giảm nghèo và tiến lên khá giả, khắc phục sự chênh lệch lớn về giàu nghèo, giải quyết kịp thời những bức xúc về sản xuất và đời sống.


- Thực hiện tốt chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác tôn giáo.Cần quán triệt sâu sắc và rộng rãi Nghị quyết TW 7 (khoá IX) về công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Tăng cường công tác giáo dục để quần chúng nói chung và tín đồ nói riêng nâng cao hiểu biết, củng cố lòng tin vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; không để bọn phản động lợi dụng tôn giáo chống phá gây mất ổn định. 

- Xây dựng củng cố hệ thống chính trị từ cơ sở. Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị, đặc biệt là củng cố cơ sở, trong đó phải chăm lo củng cố vai trò ban tự quản (vai trò của các già làng trưởng bản) ở các buôn làng; xây dựng khối đoàn kết các dân tộc, bảo đảm ổn định chính trị, kinh tế - xã hội phát triển. 


- Tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an và quân sự. Lực lượng quân đội phối hợp thường xuyên và chặt chẽ với lực lượng công an để nắm chắc âm mưu và hoạt động của các thế lực thù địch. 


- Xây dựng an ninh vững mạnh vùng biên giới. Tăng cường xây dựng biên giới vững mạnh. Đẩy mạnh hợp tác quan hệ chặt với bạn Lào, Campuchia, giữ quan hệ hữu nghị cùng nhau đấu tranh chống các thế lực thù địch. Mở rộng quan hệ kinh tế giúp bạn phát triển kinh tế với những ngành sản xuất phù hợp. Tổ chức việc giao lưu kinh tế, thương mại, văn hoá giữa hai bên...nhằm giữ sự ổn định trên tuyến biên giới về lâu dài.


Tiếp tục phối hợp với Campuchia đấu tranh với UNHCR để ngăn chặn không cho hình thành trại tỵ nạn để kích động đồng bào ta vượt biên trái phép. Duy trì và phát triển quan hệ tốt với Campuchia để giải quyết người vượt biên trái phép.


- Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền. Có kế hoạch đấu tranh vạch trần âm mưu kích động ly khai và khủng bố chống phá của bọn phản động FULRO lưu vong và các thế lực thù địch dung túng, tiếp tay cho chúng.


Các cơ quan thông tin đại chúng chủ động kịp thời trong công tác thông tin tuyên truyền, phản bác mọi luận điệu vu khống, xuyên tạc sự thật về tình hình Tây Nguyên của các thế lực thù địch. Đồng thời lãnh đạo chặt chẽ đối với báo chí trong việc thông tin về Tây Nguyên.


Các tỉnh Tây Nguyên tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan ngoại giao các nước, các tổ chức quốc tế và các cơ quan báo chí đến Tây Nguyên để hiểu biết rõ sự thật về những chủ trương, chính sách đúng đắn  của Đảng và Nhà nước ta, cũng như những thành tựu đạt được của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.


Bằng mọi biện pháp không để xảy ra việc các thế lực thù địch thông qua các tổ chức quốc tế can thiệp trực tiếp vào tình hình Tây Nguyên. Tránh để xảy ra việc quốc tế hoá vấn đề Tây Nguyên; giải quyết những vấn đề ở Tây Nguyên cần tính đến yếu tố quốc tế để không bị các thế lực thù địch lợi dụng. 


- Tăng cường vai trò cấp uỷ đảng các cấp bảo đảm lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ làm chuyển biến tình hình Tây Nguyên. Tập trung chỉ đạo, giải quyết các vấn đề bức xúc về kinh tế -xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ:xây dựng hệ thống chính trị, giải quyết dứt điểm các điểm nóng về an ninh chính trị; ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động chống phá và đấu tranh xoá bỏ tổ chức phản động FULRO.

- Về an ninh- Quốc phòng. Một trong các mục tiêu của tăng trưởng kinh tế là nhằm xây dựng được một nền an ninh quốc phòng vững mạnh và đến lượt mình, sự vững mạnh của an ninh quốc phòng lại là một đảm bảo vững chắc cho sự phát triển ổn định của nền kinh tế theo hướng bền vững.


Sự kết hợp chặt chẽ kinh tế và an ninh quốc phòng là điều kiện để tập trung nguồn lực đặc biệt là vốn, lao động và công nghệ cho việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, ổn định của cả kinh tế và quốc phòng.Và để tạo được hiệu quả cao, quá trình này phải được kết hợp ngay từ ban đầu trong việc bố trí không gian của quy hoạch phát triển các ngành kinh tế.

Chương VI. Giải pháp về tổ chức lãnh thổ kinh tế- xã hội vùng

Tổ chức lãnh thổ kinh tế- xã hội là cách thức phối hợp, kết hợp các đối tượng kinh tế, xã hội, tự nhiên trong một lãnh thổ để đạt được kết quả và hiệu quả cao nhất. Nó là nghệ thuật phối hợp các đối tượng tự nhiên, kinh tế, xã hội trong một lãnh thổ xác định nhằm phát huy một cách có hiệu quả các tiềm năng và nguồn lực để đem lại hiệu quả kinh tế- xã hội cao cho lãnh thổ đó và góp phần phát triển các lãnh thổ khác. Đề tài tập trung giải quyết các vấn đề sau:


(1). Về sử dụng đất theo lãnh thổ


(2). Tổ chức lãnh thổ các đô thị


(3). Tổ chức lãnh thổ hành lang kinh tế


(4). Tổ chức lãnh thổ ngành  


(5). Phát triển theo các vùng trên địa bàn từng tỉnh


Chương VII. Kién nghị một số chính sách và Dự báo triển vọng đạt được trong tầm nhìn dài hạn và các dự án ưu tiên đầu tư


  7.1. Dự báo triển vọng phát triển dài hạn vùng Tây Nguyên


  7.2. Đề xuất danh mục các dự án ưu tiên đầu tư 

Kết luận và kiến nghị


I. Kết luận


1.1. Trên cơ sở điều tra, khảo sát, tổng quan, phân tích đánh giá về thực trạng phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên thời kỳ 1996-2005, đề tài đã phân tích và xác định được một số vấn đề cấp bách đặt ra đối với vùng Tây Nguyên để phát triển bền vững.  Đó là:


1.1. Vấn đề dân số, dân tộc và các vấn đề xã hội



1.1.2. Sử dụng đất và quan hệ đất đai


1.1.3. Thiếu nước để phát triển sản xuất

1.1.4. Rừng ở Tây Nguyên đang bị suy giảm về diện tích và trữ lượng. 


1.1.5. Phát triển kinh tế xã hội



1.1.6. Chất lượng môi trường

1.2. Đề tài đã đề xuất 10 nhóm giải pháp tổng thể phát triển KT-XH và bảo vệ vùng Tây Nguyên thời gian tới. Các nhóm giải pháp tổng thể đó là:

1.2.1. Nhóm giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế 


1.2.2. Giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng của vùng


1.2.3. Tổ chức lãnh thổ kinh tế xã hội vùng.


1.2.4. Chính sách và giải pháp phát phát triển dân số, nguồn nhân lực và những vấn đề xã hội 


1.2.5. Chính sách, giải pháp phát triển KH-CN và bảo vệ môi trường


1.2.6. Củng cố hệ thống chính trị vững mạnh từ cơ sở, kết hợp phát triển kinh tế với bảo vệ quốc phòng an ninh.


 1.2.7. Chính sách và giải pháp về tài chính và đầu tư


1.2.8. Giải pháp tăng cường sự phối hợp, hợp tác liên vùng


1.2.9. Giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước về quy hoạch


II. Kiến nghị

1.  Kiến nghị bổ sung một số chính sách trên một số lĩnh vực


Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm có thế mạnh của vùng. 


Tây Nguyên muốn phát triển nhanh, bền vững và có lợi hơn cho người nghèo trước hết là phải phát huy lợi thế của Tây Nguyên trong việc phát triển các vùng cây chuyên canh mang tính chất hàng hóa qui mô lớn như cà phê, cao su, tiêu, hạt điều, bông...đây là vùng có lợi thế tốt nhất. Ba yếu tố then chốt phục vụ cho trụ cột thứ nhất này là chính sách đất đai; tổ chức sản xuất (giống, phân bón, chủ động tưới tiêu); chế biến tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là thị trường nước ngoài. Người dân có thể giàu lên nhờ cà phê, cao su, tiêu... song cũng có thể nghèo đi vì nó nếu các yếu tố nêu trên không được giải quyết hài hòa. Cần phải bổ sung hoàn thiện hơn một số chính sách: 

Chính sách đất đai.  Chính sách đất đai cần phải được thực hiện một cách nhất quán, đồng bộ. Việc qui hoạch vùng chuyên canh phải xuất phát từ nhu cầu thị trường, hạn chế tình trạng tự phát dẫn đến sử dụng đất đai kém hiệu quả, làm thế nào để đạt giá trị tối ưu nhất trên một hecta gieo trồng không phải chỉ là vấn đề năng suất, chất lượng mà còn là vấn đề giá cả, cùng một giá trị thu được nếu qui hoạch và định hướng sản xuất tốt có thể tiết kiệm 10-20% diện tích đất đai. 


Chính sách thị trường: Phải luôn chủ động duy trì mối quan hệ với các thị trường hiện có và tìm kiếm mở rộng thị trường cả trong và ngoài nước, cần có sự đầu tư hợp lý cho việc phát triển thị trường. Mở cửa cho nước ngoài vào đầu tư  cũng là cách thu hút vốn và tìm kiếm thị trường có hiệu quả.


Chính sách giao đất giao rừng. Làm thế nào để người dân gắn bó với rừng có thể sống được nhờ rừng, làm thế nào để khai thác hợp lý nguồn tài nguyên từ rừng, làm thế nào để rừng phát triển, không bị tàn phá, đó là những vấn đề cần có chính sách và biện pháp hợp lý hơn. Đề tài tiếp tục kiến nghị: Nơi nào dân quản lý được thì giao cho dân, nơi nào dân không quản lý được thì giao các tổng đội thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện, các binh đoàn quân đội làm kinh tế, củng cố lại các lâm nông trường; cũng đã đến lúc suy nghĩ đến việc “bán rừng” cho các công ty tư nhân, công ty cổ phần trong vòng 50 năm thậm chí 99 năm để tăng nguồn thu cho ngân sách, giảm chi phí quản lý bảo vệ và trồng rừng. Việc “bán rừng” phải gắn với quyền lợi khai thác sử dụng và trách nhiệm bảo vệ rừng, đây cũng là cách quản lý có hiệu quả hơn.


Chính sách phát triển và khai thác tài nguyên rừng chỉ trở thành động lực thực sự khi người dân sống được nhờ rừng và kết hợp phát triển rừng với trồng cây lương thực, chăn nuôi gia súc, trồng cây công nghiệp. Việc bảo vệ, phát triển và khai thác tốt nguồn tài nguyên rừng ở Tây Nguyên sẽ là một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo trong toàn vùng; ngoài khía cạnh phát triển kinh tế của vùng nó còn có tầm quan trọng bảo vệ “cánh phổi”, bảo vệ môi trường sinh thái của các tỉnh phía nam.

Tổ chức sản xuất và xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng


Tổ chức sản xuất là thiết kế và tổ chức sản xuất sản xuất khoa học, hiệu quả, nhất là việc xây dựng hạ tầng kinh tế kỹ thuật cho sản xuất nông lâm nghiệp: Tây Nguyên có nhiều kinh nghiệm về chỉ đạo tổ chức sản xuất vùng cây chuyên canh, song vấn đề đầu tư nghiên cứu về giống, qui trình sản xuất, chế biến bảo quản và phát triển thủy lợi để chủ động tưới tiêu cho các vùng cây chuyên canh vẫn là vấn đề cần quan tâm. Diện tích cây hàng năm được tưới tiêu chủ động chỉ chiếm khoảng 12,7% (trong khi đó vùng nông thôn cả nước là 48,08%); nếu việc chủ động tưới tiêu cây hàng năm ở Tây Nguyên bằng mức bình quân chung của cả nước như hiện nay thì chắc chắn kinh tế Tây Nguyên sẽ phát triển nhanh và ổn định hơn nhiều (cây cà phê thiếu nước luôn là mối đe dọa người trồng cà phê). 


Tổ chức lãnh thổ theo hướng phát triển bền vững đối với vùng Tây Nguyên còn hàm chứa phát triển kinh tế-xã hội phải đảm bảo sức chứa lãnh hợp lý của lãnh thổ, nếu không sẽ dẫn đến sự quá tải phát triển, phát triển "nóng", phá vỡ hệ thống lãnh thổ về môi trường- bố trí sản xuất-bố trí dân cư. 

Yêu cầu về đảm bảo sức chứa vùng là khi đưa các hoạt động sản xuất, dịch vụ, lao động dân cư vào vùng phải được tính toán khả năng sức chứa hợp lý về các điều kiện: cấp nước, đất đai cho xây dựng, môi trường, sinh thái...Bố trí sản xuất phải được chọn lựa, cân nhắc nhằm tạo ra sự hài hoà, thông thoáng. Một lãnh thổ phát triển quá dày đặc sẽ bị kìm hãm phát triển.


Phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh. Muốn phát triển kinh tế và xã hội trên vùng đất cao nguyên trù phú này cũng giống như việc phát triển các khu công nghiệp, các khu chế xuất ở các vùng khác trong cả nước, điều quan trọng hàng đầu là phải phát triển kết cấu hạ tầng thật tốt. Bản thân các tỉnh Tây Nguyên không tự mình làm được tất cả mà chỉ có thể làm được một phần nhỏ, phần còn lại là nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là giao thông, mạng lưới điện, hệ thống dịch vụ phục vụ. Phát triển kết cấu hạ tầng vừa là một động lực vừa là một chỉ tiêu quan trọng của phát triển kinh tế. Nhà nước và các tỉnh Tây Nguyên cần có chính sách khuyến khích tư nhân tham gia vào quá trình phát triển kết cấu hạ tầng ở các tỉnh Tây Nguyên, bởi vì trong những năm qua mặc dù Nhà nước có ưu tiên đầu tư cho Tây Nguyên hơn các vùng khác, song khả năng của Nhà nước cũng có hạn, do đó khuyến khích khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Tây Nguyên là hướng đi đúng để thúc đẩy kinh tế Tây Nguyên, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về phát triển và mức sống giữa Tây Nguyên và các vùng kinh tế khác của cả nước.

2. Kiến nghị những việc cần làm ngay


1. Đối với Tây Nguyên, hạn hán và mất rừng, cháy rừng luôn luôn là vấn đề chi phối đến sự phát triển kinh tế- xã hội- môi trường của toàn vùng. Năm nào các tỉnh cũng xảy ra tình trạng khô hạn, cháy rừng và khai thác rừng cũng xảy ra trên diện rộng; ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất và đời sống của hàng triệu người, nhất là đồng bào DTTS. Vì vậy phát triển đồng bộ hệ thống thủy lợi, đẩy nhanh việc giao đất, giao rừng phải là vấn đề then chốt, chủ yếu nhất hiện nay, chỉ có giải quyết được thủy lợi, rừng có chủ mới góp phần phát triển nông lâm nghiệp một cách bền vững.Vì vậy đề nghị trong các kế hoạch phát triển cần ưu tiên đầu tư tập trung cho xây dựng các công trình thủy lợi theo quy hoạch thủy lợi đã được duyệt, đẩy nhanh tiến độ giao đất giao rừng lâu dài và nâng định mức khoán bảo vệ và tu bổ rừng cao gấp đôi so với hiện nay là những công việc cần được triển khai ngay cả trước mắt cũng như lâu dài ở Tây Nguyên.


2. Chính phủ cần phân cấp mạnh mẽ việc quản lý các chương trình mục tiêu cho địa phương; giao cho UBND tỉnh quyền hạn và trách nhiệm lớn hơn trong việc quản lý và điều phối nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế- xã hội vùng DTTS sát đúng với yêu cầu thực tế. Chỉ có phân cấp mạnh mẽ hơn mới thực sự thúc đẩy sự năng động sáng tạo từ cơ sở, mới tập trung được các nguồn lực và mới nâng cao được chất lượng, hiệu quả của các dự án trong chương trình mục tiêu của Chính phủ.


3. Xây dựng chương trình phát triển và đầu tư  để thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về Tây Nguyên trong thời kỳ 2006-2010. Đặc biệt chú ý đến xây dựng chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao cho Tây Nguyên.


4. Cả n​ước vì Tây Nguyên, Tây Nguyên vì cả nư​ớc đang đ​ược triển khai tích cực d​ưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng, Chính phủ, Nhà  nư​ớc. Đề nghị Bộ Khoa học và công nghệ cần tiếp tục chỉ đạo tập trung xây dựng một ch​ương trình nghiên cứu dài hạn trọng điểm của Nhà n​ước về hệ thống những giải pháp căn bản, toàn diện và lâu dài cho  phát triển bền vững vùng Tây Nguyên, bởi lẽ tự nhiên- kinh tế- xã hội-môi trường gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh là thể thống nhất hữu cơ, không thể tách rời.


5. Những kết quả nghiên cứu trên sẽ là cơ sở luận cứ khoa học và thực tiễn góp phần trực tiếp vào phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi tr​ường vùng Tây Nguyên trong tình hình mới./.
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1. Ban Nghién cittu phét trién viing, Vién Chién lugc phét trién
2. Ban Nghién cttu phat trién ha tdng, Vién Chién lugc phét trién

3. Ban Nghién ctiu phat trién nguén nhan luc va cdc van dé xa hoi, Vién Chién
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thon.

Tum
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4. Ban Nghién cttu phét trién cdc nganh dich vu

5. Khoa bia ly, truong Pai hoc khoa hoc tu nhién thuéc Pai hoc Quoc gia Ha
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7. Vién nghién cttu Quan ly kinh t€ Trung vong, Bo K& hoach va Dau tu
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11. Vién Dia ly, Vién Khoa hoc tu nhién va cong nghé qudc gia
12. Vién Nghién cttu kinh t€ Bo Thuong mai

13. S& Khoa hoc va cong nghé, S6 Dia chinh, S K& hoach - Pau tu tinh Kon

14. S& Khoa hoc va cong nghé, S& Dia chinh, S& K& hoach - Dau tu tinh Gia

15. S& Khoa hoc va cong nghé, S& Dia chinh, S& K& hoach - Dau tu tinh Dak
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2. TS. Nguyén B4 An, Phé Vién truéng Vien CLPT
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26. KS. Huynh Tu Han

27. ThS. Tran Van Thanh, Vién Khoa hoc tu nhién va cong nghé quoc gia
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MO PAU
I. Su can thiét cua viéc nghién ciu

Van kién Pai hoi Dang 1an tht IX chi r6:"Tay Nguyén 1a dia ban chién lugc
quan trong clia ca nudc ca vé kinh t€-xa hoi va quoc phong-an ninh, ¢6 1gi thé dé phat
trién nong nghiép, lam nghiép san xudt hang hod 16n két hgp véi cong nghiép ché
bi€n, phdt trién cong nghiép nang luong va cong nghiép khai thic khodng san. Xay
dung Tay Nguyén giau vé kinh t€, viing manh vé quoc phong, an ninh, tién téi thanh
vung kinh t&€ dong luc". Bo Chinh tri ¢6 Nghi quyét 10/ NQ/TW ngay 18/1/2002 vé
phat trién kinh t€ x4 hoi va bao ddm qudc phong, an ninh viing Tay Nguyén thoi ky
2001-2010; Tha tuéng Chinh pht c6 Quyét dinh 168/2001/Qb- TTg ngay 30/10/2001
ve dinh hudng dai han dén nam 2010 va k& hoach 5 nam 2001-2005 cua vung Tay
Nguyén. Du thao Van kién Dai hoi toan qudc 1an thit X cling xac dinh:" Can tap trung
moi nd luc phat trién kinh t€ nhanh va bén vitng, gin chit véi viéc dam bao an ninh
quoc phong vung Tay Nguyén" (tr.106-Du thao Van kién trinh Dai hdi X ctia Dang).

Qudn triét nhitng chi truong ctia Pang va Chinh pha vé xay dung phat trién
kinh té-xa hoi va dam bao an ninh quoc phong ving Tay Nguyén trong tinh hinh méi,
phuong hudng t6i phai xay dung Tay Nguyén trd thanh viing giau vé kinh té, rit ngan
khoang cdch vé chénh léch phat trién clia viing so vdi trung binh ca nudc, doi song vat
chat va tinh than ctia cong dong cdc dan toc Tay Nguyén ngay cang duoc cai thién va
nang cao, bén viing vé moi trudng sinh thdi va 6n dinh vé an ninh quéc phong. Giai
quyét nhitng van dé d6 doi véi viing Tay Nguyén, doi hoi phai nghién citu, dé xudt cac
nhém giai phép tong thé c6 co s& khoa hoc va thuc tién 12 rit quan trong va mang tinh
cap thiét .

Trudc nhitng nhiém vu cép bach dat ra nhu trén, Bo Khoa hoc va Cong nghé da
chi dao viéc nghién cttu va giao cho Vién Chién lugc phat trién Bo K& hoach va Dau
tu 12 co quan ch tri trién khai nghién cttu dé tai:"Nghién ciitu cdc gidi phdp tong thé
phdt trién kinh té~ xa hoi va bdo vé moi truong ving Tdy Nguyén trong tinh hinh
maoi"(md so' KC.08.23). Pay 1a mot dé tai thuoc Chuong trinh khoa hoc va cong nghé
trong diém c&p Nha nuéc"Bao vé moi trudng va phong tranh thién tai" ma s6 (KC.08).

Trong qud trinh t6 chiic thuc hién nghién cttu va trién khai, Dé tai da tap hop
dong dao cac chuyén gia chuyén nganh, cic nha khoa hoc ctia Vién Chién lugc phat
trién, Vién nghién citu Quan ly kinh t€ Trung wong Bo K& hoach va Pau tu; Vién Quy
hoach Thiét k& nong nghiép thuoc Bo Nong nghiép va Phat trién nong thon; Vién Dia
ly thuoc Trung tdm Khoa hoc tu nhién va Cong nghé quoc gia; Khoa Dia 1y cua
Truong Pai hoc Khoa hoc tu nhién, Pai hoc Qudc gia Ha Noi; truong Pai hoc kinh t&€
quoc dan, cung mot s6 Vu, Vién khac ¢6 lién quan cua cac Bo nganh cung tién hanh
diéu tra khao sat, nghién ctu dé xuat ra cac giai phap dong bo, tong thé dé phét trién



kinh té- xa hoi va bdo vé moi truong viung Tay Nguyén theo huéng phét trién bén
ving.
I1. Mot s6 thong tin chung cua dé tai

1. Tén dé tai:"Nghién ctiu cdc giai phdp téng thé phat trién kinh t€ xa hoi va bao
vé moi truong vung Tay Nguyén trong tinh hinh mé6i".

2. Co quan chu tri: Vién Chién lugc phat trién, Bo K& hoach va Dau tu

3. Co quan tham gia truc tiép: 17 co quan tham gia nghién ciu, bao gdbm cac Ban
nghién cttu ctia cdc Vién, Téng Cuc, cdc Vu, ciac Khoa cuia cdc trudong Dai hoc, cac S&
nganh ¢ Dia phuong va khoang 30 cin bo nghién cttu, cic nha khoa hoc tham gia
nghién ctru dé tai.
II1. Muc tiéu va nhiém vu nghién citu

1. Muc tiéu

Dé xuat hé thong chinh sach, gidi phap tong thé ¢ can ctt khoa hoc cho phat
trién kinh t€- xa hoi va bao vé moi trudng nham phat trién bén viing Tay Nguyén.

2. Nhiém vu

(1) Phan tich, danh gid nhiing van dé cép bach dat ra d6i véi ving Tay Nguyén
trong str dung tai nguyén va phat trién kinh té- xa hoi.

(2) Nghién citu dé xuét cdc giai phap téng thé phdt trién kinh té- xa hoi va bao
vé moi truong vung Tay Nguyén.
IV. Tinh hinh hoat dong cua dé tai

1. Cong tac khao sat thuc dia, chuan bi tai liéu, hoi thao, cong bo két qua
nghién ciu

1.1. Vé khdo sat thuc dia. Trong 3 nam t6 chiic trién khai nghién ctu, dé tai da
t6 chiic 4 cudc diéu tra khdo sét v6i 20 luot cén bo tham gia trong thoi gian 1a 45 ngay
dém; trao d6i va 1am viéc véi nhiéu huyén thi va nhiéu xi ban tai nhitng viing dic biét
kho khan ¢ Tay Nguyén.

1.2. Vé thu thdp tai liéu . Trong 3 nam dé tai da ti€n hanh thu thap tai liéu, di
liéu. Cu thé la:

- Thu thap va nghién ctru cac cong trinh nghién cttu c6 lién quan t6i vung Tay
Nguyén truéc day nhu:

+ Chuong trinh diéu tra tong hop ving Tay Nguyén (1976-1980) goi tat 1a
chuong trinh Tay Nguyén I do Vién Khoa hoc Viét Nam (nay 1a Trung tam Khoa hoc
tu nhién va cong nghé quoc gia) chu tri; Chuong trinh Xay dung co s& khoa hoc cho



quy hoach phat trién kinh t€ xa hoi ving Tay Nguyén (1984-1988) goi tét 1a Chuong
trinh 48C do Vién Khoa hoc Viét Nam (nay la Trung tam Khoa hoc ty nhién va cong
nghé quoc gia) chu tri.

+ Quy hoach téng thé phat trién kinh t€ x4 hoi ving Tay Nguyén thoi ky 1996-
2010 (1994-1995) va cac Quy hoach téng thé phét trién kinh t€ xa hoi cac tinh Kon
Tum, Gia Lai, Dak Lak, Lam Dong thoi ky 1996-2010 va bdo cdo Ra soat, di€u chinh,
b6 sung Quy hoach téng thé phét trién kinh t€ xa hoi cdc tinh Kon Tum, Gia Lai, Dak
Lak, Lam Déng dén nam 2010 va tdm nhin 2020; Quy hoach tong thé phét trién kinh
t€ x4 hoi cdc huyén, thi xi, cdc cira khiu dat lién nhu Dic Co, Bo Y, Dakpo

+ Thu thap, hé thong hoa cac so liéu, tu liéu huyén va nganh cuta cac tinh trong
vung; Heé thong cdc so lieu vé kinh t&, xa hoi theo ving va cac tinh ving Tay Nguyén.

+ Tham khao, ké thira cdc két qua nghién ctu cta cac dé tai khoa hoc khac cé
lién quan trong chuong trinh KH & CN: Bao vé moi trudng va phong tranh thién tai,
ma s6 KC08.

1.3.Vé Hoi thdo. Dé tai da t6 chiic 3 phién hoi thao 16n vé céac véan dé co ban clia
dé tai nhu: Cac van dé cap bach dat ra doi v6i ving Tay Nguyén; ban vé giai phdp
tong thé phat trién viing; cac van dé lien quan dén phat trién kinh t€ két hop vé6i quoc
phong an ninh, quéc phong. Ngoai ra con t6 chitc nhiéu hoi thao nhd véi céc chuyén
dé nghién citu cua dé tai.

1.4.Vé cong bo két qua. Dé tai da dang tai 4 bai trén céc tap chi: 1 bai trén Tap
chi Cong san; 3 bai trén cdc Tap chi chuyén nganh Kinh t€ Du bdo, Kinh t€ phat trién.

(1). Tay Nguyén - Nhitng van dé dat ra trén con dudng phét trién. Hoang Ngoc
Phong. Tap chi kinh t€ va Du bdo. S6 7/2003. ISSN 0866.7120

(2). Mot s6 van dé chuyén dich co cdu cay trong chli yéu ¢ Tay Nguyén. Hoang
Ngoc Phong. Tap chi kinh t€ va Du bdo. S6 10/2003. ISSN 0866.7120

(3). Phét trién kinh t€ -xa hoi va bdo vé moi trudong viing Tay Nguyén. Hoang
Ngoc Phong. Tap chi Cong san. So6 12/2003. ISSN 0866.7226

(4). Hop téc trong tam gidc phat trién - Giai phap quan trong dé phét trién kinh
t€ - xa hoi vung Tay Nguyén trong tinh hinh méi. Hoang Ngoc Phong. Tap chi kinh t&
va Du bdo. S6 9/2005. ISSN 0866.7120

Ngoai ra con ¢6 mot s6 bai bao dang tai trén cac ky y€u hdi thao khoa hoc clia
de tai va Chuong trinh.

2. Nghién citu trién khai

V6i muc tiéu va nhiém vu trién khai nghién citu, dé tai da xay dung duogc 8 bao

cdo theo Bang 1 va 2 cta Phu luc 1 va Phu luc 2 kém theo Hop dong s6 23/2003/HD



DTCB-KC-08.
3. Pao tao can bo

-Thong qua cdc hoat dong cua dé tai gép phan dao tao, boi dudng doi ngii can
bo khoa hoc tré ctua Vién va Trung tam kinh t€ Mién Nam vé phuong phdp tiép can,
noi dung nghién citu quy hoach téng thé phat trién kinh t€ xa hoi néi chung va cdc
giai phap téng thé phat trién kinh t€-xa hoi va bao vé moi trudong ving Tay Nguyén
noi riéng.

-B6 sung cac gi4o trinh vé dia 1y kinh t€, tai nguyén, moi trudng, x4 hoi nhan
van va nhitng nghién ctu vé cdc dan toc ¢ ving Tay Nguyén thong qua cic két qua
nghién citu va diéu tra b6 sung.

-Trang bi thém vé hiéu biét thuc tién cho mot s6 cdn bo nghién citu tham gia dé
tai.

- Nang cao kha ning t6 chiic phoi hop giita cic co quan nghién ctiu khoa hoc
va trién khai cong nghé. Dé tai da tap hop duoc dong dao cac nha khoa hoc & Trung
uong va dia phuong tham gia.

4. Kinh phi

Kinh phi hang ndm duoc duyét theo cidc nd1 dung cong viéc duoc ghi trong cac
hop déng nam, sau d6 dugc phan chia va chuyén cho cac tap thé khoa hoc va céc cé
nhan tham gia thuc hién d¢ tai (thong qua HD thué khodn chuyén mon).

Dé tai da thuc hién tot cac quy dinh vé tai chinh cua Nha nuéc va tuan thu theo
k& hoach du tru kinh phi dugc duyét ting nam.

S. Panh gia chung

Két qua nghién ctu khoa hoc ctia dé tai 1a mot cong trinh nghién cttu khoa hoc
nghiém tiic, 12 san phdm lao dong khoa hoc ctia nhiéu cdn bo, nhiéu chuyén gia khoa
hoc ctia cdc chuyén nganh. So v6i muc tiéu, noi dung, nhiém vu va san pham khoa
hoc duoc giao thuc hién trong 3 nam 2003-2005 c6 thé ddnh gid tong quat nhu sau:

- Dé tai da thu thap, hé thong hoda dugc céc tai liéu khoa hoc, cdc két qua
nghién cittu va kiém dinh thuc t€ qua céc dot khao sat vé hién trang phét trién kinh té-
xa hdi va bao vé moi truong viung Tay Nguyén tir nam 1990 dén nay. Day 1a hé thong
tu liéu, soO liéu rat quy gop phan tao nhiing can cit, co s khoa hoc cta viéc xay dung
hoach dinh cdc chinh sach phat trién KT-XH vung Tay Nguyén.

- Dé tai nghién ctu, phat hién nhiing van dé cap bach nhat dat ra d6i v6i phat
trién kinh t€ - x4 hoi ving Tay Nguyén, thuc trang phét trién kinh té- x4 hoi ving dudi
tdc dong cua céac chinh sich, nhat la Quyét dinh 656/TTg va Quyét dinh 168/TTg cua
Thi tuéng Chinh pht ciing nhu Nghi quyét 10/TU ctia Bo Chinh tri vé phat trién kinh



t€- x4 hoi va dam bao an ninh quoc phong vung Tay Nguyén trong tinh hinh méi. Day
thuc su 1a mot cong viéc cuc ky phiic tap khé khan va doi hoi phai mat rat nhiéu thoi
gian, cong siic, kinh phi clia toan thé can bo nghién ctu tham gia dé tai. Chinh vi vay,
da c6 mot so6 dong gop thiét thuc cho viéc khuyén cdo véi cac co quan quan ly Nha
nuGc trong viéc chi dao, diéu hanh quy hoach va cac k& hoach phat trién kinh t€ xa
hoi ving Tay Nguyén.

- Dé tai da dé xudt hé thong cdc nhém giai phap tong thé nham gép phan giai
quyét nhitng van dé bic xic dit ra trong phat trién kinh t€- x4 hoi va bao vé moi
truong vung Tay Nguyén trong tinh hinh méi.

- Dé tai da xay dung duogc hé thong cdac ban do chuyeén de ty 1& 1/100.000 vé
vung Tay Nguyén.

V. Phuong phap nghién ciru

D¢ tai da sir dung tong hop dan xen gifta cdc phuong phdp nghién ctu trong
phong, phuong phdp nghién ctu ngoai thuc dia v6i cac phuong phap ban do va cac
phuong phap hién dai khéc. Cu thé:

a. Nghién citu tong quan

- St dung phuong phép thong ke, thu thap xi 1y tai liéu, tu liéu dé thu thap céc
tai liéu tai cdc co quan trung wong va dia phuong c6 lién quan dén vung Tay Nguyén.

- Sir dung phuong phdp phan tich hé théng, so sdnh va phan tich tong hop dé
nghién cttu tdng quan két qua nghién ciu clia céc tdc gia co lién quan dén dé tai dé rit
ra vin dé chung c6 thé 4p dung cho dé tai.

b. Nghién cuu thuc dia

- St dung phuong phdp di€u tra, khao sat ngoai thuc dia danh gia hién trang tu
nhién, kinh t€-xa hoi va moi truong, hiéu qua dau tu va tdc dong cua cac chi truong,
chinh séch. Dac biét chi y diéu tra khdo sit k§ tai cdc khu vuc va diém “néng” & Tay
Nguyeén.

c. Nghién citu noi nghiép

Sir dung phuong phap thong ké, phan tich hé théng, ban d6, du bdo... dé téng
hgp, phan tich cdc s6 liéu va tai liéu da diéu tra thu thap dugc. Nghién ciu tim nguyén
nhan cta hién tuong dé tir d6 dé xudt gii phap téng thé phét trién kinh t€ — xa hoi va
bao vé moi truong vung Tay Nguyén trong tinh hinh méi.

VI. Hiéu qua Kkinh té xa hoi cua de tai

a) Vé mdt khoa hoc

Day 1a dé thi nghién cttu vé phuong phap luan xay dung giai phap téng thé phat



trién kinh t€ - xa hoi cho mot ving c6 vi tri dia 1y, kinh té-xa hoi va quéc phong an
ninh dac biét quan trong cua dat nudc la Tay Nguyén.

Néu nhu céc dé tai trong Chuong trinh Tay Nguyén I va II truGe day chi dé cap
riéng 1€ cac véan dé khai thac va st dung téng hop vé tai nguyén tu nhién (Tay Nguyén
I) va nhan manh t6i cdc van dé kinh t€ xa hoi, két hop véi khai thac va sir dung téng
hgp tai nguyén thién nhién (Tay Nguyén II) thi & dé tai nay da dac biét chid trong téi
nghién cttu va xr 1y tdng hop céc van dé tu nhién - tai nguyén - moi trudng - kinh t€ -
x4 hoi gan v6i quoc phong- an ninh va xay dung cing c6 hé théng chinh tri tir co s&
khong chi & ving Tay Nguyén, ma dat né trong su van dong di lén trong téng thé nén
kinh t€ ca nudc.

b) Vé mdt thuc tién

Dé tai da tong két va hé thong hoa duoc cdc chu truong chinh sdch 16n cla
Pang va Nha nude doi v6i vung Tay Nguyén trong nhitng nam qua cling nhu danh gia
tdc dong va hiéu qua cua céc chinh sdch d6 dé 1am co s& dé xuét cac giai phap tong
thé phat trién kinh t€ -xa hoi phit hgp. Trong qua4 trinh trién khai thuc hién da c6 nhiéu
két quéa nghién ctu clia dé tai dugc chuyén giao vao thuc tién nhu:

- Déng gop thiét thuc xay dung, diéu chinh bé sung quy hoach phat trién KT-
XH giai doan 2001-2010 va tdm nhin 2020 cua cac dia phuong ving Tay Nguyén.

- béng gép nhiéu co sd khoa hoc cho viéc xay dung k&€ hoach ngin han va dai
han cua cac nganh va cac dia phuong trong viung nhit 1a cic chuong trinh, du an uu
tién dau tu.

- Nhitng két qua nghién ctiu clia dé tai da gép phan truc ti€p vao viéc tong két,
ddnh gid cdc mat dugc, chua duoc trong viéc t6 chitc thuc hién Quyét dinh
168/2001/Qb-TTg cua Thu tuéng Chinh phu va Nghi quyét 10- NQ/TW ngay
18/1/2002 ctia Bo Chinh tri vé phat trién kinh t€ xa hoi va bao ddm QP-AN vung Tay
Nguyén thoi ky 2001-2010.

- Cộc giai phdp dÂ xudt cua dộ tai da, dang dugc cdc co quan chuyộn mon &
Trung uong va cdc tinh trong viing tham khao va sit dung dé x4c dinh nhiing muc tiéu
chil yéu, dé xudt cdc phuong hudng 16n vé phat trién nganh, vang, tinh trong 10-15

nam.

- Mot s6 kién nghi khoa hoc vé chinh sach, co ché€ da dugc cdc co quan Nha
nuéc & Trung wong va dia phuong xem xét diéu chinh trong qu4 trinh t6 chic chi dao
xay dung phat trién kinh té- xa hoi ving Tay Nguyén theo huéng phat trién bén ving.

- Dé tai da déng gép 16n vao viéc xac dinh cdc loi thé, han ché€ va dua ra
nhitng dinh huéng co ban vé hop tac phat trién giita c4c tinh trong Quy hoach phét
trién kinh t€ x4 hoi khu vuc bién gi6i 3 nudc Viét Nam- Lao va Campuchia. (Bdo cdo



Quy hoach nay da dugc Thu tuéng Chinh pht 3 nudc Viét Nam, Lao va Campuchia
phé duyét tai cuoc giap 3 bén vao thang 11 nam 2004, tai thi do Viéng Chan).

- Thong qua nghién ctu dé tai nay, vi th€ cua co quan cha tri d¢é tai thong qua
su tin nhiém clia cdc tinh Tay Nguyén trong hoach dinh chinh sich phat trién va tu
vin vé quy hoach phat trién. Quan hé trong cung cap thong tin va tu van giita co quan
chti tri d¢ tai v6i Ban Chi dao Tay Nguyén cang chat ché hon.

¢) Vé mdt kinh té

D¢ tai di chi ra nhitng van dé cap bach dit ra trong phét trién kinh t€- xa hoi va
bdo vé moi trudong. Két qua nghién ciu cta dé tai gop phan ddy manh va nang cao
hiéu qua dau tu cac du 4n phdt trién kinh t€-xa hoi va bdo vé moi trudng ving Tay
Nguyeén.

d) Vé mdt xd hoi

+ Xdc dinh dugc mot s6 van dé cdp bach dit ra d6i v6i viing Tay Nguyén dé
phét trién bén viing. D6 la:

(1). Vén dé dan so, dan toc va cac van dé xa hoi

(2). Sur dung dat va quan h¢ dat dai

(3). Thi€u nudc dé phat trién san xuat

(4). Rung & Tay Nguyén dang bi suy giam vé dién tich va trit lugng.
(5). Phét trién kinh t€ xa hoi

(6). Chat lugng mai truong

+ Pua ra dugc cdc giai phdp tong thé va chinh siach dé 6n dinh va phat trién
kinh t&€ -xa hoi, nang cao chat lugng cudc song cua dong bao cdc dan toc vung Tay
Nguyén. C6 thé téng hgp cac giai phdp da dé xudt trong dé tai thanh cdc nhém sau:

1. Nhém giai phdp chuyén dich co cau kinh t€,

2. Giai phdp phat trién két cdu ha tAng clia vang

3. T6 chic lanh thé kinh t€ x4 hoi vang.

4. Chinh séch va giai phdp phat phat trién nguén nhan luc

5. Chinh sach, giai phap phat trién khoa hoc-cong nghé va bao vé moi trudng

6. Cling c6 hé thong chinh tri vitng manh tir co s&, két hop phat trién kinh t€
vGi bao vé quoc phong an ninh.

7. Chinh sach va giai phép ve tai chinh va dau tu

8. Tang cuong su phoi hgp, hop tac lién ving



9. Giai phdp vé quy hoach va tang cudng quan 1y Nha nudc veé quy hoach
10. Kién nghi b6 sung mot s6 chinh sach phét trién trén mot s6 Iinh vuc.

Trong 3 nam (2003-2005) thuc hién d¢ tai dugc su chi dao, quan ly chat ché
ctia Bo Khoa hoc va Cong nghé¢, Ban chti nhiém chuong trinh KC-08, dudi su chu tri
ctia Vién Chién lugc phat trién, dé tai da thu dugc nhiéu két qué c6 gia tri vé mat khoa
hoc va thuc tién.

Nhan dip nay, tap thé tham gia thuc hién dé i xin chan thanh cdm on co quan
cht tri dé tai, cdc co quan chic nang & Trung uong va 5 tinh Tay Nguyén (Kon Tum,
Gia Lai, Dak Lak, Dak Nong va Lam Poéng) di tao diéu kién thuan lgi cho dé tai trién
khai ding k&€ hoach va ti€n do dat ra. Xin cam on su cong tac nhiét tinh va su gitp do
vO tu chia 1anh dao Vién Chién luoc phat trién va céc Vién chuyén nganh, cdc chuyén
gia, cdc nha khoa hoc da gép phan tich cuc vao su thanh cong cua dé tai.

Bdo cdo téng hop cha dé tai gom 314 trang vé6i 69 bang biéu, 10 ban d6 dugc
xtr 1y téng hop tir cdc bdo cdo chuyén dé vé céc linh vuc nghién ctu 1y luan, thuc tién,
khoa hoc k¥ thuat, t6 chiic quéan 1y san xudt, cac chinh sdch phét trién va 84 tai liéu
tham khdo ti€ng Viét va 27 tai liéu tham khdo clia nudc ngoai. Bdo cdo téng két khoa
hoc cuia dé tai khong ké phan md dau va phan két luan duge cdu tric thanh hai phan
V61 6 chuong:

Phan thit nhét - Thuc trang phat trién va nhiing van dé cap bach doi véi viing
Tay Nguyén trong st dung tai nguyén va phat trién kinh t€ - xa hoi, gém 3 chuong

Phan thi hai - C4c giai phép tong thé phat trién kinh té- xa hoi va béo vé moi
truong vung Tay Nguyén trong tinh hinh méi, gom 12 chuong.

Duéi day 12 b4o céo tém tat clia dé tai

PHAN THU NHAT
THUC TRANG PHAT TRIEN VA NHUNG VAN PE CAP BACH PAT RA
pOI VOI VUNG TAY NGUYEN TRONG SUDUNG TAI NGUYEN VA
PHAT TRIEN KINH TE-XA HOI
Chuong 1. Khai quat vé dac diém tu nhién, kinh té-xa hoi vang Tay Nguyén

1.1. Nhitng ddc diém mang tinh ddc thi vé tu nhién va tai nguyén xét trén quan
diém phat trién bén viing. Tay Nguyén nam vé phia Tay va Tay nam ving Nam Trung
B0, phan 16n dién tich 1anh thé thuoc vé phia Tay day Trudong Son. Dic thi tu nhién
quan trong nhat ctia Tay Nguyén 1a mot son nguyén bao gom nhiéu ddy nui trung



binh, nhiéu cao nguyén, cé tai nguyén thién nhién phong phd va da dang, c6 tim anh
hudng 16n vé moi truong sinh théi, c6 tdm khong ché 16n vé quoc phong-an ninh.

Tdy Nguyén cé nhiéu tiém ndng, loi thé” dé phdt trién kinh té. N6i bat 1a tai
nguyén dat (nhat la dat bazan 1,36 triéu ha, chi€ém 66% dién tich dat bazan toan qudc)
rat thuan loi dé hinh thanh céc viing 16n chuyén canh cay cong nghiép c6 gia tri kinh
t€ cao nhu ca phé, cao su, ché, dau tdm, bong, diéu, thudc 14 14,...;dién tich con rimg
2,99 triéu ha (chi€ém 25,9% dién tich riing ca nudc); Tiém nang thuy dién 16n (trir
nang kinh t€ 1a 17 ty kwh chi€m 21% trit nang toan qudc); boxit cé trit lugng 16n
khoang 3,05 ty tdn (vao loai 16n trén thé giGi, ham lugng quang loai I (Al,O; tir 40-
45%) chiém 20%; quang loai III (ALO; tir 30-35%) chi€m 55%; c6 ti€ém nang rat
phong pht d€ phat trién du lich. Tay Nguyén c6 tiéu viing khi hau 6n déi rat thuan loi
cho phét trién rau thuc phdm, hoa, cay canh xuat khau...

1.2. Phdn tich vé hién trang phdt trién nguon nhdn luc va céng dong cdc dan

toc vung Tay Nguyén

1.2.1. Ddn s6 va su gia tang ddn s6. Tay Nguyén la ving dat méi theo ding
nghia ctia n6. Von 12 mot 1anh thé trong mot thoi gian dai chi ¢6 nhitng nhém dan ban
dia sinh s6ng. Nguoi Viét c6 mat & Tay Nguyén méi duge hon 200 nam, ban dau tap
trung & An Khé, Krong Pa, 16i dén ving Lam DPong trong rau. Tur d6, cing véi qua
trinh di dan c6 t6 chiic va di dan tu do, dan s6 Tay Nguyén di tang lén nhiéu va la
viing ¢6 toc do tang dan s6 cao nhét & nudc ta ké tir nam 1976 dén nay.

1.2.2. Ddn sé viing Tdy Nguyén cé co cdu da dan toc phong phii nhdt o Viét
Nam. Co céu dan s6 theo dan toc thay d6i manh, tir 70% nam 1975 giam con khoang
30,3% nam 2004. Su phong phu vé co céu dan toc cua dan s6 Tay Nguyén tao nén nén
vian ho4 da dang, dan xen, doi hoi trong qué trinh phat trién phai huéng dén hinh
thanh mot cong déng chung, thong nhat trén co s& vin duy tri va phét trién duoc ban
sdc van hod riéng ctia mdi dan toc, sao cho céc gid tri ciia mdi dan toc dugc gin gii,
b6 sung va két hop vdi nhau thanh mot gia tri chung mdi, tao nén sic manh chung,
ma khong mau thuan, déi khang hoac triét tiéu 1an nhau

1.2.3. Yéu t6'van héa, truyén thong ddn cu. Dac diém chung va 16n nhat clia
van hod truyén thong Tay Nguyén la van hod mang tinh cong dong tién giai cap cua
nong dan cao nguyén. Vian hod, dic biét 1a van hod ¢6 truyén chia cdc dan toc ban dia
Tay Nguyén rat phong phi da dang véi nhi€u nét van hod kha nguyén thuy va tho so
chua chiu anh hudng ctia cic nén van minh khéc, vi vy can phai bao ton va phat huy
von van hod dic sic nay trong su nghiép chung clia ca viing, ciing nhu su phét trién
ctia moi dan toc.



Chuong II. Thuc trang khai thac va sir dung lanh thé doi vé6i van dé moi truong
dudéi tac dong cua cac chinh sach.

2.1. Nho ¢6 su hd trg to 16n cia Chinh pht nén nhi€u cong trinh co s& ha ting
quan trong nhu thiy 1gi, cdp nudc sinh hoat, cac chuong trinh muc tiéu quoc gia nhu
xoa déi giam ngheo, dinh canh dinh cu da va dang dugc thuc hién cé két qua, tao nén
su thay d6i 16n vé dién mao kinh t€-xa hoi c4c tinh Tay Nguyén.

2.2. Kinh t€ Tay Nguyén da c6 buc chuyén manh sang san xuét hang hod, tang
truong ¢ muc kha cao va lién tuc. Mic tang GDP binh quan nam thoi ky 1996-2000
dat 12,5%, bang 1,78 1an muc trung binh cua ca nudc, thoi ky 2001-2005 ude dat
khoang 8,5%.

- Phdt trién manh nong nghiép, ddc biét la nong nghiép hang héa. Phat huy thé
manh dat dai va di€u kién sinh thai, da hinh thanh nhiing viing san xuét tap trung cay
cong nghiép quy mo 16n nhu ca phe, cao su, che, dau tam..., gép phan tao viéc lam,
tang san lugng hang hoa tang von tich luy trong nudc.

-Phdt trién lam nghiép. Nhitng nam qua nganh 1am nghiép c¢6 budc chuyén
huéng quan trong tir khai thac gd ring tu nhién la chinh chuyén sang tréng méi,
khoanh nuoi, giao khoan, bao vé rimg gén véi khai thac va ché bién 1am san.

-Sdn xudt cong nghiép da hinh thanh mot s6 nganh cong nghiép méi gép phan
lam thay d6i bo mat cia Tay Nguyén, ndi bat 12 cong nghiép thuy dién va cong
nghiép ché bién nong 1am san.

- Phat trién két cdu ha tang. Dén nam 2004 vang Tay Nguyén da c¢6 1978 km
duong quoc 19, 3.030 km dudng tinh 19, 4.120 km dudng huyén 10 va 5.326 km duong
giao thong nong thon, mat do dudng dat 0,4 km/1 km? (ca nude 1a 0,62 km/1 km?).
Dén nam 2004 ¢6 356 diém phuc vu buu chinh, binh quan khoang 11.797 ngudi /diém
(ca nuée la 9.753 nguoi/diém) vé6i ban kinh phuc vu 7 km / diém (ca nuéc la
3,7km/diém).

- Phat trién do thi. Tay Nguyén 1a viing ¢6 toc do do thi hoa khd nhanh tir 19,6%
nam 1990 tang 1én 26,7% nam 2004. K&t cau ha tang do thi dugc nang cép, cai thién
10 rét.

- Xdy dung hé thong thuy loi khd nhanh, d&€n nam 2004 da c6 hon 945 cong trinh
thuy 1oi 16n nhd, bao dam tuéi cho khoang 40 ngan ha lda dong xuan, khoang 70 ngan
ha lia mua va khoang 150 ngan ha ca phé.

- Mang ludi dién da dvoc chi y ddu tu phat trién. Dén cu6i nam 2003 tinh Kon
Tum c6 100% s6 huyén, 69% s6 xa va 55% s6 ho dan dugc dung dién; tuong ung &
Gia Lai 1a 100%, 72% va 40,3%; & Dac Lac 1a 100%, 65% va 46,4%; & Lam Dong 1a
100%, 88,7% va 46%.
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2.3. Thuc trang phat trién cdc van dé xa hoi

- Phat trién y t¢ c6 nhiéu tién bo. Tay Nguyén co ban da cé di bénh vién tuyén
tinh, tuyén huyén, va khu vuc; gan 100% s6 xa da c6 tram y t€. Dén dau nam 2004 da
c6 hon 250 béc si cong tac tai xa (chi€ém 31,4% s6 xa); c6 39,3% so tram y t&€ cd bac
sƠ; 90,7% s6 thon ban c6 nhan viộn y té .

- Gido duc va dao tao ¢é nhiéu tién b nhung van chua ddp ving duoc yéu cdu
phat trién. He thong gido duc phé thong da duoc chid y phat trién, gdn 100% xa da c6
trudng ti€u hoc, khoang 60% s6 xa c6 trudng cap 1I; cac huyén, thi c6 truong cap IIL
Truong dan tdc noi tri da ¢6 & hau hét cac huyén va tinh. Nam 1995 binh quan trén 1
van dan c6 2.586 hoc sinh trong do tudi duoc di hoc, dén nam 2004 da c6 2.750,5 hoc
sinh (ca nudc 1a 2.800 h/s).

-Phdt thanh, truyén hinh. Dén nay, toan viing c6 khoang 70% s6 ho dugc nghe
phét thanh va khoang 63% s6 ho dugc xem truyén hinh. Cic dai phdt thanh truyén
hinh & Tay Nguyén déu phat chuong trinh dia phuong hang ngay va ti€p soéng cac
chuong trinh cta Dai truyén hinh Viét Nam.

2. 4. Hién trang moi truong vung Tay Nguyén

(1). Nguy co suy thodi tai nguyén rung. Dién tich rung giam, trit luong rung
kém s€ anh huong rat 16n dén viéc lam giam dong chay cua hé thong song sudi Tay
Nguyén vao mua mua va vi vay, tan suét 1o quét s€ xay ra nhanh cao hon, lam x6i
mon rua troi dat nghiém trong.

(2). Suy thodi tai nguyén va moi truong ddt. Viéec mé rong dién tich cho san
xudt nong nghiép dé phat huy thé manh clia viing 1a hét siic can thiét, nhung thuc t€
phat trién nong nghiép khong nhitng chua twong xing véi tiém niang clia ving ma con
lam cho tai nguyén dit clia viing bi suy thodi. Ty 1¢ dién tich khai hoang dugc dua vao
san xudt thdp, da lam lang phi vé tai nguyén va gay ra nhitng t6n thit ddn dén suy
thodi tai nguyén moi truong.

(3). Cang vdi dién tich rung gidm, tai nguyén nudc mdt va nudc ngdm vao mia
kho giam ca vé so lugng va chat luong, quy mo han han, mic do thiét hai do han han
cua ving Tay Nguyén trong nhiing nam qua ngay cang tang. Han han da dién ra trén
dién rong & tét ca céc tinh trong viing, khong nhiing thi€u nudc tudi cho cay trong ma
thi€u nude an cho hang chuc van dan cu & cac ving cao.

(4). Cdc vdn dé 6 nhiém do thi. Van dé vé sinh do thi, cdp nuéc, van dé nudc
thai, rdc thai do sinh hoat chua dugc xUr ly, quan tam thich diang. Nhiing tic nhan
chinh c6 anh hudéng dén moi truong trong cac do thi Tay Nguyén 1a stc ép cla viéc
gia tang va mic do tap trung dan so, co s& ha tAng xa hoi, van dé st dung dat, nudc,
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nang lugng, giao thong van tai, hoat dong cidc nganh san xuit: cong nghiép, nong
nghiép, lam nghiép, dich vu...

Nhu vay, vdn d€ moi truong hién nay & viing Tay Nguyén nay sinh trong cac
hoat dong phat trién kinh t€ - xa hoi: cdc hoat dong khai thdc, st dung tai nguyén,
hoat dong do thi hod va cong nghiép hod...Véi cac dicu kién dac thu cua ving, hién
Tay Nguyén dang d6i dau v6i nhitng van d€ moi trudng quan trong, ¢4 ¥y nghia quyét
dinh dén phat trién bén vitng ctia khu vuc nay. D6 1a nguy co suy thodi clia tai nguyén
rimg va dat, suy thodi tai nguyén nudc, cic van dé 6 nhiém do tic dong cua cong
nghiép, van dé moi trudng & do thi va nong thon cua ving.

Chuong II1. Nhirng van dé cap bach dat ra can duoc giai quyét

3.1. Ddn téc, ddn s6' va cdc van dé xd hoi

3.1.1. Vdn dé sdc toc va ton gido. Tay Nguyén 1a mot ving da tin ngudng. Hau
hét cdc ton gido 16n & Viet Nam déu c¢6 mat & Tay Nguyén. Véan dé sic toc & Tay
Nguyén luon 1a van dé nhay cam. Ngay dudi ch€ do nguy quyén Sai Gon tir thoi Ngo
Dinh Diém da chi trong t6i van dé sic toc & Tay Nguyén, tham chi ching da lap Bo
sac toc dé doi pho véi cac luc lugng ly khai, doi tu tri clia ngudi Thugng. Sau d6 ching
ciing tham hiém cling c6, nuoi dudng, st dung luc lugng nay dé chong pha lai cich
mang ca trong khang chién va thoi ky hau chién. Hai dan toc Edé va Gia Rai déu c6
truyén thong ddu tranh kién cudng, c¢6 nhiéu déng gbp 16n vao thing loi cta hai cudc
khang chién cua dan tdc nhung ciing 1a doi tuong 16i kéo ctia bon phan dong va tay sai
bén ngoai.

Sau nam 1975, nhan 4 vi tri quan trong clia ving trong viéc gilt gin an ninh va
bao ddm quéc phong viing Tay Nguyén, cling v6i viéc dé ra cac chinh sdch dé phat
trién kinh t€- xa hoi, DPang va Nha nudc dic biét chi y t6i chinh sdch dan toc. Céc
chinh sach dé6 thoi gian qua da dugc thuc hién twong doi tot, song ciling phai thay con
mot s6 kho khin ton tai, nhét 1a trong nhitng dién bién bat 6n dinh & Tay Nguyén vao
nam vao 2/ 2001 va thang 4/2004. Van dé sic toc va ton gido vin tiém 4n su bat 6n
dinh & Tay Nguyén né€u nhu khong lam tot cac chinh sach ctia Bang va Nha nude.

- Vé xdy dung hé thong chinh tri co s va cong tdc van dong quan chiing: Hién
van con mot bo phan quan chiing déng bao dan toc it nguoi con mo ho, dao dong hoac
bi kich dong vé tam ly dan toc, vé€ nhiing biic xtc trong san xuat va doi song nén da
nghe theo, lam theo cdc luan diéu tuyén truyén cua bon phan dong. Mot s6 c6 tu
tuong ly khai, bai Kinh, tham gia vao t6 chiic phan dong FULRO. Chua gido duc tot
dong bao noi khac dén, nhat l1a d6i véi nguoi Kinh vé chinh sach dan toc, vé phong
tuc va tap qudn ctia déng bao dé€ c6 su tuong trg gitp d& cling phét trién.
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- Trong qu4 trinh khai thdc tiém ning d€ phat trién kinh té- x4 hoi & viing, chua
chd y ddng mic dén truyén thong, lich st, phong tuc tap quan vian héa; chua du bdo
dugc nhiing tac dong xa hoi ctia chinh sdach phan bo dan cu gin véi van dé quy hoach
str dung dat, nudc, ring & nhiing noi ¢6 dong dong bao dan toc sinh song lau doi.

- Viéc t6 chiic thuc hién cdc chi truong chinh sdch vé kinh té- xa hoi trong
ving dong bao dan toc thi€u dong b, giai quyét nhitng van dé bic xic con cham.
Trong chi dao quan 1y va diéu hanh van con mot s6 van dé chua sat dan, cé nhiing van
dé cht truong chinh sdch chua xuong téi dan, nhat 1a & cac viing sau, ving xa.

- Pau tu ctia Nha nuéc chua dong bo, chua ddp ting duge nhu ciu san xuét va
doi song trén dia ban. Chua xay dung dugc doi ngil cdn bo dan toc dé dé ddp ting véi
yéu cau trén céac linh vuc va & dia ban.

3.1.2.Vin dé di dan, nhdt la di ddn tu do. Tl sau giai phong 1975 dén nay, dan
di cu dén Tay Nguyén uéc tinh khoang 1,5 triéu ngudi, trong d6 di dan c6 t6 chic
khoang 80 van nguoi (cht yéu thoi ky 1976-1990). Bén canh nhitng tic dong tich cuc
ctua dan di cu v6i Tay Nguyén con cé tac dong tiéu cuc ma rd nhat 1a da tao ra nhu
cu mua dat & va dat san xuat tang rat nhanh trong khi dong bao cic dan toc tai chd
do trinh do canh tac thap kém, doi song kho6 khan, ham 1oi truGc mét nén phai ban dat
cho déng bao di cu tu do tir noi khac dén va chuyén vao ving sau hon dé ti€p tuc pha
ring 1am nuong riy, sau d6 nhicu nguoi lai ti€p tuc ban dat, pha rimg. Cd moi ho di
dan dén Tay Nguyeén it nhat 1a phd tr 2-3 ha ring dé sinh song.

Viéc quy hoach b6 tri dan cu cho nhiing khu vuc ¢6 dong bao tir noi khac dén
lap nghiép cling chua dugc quan tam ding muac. Mot khi su de nang cua ap luc dan so
thi su suy giam vé tai nguyén rimng, tai nguyén dat, tai nguyén nudc ngay cang can
kiét va day ciing la birc xtuc dat ra.

Do dan s6 tang nhanh da 1am cho su thu hep vé dién tich canh tac, nang suét va
san luong trén mot don vi dién tich lda nuong bi suy giam dan dén tinh trang doi
ngheo 1a mot hé qua tat yéu. Do di dan 6 at dan dén suc ép vé kinh t€ (chl yéu la
luong thuc) 1am suy giam tai nguyén rung va dat.

3.2. Sur dung ddt va quan hé ddt dai.

Quan hé dat dai trén dia ban Tay Nguyén hién nay khong chi thuan tuy la
quan hé s& hitu va stt dung tu liéu ma con la van dé quan trong va nhay cam trong
quan hé toc nguoi trén dia ban. Néu khong giai quyét tot van dé nay thi khong chi xay
ra cdc quan hé khong t6t vé kinh t€, ma van dé quan trong hon l1a quan hé xa hoi, dén
doan két dan toc, dén chién lugc phét trién quoc gia trén dia ban.
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Trude giai phong Tay Nguyén dat rong nguoi thua, tranh chap dat dai 6 Tay
Nguyén tuy c6 xdy ra nhung han hitu va gin véi van dé chinh tri, chi it gan véi van dé
kinh t€.

Trong thoi ky bao cép (1975 dén 1985) tranh chap dét dai bat dau nay sinh &
Tay Nguyén nhung pham vi va mitc do nho va thuong dién gitta cic lang tdc ngudi tai
chd véi céc Nong trudng quéc doanh. Nguyén nhan khong hén la thi€u dat ma do mau
thuéin gifta s& hitu toan dan véi s& hitu tap thé vé dat dai.

Sang thdi ky d6i méi c6 nhiéu nguyén nhan, song 16 nét nhat la do lan séng di
cu tGi cac tinh Tay Nguyén, do con s6t ca phé, do mau thuan giira s& hitu toan dan va
s& hitu cong dong vé dat dai, do quan 1y va quy hoach nha nuéc vé dét dai con nhi€u
van dé chua hop ly, do y thiic chap hanh luat dat dai ctia cdn bo va ngudi dan chua tot
lam cho tinh hinh tranh chép dat dai trén dia ban Tay Nguyén ngdy mot cang thing.

Sir dung dat, giao dat san xuat va dat & cho dong bao cdc dan toc thiéu s6 tai
chd & Tay Nguyén theo Quyét dinh s6 132/2002/QD-Ttg ngay 8/10/2002 nhung trong
qud trinh trién khai thuc hién, ching t6i thdy con nhitng diéu bat hop 1y sau:

- Viéc quy dinh mic giao t6i thiéu dat san xudt nong nghiép cho 1 ho 12 0,5 ha,
dat ruong nudc 1 vu hoac dat rudng lia nude 2 vu 0,3 ha thi thuc t€ dong bao ciling sé
khong du an, dan van bi déi. Vi ngoai s6 dét trén thi dong bao khong cé gi thu nhap
thém nén lai vao pha rimg lam riy hoac d6i qua lai ban dét va dan té6i lai khong c6 dat
san xudt va dat o.

-Vé mit tu tudng va tam ly: Mot cau hoi 16n dat ra 12 tai sao dan toc thi€u s
song tai cho chi c6 khoang trén 1 triéu nguoi lai thi€u dat san xuat va dat & (dac biét 1a
dét san xuat) trén mot dién tich trén 54 ngan km? cha ca vang Tay Nguyén? ma thuc
ra 12 ngudi dan toc thiéu s6 tai chd da timg 1a ngudi chi dat, cha rimg tir bao doi nay.
Trong khi dé c6 mdt s6 nguoi tir xa dén vung dat nay 1ap nghiép méi trong vong 5-10
nam tro lai day lai tré thanh nguoi chu dat dai thuc su. Dan dén xay dung kinh t€ méi
thi gidu con dan toc thiéu so tai chd thi ngay cang ngheo va cang lui sau vao riing ndi.

Theo thong ké chua diy du cua 5 tinh Tay Nguyén dau nam 2004, d6i tuong
can giai quyột dat dộ san xuat va dit ¢ theo Quyột dinh 132-Ttg 1a 96.865 ho, vội s6
dột can giai quyột 1a 56.829 ha, tong kinh phi trộn 327 ty dộng. Trong d6, & tinh Kon
Tum ¢6 téng s6 ho chua du dat san xuat va chua c6 dat & 19.145 ho vé6i quy dat can
giai quyét 9196 ha, tinh Gia Lai c6 22.100 ho thi€u dat vé6i 16.392 ha, tinh Pak Lak
va bak Nong c6 s6 ho chua du dat san xuéat, chua c6 dat san xuit va chua cé dat 6 1a
38527 ho véi quy dat can giai quyét 1a 13594 ha; tinh Lam DPong can khai hoang
17.647 ha dat dé bo tri cho 16.865 ho dang thi€u dat san xuat va dat 6.
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3.3. Thiéu nudc dé phdt trién san xudt va doi song ddn sinh.

Trong nhitng nam qua & Tay Nguyén, cé su bién dong moi truong nudc manh
mé, gy suy thodi moi trudng trén toan ving Tay Nguyén. Dién hinh 1a su tan pha,
khai thac bura bai tai nguyén rimng, khoang san dan dén bién dong 16n vé tai nguyén
nudc. Viéc khai thic nuéc ngdm phuc vu tudi tiéu cay cong nghiép (ca phé, cao
su...)gay hau qua lam tut myc nudc ngam.

Cung véi dién tich riig giam, tai nguyén nudc mat va nudec ngam vao mua kho
giam ca vé so lugng va chat lugng, quy mo han han, mic do thiét hai do han han cta
vung Tay Nguyén trong nhitng ndm qua ngay cang tang.

Nhiing van dé thi€u nuGc va han han & Tay Nguyén dat ra trong thoi gian téi
phai c6 nhitng giai phdp hitu hiéu dé bao vé va sir dung hop ly nguén nudc trong viing;
gidi quyét han han bang bién phap cong trinh va phi cong trinh.

34. Rimg 0 Tdy Nguyén dang bi suy giam vé dién tich va trit luong.

Tay Nguyén la ving cé dién tich riing 16n nhat nudc ta, 16n vé dién tich, trit
luong, da dang sinh hoc nhung trong nhitng nam qua tai nguyén rung Tay Nguyén c6
toc do giam sut nhanh, da gay tac hai nghiém trong dén moi truong sinh thai cia viing
va cdc viing lién quan, 1am giam ddng k€ tai nguyén sinh hoc quy hiém.

Dién tich ring giam, trit lugng rung kém s& anh hudng rat 16n dén viéc lam
giam dong chay ctia hé thong song sudi Tay Nguyén vao mlia mua va vi vy, tan suét
1i quét s€ xay ra nhanh cao hon, lam x6i mon rtra troi dat nghiém trong hon.

Ty 1& che pht giam tir 64% nam 1990 xudng con 54,95% nam 2004. Dau tu
bao vé khoanh nuoi rimg chua thoa dang cong véi su bat cap trong cong tac quan ly
nén dién tich rung tang thém it, khong bu lai dugc dién tich ring mat di. Trong
khoang thoi gian hon mot thap ky (tr 1985 dén 2000), khoang 80 van hecta rimng-
rong gap gan 5 lan dién tich cia TP H6 Chi Minh- da bi phat quang do cac hoat dong
mo rong san xuat nong nghiép, khai thac gé phuc vu cho muc dich thuong mai, do
chdy rimg va khai thac 14y cui dun.

3.5. Phat trién kinh té - xa hoi

3.5.1- Nén kinh té tuy phat trién nhanh nhung khong cdn doi, khong dong bo
va do dé khong bén viing. Dac biét 1a trong san xudt nong nghiép, nhiéu san pham
phat trién 6 at (dau tim, ca phé) khong gan vdi nhu cau thi trudong, khong coi trong
ché bién, hodc ché bién khong gin véi phat trién ving nguyén liéu din dén khi thi
truong bién dong gap rat nhiéu khoé khan va chinh diéu d6 da cé tac dong tiéu cuc lau
dai dén phat trién kinh t€- xa hoi .

3.5.2. Nén kinh té phat trién khong dong déu, toc do phdt trién nhanh tdp trung
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vao cdc khu vuc do thi, vitng ven cdc truc giao thong, viing cé diéu kién thudn loi, con
ving sdu, ving xa phat trién chdm. Nhin chung doi s6ng nhan dan tuy c¢6 dugc cai
thién nhung chénh léch mic séng giita cac tang 16p dan cu va giita cac khu vuc trong
viing 4t 16n va tiép tuc tiang, trong d6 phan ngheo khé (cht yéu 1a dong bao cac dan
toc thi€u s6). Tinh trang d6i nghéo va su phan tang xa hoi dang dién ra & mic do rat
dang quan tam. Tuy chi chi€ém 5,6% vé dan s6 clia ca nudc nhung ty 1&¢ ho ngheéo theo
chuin quéc gia nam 2003 12 15%, nam 2004 1a 13,28%, cao hon so véi céc ving khac
va muc trung binh cta ca nudc (ty 1& ho ngheéo ca nuéc nam 2003 1a 10,31%, nam
2004 1a 8,67%). Ciing trong nam 2004 thu nhap binh quan cua 20% s6 ho cé miic thu
nhap cao nhat so v6i 20% s6 ho c6 muc thu nhap thdp nhat cach nhau 13 1an, trong
khi d6 cua ca nudc 1a 8,9 1an va cua Tay Bac 1a 7,1 1an.

Khu vuc vung sau, viung xa c6 t6i trén 80% so tram y t€ xa thi€u phuong tién:
26,7% s6 tram y t€ khong c6 dién; 34,4% so tram y t€ khong c¢6 nudc sach; 71,2%
tram y t&€ thi€u thuoc; 29,1% tram y t€ thi€u can bo y t€; 72,8% tram y t&€ kha nang
dap dng dich vu y t&€ thap; 45% co sd y t€ khong dam bao cac di€u kién vé sinh va cic
dich vu kham chira bénh...

Tay Nguyén 1a ving c6 ty 1é tré em suy dinh dudng cao nhat ca nudc, khoang
40,9%(ca nuée 1a 33,8%). Ty 1é tré em di hoc ding tudi tiéu hoc chi dat 82% (ca nu6e
1a 92,6%), trung hoc co s& 1a 42,6% (ca nudc 1a 61,6%), trung hoc phé thong 10,6%
(ca nuéce 1a 27,35%), cao déng su pham 1,6% (ca nuéc la 8,5%), ty 1& hoc sinh luu
ban, bd hoc cao nhit ca nudc.

Theo s6 liéu di€u tra khao sat thuc dia cta dé tai nam 2003 & tinh Kon Tum c6
khoang 30% s6 nguoi tai mu chit (1308 nguoi dang hoc xod mu). Chat lugng hoc tap
cta hoc sinh viing sau, viing xa con nhi€u han ché. Co s& vat chét chua ddp tng dugc
yéu cdu day va hoc; nam 2003 toan tinh c6 15% 16p hoc tam bg, cong tdc phé cap
gido duc tiéu hoc ding do tudi (11) mdéi dat y 1é 41,4%, ty 1&¢ ndy qué thap so véi
chuin (>80%). Con khoang 35% gido vién chua dat chudn dao tao, toan tinh van thi€u
hon 300 gido vién tiéu hoc, hon 60% gido vién ti€u hoc thudc dién dao tao céap toc. Ty
1¢ Iuu ban, bd hoc & cac truong trung hoc co s& con cao khoang 10-15%...

Phén ddu dé giam céc chi s6 d6i ngheo, tiép can va huéng t6i su phat trién bén
vitng khong phai 1a diéu dé dang va ciling khong thé hoan tit trong mot sém mot chiéu
ma phai c6 thoi gian, day la van dé chién luoc, dai lau va bén bi véi nhiing tic dong
twong hé vé nhiéu mit va né ciing chinh 1a van dé ndi com biic xdc hién nay cua
vung.

3.6. Chdt luong moi truong

Moi truong sinh thai cia ving Tay Nguyén khong chi tac dong anh hudng dén
doi séng, san xuit cua hang triéu dan trong ving ma con anh huong dén doi song cua
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hang triéu dan mién Trung, Nam B0 va hang triéu dan cdc nuGc ban Lao va ving
bong Bac Campuchia dang 1am an sinh séng & viing bién gidi ti€p gidp véi viung Tay
Nguyén.

Nhiéu van dé moi truong hién nay & viing Tay Nguyén nay sinh trong cac hoat
dong phat trién kinh t&- xa hoi: cdc hoat dong khai thdc, st dung tai nguyén, hoat
dong do thi hoa va cong nghiép hoa...

Nhitng van dé cip bach trén dit ra 1a trong thoi gian t6i dé phat trién viing can
c6 nhitng gidi phap téng thé trong phat trién kinh t€ viing gin véi giai quyét cic van
dé xa hoi, gilr viing an ninh, quéc phong va bao vé moi truong.

PHAN THU HAI

CAC GIAI PHAP TONG THE PHAT TRIEN KINH TE - XA HOI VA BAO VE MOI
TRUONG VUNG TAY NGUYEN TRONG TINH HINH MOI

Chuong IV. Mét s6 van dé 1y luan co ban, béi canh va quan diém phat trién
Kinh té- xa hoi va bao vé moi truong viing Tay Nguyén

4.1. Mot s6 van dé 1y luan co ban
4.1.1. Quan niém va ban chdt cua cdc gidi phdp tong thé

Tur ngit nghia clia cum tir gidi phdp duoc hiéu 1a hé thong céc céch thic, bién
phdp dé gidi quyét mot van dé gi d6. Giai phéap tong thé phét trién ving 1a hé thong
cac giai phdp vé phat trién, quan 1y viing trong téng thé hé théng giai phdp va chinh
sach phat trién quoc gia, bao gdm céc giai phdp vé phét trién kinh t€, phét trién xa hoi,
gin gilt va bao v& moi truong cung v4i hé thong cac giai phap quan ly va chinh sach
phat trién ving khéc.

V6i cdch hiéu d6, cdc gidi phdp tong thé phat trién d6i v6i ving Tay Nguyén
huéng t6i viéc phét trién phai thod man yéu ciu vé kha nang khai thac c6 hiéu qua cdc
loai tai nguyén va nhu cdu thi truong, dam bao 1oi ich clia cong dong va dat hiéu qua
kinh t€ x4 hoi cao. Ban chat ciia hé thong céc giai phap tong thé phat trién kinh té- xa
Phét trién hai hoa, tuong tdc, hd tro cing phét trién dam bao hiéu qua kinh té- xa hoi
cho t6ng thé viing. Phat trién nganh nay phai tinh t6i nhitng diéu kién dé phat trién
cdac nganh khac va dam bao cho ban than nganh d6 ciung cic nganh khéc ton tai va
phat trién; c6 su két hop, quan hé va trao déi 14n nhau giita nganh va linh vuc nay véi
nganh va linh vuc khac trong mot téng thé.

Cédc giai phdp tong thé phat trién phai cu thé héa dugc quan diém va muc tiéu
phat trién clia viing trong tong thé qudc gia va tinh t6i ca nhitng gidi phdp hop tdc lién
viing; quan ly phat trién ving.
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4.1.2. Tiép cdn nghién citu cua dé tai.

Tur nhitng van dé phan tich & trén, dé nghién cttu va dé xuét cac giai phap tong
thé phat trién kinh t€ xa hoi ving Tay Nguyén, quan diém tiép can nghién ctu cdc
giai phdp tong thé phét trién ving Tay Nguyén thoi ky t6i 1a:

(1). T chién luge, quy hoach phat trién kinh t€ xa hoi ca nu6c xdc dinh muc
tieu phat trién, phuong thiic phét trién Tay Nguyeén, tir d6 di sau nghién ctu céac giai
phép téng thé vé phat trién kinh té- xa hoi va bdo vé moi trudng.

(2). T thuc tién sinh dong va xu thé phét trién cla cdc nganh, linh vuc, dia ban
& Tay Nguyén dé nghién citu xac dinh cdc van dé cdp bach va dé xuét hé thong cac
giai phdp tong thé vé phat trién kinh té- xa hoi va bao vé moi trudng.

(3). Tt nhitng phat hién vé quy luat van dong tu nhién trong nhiing boi canh
cuia cdc hoat dong kinh t&€ dé phan dodn nhitng gi c6 thé xay ra r6i di dén x4c dinh cdc
giai phdp téng thé vé phat trién kinh té- xa hoi va bao vé moi trudng nhim phat trién
bén viing Tay Nguyén..

(4). D€ phét trién ving Tay Nguyén trong thé quan hé, hé tro phat trién va tinh
t6i nhitng rang budc lién quan cla cic van dé kinh t€- xa hoi- moi trudong- an ninh
quoc phong dé huéng t6i phat trién kinh t€ bén vitng, tir nghién ctu céc van dé cap
bach trong phét trién viing xdc dinh cdc giai phap tong thé viung. Cac gidi phdp do s&
duogc phan tichd cdc muc sau cua bio cdo nay.

4.1.3. Phat trién bén viing doi voi ving Tdy Nguyén

Khai niém "phdt trién bén viing" duoc biét dén khong lau. N6 xudt hién vao
thap ky 70 cta thé ky XX, khi ma su phat trién ctia khoa hoc cong nghé hién dai da
lam cho su giau c6 cua th€ giGi tang 1én gdp nhi€u 1an so véi cudc dai cdch mang
cong nghiép trude day. Sau nhiing tham hoa v€ moi trudong va va nhiing bai hoc vé su
tra gid:“su tra thu cla tu nhién”(Ph. ang ghen), con ngudi nhan ra rang: nguon tai
nguyén thién nhién khong phai 1a vo tan. Nhiing dp luc ndy sinh trong qua trinh phat
trién, 1an t6n hai vé moi trudng sinh thdi di dat nhan loai truc nhitng thch thic to
16n, nhitng d6 doc can phai vugt dé hudng tGi su phét trién bén viing.

Tuyén bo Rio dinh nghia phét trién bén viing 1a:"su phat trién ddp tng dugc
nhu cdu clia hién tai ma khong 1am ton thuong kha ning clia clia cdc thé hé tuong lai
trong viéc thda man cac nhu ciu cua chinh ho".

Trong Du an nang cao nang luc Viét Nam cua Bo KH&DT xac dinh:“Su phat
trién nham ddp tng dugc nhu cau ctia Viét Nam hién nay, trong khi vin béo t6n dugc

cac hé sinh thai can cho cudc song, vi loi ich ctia cac thé hé mai sau”.

Tuy con nhiing van dé chua dugc thong nhat cao, tham chi con gay tranh ci,
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nhung theo ching toi cdc dinh nghia nay déu chi ra cdi ngudng ctia su phoi hgp 3 mat
do 1a: Tdng trudng kinh té;: cong bdng xa hoi va bdo vé moi truong. Su phat trién hom
nay khong thé qué vi nhiing 1¢i ich tru6c méat ma 1am ton hai dén tuong lai. Loi ich
cac bo phan phai tuan tha loi ich toan cuc lau dai. D6 1a nhiing nguyén tic cho moi
hoat dong kinh té- xa hoi. Thuc t€ chi ra riang, chinh doi séng vat chit va mat bang
dan tri quyét dinh rat nhiéu t6i phdt trién bén ving.

Nhitng nguyén tdc co bdn vé phdt trién bén viing.
(1) Nguyén tic thit nhat “Con ngudi 1a trung tam clia phat trién bén viing”.

(2) Nguyén tac thit hai 12“Béao vé va cai thién moi trudng phai duoc coi 12 mot
yéu t6 khong thé tich rdi chia qué trinh phat trién”.

(3) Nguyeén tic thi ba. Phat trién phai ddm bdo dap ting mot cdch cong bang
nhu cau ctia hién tai va khong gy trd ngai d6i véi cudc song ctia thé hé tuong lai.

(4) Nguyén tic tht tu “Khoa hoc va cong nghé 1a nén tang va dong luc cho
cong nghiép hod, hién dai hod, phét trién nhanh va bén viing dat nudc”.

(5) Nguyén tac thi nam. Su nd luc cla tat ca cong dong. R rang, dé dat dugc
su phét trién bén ving trong tinh hinh hién nay, khong thé chi 1a nd luc cia mot cap,
nganh nao d6, ma la sy nghiép cta toan dan, ctia cac bo, nganh, cac cap.

Day ciing 12 mot nguyén tic khong thé thi€u cling véi cdc nguyén tic khéc lién
quan dén viéc md rong quan hé hop tac quoc t€ va két hop chit ché phét trién kinh té-
x4 hoi, bao vé mai truong véi dam bao qudc phong, an ninh, trat tu an toan xa hdi.

4.2. Boi canh phat trién cua ving trong tinh hinh méi

4.2.1. Phat trién cua khoa hoc cong nghé va hoi nhdp kinh té quoc té

Cudc cach mang méi vé khoa hoc va cong nghé, su hinh thanh nén kinh t€ tri
thitc dugc xem la dong luc chil yéu ctia su phét trién kinh t€ va chuyén dich co céu
kinh t€ nganh va lanh tho.

4.2.2. Xu huéng phdt trién hai hoa giita con nguoi va thién nhién. Nhitng vdn
dé vé moi truong

4.2.3. Xu hudng vé chinh tri, van héa, xa hoi tac dong dén viing Tdy Nguyén

4.2.4. Xu huéng phat trién cua Tiéu ving Mé Cong md rong. Khoi nay gom 6
nudc thanh vién vdéi dién tich khoang 2,3 triéu Km? va ¢6 s6 dan khoang gan 230
triéu nguoi; cé dong song Mé Cong va cac nhanh ctia né chay qua ndi két cac nude
vGi nhau; ¢6 nguon tai nguyén thién nhién va tai nguyén con ngudi phong phd va c6
kha nang tré thanh mot thi truong 16n cua khu vuc.
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4.2.5. Quan hé hop tdc trong tam gidc phdt trién va hop tdc theo cdc hanh
lang. La khu vuc bién gidi ctia 3 nuGe Viét Nam, Lao, Campuchia, ca ba nuéc déu la
thanh vién cia ASEAN, nghia la vira c6 hop tic, vira c6 canh tranh trong quan hé giao
luu phét trién kinh t€. Nhung néu nhin rong ra va xa hon trong méi quan hé tay tu
gitta Viét Nam-Lao-Campuchia-Thdi Lan, chiing ta thdy tir 4 nudc d6 xuat hién 2 tam
gidc c6 mot ddy chung 1a Lao va Campuchia ma hai dinh d6i dién la Viét Nam va
Thai Lan. Néu nhu mot nudc dinh nao d6 (Viét Nam hoac Thai Lan)thu hiit dugc 2
nudc day (Lao va Campuchia) thi nudc d6 s€ cé nhitng diéu kién thuan lgi hon trong
hop téc phét trién véi cac nudc lang giéng, tham chi con c6 thé cudn hit duoc nuée &
dinh kia vao su phét trién ddy hidp din ctia minh. Chinh vi vay, 4 tinh trong tam giac
phat trién bién gidi ving Tay Nguyén phai quan tam va gia ting hon nita trong su hop
tac toan dién véi cac dia phuong clia cac nudc lang giéng, xem day la giai phap quan
trong dé phat trién kinh té€- xa hoi ving Tay Nguyén, n6é khong chi tao nén siic manh
trong hop tac kinh té&- bao vé moi trudng ma con gop phan vao viéc gilt vitng an ninh o
khu vyc bién giéi 3 nudc rat nhay cam nay.

4.2.6 Vung Tdy Nguyén trong Chién lugc phdt trién kinh té- xa hoi quoc gia

Tdc dong tixr Chién lugc phdt trién kinh té - xa hoi cd nude.Van kién Dai hoi
IX cua Dang cong san Viét Nam da chi ra rang dén nam 2020 xay dung “nudc ta co
ban thanh mot nudc cong nghiép theo hudng hién dai” cé luc luong san xuit phat
trién vao loai trung binh trong khu vuc, quan hé san xudt - phan phdi tién bo, nhan
dan c6 doi song am no, tu do, hanh phic; thuc hién cho dugec muc tiéu dan giau nudc
manh, xa hoi cong bang, dan chi, van minh; giit vitng doc 1ap chli quyén quoc gia,
dua dat nude ting bude 1én Chu nghia xa hoi.”

4.3. Quan diém va muc tiéu phat trién cua vung Tay Nguyén trong tinh hinh méi
4.3.1. Quan diém phat trién viing Tay Nguyén

(1). Quan diém ddt vang Tday Nguyén trong tong thé phat trién kinh té- xa hoi
chung ciia cd nuéc. Quan di€ém nay nhan manh t6i vi tri, vai trdo chién luoc cuc ky
quan trong ctia ving Tay Nguyén trong co ciu lanh thé quoc gia vé kinh t€, vé xa hoi,
vé an ninh quéc phong va bao vé moi trudong. Phat trién ving Tay Nguyén phai nghi
t6i su két hop giita phét trién kinh t€ véi bao dam 6n dinh chinh tri xa hoi va doan két
dan toc, toan ven lanh thé quoc gia, ddm bao su bén viing vé sinh thdi, kinh t& k§
thuat va xa hoi, trong dé sinh thai bén viing la tién dé, kinh t&€ bén viing 1a co s va xa
hoi bén viing 1a muc dich.

(2). Xdy dung mot co cdu kinh té hop ly dé khai thdc cé hiéu qud cdc tai
nguyén cho phat trién. Xay dung mot co cau kinh t€ hgp 1y cua ving chinh 1a tao ra
nhiing dac thu cua vung, dam bao cho ving c6 chiic nang nhat dinh trong co cau lanh
thd quéc gia. Kinh nghiém clia cac nudc phét trién & Pong 4 nhu Han Qudéc, Nhat Ban
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v6i dinh huéng “méi ving mot dac san” va ngay nhu & Trung Quéc cho thay, budc
vao thé ky 21, th€ ky hoi nhap kinh t&€ qudc t€ thi mbi ving mudn ton tai, phai tao ra
nhitng dic thi trong phan cong lao dong quoc t€, gilt dugc ban sic van hda, dan toc
ctia minh. D6i vé6i viing Tay Nguyén, dé dam bao ban sic viing, phai ¢6 su phan cong
dé hinh thanh mot co cdu nganh trén céc ving phit hgp kha ning riéng c6 clia moi
vung, tao ra chuyén mon hoa nganh trén vung.

(3). Phdat trién cé trong tdm, trong diém, wu tién xdy dung két cdu ha tdng.
Vung Tay Nguyén la ving cham phét trién, dé rit ngan khoang cdch chénh léch so
vGi cdc vung khac trong dicu kién kha nang va nguodn luc con han ché thi bai todn
phét trién kinh t€ Tay Nguyén khong thé st dung mo hinh trai bing toan dién, dan
hang ngang tién budc. Chién luoc phat trién Tay Nguyén chinh 1a tao ra su phdt trién
c6 trong tam, trong di€ém; 14y cdc do thi, cidc hanh lang kinh t€, cic ving tap trung,
cac khu cong nghiép, khu kinh t€ clta khdu Ia nhiing trong diém. X4y dung cdc mang
giao thong, phat trién cdc do thi va khai thc trong di€ém, bién né thanh trung tam kinh
t€ va nguodn tang trudng kinh t€ chl yéu cua ving. Hinh thanh vanh dai bién gigi va
bién né thanh cdu noi noi lién thi truong ving Tay Nguyén véi dai bién gidi cla cac
nudc ban va ving ven bién DH Nam Trung bo clia dat nudc.

(4). Phat trién nguon nhdn lyc. Phat trién kinh t€ xa hoi cia mot viing hay mot
quoc gia xét cho cung yéu td quan trong nhat d6 la con nguoi, con ngudi co tri thic,
¢6 nang luc, c6 k¥ thuat. D€ phat trién nguon nhan luc céc tinh Tay Nguyén déng thoi
phai thuc hién nhiéu chinh sich giai phap bing viéc phat trién hé théng céc trudng
nghé dao tao lao dong c6 trinh do tir so cép, trung cap dén cao dang; phat trién khu
cong nghiép cong nghé cao, phat trién hé thong trudng cao ding va dai hoc; chinh
sdch khuyén khich hoc tai ché va chinh sich thu hit con em cdc dan toc & Tay
Nguyén di hoc & ngoai vung trd lai Tay Nguyén, chinh sach thu hit nhan tai tr cac
vung khac dén Tay Nguyén phai dugc dac biét chid trong dau tu xay dung. C6 nguon
nhan luc chat lugng cao, c6 nguén tai nguyén phong phi, cé ving dat dai tru phd
cong v6i chinh sach md thong thoang, Tay Nguyén sé c6 von dé phat trién.

(5). Phdt trién kinh té-xa hoi gan chdt véi bdo vé moi truong va QP-AN. Phat
trién kinh t€ - xa hoi phai gin véi bao vé moi trudng sinh thai, dam bao phat trién c6
hiéu qua, bén vitng. Hiéu qua phét trién kinh t€ - xa hoi Tay Nguyén phai xét trén loi
ich toan cuc clia ca nudc, vi su phat trién va 6n dinh cha Tay Nguyén tao ra th€ 6n
dinh chung cho phét trién quoc gia.

K&t hop phét trién kinh t€ - x4 hoi v6i bdo ddm qudc phong an ninh van luon 1a
vin dé thoi su va day 1a su bao dam duy nhét dé Tay Nguyén cling ca nudc tién lén
con dudng cong nghiép héa, hién dai héa. Xay dung 1a nén tang 1a tién dé dé bao ve,
nhung x4y dung ma thi€u bao vé thi thanh qua khong thé bén viing.
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(6). Phdt trién kinh té di lién vdi xdy dung va cung cé va ndng cao hé thong
chinh tri viing manh tir co sé. Trén co s& quy hoach, k&€ hoach thong nhit trén ving,
can phan cdp manh va toan dién gitta cac cdp trong hé thong hanh chinh Nha nudc,
gan trach nhiém vdi quyén han, nghia vu v6i quyén lgi. Tang cudng phoi hgp hoach
dinh, di€u hanh co ché, chinh siach va chuong trinh gitta cac nganh, cic cap Trung
uong dén dia phuong va cic co s& san xudt kinh doanh; Kién quyét khiac phuc tinh
trang quan liéu, xa dan. Xay dung cing c6 chinh quyén tlr co s& phai thuc su gan bo
vGi dan, thuc hién tot chinh sach dan toc va ton gido cia Dang va Nha nudc; xay dung
khéi dai doan
két cdc dan toc trén ting dia ban, xem day 1a nén tang cht yéu dé phét trién kinh t€ -

x4 hoi va bao dam an ninh qudc phong trén toan vung.
4.3.2. Muc tiéu phat trién chung
4.3.2.1 - Muc tiéu vé kinh té

Muc tiéu tang trudng va chuyén dich co ciu kinh t€ dén 2020 (%)

Vung Trong d6

Tay Nguyén Nong nghiép C/N-XD Dich vu

Toc do tang truéng binh quan | Sau 10 nam GDP
6,0 - 6,5% 11-12,5% 7 - 8%

nam khoang 8 % (2001-2010) tang gdp doi
Co cau GDP nam 2010 100 30-35% 29 - 30% 30-35%
Ty trong LDong nam 2010 (%) 100 60 - 65% 14- 16% 20- 24%
Toéc do tang trudng binh quan | Sau 10 nam GDP

4,5 -4% 11-12% 8,5-10%
7,5-8%/mam (2011-2020) tang gap doi
Co cdu GDP nam 2020 100 30-32% 30-33% 34-38%
Ty trong(%) LD nam 2020 100 50-55% 18 - 20% 25-32%

4.3.2.2 - Muc tiéu xa hoi

- Quy mo dan s vao khoang 5,5 -6 triéu ngudi vao nam 2010 (ké ca ting tu
nhién va ting co hoc) va 6n dinh & miic ndy vao nhitng nam sau 2010.

- Thuc hién giam ty 1€ ngheo tir 24,9% hién nay xudng dudi 5% vao nam 2010.
Timg budc cai thién nhitng diéu kién sinh hoat co ban nhu: dién, nuéc, phuong tién
thong tin lién lac va moi truong trong sach.v.v... xay dung va phat huy truyén thong
vin ho4, phong tuc tap quan t6t dep, phat trién van hod van nghé, thé duc thé thao.

- Phin d4u thuc hién phé cap gido duc & cap tiéu hoc va mot phin & cap trung
hoc co s& cht yéu & thanh phé. Ting buéc nang cao chat luong gido duc dao tao dé
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dan dan timg bo phan ti€p can véi tieu chuin quoc t€ dé co thé tiép thu va sir dung
cong nghé hién dai mot cach tot nhat.

+ Pam bao cho nhan dan cac dan toc Tay Nguyén dugc huong thu cac dich vu
y t€ tuong doi c6 chat luong hon, cé thude chita bénh, gia ca hgp ly va dap ting dugc
nhu cau st dung ctia nhan dan.

+ Dén 2010 phan ddu thap nhat c6 85% lao dong cé nhu cau viéc lam cé viée
lam dé tao thu nhap, c6 su binh ding va cong bing trong xa hoi, han ché khoadng cach
giau ngheo.

+ Thuc hién t6t cidc van dé xa hoi, nang cao dan trinh do dan tri va mic song
cho dan cu, trudc hét 1a dong bao cac dan toc it nguoi, dong bao di cu tu do, tao moi
diéu kién thuan lgi cho dong bao dan toc c6 co hoi hdoa nhap va hudng moi thanh qua
clia su phat trién.

Chuong V. Nhém céc giai phap tong thé phat trién kinh té-xa hoiva bao vé moi
truong vung Tay Nguyén trong tinh hinh méi

5.1. Co cdu kinh t¢’va chuyén dich co cdu kinh té

Thuc tién cho thdy trinh do phét trién cang cao va qud trinh hoi nhap kinh t&€
cang sau thi vai tro cua di€u chinh co cau kinh t€ phut hgp cang quan trong; diéu nay
cang doi hoi phai c6 nhitng téng két thuc tién va xem xét lai tu duy phét trién cho phu
hop v6i giai doan mai.

Nhém cdc gidi phdp tong thé vé chuyén dich co cdu kinh té’1a moOt nhiém vu
hang ddu va ciling 12 van dé c6 tinh chién luoc ca trudc mat va lau dai doi v6i phat
trién kinh té- xa hoi Tay Nguyén. Xay dung co cdu kinh t€ theo huéng cong nghiép
hod ¢6 hiộu qua, cộ stc canh tranh, nhét 1a huộng manh vé san xudt hang hod 16n
trong nong lam nghiép gan vdi cong nghiép ché bién va nhu ciu cia thi trudng trong
nudc va ngoai nudc. Xay dung phat trién ving manh vé kinh t€, tic 1a tao ra su phat
trién chuyén mon hod theo thé manh néi troi, trén co s& chinh sach khuyén khich, hd
tro phat trién ctia Chinh phu.

Dé tao ra ban sic cua riéng minh, doi véi ving Tay Nguyén, chuyén dich co
cau kinh t€ huéng manh sang phat trién cong nghiép nhe, cong nghiép ché bién céc
san pham tai chd nhu ché bién ca phé, cao su, hat diéu, tiéu, bong, ché bién céc san
pham tir rimg, dic biét 1a gb; cong nghiép nang lugng (thuy dién), cong nghiép vat
liéu xay dung. Tay Nguyén cin han ché xuit san pham tho ra khoi vang, vi lam nhu
vy gia rat ré, két cdu ha ting cham phat trién va thi€u co hoi phat trién nguén nhan
luc chat lugng cao. Tay Nguyén ciing 1a viing phat trién du lich 1y tudng dic biét 1a du
lich sinh thdi néu két ciu ha tang tot, di lai thuan loi. Chd trong dén khai thac hop 1y
céc tai nguyén khoang séan trong 1dong dat dé phat trién cong nghiép nang. Co cdu kinh
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t€ theo nganh, theo lanh thé & Tay Nguyén duogc hinh thanh mot cdch da dang huéng
vao thé manh cua ving véi su tham gia cta nhiéu thanh phan kinh t€.

5.2. Chinh sdch va gidi phdp phdt trién nong nghiép.

Trong nhitng nam t6i chi nén lya chon mot s6 nganh hang 16n ¢6 1gi thé phat
trién, trén co s& hinh thanh cic ving nguyén liéu bao dam cho cong nghiép ché bién,
cu thé nhu sau:

(1) San xuat ngo; (2). San pham ca phé; (3) Phat trién cay diéu; (4). Phat trién
cay che; (5) Cay cao su; (6). Vé cay bong;(7). Phat trién viing nguyén liéu gidy; (8)
Phat trién cay mia; (9). Vé san pham sita.

5.3. Gidi phap tong thé phat trién lam nghiép

-Phét trién 1am nghiép toan dién va c6 hiéu qua 1a huéng dot phd quan trong
trong chién lugc phét trién Tay Nguyén va ciing 1a quyét sich quan trong dé phat trién
kinh t€, chuyén dich co ciu kinh t€ va tao thém nhiéu viéc lam, nhét 1a & khu vuc
déng bao dan toc.

-Tang cuong hon nita cong tic quan ly, cham séc, bao vé khoang 3 triéu ha
ring; trong rimg cÂ6 hiộu qua trộn diộn tich dat trong doi troc va khoanh nuội tai sinh,
dộn nam 2010 tao thộm dugc khoang 50 van ha; dwa do che phu rung lộn khoang
65%.

- Quy hoach, sap xép lai cdc lam trudong, giao nhiém vu trong rimg cho quan
doi theo hinh thic cdc 1am trudng gan vdi viéc thué, khodn trong va bao vé rimg két
hop véi dinh canh dinh cu va 6n dinh doi s6ng nhan dan ving déng bao dan toc.

- Trong qua trinh t6 chiic lai san xudt nong lam nghiép, céc tinh can phdi hgp
v6i céc nganh Trung wong tién hanh khin truong quy hoach cdc cum déan cu, c6 ké
hoach dau tu két ciu ha tang kinh t€ va x4 hoi, bdo dam du diéu kién san xuat va 6n
dinh cudc song cho dong bao.

5.4. Gidi phdp tong thé phat trién cong nghiép

Uu tién phat trién cdc nganh cong nghiép dem lai hiéu qua kinh t€, tao ra gid
tri gia ting 16n trong san xuat cong nghiép; c6 tic dong dén phat trién cdc nganh
khéc, trang bi lai cho nén kinh t€&; khai thac tiém nang tai nguyén, tao ra cac ngudn
nguyén liéu phong phd, tan dung lao dong k¥ thuat va tiém nang lao dong cua vung va
c6 nhu cau to 16n trong va ngoai nudc. D6 1a nhitng nganh sau:

e (Cong nghiép nang luong

e (Cong nghiép ché bién nong, 1am san

e (Cong nghiép san xuat vat liéu xay dung
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e Cong nghiép ché bién luong thuc, thuc pham

e Cong nghiép khai khodng nho va 16n (khi c6 du diéu kién cho phép)
e (Cong nghiép co khi sua chita va ché tao...

5.5. Chinh sdch va gidi phdp tong thé phdt trién thuong mai, du lich

Dot voi thuong mai. Xay dung céc trung tam thuong mai tap trung & cac thanh
pho, thi xa tao mai giao luu hang hoé vé6i cac vang khac. Phét trién su hop tac lién két
kinh té-thuong mai-dich vu véi cdc nuéc ldng giéng Lao, Cam-pu-chia. Phét trién
mang luéi chg, dac biét l1a cac chg nong thon, chg bién gidi. Cung c6 hé thong thuong
nghiép phuc vu dong bao ving sau, viing xa, viing dan toc.

Vé du lich: Phét trién du lich, xay dung c4c trung tam dich vu, xay dung cdc
trung tam du lich Pan Kia, Su6i Vang, H6 Lak, Buon Don,..Hinh thanh cic tuyén du
lich noi viing, lién viing va quéc t€. Phat trién du lich da dang véi cdc san pham phu
hop vé6i dic thi mién ndi Tay Nguyén va diéu kién thién nhién wu dai, gan v6i phat
trién du lich & cdc tinh ven bién Mién Trung va Dong Nam Bo.

5.6. Gidi phap phadt trién dong bo két cdu ha tdng

Phét trién thily 10i, mang luéi giao thong, trudc hét 1a giao thong nong thon t6i
cdc trung tm cum x4, thong tin lién lac, chuyén tdi dién, cung cap nudc va nha &.

Xay dung hé thong thuy loi két hgp phuc vu san xuat nong nghiép va dan sinh.
Trudc hét hoan thién cac cong trinh thuy loi cho san xuat lda. vu tién dau tu cac cong
trinh tudi cay cong nghiép, nhat 1a d6i véi viéc mé rong dién tich trong bong va mot
s0 loai cay trong khac.

D4y manh phat trién giao thong nong thon nhat 1a viing sau, ving xa. Nang
cap, khai thdc t6t cac tuyén dudng truc va dudng ngang xuong Duyén hai. Phét trién
mang luGi buu chinh vién thong an toan, thong sudt.

Phit trién mang luéi phdt thanh dén x4, ting budc hién dai hod mang thong tin
lién lac, buu dién, buu chinh vién thong, mang luéi phat thanh, truyén hinh, tang thoi
luong phat s6ng bang tiéng cac dan toc nham phuc vu t6t nhu cau cho dan trong viing.

5.7. Chinh sdch va gidi phdp phat trién nguon nhan luc va cdc vin dé xd hoi

Cédc gidi phdp phat trién dan s6, nguén nhan luc va cdc linh vuc gido duc, y t€
nham thuc hién bao vé moi trudong, khai thac hiéu qua tai nguyén va phat trién bén
vitng vung Tay Nguyén la:

- Thiic ddy su phét trién binh ding, hai hod va déng déu ciia céc dan toc trén
dia ban Tay Nguyén, trong d6 trd trong dé€n nhitng nhu ciu va tinh dac thu cia céac
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dan toc thi€u s6 Tay Nguyén dé dat dugc trinh do phat trién ngly cang cao vé chi s6
phat trién con ngudi clia ving néi chung va ctia mdi dan toc trong ving noi riéng;

- Giam dan va timg buGc di dén cham dit sy tut hau va tién t6i rit ngan dan
khodng cdch vé trinh do phat trién giita cdc dan toc & Tay Nguyén va clia ngudi dan
Tay Nguyén va trinh do chung cta viing, cua ca nudc.

- Hinh thanh dugc ngudn nhan luc, dic biét 1a doi ngii can bo cdc dan toc thiéu
s6 Tay Nguyén déap ting duoc yéu cau phat trién KT-XH ctia ving va déng gép vao su
phét trién chung clia ca nuéc.

- Tao ra budc chuyén cin ban va c6 tién bo 16 rét vé cdc mat van hod - xa hoi
va doan két dan toc. Coi trong ddu tu cho viing sau, ving xa dé sau 10 nam c6 nhiéu
mat ngang véi mitc trung binh cua toan vung.

5.8. Chinh sdch, gidi phdp phdt trién khoa hoc-cong nghé, bdo vé moi
truong

5.8.1. Doi vdi khoa hoc va cong nghé. Coi day 1a khau dot pha quan trong nhat
dé nang cao hiéu qua san xuat va da dang héa nong nghiép, 1am nghiép va phat trién
nganh nghé & khu vuc nong thon, viing sau, viing xa, ving dong bao cdc dan toc it
nguoi 6 Tay Nguyén.

+ Tao giong méi, tap trung vao giong ca phé, cao su, che, bong, mia, bo lai, lon
huéng nac, cy 1am nghiép c6 nang suat cao, chit lugng tét, tang dan ty suat hang hoa
trong nong, l1am nghiép.

+ Xay dung cdc trung tam phat trién cay trong, vat nuoi, 1am nghiép. Huy dong
cac co quan nghién cttu khoa hoc cong nghé trong ca nudc nghién cttu cong nghé bao
quan, ché€ bién ngo, xay xat gao, dau tuong, so ché thudc 14,...cho Tay Nguyén. Chu
trong dao dao can bd lam cong tac khuyén nong la phu nit hoac 1a nguoi dia phuong
biét tiéng dan toc & vung sau, ving xa,

+ Tang cuong nang luc cho Pai hoc Pa Lat va PH Tay Nguyén trd thanh trung
tam dao tao, nghién ctiu khoa hoc phuc vu phat trién Tay Nguyén.

+ Xay dung mo hinh trang trai, vuon rimg dé thuc hién viéc chuyén giao cong
nghé, ung dung tién bo khoa hoc k¥ thuat, nhat 1a & viing sau, vung xa.

+ Trudc mét gianh di nguén von ngan sach theo quy dinh cho cong tac nghién
cttu KH- CN d€ c6 du kinh phi thuc hién dugc chic nang dong luc gia ting phét trién
kinh t€ cua cong tic KH - CN.

5.8.2. Bdo vé moi truong nham phdt trién bén viing kinh té - xa hoi.

- Loéng ghép va cu thé héa cic van dé moi trudng - tai nguyén vao cic quy
hoach t6ng thé phat trién kinh té- xa hoi ciia cc tinh, huyén dam bao cho cic k&

26



hoach phat trién KT-XH bén vitng va khong 1am suy gidm tai nguyén.

- Thuc hién bao ton va quan ly t6t cdc nguon tai nguyén thién nhién, cac dong
vat quy hi€ém va cdc gen quy hiém. Ti€p tuc dong ctra nhitng vung rung tu nhién dang
bi khai ph4 bira bai. Bao ton da dang sinh hoc.

- Quy hoach quan ly dat mot cach bộn viing theo huộng su dung kĐ thuat canh
tdc sinh thdi nham muc dich thAm canh béao vé tai nguyén dat, tdi tao moi truong sinh
thdi va cé dugc sinh khoi 16n trong san xuit nong, lam nghiép.

5.9. Chinh sach va giai phap vé tai chinh va dau tu

(1). Xem xét bo sung, stta d6i chinh sach dau tu theo huéng ting thém mic
von dau tu tir ngan sach trong nhitng nam tGi

(2). Da dang héa cdc ngudn von huy dong cho ddu tu phat trién kinh t€ - xa hoi
cac tinh Tay Nguyén

(3). Quan Iy chat ché va nang cao hiéu qua st dung von ddu tu phat trién

Von ngdn sach Nha nudc, von ODA tap trung dau tu chu yéu vao céc linh vuc
ha tang phuc vu kinh té- xa hoi sau day V¢ giao thong; Vé thuy loi; Xay dung két cau
ha tdng phuc vu san xuat, gido duc, y té&, truyén thanh, truyén hinh; Chuong trinh muc
tieu quoc gia vé xoa d6i giam nghéo va giai quyét viéc lam va phong chong mot s6
bénh xa hoi, bénh nguy hiém va HIV/AIDS. Cac khu kinh t€ ctra khiu; Cdc khu kinh
t€ quoc phong; DAu tu phat trién khoa hoc cong nghé va cong tic khuyén nong,
khuyén 1am, co s6 nhan tao giong phuc vu san xudt; Tham do, diéu tra b6 sung tai
nguyén khodng san va cic tai nguyén khac dudi mat dat.

Chinh sdch hé tro ddu tu tiv nguon von ngan sdch

- Can uu tién thoa ddng ngudn von cho cédc du dn dau tu & ving nay, dac biét l1a
cdc du an tap trung khai thac 1gi thé, tiém nang cua vung trong linh vuc san xuét, ché
bién noéng, 1am nghiép.

- Thuc hién chinh sich hé trg d6i v6i ving nhu: khai hoang xay dung dong
ruong; gidng ciy trong, giong vat nudi; thuc hién chinh sdch hé tro tdim lgp dé cai
thién nha & cho ho déng bao dan toc va ho gia dinh chinh séch thuc su ¢6 kho khan vé
nha 6. Dinh canh, dinh cu, dan di dan tu do, vung kinh t€ maéi.

5.10. Pay manh méi quan hé Kkinh té lién ving va hop tac phat trién

-Tang cudng su phdi hgp giita cdc nganh va céc tinh trong ving, giita viing Tay
Nguyén véi cdc viung khiac nham tao ra su thong nhét, dong bo va an khép trong chi
dao diéu hanh, phat huy téng hop cdc nguén luc, 1gi th€ cla timg tinh trong viing.
Tang cuong su phdi hgp gilra cac tinh trong ving Tay Nguyén va giita ving Tay
Nguyén véi cac vang khac dé:
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- bam bao su lanh dao thong nhat cia Pang va Nha nudc doi véi su nghiép
phét trién kinh t€ xa hoi va an ninh quoc phong ctia ving Tay Nguyeén.

- bam bdo su thong nhat ctia k& hoach phét trién kinh té- x4 hoi cdc tinh theo
quy hoach dugc phé duyét.

- bam bao su phan bo cac nguon lyc mot cach hgp li. Phat huy tinh chu dong
cua tung dia phuong, tang cuong hop tac lién két giita cac tinh trong ving.

5.11. Giai phap vé quy hoach va tang cudong quan 1y nha nudc vé quy hoach

Theo kinh nghiém clia nhiéu quoc gia trén thé gidi, dé quan ly vung cin cé
chinh sdch va phdp quy héa su diéu phoi phét trién kinh t€ giita cdc ving. Thich tng
vGi co ché kinh t€ thi truong theo dinh huéng xa hoi chii nghia can c6 tinh nhat quan
ctua chinh sach vung, ban hanh cac chinh sach mang tinh phap quy c6 lién quan tGi
kinh t€ vung. Kinh nghiém cta nhiing nudc kinh t€ thi truong 16n & phuong Tay trong
nhitng nam truéc day déu c6 hé thong phdp ché vé phit trién ving va da thuc hién
thanh cong nhu & Anh nam 1934, & Nhat nam 1950, Phap nam 1955, My nam 1961,
Tay Dic cii nam 1965 déu lan lugt ban hanh bo phdp luat, phap quy dau tién vé phat
trién vung. D6i v6i viing Tay Nguyén, ngoai Ban chi dao phat trién KT-XH va dam
bao ANQP cén thiét phai thanh 1ap co quan quéan quén ly phét trién ving theo quy
hoach, cdac chuong trinh muc tiéu, tang cuong gidm sat va diéu tiét vi mo, dac biét can
ting cudng gidm sat va diéu ti€t nhitng van dé rat dé anh hudng t6i su 6n dinh clia xa
hoi, dan dén mau thuan gitta cdc dan toc va cac vung nhu: chénh léch thu nhap, mic
song co ban cua cu dan, trinh do gido duc, phic loi xa hoi co ban, kip thoi phat hién
va giai quyét van de.

5.12. Cung co hé thong chinh tri virng manh tir co s6, két hop phat trién kinh té
v6i bao vé quoc phong an ninh

- DBdy manh cong tdc gido duc chinh tri tu tuong. Can c6 dé an vé chién luoc
cong tac tu tudng dé nang cao nhan thiic trong cong dong cc dan toc; ting cudng can
bd bam buodn lang, bam dan va thong qua doi ngii can bd cot can ngudi dan tdc,
nhitng ngudi tiéu biéu & cac buon lang dé gido duc nang cao nhan thic quan ching.

- Tdp trung phat trién kinh té-xa hoi ving Tday Nguyén. Tap trung nguodn luc
dé phat trién kinh t€ - x4 hoi ving Tay Nguyén, dic biét 1a c6 chinh sach phu hop véi
dac thu dong bao dan toc thiéu s6 tai chd, d€ tao su chuyén bién 1o nét theo huéng san
xuat hang héa, x6a d6i giam ngheo va tién 1én kha gia, khiac phuc su chénh léch 16n
ve giau ngheo, giai quyét kip thoi nhiing biic xtic vé san xudt va doi song.

- Thuc hién tot chinh sdch cia Pdng va Nha nudc vé cong tdc ton gido.Can
qudn triét sau sac va rong rai Nghi quyét TW 7 (khoa IX) vé cong tic dan toc, cong
tdc ton gido. Tang cudng cong tic gido duc dé quan ching néi chung va tin d6 néi
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riéng nang cao hi€u biét, cling c6 l1ong tin vio dudng 161, chinh sdch ctia Pang va Nha
nudc; khong dé bon phan dong 1¢i dung ton gido chong phd gay mat 6n dinh.

- Xdy dung ciung co hé thong chinh tri tir co' sd. Tap trung xay dung va nang cao
chat luong ctuia hé thong chinh tri, dac biét 1a ciing c6 co s6, trong dé phai cham lo
cung c6 vai tro ban tu quan (vai tro ctia cac gia lang truéng ban) 6 cac budn lang; xay
dung khoi doan két cdc dan toc, bao ddm 6n dinh chinh tri, kinh t€ - x4 hoi phat trién.

- Té chitc phoi hop chdt ché giita luc luong cong an va qudn su. Luc luong
quan doi phoi hgp thudng xuyén va chit ché véi luc lugng cong an dé nim chic am
muu va hoat dong ctia cac th€ luc thu dich.

- Xdy dung an ninh vitng manh vung bién gioi. Tang cudong xay dung bién gi6i
vitng manh. P4y manh hgp téc quan hé chit v6i ban Lao, Campuchia, giit quan hé hiru
nghi cung nhau dau tranh chéng céc thé luc thu dich. M& rong quan hé kinh t€ gitip
ban phat trién kinh t€ v6i nhitng nganh san xuat phu hgp. Té chiic viéc giao luu kinh
t€, thuong mai, van hod giita hai bén...nham gitt su 6n dinh trén tuyén bién gidi vé lau
dai.

Ti€p tuc phoi hgp v6i Campuchia dau tranh v6i UNHCR dé ngan chian khong
cho hinh thanh trai ty nan dé kich dong déng bao ta vuot bién trdi phép. Duy tri va
phét trién quan hé t6t v6i Campuchia dé gidi quyét ngudi vugt bién tréai phép.

- Lam t6t cong tdc thong tin tuyén truyén. C6 k€ hoach dau tranh vach tran am
muu kich dong ly khai va khung bo chong pha cua bon phan dong FULRO luu vong
va céc the luc thu dich dung ting, ti€p tay cho ching.

Céac co quan thong tin dai ching cht dong kip thoi trong cong tic thong tin
tuyén truyén, phan badc moi luan diéu vu khong, xuyén tac su that vé tinh hinh Tay
Nguyén cua céc thé luc thu dich. DPong thoi 1anh dao chat ché d6i véi bao chi trong
viéc thong tin vé Tay Nguyén.

Céc tinh Tay Nguyén tao dicu kién thuan 1gi cho céc co quan ngoai giao céac
nudc, cdc t6 chic quoc t€ va cac co quan bdo chi dén Tay Nguyén dé hiéu biét rd su
that vé nhitng chu truong, chinh siach ding dan clia Dang va Nha nudc ta, cling nhu
nhiing thanh tuu dat duogc ctia dong bao cac dan toc Tay Nguyén.

Bing moi bién phdp khong dé xdy ra viéc céc thé Iuc thu dich thong qua cic t6
chiic quoc t€ can thiép truc ti€p vao tinh hinh Tay Nguyén. Tranh dé xdy ra viéc quoc
t€ hod van d¢ Tay Nguyén; gidi quyét nhiing van dé & Tay Nguyén can tinh dén yéu t6
quoc t€ dé khong bi cac thé luc thu dich loi dung.

- Tang cudng vai trd cap uy dang cac cip bao dam lanh dao thuc hién thang lgi
cdc nhiém vu lam chuyén bién tinh hinh Tay Nguyén. Tap trung chi dao, giai quyét
cdc vén dé biic xdc vé kinh t€ -xa hoi clia dong bao dan toc thiéu s6 tai chd:xay dung
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hé théng chinh tri, gidi quyét dit diém cdc diém néng vé an ninh chinh tri; ngan chin
6 hiéu qua cdc hoat dong chong pha va dau tranh xo04 bo t6 chic phan dong FULRO.

- Vé an ninh- Qudc phong. Mot trong cdc muc tiéu cua tang trudng kinh t€ 1a
nham xay dung duoc mot nén an ninh qudc phdng viing manh va dén luot minh, su
vitng manh ctia an ninh quoc phong lai 1a mot dim bao vitng chic cho su phét trién 6n
dinh ctia nén kinh t€ theo hudng bén ving.

Su két hgp chit ché kinh t€ va an ninh quéc phong 1a diéu kién d€ tap trung
nguon luc dic biét 1a von, lao dong va cong nghé cho viéc thuc hién muc tiéu phat
trién nhanh, 6n dinh cta ca kinh t€ vd quoc phong.Va dé tao dugc hiéu qua cao, qud
trinh nay phai duoc két hop ngay tir ban dau trong viéc bo tri khong gian clia quy
hoach phat trién cdc nganh kinh t€.

Chuong VI. Giai phap vé t6 chitc 1anh tho kinh té- xa hoi ving

T6 chiic 1anh thé kinh té- x4 hoi 1a cach thic phoi hop, két hop cac doi tugng
kinh t€, xa hoi, tu nhién trong mot 1anh thé dé dat dugc két qua va hiéu qua cao nhat.
N6 1a nghé thuat phoi hgp cdc d6i tugng tu nhién, kinh t€, xa hoi trong mot 1anh thd
xdc dinh nham phat huy mot céch c6 hiéu qua cac tiém nang va ngudn luc dé dem lai
hiéu qua kinh t€- xa hoi cao cho 1anh thé d6 va gép phan phét trién cdc 1anh thé khdc.
Dé tai tap trung giai quyét cac van dé sau:

(1). V& str dung dat theo lanh thé

(2). T6 chiic 1anh thé céc do thi

(3). T6 chiic 1anh thé hanh lang kinh t&

(4). T6 chiic 1anh thé nganh

(5). Phét trién theo cac vang trén dia ban ting tinh

Chuong VII. Kién nghi mot sé chinh sdch va Duw bdo trién vong dat duoc
trong tam nhin dai han va cdc du an wu tién dau tu

7.1. Du bdo trién vong phdt trién dai han ving Tdy Nguyén

7.2. Dé xudt danh muc cdc dw dn uu tién dau tu
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KET LUAN VA KIEN NGHI

I. Két luan

1.1. Trén co s& diéu tra, khéo sdt, tong quan, phan tich danh gid vé thuc trang
phét trién kinh t€- xa hoi ving Tay Nguyén thoi ky 1996-2005, dé tai da phan tich va
xdc dinh dugc mot s6 van dé cap bach dat ra d6i véi ving Tay Nguyén dé phét trién
bén vilng. D6 la:

1.1. Van dé dan s6, dan toc va cac van dé xa hoi

1.1.2. St dung dat va quan hé dat dai

1.1.3. Thi€u nudc d€ phat trién san xuat

1.1.4. Rung & Tay Nguyén dang bi suy giam ve dién tich va trir luong.

1.1.5. Phét trién kinh t& xa hoi

1.1.6. Chat lugng moi truong

1.2. Dé tai da dé xuat 10 nhém giai phép tong thé phat trién KT-XH va bao vé
viing Tay Nguyén thoi gian t6i. Cdc nhém giai phdp tong thé do 1a:

1.2.1. Nhém giai phdp chuyén dich co cau kinh t€

1.2.2. Giai phap phat trién két cdu ha tang clia viing

1.2.3. T6 chic 1anh thé kinh t€ x4 hoi viing.

1.2.4. Chinh séch va giai phap phat phat trién dan s6, nguén nhan luc va nhitng
van dé xa hoi

1.2.5. Chinh sach, giai phdp phat trién KH-CN va bao vé moi trudng

1.2.6. Cling c6 hé thong chinh tri vitng manh tlr co s&, két hgp phat trién kinh
t€ v6i bao vé qudc phong an ninh.

1.2.7. Chinh sach va giai phdp ve tai chinh va dau tu
1.2.8. Giai phap tang cuong su phoi hop, hop tac lién vung
1.2.9. Giai phap tang cuong quan ly Nha nudc vé quy hoach
I1. Kién nghi
1. Kién nghi bo sung mot so chinh sdch trén mot so linh vuc
Ddy manh phdt trién cdc san phdm cé thé’ manh ciia ving.

Tay Nguyén muon phét trién nhanh, bén vitng va ¢6 lgi hon cho ngudi ngheo
truGc hét 1a phai phat huy loi thé ctia Tay Nguyén trong viéc phat trién cdc viing cay
chuyén canh mang tinh chat hang héa qui mo 16n nhu ca phé, cao su, tiéu, hat diéu,
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bong...day 1a ving c6 1gi th€ tot nhat. Ba yéu to then chot phuc vu cho tru cot thit nhat
ndy la chinh sach dat dai; t6 chiic san xudt (giong, phan bon, chli dong tudi tiéu); ché
bién tiéu thu san pham, dic biét 1a thi trudng nudc ngoai. Ngudi dan c6 thé giau lén
nhd ca phé, cao su, tiéu... song ciing c6 thé nghéo di vi né néu cac yéu té néu trén
khong dugc giai quyét hai hdoa. Can phai bé sung hoan thién hon mot s chinh sach:

Chinh sdch ddt dai. Chinh sach dat dai can phai duoc thuc hién mot cach nhat
quédn, dong bo. Viéc qui hoach ving chuyén canh phai xuat phat tir nhu cau thi
truong, han ché tinh trang tu phat dan dén s dung dat dai kém hiéu qua, lam thé€ nao
dé dat gid tri t6i uu nhat trén mot hecta gieo trong khong phai chi 1a van dé nang sudt,
chat lugng ma con la van dé gia ca, cing mot gia tri thu duoc néu qui hoach va dinh
huéng san xuat t6t c6 thé tiét kiém 10-20% dién tich dat dai.

Chinh sdch thi truong: Phai luon chu dong duy tri moi quan hé véi cac thi
truong hiộn ¢6 va tim ki€ộm md& rong thi truong ca trong va ngoai nudc, cin cộ su dau
tu hop 1y cho viéc phat trién thi trudng. M& clra cho nuéc ngoai vao diu tu ciing 1a
cach thu hit von va tim kiém thi truong cé hiéu qua.

Chinh sdch giao ddt giao rumg. Lam th€ nao dé ngudi dan gian bo véi riing c6 thé
song dugc nho rimg, lam thé nao dé khai thac hop 1y ngudn tai nguyén tir rimg, lam
thé ndo dé€ rimg phat trién, khong bi tan ph4, d6 1a nhitng van dé cin c6 chinh sdch va
bién phap hop 1y hon. Dé tai ti€p tuc kién nghi: Noi nao dan quan 1y dugc thi giao cho
dan, noi ndo dan khong quéan 1y dugc thi giao cic tong doi thanh nién xung phong,
thanh nién tinh nguyén, cac binh doan quan doi lam kinh t&, cung c6 lai cac 1am nong
truong; ciing da dén luc suy nghi dén viéc “ban ring” cho cac cong ty tu nhan, cong
ty c¢6 phan trong vong 50 nam tham chi 99 nam dé ting ngudén thu cho ngan sich,
giam chi phi quan 1y bao vé va trong rimg. Viéc “ban ring” phai gan v6i quyén loi
khai thac st dung va trach nhiém bao vé rung, day cling la cich quan 1y c6 hiéu qua
hon.

Chinh sach phat trién va khai thdc tai nguyén ring chi trg thanh dong luc thuc
su khi ngudi dan s6ng duoc nho rig va két hop phat trién rimg véi trong cay luong
thuc, chan nuoi gia sidc, trong cay cong nghiép. Viéc bao vé, phét trién va khai théac
tot ngudn tai nguyén rimg & Tay Nguyén s&€ 1a mot dong luc quan trong thic ddy ting
trudng kinh t€ va gidm ngheo trong toan viing; ngoai khia canh phét trién kinh t€ ctia
viing nộ con ¢ tim quan trong bao vé “canh phội”, bao vé moi trudng sinh thai clia
cac tinh phia nam.

T6 chiic san xudt va xdy dung dong bo két cau ha tdng

T6 chitc sdn xudt 1a thi€t k€ va t6 chiic san xuét san xuat khoa hoc, hiéu qua,
nhit 1a viéc xay dung ha tang kinh t€ k¥ thuat cho san xuit néong lam nghiép: Tay
Nguyén c6 nhiéu kinh nghiém vé chi dao t6 chiic san xuat viing cay chuyén canh,
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song vén dé diu tu nghién ctu vé giong, qui trinh san xuat, ché€ bién bdo quan va phat
trién thay loi dé chu dong tudi tieu cho céc ving cay chuyén canh vén 12 van dé can
quan tam. Dién tich cay hang nam dugc tuéi tiéu chit dong chi chi€m khoang 12,7%
(trong khi d6 ving nong thon ca nude 1a 48,08%); néu viéc chu dong tudi tieu cay
hang nam & Tay Nguyén bing mic binh quan chung cta ca nuéc nhu hién nay thi
chic chén kinh t€ Tay Nguyén s& phdt trién nhanh va 6n dinh hon nhiéu (ciy ca phé
thi€u nude luon 1a mai de doa ngudi trong ca phé).

T6 chitc 1anh tho theo huéng phét trién bén viing doi v6i ving Tay Nguyén con
ham chita phat trién kinh t€-xa hoi phai dim bdo stic chita 1anh hop 1y ctia lanh thé,
néu khong s& din dén su qué tai phat trién, phat trién "néng", phd v hé thong lanh
thd vé moi trudng- bo tri san xudt-bé tri dan cu.

Yeéu cau vé dam bao stc chia viing 1a khi dua céc hoat dong san xuat, dich vu,
lao dong dan cu vao ving phai dugc tinh todn kha nang sic chia hop 1y vé cac dieu
kién: cap nudc, dat dai cho xay dung, moi truong, sinh thdi...Bo tri san xuat phai dugc
chon lua, can nhic nham tao ra su hai hoa, thong thodng. Mot lanh thé phét trién qua
day dic s& bi kim ham phat trién.

Phdt trién két cdu ha tdng phuc vu sdn xudt va ddn sinh. Mu6n phat trién kinh
t€ va xa hoi trén viing dit cao nguyén tru phud nay ciing giong nhu viéc phét trién cdc
khu cong nghiép, cac khu ché xuat ¢ cac vung khac trong ca nudc, di€u quan trong
hang ddu 1a phdi phat trién két ciu ha tang that t6t. Ban than cdc tinh Tay Nguyén
khong tu minh lam dugc tat cd ma chi c6 thé 1am dugc mot phan nho, phan con lai 1a
nha nudc, cac doanh nghiép nha nuéc, doanh nghiép tu nhan, dac biét la giao thong,
mang luéi dién, hé thong dich vu phuc vu. Phat trién két ciu ha tng vira 1a mot dong
lyc vira 1a mot chi tiéu quan trong cta phat trién kinh t€. Nha nudc va cdc tinh Tay
Nguyén cén c6 chinh sach khuyén khich tu nhan tham gia vao qu4 trinh phat trién két
clu ha tang & cac tinh Tay Nguyén, bdi vi trong nhitng nam qua mac du Nha nude ¢
uu tién dau tu cho Tay Nguyén hon cac ving khac, song kha nang ctia Nha nudc ciing
c6 han, do d6 khuyén khich khu vuc tu nhan tham gia du tu phét trién két cau ha ting
Tay Nguyén 1a huéng di ding dé€ thiic ddy kinh t€ Tay Nguyén, thu hep khoang cdch
chénh léch vé phat trién va mic song giita Tay Nguyén va cdc ving kinh t€ khéc cuia
ca nudc.

2. Kién nghi nhitng viéc cin lam ngay

1. D6i v6i Tay Nguyén, han han va méit ring, chdy rimg luon luon 1a van dé chi
phoi dén su phét trién kinh t€- x hoi- moi trudng clia toan ving. Nam nao céc tinh
cling xay ra tinh trang kho han, chdy ring va khai thac rung ciling xay ra trén dién
rong; anh hudng rat 16n dén san xuat va doi song cta hang triéu nguoi, nhat 1a dong
bao DTTS. Vi vay phit trién dong bo hé thong thiy 1¢i, ddy nhanh viéc giao dat, giao
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ring phai 1a van dé then chét, chl yéu nhat hién nay, chi ¢6 giai quyét dugc thay lgi,
rimg ¢6 chi mội gộp phan phột triộn nong 1am nghiộp mot cộch bộn ving. Vi vay dộ
nghi trong cộic k€& hoach phat triộn can uu tiộn dau tu tap trung cho xay dung cộc cong
trinh thily loi theo quy hoach thy lgi da duoc duyét, ddy nhanh tién do giao dat giao
ring lau dai va nang dinh mitc khoén bao vé va tu b6 rimg cao gap doi so v6i hién nay
12 nhitng cong viéc cin dugc trién khai ngay ca trudc mat cling nhu lau dai & Tay
Nguyeén.

2. Chinh phu can phan cdp manh mé viéc quan ly cac chuong trinh muc tiéu
cho dia phuong; giao cho UBND tinh quyén han va trach nhiém 16n hon trong viéc
quéan ly va diéu ph6i ngudn luc dé ddu tu phat trién kinh t€- xa hoi ving DTTS sat
ding v6i yéu cdu thuc t€. Chi c6 phan cap manh mé hon méi thuc su thic ddy su nang
dong sang tao tir co s&, mdi tap trung dugc cac ngudn luc va mdi nang cao dugc chat
lugng, hiéu qua cta cic du an trong chuong trinh muc tiéu cua Chinh phu.

3. Xay dung chuong trinh phét trién va ddu tu dé thuc hién Nghi quyét 10 cta
Bo Chinh tri vé Tay Nguyén trong thoi ky 2006-2010. Pac biét chd y dén xay dung
chuong trinh dao tao phat trién ngudn nhan luc, nhat 12 nguén nhan luc chat luong cao
cho Tay Nguyén.

4. Ca nudc vi Tay Nguyén, Tay Nguyén vi ca nuéc dang duoc trién khai tich
cuc dudi su chi dao truc ti€p cua Dang, Chinh pht, Nha nudc. Dé nghi Bo Khoa hoc
va cong nghé can tié€p tuc chi dao tap trung xay dung mot chuong trinh nghién ctu dai
han trong diém ctia Nha nuéc vé hé thong nhiing gidi phap cén ban, toan dién va lau
dai cho phat trién bén vitng ving Tay Nguyén, bdi I€ tu nhién- kinh t€- xa hoi-moi
trudng gan véi dam bao qudc phong an ninh 12 thé thong nhat hitu co, khong thé tdch
rOl.

5. Nhitng két qua nghién ciu trén s€ 1a co s& luan cit khoa hoc va thuc tién gép
phan truc ti€p vao phét trién kinh t€- xa hoi va bdo vé moi trudng ving Tay Nguyén
trong tinh hinh méi./.

DR (HE) ORI
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